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Công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 

 

MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
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ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
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(220) Ngày nộp đơn 
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(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
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Phần I 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
(11) 39007 
(21) 1-2012-00824 (51) 7 B27N 1/02, 3/02 

(22) 25.11.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2011/006582   25.11.2011 (87) WO2013/076783 A1 30.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2012 
(71) MAEDA KOSEN CO., LTD.  (JP) 

38-3, Okinunome, Harue-cho, Sakai-shi, Fukui 919-0422, Japan 
(72) Naohiro MAEDA (JP), Hajime TSUNODA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất gỗ tổng hợp và gỗ tổng hợp thu được 

bằng phương pháp này 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất gỗ tổng hợp bao gồm các bước: nghiền mịn 
gỗ (1) để tạo ra bột gỗ mịn (bước S1), trộn bột gỗ mịn thu được với nhựa dẻo được tạo ra 
từ nhựa dẻo nhiệt để thu được hỗn hợp (bước S2), làm nóng chảy hỗn hợp thu được bằng 
cách gia nhiệt để tạo ra hỗn hợp được trộn (2) chứa bột gỗ mịn và nhựa dẻo (bước tạo hạt 
thứ nhất S3), làm nóng chảy lại hỗn hợp (2) bằng cách gia nhiệt để tạo ra hỗn hợp dạng 
viên (3) (bước tạo hạt thứ hai S5) và làm nóng chảy hỗn hợp dạng viên bằng cách gia 
nhiệt và đúc hỗn hợp dạng viên bằng cách đúc ép đùn (bước đúc S6).  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến gỗ tổng hợp thu được bằng phương pháp sản xuất gỗ 
tổng hợp nêu trên. Gỗ tổng hợp thu được này có độ bền cao.  
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(11) 39008 
(21) 1-2012-02274 (51) 7 C21B  13/10,  13/12, F27B  3/02,  

3/08,  3/22, F27D  11/08,  7/02 
(22) 08.10.2010 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2010/067791  08.10.2010 (87) WO/2011/043472 14.04.2011 
(30) JP2009-234362 08.10.2009 JP 

JP2009-234363 08.10.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585, Japan 
(72) TETSUMOTO Masahiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất kim loại nóng chảy

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất kim loại nóng chảy mà hiệu suất đốt cháy 
thứ cấp có thể còn tiếp tục được cải thiện khi kim loại nóng chảy được tạo ra nhờ việc 
khử trực tiếp và làm nóng chảy lớp nguyên liệu khối kết tụ kim loại trong lò nung bằng 
điện. Cụ thể, các máng rót nạp nguyên liệu (4, 4) được bố trí ở cả bai phần đầu (2, 2) của 
lò. Các điện cực (5) được bố trí trong vùng giữa theo hướng chiều rộng lò. Các đầu đốt 
thứ cấp (6) được bố trí trong phần phía trên (1). Các lớp nguyên liệu (12) được tạo ra 
trước nhờ việc nạp vật liệu chứa cacbon (A) và các lớp nguyên liệu khối kết tụ kim loại 
(13) được tạo ra nhờ việc nạp nguyên liệu khối kết tụ kim loại (B). Chất khí chứa oxy 
(C) được thổi từ các đầu đốt thứ cấp (6) gây cháy chất khí chứa CO và các lớp nguyên 
liệu khối kết tụ kim loại (13) được đốt nóng nhờ nhiệt bức xạ của quá trình cháy.  
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(11) 39009 
(21) 1-2013-00207 (51) 7 C05C  5/00,  5/02,  5/04 

(22) 21.01.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2013 
(75) Nguyễn Anh Kết  (VN) 

Số 7/A28, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm hữu cơ sinh học có khả năng giúp phục hồi, trẻ hóa 

cây cà phê già cỗi và cà phê tái canh trồng mới phát triển 

bình thường và phương pháp điều chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hữu cơ sinh học có khả năng giúp cho cây trồng, cụ thể là 
phục hồi, trẻ hóa cây cà phê già cỗi lâu năm phát triển bình thường, sản sinh và tái tạo tế 
bào mới, cải tạo nguồn đất, giúp cây chống chịu được với điều kiện khắc nghiệt, tăng 
khả năng đề kháng các virut và vi sinh vật gây bệnh từ đó kéo dài chu kỳ kinh doanh và 
nâng cao tỷ lệ sống cho các vườn tái canh, góp phần ổn định năng suất cho các vườn cà 
phê. Sáng chế còn đề cập đến các phương pháp điều chế chúng và sản sinh và tái tạo tế 
bào mới, cải tạo nguồn đất, tăng khả năng đề kháng cho cây cà phê sử dụng chế phẩm 
nêu trên.  
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(11) 39010 
(21) 1-2013-00567 (51) 7 B61B 7/06 

(22) 25.02.2013 (43) 25.09.2014 
(75) Nguyễn Phi Thái  (VN) 

F6/6A ấp 6A xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống cáp treo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống cáp treo gồm một dây cáp mắc cố định trên các trụ đỡ. 
Ca-bin di chuyển trên dây cáp nhờ các bánh xe có rãnh ôm sát dây cáp để không bị trật 
ra ngoài. Động cơ và hệ thống điều khiển gắn trong ca-bin, cùng với một hệ thống cơ 
khí nhằm L biến chuyển động của động cơ thành chuyển động tịnh tiến có chu kì của 
các kẹp dây cáp trên dây cáp. 
Theo vị trí tương đối của kẹp cáp với bánh xe mà nó liên kết ta thấy:  
- Kẹp cáp ở phía trước bánh xe có một bán kì di chuyển cùng chiều với ca-bin, sau đó nó 
được cố định trên dây cáp vào đầu và đến hết bán kì sau. Trong bán kì này nó trở thành 
điểm đặt của lực kéo ca-bin về phía trước.  
- Kẹp cáp ở phía sau bánh xe cũng có một bán kì di chuyển cùng chiều với ca-bin, sau 
đó nó được cố định trên dây cáp vào đầu và hết bán kì sau. Trong bán kì này nó trở 
thành điểm đặt của lực đẩy ca-bin về phía trước.  
Trong mô hình này ca-bin di chuyển được là nhờ các lực kéo và đẩy luân phiên tác động 
vào. 
Nhờ kết cấu đơn giản nên giá thành của hệ thống khả thấp đưa đến khả năng ứng dụng 
vào hoạt động giao thông vận tải sẽ mang lại hiệu quả cao.  
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(11) 39011 
(21) 1-2013-00574 (51) 7 B60P 7/04 

(22) 25.02.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.02.2013 
(71) Công ty TNHH Đạt Minh Hà  (VN)

Số 55C, tổ 2B, khu 1, Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Văn Dương (VN), Đinh Thái Minh (VN) 
(54) Khung bạt che hàng hóa trên tàu thủy

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung bạt che tàu gồm có: 
tám bộ khung đỡ bạt hình mái vòm. Trong đó khung bạt số (1) được hàn cố định hai đầu 
vào hai bên thành khoang hàng tàu, bảy khung bạt còn lại di chuyển tự do bằng bánh xe 
(3) trên đường ray (4), chạy song song, được hàn cố định hai bên thành khoang chở 
hàng, hai động cơ giảm tốc (1) khởi động bằng ắc quy (5) được gắn có định vào hai đầu 
khung mái bạt số (8) truyền lực vào bánh xe (3); bạt (6) có đầu dưới được gắn chặt vào 
phía trên của các khung bạt từ số (1) đến số (8) sao cho khoảng cách giữa các khung đều 
bằng 5 m. Dây cáp (7) liên kết song song hai bên khung bạt với khoảng cách đều nhau 
cũng bằng 5 m. Khi liên kết song song hai bên khung bạt với khoảng cách đều nhau 
cũng bằng 5 m. Khi khởi động bằng cách nhấn nút, hai động cơ (1) chạy song song kéo 
bánh xe (3) di chuyển, đưa khung bạt số (8) chủ động chuyển dịch từ vị trí (A) kéo dần 
đều các khung bạt số (7, 6, 5, 4, 3, 2) tới vị trí (B) thì dừng lại. Khoang hàng đã được 
phủ kín, nhấn nút khởi động đảo chiều, khung bạt số (8) di chuyển ngược lại từ vị trí (B) 
đến vị trí (A), thanh trống (8) đẩy vào các khung bạt số (7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Do đó, khung 
bạt đã được xếp gọn gàng. 
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(11) 39012 
(21) 1-2013-00583 (51) 7 A01K 67/00 

(22) 26.02.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2013 
(75) 1. Nguyễn Văn Đức Tiến  (VN)

32E đường 14, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Lê Quang Lộc  (VN) 

350/25/8 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Phương pháp nhân nuôi bọ xít hoa gai vai nhọn (Eocanthecona 

furcellata Woff) 

  (57)    Phương pháp nhân nuôi bọ xít hoa gai vai nhọn (Eocanthecona furcellata Woff), bao 
gồm các bước:  
(i) ấp trứng;  
(ii) chăm sóc ấu trùng bọ xít tuổi 1;  
(iii) chăm sóc ấu trùng bọ xít tuổi 2;  
(iv) chăm sóc ấu trùng bọ xít tuổi 3;  
(v) chăm sóc ấu trùng bọ xít tuổi 4;  
(vi) chăm sóc ấu trùng bọ xít tuổi 5;  
(vii) chăm sóc bọ xít trưởng thành, giao phối và đẻ trứng;  
khác biệt ở chỗ, sử dụng ấu trùng sâu gạo lớn (Zophobas morio) làm thức ăn cho bọ xít 
trong các bước (iii)-(vii), nhờ đó có thể chủ động nguồn thức ăn cho bọ xít trong quá 
trình nhân nuôi.  
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(11) 39013 
(21) 1-2013-00585 (51) 7 H02H 1/00 

(22) 26.02.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2014 
(71) LANTEK ELECTRONICS INC.  (TW) 

1F., No. 9, Lane 369, Sec. 3, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan 
(72) LU, Shan-Jui (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dây quấn lõi ferit có đáp ứng tần số cao

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu dây quấn lõi ferit có đáp ứng tần số cao, bao gồm: lõi ferit 
có ít nhất một lỗ xuyên, dây tráng men thứ nhất có đầu thứ nhất và đầu thứ hai, và dây 
tráng men thứ hai có đầu thứ nhất và đầu thứ hai; trong đó, đầu thứ nhất của dây tráng 
men thứ nhất và đầu thứ nhất của dây tráng men thứ hai được vặn xoắn vào nhau ít nhất 
một vòng, và sau đó, cùng đi qua lỗ xuyên, đầu thứ hai của dây tráng men thứ nhất và 
đầu thứ hai của dây tráng men thứ hai cùng quấn vòng quanh lõi ferit, sau đó, đi qua lỗ 
xuyên, đầu thứ hai của dây tráng men thứ nhất lần lượt được quấn vòng quanh lõi ferit ít 
nhất một vòng ở hai bên cuộn dây được tạo ra bởi đầu thứ nhất của dây tráng men thứ 
nhất, sau đó, đầu thứ hai của dây tráng men thứ nhất và đầu thứ nhất của dây tráng men 
thứ hai được vặn nhiều vòng ở ngoài lõi ferit để tạo thành đầu chung.  
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(11) 39014 
(21) 1-2013-00635 (51) 7 B23K 37/00 

(22) 28.02.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2013 
(71) LANTEK ELECTRONICS INC.  (TW) 

1F., No. 9, Lane 369, Sec. 3, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan 
(72) LU, Shan-Jui  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lỗ bắt vít có bề mặt tiếp xúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lỗ bắt vít có bề mặt tiếp xúc, mà nó được sử dụng trên tấm nền, tấm 
nền được tạo ra với ít nhất là một lỗ bắt vít và khác biệt ở chỗ: rìa của lỗ bắt vít được tạo 
ra với nhiều mối hàn và nhiều lỗ xuyên, nhờ đó cho phép vít và tấm nền được tạo ra với 
bề mặt tiếp xúc tuyệt vời để đạt được hiệu quả nối đất.  
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(11) 39015 
(21) 1-2013-00654 (51) 7 A61H 7/00 

(22) 01.03.2013 (43) 25.09.2014 
(75) Trần Truyền Tiến  (VN)

3L/2 Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Cây gãi lưng nan quạt xếp

  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm cây gãi lưng nan quạt xếp, một đầu của cây gãi lưng là 
móng gãi (1.1) được dùng để gãi ngứa ở lưng, ngoài ra sáng chế còn được tích hợp thêm 
chức năng quạt, các nang quạt (2) có thể xòe ra dùng để quạt mát, hoặc có thể xếp lại để 
dùng làm cán cho việc gãi lưng, hoặc có thể xếp gọn vào bên trong thân cán (1.2).  
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(11) 39016 
(21) 1-2013-00672 (51) 7 A23P 1/10 

(22) 04.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2013 
(75) Nguyễn Ngọc Trải  (VN)

Số 512A2/5 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Khuôn nấu và phương pháp sản xuất váng đậu nành bằng 

khuôn nấu này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khuôn nấu váng đậu nành sử dụng hơi nóng bão hoà từ lò hơi và 
phương pháp sản xuất váng đậu nành sử dụng khuôn này. Khuôn nấu váng đậu nành 
gồm có phần trên chứa dung dịch đậu cần nấu và phần dưới chứa hơi bão hoà sinh ra từ 
lò hơi để gia nhiệt đun sôi và giữ nhiệt độ ổn định phần dung dịch bên trên.  
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(11) 39017 
(21) 1-2013-00686 (51) 7 F03D 11/00 

(22) 05.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2013 
(75) Nguyễn Anh Tuấn  (VN)

Đội 8, thôn Ngọc Trục, Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(54) Hệ thống điều chỉnh tốc độ gió cho tuabin gió trục ngang.

  (57)     Sáng chế đề cập đến một hệ thống điều chỉnh tốc độ gió cho tuabin gió trục ngang.  
Khi có gió và xác định được hướng của gió, ta điều khiển bộ phận cơ điện điều chỉnh 
hướng (2) sao cho thiết diện của máng hứng gió (3) hướng về hướng gió và lệch đi một 
góc so với hướng gió. Gió gặp vách trong của máng hứng gió (3) bị cưỡng bức di chuyển 
dọc theo máng gặp cánh quạt của tuabin (4) làm quay cánh quạt tuabin và máy phát điện 
để làm ra điện. Để điều chỉnh tốc độ gió phù hợp đến tuabin đặt phía cuối máng ta điều 
khiển bộ phận cơ điện điều chỉnh hướng (2) để làm thay đổi diện tích thiết diện của 
máng hứng gió (3).  
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(11) 39018 
(21) 1-2013-00687 (51) 7 F03B 13/22 

(22) 05.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2013 
(75) Nguyễn Anh Tuấn  (VN)

Đội 8, thôn Ngọc Trục, Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(54) Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển thành điện năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến một hệ thống biến đổi năng lượng chuyển động của sóng biển, 
dòng hải lưu thành điện năng.  

Khi có sóng biển và xác định được hướng lan truyền của sóng, ta điều khiển bộ 
phận cơ, điện điều chỉnh hướng (4) sao cho thiết diện của bộ phận hứng và chuyển 
hướng sóng biển (3) hướng về hướng sóng và lệch đi một góc so với hướng sóng. Sóng 
lan truyền gặp vách trong của bộ phận hứng và chuyển hướng, sóng biển (3) bị cưỡng 
bức di chuyển thành dòng chảy, dòng chảy gặp cánh quạt của tuabin (5) làm quay cánh 
quạt tuabin, nhờ trục, bánh răng và hộp số biến đổi vòng quay phù hợp với vòng quay 
của máy phát điện để tạo ra điện.  
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(11) 39019 
(21) 1-2013-00717 (51) 7 C02F 1/461 

(22) 07.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2013 
(75) Vũ Duy Nhàn  (VN) 

Phòng Hóa sinh, Viện Hóa học - Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ 
Quốc Phòng, số 17 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(54) Phương pháp nội điện phân để xử lý nước thải công nghiệp khó 

phân hủy sinh học 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp nội điện phân để xử lý nước thải công nghiệp khó 
phân hủy sinh học. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến phương pháp nội điện phân để xử lý 
nước thải công nghiệp khó phân hủy sinh học, như nước thải công nghiệp xi mạ, dệt 
nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc nổ công nghiệp, dược phẩm, hóa dầu, giấy. Phương 
pháp nội điện phân để xử lý nước thải công nghiệp, phương pháp này bao gồm các bước: 
cho vật liệu nội điện phân tử tiếp xúc với dung dịch nước thải công nghiệp cần được xử 
lý; cung cấp oxy và điều chỉnh độ pH của dung dịch nước thải công nghiệp; và tạo kết 
tủa và lắng lọc trong dung dịch nước thải công nghiệp này.  
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(11) 39020 
(21) 1-2013-00741 (51) 7 A01G 9/00 

(22) 11.03.2013 (43) 25.09.2014 
(75) Trần Truyền Kiệt  (VN)

42 lô A, khu dân cư K8, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
(54) Thiết bị trồng cây nổi trên mặt nước gồm vật chứa mao dẫn sử 

dụng trong thùng chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trồng cây nổi trên mặt nước gồm vật chứa mao dẫn sử dụng 
trong thùng chứa, bao gồm các bộ phận sau : khay trồng (1) có nhiều lỗ dẫn đáy khay 
(1.1), tấm lót (2) có nhiều lỗ dẫn đáy lót (2.1) bố trí trùng khớp với lỗ dẫn đáy khay 
(1.1), đồng thời đáy lót (2.2) và viền lót (2.3) được định vị áp vào đế khay để tăng lực 
nổi, vật chứa mao dẫn (3) xung quanh có các lỗ dẫn nước (3.1) và trên vật chứa mao dẫn 
(3) có viền vật chứa (3.2) để gài vào viền nắp đậy (4.2) của nắp đậy (4) và thùng chứa 
(5) để chứa nước cho thiết bị trồng cây nổi trong đó.  
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(11) 39021 
(21) 1-2013-00742 (51) 7 A01G 9/00 

(22) 11.03.2013 (43) 25.09.2014 
(75) Trần Truyền Kiệt  (VN)

42 lô A, khu dân cư K8, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
(54) Thiết bị trồng cây nổi trên mặt nước gồm vật chứa mao dẫn

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trồng cây nổi trên mặt nước gồm vật chứa mao dẫn, bao 
gồm các bộ phận sau: khay trồng (1) có nhiều lỗ dẫn đáy khay (11), tấm lót (2) có nhiều 
lỗ dẫn đáy lót (2.1) bố trí trùng khớp với lỗ dẫn đáy khay (1.1), đồng thời đáy lót (2.2) 
và viền lót (2.3) được định vị áp vào đế khay để tăng lực nổi, vật chứa mao dẫn (3) xung 
quanh có các lỗ dẫn nước (3.1) và trên vật chứa mao dẫn (3) có viền vật chứa (3.2) để 
gài vào viền nắp đậy (4.2) của nắp đậy (4).  
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(11) 39022 
(21) 1-2013-00831 (51) 7 A43B  13/40 

(22) 18.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2013 
(75) SU-MIAO LIN  (TW) 

No. 751, Sec. 3, Jungshan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đế trong của giày 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đế trong của giày bao gồm lớp đỡ, chi tiết đệm, lớp vải, lớp xớp và 
lớp da được bố trí chồng lên nhau theo thứ tự này. Lớp đỡ được tạo ra có phần giữa, 
phần vòng cung và phần gót sao cho tương ứng với gan bàn chân người sử dụng. Chi tiết 
đệm được làm bằng vật liệu đệm thứ nhất để được kết hợp với phần vòng cung và vật 
liệu đệm thứ hai sẽ được gài với phần gót. Nhờ kết cấu như vậy, phần giữa, phần vòng 
cung và phần gót của lớp đỡ của đế trong có thể hiệu chỉnh và đỡ bàn chân người sử 
dụng, và chi tiết đệm có thể tạo ra hiệu quả giảm chấn và tác dụng đệm. Tóm lại, đế 
trong của giày theo sáng chế không những có thể hiệu chỉnh hình dạng bàn chân người 
sử dụng mà còn tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.  
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(11) 39023 
(21) 1-2013-00855 (51) 7 B60P 7/04 

(22) 19.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2013 
(71) Công ty TNHH Đạt Minh Hà  (VN)

Số 55C, tổ 2B, khu 1, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 
(72) Đinh Thái Minh (VN) 
(54) Hệ thống bạt che than trên xà lan và kho bãi

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống bạt che than trên xà lan và kho bãi bao gồm bơm dầu chạy 
bằng động cơ điêzen (14) để cung cấp dầu qua đường ống dầu (15) đến hai cột thủy lực 
(11, 12), hai cột thủy lực (11, 12) này được bố trí ở hai bên đầu của xà lan hoặc kho bãi 
chứa than, cột thủy lực có pittông và xi lanh có tiết diện mặt cắt ngang có dạng hình ngũ 
giác, có tác dụng tăng cứng để chịu được mômen uốn lớn do khối lượng của bạt tạo ra, 
dây cáp (17) có một đầu được móc cố định vào cột thủy lực (12) và đầu còn lại được 
luồn qua puly gá cố định trên đầu cột thủy lực (11) kéo ngược trở lại rồi luồn qua puly 
để nối với tang quấn cáp (22), tang quấn cáp (22) được bố trí cố định ở ngay dưới chân 
cột thủy lực (12), bạt (13) được may trần hai lớp cùng tai bạt (26), khuy (24) được tạo ra 
trên tai bạt (26), tai bạt (26) được gắn chặt với dây thừng (25), ròng rọc (23) có đầu dưới 
được móc vào khuy (24) để treo bạt, đầu trên của ròng rọc (23) được trượt trên dây cáp (17).  
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(11) 39024 
(21) 1-2013-00879 (51) 7 C08L  23/00 

(22) 21.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2013 
(71) Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Đỗ Quang Kháng (VN), Lương Như Hải (VN), Lưu Đức Hùng (VN), Hoàng Thị Hòa 

(VN) 
(54) Quy trình chế tạo cao su trong và cao su trong thu được 

theo quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chế tạo cao su trong bao gồm các bước sau: (i) đưa nhựa 
LDPE vào máy trộn kín với tốc độ 50 vòng/phút, nhiệt độ 120oC với thời gian 1 phút;  
(ii) bổ sung cao su EPDM, silic oxit cỡ hạt nano và polyetylen glycol (PEG) vào trộn 
cùng LDPE, thời gian trộn là 8 phút; tỷ lệ khối lượng giữa EPDM, LDPE, silic oxit cỡ 
hạt nano và PEG được sử dụng lần lượt là 80:20:25:2;  
(iii) sản phẩm thu được ở bước (ii) được cho cán trộn với dicumen peroxit ở nhiệt độ 
thấp hơn 50oC trên máy cán hai trục; lượng dicumen peroxit được sử dụng ở bước này 
gấp đôi lượng PEG được sử dụng ở bước (ii); và  
(iv) vật liệu sau khi cán trộn được tạo dạng tấm và được đem lưu hóa để tạo ra cao su 
trong trong khuôn trên máy ép thủy lực, với điều kiện ép như sau: nhiệt độ: 145oC, thời 
gian: 10 phút, áp suất: 6kg/cm2.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cao su trong thu được theo quy trình nêu trên.  
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(11) 39025 
(21) 1-2013-00882 (51) 7 A63B  49/12 

(22) 21.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2013 
(75) 1. TE-CHENG PENG  (TW) 

No. 27, Alley 10, Lane 285, Tung Pei Street, Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan 
2. CHIEN-SHENG HSU  (TW) 
No. 27, Alley 10, Lane 285, Tung Pei Street, Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Khung rỗng làm bằng hợp kim nhôm có khả năng chịu lực

  (57)     Sáng chế đề cập tới khung rỗng làm bằng hợp kim nhôm có khả năng chịu lực bao gồm 
khung hợp kim nhôm và thân xốp. Khung hợp kim nhôm có khoảng trống tiếp nhận. 
Thân xốp được tạo xốp bằng cách gia nhiệt để nạp đầy hoàn toàn khoảng trống tiếp 
nhận. Nhờ thân xốp, khả năng chịu áp lực của khung hợp kim nhôm được cải thiện và có 
thể đạt được hiệu quả giảm chấn. Ngoài ra, vì thân xốp có trọng lượng nhẹ, nên phạm vi 
ứng dụng của khung hợp kim nhôm không bị hạn chế, và không cần phải thiết kế lại kết 
cấu do sự gia tăng trọng lượng.  
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(11) 39026 
(21) 1-2013-00895 (51) 7 B64F 3/02 

(22) 22.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2013 
(75) 1. Nguyễn Đức Anh  (VN)

Nhà B22, tổ 122, Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Đức Thanh  (VN) 

Nhà B22, tổ 122, Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Đức Bình   (VN) 

Nhà B22, tổ 122, Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Hệ thống thiết bị lấy điện từ nguồn điện cố định trên mặt đất 

để cấp cho phương tiện bay chạy điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị lấy điện từ nguồn điện cố định trên mặt đất để cấp 
cho phương tiện bay chạy điện bao gồm phương tiện bay (1) là khinh khí cầu được trang 
bị môtơ điện là một động cơ; nguồn điện cố định trên mặt đất bao gồm các ray tải điện 
(10) được đỡ bởi các cột điện (5) để cấp điện cho phương tiện bay; bộ tiếp điện (3) bao 
gồm một hoặc nhiều khung (6) ghép nối với nhau, mỗi khung (6) bao gồm hai tấm, mỗi 
tấm này ép sát mỗi con lăn (7) vào mỗi ray dẫn điện (10), các phần được nối với nhau 
bằng các tấm, vòng đệm bằng vật liệu cách điện để chống chập mạch, đảm bảo truyền 
điện cho cáp (9) lên khinh khí cầu; các rãnh (11) đủ sâu để con lăn (7) ăn khớp vào các 
rãnh (11) và con lăn (7) chạy được với ma sát tối thiểu trên các rãnh (111 ) để dẫn điện 
truyền cho cáp (9).  
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(11) 39027 
(21) 1-2013-02031 (51) 7 H02J  17/00,  7/02 

(22) 23.12.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2011/067258 23.12.2011 (87) WO/2012/092209 05.07.2012 
(30) 61/428,055      29.12.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.06.2014 
(71) PROTEUS DIGITAL HEALTH, INC.  (US) 

2600 Bridge Parkway, Suite 101, Redwood City, California 94065, United States of 
America 

(72) Adam WHITWORTH (US), Jani NILAY (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị có thể nuốt được vào trong bụng, hệ thống và phương 

pháp truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị có thể nuốt được vào trong bụng để truyền thông giữa bộ phận 
truyền thông và bộ phận dò. Thiết bị có thể nuốt được vào trong bụng này bao gồm bộ 
điều khiển, bộ thu năng lượng được nối điện với bộ điều khiển, bộ thu năng lượng này 
tiếp nhận năng lượng dưới một dạng và chuyển đổi năng lượng này thành hiệu điện thế 
điện áp, và bộ phận truyền thông để truyền thông với bộ phận dò sao cho thông tin có 
thể được truyền thông giữa bộ phận truyền thông và bộ phận dò. Sáng chế còn đề xuất hệ 
thống truyền thông giữa bộ điều khiển và bộ phận dò, và phương pháp truyền thông giữa 
thiết bị có thể nuốt được vào trong bụng và bộ phận dò.  
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(11) 39028 
(21) 1-2013-02330 (51) 7 H02K  33/00 

(22) 23.07.2013 (43) 25.09.2014 
(30) 10-2013-0026516 13.03.2013 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314 Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) JEON, Young Jae (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ rung tuyến tính nằm ngang

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ rung tuyến tính nằm ngang bao gồm vỏ, chi tiết khối được gắn 
theo cách có thể chuyển động trong vỏ theo hướng chiều dài của nó, cuộn dây được gắn 
trong vỏ, nam châm được gắn trong chi tiết khối và tương tác với cuộn dây để tạo ra từ 
trường do đó có thể làm cho chi tiết khối dịch chuyển được, bộ phận đàn hồi được gắn 
trong vỏ và tác dụng lực theo cùng hướng hoặc ngược hướng vớí hướng chuyển động của 
chi tiết khối, và bộ phận đỡ được đặt giữa chi tiết khối và vỏ để có thể làm cho chi tiết 
khối có thể chuyển động trượt tương đối với vỏ.  
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(11) 39029 
(21) 1-2013-02340 (51) 7 H01Q  19/17, G02B  5/12, G10K  

11/28 
(22) 29.12.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/RU2011/001041  29.12.2011 (87) WO/2013/028099 28.02.2013 
(71) QUANTRILL ESTATE INC  (VG) 

P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(72) Evgeny Vyacheslavovich KOMRAKOV (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ tập trung năng lượng đa năng

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết kế ăng ten được sử dụng trong nhiều thiết bị có thể vận hành 
trong các băng sóng rộng bao gồm băng sóng nhìn thấy, UV, IR, sóng ngắn, UHF, 
VHF, và các băng sóng khác. Hiệu quả kỹ thuật nêu trên đạt được qua bộ tập trung năng 
lượng đa năng gồm bộ phản xạ ở dạng của ít nhất một phần bề mặt vật rắn tròn xoay; và 
nguồn bức xạ hoặc bộ thu làm hệ thống phân tán của các thành phần chủ động hoặc bị 
động, được định vị một cách tương ứng ở khoảng cách bằng 0,3 đến 0,5 lần bán kính 
cong từ bộ phản xạ.  
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(11) 39030 
(21) 1-2013-02412 (51) 7 A23N  7/00 

(22) 31.07.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2013 
(75) Nguyễn Linh  (VN) 

Tổ dân phố 9, đường Siublẽh, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý củ quả dạng dài

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thực phẩm dạng củ quả, cụ thể là đề cập đến thiết bị 
gọt vỏ và thái các loại củ quả có hình dạng dài như củ sắn, củ cà rốt, quả dưa chuột, đặc 
biệt là củ sắn. Thiết bị theo sáng chế cơ bản bao gồm ít nhất một hệ thống nạp củ (1), 
một hệ thống đẩy củ (2) được bố trí phía dưới hệ thống nạp củ (1), một hệ thống dao gọt 
(3) được bố trí ở phía đầu hệ thống đẩy củ (2) và hệ thống điều khiển đồng bộ (4) để 
điều khiển cùng lúc hoạt động của tất cả các hệ thống trên, đặc trưng ở chỗ hệ thống đẩy 
củ được trang bị pit tông (23), nhờ đó có thể đẩy được hiệu quả cả các củ có kích thước 
lớn, cong và có bề mặt vỏ ráp như sắn ra hệ thống gọt củ một cách hiệu quả nhất; đầu 
máng đẩy củ (21) của hệ thống đẩy củ (2) được liên kết với hệ thống dao gọt (3) nhờ cơ 
cấu dẫn hướng linh hoạt (22) có cấu tạo sao cho có thể ôm cơ bản khít bề mặt củ cần gọt 
vỏ; hệ thống dao gọt (3) có cần dao được giữ trong các hộp hướng cần theo hướng luôn 
vuông góc với bề mặt củ cần gọt. Với cấu tạo đặc biệt này, thiết bị theo sáng chế có thể 
gọt vỏ được các loại củ dạng dài mà không phụ thuộc vào kích thước (to, nhỏ, dài, ngắn) 
hay hình dáng (thẳng, cong), hoặc vỏ (dai, dày, nhiều nhựa), như củ sắn, mà không phải 
sử dụng nước trong quá trình gọt vỏ.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
33 

(11) 39031 
(21) 1-2013-02441 (51) 7 H02K  33/00 

(22) 02.08.2013 (43) 25.09.2014 
(30) 10-2013-0028275 15.03.2013 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan, 3- Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) KIM, Yong Tae (KR), PARK, Kyung Su (KR), HONG, Jung Taek (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ rung và thiết bị điện tử chứa bộ rung này

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ rung và thiết bị điện tử chứa bộ rung này, bộ rung bao gồm vỏ 
bọc có khoảng trống bên trong; trục nằm trong khoảng trống bên trong; phần rung được 
treo trong khoảng trống bên trong bởi các chi tiết đàn hồi ở cả hai đầu của nó, bao gồm 
phần từ trường, và có chi tiết đỡ được lắp trượt và chuyển động được trên trục; và cuộn 
dây tạo ra các sự rung của phần rung nhờ sự tương tác điện từ với phần từ trường và được 
cung cấp trên bề mặt ngoại biên ngoài của trục khi đối diện với phần từ trường.  
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(11) 39032 
(21) 1-2013-02571 (51) 7 A23N 17/00 

(22) 19.08.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2013 
(75) Đinh Văn Giang  (VN) 

Thôn 11, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 
(54) Thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng bao gồm thân (14) có 
dạng hình trụ tròn, phễu nạp liệu (1) và nắp đậy (16) được bố trí ở phía trên của thân 
(14), phía trong thân (14) có một trục (3) ở chính giữa gồm ba dao cắt (2), (5) và (6) có 
hình cong lưỡi liềm, mép cắt ở ngoài và lưng ở trong mà các dao này được bố trí so le 
nhau, trong đó ở mặt dưới của dao cắt thứ ba (6) có các gờ (20) có dạng hình chữ nhật 
được làm bằng thép, trục (3) này được dẫn động nhờ động cơ (10) được bố trí trên hệ 
thống giá đỡ gồm bốn chân (11), các thanh giằng ngang, dọc và một tấm thép dày (18). 
Và ở phía dưới của thân (14) có bố trí một cửa xả liệu (9) có thể điều chỉnh được lượng 
thức ăn ra nhanh hay chậm tùy vào người sử dụng.  
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(11) 39033 
(21) 1-2013-02682 (51) 7 A01G 1/00 

(22) 25.10.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/077608     25.10.2012 (87) WO2014/064802 01.05.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2013 
(71) ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.  (JP) 

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308602 Japan 
(72) Takanori KITAGAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp làm tăng sản lượng mủ của cây trồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng sản lượng mủ mà không gây ra các tổn 
thương như nút vỏ của cây sinh mủ, và do đó có thể sử dụng được cho các cây non, và 
làm tăng khả năng sản xuất mủ. Phương pháp làm tăng sản lượng mủ này bao gồm bước 
sử dụng phân bón khử cho cây sinh mủ, phân bón khử này thu được bằng xử lý trong 
phản ứng thủy nhiệt hỗn hợp gồm nấm men hoặc thành tế bào nấm men với thành phần 
axit phosphoric và thành phần kali.  
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(11) 39034 
(21) 1-2013-02822 (51) 7 C23G 1/08 

(22) 10.09.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2013 
(75) 1. Viện Hoá học công nghiệp Việt Nam  (VN)

Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

2. Lê Xuân Quế  (VN) 

106D1, ngõ 233, phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Quy trình sản xuất dung dịch tẩy gỉ thép chứa chất ức chế ăn 

mòn từ chè và dung dịch tẩy gỉ thép thu được bằng quy trình 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất dung dịch tẩy gỉ thép chứa chất ức chế ăn mòn từ 
chè bao gồm các công đoạn sau: (a) đun sôi chè với nước để thu được dung dịch nước 
chè; (b) cô đặc dung dịch nước chè ở áp suất thường để thu được cao chè; (c) hoà tan cao 
chè trong nước để thu được dung dịch chứa dịch chiết từ chè; (d) thêm từ từ axit vào 
dung dịch chứa dịch chiết từ chè; (e) bổ sung nước và khuấy đều để thu được dung dịch 
tẩy gỉ thép chứa chất ức chế ăn mòn từ chè. Sáng chế cũng đề cập đến dung dịch tẩy gỉ 
thép thu được bằng quy trình nêu trên. Dung dịch tẩy gỉ thép theo sáng chế sử dụng chất 
ức chế ăn mòn từ chè có thể tự phân huỷ trong môi trường tự nhiên, do đó thân thiện với 
môi trường mà vẫn đạt được hiệu quả xử lý bề mặt thép cao. Thêm vào đó, dung dịch 
này chứa chất ức chế ăn mòn được sản xuất trên cơ sở tận dụng các phụ phẩm chè xanh, 
góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho cây chè.  
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(11) 39035 
(21) 1-2013-02857 (51) 7 D02G  3/00, D02J  1/08, D02G  1/16 

(22) 28.11.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/KR2012/010184 28.11.2012 (87) WO 2013/103195 11.07.2013 
(30) 10-2012-0001047      04.01.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2013 
(71) 1. BOKWANG CO., LTD.   (KR) 

(Galsan-dong) 17, Seongseogongdan-ro, 35-gil, Dalseo-gu, Daegu 704-900, Republic 
of Korea 
2. ECO FRONTEX CO., LTD.   (KR) 
839, Nae-ri Guji-myeon, Dalseong-gun, Daegu 711-892, Republic of Korea 
3. SGONE CO,. LTD.   (KR) 
8-3 Mangjeong-dong, Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do 770-110, Republic of Korea 
4. YOON, WON BO   (KR) 
831, Jijeo-dong, Dong-gu, Daegu 701-854, Republic of Korea 

(72) YOON, Won Bo (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống sản xuất sợi liên kết và phương pháp chập sợi liên 

kết sử dụng hệ thống này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất sợi liên kết bao gồm máy chập sợi, hệ thống này 
bao gồm bộ tạo áp, bộ cấp áp có van có khả năng mở/đóng để đưa không khí từ bộ tạo 
áp đến máy chập sợi và bộ giảm áp được bố trí trên đường dẫn giữa bộ tạo áp và bộ cấp 
áp, trong đó bộ giảm áp bao gồm đường chuyển áp và đường xả áp, và van có khả năng 
mở/đóng được bố trí giữa đường chuyển áp và đường xả áp. Nếu có quá nhiều máy chập 
sợi không được cung cấp khí nén, sẽ dẫn đến việc không thể điều khiển được RPM, áp 
suất cấp đến các máy chập sợi còn lại có thể được điều khiển đồng đều bằng cách xả áp 
suất không cần thiết ra bên ngoài qua bộ giảm áp.  
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(11) 39036 
(21) 1-2013-02868 (51) 7 A01G  9/02 

(22) 12.09.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2013 
(75) Nguyễn Ngọc Khuyến  (VN)

76/6, khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 
(54) Thiết bị trồng cây nhiều tầng có khả năng ủ rác thải hữu cơ

  (57)     Thiết bị trồng cây gồm các tầng trồng cây lắp ghép với nhau theo chiều thẳng đứng, mỗi 
tầng hình trụ côn rỗng có đáy lớn hương lên trên, nhiều hộc loe mở rộng ở mặt trên từng 
tầng. Bên trong các tầng này có một ống hình trụ rỗng dùng để ủ rác thải hữu cơ, ống ủ 
này có nhiều lỗ xung quanh. Không gian giới hạn giữa ống bên trong và thành bên ngoài 
của các tầng được làm đầy bằng đất trồng. Một bệ đỡ di động được bố trí bên dưới ống ủ 
và các tầng. Một chậu chứa được bố trí ở không gian bên trong bệ đỡ, nằm phía dưới ống 
ủ rác thải hữu cơ để hứng nước rỉ ra từ ống và các tầng, cũng như lấy rác thải đã được ủ 
hoai từ ống sau mỗi chu kỳ ủ.  

 
  
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
39 

(11) 39037 
(21) 1-2013-03027 (51) 7 B62K  9/02,  21/24 

(22) 08.08.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/IB2012/054043     08.08.2012 (87) WO/2013/024403 21.02.2013 
(30) 61/523,215     12.08.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2013 
(71) SMART TRIKE MNF PTE LTD.  (SG) 

9 Penang Road # 07-15 Park Mall Singapore 238459 
(72) Yoram Baron (IL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xe ba bánh có thể vận hành được theo hai chế độ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe ba bánh có thể vận hành được giữa chế độ vận hành thứ nhất có 
thể lái được bởi người lái xe ba bánh và chế độ vận hành thứ hai có thế lái được bởi 

người đẩy xe ba bánh. ở cả chế độ thứ nhất và chế độ thứ hai, khung của xe ba bánh 
được tạo kết cấu để đỡ theo cách có thể quay được các bánh sau và để đỡ ống đầu tại 
khoảng cách từ các bánh sau sao cho khoảng cách giữa ống đầu và các bánh sau không 
nhất thiết phải thay đổi ngay cả khi vị trí trục bánh trước bị thay đổi từ chế độ này tới 
chế độ khác.  
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(11) 39038 
(21) 1-2013-03035 (51) 7 E21B  17/02, F16L  15/00 

(22) 03.05.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/EP2012/058141 03.05.2012 (87) WO/2012/152657 15.11.2012 
(30) PI1102442-9 06.05.2011 BR 

11290352.1 01.08.2011 EP 
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE  (FR) 

54, rue Anatole France, F-59620 Aulnoye Aymeries, France 
(72) AMES, Jochen Peter (DE), CARDOSO, Alexandre Vieira (BR), DA SILVA, Julio 

Cesar  (BR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Khớp nối để nối chi tiết hình ống và ống ren trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khớp nối để nối chi tiết hình ống cho giếng dầu, bao gồm thân hình 
ống, với mỗi trong số hai đầu của thân có phần ren trong (14) để nối vào chi tiết hình 
ống, thân hình ống còn bao gồm phần trung tâm (16, 26) tách riêng hai đầu mà mỗi đầu 
có phần ren (14) và có độ dày thành lớn hơn độ dày thành của các đầu của thân hình 
ống, khác biệt ở chỗ, khớp nối này còn bao gồm: đoạn mở rộng (18, 22,.22A, 22B) kéo 
dài từ một trong số các đầu của thân hình ống, sau phần ren trong (14), đoạn mở rộng 
này có cùng đường kính ngoài như của thân hình ống và đường kính trong lớn hơn hoặc 
bằng đường kính của phần ren trong, đoạn mở rộng (18, 22, 22A, 22B) bao gồm khoang 
(12), có lỗ mở ra trên bề mặt ngoài của khớp nối, bên trong đó có bố trí thẻ nhận dạng 
đáp ứng điện tử (1).  
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(11) 39039 
(21) 1-2013-03163 (51) 7 B25B  23/14 

(22) 08.10.2013 (43) 25.09.2014 
(30) 2013-042647 05.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2013 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) WANG, Gang (JP), YOKOYAMA, Hiroshi (JP), INOUE, Kozo (JP), SANO, Yasutaka 

(JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống quản lý vận hành và phương pháp quản lý vận hành

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống quản lý vận hành mà làm giảm lỗi vận hành như lỗi làm kín 
bu lông hoặc đinh vít, làm giảm gánh nặng đối với người vận hành là người thực hiện 
ghi lại vận hành và có thể làm tăng tính hiệu quả của việc quản lý ghi lại vận hành. Hệ 
thống quản lý vận hành (10) theo sáng chế bao gồm: công cụ vận hành (40) gồm có bộ 
chuyển mạch giới hạn (42) mà xuất ra tín hiệu hoàn thiện vận hành khi vận hành trên 
nhiều thành phần đích vận hành được đưa ra trên chi tiết đích vận hành đạt tới giá trị cài 
đặt và phần đọc mã nhận diện (46) mà được gắn có thể loại bỏ được vào từng thành phần 
trong số các thành phần đích vận hành và có thể đọc mã nhận diện có khả năng nhận 
diện từng thành phần trong số các thành phần đích vận hành; và thiết bị đầu cuối vận 
hành (20) mà được nối điện vào công cụ vận hành (40), có thể nhận tín hiệu hoàn thiện 
vận hành xuất ra khi vận hành trên các thành phần đích vận hành đạt tới giá trị cài đặt và 
thông tin nhận diện đối với mã nhận diện và có thể hiển thị thông tin vị trí đối với các 
thành phần đích vận hành được nhận diện đối với chi tiết đích vận hành được minh họa 
trên màn hình hiển thị.  
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(11) 39040 
(21) 1-2013-03476 (51) 7 F04D 1/00, 29/00 

(22) 01.11.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.11.2013 
(71) Viện bơm và thiết bị thuỷ lợi  (VN)

Số 7 ngõ 95 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Văn Thu (VN) 
(54) Máy bơm hướng trục sử dụng buồng xoắn

  (57)    Sáng chế đề xuất máy bơm hướng trục sử dụng buồng xoắn có cánh bơm loại hướng trục 
kết hợp với buồng xoắn.  
Đặc điểm này sẽ làm cho kết cấu bơm loại hướng trục đặt ngang gọn hơn, trục ngắn hơn, 
sử dụng được bi thay ổ trượt nên bền hơn và êm hơn.  
Kết cấu thân bơm và các cốc ổ tách rời cùng các ổ bi để đảm bảo việc lắp ráp cũng như 
sửa chữa bơm được thuận tiện, dễ dàng và hiệu quả, đảm bảo tuổi thọ cao.  
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(11) 39041 
(21) 1-2013-03488 (51) 7 F24B 1/00 

(22) 04.11.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2013 
(75) Nguyễn Mạnh Hà  (VN)

Trung tâm nghiên cứu chó nghiệp vụ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

(54) Bếp khí hóa đốt trực tiếp hai van dùng nhiên liệu sinh khối

  (57)     Sáng chế đề cập đến bếp khí hóa đốt trực tiếp hai van dùng nhiên liệu sinh khối. Bếp này 
bao gồm: bệ lò (1), quạt cấp khí (2), hệ thống đường ống dẫn khí (3), van thứ nhất (4) 
điều khiển khí từ quạt cấp khí vào lò đốt tạo khí ga, van thứ hai (5) điều khiển khí từ 
quạt cấp khí vào buồng chế hòa khí và đốt khí ga, đầu cấp khí (6), lò đốt tạo khí ga (7), 
buồng chế hòa khí và đốt khí ga (8), vỏ bếp (9), nắp bếp (10), tấm chặn khói (11).  
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(11) 39042 
(21) 1-2013-03489 (51) 7 E02B 3/26 

(22) 04.11.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2013 
(75) Thiềm Bửu Nguyên Giang  (VN)

Thôn Khánh Hội, xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(54) Cánh phai xếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cánh phai xếp để chặn nước, tạo sự chênh lệch mực nước, có khẩu 
độ lớn để thoát lũ an toàn. Cánh phai xếp gồm nhiều phần khối cong (4) được nối với 
nhau bằng hai sợi xích (3). Các phần khối cong (4) được không chế cách đều bởi chốt 
xích (1). Mỗi phần khối cong (4) của cánh phai xếp có cấu tạo gồm hai mặt đáy trên và 
đáy dưới phẳng, song song với nhau và đồng tâm; hai mặt bên còn lại nằm trên hai bán 
kính đồng tâm. Khi mở, cánh phai được cuộn lên và dàn nằm ngang ra. Khi đóng, cánh 
phai được hạ xuống, các phần khối cong (4) được chồng khít lên nhau tạo thành bức 
tường chặn nước.  

 
 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
45 

(11) 39043 
(21) 1-2013-03491 (51) 7 A01D  45/10 

(22) 27.09.2013 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/IN2013/000586  27.09.2013 (87) WO 2014/106855 10.07.2014 
(30) 36/MUM/2013       05.01.2013 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2014 
(75) CHAVDA, RAJESHKUMAR RANCHHODBHAI  (IN) 

P.O. Rampara, Ta. Wadhwan, Surendranagar-363030, Gujarat, India 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy thu hoạch mía và phương pháp vận hành máy này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy thu hoạch mía tự động nhỏ gọn có hệ thống dẫn động thủy lực 
ở bánh xe phía trước có khả năng cải thiện thời gian và năng suất so với việc thu hoạch 
thủ công. Máy thu hoạch mía bao gồm động cơ truyền năng lượng đến hệ thống thủy lực 
để thực hiện các hoạt động khác nhau để thu hoạch cây mía, chẳng hạn như, cắt, chặt và 
vận chuyển cây mía đã chặt để cuối cùng xả chúng lên xe tải vận chuyển.  
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(11) 39044 
(21) 1-2013-03535 (51) 7 B65D  75/36 

(22) 08.04.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2011/031670    08.04.2011 (87) WO2012/138346 11.10.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2013 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) LEE David K. (US), NGUYEN Quang (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng có tấm nhãn dính nhìn thấy 

được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng bao gồm sản phẩm chăm sóc răng 
miệng và tấm nhãn dính. Theo một khía cạnh, sáng chế có thể là bộ dụng cụ chăm sóc 
răng miệng bao gồm: bao gói; bàn chải đánh răng bố trí bên trong bao gói; và tấm nhãn 
dính bố trí bên trong bao gói, tấm nhãn dính bao gồm các nhãn dính có thể tháo được, 
tấm nhãn dính tạo thành thân vỏ mà một phần của bàn chải đánh răng nhô qua đó, các nhãn 
dính có thể nhìn thấy từ bên ngoài bao gói qua phần gần như trong suốt của bao gói.  
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(11) 39045 
(21) 1-2013-03552 (51) 7 H04N  5/445 

(22) 13.03.2013 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2013/030646 13.03.2013 (87) WO 2013/142163 A1 26.09.2013 
(30) 61/613,880       21.03.2012 US 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-Ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) EYER, Mark (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý một hoặc nhiều thông tin khởi động liên 

kết với nội dung auđio/viđeo (A/V), vật lưu trữ đọc được bằng 

máy tính không chuyển tiếp, thiết bị thu nội dung auđio/viđeo 

(A/V) và thiết bị cung cấp thông tin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp, vật lưu trữ đọc được bằng máy tính không chuyển 
tiếp, và thiết bị thu để xử lý một hoặc nhiều thông tin khởi động liên kết với nội dung 
auđio/viđeo (A/V), và thiết bị cung cấp thông tin để cung cấp một hoặc nhiều thông tin 
khởi động. Phương pháp này bao gồm bước thu, bằng thiết bị thu, nội dung A/V, và 
thông tin khởi động thứ nhất liên kết với nội dung A/V đã thu được. Hơn thế, thiết bị thu 
gọi ra bảng thông số khởi động (TPT), liên kết với nội dung A/V, từ máy phục vụ TPT 
được nhận dạng trong thông tin khởi động thứ nhất đã thu được. Máy phục vụ TPT xác 
định ít nhất một sự kiện liên kết với nội dung A/V và xác định) đối với từng ít nhất một 
sự kiện, thông số được sử dụng để thực hiện xử lý và tương ứng với sự kiện tương ứng.  
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(11) 39046 
(21) 1-2013-03640 (51) 7 G01N  33/487,  33/52,  33/66,  33/68 

(22) 07.05.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/036776 07.05.2012 (87) WO/2012/154672 15.11.2012 
(30) 61/483,482 06.05.2011 US 

61/563,285 23.11.2011 US 
61/563,274 23.11.2011 US 
61/563,281 23.11.2011 US 

(71) THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY  (US) 
3400 North Charles Street, Baltimore, MD 21218, United States of America 

(72) Sean Mongale (US), Shishira Nagesh (IN), Ezra Taylor (US), Mary O'Grady (US), 
Thembi Mdluli (SZ), Peter Truskey (US), Sherri Hall (US), James Waring III (US), 
Britni Crocker (US), Harshard Sanghvi (US), Elaine Yang (US), Soumyadipta Acharya 
(IN), Maxim Budyansky (US), Matthew Means (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kit sàng lọc tình trạng y tế tại nơi chăm sóc và phương pháp 

tạo ra kit này 

  (57)    Sáng chế đề xuất kit sàng lọc tại nơi chăm sóc để sử dụng bởi người chăm sóc sức khỏe 
để tạo ra que xét nghiệm theo ý muốn để sàng lọc các dịch cơ thể của đối tượng về các 
tình trạng y tế khác nhau bao gồm: (a) nhiều chất phản ứng (12), (b) nền (18) được cấu 
tạo để: i) nhận một trong số các chất phản ứng và phản ứng với nó để làm cho nó nhận 
được màu đặc trưng thứ nhất, và, ii) sau khi bổ sung dịch cơ thể của đối tượng vào nền, 
sẽ đạt được, là kết quả của sự phối chế của mỗi trong số các chất phản ứng, màu đặc 
trưng lưỡng phân thứ hai khi đối tượng có một tình trạng y tế cụ thể trong số các tình 
trạng y tế khác nhau. Bộ kit này còn bao gồm: (c) nhiều vật chứa (10) có dấu hiệu nhận 
biết (26) là phản ánh của chất phản ứng bên trong vật chứa và là phản ánh của các tình 
trạng y tế khác nhau đang được sàng lọc bằng việc sử dụng vật chứa và các màu đặc 
trưng thứ nhất và thứ hai mà là chỉ thị của đối tượng có tình trạng y tế được sàng lọc, và 
(d) một trong số các chất phản ứng là chất phản ứng protein bao gồm lượng thích hợp 
của: nước, rượu isopropyl, axit xitric monohydrat, natri xitrat triaxit monohydrat, 
tetrabromophenol xanh và tartrazin.  
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(11) 39047 
(21) 1-2013-03672 (51) 7 F021 /00 

(22) 21.11.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2013 
(71) Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ ngôi nhà thông 

minh  (VN) 

Phòng 105, nhà B12, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Tử Quảng (VN), Vũ Thanh Thắng (VN) 
(54) Máy đếm chống đẩy và gập bụng tự động

  (57)   Sáng chế đề cập đến máy đếm số lần chống đẩy hoặc gập bụng của người sử dụng, cụ 
thể ở đây sáng chế đề cập đến máy đếm chống đẩy và gập bụng tự động (gọi tắt là máy 
đếm). Máy đếm khắc phục nhược điểm việc giám sát trong các cuộc thi đấu chống đẩy 
và gập bụng hiện nay, đó là phải giám sát hành trình thực hiện bằng mắt và đếm kết quả 
thi đấu thủ công, dẫn đến kết quả có thể sai lệch do không thế kiểm soát hoàn toàn hành 
trình thực hiện và phụ thuộc nhiều vào cảm tính của người giám sát thi đấu. Máy đếm 
đưa ra là sử dụng hai phương tiện cảm biến hành trình để giám sát hành trình thực hiện 
của người sử dụng, khi người sử dụng bắt đầu thực hiện chống đẩy hay gập bụng, 
pb−ơng tiện cảm biến hành trình phía dưới sẽ xác nhận việc bắt đầu một hành trình, sau 
đó phương tiện cảm biến hành trình phía trên sẽ xác nhận việc hoàn thành hành trình đó. 
Số lần thực hiện thành công sẽ được hiển thị tự động trên phương tiện hiển thị kết quả. 
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(21) 1-2013-03714 (51) 7 B62J  6/00 

(22) 25.11.2013 (43) 25.09.2014 
(30) JP2013-060609 22.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2013 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka 438-8501, JAPAN 
(72) Hirofumi HASEGAWA (JP), Nantakorn HONGPONG (TH) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)   Sáng chế đề cập đến xe dạng yên ngựa (1) bao gồm nắp che sau (36) được bố trí bên 
cạnh khung thân xe (2) và đèn nháy sau (44) mà ít nhất một phần của đèn này được bố 
trí trên nắp che sau (36). Nắp che sau (36) bao gồm miệng lắp đèn nháy (46r) mà đèn 
nháy sau (44) được bố trí trong đó, nắp che sau phía trên (83) tạo ra ít nhất là mép trên 
của miệng lắp đèn nháy (46r) và nắp che sau phía dưới (84) tạo ra ít nhất là mép dưới 
của miệng lắp đèn nháy (46r). Nắp che sau phía trên (83) và nắp che sau phía dưới (84) 
là các chi tiết độc lập và tách rời nhau. Nắp che sau (36) bao gồm các phần lắp cố định 
(104, 105) để lắp cố định nắp che sau phía trên (83) và nắp che sau phía dưới (84) với 
nhau. Đèn nháy sau (44) được lắp vào các phần lắp cố định (104, 105).  
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(11) 39049 
(21) 1-2013-03715 (51) 7 B62J  6/00 

(22) 25.11.2013 (43) 25.09.2014 
(30) JP2013-060610 22.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2013 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka 438-8501, JAPAN 
(72) Hirofumi HASEGAWA (JP), Jaruwat PHANSUA (TH), Ronachai CHAIVORAPORN 

(TH) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe dạng yên ngựa (1) bao gồm các nắp che phía trước bên trái và 
phải (28) kéo dài lên trên từ bàn đặt chân phẳng (33). Các nắp che trước này có phần che 
trước (58) kéo dài về phía sau và ra phía ngoài từ đèn nháy trước (40) và phần che chân 
(59) được tạo ra liền khối với phần che trước (58) và kéo dài về phía sau và vào phía 
trong tính từ mép ngoài (28Lo) của phần che trước (58 về phía hốc chứa đồ (70). Phần 
nối liền khối, tạo thành mép ngoài (28Lo), kéo dài từ bàn đặt chân phẳng (33) đến vị trí 
cao hơn đèn nháy trước (40) và nối phần che trước (58) với phần che chân (59).  
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(11) 39050 
(21) 1-2013-03741 (51) 7 B27N  1/02 

(22) 25.05.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/EP2012/059833 25.05.2012 (87) WO 2012/163828 A1 06.12.2012 
(30) 10 2011 103 326.6      27.05.2011 DE 
(71) SIEMPELKAMP MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH & CO. KG  (DE) 

SiempelkampstraBe 75 47803 Krefeld, Germany 
(72) OHLENDORF, Rudolf Christopher (DE), STAUB, Gunter (DE), TRUMMEL, Rolf 

(DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị dán keo sợi

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dán keo sợi hoặc loại tương tự, đặc biệt là để sản xuất các 
tấm vật liệu gỗ, ví dụ, các tấm sợi, có đường thổi (3) để vận chuyển sợi cần được dán 
keo, trong đó đường thổi được nối dẫn thông với các vòi phun (4) để phun keo vào sợi 
đang được vận chuyển trong đường thổi, trong đó các vòi phun (4) được tạo kết cấu như 
là các các vòi phun nhiều chất, ví dụ, các vòi phun hai chất để phun hơi, trong từng 

trường hợp. ít nhất một đường cấp keo (5) và một đường cấp hơi (6) được nối với các vòi 
phun này, khác biệt ở chỗ, trong từng trường hợp, một van keo (7) và một lưu lượng kế 
(8) được tích hợp vào đường cấp keo (5), và các van keo (7) và lưu lượng kế (8) được nối 
với ít nhất một thiết bị điều khiển và/hoặc điều chỉnh để lưu tốc của từng đường cấp keo 
(5) có thể được điều khiển hoặc điều chỉnh một cách riêng rẽ bằng các van keo (7).  
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(11) 39051 
(21) 1-2013-03801 (51) 7 A47F  1/08, B65D  5/72 

(22) 12.11.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/064644 12.11.2012 (87) WO/2013/081810 06.06.2013 
(30) 13/306,065      29.11.2011 US 
(71) MEADWESTVACO CORPORATION  (US) 

501 South 5th Street Richmond, Virginia 23219-0501, United States of America 
(72) Aaron L. BATES (US), John A. GELARDI (US), Laurel THOMAS (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phân phối sản phẩm

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phân phối sản phẩm bao gồm khung thiết bị phân phối có 
đầu trước nằm đối diện theo chiều dọc so với đầu sau, khung thiết bị phân phối bao gồm 
bàn đỡ kéo dài ít nhất một phần giữa đầu trước và đầu sau, bàn đỡ có mặt trên và tạo 
thành máng bên dưới mặt trên, máng có lỗ vào và lỗ ra, và vùng trưng bày sản phẩm 
được bố trí bên dưới bàn đỡ, và bộ phận gài được nối với khung thiết bị phân phối gần 
sát lỗ vào.  
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(22) 29.06.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/045086 29.06.2012 (87) WO 2013/006485 10.01.2013 
(30) 61/503,980 01.07.2011 US 

61/582,160 30.12.2011 US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) CORKEY, Britton Kenneth (US), ELZEIN Elfatih (US), JIANG, Robert H (CN), 

KALLA, Rao V (IN), KOLTUN, Dmitry (US), LI, Xiaofen (CN), MARTINEZ, Ruben 
(US), PARKHILL, Eric Q. (US), PERRY, Thao (US), ZABLOCKI, Jeff (US), 
VENKATARAMANI, Chandrasekar (IN), GRAUPE, Michael (IN), GUERRERO, 
Juan (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất benzoxazepinon ngưng tụ dùng làm chất điều biến 

kênh ion 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất là chất ức chế kênh natri để sử dụng trong việc điều trị các 
tình trạng bệnh lý khác nhau, bao gồm bệnh tim mạch và bệnh đái tháo đường. Theo các 
phương án cụ thể, cấu trúc của hợp chất này có công thức I sau:  

 

  
 

trong đó Z1, Z2, Z3, Z4, X, Y, R2, R3 và R4 có ý nghĩa như được nêu trong bản mô tả. 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất này và được phẩm chứa nó.  
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(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Cơ cấu tấm bước lên dùng cho thiết bị mở và đóng cửa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tấm bước lên dùng cho thiết bị mở và đóng cửa là cơ cấu có 
thể làm giảm hơn nữa khoảng không gian cần có để lắp ráp và tạo thuận lợi cho việc lắp 
ráp thiết bị để mở và đóng cửa nhờ lực bước chân người đi qua cửa, thiết bị mở và đóng 
cửa bao gồm tấm bước lên (2) được tạo ra với một số ổ lăn, thanh nối (5) mà một đầu 
của nó được lắp với ổ lăn (6) của tấm bước lên (2), với ổ lăn (6) được bố trí trong phần 
kim loại được cố định trên sàn nhà và được lắp với đầu kia của thanh nối (5). Tấm bước 
lên (2) vẫn duy trì ở trạng thái theo phương nằm ngang khi người đi qua cửa bước lên 
và chuyển động xuống phía dưới theo kiểu xoắn vòng cung theo hướng trong đó người 
đi qua cửa đang bước qua. Cửa (1) được mở ra và đóng lại bằng cách sử dụng sự chuyển 
vị này (tức là sự chuyển động xuống phía dưới của tấm bước lên) như là lực chuyển 
động. Cơ cấu hồi của tấm bước lên (2) bao gồm phần kéo dài thanh nối trong đó phía 
đầu kia của thanh nối (5) được kéo dài theo hướng ngược lại từ tấm bước lên (2) và khối 
trọng lượng (7) được đỡ dọc trục trên phần đầu kéo dài của phần kéo dài thanh nối. Khi 
người đi qua cửa bước lên tấm bước lên (2), khối trọng lượng (7) đi lên và tấm bước lên 
(2) chuyển động xuống phía dưới; và khi người đi qua cửa bước xuống từ tấm bước lên 
(2), khối trọng lượng (7) chuyển động xuống phía dưới do chính trọng lượng của khối 
và làm cho tấm bước lên (2) được nâng lên.  
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(CN), WANG, Zhiqiang (CN), ZHANG, Zhiqi  (CN), ZHANG, Xiaowei (CN), GUO, 
Xuyi  (CN), ZHOU, Lin (CN) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kim loại đất hiếm, hợp kim đất hiếm và phương pháp sản xuất 

kim loại đất hiếm và hợp kim đất hiếm bằng cách điện phân 

muối nóng chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kim loại đất hiếm, hợp kim đất hiếm và phương pháp sản xuất kim 
loại và hợp kim đất hiếm này bằng cách điện phân muối nóng chảy. Trong phương pháp 
theo sáng chế, muối clorua nóng chảy của kim loại kiềm hoặc kiềm thổ được sử dụng 
làm chất điện phân, cực dương là điện cực trơ hoặc graphit, cực âm được làm bằng oxit 
kim loại đất hiếm và các oxit của các hợp kim khác và/hoặc bột kim loại và sử dụng 
dòng điện một chiều để điện phân. Trong suốt quá trình điện phân, nhiệt độ điện phân 
cao hơn nhiệt độ nóng chảy của hợp kim đất hiếm và thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của 
cực âm; lớp bề mặt của cực âm được điện phân đầu tiên thành màng kim loại lỏng mà 
chảy vào nồi nấu kim loại và được tích tụ đến một lượng nhất định, mật độ dòng cực âm 
là đủ để các thành phần của hợp kim đất hiếm kết tủa ở cực âm; điện áp điện phân là 
thấp hơn điện áp phân huỷ của chất điện phân và cao hơn điện áp phân huỷ của oxít 
tương ứng với mỗi thành phần của hợp kim đất hiếm. Kim loại và hợp kim đất hiếm thu 
được bằng phương pháp này ở trạng thái lỏng và được thu gom vào nối nấu kim loại.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị đo pha định lượng

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đo pha định lượng có kích thước nhỏ gọn. Thiết bị đo pha 
định (1) này bao gồm bộ phận tách chùm phân cực phản xạ (17). Bộ phận tách chùm 
phân cực phản xạ (17) được đặt ở vị trí hội tụ của chùm sáng hội tụ (L4), và thực hiện 
chức năng tách chùm sáng hội tụ (L4) thành hai chùm phân cực có hướng phân cực khác 
nhau và phản xạ hai chùm phân cực này thành chùm phân cực thứ nhất (L5) và chùm 
phân cực thứ hai (L6) cùng đi đến hệ quang học hội tụ (16).  
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(54) Thiết bị điều khiển truyền thông và phương pháp điều khiển 

truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển truyền thông bao gồm: bộ thiết lập được tạo cấu 
hình để thiết lập thời điểm mà tại đó tín hiệu định trước được truyền chỉ từ một trong số 
các trạm gốc có cùng định danh (ID) tế bào; và bộ xác định được tạo cấu hình để, dựa 
trên kết quả thu được của thiết bị truyền thông tại thời điểm này, xác định sự kết hợp của 
các trạm gốc từ nhiều trạm gốc, sự kết hợp của các trạm gốc này được sử dụng để truyền 
tín hiệu tới thiết bị truyền thông.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất hạt urê

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất hạt urê. Dung dịch urê được kết tinh và, khác với 
các quy trình đã biết, các tinh thể urê được tạo hình bằng cách tác dụng lực cơ học lên 
các tinh thể urê này. Do vậy, các bước hoàn thiện việc tạo hạt trong hoặc kết hạt đã biết 
có thể tránh được, và tương tự như vậy là việc phát xạ amoniac và/hoặc bụi. Sự kết tinh 
bao gồm việc kết tinh nhanh.  
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(54) Phương pháp và hệ thống để thực hiện liên lạc trường gần

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống để thực hiện liên lạc trường gần (NFC). 
Phương pháp này bao gồm các bước: điều biến tín hiệu số để tạo ra tín hiệu auđiô bằng 
thiết bị truyền có sử dụng hệ thống điều biến khóa dịch pha nhị phân; truyền tín hiệu 
auđiô được tạo ra bằng thiết bị truyền, nhận tín hiệu audiô bằng một thiết bị thu; lấy 
mẫu tín hiệu auđiô bằng thiết bị thu; và giải điều biến tín hiệu auđiô đã được lấy mẫu để 
thu được tín hiệu số bằng thiết bị thu. Sáng chế có khả năng thực hiện NFC giữa các 
thiết bị liên lạc di động không được trang bị các chip NFC, nhờ vậy giải quyết được các 
nhược điểm như các yêu cầu về phần cứng phải sử dụng các hệ thống chuẩn NFC, và có 
phạm vi ứng dụng hẹp.  
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  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất azetidinyl phenyl, pyridyl, hoặc pyrazinyl carboxamit, 
cũng như dược phẩm chứa chúng và các hợp chất này là hữu ích trong việc điều biến 
hoạt tính của Janus kinaza (JAK) và có thể được dùng để điều trị các bệnh liên quan đến 
hoạt tính của JAK bao gồm, ví dụ, rối loạn do viêm, rối loạn tự miễn, bệnh ung thư và 
các bệnh khác.  
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(54) Cơ cấu bố trí bánh xe rulet

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu bố trí bánh xe rulet (20) bao gồm bánh xe rulet (4) và bộ 
phận giữ (10) có các trụ đỡ (2), trong đó bộ phận giữ (10) có nhiều thành phần đỡ (3) để 
nối bánh xe rulet (4), độ dài của các thành phần đỡ (3) có thể điều chỉnh được, bánh xe 
rulet (4) có các rãnh chứa (11) chứa các thành phần đỡ (3), các thành phần đỡ (3) được 
đưa vào trong các rãnh chứa (11) và nối bộ phận giữ (10) một cách cố định vào bánh xe 
rulet (4). Các rãnh chứa (11) của bánh xe rulet (4) được tạo ra có các thành phần đỡ (3) 
nhô ra từ mặt bên dưới của bánh xe rulet (4) vào trong các rãnh chứa (11), thành phần 
bịt kín (34) được lắp khớp từ mặt trên của bánh xe rulet (4) vào trong rãnh chứa (11), các 
thành phần đỡ (3) có phần được làm dày (37), và bánh xe rulet (4) được kẹp giữa phần 
được làm dày (37) và thành phần bịt kín (34).  
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cung cấp các dịch vụ ngân hàng kết hợp với các tổ chức tài 

chính thông qua các phương tiện đầu ra chung 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống, phương pháp và các phương tiện đầu ra chung cung cấp các 
dịch vụ ngân hàng kết hợp với các tổ chức tài chính qua mạng phương tiện đầu ra chung 
được ghi nhãn với mỗi tổ chức tài chính tham gia vào mạng, trong đó mỗi phương tiện 
đầu ra chung bao gồm các đầu cuối tự phục vụ chung cung cấp dịch vụ độc quyền và 
địch vụ mang tên kể cả dịch vụ độc quyền và dịch vụ cụ thể của mỗi tổ chức tài chính 
tham gia vào mạng, trong đó mỗi đầu cuối tự phục vụ chung được làm thích ứng hoặc có 
thể thích ứng để cung cấp các dịch vụ ngang hàng đối với mỗi tổ chức tài chính tham gia 
vào mạng. Sáng chế đề xuất mỗi tổ chức tài chính tham gia vào mạng để mở động 
phương tiện đầu ra phân phối dịch vụ mang tên mình để phân phối các dịch vụ mang tên 
mình kể cả dịch vụ thông thường và dịch vụ đặc biệt với chi phí chung.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông không dây mà hoạt động phụ thuộc vào trạm 
điều khiển, việc tiêu thụ điện sẽ giảm khi tín hiệu không dây từ trạm điều khiển không 
thu được. Khối truyền thông bao gồm bộ truyền thông không dây và bộ điều khiển để 
điều khiển toàn bộ thiết bị, chuyển mạch để bật/tắt việc cấp điện tới khối truyền thông, 
và bộ định thời để thu việc cấp điện tại mọi thời điểm được bố trí. Nếu tín hiệu không 
dây từ trạm điều khiển không thu được, thì thời điểm để bắt đầu trong lần tiếp theo được 
thiết lập bởi bộ định thời và việc cấp điện tới khối truyền thông được tắt. Sau khi hết hạn 
thời gian, điện được cấp tới khối truyền thông, và tín hiệu không dây của trạm điều 
khiển sẽ được tìm kiếm.  
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(54) Cụm giá đỡ công-xon dùng cho khối thi công bằng kim loại, 

khối thi công bằng kim loại và phương pháp tạo ra sàn bê 

tông trên cao sử dụng khối thi công bằng kim loại này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm giá đỡ công-xon dùng cho khối thi công bằng kim loại để tạo 
ra sàn bê tông trên cao hoặc tương tự, cụm giá đỡ công-xon này bao gồm thân bắt chặt 
được vào kết cấu đỡ và kết cấu đỡ chịu tải mà được treo vào thân và có thể di chuyển 
giữa ít nhất các vị trí bên trên và bên dưới tương ứng với thân trong khi được treo vào 
thân. Sáng chế cũng đề xuất khối thi công bằng kim loại liên quan và phương pháp sử 
dụng chúng.  
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TAKAYAMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển động cơ

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển động cơ (10) để dò tình trạng của ăcquy bằng cách 
sử dụng quá trình dẫn động quay ngược trục khuỷu tại thời điểm khởi động động cơ, 
thiết bị điều khiển động cơ (10) này bao gồm ECU (Electronic Control Unit - bộ điều 
khiển điện tử) (36) được lập chương trình để thực hiện, khi khởi động động cơ (E), quá 
trình điều khiển quay ngược mà trong đó môtơ (70), vốn được dẫn động dựa trên dòng 
điện được cấp từ ăcquy (96), dẫn động trục khuỷu (48) theo chiều quay ngược, và sau 
khi dẫn động theo chiều quay ngược, thì dẫn động trục khuỷu (48) theo chiều quay bình 
thường. ECU (36) bao gồm: bộ điều khiển nguồn cấp (128) được lập chương trình để 
thiết lập hệ số lấp đầy của dòng điện được cấp, vốn được sử dụng trong khoảng thời gian 
thứ nhất (T1), bằng trị số lớn hơn hệ số lấp dầy của dòng điện được cấp được sử dụng 
trong khoảng thời gian thứ hai (T2), khoảng thời gian thứ nhất (T1) kéo dài từ thời điểm 
mà trục khuỷu (48) bắt đầu được quay ngược đến thời điểm định trước, khoảng thời gian 
thứ hai (T2) bắt đầu từ thời điểm định trước này; và khối xác định tình trạng ăcquy (126) 
được lập chương trình để xác định tình trạng của ăcquy (96) dựa trên tình trạng của điện 
áp của ăcquy (96) trong khoảng thời gian thứ nhất (T1).  
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(72) ZHONG Jingru (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị hấp tiết kiệm năng lượng điện và tấm 

gia nhiệt bằng điện được sử dụng trong thiết bị này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị hấp tiết kiệm năng lượng và tấm gia nhiệt 
bằng điện được sử dụng trong thiết bị này. Phương pháp hấp tiết kiệm năng lượng bao 
gồm các bước: nhúng phần dưới của tấm gia nhiệt bằng điện vào nước ở bên trong thiết 
bị hấp bằng điện, trong khi kéo dài phần trên của tấm gia nhiệt bằng điện từ mặt nước; 
gia nhiệt cho nước bên trong thiết bị hấp bằng điện bằng phần dưới của tấm gia nhiệt 
bằng điện, để tạo ra hơi bão hòa tiêu chuẩn; gia nhiệt cho hơi bão hòa tiêu chuẩn bằng 
phần trên của tấm gia nhiệt bằng điện, để tạo ra hơi quá nhiệt; khi nước đang sôi, gia 
nhiệt lần lượt cho hơi bão hòa tiêu chuẩn và nước đang sôi bằng phần giữa và/hoặc phần 
trên của tấm gia nhiệt bằng điện trong quá trình sôi của nước; và gia nhiệt cho các 
nguyên liệu bên trong thiết bị hấp bằng điện bằng hơi bão hòa tiêu chuẩn và hơi quá 
nhiệt. Nhờ sự dao động của mặt nước được sinh ra do quá trình sôi của nước, các phần 
giữa và/hoặc phần trên của tấm gia nhiệt bằng điện gia nhiệt lần lượt cho hơi bão hòa 
tiêu chuẩn và nước đang sôi, và trạng thái truyền nhiệt của các phần giữa và/hoặc phần 
trên của tấm gia nhiệt bằng điện tiến gần đến điểm tới hạn giữa giữa sự sôi tạo bọt và sự 
sôi chuyển tiếp, dẫn đến sự truyền nhiệt nhanh và hiệu quả trao đổi nhiệt cao.  
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(72) ZHONG Jingru (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị hấp bằng điện tiết kiệm năng lượng có hệ thống thu 

hồi nhiệt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hấp bằng điện tiết kiệm năng lượng có hệ thống thu hồi 
nhiệt bao gồm khoang gia nhiệt, thân khoang hơi, khoang thu hồi nhiệt trên, trong đó 
khoang gia nhiệt được bố trí bên dưới và được thông với thân khoang hơi, khoang thu 
hồi nhiệt trên được bố trí phía trên thân khoang hơi theo cách sao cho phần đáy của 
khoang thu hồi nhiệt trên được gắn vào phần đỉnh của thân khoang hơi, cửa nạp hơi của 
khoang thu hồi nhiệt trên được nối với cửa xả hơi của thân khoang hơi, phương tiện tích 
nhiệt được tạo ra bên trong khoang thu hồi nhiệt trên. Khi hơi được tích tụ dựa vào chính 
lực nổi của hơi tại phần trên cùng của thân khoang hơi, nhiệt của hơi có thể được truyền 
đến phương tiện tích nhiệt bên trong khoang thu hồi nhiệt trên; một cách lần lượt, hơi có 
thể dẫn vào khoang thu hồi nhiệt trên thông qua cửa xả hơi của thân khoang hơi, để 
truyền nhiệt đến phương tiện tích nhiệt. Khi phương tiện tích nhiệt bên trong khoang thu 
hồi nhiệt đạt nhiệt độ nhất định, điều đó đồng nghĩa với việc nguồn nhiệt bổ sung được 
tạo ra ở phần trên cùng của thân khoang hơi, nhờ đó cả việc thu hồi và tận dụng năng 
lượng hơi có thể đạt được, đồng thời cải thiện sự an toàn vận hành cho người vận hành.  
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(54) Phương pháp và hệ thống xử lý dịch vụ trên thiết bị rút tiền 

tự động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống xử lý dịch vụ trên thiết bị rút tiền tự động. 
Phương pháp này bao gồm các bước: (1) xác định dịch vụ người dùng, và dựa vào yêu 
cầu của người dùng, kết hợp các dịch vụ có liên quan với nhau về mặt logic và được xử 
lý theo một thứ tự nhất định thành các chuỗi dịch vụ; (2) tạo ra các thông báo chuỗi dịch 
vụ tương ứng theo các chuỗi dịch vụ, và chỉ một lần cung cấp các thông báo này cho hệ 
thống ngân hàng phía trước và hệ thống dịch vụ ngân hàng phía sau để xử lý tập trung 
hàng loạt; (3) gói mỗi kết quả thao tác dịch vụ trong các chuỗi dịch vụ theo thứ tự vào 
trong thông báo trả lời kết quả xử lý chuỗi dịch vụ, và chỉ một lần gửi lại thông báo trả 
lời kết quả xử lý chuỗi dịch vụ cho thiết bị rút tiền tự động; (4) thiết bị rút tiền tự dộng 
phân tích các thông báo trả lời, và tuần tự hiển thị kết quả giao dịch trên màn hình theo 
các chuỗi dịch vụ. Dựa vào phương pháp và hệ thống này, có thể thực hiện được phương 
thức xử lý tập trưng một lần cho nhiều dịch vụ riêng biệt của người dùng, và cuối cùng 
nhiều kết quả được tuần tự trả lời và hiển thị chỉ một lần, nhờ đó tiết kiệm thời gian cho 
người dùng, và còn nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị rút tiền tự động và hiệu quả 
xử lý dịch vụ của thiết bị đầu cuối dịch vụ ngân hàng phía sau.  
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(54) Thiết bị nhận biết vị trí, phương pháp nhận biết vị trí và vật ghi 

đọc được bằng máy tính 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị nhận biết vị trí (7) thực hiện tính vị trí được chỉ báo bằng 
bình quân trọng số của vị trí được ước lượng và vị trí đèn báo hiệu là vị trí của chính 
thiết bị này. Nhờ đó, có thể giảm sai số do khoảng phát sóng mang được thực hiện bằng 
đèn báo hiệu, và để nhận biết vị trí của thiết bị.  
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(54) Hệ thống tính phí, thiết bị tính phí và phương pháp tính phí

  (57)    Sáng chế đề cập tới bộ phận thu thông tin nhận diện (23) của thiết bị tính phí vùng (20) 
thu từ thiết bị tính phí đỗ xe (30), thông tin nhận diện của xe có mặt trong vùng không 
tính phí. Bộ phận xử lý loại trừ mục tiêu tính phí (24) dừng quy trình tính phí trong suốt 
khoảng thời gian được xác định từ trước từ thời điểm khi bộ phận thu thông tin nhận 
diện (23) thu thông tin nhận diện để nhờ đó quyết định xem liệu có đi vào vùng không 
tính phí hay không mà không ra quyết định sai.  
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KOYANAGI  (JP), Shinya ISHII  (JP), Keiichi MORISHITA  (JP), Toshiyuki TAJIMA  
(JP), Wataru SUZUKI  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tính phí và phương pháp điều khiển thiết bị tính phí

  (57)   Sáng chế đề cập tới thiết bị tính phí bao gồm bộ phận tính toán tính phí được định cấu 
hình để tính toán phí cần được áp dụng vào vùng mạng đường dựa trên: quan hệ QK tích 
lũy thể hiện tương quan giữa tốc độ lưu thông giao thông tích lũy (Q), là tổng của số các 
xe cho mỗi đơn vị khoảng cách cho mỗi đơn vị thời gian được tính toán bằng cách xem 
mỗi đường như là một đơn vị cho các đường cần đánh giá được chứa trong vùng mạng 
đường và mật độ lưu lượng tích lũy (K), là tổng số của các xe nằm trong vùng mạng 
đường; và giá trị ước lượng của mật độ lưu lượng tích lũy (K) tại thời gian được xác định 
từ trước.  
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No.184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Chia-Liang WEI (TW), Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Ngàm phanh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ngàm phanh. Thân ngàm phanh bao gồm ít nhất một thành hãm. ít 

nhất một thanh đỡ được kết nối với thân ngàm phanh. ít nhất một má phanh được lắp 

khớp vào thanh đỡ và bao gồm rãnh hình chữ V. ít nhất một lò xo lá định vị được lắp 
khớp vào thanh đỡ và ép mặt cạnh của rãnh hình chữ V của má phanh, tạo ra lực tác 
động vào má phanh để tỳ sát vào thành hãm của thân ngàm phanh.  
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(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) KAISER, Florian (DE), KOERBER, Karsten (DE), DESHMUKH, Prashant (GB), 

CULBERTSON, Deborah, L. (US), NEESE, Paul (US), GUNJIMA, Koshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất N-thio-anthranilamit, chế phẩm chứa hợp chât này 

và phương pháp tiêu diệt hoặc phòng trừ loài gây hại không 

xương sống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất N-thio-anthramlamit có công thức (I), chất đồng phân lập 
thể, muối, chất hỗ biến và N-oxit của hợp chất này,  

 

  
 

trong đó R1 là halogen hoặc halometyl; R2 là hydro, haogen hoặc xyano; R3 là hydro, C1-
C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl, C2-C6-alkenyl hoặc tương tự; R4 là halogen; R5 và R6 độc lập 
với nhau là Cl-C6-alkyl. C2-C6-xycloakyl, C2-C6-atkenyl, C2-C6-akkynyl, phenyl tuỳ ý 
được thế, hoặc cùng là chuỗi béo (khác nhau), hoặc tương tự; k là 0 hoặc 1.  
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất này, phương pháp tiêu diệt hoặc 
phòng trừ loài gây hại không xương sống dùng hợp chất này.  
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(21) 1-2014-00443 (51) 7 C07D  401/04, A01N  43/92, C07D  

401/14 
(22) 10.08.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/EP2012/065647 10.08.2012 (87) WO/2013/024006 21.02.2013 
(30) 61/522,740      12.08.2011 US 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) DESHMUKH, Prashant (GB), KOERBER, Karsten (DE), KAISER, Florian (DE), 

KORDES, Markus (DE), DICKHAUT, Joachim (DE), NARINE, Arun (CA), 
BANDUR, Nina Gertrud (DE), VEITCH, Gemma (GB), CULBERTSON, Deborah L. 
(US), NEESE, Paul (US), GUNJIMA, Koshi (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất anthranilamit, chế phẩm dùng trong nông nghiệp và 

thú y chứa hợp chất này, phương pháp điều chế hợp chất này 

và phương pháp chống lại hoặc khống chế loài gây hại không 

xương sống sử dụng hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất anthranilamit có công thức (I) và chất đồng phân lập thể, 
muối, chất hỗn biến và N-oxit của chúng và chế phẩm chứa chúng. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp điều chế các hợp chất này, phương pháp chống lại hoặc khống chế 
loài gây hại không xương sống sử dụng hợp chất này.  
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(21) 1-2014-00445 (51) 7 C08J  9/00, B29C  35/02, B29K  

105/04, F16C  13/00 
(22) 12.02.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 2013-034968 25.02.2013 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Syunichi YABUSHITA (JP), Takuya YAMAGUCHI (JP), Masafumi YAMAMOTO 

(JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất trục lăn dẫn điện, trục lăn dẫn điện và 

thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần cao su được đùn liên tục thành thân hình ống qua vòi 
phun của đầu máy đùn với áp suất bơm không lớn hơn 25 MPa. Sau đó, thân hình ống 
được cắt thành chiều dài định trước, và thân hình ống thu được được gia nhiệt trong 
thùng lưu hóa để tạo bọt và tạo liên kết ngang cho hợp phần cao su để tạo thân có bọt 
hình ống (1). Trục lăn dẫn điện (4) được sản xuất từ thân có bọt hình ống (1) được tạo 
như vậy.  
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(11) 39075 
(21) 1-2014-00455 (51) 7 C12Q  1/68 

(62) 1-2007-01531   
(22) 29.12.2005 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2005/047596 29.12.2005 (87) WO 2006/072065 06.07.2006 
(30) 60/640,510 30.12.2004 US 

11/034,797 13.01.2005 US 
11/319,975 29.12.2005 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2007 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC.  (US) 

2621 North Belt Highway, St. Joseph, MO 64506, United States of America 
(72) EICHMEYER, Mark (US), NITZEL, Greg (US), SCHAEFFER, Merrill (US) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Chế phẩm gây miễn dịch PCV2, vacxin, kit và phương pháp bào 

chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm gây miễn dịch PCV2 (virut gây ra hội chứng gầy còm; 
sau thời kỳ dứt sữa loại 2 ở lợn), vacxin, kit và phương pháp bào chế chế phẩm này. Chế 
phẩm gây miễn dịch PCV2, vacxin và kit có tác dụng tạo ra phản ứng miễn dịch bảo vệ 
động vật dùng chế phẩm, vacxin và kit này khỏi bị nhiễm PCV2, nhờ chúng có chứa 
protein tái tổ hợp được biểu hiện bởi khung đọc mở 2 (ORF2) của PCV2.  
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(11) 39076 
(21) 1-2014-00471 (51) 7 B60K  20/00, A01C  11/02 

(22) 14.02.2014 (43) 25.09.2014 
(30) JP2013-28028 15.02.2013 JP 

JP2013-116153 31.05.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2014 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime 799-2692 Japan 
(72) Toru Fukui (JP), Masanori Seike (JP), Makoto Yamaguchi (JP), Takuya Okada  (JP), 

Hikaru Osano  (JP), Daisuke Imaizumi  (JP), Naoki Hotta  (JP), Manabu Takahashi  
(JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy trồng cây con 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy trồng cây con có khả năng trồng cây con vào vị trí cố định với 
quy trình đơn giản và cho phép cải thiện tính linh hoạt trong việc lắp các thành phần của 
bộ phận lái.  

Để đạt được mục đích nêu trên, máy trồng cây con theo sáng chế bao gồm thân 
xe, thân xe này bao gồm bộ di chuyển; thiết bị trồng cây con nằm ở phía sau của thân 
xe; hệ truyền động để truyền công suất đến bộ di chuyển và thiết bị trồng cây con; các 
cơ cấu ly hợp trồng cây để chuyển đổi chế độ bật/tắt sự truyền động của thiết bị trồng 
cây con; bộ phận chuyển đổi để chuyển đổi chế độ bật/tắt sự truyền động đến bộ di 
chuyển; và bộ phận xác định sự trồng cây ở vị trí cố định để xác định sự hoạt động của 
bộ phận chuyển đổi đến vị trí cố định; trong đó khi bộ phận xác định sự trồng cây ở vị 
trí cố định xác định sự hoạt động của bộ phận chuyển đổi đến vị trí cố định, các cơ cấu 
ly hợp trồng cây con được ăn khớp, và thiết bị trồng cây con được kích hoạt bởi sự 
truyền động công suất từ hệ truyền động, trong khi vẫn duy trì ở trạng thái dừng chuyển 
động đáp lại hoạt động của bộ phận chuyển đổi.   
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(86) PCT/US2012/052090 23.08.2012 (87) WO 2013/036388 14.03.2013 
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Chad E. ADAMS (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu và ghế để chuyển động lưng ghế và bộ phận đặt chân 

kết hợp và độc lập về lực 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu dẫn động ghế bao gồm bộ phận dẫn động thứ nhất được kích 
hoạt bằng điện để di chuyển các thanh dẫn động lưng ghế thứ nhất và thứ hai được nối 
với và hoạt động để làm quay bộ phận lưng ghế giữa các vị trí thẳng đứng và tựa hoàn 
toàn. Cụm đòn kiểu khung truyền dẫn được nối với bộ phận đặt chân được đỡ ít nhất một 
phần ở vị trí mở rộng bằng cách tiếp xúc quay với thanh đỡ. Bộ phận dẫn động thứ hai 
giống với bộ phận dẫn động thứ nhất được kích hoạt bằng điện để quay quanh trục thanh 
dẫn động được nối với cần dẫn động. Cần dẫn động được nối với và dịch chuyển cụm 
đòn kiểu khung truyền dẫn giữa các vị trí thu lại và mở rộng. Đòn lắc được nối quay 
được với thanh đỡ được làm quay trong quá trình hoạt động của bộ phận dẫn động thứ 
hai để mở rộng cụm đòn kiểu khung truyền dẫn. Đòn lắc ở vị trí quay hoàn toàn dịch 
chuyển thanh đỡ tạo ra đồ dùng nội thất ở vị trí nghiêng.  
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(72) DIETZ, Jochen (DE), RIGGS, Richard (GB), BOUDET, Nadege (FR), LOHMANN, 

Jan Klaas (DE), CRAIG, Ian Robert (GB), HADEN, Egon (DE), LAUTERWASSER, 
Erica May Wilson (US), MUELLER, Bernd (DE), GRAMMENOS, Wassilios (GR), 
GROTE, Thomas (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 1-2-[2-halo-4-(4-halogen-phenoxy)-phenyl] - 2-etoxy-

etyl-1H- [1,2,4]triazol được thế có tác dụng diệt nấm, quy trình 

điều chế hợp chất này và chế phẩm hoá nông chứa hợp chất 

này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I 1-{2-[2-halo-4-(4-halogen-phenoxy)- 
phenyl]-2-etoxy-etyl}-1H[1,2,4]triazo được thế như được xác định trong bản mô tả, và 
N-oxit, và muối của nó, quy trình và các hợp chất trung gian để điều chế các hợp chất 
này và đến chế phẩm chứa ít nhất một hợp chất này. Sáng chế còn đề cập đến hợp chất 
và chế phẩm này được sử dụng để chống lại nấm hại và hạt giống được bao bằng ít nhất 
một hợp chất này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị ước lượng trạng thái ắc quy và hệ thống điều khiển 

xe 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị ước lượng trạng thái ắc quy và hệ thống điều khiển xe ước 
lượng dung lượng còn lại của ắc quy mà không sử dụng bất kỳ bộ cảm biến dòng điện 
nào thậm chí trong trường hợp nạp điện ắc quy nhờ máy phát.  

Thiết bị đánh giá trạng thái ắc quy (10) sẽ thiết lập các góc pha (p), điều khiển 
các thời điểm để chuyển đổi các trạng thái dẫn và không dẫn của từng phần tử chuyển 
mạch (26ua), (26ub), (26va), (26vb), (26wa), và (26wb) trong mạch kích thích (24) nhờ 
sử dụng tín hiệu điều khiển tương ứng (S) với góc pha (p) được thiết lập so với pha của 
điện áp cảm ứng tương ứng của máy phát dòng điện xoay chiều ba pha (12), mạch kích 
thích (24) được tạo cấu hình để chuyển đổi các dòng điện xoay chiều ba pha của máy 
phát dòng điện xoay chiều ba pha (12) thành dòng điện một chiều và cấp cho ắc quy 

(16); và ước lượng trạng thái nạp điện của ắc quy (16) dựa trên góc pha đã thiết lập (p).  
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Nhà B22 tổ 122 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Đức Anh  (VN) 

Nhà B22 tổ 122 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Quang Hải  (VN) 

Nhà A6 tổ 122 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

4. Nguyễn Đức Bình  (VN) 

Nhà A6 tổ 122 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Đức Thanh  (VN), Nguyễn Đức Bình  (VN), Nguyễn Đức Anh (VN), Nguyễn 

Quang Hải (VN) 
(54) Thân máy bay có khoang khách và khoang lái tách ra cứu hộ

  (57)    Sáng chế đề cập đến thân máy bay có khoang khách và khoang lái tách ra cứu hộ bao 
gồm khoang khách, khoang lái, phần đuôi máy bay và thân dưới máy bay có gắn các 
phần khác như cánh, động cơ, khoang hàng hóa. Trong đó, khoang khách và khoang lái 
được khóa chốt với phần thân dưới của máy bay để tách ra khỏi thân dưới máy bay trong 
trường hợp cấp cứu. Ghế rỗng bơm khí cho hành khách được chế tạo bằng vật liệu nhẹ 
để giảm trọng lượng của ghế. Ghế rỗng bơm khí cũng có thể áp dụng cho các phương 
tiện chở người khác. Các đệm khí dưới gầm khoang khách được tự động bơm khí sau khi 
tách khỏi thân dưới máy bay để giảm tốc, giảm xóc và nổi trên mặt nước. Trên nóc 
khoang khách bố trí hộp chứa thiết bị giảm tốc như dù, hệ thống cấp điện và động cơ 
điện để phi công điều khiển khoang khách tìm nơi hạ cánh an toàn. Với các máy bay 
khách hiện nay chỉ cần thay đổi bổ sung thiết kế dạng môđun này và đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật, gia cố các đường khung, sườn, điểm tiếp giáp . . . Khi máy bay mất khả năng bay 
do lỗi cơ khí, lỗi con người, thời tiết, khủng bố, v.v, xảy ra trên cao và khi máy bay đang 
cất/hạ cánh gần mặt đất thì việc tách khoang chở người rời khỏi thân máy bay với dù và 
đệm khí bung ra kịp thời làm giảm va chạm với mặt đất sẽ cứu được nhiều tính mạng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tráng và máy tráng trục lăn

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tráng đối tượng với phim tráng bằng cách sử dụng máy 
tráng trục lăn gồm có trục quét dài và trục quét ngắn. Đối tượng này có phần đầu được 
vuốt thon và phần đường kính bằng nhau. Để tạo ra phim tráng có độ dày không đổi trên 
toàn bộ chiều dài trục của đối tượng phương pháp này gồm bước tráng thứ nhất được 
tiến hành sao cho toàn bộ chiều dài trục của đối tượng quay vào bề mặt chu vi ngoài của 
trục quét dài dài hơn phần đường kính bằng nhau, và bước tráng thứ hai được tiến hành 
sao cho toàn bộ chiều dài trục của chỉ phần đường kính bằng nhau quay vào bề mặt chu 
vi ngoài của trục quét ngắn có về cơ bản là cùng chiều dài như phần đường kính bằng 
nhau.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
84 

(11) 39082 
(21) 1-2014-00544 (51) 7 B01D  3/00, C07C  319/20,  323/58, 

C07D  233/76 
(22) 23.08.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/EP2012/066375 23.08.2012 (87) WO 2013/030068 07.03.2013 
(30) 61/529,013      30.08.2011 US 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) HASSELBACH, Hans, Joachim (DE), KOERFER, Martin (DE), GRUENER, Christof, 

P (DE), HANRATH, Franz, H (DE), STOCK, Juergen (DE), GANGADWALA, 
Jignesh (IN), KRULL, Horst (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp sản xuất muối metionin 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất muối metionin, cụ thể là sự sản xuất muối 
metionin bắt đầu từ các tiền chất 3-metylmercaptopropionalđehyt (MMP) và hyđro 
xyanua (HCN) hoặc bắt đầu từ ít nhất một thành phần có thể được điều chế từ các 
nguyên liệu này như metylmercaptopropionalđehyt-xyanohyđrin (MMP-CN). Cụ thể là 
sáng chế đề cập đến sự thủy phân trong môi trường kiềm của 5-(2-metylmercapto)-
hyđantoin trong cột. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống phản ứng thích hợp cho phương pháp 
này, hệ thống này bao gồm cột tinh cất phản ứng và sự sử dụng hệ thống phản ứng này.  
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(72) Manabu YAMAMOTO (JP), Hiroyuki WAKASA (JP), Hideyuki MIKADO (JP), 

Hiroto HIGASHI (JP), Koichi YASUI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Giấy không phủ và giấy phủ

  (57)    Sáng chế đề xuất giấy không phủ chứa rượu mạch thẳng hóa trị một có số nguyên tử 
cacbon được chọn từ nhóm gồm có 24, 26 và 28 và axit béo mạch thẳng có số nguyên tử 
cacbon được chọn từ nhóm gồm có 24, 26 và 28 với tổng lượng từ 100 đến 2000ppm và 
trong đó tổng lượng của rượu mạch thẳng và axit béo mạch thẳng có mặt trên bề mặt 
nhỏ hơn hoặc bằng 15 khi được xác định bằng phổ khối ion thứ cấp theo thời gian bay; 
và giấy phủ chứa, trong giấy nền, tối đa từ 100 đến 2000ppm các hợp chất có thể ngăn 
sự liên kết giữa các sợi và có thể đạt được độ ẩm thấp của giấy. Các hợp chất này là, ví 
dụ, các axit béo mạch dài và hoặc các rượu bậc cao, đặc biệt là rượu mạch thẳng hóa trị 
một có số nguyên tử cacbon được chọn từ nhóm gồm có 24, 26 và 28 và axit béo mạch 
thẳng có số nguyên tử cacbon được chọn từ nhóm gồm có 24, 26 và 28.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử liên kết kháng nguyên đặc hiệu kép hoạt hóa tế bào T 

và dược phẩm chứa phân tử này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phân tử liên kết kháng nguyên đặc hiệu kép hoạt hóa tế bào T và 
dược phẩm chứa phân tử này. Sáng chế cũng đề cập đến polynucleotit mã hoá phân tử 
liên kết kháng nguyên đặc hiệu kép, vectơ và tế bào chủ chứa polynucleotit này, và 
phương pháp sản xuất phân tử liên kết kháng nguyên đặc hiệu kép.  
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(72) Jun SUZUKI (JP), Makoto ISHIZUKA (JP), Kota OGURA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chiếu sáng dùng cho xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng dùng cho xe kiểu ngồi để chân hai bên có thể 
tăng tầm nhìn xa của tâm nguồn sáng từ phía sau. Thiết bị chiếu sáng (12) dùng cho xe 
máy (10) gồm có: nguồn sáng thứ nhất (30); các nguồn sáng thứ hai (32L, 32R) dùng 
cho các đèn xi nhan lần lượt được bố trí ở bên trái và bên phải của nguồn sáng thứ nhất 
(30); mặt phản xạ (34) được tạo kết cấu để phản xạ ánh sáng từ nguồn sáng thứ nhất 
(30); và thấu kính trong có màu (14) được tạo kết cấu để che nguồn sáng thứ nhất (30) 
và một phần của mặt phản xạ (34). Trong thiết bị chiếu sáng (12), mặt phản xạ (34) có 
phần mặt phản xạ thứ nhất (36) được tạo kết cấu để phản xạ ánh sáng từ nguồn sáng thứ 
nhất (30) ra ngoài và các phần phản xạ ánh sáng bên ngoài (40) được tạo kết cấu để 
không phản xạ ánh sáng, và thấu kính trong (14) được tạo ra theo cách sao cho nó quay 
về phần (44) của mỗi phần phản xạ ánh sáng bên ngoài (40) và kéo dài về các phía ngoài 
thân xe của xe kiểu ngồi để chân hai bên (10) đến các vị trí bên trên và bên dưới của các 
nguồn sáng thứ hai (32L, 32R).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khung thân xe của xe máy

  (57)    Sáng chế đề cập đến khung thân xe nhằm tăng độ cứng vững của phần uốn cong của 
khung chính trong khung thân xe của xe máy. Trong khung thân xe (11) của xe máy 
(10) bao gồm khung chính (41) kéo dài, dọc theo tâm theo hướng chiều rộng xe, xuống 
dưới về phía sau từ ống đầu (32) đỡ tay lái (34) theo cách lái được, khung sau (42) kéo 
dài lên trên về phía sau từ đầu sau của khung chính (41), và các khung sàn (43L, 43R) 
kéo dài từ khung chính (41) và đỡ sàn để chân mà người lái xe đặt chân của họ lên đó, 
khung chính (41) gồm có phần uốn cong (51) trong đó khung chính (41) thay đổi hướng 
kéo dài của nó từ hướng xuống dưới về phía sau sang hướng gần như nằm ngang, và các 
đầu trước (73L, 73R) của các khung sàn (43L, 43R) được nối với phần uốn cong (61).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu phanh đạp chân khóa liên động dùng cho xe máy 

  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu phanh đạp chân khoá liên động dùng cho xe máy nhằm mục 
đích hạn chế tăng số lượng các giá đỡ ngay cả khi phanh đạp chân khoá liên động được 
chọn.  
Cơ cấu phanh đạp chân khoá liên động dùng cho xe máy bao gồm: bàn đạp phanh (20) 
đỡ xoay được trên thân xe nhờ trục xoay bàn đạp (21); đòn vận hành (28) được tạo liền 
khối với bàn đạp phanh (20) và kéo dài lên trên; bộ điều chỉnh (30) được đỡ xoay được 
trên đòn vận hành (28); lò xo phản hồi (32) đẩy bàn đạp phanh (20) về phía vị trí ban 
đầu; cần phanh (27) được đỡ ở phần đầu dưới (30b) của bộ điều chỉnh (30) và kích hoạt 
phanh bánh sau (25), và cáp phanh khoá liên động (17) được đỡ ở phần đầu trên (30a) 
của bộ điều chỉnh (30) và kích hoạt phanh bánh trước (15). Giá (33) được lắp trên khung 
phụ (9), cáp phanh khoá liên động (17) được đỡ trên giá (33), và móc (32b) tạo ra ở một 
đầu của lò xo phản hồi (32) được đỡ trên giá (33) và móc (32a) tạo ra ở đầu kia của lò xo 
phản hồi (32) được đỡ trên đầu trên (28a) của đòn vận hành (28).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất laquinimod, dược phẩm và gói dược phẩm chứa hợp 

chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất laquinimod để dùng trong điều trị bổ sung hoặc dùng kết 
hợp với glatiramer axetat trong điều trị bệnh cho bệnh nhân bị bệnh đa xơ xứng hoặc hội 
chứng lâm sàng riêng biệt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm và gói dược 
phẩm chứa hợp chất này.  
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(54) Thể tiếp hợp peg-interferon lambda 1, dược phẩm chứa thể tiếp 

hợp này và quy trình điều chế thể tiếp hợp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp peg-interferon lambda 1 của người tái tổ hợp (PEG-

IFN1). Thể tiếp hợp này có thời gian bán thải và thời gian lưu trong máu dài hơn so với 

IFN1 và có hiệu quả trong việc điều trị bệnh viêm gan B và viêm gan C. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến dược phẩm chứa thể tiếp hợp này và quy trình điều chế thể tiếp hợp này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm nhiên liệu trong đó, diện tích lỗ dẫn dòng của tấm đệm phía 
dưới (6) ở phần trung tâm là lớn hơn so với diện tích lỗ dẫn dòng của tấm đệm phía dưới 
(6) ở phía ngoài. Do đó, sau tấm đệm phía dưới (6), tốc độ dòng của chất tải nhiệt có thể 
tăng lên ở phần trung tâm của tiết diện ngang của cụm nhiên liệu, và hiệu quả thải nhiệt 
của thanh nhiên liệu ở trung tâm được duy trì. Theo sự bố trí các thanh nhiên liệu này, 
khoảng cách đặt các thanh nhiên liệu ở phần biên ngoài cùng là lớn hơn so với ở phần 
trung tâm. Do đó, khi chất tải nhiệt dâng lên trong cụm nhiên liệu, chất tải nhiệt này 
chảy ra phần biên ngoài cùng dễ dàng hơn chảy vào phần trung tâm theo phương ngang. 
Theo đó, giới hạn nhiệt của thanh nhiên liệu ở biên ngoài cùng (2) có thể được cải thiện 
trong vùng phía trên của cụm nhiên liệu.  
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(72) Daisuke OKADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Vòng kẹp phân nhánh ống dẫn

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòng kẹp phân nhánh ống dẫn có cấu tạo để gắn vào ống dẫn nước 
để chia nhánh dòng nước, bao gồm: bộ phận vòng kẹp được gắn vào ống dẫn nước; bộ 
phận ống xi phông được bố trí bên ngoài đường kính của bộ phận vòng kẹp so với ống 
dẫn nước; bộ phận cố định được gắn từ phía bên ống dẫn nước để cố định bộ phận ống xi 
phông vào bộ phận vòng kẹp; và đệm kín bọc kín chi tiết cố định từ phía ống dẫn nước.  
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Tsuyoshi OGUCHI (JP), Yoshiaki TAKEUCHI (JP), Yosuke TSUCHIYA  (JP), 

Takashi TETSUKA  (JP), Akihiko YAMASHITA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển thiết bị chiếu sáng dành cho xe dạng yên 

ngựa 

  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển thiết bị chiếu sáng dùng cho xe dạng yên ngựa mà 
có thể giảm tác dụng bất lợi do sự ăn mòn điện phân ngay cả khi sử dụng công tắc 
không chống nước. Thiết bị điều khiển thiết bị chiếu sáng (100) gồm: bộ phận tạo xung 
điện áp Vp (102) trong đó điện áp mức cao và điện áp mức thấp xuất hiện luân phiên 
nhau; công tắc (SW) được nối với bộ phận tạo xung (102); bộ phận xác định trạng thái 
công tắc (130) nối điện với công tắc (SW), và xác định trạng thái thao tác của công tắc 
(SW) đáp lại sự có mặt hoặc vắng mặt của tín hiệu xung vào (Sa) tương ứng với xung 
Vp; và bộ phận điều khiển (120) để bật/tắt thiết bị chiếu sáng tương ứng với công tắc 
(SW) được xác định bởi bộ phận xác định trạng thái công tắc (130); thiết bị (100) này 
còn bao gồm: phương tiện cấp điện áp đảo chiều (l06) bố trí giữa công tắc (SW) và bộ 
phận xác định trạng thái công tắc (130), và cấp điện áp đảo chiều vào phía công tắc 
(SW) dựa trên điện tích tích được trong khoảng thời gian TH khi xung điện áp Vp ở mức 
cao và trong khoảng TL khi Vp ở mức thấp.  
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(54) Chế phẩm dùng để điều trị bệnh bạch cầu chứa dẫn xuất của 

dexitabin, kit và quy trình bào chế dược phẩm chứa dẫn xuất 

của dexitabin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa dẫn xuất của dexitabin. Chế phẩm này dùng để điều 
trị hội chứng loạn sản tủy, bệnh bạch cầu hoặc u rắn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
kit thuốc và quy trình bào chế dược phẩm chứa dẫn xuất của dexitabin.  
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2. BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., BIOTECH CENTER  (CN) 
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Protecfion, No. 2 Yuanmingyuan West Road, Haidian District, Beijing 100193, P. R. 
China 
3. BEIJING GREEN AGROSINO PLANT PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No. 14 Floor Zhongguancun Building, No. 27 Zhongguancun Street, Haidian District, 
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(72) Derong DING (CN), Jie PANG (CN), Chao HAN (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp phòng trừ sâu Sesamia inferens

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ sâu Sesamia inferens. Phương pháp này bao 
gồm bước cho Sesamia inferens tiếp xúc với protein Cry 1B. Sesam ia inferens được 
phòng trừ bởi protein Cry1B có hoạt tính trừ sâu Sesamia inferens, mà protein này được 
tạo ra ở cây trồng. So với phương pháp phòng trừ sâu bằng biện pháp nông học, phương 
pháp phòng trừ sâu bằng biện pháp hóa học và phương pháp phòng trừ sâu bằng biện 
pháp sinh học hiện đang được sử dụng, sáng chế có thể bảo vệ toàn bộ cây trồng ở tất cả 
các thời kỳ phát triển của nó khỏi sự tấn công của Sesamia inferen. Hơn thế nữa, sáng 
chế còn không gây ô nhiễm, không có tồn dư hóa chất và tạo ra hiệu quả phòng trừ ổn 
định và toàn diện. Ngoài ra, sáng chế còn đơn giản, thuận tiện và kinh tế.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ phận gia công có bộ ngưng và hệ thống gia công tạo khuôn 

in khắc hoàn toàn tự động sử dụng bộ phận gia công này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận gia công có bộ ngưng, bộ ngưng có khả năng ngưng, trong 
quá trình gia công tạo khuôn in được thực hiện bằng bộ phận gia công trong hệ thống 
gia công tạo khuôn in khắc hoàn toàn tự động, dung dịch gia công bay hơi thành dạng 
sương để tái sử dụng toàn bộ làm dung dịch gia công, và đề cập đến hệ thống gia công 
tạo khuôn in khắc hoàn toàn tự động sử dụng bộ phận gia công có bộ ngưng này. Bộ 
phận gia công này bao gồm: bồn gia công; phương tiện kẹp để giữ trục lăn khắc bên 
trong bồn gia công, cửa nạp để nạp khí được bố trí trong một phần của bồn gia công; cửa 
xả để xả khí, được bố trí trong một phần khác của bồn gia công; bộ ngưng được bố trí 
giữa bồn gia công và cửa xả; và ống cấp lại dung dịch gia công để cấp lại, vào trong bồn 
gia công, dung dịch gia công thu được bằng bộ ngưng mà bộ ngưng này hóa lỏng một 
phần khí được xả ra.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cơ cấu kẹp trục lăn khắc được dẫn động bằng một mô tơ duy 

nhất 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu kẹp trục lăn khắc được dẫn động bằng một mô tơ duy nhất, 
cơ cấu này nâng cao được độ kín tiếp xúc giữa các nón kẹp và lô tạo khuôn in chưa được 
gia công trong mỗi bộ phận gia công của hệ thống tạo khuôn in hoàn toàn tự động. Cơ 
cấu kẹp trục lăn khắc này để sử dụng cho bộ phận gia công của hệ thống gia công tạo 
khuôn in khắc hoàn toàn tự động để sản xuất một lô tạo khuôn in bằng cách thực hiện 
một chuỗi quá trình gia công trên lô tạo khuôn in chưa được gia công. Cơ cấu kẹp trục 
lăn khắc này bao gồm: một cặp nón kẹp được bố trí đối diện nhau, để kẹp cả hai đầu của 
lô tạo khuôn in chưa được gia công; phương tiện dịch chuyển nón kẹp để cho phép cặp 
nón kẹp được tự do đưa vào tiếp xúc với và tách ra khỏi cả hai đầu của lô tạo khuôn in 
chưa được gia công; và một mô tơ duy nhất để dẫn động phương tiện dịch chuyển nón 
kẹp. Mô tơ duy nhất này cho phép cặp nón kẹp được tự do đưa vào tiếp xúc với và tách 
ra khỏi cả hai đầu của lô tạo khuôn in chưa được gia công sao cho cặp nón kẹp kẹp lô 
tạo khuôn in chưa được gia công.  

 

   



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
99 

(11) 39097 
(21) 1-2014-00647 (51) 7 E04C  2/34, B32B  13/04,  37/14,  

17/02,  37/02,  5/02,  13/02 
(22) 25.07.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/048065 25.07.2012 (87) WO 2013/055428 18.04.2013 
(30) 61/511,891 26.07.2011 US 

61/560,897 17.11.2011 US 
(71) PROPST FAMILY LIMITED PARTNERSHIP  (US) 

4848 N. 36th St., Unit 130, Phoenix, Arizona 85018, United States of America 
(72) JOHN EUGENE PROPST (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm xây dựng và phương pháp tạo ra kết cấu bằng tấm xây 

dựng này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến tấm xây dựng, trong đó các tấm xây dựng được sử dụng để tạo ra 
kết cấu. Tấm xây dựng bao gồm lõi và lớp phủ phủ lên một phần của lõi. Theo một vài 
phương án của sáng chế, lõi bao gồm một khung và một hoặc nhiều hơn một khối kết 
cấu cách nhiệt. Các khối kết cấu cách nhiệt có thể là các khối bọt xốp polystyren (EPS). 
Theo một vài phương án của sáng chế, lớp phủ bao gồm lớp khía trong và lớp trát ngoài. 
Lớp khía trong có thể được tạo ra từ ít nhất hai lớp và lưới sợi thủy tinh. Lớp trát ngoài 
bao gồm lưới sợi thủy tinh được đặt vào trong lớp trát ngoài. Bộ nối lớp phủ/khung được 
tạo ra để ghép chắc chắn lớp pbủ vào khung sao cho tấm xây dựng duy trì được độ bền 
và tính ổn định ngay cả khi các khối bọt xốp EPS bị tan chảy trong các điều kiện khắc 
nghiệt ví dụ như cháy.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm dạng lớp và sản phẩm dạng 

lớp được sản xuất bằng phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm dạng lớp bao gồm bước đặt phôi 
tấm lên ít nhất một bề mặt của nền, trong đó phương pháp này bao gồm bước đặt nền lên 
phôi tấm khi phôi tấm này ở trạng thái bán rắn và để sản phẩm dạng lớp này đóng rắn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm dạng lớp được sản xuất bằng phương pháp 
nêu trên.  
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(54) Thiết bị báo động tới điện thoại

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị báo động tới điện thoại di động dạng cơ, gồm có: một điện 
thoại di động sạc pin sẵn, có SIM đã kích hoạt và cài đặt số máy cần gọi khi có báo động 
và một cơ cấu tự động ấn phím khởi tạo cuộc để gọi từ máy di động này tới một máy 
điện thoại khác. Cơ cấu này là một mạch điện gồm một nguồn cấp điện áp 12V mắc nối 
tiếp với công tắc hoặc điều khiển tắt mở nguồn tại vị trí (I), mắc nối tiếp với công tắc 
hoặc cảm biến hoặc cả hai ở vị trí (II), mắc nối tiếp với cầu nối dùng cho một hay nhiều 
thiết bị báo động và còi hú tại vị trí (III), khác biệt ở chỗ: mắc nối tiếp với vị trí (IV) là 
cầu nối chia hai nhánh (1) rơ le đảo chiều, (2) rơ le thời gian có nút chỉnh thời gian từ 1 
phút đến trên 1 giờ, mắc nối tiếp với rơ le nháy tại vị trí (V), mắc nối tiếp rơ le tại vị trí 
(VI), tác dụng lực ấn lên phím khởi tạo cuộc gọi tại vị trí (VII).  
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(72) Yosuke TSUCHIYA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đèn pha của xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất đèn pha của xe máy có thể ngăn một cách hiệu quả không cho người 
ngồi trên xe đang đi tới hoặc người đi bộ đang đi tới bị chói mắt, đồng thời nâng cao 
hiệu quả sử dụng ánh sáng chiếu xạ từ LED (điốt phát quang) với kết cấu đơn giản và có 
thể đạt được với chi phí thấp.  

Đèn pha (46) của xe máy (10) bao gồm: LED (108) tạo thành nguồn phát sáng; bộ 
phận phản xạ (110) để phản xạ ánh sáng chiếu xạ từ LED (108); và thấu kính (l 14) cho 
phép ánh sáng phản xạ từ bộ phận phản xạ (110) đi qua đó. Phần cản ánh sáng (112) nhô 
về phía LED (108) và giảm hoặc cản ít nhất một phần ánh sáng chiếu xạ trực tiếp chiếu 
về phía thấu kính (114) từ LED (108) (cụ thể, LED chiếu gần (106) được tạo liền khối 
trên thấu kính (114)).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2014 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
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2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) Nobuyuki SUZUKl (JP), Masaya NOGI (JP), Sari MAEKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển động cơ, hệ thống bơm nhiệt và máy điều 

hòa nhiệt độ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển động cơ được bố trí mà có thể thích ứng với hệ 
thống phát hiện dòng nhờ chi tiết phát hiện dòng trong khi tránh sự tăng tổn thất chuyển 
mạch.  

Theo thiết bị điều khiển động cơ của một phương án, phương tiện phát hiện dòng 
phát hiện các dòng pha của động cơ dựa vào tín hiệu tương ứng với giá trị dòng mà chi 
tiết phát hiện dòng được nối với phía DC của mạch biến đổi tạo ra và mẫu tín hiệu điều 
biến độ rộng xung (PWM), phương tiện xác định vị trí roto xác định vị trí roto trên cơ sở 
các dòng pha, phương tiện tạo ra tín hiệu PWM tạo ra mẫu tín hiệu PWM hai pha hoặc 
ba pha theo vị trí roto. Và phương tiện tạo ra tín hiệu PWM tạo ra mẫu tín hiệu PWM ba 
pha sao cho phương tiện phát hiện dòng có thể phát hiện các dòng hai pha ở hai thời 
điểm mà được cố định trong chu kỳ sóng mang của các tín hiệu PWM. Phương tiện đưa 
ra lệnh chuyển mạch đưa ra lệnh chuyển mạch tới phương tiện tạo ra tín hiệu PWM sao 
cho phương tiện tạo ra tín hiệu PWM tạo ra mẫu tín hiệu PWM hai pha khi động cơ ở 
vùng tốc độ quay cao, và tạo ra mẫu tín hiệu PWM ba pha khi động cơ ở vùng tốc độ 
quay thấp.  
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(72) STEFFAN, Martin (DE), HASSELBACH, Hans Joachim (DE), KOERFER, Martin 

(DE), JAKOB, Harald (DE), GANGADWALA, Jignesh (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cột chưng cất phản ứng và phương pháp sản xuất muối 

mentionin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cột chưng cất phản ứng để chuyển hóa 
metylmercaptopropionalđehyt được điều chế từ acrolein thô và metyl mercaptan thô 
thành 2-hyđroxy-4-metylmercaptobutyric axit và/hoặc metionin, và sử dụng chúng trong 
phương pháp sản xuất axit 2-hyđroxy-4-metylmercaptobutyric và/hoặc metionin.  
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(72) LU, Kung-Ming (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm có tác dụng hiệp đồng dùng để điều trị bệnh thiếu 

máu 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm có tác dụng hiệp đồng để điều trị bệnh thiếu máu hoặc để 
bổ sung sắt hoặc làm thuyên giảm chứng thống kinh. Chế phẩm này bao gồm (A) phần 
chiết của Siwu, Siwu bao gồm Angelica sinensis, Ligusticum wallichii, Paeonia 
lactiflora, và Rehmannia glutinosa; và (B) Ferrochel. Phần chiết của Siwu và Ferrochel 
có mặt trong chế phẩm với lượng hữu hiệu có tác dụng hiệp đồng để điều trị bệnh thiếu 
máu hoặc để bổ sung sắt. Sáng chế cũng đề cập tới dược phẩm chứa chế phẩm có tác 
dụng hiệp đồng để điều trị bệnh thiếu máu hoặc để bổ sung sắt, và để làm thuyên giảm 
chứng thống kinh. Ngoài ra, sáng chế đề cập tới chế phẩm có tác dụng hiệp đồng để 
dùng trong bào chế dược phẩm để điều trị bệnh thiếu máu hoặc để bổ sung sắt, và để 
làm thuyên giảm chứng thống kinh.  
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(54) Phao sơ tán 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phao sơ tán có thân nổi được làm thích ứng để nổi lên trong trường 
hợp xảy ra sóng thần, phao sơ tán (1) này có thể bảo vệ an toàn người sơ tán, tạo ra trạng 
thái nổi lên nhanh chóng của thân nổi (2), và được sử dụng rộng rãi và có thể được lắp 
đặt với số lượng lớn. Phao sơ tán (1) theo sáng chế bao gồm thân nổi (2); và đường dốc 
hướng về phía biển (4) được tạo ra ở phía biển của thân nổi (2) sao cho kéo dài từ mặt 
đất (3) tới mặt trên của thân nổi (2), và đường dốc hướng về phía biển (4) này có các lỗ 
hở (11) cho nước biển đi qua.  
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(54) Thiết bị Biogas chế tạo sẵn sản xuất năng lượng tái tạo từ phế 

phụ phẩm nông nghiệp và rác thải sinh hoạt hữu cơ, hoạt động 

theo nguyên lý hoàn lưu 

  (57)    Thiết bị Biogas đa năng chế tạo sẵn hoạt động theo nguyên lý hoàn lưu, được thiết kế 
hình trụ tròn hoặc bầu dục nằm ngang, dạng xi téc gồm 4 cụm công tác liên kết với 
nhau:  
a) cụm thiết bị nạp nguyên liệu (gọi tắt là Cửa nạp): gồm đầu nạp (1), cửa nạp hố xí (2); 
ống dẫn nạp (3); bầu nạp (4) và công cụ hỗ trợ cưỡng bức;  
b) cụm bể lên men kỵ khí: gồm buồng lên men kỵ khí (5); buồng chứa khí gas (6); dàn 
phá váng cưỡng bức, dàn phá váng sinh học;  
c) cụm cửa xả và bể điều áp: gồm bộ phận liên kết là: cửa xả (7), tấm chắn bùn (8), 
buồng dâng (9), bể điều áp (10), cửa hoàn lưu (11) và ống xả thải (13);  
d) cụm thiết bị xử lý dịch thải, gồm: bể chứa dịch thải (14), và bể xử lý làm khô dịch 
thải (15), ống hồi lưu (16).  
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(54) Máy lắp ráp dùng cho máy điện quay và phương pháp sản xuất 

máy điện quay 

  (57)   Sáng chế đề cập đến máy lắp ráp dùng cho máy điện quay bao gồm: bộ phận xếp cuộn 
dây xếp các cuộn dây, khi xếp các cuộn dây theo hình tròn, sao cho một phía theo chiều 
đường tròn ở bước xếp các cuộn dây theo hình tròn được đặt lên mặt trên của cuộn dây 
liền kề, và phía khác theo chiều đường tròn được đặt dưới mặt dưới của cuộn dây liền kề 
để tạo thành các vùng chồng lên nhau theo chiều dày giữa các cuộn dây liền kề; bộ phận 
lồng có các bộ phận dạng cột được lồng vào bên trong các vùng chồng lên nhau; và bộ 
phận ấn để lồng bộ phận lồng theo chiều hướng trục từ đó, chồng lên nhau theo chiều 
dày giữa các cuộn dây liền kề, từ bộ phận lồng vào bên trong của rãnh trong lõi của máy 
điện quay.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất dải nano graphene chức hóa, hợp chất 

chứa dải nano graphene và sợi chứa dải nano graphene 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp sản xuất dải nano graphene chức hóa. Các phương 
pháp này bao gồm: (1) cho nhiều ống nano cacbon (CNTs) tiếp xúc với một nguồn kim 
loại kiềm trong môi trường dung môi không proton để mở chúng; và (2) cho các CNTs 
đã mở tiếp xúc với một electrophin tạo ra dải nano graphene chức hóa (GNRs). Phương 
pháp này cũng có thể bao gồm bước cho CNTs đã mở tiếp xúc với một dung môi proton 
đề dập tắt bất kỳ loại phản ứng nào trên chúng. Các phương pháp bổ sung bao gồm điều 
chế GNRs không chức hóa bằng cách: (1) cho nhiều CNTs tiếp xúc với một nguồn kim 
loại kiềm trong môi trường dung môi không proton đề mở chúng; và (2) cho các CNTs 
đã mở này tiếp xúc với một dung môi proton tạo ra GNRs không chứa hóa. Sáng chế còn 
đề cập đến hợp chất chứa dải nano graphene và sợi chứa dải nano graphene.  
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(54) Phương pháp, hệ thống và nhiên liệu dạng lỏng để tách vật 

liệu thải và lưu trữ năng lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật, hệ thống, thiết bị, và vật liệu để tạo ra nhiên liệu dạng 
lỏng đa mục đích để tách các chất nhiễm bẩn và lưu trữ năng lượng. Theo một khía 
cạnh, phương pháp sản xuất nhiên liệu dạng lỏng bao gồm bước tạo thành nhiên liệu 
dạng khí (ví dụ, bằng cách phân ly chất thải sinh khối bằng cách sử dụng nhiệt thải được 
thu hồi từ nguồn nhiệt bên ngoài). Cacbon dioxit được xả thải từ quy trình công nghiệp 
có thể thu được và cho phản ứng với nhiên liệu dạng khí để tạo thành nhiên liệu dạng 
lỏng. Chất nhiễm bẩn nguy hiểm có thể được hòa tan trong nhiên liệu dạng lỏng, với 
nhiên liệu dạng lỏng hoạt động như dung môi hoặc pha liên tục đối với dung dịch hoặc 
chất dạng keo mà tách chất nhiễm bẩn nguy hiểm ra khỏi môi trường. Chất nhiễm bẩn 
nguy hiểm có thể bao gồm ít nhất một trong số chất cho cacbon và chất cho hydro.  
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(72) Atsuo OOTAKE (JP), Nobuaki SAKURAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cầu dầm liên tục và phương pháp để xây dựng cầu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cầu dầm liên tục bao gồm bộ phận đỡ trung gian có kết cấu đơn 
giản đồng thời rất dễ thi công và phương pháp xây dựng cầu dầm liên tục này. Cầu dầm 
liên tục (1000) ít nhất bao gồm: hai dầm thép (1, 1) kéo dài dọc theo đường trục cầu ở 
mặt trên (10a) của trụ cầu (10), hai dầm thép (1, 1) có các đầu dầm (1a, 1a) nằm đối 
diện mà không được lắp cố định với nhau đồng thời có khe hở (G) giữa chúng, tấm đỡ 
(2) được gắn vào mỗi đầu đầm, hai dầm thép tạo thành một dầm liên tục (20) qua phần 
có điểm giao cắt gián đoạn (30) được tạo ra bởi các đầu dầm, phần có điểm giao cắt gián 
đoạn (30) được tạo ra bao gồm hai hoặc nhiều dầm liên tục (20) được bố trí ở các 
khoảng cách theo hướng vuông góc với phương dọc trục cầu trên mặt trên của một trụ 
cầu (10), phần bê tông (40) được đổ quanh từng phần có điểm giao cắt gián đoạn (30) 
bao gồm khe hở (G) của nó để hợp nhất ở mặt trên của trụ cầu (10), vì vậy tạo thành kết 
cấu nối (100) và các trụ cầu (10) được đặt cách nhau theo hướng dọc trục cầu và nhiều 
dầm liên tục (20) bao gồm nhiều dầm thép được lắp ghép trên các trụ cầu (10) qua kết 
cấu nối (100).  
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(30) 2013-051644 14.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2014 
(71) KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI  (JP) 

2-1, Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-0004 Japan 
(72) Toshiyuki YAMAGISHI (JP), Yasuhiro MATSUTANI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy điện quay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy điện quay (1) bao gồm stato (13), rôto (21) được bố trí đối 
diện ở phía trong theo chiều hướng kính của stato (13) với khoảng hở từ tính (2) giữa hai 
bộ phận này, vỏ quay (22) được nối với rôtơ (21) và che phần đầu về một phía theo chiều 
trục của stato (13), phần cần được phát hiện (28) được bố trí vào một phần trên phía stato 
(13) của vỏ quay (22), và bộ phát hiện (18) để phát hiện quang học vị trí của phần cần 
được phát hiện (28).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2014 
(71) KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI  (JP) 

2-1, Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-0004 JAPAN 
(72) Kentaro INOMATA (JP), Shinya MORIMOTO (JP), Mamoru TAKAKI  (JP), 

Yoshiyasu TAKASE (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Bộ chuyển đổi ma trận và phương pháp điều khiển bộ chuyển 

đổi 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ chuyển đổi ma trận có khả năng làm giảm méo dạng của điện áp ra 
hoặc dòng ra. Bộ chuyển đổi ma trận theo một phương án gồm bộ chuyển đổi công suất, 
bộ điều khiển đổi nối và bộ bù. Bộ chuyển đổi công suât gồm nhiều các bộ chuyển mạch 
hai hướng. Bộ điều khiển đổi nối thực hiện một trong số hoạt động đổi nối ba bước và 
hoạt động đổi nối bốn bước bởi các bộ chuyển mạch hai hướng là nguồn chuyển mạch 
và các bộ chuyển mạch hai hướng là đích chuyển mạch khi đầu nối vào được nối vào 
đầu nối ra được chuyển mạch bằng cách điều khiền bật/tắt các bộ chuyển mạch hai 
hướng. Bộ bù nêu trên bù cho sai lệch điện áp ra sinh ra khi đầu nối vào được nối vào 
đầu nối ra được chuyển mạch dựa trên hiệu điện thế trước và sau khi chuyển mạch của 
đầu nối vào được nối vào đầu nối ra, dòng ra của đầu nối ra và điện dung giữa các đầu 
nối vào và nối ra của các bộ chuyển mạch đơn hướng.  
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Forrest House, Ronaldsway, Isle of Man IM9 2RG, United Kingdom 
(72) GARVEY, Vincent Joseph (IE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Cơ cấu kiểm soát 

  (57)    Cơ cấu kiểm soát để kiểm soát thiết bị làm nóng chất lỏng không dây bao gồm thiết bị 
làm nóng chất lỏng có gắn cơ cấu kiểm soát này và một thiết bị kết nối nền không dây 
(204) phù hợp để cung cấp năng lượng điện cho cơ cấu kiểm soát. Cơ cấu kiểm soát bao 
gồm một tổ hợp công tắc để thực hiện hoặc phá vỡ một mạch điện để cung cấp điện cho 
thiết bị làm nóng chất lỏng. Tổ hợp công tắc gồm: một thiết bị tiếp xúc cố định (112') 
cung cấp trên thiết bị kết nối không dây (204), một bộ phận tiếp xúc di chuyển được 
(206) cung cấp trên cơ cấu kiểm soát và bộ phận chặn vật lý (26). Bộ phận chặn (260) 
được sắp xếp để khi bộ phận tiếp xúc di chuyển được (206) di chuyển tự động đến một 
vị trí chặn trong đó ngăn chặn bộ phận tiếp xúc di chuyển được (206) tiếp xúc điện với 
thiết bị tiếp xúc cố định (112'). 
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(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

(72) ASHMAN, Claire (GB), BIRCHLER, Mary (US), DE WILDT, Rudolf M T (NL), 
HOLLAND, Claire (NL), LEWIS, Alan Peter (GB), MORLEY, Peter (GB), SANDAL, 
Thomas (GB), STEWARD, Michael (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vùng biến đổi globulin miễn dịch đơn và dược phẩm chứa vùng 

biến đổi này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vùng biến đổi globulin miễn dịch đơn (dAb) dược phẩm chứa vùng 
biến đổi này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2014 
(71) GALTRONICS CORPORATION LTD.  (IL) 

P.O. Box 1589, Tiberias 14115, Israel 
(72) BABITZKI, Gennady (IL), MARTISKAINEN, Matti (FI) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Anten đa băng tần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến anten đa băng tần, anten này bao gồm: một phần tử bức xạ kéo dài 
bao gồm một đoạn kéo dài thứ nhất và một đoạn kéo dài thứ hai; một cuộn dây cảm ứng 
được nối điện một chiều với đoạn kéo dài thứ nhất của phần tử bức xạ kéo dài; một bộ 
kết nối tần số vô tuyến được nối điện một chiều với cuộn dây cảm ứng; một lớp dẫn điện 
bao bọc ít nhất cuộn dây và đoạn kéo dài thứ nhất của phần tử bức xạ kéo dài và được 
đặt cách ra; và ít nhất một cuộn cảm dẫn điện bao quanh một phần của đoạn kéo dài thứ 
hai của phần tử bức xạ kéo dài và được đặt cách ra, phần tử bức xạ kéo dài tiếp xúc với ít 
nhất một cuộn cảm dẫn điện có tác dụng phát xạ tại một băng tần số thấp và ít nhất một 
băng tần số cao.  
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(72) Shinji KUBOTA (JP), Yutaka SATO  (JP), Nobuyuki TAKAHASHI  (JP), Akira 

YAMAMOTO  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(54) Khuôn in lưới 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khuôn in lưới (1) bao gồm màn chắn kim loại (2) gồm vùng kẹp (6) 
trên phần mép theo chu vi của nó; một khung được bố trí trên phần mép theo chu vi của 
màn chắn kim loại (2); bệ (11) được lắp dọc theo khung (3) và nhô ra ngoài khung (3); 
mặt chuẩn (13) được tạo ra như một mặt phẳng chứa màn chắn kim loại (2) khi màn 
chắn kim loại (2) được gắn vào bệ (11); vỏ bọc (9) bao gồm mặt ép (14) kẹp vùng kẹp 
(6) kết hợp với vùng ép (15); bộ phận ăn khớp (7) gắn vùng kẹp (6) vào khung (3); và bộ 
phận dịch chuyển (17) dịch chuyển bộ phận ăn khớp (7) trong vùng ép (15). Khi vùng 
kẹp (6) được kẹp, vùng kẹp (6) song song với mặt chuẩn (13), và mặt ép (14) nằm ở vị 
trí thấp hơn mặt chuẩn (13), bộ phận ăn khớp (7) được di chuyển vào trong và ra ngoài 
khung (3) theo phương song song với mặt chuẩn (13).  

 
  
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
118 

(11) 39116 
(21) 1-2014-00836 (51) 7 B62B  9/00 

(22) 14.03.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 13/838,594 15.03.2013 US 
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BOAR (CA) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Khung đỡ di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khung đỡ di động được cấu tạo để thuận lợi cho khả năng di chuyển 
của người bao gồm hệ thống khung được bố trí giữa tư thế hoạt động và tư thế gập 
xuống và bao gồm hai cụm khung bên, mỗi cụm bao gồm các bánh đỡ được liên kết vào 
các cụm khung bên. Cơ cấu liên kết điều chỉnh được liên kết có thể di chuyển được các 
cụm khung bên với nhau để bố trí theo tu thế hoạt động và tư thế gập xuống, trong đó tư 
thế hoạt động bao gồm hai cụm khung bên có khoảng cách ngang lớn nhất so với nhau 
và tư thế gập xuống bao gồm hai cụm khung bên được bố trí gần sát nhau và có khoảng 
cách ngang gần hơn so với khoảng cách ngang lớn nhất của hai cụm khung bên khi ở tư 
thế hoạt dộng. Bộ phận ghế được liên kết với hệ thống khung và bao gồm chỗ ngồi và 
phần tựa lưng được liên kết với và có thể di chuyển với các cụm khung bên giữa tư thế 
hoạt động và tư thế gập xuống.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Khung đỡ di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khung đỡ di động được cấu tạo để thuận lợi cho khả năng di chuyển 
của người bao gồm hệ khung có thể thay đổi một cách tùy chọn giữa tư thế hoạt động và 
tư thế gập xuống và hai cụm khung bên, mỗi cụm khung bên bao gồm các bánh đỡ dược 
liên kết vào các cụm khung bên này. Cơ cấu liên kết điều chỉnh được liên kết có thể di 
chuyển được hai cụm khung bên với nhau theo tư thế hoạt động và tư thế gập xuống. Tư 
thế hoạt động bao gồm hai cụm khung bên có khoảng cách ngang gần như lớn nhất so 
với nhau cùng liên kết bằng cơ cấu liên kết điều chỉnh được. Tư thế gập xuống bao gồm 
hai cụm khung bên được bố trí gần sát nhau và có khoảng cách ngang gần hơn so với 
khoảng cách ngang lớn nhất của hai cụm khung bên khi ở tư thế hoạt động.  
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(72) Koji MAEKAWA (JP), Michiyuki SUZUKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Cụm chìa khóa điều khiển từ xa, hệ thống khóa điều khiển từ 

xa có lắp cụm chìa khoá điều khiển từ xa và phương tiện giao 

thông cỡ nhỏ có lắp hệ thống khoá điều khiển từ xa này 

  (57)     Cụm chìa khoá điều khiển từ xa (40) dùng cho phương tiện giao thông cỡ nhỏ bao gồm: 
chìa khoá (41) lắp được vào trong trụ khoá (51) được lắp ở phương tiện giao thông cỡ 
nhỏ (1); đế chìa (42) đỡ chìa khoá (41) và được nắm chặt bởi người sử dụng; phần điều 
khiển (44) được giữ bởi đế chìa (42) và được thao tác bởi người sử dụng; bộ phát tín hiệu 
(47), được giữ bởi đế chìa (42), tạo ra tín hiệu được truyền tới bộ thu tín hiệu (105) được 
lắp ở phương tiện giao thông cỡ nhỏ (1) để đáp lại hoạt động của phần điều khiển (44); 
và ăng ten (45), được giữ bởi đế chìa (42), phát ra các sóng vô tuyến của tín hiệu được 

sinh ra bởi bộ phát tín hiệu (47). ăng ten (45) được bố trí ở đế chìa (42) và ở vị trí sao 
cho ăng ten này không bị che bởi bàn tay của người sử dụng khi người sử dụng cầm đế 
chìa (42) và thao tác phần điều khiển (44). Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến hệ thống 
khoá có lắp cụm chìa khoá điều khiển từ xa và phương tiện giao thông cỡ nhỏ có lắp hệ 
thống khoá này.  
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(11) 39119 
(21) 1-2014-00867 (51) 7 G01D  11/24, F16B  35/06,  41/00, 

G01D  11/26, G01R  11/24 
(22) 07.11.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/KR2011/008405 07.11.2011 (87) WO/2013/069824 16.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2014 
(71) 1. DELTA CORP.  (KR) 

159-8, Gunja-dong, Siheung-Si, Gyeonggi-Do, REP. KOREA, 429-802. 

2. KIM, Am kyu  (KR) 

#2-401, Dongwangreenville, 484-11, Daeya-Dong, Siheung-Si, Gyeonggi-Do, REP. 
KOREA, 429-808 

(72) KIM, Am kyu (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dụng cụ hàn bu lông liên kết của vỏ hoặc hộp đầu cuối của 

công tơ điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ hàn bu lông liên kết của vỏ hoặc hộp đầu cuối của công tơ 
điện (3). Dụng cụ hàn này giúp có thể sử dụng bu lông liên kết đặc thù làm bu lông hàn 
mà không cần đến một dây hàn riêng biệt hay một bu lông hàn chuyên dùng nào. Điển 
hình, trong kỹ thuật thông thường, ít nhất có từ hai đến bốn bu lông liên kết được sử 
dụng để liên kết vỏ mà bảo vệ máy đếm của các công tơ điện khác nhau, trong đó có 
một hoặc hai bu lông là bu lông hàn chuyên dùng. Theo sáng chế, bu lông liên kết đặc 
thù đóng vai trò làm bu lông hàn có thể được sử dụng theo cách nó được xiết vào công tơ 
điện sau khi đi qua nắp hàn (20) và khóa hàn (30) được lắp bằng ren vào nắp hàn để 
ngăn bu lông hàn lộ ra ngoài, nhờ đó không thể lấy bu lông hàn ra khỏi công tơ điện.  
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(11) 39120 
(21) 1-2014-00868 (51) 7 H02K  33/00 

(22) 18.03.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 61/803,602 20.03.2013 US 

10-2013-0137516 13.11.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314 Maetan 3- Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) KIM, Jae Kyung (KR), SON, Yeon Ho (KR), LEE, Sang Jin (KR), MOON, Dong Su 

(KR), OH, Hwa Young (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo rung (100) gồm: chi tiết (120) truyền rung ra bên ngoài 
thiết bị tạo rung, chi tiết đàn hồi (140) có một hoặc nhiều phần đầu gắn với chi tiết 
truyền rung, vật khối (180) rung lên đáp ứng sự rung của chi tiết đàn hồi, và chi tiết áp 
điện (160) được lắp trên một bề mặt của chi tiết đàn hồi để được bố trí đối diện với vật 
khối. Bề mặt phía dưới của vật khối trong đó các phần bậc được tạo ra và chi tiết áp điện 
bố trí cách nhau một khoảng định trước.  
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(11) 39121 
(21) 1-2014-00871 (51) 7 C07D  487/04, A61P  35/00, A61K  

31/519 
(22) 10.09.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/IB2012/054702    10.09.2012 (87) WO 2013/042006 28.03.2013 
(30) 61/538,103 22.09.2011 US 

61/639,639 27.04.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2014 
(71) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America 
(72) CHENG, Hengmiao (US), JOHNSON JR., Theodore Otto (US), KATH, John Charles 

(US), LlU, Kevin Kun-Chin (US), LUNNEY, Elizabeth Ann (US), NAGATA, Asako 
(JP), NAIR, Sajiv Krishnan (US), PLANKEN, Simon Paul (GB), SUTTON, Scott 
Channing (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dẫn xuất pyrolopyrimidin và purin và dược phẩm chứa chúng

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 

hoặc các muối dược dụng của nó, trong đó Q, T, V, W, X, Y, Z, vòng A, R1, R2, R3, R4, 
R5, R5a, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17 và m là được xác định trong 
bản mô tả sáng chế này. Các dẫn xuất pyrolopyrimidin và purin mới là hữu ích trong 
việc điều trị sự phát triển tế bào khác thường, như bệnh ung thư, ở động vật có vú. Các 
phương án khác cũng đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này, là dược phẩm hữu 
ích trong việc điều trị sự phát triển tế bào khác thường ở động vật có vú.  
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(11) 39122 
(21) 1-2014-00877 (51) 7 B01F  7/16, A23L  1/00, B01F  3/08, 

A23C  15/02 
(22) 16.08.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/070841     16.08.2012 (87) WO/2013/027650 28.02.2013 
(30) 2011-179734      19.08.2011 JP 
(71) MEIJI CO., LTD.  (JP) 

2-10, Shinsuna 1-chome, Koutou-ku, Tokyo 136-8908 Japan 
(72) KAMIYA Tetsu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị trộn có bộ phận quay/bộ phận cố định, phương pháp sản 

xuất thực phẩm, dược phẩm hoặc sản phẩm hóa học và thực 

phẩm được sản xuất bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị trộn có bộ phận quay/bộ phận cố định để thực hiện làm giảm 
cỡ hạt và bao gồm bộ phận cố định có các lỗ hở được tạo ra trên đó và bộ phận quay 
được bố trí ở bên trong bộ phận cố định và nằm cách bộ phận cố định một khe hở nhất 
định, nhờ đó có thể cải thiện ứng suất cắt tác dụng vào chất lưu cần xử lý và có đặc tính 
kỹ thuật cao hơn và thiết bị trộn có thể thay đổi và/hoặc điều chỉnh ứng suất cắt tác dụng 
vào chất lưu cần xử lý và thay đổi và/hoặc điều chỉnh lưu lượng di chuyển của chất lưu 
cần xử lý theo ứng suất cắt được thay đổi và/hoặc được điều chỉnh. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập tới phương pháp sản xuất thực phẩm, dược phẩm hoặc sản phẩm hoá học và 
thực phẩm, dược phẩm hoặc sản phẩm hoá học.  
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(11) 39123 
(21) 1-2014-00887 (51) 7 B01D  15/18, C07C  7/12 

(22) 14.09.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/055355 14.09.2012 (87) WO 2013/085586 13.06.2013 
(30) 13/310,954       05.12.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2014 
(71) UOP LLC  (US) 

25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) Jeffrey L. PIEPER (US), Cynthia K. ZIMMERMAN (US), Stephen W. SOHN (US), 
Steven P. LANKTON (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình tách và/hoặc đưa vật liệu rửa vào hệ thống phân 

tách nhờ hấp phụ 

  (57)    Các phương án của sáng chế đề cập đến hệ thống phân tách nhờ hấp phụ để tách các 
parafin bình thường ra khỏi dòng nguyên liệu hyđrocarbon, quy trình chuyển đổi sự 
phân tách nhờ hấp phụ từ hệ thống giải hấp phụ tách ba lần thành hệ thống giải hấp phụ 
tách hai lần, và ngược lại. Việc chuyển đổi diễn ra bằng cách tách và/hoặc đưa vật liệu 
rửa thứ hai vào hệ thống phân tách nhờ hấp phụ. Việc chuyển đổi này có thể diễn ra 
trong suốt các quá trình hoạt động bình thường.  
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(11) 39124 
(21) 1-2014-00894 (51) 7 F02D  41/14,  41/22,  45/00 

(22) 20.03.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 2013-060591 22.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Yoko FUJIME (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Bộ điều khiển phun nhiên liệu

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều khiển phun nhiên liệu bao gồm bộ cảm biến oxy (33) để đo 
nồng độ oxy bên trong đường xả (43) và cụm điều khiển lượng phun nhiên liệu (50) 
được lập chương trình để điều khiển lượng phun nhiên liệu dựa trên giá trị đầu ra của bộ 
cảm biến oxy (33). Cụm điều khiển lượng phun nhiên liệu (50) bao gồm: cụm tính toán 
giá trị hiệu chỉnh lượng phun (66) để xác định giá trị hiệu chỉnh lượng phun (C) dựa trên 
giá trị đầu ra của bộ cảm biến oxy (33), cụm tính toán giá trị học hỏi ngắn hạn (67) để 
xác định giá trị học hỏi ngắn hạn (S) dựa trên giá trị hiệu chỉnh lượng phun (C); cụm 
tính toán giá trị học hỏi dài hạn (68) xác định giá trị học hỏi dài hạn (L) dựa trên giá trị 
học hỏi ngắn hạn (S); cụm tính toán lượng hiệu chỉnh hồi tiếp (65, 71) để tính toán 
lượng hiệu chỉnh hồi tiếp; cụm tính toán giá trị điều khiển lượng phun (69) để tính toán 
giá trị điều khiển lượng phun nhiên liệu và bộ lưu giữ giá trị học hỏi dài hạn (52N) để 
lưu giữ giá trị học hỏi dài hạn (L).  
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(11) 39125 
(21) 1-2014-00900 (51) 7 B21D  51/44,  51/30 

(22) 27.04.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/061382    27.04.2012 (87) WO 2013/035378 A1 14.03.2013 
(30) 2011-196557    08.09.2011  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2014 
(71) TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD.  (JP) 

18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1418627, Japan 
(72) NISHIMOTO Hideki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đóng nắp lon

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đóng nắp lon có tấm trung tâm đường kính nhỏ được 
tạo ra từ tấm trung tâm, rãnh tăng cứng dạng hình khuyên, thành kẹp và phần cong, 
trong đó tỷ lệ giữa đường kính tấm trung tâm và đường kính nắp lon nằm trong khoảng 
từ 0,65 đến 0,75. Thành kẹp được tạo ra có phần nghiêng thứ nhất và phần nghiêng thứ 
hai mà nghiêng ra phía ngoài. Khi phần đỉnh vành của thân lon và phần cong của nắp 
lon được chồng lên mặt phẳng nằm ngang ảo, phần đầu dưới của phần nghiêng thứ hai 
hoặc phần cong thứ hai mà nối phần nghiêng thứ nhất và phần nghiêng thứ hai được định 
vị ở vị trí tạo ra góc nằm trong khoảng từ 0 đến 35 độ với mặt phẳng nằm ngang ảo đi 
qua tâm của phần cong tròn của vành.  
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(11) 39126 
(21) 1-2014-00905 (51) 7 G01C  21/20, G06F  3/0481, G09B  

29/00,  29/10 
(22) 20.08.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/FI2012/050794   20.08.2012 (87) WO/2013/030443 07.03.2013 
(30) 13/218,704      26.08.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2014 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Cynthia KUO (US), Carl SNELLMAN (FI), Peter MIKELSONS (US), Amol 

KHADILKAR (IN), Kenneth TRACTON (CA), ViIle KAIRALA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bởi máy tính để hiển 

thị các đối tượng trên nhiều tầng trong các bản đồ nhiều mặt 

sàn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính được tạo 
cấu hình để hiển thị các kết quả tìm kiếm và các địa điểm liên quan khác được định vị 
trên bản đồ nhiều tầng hoặc nhiều mặt sàn. Phương pháp bao gồm các bước: nhận đầu 
vào của tiêu chí tìm kiếm; xác định ít nhất một vị trí trong kết quả tìm kiếm liên quan tới 
tiêu chí tìm kiếm; xác định mối liên hệ giữa ít nhất một vị trí trong kết quả tìm kiếm và 
bản đồ nhiều mặt sàn; hiển thị, dựa trên ít nhất một mối liên hệ, mặt sàn của bản đồ và ít 
nhất một vị trí trong kết quả tìm kiếm làm bộ chỉ thị kết quả tìm kiếm, trong đó, bộ chỉ 
thị vị trí kết quả tìm kiếm được hiển thị có thể được thực hiện theo các cách khác nhau 
dựa trên ít nhất một phần mặt sàn mà kết quả tìm kiếm vị trí được định vị. Các thiết bị và 
vật ghi đọc được bằng máy tính có chứa các chương trình tương ứng cũng được đề cập đến.  
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(11) 39127 
(21) 1-2014-00910 (51) 7 H01L  21/00 

(22) 21.09.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2011/052659 21.09.2011 (87) WO/2013/043173 28.03.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2014 
(71) RAYDIANCE, INC.  (US) 

Raydiance, Inc., 2199 S. McDowell Blvd., Suite 140, Petaluma, California 94954, 
United States of America 

(72) MIELKE, Michael (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân tách vật liệu

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phân tách vật liệu. Theo một số phương án, 
phương pháp phân tách vật liệu bao gồm: chiếu một công suất laze thứ nhất vào vật liệu, 
công suất laze thứ nhất làm biến đổi một thuộc tính vật liệu của vật liệu khi được chiếu 
bởi công suất laze thứ nhất; và chiếu một công suất laze thứ hai vào vật liệu đã được 
chiếu bởi công suất laser thứ nhất để phân tách vật liệu, bằng cách này các bề mặt được 
tạo ra bởi quy trình phân tách vật liệu hầu như không có khiếm khuyết nào.  
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(72) Yoshihiro MABUCHI (JP), Hiroyuki NAKAYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống truyền thông, phương pháp truyền thông và thiết bị 

gắn trên xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông được tạo cấu hình để cho phép trao đổi thông 
tin với thiết bị được gắn trên xe khi nguồn năng lượng cung cấp của xe đã hết. Thiết bị 
truyền thông (200) bao gồm: thiết bị phát sáng (211) phát ra năng lượng ánh sáng tới 
thiết bị gắn trên xe (100); bộ phận nhận thông tin xe nhận thông tin xe qua ăng-ten 
(212) từ thiết bị gắn trên xe (100). Thiết bị gắn trên xe (100) bao gồm: mạch truyền 
thông liên lạc với thiết bị truyền thông (200); pin quang điện (122) biến đổi năng lượng 
ánh sáng được cấp từ thiết bị truyền thông (200) thành năng lượng điện và cung cấp 
năng lượng điện tới mạch truyền thông. Mạch truyền thông của thiết bị được gắn trên xe 
bao gồm: bộ phận lưu thông tin xe để lưu thông tin xe theo cách cố định; bộ phận truyền 
thông tin xe để truyền thông tin xe được lưu bởi bộ phận lưu thông tin xe tới thiết bị 
truyền thông (200).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2014 
(71) SMART HUB PTE. LTD.  (SG) 

100 Beach Road, #25-06 Shaw Towers, Singapore 189702, Singapore 
(72) BACAREZA, Gio (PH), JOSON, Eduardo, Ramon, G. (PH), VILLARICA, Rodolfo, 

Alberto, A. (PH), PADUA, Michael, Charles, Fernandez (PH), MENDIOLA, Dennis 
(PH) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp cung cấp khả năng truy cập Internet 

cho thiết bị tính toán 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp cung cấp khả năng truy cập Internet cho 
thiết bị tính toán bao gồm bộ phận điều giải điều chỉnh truy cập Internet được bố trí để 
nhận yêu cầu từ thiết bị tính toán để điều chỉnh truy cập Internet từ chế độ truy cập 
Internet trả tiền tới chế độ truy cập Internet không tính phí; và danh sách trắng trong liên 
lạc với bộ phận điều giải điều chỉnh truy cập Internet, danh sách trắng duy trì danh sách 
của các nguồn tài nguyên web sẵn có cho truy cập không tính phí bởi thiết bị tính toán; 
trong đó, khi xử lý thành công yêu cầu, danh sách của các nguồn tài nguyên web là 
không tính phí để truy cập bởi thiết bị tính toán. Hệ thống có thể còn được làm tương 
thích để tính hóa đơn/tính phí dựa trên cả mô hình thanh toán cho thời gian cụ thể hoặc 
mô hình thanh toán cho mỗi hành động.  
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(72) van der Velde, Albert Anton (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đầu ống thông khí 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu ống thông khí có vỏ giới hạn rãnh thông gió và một khoang. 
Rãnh thông gió có cổng trên đầu mở xuống dưới vào khoang. Phao được bố trí trong 
khoang và được dẫn hướng để dịch chuyến có dẫn hướng giữa vị trí trên cùng đóng cổng 
trên và vị trí thấp nhất ở bên dưới cổng trên. Khoang nối thông với xung quanh đầu ống 
thông khí qua ít nhất một cổng bên. Phần bề mặt quay xuống dưới cửa phao ở vị trí thấp 
nhất được chắn về cơ bản theo tất cả các mặt bên và phần bề mặt trên của phao ở vị trí 
thấp nhất lộ ra ở bên trái qua cổng bên.  
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(30) PCT/CN2011/001607      23.09.2011 CN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) ASHCROFT Alexander Thomas (GB), CAO Jian (CN), MA Shouwei (CN), PELAN 

Edward George (GB), STOYANOV Simeon Dobrev (BG), ZHOU Weizheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng có chứa:  
(A) pha liên tục chứa nước hoặc rượu polyhydric hoặc hỗn hợp của chúng; và  
(B) chất mài mòn canxi cacbonat dạng hạt gồm có các hạt chính có hình kim và có chiều 
dải 2 micron hoặc lớn hơn; trong đó tỷ lệ chất mài mòn canxi cacbonat nằm trong 
khoảng từ 10 đến 70%, tốt hơn là từ 20 đến 60% tốt hơn nữa là từ 30 đến 40% theo tổng 
trọng lượng của chất mài mòn canxi cacbonat dạng hạt trên tổng trọng lượng của chế 
phẩm.  
Chế phẩm theo sáng chế chúng minh mức độ thỏa đáng về độ làm sạch, nhưng không bị 
mài mòn quá đáng và gây tổn hại cho răng.  
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(75) Huỳnh Bảo Đức  (AU) 

10/72 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 
(54) Thiết bị giám sát và bảo vệ công-ten-nơ

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị giám sát thùng công-ten-nơ, bảo vệ hàng hóa khi di chuyển, 
phát hiện và cảnh báo ngay khi thùng bị xâm nhập qua giám sát tình trạng cửa mở, ánh 
sáng, chuyển động, âm thanh trong thùng, hoặc nhiệt độ trong thùng quá mức qui định. 
Bộ thiết bị bao gồm bộ cảm biến đặt bên trong cửa thùng để giám sát trạng thái bên 
trong thùng. Bộ cảm biến kết nối thiết bị định vị đặt bên ngoài cửa thùng qua dây cáp dữ 
liệu. Thiết bị giám sát gửi giá trị các cảm biến và vị trí về phần mềm trên máy chủ, qua 
mạng GPRS, để phân tích và gửi cảnh báo khi thùng bị xâm nhập. Thiết bị giám sát 
được bảo vệ trên cửa thùng bằng thanh khóa và tháo gỡ không cần phải mở cửa thùng để 
sử dụng lại.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dây thép mạ đồng-thiếc cường độ cao dùng làm dây tang của 

lốp xe và phương pháp sản xuất dây tang này 

  (57)    Sáng chế đề xuất dây thép mạ đồng-thiếc cường độ cao dùng làm dây tang của lốp xe 
bao gồm thân chính của dây. Bề mặt của thân chính được tạo ra có ít nhất hai lớp mạ và 
hàm lượng thiếc của các lớp mạ giảm dần theo từng lớp từ trong ra ngoài. Lớp mạ liền 
kề bề mặt của thân chính có hàm lượng thiếc cao, lực bám dính giữa lớp mạ và thân 
chính lớn, lớp mạ có hàm lượng thiếc cao có thể ngăn chặn hiệu quả hiện tượng gỉ thân 
chính. Các lớp mạ có hàm lượng thiếc giảm dần theo từng lớp từ trong ra ngoài được kết 
hợp chặt với nhau, lớp mạ ngoài cùng có hàm lượng thiếc thấp nhất dính chặt vào cao su 
lốp xe. Do đó, dây tang của lốp xe theo sáng chế không chỉ đảm bảo thân chính của dây 
thép trong lớp mạ không bị gỉ mà còn tạo ra lực bám dính lớn giữa dây tang và cao su 
lốp. Kết quả là, lốp xe có thể chịu được các lực tác động như giãn dài, nén, xoắn và lực 
ly tâm trong quá trình di chuyển của xe ô tô, độ an toàn lái xe được đảm bảo.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thanh khung thẳng có thể điều chỉnh được của tường 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thanh khung tường bao gồm: các bề mặt lắp đối diện để nhận các 
panen tường, tấm ngăn được bố trí ở giữa các bề mặt lắp đối diện; đầu thứ nhất và thứ 
hai; đầu thứ nhất được tạo ra ở trên thanh khung thứ nhất và đầu thứ hai được tạo ra trên 
thanh khung thứ hai; thanh khung thứ nhất và thứ hai có thể dịch chuyển được tương đối 
với nhau để tạo ra sự điều chỉnh độ dài hữu hiệu của thanh khung tường.  
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(72) LI, Yun-Long (US), YAO, Wenqing (US), COMBS, Andrew, P. (US), YUE, Eddy, W. 
(US), MEI, Song (CN), ZHU, Wenyu (US), GLENN, Joseph (US), MADUSKUIE, 
Thomas, P., Jr. (US), SPARKS, Richard, B. (US), DOUTY, Brent (US), HE, Chunhong 
(CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất heteroxyclylamin làm chất ức chế PI3K 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất heteroxyclylamin có công thức I:  
 

  
trong đó các biến như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất này điều biến hoạt tính 
của các phosphoinositit 3-kinaza (PI3K) và được dùng để điều trị các bệnh có liên quan 
đến hoạt tính của PI3K bao gồm, ví dụ, các rối loạn do bệnh viêm, các rối loạn miễn 
dịch, bệnh ung thư, và các bệnh khác.  
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(72) KIRCHHOFF, Joerg (DE), KOENIG, Thomas (DE), BlERDEL, Michael (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình loại bỏ hợp chất dễ bay hơi ra khỏi môi trường chứa 

polyme và thiết bị loại bỏ hợp chất dễ bay hơi dùng cho quy 

trình này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ hợp chất dễ bay hơi ra khỏi môi trường chứa 
polyme như là, cụ thể là, dạng nóng chảy của polyme, dung dịch và dạng phân tán của 
polyme và cả thiết bị loại bỏ hợp chất dễ bay hơi dùng cho quy trình này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chặn hoặc ít nhất làm giảm phun hyđrocacbon  

không kiểm soát được từ giếng khai thác 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp chặn hoặc ít nhất làm giảm phun không kiểm soát 
được từ giếng để khai thác, phương pháp này bao gồm các bước đưa các chất rắn có tỷ 
trọng cao vào đáy giếng khoan, qua đường ống thích hợp, có dạng khối đa diện, hình 
cầu, hình elip hoặc paraboloit, đều hoặc không đều, có thể được phủ vật liệu polyme 
trương nở khi tiếp xúc với các chất lỏng ra khỏi giếng khoan, kích thước nhỏ nhất của 
các chất rắn lớn hơn 1mm và kích thước lớn nhất nhỏ hơn 100mm, sao cho các chất rắn 
được đưa vào tích tụ bằng cách chèn ngẫu nhiên ở đáy giếng khoan, tạo ra cột, cột này 
chặn hoàn toàn, hoặc ít nhất là một phần, việc thoát không kiểm soát được của các 
hy®rocacbon.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất và phương pháp điều chỉnh tăng trưởng thực vật, và 

phương pháp phòng trừ cỏ dại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất mới không steroit bắt chước brasinosteroit, đến quy trình 
và các chất trung gian để điều chế chúng, đến chế phẩm điều chỉnh sinh trưởng thực vật 
chứa hợp chất này và đến phương pháp sử dụng hợp chất này để kiểm soát sự sinh 
trưởng của thực vật và/hoặc thúc đẩy sự nảy mầm của hạt.  
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(72) LAMB, Catherine, S. (US), LUEBBERS, Steven, T. (US), TUCKER, Kandice, T. (US), 

JOHNS, Paul, W. (US), BARRETT-RElS, Bridget (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm bổ sung protein lỏng đã được tiệt trùng và phương 

pháp sản xuất chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm bổ sung protein lỏng đã được tiệt trùng bao gồm casein 
được thủy phân toàn phần để sử dụng với sữa mẹ và các sữa công thức nuôi dưỡng dùng 
cho nhũ nhi khác. Chế phẩm bổ sung protein lỏng đã được tiệt trùng có độ pH thấp, vì 
thế ức chế sự biến tính protein và làm giảm sự sinh trưởng của vi sinh vật.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2014 
(71) XINGYUE GROUP CO., LTD.  (CN) 

Gushan, Yongkang, Zhejiang 321307, China 
(72) HU, Jirong (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hệ thống bôi trơn động cơ bốn kỳ cầm tay

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống bôi trơn động cơ bốn kỳ cầm tay bao gồm: buồng chứa 
dầu (1) được tạo thành bởi vỏ đáy (32) và vỏ khuỷu dưới (31); buồng trục khuỷu (2) 
được tạo thành bởi vỏ khuỷu dưới (31) và vỏ khuỷu trên (33); buồng van khí (3) được 
tạo thành bởi vỏ khuỷu trên (33) và nắp đầu xi lanh (36); buồng cam (37) được tạo thành 
bởi vỏ khuỷu trên (33) và nắp buồng cam (38); và buồng thanh đẩy (30) nối giữa buồng 
van khí (3) và buồng cam (37). Trong đó lối vào dầu thứ nhất (12) và thứ hai (13) được 
tạo thành ở hai bên của vỏ khuỷu trên (33) và dưới (31) để nối thông buồng chứa dầu (1) 
với buồng trục khuỷu (2); lối vào đầu thứ nhất (12) và thứ hai (13) được lắp lần lượt theo 
thứ tự với các van kiểm tra thứ nhất (44) và thứ hai (45) trên đó; lối vào dầu thứ nhất 
(12) được nối với ống mềm (40) và tỳ vào vỏ đáy (32); cổng hút dầu thứ nhất (9) được 
bố trí ở đầu của ống mềm (40); cổng hút dầu thứ hai (10) được bố trí ở một đầu của lối 
vào dầu thứ nhất (12); và cổng hút dầu thứ ba (11) được bố trí ở một đầu của lối vào dầu 
thứ hai (13). Hệ thống bôi trơn theo sáng chế có ưu điểm là cấu tạo đơn giản, tốc độ tuần 
hoàn của dầu nhanh, hiệu suất bôi trơn cao, hiệu quả tách dầu khí tốt và vận hành ổn 
định trong mọi tư thế.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã dữ liệu viđeo

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã dữ liệu viđeo, phương pháp bao gồm các 
bước: thu nhận chỉ số hình ảnh tham chiếu và vectơ chuyển động của đơn vị dự báo hiện 
tại; tạo khối dự báo của đơn vị dự báo hiện tại bằng cách sử dụng chỉ số hình ảnh tham 
chiếu và vectơ chuyển động; tạo khối dư bằng cách quét ngược, lượng tử hóa ngược và 
biến đổi ngược; và tạo các điểm ảnh được khôi phục bằng cách sử dụng khối dự báo và 
khối dư. Các điểm ảnh dự báo của khối dự báo được tạo ra bằng cách sử dụng bộ lọc nội 
suy được lựa chọn dựa vào vectơ chuyển động. Do đó, hiệu suất mã hóa thông tin 
chuyển động được tăng lên bằng cách đưa vào các tùy chọn trộn. Ngoài ra, độ phức tạp 
tính toán của bộ mã hóa và bộ giải mã được giảm xuống bằng cách lựa chọn bộ lọc khác 
nhau theo vị trí của các điểm ảnh dự báo được xác định bằng vectơ chuyển động.  
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(72) LAURIN Michel (CA), PASPEK Stephen C. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình tách kẽm oxit

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tách kẽm oxit ra khỏi nguyên liệu chứa hỗn hợp gồm kim 
loại và hợp chất của kim loại. Quy trình này bao gồm các bước: ngâm chiết nguyên liệu 
chứa kẽm bằng dung dịch bazơ đậm đặc, tuỳ ý pha loãng huyền phù đặc này bằng nước 
với lượng đủ để làm giảm độ nhớt của huyền phù đặc, nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc tách nước cái chứa kẽm đã được hoà tan ra khỏi các chất không tan, tách các chất 
không tan ra khỏi nước cái, và kết tủa kẽm oxit ra khỏi nước cái bằng cách bổ sung 
kháng dung môi vào nước cái. Quy trình này cũng được sử dụng để tái tuần hoàn dung 
địch bazơ và kháng dung môi. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình tách kẽm ra 
khỏi nguyên liệu chứa kẽm.  
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Lars Henrik (DE), HUANG, Wenqi (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp làm biến màu sợi dệt

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình làm biến đổi màu ở sợi dệt, đặc biệt là ở vải sợi xenlulo 
nhuộm màu như vải bông chéo (denim), bằng peroxidaza, nguồn hydro peroxit, và chất 
trung gian.   
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(72) TOBEY, Richard, E. (US), HICKEY, Robert (US), TSAI, Shih-perng (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình khởi động thiết bị phản ứng lên men kỵ khí dạng 

thùng sâu để sản xuất hợp chất hữu cơ được oxy hóa từ 

cacbon monoxit và hy®ro 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình khởi động hệ thống lên men thùng sâu kỵ khí được sử 
dụng trong chuyển hóa sinh học ky khí hyđro và cacbon monoxit trong dòng cơ chất khí 
thành các hợp chất hữu cơ được oxy hóa như etanol. Trong quy trình này, máy phun sử 
dụng chất lỏng động được sử dụng để đưa cơ chất khí vào thiết bị phản ứng lên men 
thùng sâu trong đó ít nhất một trong số các bước: (i) điều chỉnh tỷ lệ dòng khí lỏng qua 
máy phun, (ii) thay đổi lưu lượng chất lỏng qua máy phun, và (iii) điều chỉnh phần mol 
cacbon monoxit trong khí nạp bằng cách trộn với ít nhất một khí khác, trong đó sự 
chuyển khối của cacbon monoxit vào dung môi nước trong thiết bị phản ứng được kiểm 
soát để thu được sự phát triển mạnh mẽ của vi sinh vật trong khi vẫn duy trì nồng độ 
cacbon monoxit thấp hơn lượng mà gây tác động bất lợi không phù hợp đến vi sinh vật. 
Theo các khía cạnh được ưu tiên của sáng chế, khí được tái sinh từ lớp không khí ở giữa 
của thiết bị phản ứng được sử dụng để điều biến sự cấp cacbon monoxit vào dung môi 
nước.  
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(US), TEJWANI-MOTWANI Monica (US), BELANSKY Carol (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thuốc thú y dùng khu trú và phương pháp điều trị hoặc ngăn 

ngừa nhiễm ngoại ký sinh trùng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc thú y dùng khu trú để chống lại nội ký sinh trùng và ngoại ký 
sinh trùng ở động vật, chứa ít nhất một hoạt chất isoxazolin và chất mang dược dụng, tùy 
ý kết hợp với một hoặc nhiều hoạt chất khác nữa. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp điều trị và ngăn ngừa nhiễm ngoại ký sinh ở động vật bao gồm bước cho động vật 
này dùng thuốc thú y theo sáng chế.  
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SHANKARA, Srinivas (US), QIU, Huawei (US), PAN, Clark (US), KEBBLE, 
Benjamin (CH) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kháng thể đơn dòng được làm giống như của người đặc hiệu 

với phức alpha beta TCR/CD3 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng được làm giống như của người đặc hiệu với 

phức hợp TCR/CD3. 
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(72) STOLLER, Jerry H (US), SALZMAN, Ronald (US), LIPTAY, Albert (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tăng năng suất cây trồng bằng cách dùng 

trehaloza 

  (57)   Phương pháp làm tăng và/hoặc duy trì năng suất và/hoặc sinh khối ở các loài cây trồng 
bao gồm cây khoai tây, cây củ cải đường, cây mía đường, cây ngô, cây đậu nành và và 
các cây khác bằng cách đưa ngoại sinh trehaloza và/hoặc dẫn xuất của trehaloza ở thời 
điểm bất kỳ trong quá trình sinh trưởng như trước khi gieo hạt cây trồng, trong quá trình 
gieo hạt, hoặc trong quá trình tạo ra thực vật. Phương pháp này, khi được đưa lên sớm 
trong quá trình sản xuất cây trồng làm tăng sự khỏe mạnh và sức sống của cây mẹ này 
tạo ra sản phẩm tốt hơn cho sức khỏe có lượng đường từ cây mẹ giảm đi.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
150 

(11) 39148 
(21) 1-2014-01183 (51) 7 A46B  9/04 

(22) 14.09.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/CN2011/001555 14.09.2011 (87) WO2013/037085 21.03.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York NY 10022, United States of America 
(72) JI Yanmei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng 

  (57)    Sáng chế đề xuất bàn chải đánh răng kết hợp các lông chải tơ đơn làm thon kết hợp với 
các lỗ chùm lông chải có kích thước giảm, có đường kính nằm trong khoảng từ 1,3 mm 
đến 1,4 mm. Theo khía cạnh khác, sáng chế đề xuất bàn chải đánh răng để cân bằng số 
lượng các lỗ chùm lông chải và số lượng các lông chải tơ đơn làm thon bên trong mỗi lỗ 
chùm lông chải để đạt được tỷ lệ đặc biệt làm giảm chi phí sản xuất của bàn chải đánh 
răng đồng thời duy trì cảm giác miệng mà người tiêu dùng kết hợp với sản phẩm có chất 
lượng. Cũng theo khía cạnh khác, sáng chế đề xuất bàn chải đánh răng kết hợp các lông 
chải tơ đơn làm thon và cũng đạt được cân bằng giữa đường bao có kích thước các lỗ 
chùm lông chải giảm và khoảng cách giữa các lỗ chùm lông chải liền kề để đạt được tỷ 
lệ đặc biệt làm giảm chi phí sản xuất của bàn chải đánh răng đồng thời duy trì cảm giác 
miệng mà người tiêu dùng kết hợp với sản phẩm có chất lượng.  
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(72) Fumito NONAKA (JP), Yuichi FUKUI (JP), Tachio KAWAI (JP), Shunsuke 

URATANI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp mực được gắn vào cơ cấu chính của thiết bị tạo ảnh theo cách tháo 
ra được, hộp mực này bao gồm: khung (21); chi tiết cần được cấp điện (24); chi tiết cố 
định (50), có khả năng dẫn điện, để cố định chi tiết cần được cấp điện vào khung, trong 
đó, chi tiết cố định này nối dẫn điện với chi tiết cần được cấp điện; phần hốc (32) tạo ra 
trên khung, để gài một phần của chi tiết cố định vào đó; và phần nhựa đúc (40) tạo ra 
bằng cách phun vật liệu nhựa dẫn điện nóng chảy vào phần hốc, trong đó, khi hộp mực 
được gắn vào cơ cấu chính, thì phần nhựa đúc này sẽ nối dẫn điện chi tiết cố định với 
phần cấp điện bố trí trong cơ cấu chính.  
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(72) Rod BRADBURY (CA) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phân hữu cơ, phương pháp sản xuất phân hữu cơ dạng viên và 

phương pháp làm giảm sự rửa trôi 

  (57)    Sáng chế đề xuất phân hữu cơ và phương pháp sản xuất phân hữu cơ dạng viên. Phân 
hữu cơ này chứa nguồn nitơ giải phóng chậm, nguồn nitơ, nguồn phospho III, nguồn 
kali, chất tạo chelat và chất liên kết. Phân bón này được sản xuất bằng cách trộn các 
thành phần khô với nước để tạo ra hỗn hợp ướt. Sau đó, hỗn hợp ướt này được đùn ra qua 
máy ép đùn và cắt để tạo thành dạng viên. Phân bón dạng viên cho phép phân bón này 
được cung cấp một cách chính xác hơn. Sáng chế còn đề xuất phương pháp làm giảm sự 
rửa trôi.  
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(72) Francis Lynn (Gus) OLSON (US), Rene De Santiago PALOMARES (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chất cải tạo đất và phương pháp tạo ra chất cải tạo đất 

  (57)    Sáng chế đề xuất chất cải tạo đất và phương pháp tạo ra chất cải tạo đất. Chất cải tạo đất, 
theo một ví dụ, chứa nguồn nitơ, chất hoạt động bề mặt, chất đa khoáng, và hỗn hợp vi 
sinh vật. Hỗn hợp vi sinh vật này chứa ít nhất một vi khuẩn, ít nhất một nấm, và ít nhất 
một nấm rễ. Nấm rễ khai thác nước và chất dinh dưỡng cho rễ cây để đổi lấy thức ăn. 
Ngoài ra, nấm rễ này mở rộng rất tốt vùng rễ hiệu quả của cây chủ. Chất cải tạo đất được 
tạo ra bằng cách trộn các thành phần khô. Sau đó, hỗn hợp vi sinh vật được trộn với các 
thành phần khô này.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý các loài gây hại

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý các loài gây hại và phương pháp xử lý bằng cách sử dụng 
thiết bị này. Thiết bị này bao gồm lượng quả bồ hòn châu Phi hiệu quả. Thiết bị có thể 
được đặt trong vùng chứa nước trong đó quả bồ hòn châu Phi xử lý các loài gây hại. 
Ngoài ra, thiết bị này còn có thể được đặt trong ống nhờ vậy mà sự kết hợp của quả bồ 
hòn châu Phi và lực cơ học của nước loại bỏ các loài gây hại trong ống.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hộp của vỏ làm nguội thay thế được của máy cán, đầu đặt của 

máy cán và phương pháp thay thế vỏ làm nguội của máy cán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ làm nguội bằng nước dạng môđun có phần hộp của ống dẫn chất 
làm nguội và phần bích phía ngoài có thể tách rời theo cách có chọn lựa. Việc tách rời 
phần bích có đường kính lớn hơn ra khỏi phần hộp tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp và 
tháo theo hướng dọc trục của phần ống của hộp trong các khoảng không được tạo ra theo 
hướng kính. Kết cấu dạng môđun của vỏ làm nguội còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
tái sử dụng phần bích ngoài và thay thế riêng phần ống bị mòn của hộp.  
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Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, Switzerland 
(72) KIM, Sejong  (KR), FOWLER, Jeffrey, David (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hệ phân tán nông hóa

  (57)     Hệ phân tán nông hóa bao gồm (a) pha lỏng liên tục; và (b) pha rắn của các hạt epoxy- 
polyme phân tán trong pha lỏng liên tục; trong đó polyme được hình thành từ các 
monome hòa tan được trong pha liên tục; tác nhân hóa học có mặt trong các hạt polyme; 
và hệ phân tán này không phải là hệ phân tán Pickering; và các phân tử polyme tùy chọn 
tạo thành các hạt polyme có chứa các nhóm ưa nước bị hydrat hóa khi tiếp xúc với nước 
theo cách làm cho các hạt này có khả năng thấm qua và cho phép tác nhân hóa học 
khuếch tán ra, và tùy chọn ít nhất một hóa chất linh động không có khả năng liên kết 
ngang sao cho việc tách hóa chất này từ pha phân tán để lại trong đó các lỗ xốp theo 
cách cho phép tác nhân hóa học khuếch tán ra.  
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(54) Phương pháp điều khiển các thao tác đấu giá trong mạng và 

máy chủ đấu giá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển các thao tác đấu giá trong mạng và máy 
chủ đấu giá cho phép người bán và những người đấu giá xác định giá sản phẩm theo 
quyết định của riêng họ bằng cách cho phép những người đấu giá tham gia vào phiên 
đấu giá giữa giá thấp nhất do người bán đưa ra và giá cao nhất của sản phẩm, và mang 
lại lợi ích cho cả người bán lẫn người đấu giá thành công bằng cách áp dụng giá đấu 
thành công của người đấu giá thành công thấp nhất tới tất cả người đấu giá thành công 
là giá bán.  
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(54) Vật dụng vệ sinh sử dụng một lần và phương pháp sản xuất vật 

dụng vệ sinh này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng vệ sinh sử dụng một lần bao gồm phần bao phía ngoài bao 
lấy phần eo của người mặc, và phần phía trong được đặt trên bề mặt tiếp xúc với da của 
phần bao phía ngoài bao lấy ít nhất phần đũng quần của người mặc, trong đó phần phía 
ngoài bao gồm: tấm thứ nhất kéo dài liên tục theo hướng chu vi từ phần phía trước hoặc 
phần phía sau của cơ thể người mặc đến các phần bên đối nhau; một cặp các tấm thứ hai 
được xếp lớp trên tấm thứ nhất và được bố trí cách nhau theo hướng chu vi sao cho các 
tấm thứ hai không được tạo ra trên phần phía trước hoặc phần phía sau mà được đặt trên 
các phần bên đối nhau, và chi tiết đàn hồi được kẹp vào giữa các tấm thứ nhất và thứ hai 
và kéo giãn được theo hướng chu vi. Phần phía trong được đặt kéo dài từ phần phía trước 
đến phần phía sau mà ở đó các tấm thứ hai không được đặt lên.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng HtrA1 và phương pháp sản xuất kháng thể 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng HtrA1 và phương pháp sản xuất kháng thể này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp sản xuất tấm thạch cao nhờ sử dụng 

các viên bột hồ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp sản xuất tấm thạch cao nhờ sử dụng các 
viên bột hồ. Theo sáng chế, bột hồ dùng để tạo ra tấm thạch cao được tạo dưới dạng các 
viên bột hồ. Các viên bột hồ này được trộn với bột thạch cao nhão trong máy trộn. Các 
viên bột hồ ban đầu không tan được và không hòa tan. Tuy nhiên trong các giai đoạn sấy 
khô sau đó, các viên bột hồ sẽ tan được và hòa tan vào pha thạch cao. Điều này vừa tạo 
thành phần bột hồ mong muốn, vừa tạo ra các khoảng trống trong thạch cao thành phẩm.  
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(72) HOLLER, Sebastian (DE), KIRSCHKE, Cord (DE) 
(74) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư (LUVINA LAW FIRM) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý nhiệt vật liệu phụ trợ 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý nhiệt vật liệu phụ trợ, trong đó, để làm sạch dòng 
khí thô có chứa chất tạp chất hữu cơ, được cấu hình để được đưa vào dòng khí thô và 
cùng với tạp chất hữu cơ tạo thành một hệ ổn định gồm tạp chất này và vật liệu phụ trợ, 
có thể được thực hiện một cách dễ dàng và tiết kiệm nguồn lực, phương pháp này bao 
gồm các bước: nạp hệ gồm tạp chất hữu cơ và vật liệu phụ trợ và một dòng khí mang đã 
được gia nhiệt so với điều kiện bình thường thành vào thiết bị xử lý nhiệt; chuyển đổi 
hóa học ít nhất một phần tạp chất hữu cơ để tạo ra vật liệu phụ trợ đã xử lý; tách vật liệu 
phụ trợ đã xử lý ra khỏi vật liệu phụ trợ có chứa tạp chất hữu cơ bằng cách vận chuyển 
bằng dòng khí; và loại bỏ vật liệu phụ trợ đã xử lý ra khỏi thiết bị xử lý nhiệt.  
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(75) KIM, WOO YONG  (KR) 

108-2202 Dongil High Ville Apt., Donghwa-ri, Bongdam-eup, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do 445-782 Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Nồi áp suất dùng điện để nấu cơm không có đệm cao su 

  (57)    Sáng chế liên quan đến nồi áp suất dùng điện để nấu cơm không có đệm cao su và cụ thể 
hơn, đến nồi áp suất dùng điện để nấu cơm bao gồm vỏ thân chính, nồi nấu được đặt bên 
trong vỏ thân chính này, và nắp được ghép bằng bản lề vào vỏ thân chính và được bố trí 
đậy mặt trên hở của vỏ thân chính giữa, được đặt bên trong nồi nấu, có bề mặt dưới được 
đặt trên và tiếp xúc với nồi nấu bên trong và được tạo ra tương ứng với mặt trên của nồi 
nấu bên trong này; nắp trong được bố trí với khoảng không tiếp nhận trong đó phần tử 
bịt kín có thể di chuyển theo phương thẳng đứng; mặt trong của khoảng không tiếp nhận 
có cấu hình để duy trì sự bịt kín, khít chặt với phần đầu theo chu vi của phần tử bịt kín. 
Phần tử bịt kín được làm bằng kim loại để ngăn không cho hơi nước xuất hiện trong quá 
trình nấu xả ra bên ngoài mà không cần đến đệm cao su.  
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(71) EURO-CELTIQUE S.A.  (LU) 

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Luxembourg 
(72) CHEN, Yu (CN), YANG, Lan (CN), FENG, Feiyu (CN), GE, Qiufu (CN), GUO, 

Dianwu (CN), CHEN, Yi (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm chứa xyclopolysacarit để sản xuất thuốc điều trị 

bệnh ung thư 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa (a) xyclopolysacarit và (b) hợp chất có công thức 
(I) hoặc muối dược dụng của nó:  
 

  
 
trong đó X1, X2, Q, Z, và m là như được xác định trong bản mô tả. Dược phẩm theo sáng 
chế được dùng để sản xuất thuốc điều trị bệnh ung thư hoặc bệnh miễn dịch.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
164 

(11) 39162 
(21) 1-2014-01232 (51) 7 C07K  16/12, A61K  39/40, A61P  
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(22) 10.09.2012 (43) 25.09.2014 
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(71) UCB PHARMA S.A.  (BE) 

60 AllÐe de la Recherche, B-1070 Brussels, Belgium 
(72) HUMPHREYS, David Paul (GB), LlGHTWOOD, Daniel John (GB), TYSON, Kerry 

Louise  (GB), KNlGHT, David Edward Ormonde (GB), HERVÐ, Karine Jeannine 
Madeleine (FR), COMPSON, Joanne Elizabeth  (GB), PAGE, Matthew Jon Timothy  
(GB), PAYNE, Andrew Charles  (GB), FlSHER, Nicola Louise  (GB), MACKENZIE, 
Brendon  (GB), COX Matthew  (GB) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Kháng thể đơn dòng đặc hiệu đối với kháng nguyên TcdA hoặc 

TcdB, dược phẩm chứa kháng thể này và phương pháp chọn lọc 

kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng đặc hiệu đối với kháng nguyên TcdA hoặc 
TcdB, dược phẩm chứa kháng thể này và phương pháp chọn lọc kháng thể này.  
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(30) 2011-230934    20.10.2011 JP 
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2. HOEV COMPANY, LIMITED  (VN) 

Plot No. P-2, Thang Long Industrial Park, Dong Anh District, Hanoi City, Socialist 
Republic of Vietnam 

(72) GOTO, Tomoyuki (JP), SHIBUI, Masatomo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất kính bảo vệ dùng cho thiết bị di động

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất kính bảo vệ dùng cho thiết bị di động mà có 
thể nâng cao độ chính xác về kích thước của tấm kính sau khi được tăng độ bền hóa học. 
Phương pháp sản xuất kính bảo vệ dùng cho thiết bị di động theo sáng chế bao gồm 
bước xử lý hình dạng để xử lý phiến kính thành tấm kính có hình dạng của kính bảo vệ 
dùng cho thiết bị di động và bước tăng độ bền hóa học được thực hiện sau bước xử lý 
hình dạng, để tăng độ bền hóa học cho tấm kính.  
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(22) 20.09.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/005992    20.09.2012 (87) WO/2013/042371 28.03.2013 
(30) 2011-207408 22.09.2011 JP 

2012-071370 27.03.2012 JP 
2012-122844 30.05.2012 JP 

(71) IDEMITSU KOSAN CO., LTD.  (JP) 
1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8321 Japan 

(72) ABURATANI, Ryo (JP), SENGA, Minoru  (JP), JUNKE, Tadanon  (JP), AIDA, 
Masao  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hạt thủy tinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt thủy tinh chứa Li, P và S, trong đó khi phổ Raman của hạt thủy 
tinh được xác định năm lần hoặc nhiều hơn và đỉnh ở 330 đến 450cm-1 trong phổ Raman 
được phân tách thành các đỉnh thành phần bằng cách tách theo dạng sóng, thì độ lệch 
chuẩn của tỷ lệ diện tích của mỗi đỉnh thành phần là 3,0 hoặc nhỏ hơn, diện tích đỉnh 
của thành phần PS4

3- thu được bằng cách tách theo dạng sóng nằm trong khoảng từ 10 
đến 95% tổng diện tích, và diện tích của thành phần P2S7

4- thu được bằng cách tách theo 
dạng sóng nằm trong khoảng từ 5 đến 45% tổng diện tích, và diện tích đỉnh của thành 
phần PS4

3- lớn hơn so với diện tích đỉnh của thành phần P2S7
4-.  
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(72) Hui-Ting CHANG (TW), Su-Hsing WANG (TW), Kuan-Hsu LIN (TW), Chih-Wei 

HUANG (TW), Po-Yu CHOU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu điều chỉnh cửa nạp không khí

  (57)    Sáng chế đề cập tới kết cấu điều chỉnh cửa nạp không khí được làm thích ứng cho hệ 
thống nạp không khí, kết cấu này bao gồm ống góp nạp, cửa gài vòi phun nhiên liệu 
điện tử, đường dẫn nạp đầu xi lanh, và chi tiết van điều chỉnh. Kết cấu điều chỉnh cửa 
nạp không khí có thể khiến cho điều kiện nạp không khí của xe môtô tác động trở lại và 
thay đổi cùng với tốc độ quay của động cơ. Ngoài ra, vì chi tiết van điều chỉnh được bố 
trí phía sau van tiết lưu, dòng không khí đến từ van tiết lưu sẽ có tốc độ cao ở vị trí có 
chi tiết van điều chỉnh và điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho trạng thái trộn không 
khí nhiên liệu đồng đều hơn, đặc biệt đối với động cơ nhiều van, chẳng hạn động cơ bốn 
van, hiệu ứng dòng xoáy có thể dễ dàng xuất hiện để làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.  
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13/658,883 24.10.2012 US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) LONSWAY, Michael, J (US), KISELA, David (US), REISIG, Karl, A (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dụng cụ đựng thực phẩm và đồ uống

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ đựng thực phẩm hoặc đồ uống gồm có vật đựng có thân và 
thành bên, phần đế và ít nhất một bộ phận khớp bên ngoài ở thành bên hoặc phần đế. Lõi 
nhiệt gồm có thân rỗng cùng với ít nhất một bộ phận khớp bên trong để khớp với ít nhất 
một bộ phận khớp bên ngoài trên vật đựng nhằm giữ lõi nhiệt trên vật đựng. Thân rỗng 
có phần trung tâm để truyền nhiệt sang phần đế của vật đựng và môi trường dẫn nhiệt, 
như dung dịch nước muối, chất làm lạnh, nước, dầu hoặc cát, nằm bên trong thân rỗng.  
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(72) TOYA, Shoichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cấp điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp điện (100) bao gồm: đầu nối (40) được nối với bộ ăcquy 
(200); bộ biến đổi điện để biến đổi nguồn điện một chiều được cấp từ bộ ăcquy (200) 
qua đầu nối (40) thành nguồn điện thứ nhất; phích cắm (70) được nối với nguồn điện 
bên ngoài; bộ cấp điện (50) được nối với bộ nhận nguồn điện để được cấp điện từ nguồn 
điện thứ nhất được nối với bộ biến đổi điện hoặc nguồn điện thứ hai được nối với nguồn 
điện bên ngoài qua phích cắm (70); và bộ chuyển mạch để chuyển mạch giữa hoạt động 
cấp điện từ nguồn điện thứ nhất cho bộ cấp điện (50) và hoạt động cấp điện từ nguồn 
điện thứ hai cho bộ cấp điện (50).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Hợp chất tương tự crotonat và phương pháp kiểm soát sự hình 

thành các chất oxy hóa cao trong quá trình lên men kỵ khí 

chất nền tổng hợp để sản xuất etanol sử dụng hợp chất tương 

tự crotonat này 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất tương tự crotonat dùng trong quy trình sản xuất etanol từ chất 
khí nền tổng hợp và phương pháp kiểm soát sự hình thành các chất oxy hóa cao trong 
quá trình lên men kỵ khí chất khí nền tổng hợp để sản xuất etanol có sử dụng hợp chất 
tương tự crotonat nhằm ngăn chặn hoặc đảo ngược ảnh hưởng của việc nhiễm butyrogen.  
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(72) BRUYER Denis (BE), GEORIS Jacques (BE), DORGEO ValÐrie (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thức ăn cho động vật có bổ sung xylanaza và phương pháp 

sản xuất thức ăn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thức ăn cho động vật có bổ sung xylanaza chịu nhiệt độ cao và bền 
nhiệt độ cao. Phương pháp sản xuất thức ăn cho động vật này cũng được đề xuất.  
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(72) FLlCK, Jean-Marc (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị hút thuốc đốt nóng bằng điện và phương pháp kiểm 

soát lượng khí dung trong thiết bị này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hút thuốc đốt nóng bằng điện và phương pháp kiểm soát 
lượng khí dung trong thiết bị này. Thiết bị này bao gồm chất nền tạo khí dung, bộ đốt 
nóng bao gồm ít nhất một linh kiện đốt nóng để đốt nóng chất nền tạo khí dung, và 
nguồn cung cấp năng lượng đến linh kiện đốt nóng. Phương pháp này bao gồm các 
bước: xác định nhiệt độ của linh kiện đốt nóng; và điều chỉnh năng lượng cấp cho linh 
kiện này để duy trì nhiệt độ linh kiện đốt nóng trong phạm vi nhiệt độ mong muốn, 
trong đó phạm vi nhiệt độ mong muốn được tính toán tự động dựa trên lưu tốc chất khí 
đo được qua hoặc đi qua thiết bị. Bằng việc kiểm soát nhiệt độ của linh kiện đốt nóng, 
khí dung với các đặc tính đồng nhất mong muốn có thể được tạo ra.  
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(72) GURNEY, Austin, L. (US), SATO, Aaron, Ken (US), BOND, Christopher, John (US) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể gắn kết với VEGF, kháng thể gắn kết với DLL4 và 

dược phẩm chứa  kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tác nhân gắn kết VEGF, tác nhân gắn kết DLL4, tác nhân gắn kết 
đặc trị kép VEGF/DLL4 để điều trị bệnh ung thư. Sáng chế cũng đề cập kháng thể gắn 
kết đặc hiệu với VEGF của người, kháng thể gắn kết đặc hiệu DLL4 của người và kháng 
thể đặc hiệu kép gắn kết đặc hiệu VEGF của người và/hoặc DLL4 của người để điều trị 
khối u. Các tác nhân gắn kết theo sáng chế được dùng để điều trị bệnh cho bệnh nhân 
mắc bệnh ung thư.  
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Shoji (JP), NISHINO, Takashi  (JP), MASAMOTO, Manabu  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất etanol

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất etanol bằng cách sử dụng nguyên liệu thô là 
sinh khối xenluloza và chất xúc tác là axit hữu cơ dễ bay hơi để đường hóa 
hemixenluloza, sau đó thu hồi axit này từ dịch đường hóa C5 và tái sử dụng chúng làm 
chất xúc tác cho quá trình đường hóa hemixenluloza tiếp theo.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp để thu hồi dầu và hệ thống thu hồi dầu thứ cấp

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để thu hồi dầu, phương pháp này bao gồm: đưa nước 
biển tới hệ thống tách điện dẫn; xử lý nước biển với hệ thống tách điện dẫn để sản xuất 
nước được xử lý chứa ít hơn 200 mg/l sulfat, và làm ngập ít nhất một phần của mỏ chứa 
dầu với nước đã xử lý. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hệ thống thu hồi dầu thứ cấp.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất aryl-quinolin, quy trình điều chế và dược phẩm chứa 

nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I)  
 

  
 
trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6 và n là như được xác định trong bản mô tả và chế phẩm 
chứa hợp chất này.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
177 

(11) 39175 
(21) 1-2014-01364 (51) 7 H04W  56/00, H04L  7/00, H04W  

4/04 
(22) 24.09.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/074420  24.09.2012 (87) WO/2013/047450 04.04.2013 
(30) 2011-218180      30.09.2011 JP 
(71) THE NlPPON SIGNAL CO., LTD.  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6513 Japan 
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SHIRAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp đồng bộ hóa hệ thống mạng truyền thông không 

dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đồng bộ hoá dùng cho hệ thống mạng truyền thông 
không dây có khả năng duy trì trạng thái đồng bộ hóa của mỗi máy vô tuyến ngay cả khi 
có sự cố truyền thông xảy ra giữa các máy vô tuyến cố định đuợc bố trí để có thể truyền 
thông được với nhau. Khi có sự cố xảy ra trong truyền thông không dây giữa các máy vô 
tuyến cố định thì thông tin đồng bộ hóa giữa các máy vô tuyến cố định này được chuyển 
tiếp qua các máy vô tuyến di động được lắp đặt ở các phần phía trước và phía sau của vật 
thể di động ở giữa các máy vô tuyến cố định theo cách có thể liên lạc được với nhau. 
Ngoài ra, khi một trong các máy vô tuyến cố định được thiết lập làm trạm cơ sở đồng bộ 
hóa và truyền gói đồng bộ hóa như là thông tin đồng bộ hóa, và các máy vô tuyến khác 
được thiết lập làm các trạm chuyển tiếp để chuyển tiếp gói đồng bộ hóa, thì mỗi trạm 
chuyển tiếp thực hiện việc truyền sang chế độ thu đồng bộ hóa để chờ thu gói đồng bộ 
hóa đáp lại việc ứng dụng nguồn và trạm chuyển tiếp ở chế độ thu đồng bộ hóa thực hiện 
việc truyền ở chế độ duy trì đồng bộ hóa khi thu gói đồng bộ hóa, sao cho trạm chuyển 
tiếp có thể truyền gói đồng bộ hóa khi thu gói đồng bộ hoá, sao cho trạm chuyển tiếp có 
thể truyền gói đồng bộ hoá này trong chu kỳ phân định truyền gói đồng bộ hoá riêng 
được định trước và trạm chuyển tiếp ở chế độ duy trì đồng bộ hoá thực hiện việc truyền 
sang chế độ thu đồng bộ hoá khi trạng thái không thu gói đồng bộ hoá nào vượt quá thời 
gian giới hạn định trước của việc cập nhật thông tin đồng bộ hoá. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển tàu hỏa

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển tàu hỏa có thể đảm bảo an toàn theo cách tin 
cậy cho vùng đệm an toàn phù hợp và có thể cho phép điều khiển di chuyển an toàn hơn 
hoặc điều khiển phanh an toàn hơn cho tàu hỏa. Hệ thống điều khiển tàu hỏa này bao 
gồm: thiết bị đặt trên tàu (3) được lắp trên tàu hỏa (2) đang di chuyển trên đường ray 
định trước (1); máy rađiô trên tàu (7) truyền và nhận thông tin khoảng cách di chuyển và 
thông tin tốc độ của tàu hỏa (2) thu được bởi thiết bị đặt trên tàu (3); máy rađiô bên vệ 
đường (8) được bố trí ở vị trí định trước của đường ray (1) và truyền thông tin tới và 
nhận thông tin từ máy radiô trên tàu (7), và thiết bị mặt đất (9) được nối với máy radiô 
bên vệ đường (8), trong đó thiết bị mặt đất (9) thu được vị trí của tàu hỏa (2) dựa vào 
thông tin khoảng cách di chuyển và thông tin tốc độ của tàu hỏa (2) được truyền từ thiết 
bị đặt trên tàu (3), và thiết lập vùng đệm an toàn theo mỗi trong số hướng di chuyển của 
tàu (2) và hướng di chuyển ngược với hướng di chuyển của tàu (2), vùng đệm an toàn 
này sẽ được thiết lập lâu dài trong khi tàu (2) di chuyển.  
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(54) Hệ thống điều khiển tàu hỏa

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển tàu hỏa có khả năng điều khiển tàu hỏa ở nhiều 
chế độ lái bởi một thiết bị đặt trên tàu, hệ thống này bao gồm: thiết bị đặt trên tàu (4) 
được lắp trên tàu hỏa (2) đang di chuyển trên đường ray định trước (1); bộ phận xử lý 
bảo vệ tàu hỏa tự động (Automatic Train Protection-ATP) liên tục (11) và bộ phận xử lý 
ATP gián đoạn (10) được bố trí trong thiết bị đặt trên tàu (4) và thực hiện đồng thời các 
xử lý chế độ lái ATP liên tục bởi hệ thống ATP liên tục và chế độ lái ATP gián đoạn bởi 
hệ thống ATP gián đoạn; và bộ phận xác định chế độ lái (12) lựa chọn một trong số các 
kết quả xử lý của bộ phận xử lý ATP liên tục (11) hoặc bộ phận xử lý ATP gián đoạn 

(10) để sử dụng trong điều khiển di chuyển tàu.  
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(54) Hệ thống điều khiển tàu hỏa

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống điều khiển tàu hỏa bao gồm: thiết bị đặt trên tàu (3) được lắp 
trên mỗi trong số các tàu hỏa (2); máy rađiô trên tàu (4); các máy rađiô bên vệ đường 
(5) được bố trí trên mặt đất; và thiết bị mặt đất (6) được nối với các máy rađiô bên vệ 
đường (5). Thiết bị mặt đất (6) thu được thông tin vị trí của tàu hỏa (2) và thông tin vị trí 
của tàu hỏa (2) tiếp theo dựa trên các kết quả đo khoảng cách dựa trên truyền thông giữa 
các máy rađiô bên vệ đường (5) và các máy rađiô trên tàu (4), và thiết bị mặt đất (6) 
truyền chúng tới thiết bị đặt trên tàu (3) của tàu hỏa (2). Thiết bị đặt trên tàu (3) tính 
toán vị trí giới hạn dừng của tàu hỏa (2) tiếp theo dựa trên thông tin vị trí của tàu hỏa (2) 
và thông tin vị trí của tàu hỏa (2) tiếp theo, và thiết bị đặt trên tàu (3) truyền vị trí giới 
hạn dừng được tính toán tới tàu hỏa (2) tiếp theo.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển tàu hỏa

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống điều khiển tàu hỏa bao gồm thiết bị đặt trên tàu (3) được lắp 
trên tàu hỏa (2); máy rađiô trên tàu (4); các máy rađiô bên vệ đường (5) được bố trí trên 
mặt đất; và các thiết bị mặt đất (6) được bố trí trong mọi đoạn điều khiển được xác định 
trên đường ray. Trong mỗi đoạn điều khiển, thiết bị mặt đất (6) được nối với các máy 
rađiô bên vệ đường (5) trong đoạn điều khiển. Khi một thiết bị mặt đất (6) hỏng khi 
truyền thông tin tới và nhận thông tin từ một thiết bị mặt đất (6) khác, một thiết bị mặt 
đất (6) xác định là thiết bị mặt đất (6) khác này đã hỏng, và sau đó, một thiết bị mặt đất 
(6) tính toán khoảng cách di chuyển có thể tới đoạn điều khiển của thiết bị mặt đất (6) 
đã hỏng để ngăn tàu hỏa (2) khỏi đi vào đoạn điều khiển của thiết bị mặt đất (6) đã 
hỏng, và sau đó, một thiết bị mặt đất (6) truyền khoảng cách di chuyển có thể tới thiết bị 
đặt trên tàu (3).  
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(54) Phương pháp sản xuất nền gắn linh kiện điện tử và nền gắn 

linh kiện điện tử được sản xuất bằng phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nền gắn linh kiện điện tử. Phương pháp này 
bao gồm các bước: định vị linh kiện điện tử (14) sử dụng mốc chính (A và B) hình thành 
trên lớp kim loại (4) làm tham chiếu và gắn linh kiện điện tử (14) lên bề mặt thứ hai (5) 
của lớp kim loại (4) bằng chất kết dính (18) đặt giữa lớp kim loại (4) và cả linh kiện 
được gắn trong lớp nền (14) với thiết bị đầu cuối (20); sau đó gắn chìm linh kiện được 
gắn trong lớp nền (14) và mốc chính (A và B) trên nền cách điện (34); sau đó loại bỏ 
phần lớp kim loại (4) và hình thành khoang hở thứ nhất (W1) làm lộ mốc chính (A và B) 
và khoang hở thứ hai (W2) làm lộ lớp kết dính (18) bao gồm phần tương ứng với thiết bị 
đầu cuối (20); xác định vị trí thiết bị đầu cuối (20) bằng cách sử dụng mốc chính được lộ 
ra (A và B) làm tham chiếu và hình thành một lỗ thông LVH (46) đến thiết bị đầu cuối 
(20) trong lớp kết dính (18) lộ ra từ khoang hở thứ hai (W2); và do đó hình thành mô 
hình hệ thống dây dẫn (50) từ lớp kim loại (4) kết nối điện đến thiết bị đầu cuối (20) qua 
đường dẫn điện thứ nhất (47) được tạo bằng cách mạ LVH (46) bằng đồng. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến nền gắn linh kiện được sản xuất bằng phương pháp này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị xử lý hình ảnh và màn hình hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý hình ảnh bao gồm bộ thu (201) nhận tín hiệu hình ảnh 
bao gồm hình ảnh mã hóa. Bộ thu (1701) nhận tín hiệu dữ liệu từ màn hình hiển thị 
(107), trong đó tín hiệu dữ liệu bao gồm trường dữ liệu bao gồm chỉ báo dải động màn 
hình hiển thị của màn hình hiển thị (107). Chỉ báo dải động màn hình hiển thị bao gồm 
ít nhất một chỉ báo độ sáng cho màn hình hiển thị. Bộ xử lý dải động (203) được bố trí 
để tạo ra hình ảnh đầu ra bằng cách áp dụng phép chuyển đổi dải động lên hình ảnh mã 
hóa để đáp ứng với chỉ báo dải đượng màn hình hiển thị. Đầu ra (205) xuất ra tín hiệu 
hình ảnh đầu ra bao gồm hình ảnh đầu ra đến màn hình hiển thị. Phép chuyển đổi còn có 
thể được thực hiện để đáp ứng với tham chiếu màn hình hiển thị mục tiêu chỉ định của 
dải động của màn hình hiển thị mà hình ảnh mã hóa được mã hóa cho nó. Sáng chế có 
thể được sử dụng để tạo ra hình ảnh HDR (dải động cao) cải thiện từ, ví dụ như, hình 
ảnh LDR (dải động thấp) hoặc ngược lại.   
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(72) KNIBBELER, Charles Leonardus Cornelius Maria (NL), VAN DER VLEUTEN, 
Renatus Josephus (NL), DE HAAN, Wiebe (NL) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý ảnh bao gồm bộ thu (201) nhận tín hiệu ảnh bao gồm 
ít nhất một ảnh mã hóa và tham chiếu màn hình mục tiêu. Tham chiếu màn hình mục 
tiêu là chỉ báo của dải động của màn hình mục tiêu mà ảnh mã hoá được mã hoá. Bộ xử 
lý dải động (203) tạo ra ảnh đầu ra bằng cách áp dụng sự biến đổi dải động lên ảnh mã 
hóa để đáp ứng với tham chiếu màn hình mục tiêu. Đầu ra (205) sau đó xuất ra tín hiệu 
ảnh đầu ra bao gồm ảnh đầu ra, ví dụ, đến màn hình thích hợp. Sự biến đổi dải động còn 
có thể được thực hiện để đáp ứng với chỉ báo dải động hiển thị nhận được từ màn hình. 
Sáng chế có thể được sử dụng để tạo ra ảnh dải động cao (HDR - High Dynamic Range) 
nâng cao từ, ví dụ như, ảnh dải động thấp (LDR - Low Dynamic Range) hoặc ngược lại.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp kim trắng trên cơ sở thiếc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp kim trắng trên cơ sở thiếc, trong đó hợp kim này chủ yếu chứa 
antimon với hàm lượng nằm trong khoảng từ 5,0% đến 9,0% trọng lượng, đồng hàm với 
lượng nằm trong khoảng từ 3,0% đến 8,0% trọng lượng, coban với hàm lượng nằm trong 
khoảng từ 0,1% đến 0,7% trọng lượng và thiếc với lượng làm cân bằng.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị bẫy côn trùng

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bẫy côn trùng (1) có kết cấu bao gồm: phần đế (10) kết hợp 
với tấm vải che (11), xung quanh đoạn cuối của phần đế (10) bố trí nhiều lỗ thu hút nhỏ 
(100) tạo thành các lỗ dẫn vào bên trong (103), còn phần trên của phần đế (10) có thiết 
kế rãnh nối (102) giữa phần đế (10) và tấm vải che (11) lại với nhau tạo thành khoảng 
không thu hút côn trùng (110), trong đó rãnh nối (102) đóng vai trò nhử mồi, mồi trong 
các lỗ dẫn vào bên trong (103) phát ra mùi vị có thể thu hút côn trùng bay vào khoảng 
không bên trong (110), tạo thành thiết bị bẫy côn trùng (1) bảo vệ môi trường.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã các hình ảnh dựa trên việc bù dịch chuyển bị 

ràng buộc và bộ phận lọc lặp 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã các hình ảnh dựa trên 
bù dịch chuyển bị ràng buộc và bộ phận lọc lặp. Thiết bị giải mã hình ảnh: nhận, từ bộ 
mã hóa, chỉ thị thứ nhất chỉ thị xem liệu chuỗi, hình ảnh, khung, lát, đơn vị mã hóa 
(coding unit - CU), đơn vị dự đoán (prediction unit - PU), và/hoặc đơn vị biến đổi 
(transform unit - TU) có hì trợ bù dịch chuyển bị ràng buộc hay không; nhận, từ bộ mã 
hóa, chỉ thị thứ hai chỉ thị xem liệu việc bù dịch chuyển thích nghi mẫu (sample adaptive 
offset - SAO) bị ràng buộc hoặc bộ phận lọc lặp thích nghi (adaptive loop filter - ALF) 
có được áp dụng hay không; nhận thông số từ bộ mã hóa và áp dụng việc bù SAO hoặc 
ALF tới các điểm ảnh của hình ảnh được phục hồi trên cơ sở chỉ thị thứ hai và thông số.   
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất oxazolidinon hai vòng được ngưng tụ có tác dụng ức 

chế protein vận chuyển este cholesterol (CETP)  

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I, bao gồm các muối dược dụng của chúng, 
là chất ức chế CETP và hữu dụng để làm tăng HDL-cholesterol, làm giảm LDL-
cholesterol, và để điều trị hoặc ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu lắp ráp cửa sổ và cửa ra vào có khớp nối 45 độ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu lắp ráp cửa sổ và cửa ra có khớp nối 45 độ bao gồm một 
thanh kim loại nằm ngang có các đầu được cắt một góc 45 độ; một khoảng kết nối thứ 
nhất được hình thành theo phương chiều dọc của thanh kim loại nằm ngang nhờ đó 
không gian bên trong của thanh kim loại nằm ngang được mở ra bên ngoài; một phần 
lắp vít có một rãnh siết vít nhô ra tại khoảng kết nối thứ nhất; một thanh kim loại nằm 
dọc có các đầu được cắt một góc 45 độ để tạo thành một khớp nối 45 độ khớp với từng 
đầu của thanh kim loại ngang; một khoảng kết nối thứ hai được hình thành theo phương 
chiều dài của thanh kim loại nằm dọc nhờ đó khoảng không bên trong của thanh kim 
loại nằm dọc được mở ra bên ngoài; một lỗ vít được tạo ra trên một thành bên của 
khoảng kết nối thứ hai được sắp thẳng hàng với rãnh siết đinh vít; và một khối đỡ bao 
gồm một bộ phận đỡ thứ nhất được gài vào khoảng kết nối thứ nhất của thanh kim loại 
nằm ngang và một bộ phận đỡ thứ hai được gài vào khoảng kết nối thứ hai của thanh 
kim loại nằm dọc. Bộ phận đỡ thứ nhất bao gồm một rãnh để khớp với bộ phận siết đinh 
vít khi bộ phận đỡ thứ nhất được gài vào khoảng kết nối thứ nhất. Theo đó, khi thanh 
kim loại nằm ngang và thanh kim loại nằm dọc được gắn và/hoặc tháo rời một cách đơn 
giản với nhau, cửa sổ và cửa ra sẽ dễ dàng được lắp đặt và sửa chữa. Hơn nữa, do chiều 
dày của thanh kim loại nằm ngang và thanh kim loại nằm dọc có thể được giảm tối đa, 
cửa số và cửa ra vào có khối lượng nhẹ hơn. Thêm vào đó, khớp nối của thanh kim loại 
nằm ngang và thanh kim loại nằm dọc được gia cường bởi các miếng cường lực.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Sản phẩm dạng rắn được lên men, etanol thô và phương pháp 

sản xuất đồng thời sản phẩm dạng rắn được lên men và 

etanol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đồng thời sản phẩm dạng rắn được lên men 
và etanol. Sáng chế cũng đề cập đến etanol và sản phẩm dạng rắn thô được lên men bằng 
phương pháp theo sáng chế.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt hòa tan nhanh và hạt được bao

  (57)    Sáng chế đề cập đến hạt hòa tan nhanh (G) dễ phân hủy trong miệng, chứa hạt được bao 
(F) chứa lõi (A) chứa thành phần có vị không dễ chịu (A1) và/hoặc chất tạo màu (A2) và 
lớp bao. Đối với các hạt chứa thành phần có vị không dễ chịu và chất tạo màu, hạt hoà 
tan nhanh (G) theo sáng chế này là cách để xóa sự cảm nhận về thành phần có vị không 
dễ chịu và chất tạo màu trong miệng. Ngoài ra, hạt (G) thỏa mãn ít nhất một trong các 
điều kiện sau: (điều kiện 1) hạt (G) còn chứa, ngoài hạt được bao (F), chất nền tạo hạt 
(H) dễ dàng hòa tan trong nước và chất axit hóa (I); và (điều kiện 2) lõi (A) chứa lõi (A') 
là hạt (C) có chứa thành phần có vị không dễ chịu (A1) và chất cải thiện hương vị (B).  
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(54) Thiết bị nạp vào dải băng và thiết bị may dải băng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bi nạp vào dải băng bao gồm động cơ (M1), hai con lăn (381, 
382) được bố trí cách xa nhau theo chiều nạp vào dải băng (T) được ép tỳ vào dải băng 
(T) đề nạp vào dải băng (T), bộ phận giữ (383) để giữ các trục quay của hai con lăn 
(381, 382) có thể quay được tương ứng, cơ cấu truyền động (39) được bố trí ở phía đối 
ngược với hai con lăn (381, 382) ngang qua bộ phận giữ (383) để truyền lực quay của 
trục dẫn động của động cơ (M1) đến hai trục quay, và cơ cấu chuyển đổi con lăn (330) 
để lắc rung bộ phận giữ (383) có phần xen giữa nằm giữa hai con lăn (381, 382) như là 
điểm tựa bản lề để ép tùy chọn chỉ một trong hai con lăn (381,382) tỳ vào dải băng (T).  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp may dải băng, thiết bị và phương pháp 

sắp đặt thân giày 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp may dải băng, đầu tiên, chỉ cỡ giày được đọc thông qua 
mã vạch để chọn chiều rộng dải băng và dải băng (T) có chiều rộng đã chọn được đưa 
vào thiết bị cung cấp dải băng (3). Sự khác biệt của bên trái, bên phải và bên trong, bên 
ngoài thân giày được đặt trên bàn (1) được xác định bằng bộ cảm biến thân giày. Chiều 
dài dải băng và kiểu may tương ứng với thân định trước được chọn. Dải băng (T) với 
chiều dài được chọn được cung cấp đến thân giày bởi thiết bị cung cấp đải băng (3) và 
dải băng (T) được may vào thân giày hằng máy may (2) theo kiểu may được chọn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây và hệ thống truyền thông 

không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây áp dụng được cho cảm biến 
không dây bằng cách sử dụng phương pháp đa truy nhập phân chia thời gian (TDMA - 
Time Division Multiple Acces), có mức độ tiêu thụ nguồn nhỏ, và bền vững trước các 
nhiễu truyền không dây. Trạm phụ của hệ thống bao gồm khối truyền thông có bộ không 
dây và bộ điều khiển để điều khiển toàn bộ trạm này. Trạm phụ còn bao gồm bộ chuyển 
mạch để chuyển mạch bật/tắt nguồn điện cấp cho khối truyền thông, và RAM với nguồn 
điện được cấp liên tục ổn định từ pin. Nguồn điện được cấp cho khối truyền thông khi 
xuất hiện sự kiện, và sự xuất hiện sự kiện được thông báo cho trạm điều khiển. Thông tin 
như vậy là điều kiện truyền thông với trạm điều khiển, thông tin này không thể bị xoá 
mặc dù ở trạng thái chờ và được lưu trữ trong RAM, và nguồn điện cho khối truyền 
thông được ngắt. Khi nguồn điện được cấp cho khối truyền thông ở lần tiếp theo, hoạt 
động khởi động dựa vào thông tin được lưu trữ trong RAM. Do đó, có thể giảm sự tiêu 
thụ pin. Ngoài ra, RAM với nguồn điện không được tắt trong suốt trạng thái chờ lưu trữ 
và duy trì thông tin có thể gây lỗi nếu bị mất, do đó cải thiện đáp ứng nếu so với trường 
hợp sử dụng thiết bị lưu trữ như EEPROM, và vì thế có thể giảm sự tiêu thụ điện trong 
khi quá trình xử lý được thực hiện. Ngoài ra, ngay cả khi số lần ghi lớn, thì không cần 
tính đến số lần ghi được giới hạn như khi sử dụng thiết bị lưu trữ là EEPROM.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bao gói dùng cho dụng cụ chăm sóc răng miệng và phương 

pháp bao gói dụng cụ chăm sóc răng miệng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến bao gói dùng cho dụng cụ chăm sóc răng miệng bao gồm phần 
chứa có phần trưng bày và chu vi, và tấm đỡ sau gắn với phần chứa để tạo ra phần bên 
trong để tiếp nhận dụng cụ chăm sóc răng miệng. Tấm đỡ sau còn bao gồm phần thứ 
nhất gắn với một phần của chu vi để tạo ra phần chứa bên trong và phần thứ hai gắn với 
phần trưng bày; trong đó phần thứ hai của tấm đỡ sau còn bao gồm phần tách rời nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc tách rời phần thứ nhất của tấm đỡ sau ra khỏi phần trưng 
bày và nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận với phần chứa bên trong.  
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(54) Mỹ phẩm chứa nhũ tương chứa các hạt được biến đổi kỵ nước 

để cải thiện sức khỏe của da 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm mỹ phẩm chứa nhũ tương chứa các hạt biến đổi tính kỵ 
nước, silicon amin hoá và nước; chế phẩm mỹ phẩm còn chứa thêm tác nhân giữ ẩm và 
ít nhất một thành phần được lựa chọn từ nhóm bao gồm vitamin, tác nhân chống gàu và 
chất hoạt động bề mặt, trong đó chế phẩm chứa ít nhất vitamin hoặc tác nhân chống gàu. 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp xử lý tình trạng da bao gồm bước bôi chế phẩm 
mỹ phẩm theo sáng chế tại chỗ cho da.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp may dải băng và thiết bị may dải băng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp may dải băng để may dải băng (T) lên thân giày (LI 
(RO)) của giày, trong đó, sau khi ít nhất ba hoặc nhiều mũi may được tạo ra trên thân 
giày (LI (RO)) ở thời điểm bắt đầu may, ví trí dự định bắt đầu may dải băng (T) được 
đưa vào bên dưới kim may và, sau khi hai hoặc nhiều mũi may được tạo ra trong dải 
băng (T) trên thân giày (LI (RO)) tại bước may hẹp nhở hơn bước may bình thường, dải 
băng (T) được may lên thân giày (LI (RO)) với bước may bình thường.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất tuyết và thiết bị thực hiện phương pháp 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tạo tuyết từ nước, sử dụng cơ cấu thuỷ lực áp suất thấp 
(2) có cụm bơm, hệ thống lọc (2.1) được nối vào đó, và thiết bị phân phối có ít nhất một 
bơm áp suất cao, cụm áp suất cao (3) có súng phun tuyết (3.3) và/hoặc cụm tạo tuyết 
khác nhau được nối vào đó. Để liên kết các phân tử nước trong cấu trúc của nước siêu 
phân tử của nước công nghiệp để thay đổi và cải thiện sự tạo tuyết, theo sáng chế ít nhất 
một phần nước sử dụng được tiếp xúc với trường ion hoá và/hoặc trường phân cực đồng 
thời được tiếp xúc tức thời với các hiệu ứng của trường điện từ xoay chiều sao cho liên 
kết yếu hơn của các phân tử nước trong cấu trúc của nước siêu phân tử được đạt được, 
kết quả là cải thiện sự hấp thụ và truyền nhiệt. Sáng chế còn đề cập tới thiết bị để thực 
hiện phương pháp này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dải bên dùng cho quả cầu mây và quả cầu mây

  (57)     Sáng chế đề cập đến dải bên dùng cho quả cầu mây (2) bao gồm một đoạn dài bằng 
nhựa mà một mép bên dạng nhấp nhô hình sin có các phần lõm (7) và các đỉnh (6), trong 
đó dải (2) được tạo hình dạng hoặc được tạo kết cấu để ưu tiên sự linh hoạt ở các vùng 
đỉnh (20), nhờ đó, khi dải (2) được liên kết bởi đầu của nó vào vành (30), thì vùng đỉnh 
(20) sẽ uốn dễ dàng hơn các vùng khác của dải. Sáng chế cũng đề cập đến quả cầu mây 
đan từ các dải bên nêu trên, vùng đỉnh linh hoạt hơn (20) của một dải (20a) có thể được 
định vị để xếp chồng lên vùng dải ít linh hoạt (34) nằm giữa vùng đỉnh (20) và phần lõm 
(7) của dải dưới (20b).  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp ngăn ngừa bệnh và phòng trừ sinh vật gây hại ở 

cây lúa được cấy 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp ngăn ngừa bệnh và/hoặc phòng trừ động vật gây hại ở cây 
lúa được cấy có tác dụng tồn dư kéo dài ở các cánh đồng lúa, trong đó lượng của ít nhất 
một chất hoá nông được giảm đi một cách rất lớn so với lượng của việc xử lý hộp ươm 
thông thường. Phương pháp pháp ngăn ngừa bệnh ở cây lúa được cấy ở các cánh đồng 
lúa, được đặc trưng ở chỗ, chế phẩm chứa isotianil được dính bám vào hạt lúa trước khi 
chúng được gieo vào hộp ươm.  
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(54) Chất nhũ hóa microgel có phần lõi tạo điện hóa và chế phẩm 

được nhũ hóa dầu trong nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất nhũ hóa microgel có phần lõi tạo điện hoá bao gồm copolyme 
thu được bằng cách polyme hóa monome lớn của polyetylen oxit, monome kỵ nước, và 
monome liên kết ngang trong các điều kiện cụ thể cũng như chế phẩm được nhũ hóa dầu 
trong nước theo cách đặc trưng bằng cách sử dụng chất nhũ hóa đối với quy trình nhũ 
hóa.  
Mục đích của sáng chế là đề xuất chất nhũ hóa microgel có phần lõi tạo điện hoá mới 
được sử dụng để tạo ra chế phẩm được nhũ hóa dầu trong nước mà hiển thị độ ổn định 
nhũ hóa tốt, độ ổn đinh theo thời gian, và sự kích thích da thấp và không có tính dính ở 
thời gian áp dụng, biểu thị độ sạch dạng sương, không có cảm giác dạng bột và/hoặc 
tiếng gắt và có tính bền của hương thơm tốt hơn, cũng như chế phẩm được nhũ hóa dầu 
trong nước được nhũ hóa với chất nhũ hóa này.  
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(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan 
(72) OKAZAKI, Koju (JP), KAWASAKI, Noboru (JP), FUJII, Kenichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần có thể hóa cứng và màng mỏng chứa hợp phần này

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần bao gồm polyme (i) có nhóm -SO3M và nhóm epoxy, 
trong đó M là nguyên tử hyđro, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hoặc ion amoni, và hợp 
chất silan (ii) có ít nhất hai nhóm hydroxy, nhóm (các nhóm) alkoxy hoặc nguyên tử 
(các nguyên tử) halogen mà đều được gắn với nguyên tử silan; và màng mỏng thấm nước 
thu được nhờ hóa cứng hợp phần. Màng mỏng thấm nước theo sáng chế có khả năng 
thấm hút, độ bền, tính chống mài mòn và tính chịu thời tiết luyệt vời và có các tính chất 
chống mờ, chống bám bẩn, chống tĩnh điện và khô nhanh (sự bay hơi nước) cao. Do đó, 
các loại tấm mỏng trong đó màng mỏng thấm nước theo sáng chế được dát mỏng trên 
chất nền có thể cũng được tạo ra.  
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11-1, Tsurumaki 2-chome, Tama-shi, Tokyo 206-8551, Japan 
(72) Kouichi KONDOU (JP), Shigeki KATOU (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị may dải băng

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị may dải băng để may dải băng T lên các thân giày (LO, LI, 
RI và RO) bao gồm chốt quy chiếu (16) di chuyển về phía trước lên trên và di chuyển 
lui về phía sau từ mặt đỉnh của bàn (100) để định vị các thân giày (LO, LI, RI và RO), 
các phần ép thân giày (11, 12) để kẹp các thân giày được định vị (LO, LI, RI và RO), cơ 
cấu nạp vào X-Y để di chuyển các phần ép thân giày (11, 12) dọc theo một mặt phẳng 
nằm ngang theo mẫu may, thiết bị cung cấp dải băng (3) để cung cấp dải băng (T) lên 
trên các thân giày (LO, LI, RI và RO), máy may (2) để may dải băng (T) lên trên các 
thân giày (LO, LI, RI và RO) theo mẫu may, và phương tiện điều khiển (5) để thay đổi 
mẫu may theo các sự khác nhau về chiều rộng dải băng của dải băng (T).  
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Seestrasse 55 CH-6052 Hergiswil, Switzerland 
(72) FRIEDLI, Paul (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp dành trước thang máy nhờ sử dụng thời điểm đến 

điểm đến, hệ thống thang máy, và phương tiện lưu trữ đọc 

được bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp dành trước thang máy mà theo đó việc sử dụng hệ thống 
thang máy (110) có thể được dành trước cho hành khách (170) dựa ít nhất một phần trên 
thời điểm đến được chỉ định trong chuyến đi của hành khách. Chuyến đi của hành khách 
này bao gồm giai đoạn được thực hiện nhờ sử dụng hệ thống thang máy (110) và giai 
đoạn đi thêm phương tiện khác. Thao tác dành trước thang máy của hành khách được lập 
lịch để cung cấp thời gian cho hành khách (170) hoàn thành các giai đoạn của chuyến đi 
theo thời điểm đến đã được chỉ định.  

 
  
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
205 
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(21) 1-2014-01493 (51) 7 C07D  471/04, A01N  43/90 

(22) 05.10.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/058915 05.10.2012 (87) WO2013/055584 18.04.2013 
(30) 61/546,660      13.10.2011 US 
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19899, United States of America 
(72) BERGER, Richard, A. (US), HOFFMANN, Christian (US), MARSHALL, William, J. 

(US), SHAPIRO, Rafael (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 8-clo-N-[(2-clo-5-metoxyphenyl)sulfonyl]-6-

(triflometyl)-imidazol [1,2-alpha]pyridin-2-carboxamit dạng 

đa hình, phương pháp điều chế và chế phẩm diệt giun tròn chứa 

hợp chất này 

  (57)  Sáng chế đề cập tới 8-clo-N-[(2-clo-5-metoxyphenyl)sulfonyl]-6-(trinometyl)- 
imiđazo[1,2-a]pyriđin-2-carboxamit (Hợp chất 1) dạng đa hình. Ngoài ra, sáng chế cũng 
đề cập tới phương pháp điều chế Hợp chất 1 dạng đa hình và để chuyển hoá một Hợp 
chất 1 dạng đa hình thành dạng khác.  

Sáng chế còn đề cập tới chế phẩm diệt giun tròn bao gồm lượng hữu hiệu có tác 
dụng diệt giun tròn của Hợp chất 1 dạng đa hình và ít nhất một thành phần bổ sung đươc 
chọn từ nhóm gồm chất hoạt động bề mặt chất pha loãng rắn và chất mang dạng lỏng. 
Sáng chế cũng đề cập tới chế phẩm bao gồm hỗn hợp chứa Hợp chất 1 dạng đa hình và ít 
nhất một thuốc diệt giun tròn, thuốc trừ sâu và/hoặc thuốc diệt nấm khác. Sáng chế cũng 
đề cập tới phương pháp bảo vệ thực vật khỏi giun tròn bao gồm bước phun lượng hữu 
hiệu có tác dụng diệt giun tròn của Hợp chất 1 bao gồm Dạng đa hình A lên thực vật, 
hoặc bộ phận, hoặc hạt của chúng, hoặc lên môi trường phát triển của thực vật.  
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VISWANATH, Veena (US), GARST, Michael E. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất amit của axit amin được thế N-ure có tác dụng làm 

chất điều biến của thụ thể giống thụ thể N-formyl peptit -1 

(FPRL-1) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất amit của axit amin được thế N-ure, quy trình điều chế 
chúng và dược phẩm chứa chúng. Các hợp chất này là hữu ích để làm dược phẩm có tác 
dụng làm chất điều biến của thụ thể giống thụ thể N-formyl peptit-1.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
207 

(11) 39205 
(21) 1-2014-01502 (51) 7 G06F 17/30 

(22) 08.05.2014 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.05.2014 
(71) Viện nghiên cứu công nghệ FPT  (VN)

Số 8 Tôn Thất Thuyết, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thái Hoàng (VN), Nguyễn Tiến Dũng (VN) 
(54) Quy trình xác định giới tính từ tên người Việt

  (57)    Sáng chế đề xuất một quy trình xử lý các thông tin có thể lấy ra được từ một tên người 
Việt, để suy diễn ra được giới tính của người mang tên này. Các thông tin lấy ra được từ 
tên người Việt gồm các tên đệm, tên gọi, thứ tự của các tên này và độ phổ biến theo giới 
tính của chúng thống kê được từ một nguồn dữ liệu chứa các tên và giới tính đã biết. 
Quy trình bao gồm việc xác định hai con số, gọi là m và f và giới tính được suy diễn là 

nam nếu m/(m+f) lớn hớn ngưỡng nhất định, ví dụ 0,8, là nữ nếu m/(m+f) nhỏ hơn 

ngưỡng nhất định, ví dụ 0,2. Số m tỷ lệ thuận với tần suất xuất hiện của các tên đệm và 
tên gọi đang xét trong tập dữ liệu có sẵn những tên gọi người Việt là nam giới. Số f tỷ lệ 

thuận với tần suất xuất hiện của các tên đệm và tên goi đang xét trong tậ dữ liệu có sẵn 
những tên gọi người Việt là nữ giới. Quy trình có thể hỗ trợ cung cấp thêm thông tin về 
người dùng trên các dịch vụ trực tuyến.  
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(72) Nguyễn Đình Tùng (VN), Nguyễn Văn Thành (VN), Nguyễn Tuấn Anh (VN), Nguyễn 
Đình Quý (VN) 

(54) Quy trình chế biến tinh bột dong riềng từ củ tươi ở quy mô 

công nghiệp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chế biến tinh bột dong riềng từ củ tươi quy mô công 
nghiệp, bao gồm các công đoạn cơ bản sau: (i) làm sạch củ; (ii) làm nhỏ củ thành dịch 
bột thô ở dạng nhão, sệt; (iii) tách bã và xơ để thu được dịch bột đã tách bã, xơ ở dạng 
dịch loãng với nồng độ nhỏ hơn 5Be (dịch sữa non); (iv) tách sạn cát, tách mủ và tách 
nước để thu được tinh bột ẩm với độ ẩm nhỏ hơn 40%; và (v) làm khô tinh bột ẩm và 
hoàn thiện sản phẩm để thu được sản phẩm tinh bột dong riềng có độ ẩm nằm trong 
khoảng 12-13% với phân bố cỡ hạt đồng đều. Nhờ các cải tiến có tính thực tiễn và ứng 
dụng cao ở các công đoạn, quy trình theo sáng chế góp phần nâng cao hiệu suất thu hồi 
cũng như chất lượng tinh bột chế biến tư củ dong riềng tươi theo quy mô công nghiệp, 
đồng thời hạn chế ô nhiễm do lượng tinh bột dư và nước thải bỏ ra ngoài môi trường ít, 
góp phần bảo vệ môi trường.  
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(US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình điều khiển tốc độ dòng và bảo toàn năng lượng

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình bao gồm phương pháp để tiết kiệm năng lượng trong một 
hoặc nhiều quá trình bơm bằng cách dẫn động một hoặc nhiều bơm sử dụng phương 
pháp truyền động biến tốc. Sáng chế đặc biệt hữu ích trong việc phân tách sản phẩm đã 
hấp thụ từ hỗn hợp các thành phần nhờ sử dụng hệ thống phân tách sắc ký liên tục gắn 
với bơm dòng tuần hoàn lớn sử dụng phương pháp truyền động biến tốc để bảo toàn 
năng lượng liên quan đến sáng chế đã biết. Sự cải thiện này đặc biệt có thể áp dụng cho 
quá trình để phân tách para- xylen từ hỗn hợp chất thơm C8.  
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18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Sinh (VN) 
(54) Phương pháp tạo và sử dụng khóa đa truy định loại vi sinh vật 

ở nhiều cấp phân loại bằng máy tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo và sử dụng các khoá đa truy định loại sinh vật ở 
nhiều cấp phân loại bằng máy tính, đồng thời minh hoạ kết quả định loại bằng việc hiển 
thị các bản ghi phù hợp từ một cơ sở dữ liệu được dùng chung cho tất cả các khóa để 
người dùng có thể kiểm định việc định loại. Theo sáng chế, cấp phân loại của khóa được 
chỉ định trong khóa và cấu trúc cơ sở dữ liệu bao gồm 6 trường là 6 cấp phân loại. Điều 
đó đảm bảo sự kết nối giữa kết quả định loại và cơ sở dữ liệu, nhờ đó có thể dùng một cơ 
sở dữ liệu minh họa kết quả định loại cho các khóa đa truy ở các cấp phân loại khác 
nhau.  
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(54) Hợp chất axit trisazo để làm thuốc nhuộm và quy trình điều 

chế hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất axit để làm thuốc nhuộm có công thức (I)  
 

  
 

và quy trình điều chế hợp chất này. Hợp chất này có thể sử dụng để nhuộm và/hoặc in 
chất nền hữu cơ.  
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(72) MATSUNAGA, Ryuji (JP), MARUYAMA, Hiroshi (JP), MOTEGI, Tomoyuki (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Thiết bị chồng sợi, phương pháp sản xuất lõi thấm hút và vật 

dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chồng sợi gồm trống xoay (1) có thân trống (3) và bộ phận 
dạng rỗ thấm khí (4) kẹp giữa và được bố trí trùng lên bởi bộ phận tạo hình bên ngoài 
(6) và bộ phận tạo hình bên trong (7), tạo ra bề mặt đáy (2A) của phần lõm chồng/gom 
sợi (2). Mỗi bộ phận tạo hình (6, 7) có phần tương ứng bề mặt đáy lõm (6A, 7A) trùng 
lên bề mặt đáy (2A) của phần lõm chồng/gom sợi (2) trên hình chiếu bằng của nó, và 
tạo thành bởi nhiều phần mở (65, 75) và hai phần xác định khoảng mở (60, 70) tương 
ứng với nhau ngăn cách và tạo ra các phần mở (65, 75). Sáng chế còn trang bị phương 
pháp sản xuất lõi thấm hút và vật dụng thấm hút sử dụng thiết bị chồng sợi này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp lưu trữ nhanh dữ liệu ảnh, phương pháp và thiết 

bị nhận dạng tài liệu đảm bảo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhận dạng tài liệu đảm bảo và thiết bị nhận dạng thực 
hiện theo phương pháp này. Phương pháp nhận dạng và thiết bị nhận dạng lưu trữ dữ liệu 
ảnh của tài liệu đảm bảo bằng cách sử dụng phương pháp lưu trữ nhanh đối với dữ liệu 
ảnh. Phương pháp lưu trữ nhanh đối với dữ liệu ảnh bao gồm các bước: chuyển đổi một 
cách tin cậy dữ liệu ảnh một byte được thu thập thành dữ liệu ảnh kiểu số nguyên dài; 
bằng cách sử dụng N mặt nạ ®÷ liệu tương ứng nhau thông qua phép toán "phép toán 
AND theo bit" để trích dữ liệu ảnh kiểu số nguyên dài theo cách sao cho N điểm được 
tách từ M*N điểm trong một hàng và một điểm được trích từ L điểm trong một cột, 
trong đó N là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 2, L và M là các số nguyên lớn hơn hoặc 
bằng 1 và hợp nhất dữ liệu được trích tương ứng bằng N mặt nạ dữ liệu thông qua phép 
toán "phép OR theo bit" để thu được dữ liệu ảnh được mã hóa và lưu trữ. Nói cách khác, 
phương pháp theo sáng chế chuyển đổi dữ liệu ảnh một byte thành dữ liệu ảnh kiểu số 
nguyên dài và trích nhiều điểm dữ liệu trong một lần bằng cách sử dụng nhiều mặt nạ dữ 
liệu tương ứng với nhau nên giảm được số phép toán cần xử lý và đạt được hiệu quả lưu 
trữ nhanh các ảnh được nén.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Muối hai lần của axit malonic và phương pháp điều chế 

malonyl dihalogenua 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có Công thức 2, trong đó R1, MA và MB là như được xác 
định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có Công 
thức 1, trong đó R1 và X là như được xác định trong bản mô tả, phương pháp này bao 
gồm bước cho hợp chất có Công thức 2 tiếp xúc với hợp chất halogen hóa. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có Công thức 4, trong đó R1, R3 và R4 là 
như được xác định trong bản mô tả, phương pháp này bao gồm bước cho hợp chất có 
Công thức 5, trong đó R3 và R4 là như được xác định trong bản mô tả cho hợp chất có 
Công thức 1, phản ứng với hợp chất có Công thức 1, phương pháp điều chế hợp chất có 
Công thức 4 này bao gồm bước điều chế hơp chất có Công thức 1 từ hợp chất có Công 
thức 2 theo phương pháp nêu trên. Sáng chế còn đề cập đến hợp chất metyl 3,5- 
diclobenzenetanimidat metyl 3,5-diclobenzenetanimidat hoặc etyl 3,5- 
diclobenzenetanimidat hoặc các muối của nó.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã vị trí dựa trên 

cây không gian giới hạn 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp mã hóa và giải mã vị trí dựa trên cây không gian giới 
hạn, và thiết bị mã hóa và giải mã tương ứng. Phương pháp mã hóa này bao gồm các 
bước: xây dựng ô xung quanh các điểm không gian đầu vào; chia đệ quy ô này thành các 
« con tại các lớp khác nhau; và gán ký tự cho mỗi ô con chỉ báo rằng có điểm không 
gian trong mỗi ô con hay không. Phương pháp còn bao gồm bước: kết thúc việc chia tiếp 
của ô con, nếu ô con này chứa chỉ một điểm và khoảng cách giữa điểm trung tâm của « 
con và điểm được chứa trong ô con là nhỏ hơn sai số cực đại cho phép.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mô tơ nam châm vĩnh cửu và máy giặt

  (57)   Sáng chế đề cập đến mô tơ nam châm vĩnh cửu gồm stato được tạo ra bằng cách cuốn 
các cuộn dây stato trên lõi stato và roto gồm các nam châm vĩnh cửu dạng khối hình chữ 
nhật được bố trí để cấu thành các cực từ có các cực khác nhau xen kẽ. Mỗi nam châm 
vĩnh cửu được đặt sao cho chiều theo độ dài tương ứng với chiều chu vi của lõi stato và 
sao cho chiều theo độ rộng tương ứng với chiều hướng kính của lõi stato. Mỗi nam châm 
vĩnh cửu có độ dày được thiết đặt sao cho cả hai đầu theo độ dày nhô ra từ lần lượt cả hai 
đầu theo độ dày của lõi stato. Mỗi nam châm vĩnh cửu bao gồm thân bằng bột từ được 
thiêu kết và được định hướng sao cho từ thông chạy theo chiều chu vi tại cạnh được đặt 
đối diện cạnh còn lại quay về lõi stato và theo hướng kính tại cạnh quay về lõi stato, đối 
với chiều theo độ dài và hơn nữa sao cho từ thông chạy theo chiều theo độ dày của nó tại 
cạnh đối diện với lõi stato và theo hướng kính tại cạnh quay về lõi stato, đối với chiều 
theo độ dày.  
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(54) Phương pháp tái sinh chất lỏng mạ, phương pháp mạ và thiết bị 

mạ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tái sinh chất lỏng mạ từ chất lỏng thải của quá trình 
mạ, chất lỏng thải này được tạo ra từ quá trình mạ đồng trên thép và chứa các ion Fe, Cu 
và Sn tương ứng. Phương pháp này bao gồm thực hiện nhiều lần các bước đặt dòng điện 
với chất lỏng thải của quá trình mạ làm catôt (15) và dung dịch điện phân làm anôt (16) 
ở trạng thái sao cho chất lỏng thải của quá trình mạ và dung dịch điện phân nối thông 
với nhau qua màng trao đổi anion (13); tách đồng bằng cách làm cho điện cực kết tủa 
đồng do sự kết tủa đồng trên catôt (15) tiếp xúc với chất lỏng thải của quá trình mạ để 
chuyển chất lỏng thải này thành chất lỏng đã xử lý còn lại, và sử dụng điện cực kết tủa 
đồng tạo ra trên đây làm anôt (16) và hòa tan đồng trong dung dịch điện phân để tạo ra 
dung dịch chứa ion đồng.  
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(74) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư (LUVINA LAW FIRM) 
(54) Thiết bị mạ và phương pháp mạ phôi

  (57)    Để cung cấp một thiết bị mạ cho việc mạ phôi, trong đó bao gồm một bể nhúng, mà các 
phôi được đưa vào đó để được mạ, một hệ thống chuyển đổi dòng điện để cung cấp dòng 
điện mạ, có thể dẫn qua bể nhúng để mạ phôi, và một điện cực, được cấu hình để được 
bố trí trong bể nhúng và được kết nối dẫn điện với hệ thống chuyển đổi dòng điện, thiết 
bị mạ được cấu hình để vận hành linh hoạt và đáng tin cậy, đề xuất rằng hệ thống 
chuyển đổi dòng điện bao gồm một đơn vị chuyển đổi dòng điện, trong đó bao gồm một 
cầu dao điện và một biến áp cách ly, cầu dao điện có thể kết nối, ở phía đầu vào, với 
nguồn cung cấp điện và được kết nối, ở phía đầu ra, với máy biến áp cách ly và máy biến 
áp cách ly được kết nối, ở phía đầu vào, với cầu dao điện và, ở phía đầu ra, với một 
điện cực.  
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(54) Tác nhân loại lưu huỳnh chứa bitum và phương pháp sản xuất 

tác nhân này  

  (57)    Sáng chế đề cập đến tác nhân để loại lưu huỳnh và/hoặc để loại lưu huỳnh sơ bộ, cụ thể 
là để loại lưu huỳnh và/hoặc để loại lưu huỳnh sơ bộ cho gang nóng chảy hoặc thép 
nóng chảy, chứa canxi oxit và bitum. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất 
tác nhân để loại lưu huỳnh và/hoặc để loại lưu huỳnh sơ bộ này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm sơn nước, phương pháp sơn và cấu trúc có bề mặt 

được sơn bằng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sơn nước có suất tiêu thụ năng lượng thấp và không chứa 
dung môi hữu cơ dễ bay hơi, đặc biệt là các sơn màu có độ bóng từ thấp đến trung bình, 
còn được gọi là sơn mờ hoặc sơn bóng nhẹ. Cụ thể, sáng chế đề cập đến sơn có hàm 
lượng thể tích chất tạo màu nằm trong khoảng từ 70% đến 80% và có độ bóng nhỏ hơn 
30% khi đo ở 85o. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sơn vật phẩm hoặc 
cấu trúc có bề mặt bằng chế phẩm này, và vật phẩm hoặc cấu trúc có bề mặt được sơn 
bằng chế phẩm này.  
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(11) 39219 
(21) 1-2014-01623 (51) 7 A61F  13/15,  13/49 

(22) 22.10.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/077224     22.10.2012 (87) WO 2013/061917 02.05.2013 
(30) 2011-233152 24.10.2011 JP 

2012-232437 19.10.2012 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayaba-cho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210, Japan 
(72) SAITOU, Kazuma (JP), MORITA, Akio (JP), MORITA, Shinnosuke (JP), 

YANASHIMA, Takuo (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm có khả năng kéo giãn 

  (57)    Phương pháp sản xuất tấm kéo giãn bao gồm bước áp dụng chất kết dính (9', 10') cho ít 
nhất một tấm trong cặp tấm liền (50, 60) và bước liên kết trong đó các tấm (50, 60) được 
nối với sợi chỉ co giãn (7) được tải bằng đơn vị tải (16) và được liên kết với sợi chỉ co 
giãn (7) ở giữa chúng để tạo ra tấm kéo giãn (30A). Trong bước liên kết, điều kiện để 
liên kết cặp tấm liền (50, 60) với nhau được thay đổi giữa chất kết dính (9') dùng để tạo 
ra vùng giữa được liên kết và chất kết dính (10') dùng để tạo ra các vùng rìa được liên 
kết. Ví dụ, cặp tấm liền (50, 60) được đưa vào giữa cặp con lăn (181, 182) để được nén, 
cặp con lăn này được cấu hình để áp dụng những lực nén khác nhau lên cặp tấm liền 
(50, 60) giữa phần nén chất kết dính (10') để tạo ra vùng giữa được liên kết và phần nén 
chất kết dính (9') để tạo ra mỗi vùng rìa được liên kết.  
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(11) 39220 
(21) 1-2014-01642 (51) 7 A24F  47/00, A61M  15/06 

(22) 05.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/EP2012/074510 05.12.2012 (87) WO 2013/083631 13.06.2013 
(30) 11192696.0      08.12.2011 EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) DUBIEF, Flavien (FR), COCHAND, Olivier (CH), THORENS, Michel (CH), FLICK, 

Jean-Marc (FR), DEGOUMOIS, Yvan (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo ra khí dung, hộp chứa và hệ thống tạo ra khí dung 

bao gồm thiết bị và hộp chứa này 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo ra khí dung để đốt nóng chất nền tạo thành khí dung. Thiết 
bị bao gồm phần chứa (101) để chứa chất nền tạo thành khí dung và bộ bay hơi (105; 
105') để đốt nóng chất nền tạo thành khí dung để tạo thành khí dung. Phần chứa (101) 
có vỏ bên ngoài và đường ống dẫn bên trong (103), phần chứa tạo thành bình chứa chất 
nền tạo thành khí dung giữa vỏ bên ngoài và đường ống dẫn bên trong, và bộ bay hơi 
(105, 105') kéo dài ít nhất một phần bên trong đường ống dẫn bên trong (103) trong 
phần chứa (101). Thiết bị còn bao gồm thêm mặt phân cách có lỗ rỗng (107) ít nhất một 
phần lót đường ống dẫn bên trong (103) để truyền chất nền tạo thành khí dung từ phần 
chứa (101) về phía bộ bay hơi (105; 105').  
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(11) 39221 
(21) 1-2014-01644 (51) 7 A61F  13/49,  13/56 

(22) 13.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/082410     13.12.2012 (87) WO 2013/089198 A1 20.06.2013 
(30) 2011-273910     14.12.2011 JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) KURITA, Noriyuki (JP), TSUJI, Tomoko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dùng một lần

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút dùng một lần bao gồm khung dùng cho vật dụng 
thấm hút và các cánh bên được gắn vào khung, trong đó cụ thể là tính linh hoạt của các 
cánh bên có thể được đảm bảo. Mỗi cánh bên (70) được nối với khung (10) qua tấm nối 
(80). Khung (10) gồm tấm bên trong (20), tấm bên ngoài (30), thân thấm hút (40) được 
xen vào giữa tấm bên trong và bên ngoài (20, 30), tấm ngăn rò rỉ (50) và cặp vành ngăn 
(60). Vùng phía bên trong (82) của tấm nối (80) được gắn vào cánh bên (70) trong các 
vùng nối (86, 87), vùng phía bên ngoài (81) được cố định vào cánh bên (70) trong vùng 
nối (84) và vùng trung gian (83) giữ khung (10) và cánh bên (70) được đặt cách nhau 
theo chiều ngang (X). Cánh bên (70) bao gồm tấm thứ nhất (71), tấm thứ hai (72), vùng 
nối (74) có thể co ngót đàn hồi theo chiều ngang (X) và vùng không đàn hồi phía bên 
trong và bên ngoài (75, 76) xác định hai cạnh bên ngoài theo chiều ngang (X) của vùng 
nối (74).  
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(11) 39222 
(21) 1-2014-01645 (51) 7 G01M  99/00 

(22) 29.02.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/055064     29.02.2012 (87) WO 2013/077006 A1 30.05.2013 
(30) 2011-258135     22.11.2011 JP 
(71) TOYOX CO., LTD.  (JP) 

4371, Maezawa, Kurobe-shi, Toyama 9388585 Japan 
(72) MIYAZAKI Osamu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị hiển thị tính chất dòng chảy

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị tính chất dòng chảy để so sánh bằng mắt thường 
lượng chất lỏng chảy qua từng đường ống. Các chất lỏng (4) được cấp tương ứng từ két 
chứa (3) trong các cụm đường ống dẫn (B1, B2) về phía các đầu nối (2a, 2b) hoặc các 
ống dẫn (1a, 1b) cần phải so sánh và có các lực cản chảy qua khác nhau và do đó sự 
khác nhau xảy ra về lượng dư của các chất lỏng (4) trong các két chứa (3) kết hợp với sự 
khác nhau về lực cản chảy qua giữa các đầu nối (2a, 2b) hoặc giữa các ống dẫn (1a, 1b) 
và theo sự quan sát bằng mắt thì sự khác nhau về lượng dư nhờ sử dụng cơ cấu nhìn 
xuyên qua được lắp trên két chứa (3), người sử dụng có thể so sánh một cách dễ dàng 
các tính chất dòng chảy của các đầu nối (2a, 2b) hoặc các ống dẫn (1a, 1b) xuất hiện 
đồng thời.  
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(11) 39223 
(21) 1-2014-01652 (51) 7 A01N  43/80 

(22) 24.10.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/061508 24.10.2012 (87) WO2013/062981 02.05.2013 
(30) 61/551,585      26.10.2011 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) NIYAZ Noormohamed M. (LK), GARIZI Negar  (US), ZHANG Yu (CN), 

TRULLINGER Tony K. (US), HUNTER Ricky  (US), BUYSSE Ann M.  (US), 
KUBOTA Asako (JP), LEPLAE Paul Renee (US), KNUEPPEL Daniel (US), LOWE 
Christian T. (US), PERNICH Dan  (US), DEMETER David A. (US), JOHNSON 
Timothy C. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm, quy trình phòng trừ loài gây hại, quy trình phòng 

trừ các loài nội ký sinh, các loài ngoại ký sinh hoặc cả hai 

loài này và quy trình làm tăng sức khoẻ, năng suất, sức sống, 

chất lượng, sức chống chịu của thực vật bằng cách dùng chế 

phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức sau:  
 

  
 
và quy trình điều chế chúng.  
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất này, quy trình phòng trừ loài gây hại, 
quy trình phòng trừ các loài nội ký sinh, các loài ngoại ký sinh hoặc cả hai loài này và 
quy trình làm tăng sức khỏe, năng suất, sức sống, chất lượng, sức chống chịu của thực 
vật bằng cách dùng chế phẩm này.  
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(86) PCT/US2012/061690 24.10.2012 (87) WO/2013/063114 02.05.2013 
(30) 61/550,587      24.10.2011 US 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, USA 
(72) HSIEH, Chung-ming (US), BENATUIL, Lorenzo (VE), KUTSKOVA, Yuliya (RU), 

MEMMOTT, John (US), PEREZ, Jennifer (US), ZHONG, Suju (US), GOODREAU, 
Carrie (US), CLABBERS, Anca (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết có khả năng liên kết TNF-alpha của người, 

phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa protein liên kết này 

  (57)     Sáng chế đề xuất các protein liên kết được phân lập, ví dụ các kháng thể hoặc các phần 

liên kết kháng nguyên của chúng, liên kết với yếu tố hoại tử khối u- alpha (TNF-), ví 

dụ TNF- của người, và các phân tử và dược phẩm trên cơ sở kháng thể liên quan. Sáng 
chế còn đề xuất các dược phẩm chứa kháng thể này, cũng như phương pháp điều trị và 
chẩn đoán bệnh bằng cách sử dụng các kháng thể này.  
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(30) 2012-064654     22.03.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2014 
(71) RICOH COMPANY, LTD.  (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan 
(72) KOGA, Noboru (JP), OWASHI, Takeshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất vật ghi thay đổi theo nhiệt

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất vật ghi thay đổi theo nhiệt, phương 
pháp theo sáng chế bao gồm các bước: sắp xếp các phần đưa vào trên tấm nền thứ nhất ở 
cách xa nhau các khoảng định trước để tạo tấm thứ nhất có phần sản phẩm bao gồm các 
phần đưa vào và các phần đầu mút ở cả hai đầu mút của phần sản phẩm; phun chất dính 
lên tấm nền thứ hai bằng cách sử dụng thiết bị phun chất dính để tạo tấm thứ hai; cho 
tấm thứ nhất và tấm thứ hai đi qua khe giữa cặp con lăn có khe ở giữa theo cách để các 
phần đưa vào và chất dính quay mặt vào nhau để dát mỏng tấm thứ nhất với tấm thứ hai, 
đồng thời tạo vũng chất dính lỏng trong phần phía trên của khe; và kiểm soát hồi tiếp 
lượng chất dính sẽ được phun ở bước phun để vũng chất dính lỏng không chảy vào các 
phần đầu mút trên tấm thứ nhất.  
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(11) 39226 
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) SUGITANI, Toshiyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông vô tuyến

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông bao gồm thiết bị truyền thông thứ nhất, thiết 
bị truyền thông thứ hai và thiết bị truyền thông thứ ba, các thiết bị truyền thông này thực 
hiện truyền thông dồn kênh phân chia theo thời gian trong các chu kỳ khung định trước. 
Thiết bị truyền thông thứ nhất bao gồm bộ điều khiển để truyền tín hiệu điều khiển thứ 
nhất được truyền lặp lại đến thiết bị truyền thông thứ hai trong chu kỳ khung thứ nhất có 
tham chiếu vị trí khung định trước và tín hiệu điều khiển thứ hai được truyền lặp lại đến 
thiết bị truyền thông thứ ba trong chu kỳ khung thứ hai có tham chiếu vị trí khung định 
trước. Số lượng khung trong chu kỳ khung thứ nhất là bội số của số lượng khung trong 
chu kỳ khung thứ hai. Bộ điều khiển điều khiển để truyền tín hiệu điều khiển thứ nhất 
đến thiết bị truyền thông thứ hai trong chu kỳ khung thứ nhất ở vị trí khung thứ N từ vị 
trí khung định trước và truyền tín hiệu điều khiển thứ hai đến thiết bị truyền thông thứ 
hai trong chu kỳ khung thứ hai ở vị trí khung thứ M từ vị trí khung định trước.  
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187 Đê La Thành, ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
(54) Hệ thống thiết bị xử lý chất thải rắn độc hại và y tế 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống thiết bị xử lý chất thải rắn độc hại và y tế bao gồm: khối khí 
hóa đa nhiên liệu không đồng nhất (100) để tạo ra năng lượng khí hóa, và khối nhiệt 
phân (200) để nhiệt phân rác thải rắn độc hại và y tế bằng năng lượng khí hóa được cấp 
từ khối khí hóa (100). Khối khí hóa (100) được tạo cấu hình bao gồm lò phản ứng khí 
hóa (100) dạng hình chữ nhật đứng bao gồm khoang phản ứng khí hóa (111) và khoang 
lắng bụi (117) thông với nhau; cơ cấu nạp nhiên liệu (120); bể nước (130) được bố trí 
bao quanh toàn bộ phần mặt đáy của hệ thống thiết bị, và có mặt trên hở nối thông với 
khí quyển; và hệ thống cung cấp hỗn hợp tác nhân khí hóa (140) có đầu cấp được kết 
nối với đáy lò phản ứng khí hóa và đầu nạp vào được kết nối với khối nhiệt phân (200). 
Khối nhiệt phân (200) được tạo cấu hình bao gồm lò phản ứng nhiệt phân (210) được kết 
cấu dạng hình trụ tròn rỗng nằm ngang có thể quay tròn được bằng cơ cấu con lăn dẫn 
động (240), bình lắng bụi (220) được nối thông với lò phản ứng nhiệt phân (210), và 
bình ngưng tụ (230) được kết nối với bình lắng bụi (220).  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
230 

(11) 39228 
(21) 1-2014-01663 (51) 7 G03G  15/08,  21/18 

(22) 08.11.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/079578  08.11.2012 (87) WO2013/069808 16.05.2013 
(30) 2011-245733 09.11.2011 JP 

2011-270107 09.12.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2014 
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(72) Nobuharu HOSHI (JP), Akira SUZUKI (JP), Hiroshi TAKARADA (JP), Toshiteru 

YAMASAKI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp mực lắp tháo ra được vào thân chính của thiết bị tạo ảnh, hộp 
mực này bao gồm: khung hộp mực được làm bằng nhựa; các chi tiết nhựa được đúc trên 
khung hộp mực bằng cách đúc áp lực nhựa khác với nhựa của khung hộp mực; các mặt 
tiếp xúc, được bố trí trên khung hộp mực, theo đó các khuôn đúc kim loại tương ứng với 
các chi tiết nhựa sẽ được tiếp xúc với nó từ cùng một phía khí các chi tiết nhựa được 
đúc; và các lỗ nạp nhựa, bố trí ở phía đối diện của khung hộp mực từ phía theo đó các 
mặt tiếp xúc được bố trí. Nhựa được cho chảy vào khung hộp mực khi các chi tiết nhựa 
được đúc.  
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(11) 39229 
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16/46 
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(72) HSIEH, Chung-ming (US), PEREZ, Jennifer (US), BENATUIL, Lorenzo (VE), 

KUTSKOVA, Yuliya (RU), MEMMOTT, John (US), ZHONG, Suju (US), EATON, 
Lucia (US), HUGUNIN, Margaret (US), BRITO, Alyssa (US), CLABBERS, Anca (US)

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết miễn dịch đặc hiệu kép với TNF và IL-17, dược 

phẩm chứa protein này và phương pháp tạo ra protein 

  (57)    Sáng chế đề xuất protein liên kết đa hóa trị và đa đặc hiệu đã được xử lý, phương pháp 
tạo ra protein này và việc sử dụng protein này trong việc phòng, chẩn đoán bệnh và/hoặc 
điều trị bệnh.  
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280, Nowon-ro, Buk-gu, Daegu 702-858 Republic of Korea 
2. KIM, JONG BOO  (KR) 
102-1003, Cheonggu APT., Jisan 2-dong, Suseong-gu, Daegu 706-788, Republic of 
Korea 

(72) KIM, Jong Boo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mô đun tách nước ép dùng cho máy ép lấy nước, nắp che an 

toàn được lắp trên máy ép lấy nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mô đun tách nước ép dùng cho máy ép lấy nước bao gồm vật chứa 
có cửa xả nước ép; sàng được bố trí bên trong vật chứa; trục vít được bố trí bên trong 
sàng để tách nước ép ra khỏi nguyên liệu; nắp được nối với đầu trên của vật chứa và có 
phần nạp, nguyên liệu được nạp vào qua phần nạp này; và nắp che an toàn được lắp quay 
được vào lỗ nạp chính của đầu trên của phần nạp dịch chuyển được giữa vị trí thứ nhất 
và vị trí thứ hai. Sáng chế cũng đề cập đến nắp che an toàn bao gồm phần che thứ nhất 
nhô lên để mở lỗ nạp chính ở vị trí thứ nhất và đóng lỗ nạp chính ở vị trí thứ hai; và phần 
che thứ hai được chế tạo liền khối với phần che thứ nhất, phần che thứ hai dịch chuyển 
nắp che an toàn tới vị trí thứ hai khi phần che thứ hai được đẩy bởi lực tác động xuống 
dưới từ vị trí thứ nhất, nhờ vậy phần che thứ nhất chặn lỗ nạp chính lại.  
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Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Đức (VN), Nguyễn Đức Quảng (VN), Nguyễn Tiến Dũng (VN) 
(54) Phương pháp điều khiển hoạt động trạm thu phí tự động 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều khiển hoạt động trạm thu phí tự động bao gồm các 
bước: ghi nhớ kết quả thu phí của dòng xe qua trạm vào một bộ nhớ; xử lý kết quả thu 
phí của dòng xe đang trong phạm vi giao dịch với trạm; sau đó điều khiển hệ thống thu 
phí hoạt động hiệu quả, giảm thiểu thời gian xử lý khi có xe vi phạm trên trạm thu phí. 
Bản chất của việc ghi nhớ kết quả thu phí là ánh xạ trạng thái giao dịch điện tử của dòng 
xe đang di chuyển trên làn thu phí đến một bộ nhớ ở trung tâm điều khiển, mỗi phần tử 
nhớ của bộ nhớ ghi trạng thái giao dịch điện tử của một xe vào làn tương ứng. Phương 
pháp ghi vào bộ nhớ được thực hiện theo nguyên tắc thanh ghi dịch, thứ tự ô nhớ thể 
hiện thứ tự xe trong làn thu phí. Việc điều khiển đóng mở barrier phụ thuộc vào nội 
dung ô nhớ.  
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Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, The Netherlands 
(72) KANG, Kai (CN), LU, Junbiao (CN), MCLOUGHLIN, Daragh (IE), OLSEN, Jorgen 

H. (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm tạo lớp phủ kiến trúc nền nước có đặc tính diệt côn 

trùng, quy trình sản xuất chế phẩm này và bề mặt được phủ 

bằng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo lớp phủ kiến trúc nền nước có đặc tính diệt côn trùng, 
loại đựng trong một gói, chứa chất kết dính là thể phân tán của các hạt polyme trong 
nước, khác biệt ở chỗ chế phẩm này còn chứa: i) chất diệt côn trùng với hàm lượng nằm 
trong khoảng từ 0,10% đến 4% khối lượng, ii) dung môi este của điaxit với hàm lượng 
nằm trong khoảng từ 0,50% đến 6,5% khối lượng, tính theo tổng khối lượng của chế 
phẩm này, trong đó chất diệt côn trùng này nằm trong các hạt polyme và các hạt polyme 
này có khả năng tạo màng ở nhiệt độ môi trường. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
sản xuất chế phẩm nêu trên và bề mặt được phủ bằng chế phẩm này.  
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(72) SUZUKI Yoshinori (JP), BOON Choong Seng (MY) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa dự đoán viđeo, phương pháp mã hóa dự đoán 

viđeo, thiết bị giải mã dự đoán viđeo và phương pháp giải mã dự 

đoán viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa dự đoán viđeo, trong đó hiệu quả của dự đoán hai 
chiều được cải thiện trong khi sử dụng số lượng các bit mã hóa ít hơn. Bộ tạo tín hiệu dự 
đoán (103) được bố trí bên trong một thiết bị mã hóa dự đoán viđeo bao gồm: phương 
tiện (122) đánh giá vectơ chuyển động thứ không (zero) để thu được tín hiệu dự đoán thứ 
không, lựa chọn vectơ chuyển động dự đoán thứ không tương tự với vectơ chuyển động 
thứ không, và tạo ra thông tin bổ sung thứ không chứa trị số thông tín dự đoán vectơ 
chuyển động thứ không để nhận dạng vectơ chuyển động dự đoán, và độ chênh lệch 
vectơ chuyển động được xác định từ vectơ chuyển động thứ không và vectơ chuyển động 
dự đoán thứ không; phương tiện (121) lựa chọn một vectơ chuyển động để tạo ra tín hiệu 
dự đoán thứ nhất có độ tương quan cao với vùng được mã hóa, tạo ra thông tin bổ sung 
thứ nhất chứa trị số thông tin dự đoán chuyển động thứ nhất để nhận dạng vectơ chuyển 
động như là vectơ chuyển động dự đoán thứ nhất, và thiết lập vectơ chuyển động dự 
đoán thứ nhất thành vectơ chuyển động thứ nhất; và phương tiện (123) kết hợp các tín 
hiệu dự đoán thứ không và thứ nhất để tạo ra tín hiệu dự đoán cho vùng được mã hóa.  
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(US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo liên kết trị số cường độ biên thứ nhất 
với một cạnh biên để đáp lại việc xác định rằng khối viđeo thứ nhất hoặc khối viđeo thứ 
hai được kết hợp với đơn vị mã hóa (CU - Coding Unit) dự báo nội bộ, trong đó cạnh 
biên xuất hiện ở biên giữa khối viđeo thứ nhất và khối viđeo thứ hai. Bộ mã hóa viđeo có 
thể kết hợp trị số cường độ biên thứ hai hoặc thứ ba với cạnh biên khi khối viđeo thứ 
nhất hoặc khối viđeo thứ hai được kết hợp với CU dự báo nội bộ. Thiết bị mã hóa dữ liệu 
viđeo có thể sử dụng một hoặc nhiều bộ lọc tách khối cho các mẫu gắn với các cạnh 
biên khi được kết hợp với trị số cường độ biên thứ nhất hoặc trị số cường độ biên thứ 
hai. Trị số cường độ biên thứ ba thể hiện rằng các bộ lọc tách khối được tắt đi đối với 
các mẫu được liên kết với cạnh biên.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa dự báo dữ liệu viđeo. Bộ mã hóa 
viđeo có thể điều khiển dự báo trong ảnh thông qua các biên của lát ảnh trong một hình 
ảnh. Theo một ví dụ, phần tử cú pháp thứ nhất có thể điều khiển nếu dự báo trong ảnh 
thông qua các biên lát cho các lát của một hình ảnh. Nếu dự báo trong ảnh thông qua 
các biên lát được kích hoạt cho hình ảnh, thì khi đó, một phần tử cú pháp thứ hai có thể 
điều khiển, cho các lát riêng, nếu dự báo trong ảnh thông qua các biên của lát được kích 
hoạt cho lát ảnh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp phát hiện tiền giấy

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện tiền giấy bao gồm bộ phận cảm biến, bộ phận lưu 
trữ và bộ phận điều khiển. Bộ phận cảm biến được sử dụng để phát hiện trạng thái 
chuyển tiền giấy theo chu kỳ xung nhịp cố định, và thực hiện nhị phân hóa các tín hiệu 
phát hiện được để thể hiện trạng thái có không có tiền giấy. Bộ phận lưu trữ được sử 
dụng để thu được tín hiệu được phát hiện bởi bộ phận cảm biến, thu được thông tin tiền 
giấy trong các tín hiệu, và lưu trữ thông tin tiền giấy theo trình tự. Bộ phận điều khiển 
bao gồm bộ đếm trạng thái thứ nhất và bộ đếm trạng thái thứ hai. Bộ phận điều khiển 
điều khiển hai bộ đếm trạng thái để thực hiện việc xóa về không và khởi động các hoạt 
động để đếm cùng với bộ phận cảm biến. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp phát hiện tiền giấy.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị chiếu xạ tia cực tím và phương pháp làm bền cứng hợp 

chất có thể làm cứng khi bị chiếu xạ 

  (57)     Sáng chế hướng tới thiết bị chiếu xạ tia cực tím, trong đó bao gồm một phần phát ra tia 
cực tím được cấu hình để chiếu xạ tia cực tím theo một hướng; và một bộ phận phản xạ 
gom tụ ánh sáng bố trí tách với phần phát ra tia cực tím, và đối diện với phần phát ra tia 
cực tím. Bộ phận phản xạ gom tụ ánh sáng có thể phản xạ lại tia cực tím phát ra từ phần 
tia cực tím phát để dẫn hướng tia cực tím phản xạ lại từ bộ phận phản xạ gom tụ ánh 
sáng đến một vị trí hoặc không gian ở giữa các phần phát ra tia cực tím và bộ phận phản 
xạ gom tụ ánh sáng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm phòng trừ loài gây hại và quy trình phòng trừ loài 

gây hại nhờ sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phòng trừ loài gây hại chứa hợp chất có công thức 1  
 

  
 
và các quy trình phòng trừ dịch hại nhờ sử dụng chế phẩm này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm đóng rắn đựng trong nhiều gói và quy trình đóng 

rắn hỗn hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm đóng rắn đựng trong nhiều gói, bao gồm:  
- gói thứ nhất chứa hỗn hợp của (i) nhựa epoxy, (ii) nhựa polyeste chưa bão hòa hoặc 
nhựa vinyl este, và tuỳ ý (iii) peroxyeste,  
- gói thứ hai chứa chất đóng rắn amin để dùng cho nhựa epoxy và ít nhất một hợp chất 
kim loại chuyển tiếp được chọn từ hợp chất sắt, đồng, và mangan, và  
- gói thứ ba chứa peroxit ít nhất là khi gói thứ nhất không chứa peroxyeste.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Peptit phân lập có nguồn gốc từ protein kinaza của tế bào T-

LAK (TOPK) và dược phẩm chứa peptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit epitop phân lập được có nguồn gốc từ protein kinaza của tế 
bào T-LAK (TOPK) và đoạn sinh miễn dịch của nó có khả năng tạo ra các tế bào 
lympho T gây độc tế bào (eytotoxie T lymphocytes- CTLs) và do đó thích hợp để sử 
dụng trong liệu pháp điều trị miễn dịch cho bệnh ung thư, cụ thể là làm vacxin ung thư. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa peptit này, polynucleotit mã hóa 
peptit này, vectơ chứa trình tự nucleotit mã hóa peptit này, tế bào chủ được biến nạp 
hoặc truyền nhiễm bằng vectơ này, kit chẩn đoán chứa peptit này tế bào trình diện 
kháng nguyên, phương pháp in vitro để tạo ra tế bào trình diện kháng nguyên, phương 
pháp tạo ra tế bào CTL và phương pháp sàng lọc peptit có khả năng tạo ra CTL.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ điều hợp dùng cho thiết bị điện tử và phương pháp trao đổi 

dữ liệu giữa thiết bị phụ trợ và thiết bị điện tử sử dụng bộ điều 

hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều hợp dùng để nối thiết bị phụ trợ với thiết bị điện tử di động 
bao gồm đầu nối thứ nhất tương thích với đầu nối của thiết bị điện tử di động và đầu nối 
thứ hai tương thích với đầu nối của thiết bị phụ trợ. Các đầu nối của thiết bị phụ trợ và 
thiết bị điện tử di động không tương thích với nhau. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp trao đổi dữ liệu giữa thiết bị phụ trợ và thiết bị điện tử di động sử dụng bộ điều hợp 
này. Bộ điều hợp cung cấp hai chế độ xác thực. Trước tiên, bộ điều hợp tự xác thực nó 
với thiết bị điện tử di động. Nếu bước xác thực thứ nhất này thành công, thì bộ điều hợp 
xác thực thiết bị phụ trợ với bộ điều hợp.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp ngăn ngừa sự hư hại do mỏi ở cấu trúc hàn, dụng 

cụ để tạo ra vùng tác động và cấu trúc hàn 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp ngăn ngừa sự hư hại do mỏi trong cấu trúc hàn, trong đó: 
ở vùng hàn, vùng tác động được tạo ra trên bề mặt vật liệu nền lân cận với mép hàn hầu 
như tuyến tính bằng cách gò bằng búa hoặc gò tác động siêu âm sử dụng dụng cụ để tạo 
ra vùng tác động có mặt bên tạo ra vùng tác động uốn cong dưới dạng cung tròn dọc 
theo hướng giao cắt với mối hàn ở góc phải và có tâm cong nghiêng về một trong hai 
mặt giới hạn song song dọc theo mép hàn trên mỏ hàn của nó; vùng tác động được tạo ra 
trên bề mặt vật liệu nền lân cận với mép hàn hầu như tuyến tính và mép hàn được uốn 
cong bằng cách gò bằng búa hoặc gò tác động siêu âm sử dụng dụng cụ để tạo ra vùng 
tác động có mặt bên phẳng để tạo ra vùng tác động có hình dạng tổng thể là hình tròn 
hoặc dạng elip trên mỏ hàn của nó; và ứng suất dư nén được đưa đến vùng lân cận của 
mũi hàn bằng dụng cụ để tạo ra vùng tác động ngăn ngừa sự hư hại do mỏi ở vùng hàn. 
Sáng chế cũng đề xuất cấu trúc hàn và dụng cụ tạo ra vùng tác động sử dụng trong 
phương pháp đã nêu.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phôi kính bảo vệ thiết bị điện tử, phương pháp sản xuất phôi 

kính này, kính bảo vệ thiết bị điện tử và phương pháp sản xuất 

kính bảo vệ này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phôi kính bảo vệ thiết bị điện tử G được sử dụng làm nền của kính 
bảo vệ thiết bị điện tử có cặp các bề mặt chính 1A, 1B và các bề mặt đầu liền kề cặp các 
bề mặt chính 1A, 1B đó. Cặp các bề mặt chính này có hình dạng sao cho không đối 
xứng nhau so với chiều dày. Cả hai cặp các bề mặt chính 1a, 1B là các bề mặt được đúc 
ép được tạo ra bằng cách ép trực tiếp. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất 
phôi kính bảo vệ bao gồm bước đúc để đúc ép khối thủy tinh nóng chảy được cấp từ bộ 
phận cấp thủy tinh nóng chảy bằng cặp khuôn. Khi đó, bề mặt ép của ít nhất một khuôn 
của cặp khuôn có hình dạng để tạo ra cả bề mặt chính và bề mặt tiếp giáp.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và máy chủ để tìm kiếm người dùng ở gần trong 

các dịch vụ mạng xã hội 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và máy chủ để tìm kiếm những người dùng ở gần. Khi 
thông tin vị trí và danh tính (ID) người dùng được nhận từ thiết bị đầu cuối máy khách 
của người dùng X, thì mắt lưới Y, mà thông tin vị trí này thuộc về đó, sẽ được xác định. 
ID người dùng và thông tin vị trí của người dùng X này được lưu vào danh sách của mắt 
lưới Y. Mắt lưới Y này là một trong số các mắt lưới của mảng lưới thu được bằng cách 
chia bề mặt của Trái Đất thành các mắt lưới. Những người dùng trong mắt lưới Y và các 
mắt lưới khác được tìm kiếm. Mắt lưới Y và các mắt lưới này tạo thành lưới có N mắt 
lưới, và mắt lưới Y là tâm của lưới có N mắt lưới này. Những người dùng sẽ được xếp 
hạng theo thứ tự tăng dần của khoảng cách giữa những người dùng này đến người dùng 
X. Các ID người dùng đã được xếp hạng của những người dùng này và các khoảng cách 
giữa những người đùng này đến người dùng X được gửi đến thiết bị đầu cuối máy khách 
của người dùng X.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lưới bằng chất dẻo và phương pháp chế tạo lưới này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lưới bằng chất dẻo dạng một chi tiết được tạo ra bằng cách kéo giãn 
vật liệu ban đầu dạng tấm chất dẻo đã được tạo ra có dãy các lỗ gồm có các kết cấu gân 
gần như song song kéo dài theo chiều dọc theo hướng thứ nhất song song với hướng kéo 
giãn (MD) và các kết cấu thanh gần như song song kéo dài theo hướng thứ hai (TD) 
vuông góc với các kết cấu gân. Trong lưới, (a) các kết cấu gân phải sao cho các đoạn 
gân được định hướng theo hướng thứ nhất (MD) dọc theo các chiều dài của chúng và sự 
định hướng theo hướng thứ nhất (MD) kéo dài ngang qua các vùng nối nối hai đoạn gân 
đã được định hướng này, và (b) các kết cấu thanh phải sao cho toàn bộ tỷ lệ kéo giãn của 
chúng theo hướng thứ hai (TD) tối đa vào khoảng 1' và tất cả các vị trí dọc theo chiều 
dài của các kết cấu thanh có sự định hướng tối đa vào khoảng 1,5 theo hướng thứ hai 
(TD).  
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(11) 39246 
(21) 1-2014-01737 (51) 7 B61L  3/12,  25/02 

(22) 22.10.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/077200   22.10.2012 (87) WO/2013/065510 10.05.2013 
(30) 2011-239801      31.10.2011 JP 
(71) THE NIPPON SIGNAL CO., LTD.  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6513 Japan 
(72) Masahide TAKAHASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phát hiện vị trí tàu hỏa

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống phát hiện vị trí tàu hỏa bao gồm: thiết bị đặt trên tàu (3) được 
lắp trên tàu hỏa (2) đang di chuyển trên đường ray (1); máy rađiô trên tàu (4); các máy 
rađiô bên vệ đường (6) được bố trí ở các vị trí định trước của đường ray (1) và truyền 
thông với máy rađiô trên tàu (4); thiết bị mặt đất (7) được nối với các máy rađiô bên vệ 
đường (6); và bộ phận thu vị trí tuyệt đối thu được vị trí tuyệt đối của tàu hỏa ở các 
khoảng thời gian đều nhau. Thiết bị đặt trên tàu truyền thông tin vị trí tuyệt đối của tàu 
hỏa (2) thu được bởi bộ phận thu vị trí tuyệt đối tới thiết bị mặt đất (7). Thiết bị mặt đất 
(7) phát hiện vị trí tàu hỏa dựa trên thời gian lan truyền của sóng rađiô được lan truyền 
giữa máy rađiô trên tàu (4) và máy rađiô bên vệ đường, và hiệu chỉnh vị trí tàu hỏa được 
phát hiện dựa trên thông tin vị trí tuyệt đối của tàu hỏa (2) được truyền từ thiết bị đặt 
trên tàu (3).  
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(11) 39247 
(21) 1-2014-01743 (51) 7 G07F  19/00, G06Q  20/00,  40/00 

(22) 06.11.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/CN2012/084153 06.11.2012 (87) WO 2013/082986 A1 13.06.2013 
(30) 201110403729.X      07.12.2011 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2014 

(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 
9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) LUO, Panfeng (CN), HAN, Zhenou (CN), HUO, Guojie (CN), WANG, Qinghua (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống xử lý dịch vụ của thiết bị tài chính 

tự phục vụ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống xử lý dịch vụ của thiết bị tài chính tự 
phục vụ, phương pháp xử lý này gồm các bước sau: (1) đầu cuối máy rút tiền tự động 
xác định loại dịch vụ của khách hàng, thực hiện việc xử lý tập trung một lần đối với 
nhiều dịch vụ được gửi bởi người dùng nhất định, kết hợp các dịch vụ, các dịch vụ này 
được kết hợp logic và có thứ tự xử lý nhất định, thành các chuỗi dịch vụ và gửi các chuỗi 
dịch vụ này tới hệ thống phía trước của ngân hàng để xử lý; (2) hệ thống phía trước của 
ngân hàng phân tách chuỗi dịch vụ phức hợp và gửi các dịch vụ tới hệ thống phía sau 
của ngân hàng để xử lý tập trung lần lượt; (3) hệ thống phía trước của ngân hàng thu 
thập lần lượt các kết quả xử lý của các dịch vụ từ hệ thống dịch vụ phía sau của ngân 
hàng, trả về các kết quả xử lý cho đầu cuối máy rút tiền tự động theo định dạng của 
thông điệp chuỗi dịch vụ phức hợp, và hiển thị các kết quả giao dịch trên màn hình cho 
người dùng để thực hiện việc kiểm tra tài khoản trực quan. Phương pháp xử lý được đề 
cập giảm bớt thoài gian thao tác của người dùng, và cải thiện hiệu quả hoạt động của 
máy rút tiền tự động.  
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(21) 1-2014-01745 (51) 7 A01N  43/40,  43/90,  47/36, A01P  

13/02 
(22) 29.11.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/066964 29.11.2012 (87) WO2013/082228 06.06.2013 
(30) 61/565,076      30.11.2011 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) MANN, Richard K. (US), HUANG, Yi-hsiou (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ và phương pháp phòng trừ thực vật không 

mong muốn bằng cách sử dụng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa penoxsulam và 
glufosinat amoni để phòng trừ cỏ dại ở vùng trồng cây, ví dụ, ở vườn nho, vườn cây ăn 
quả, vườn cây lâu năm, ruộng lúa, ruộng ngô, ruộng ngũ cốc, ruộng lúa miến, ruộng đậu 
tương, ruộng bông, ruộng hướng dương, ruộng cải dầu, ruộng rau, bãi cỏ, bãi thả gia súc 
và đồng cỏ, trong vùng quản lý thảm thực vật công nghiệp, và trong vùng lộ giới và ở 
vùng trồng cây có khả năng kháng glufosinat amom bất kỳ và/hoặc kháng chất ức chế 
axetolaclat synthaza. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không 
mong muốn bằng cách sử dụng chế phẩm này.  
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(75) Lê Quang Vinh  (VN) 

Đội 11, Thái Tân, Nam Sách, thành phố Hải Dương 
(54) Giá đọc sách có bộ phận đỡ dạng bàn tay

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá đọc sách có bộ phận đỡ dạng bàn tay dùng trong lĩnh vực thiết 
bị giáo dục và thiết bị văn phòng, giá đọc sách này bao gồm các miếng xốp được gắn lên 
bộ phận đỡ dạng bàn tay, bộ phận dỡ dạng bàn tay được gắn lên một khung đỡ, trên 
khung đỡ có gắn thêm cọc đỡ cánh sách, dây kẹp và miếng gỗ để điều chỉnh độ nghiêng. 
Khi quyển sách được đặt lên bộ phận đỡ dạng bàn tay thì các ngón tay số hai hoặc số ba 
và miếng xốp mềm ở cuối bộ phận đỡ dạng bàn tay sẽ đỡ lấy gáy sách, các ngón tay còn 
lại sẽ đỡ hai bên bìa sách. Khi giá đọc sách này được úp ngược, thì mặt phụ phía sau 
cũng có thể được sử dụng như các loại giá đọc sách đã biết.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2014 
(71) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, MS 169-3IPL, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jeffrey J. Terlizzi (US), Scott Mullins (US), Alexei Kosut (US), Jahan Minoo (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp tạo cấu hình chân tiếp xúc của 

đầu nối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp cấu hình các chân tiếp xúc của một đầu 
nối thứ nhất bao gồm phát hiện sự cắm của đầu nối thứ hai với đầu nối thứ nhất và đáp 
lại sự phát hiện này, gửi một lệnh qua một chân tiếp xúc trong số các chân tiếp xúc và 
đợi một trả lời đối với lệnh này. Nếu nhận được trả lời hợp lệ đối với lệnh này, hệ thống 
xác định hướng cắm của đầu nối thứ hai. Trả lời này cũng chứa thông tin cấu hình các 
chân tiếp xúc trong đầu nối thứ hai. Sau đó, hệ thống này cấu hình một số chân tiếp xúc 
trong số các chân tiếp xúc còn lại của đầu nối thứ nhất dựa trên hướng cắm đã được xác 
định và thông tin cấu hình các chân tiếp xúc của đầu nối thứ hai.  
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(22) 30.10.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/062615 30.10.2012 (87) WO/2013/066894 10.05.2013 
(30) 61/553,369      31.10.2011 US 
(71) NOVOZYMES BIOAG A/S  (DK) 

Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark 
(72) INMAN, Scott (US), SEMONES, Shawn (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp phòng trừ cỏ dại bằng thaxtomin và chế phẩm 

chứa thaxtomin kết hợp với thuốc diệt cỏ khác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và chế phẩm để phòng trừ cỏ dại bằng cách tiếp xúc 
cỏ dại hoặc môi trường dễ mọc cỏ dại với một hoặc nhiều thaxtomin và một hoặc nhiều 
thuốc diệt cỏ. Một hoặc nhiều thaxtomin và một hoặc nhiều thuốc diệt cỏ được áp dụng 
cho môi trường có cỏ dại hoặc môi ưường dễ mọc cỏ dại với lượng được xác định trước 
để phòng trừ, làm giảm và/hoặc diệt cỏ dại.  
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(86) PCT/JP2012/007139   07.11.2012 (87) WO 2013/069273 A1 16.05.2013 
(30) 13/291,015      07.11.2011 US 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) MISRA, Kiran (IN), SEGALL, Christopher A. (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ giải mã và phương pháp giải mã

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ giải mã, bộ giải mã này nhận dòng bit chứa các hệ số lượng tử 
hóa, biểu diễn các khối viđeo, biểu diễn các điểm ảnh và giải mã dòng bit bằng cách sử 
dụng mã hóa số học nhị phân thích ứng ngữ cảnh. Mã hóa số học nhị phân thích ứng 
ngữ cảnh bao gồm ít nhất hai chế độ giải mã, chế độ thứ nhất giải mã dòng bit dựa vào 
ước tính xác xuất mà dựa vào phần tử cú pháp hiện tại được giải mã, chế độ thứ hai giải 
mã dòng bit không dựa vào ước tính xác xuất dựa vào phần tử cú pháp hiện tại được giải 
mã. Mã hóa số học nhị phân thích ứng ngữ cảnh giải mã phần tử cú pháp hiện tại bằng 
cách sử dụng chế độ thứ nhất nếu phần tử cú pháp hiện tại được mã hóa bên trong và lựa 
chọn xem có nên sử dụng danh sách các chế độ dự báo bên trong để giải mã chế độ dự 
báo bên trong bằng cách sử dụng chế độ thứ nhất này, trong đó danh sách các chế độ dự 
báo bên trong được xác định dựa vào các chế độ bên trong đã được xác định từ trước. 
Mã hóa số học nhị phân thích ứng ngữ cảnh giải mã dữ liệu biểu thị chế độ dự báo bên 
trong của khối hiện tại bằng cách sử dụng chế độ thứ hai này.  
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OUALl, Lahoussine (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vi nang vỏ-lõi, bùn lỏng của nó, chế phẩm tạo hương thơm, 

sản phẩm tiêu dùng bao gồm vi nang nêu trên và phương pháp 

tăng cường hoặc kéo dài hiệu ứng khuếch tán mùi thơm đặc 

trưng của alđehyt và/hoặc xeton thơm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi nang vỏ-lõi bao gồm lõi của pha dầu chứa ít nhất một thành phần 
của chất tạo hương thơm chuyên nghiệp là dẫn xuất 2-oxoaxetat có khả năng giải phóng 
một phân tử hoạt tính như, ví dụ, một alđehyt hoặc xeton tiếp xúc với ánh sáng. Sáng chế 
cũng đề cập đến chế phẩm tạo hương thơm, sản phẩm tiêu dùng bao gồm vi nang nêu 
trên và phương pháp tăng cường hoặc kéo dài hiệu ứng khuếch tán mùi thơm đặc trưng 
của al®ehyt vμ/hoÆc xeton thơm.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị hiện hình, hộp mực và cơ cấu trống

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị hiện hình để sử dụng cho thiết bị tạo ảnh, thiết bị hiện hình này 
bao gồm: chi tiết mang chất hiện hình để mang chất hiện hình; chi tiết điều chỉnh chất 
hiện hình để điều chỉnh lượng chất hiện hình được mang trên chi tiết mang chất hiện 
hình; khung thứ nhất để đỡ chi tiết điều chỉnh chất hiện hình; chi tiết cố định để cố định 
chi tiết điều chỉnh chất hiện hình vào khung thứ nhất; khung thứ hai được gắn vào khung 
thứ nhất; và phần nhựa đúc được tạo ra bằng cách phun vật liệu nhựa nóng chảy vào 
khoảng không gian được hình thành bởi khung thứ nhất và khung thứ hai. Phần nhựa đúc 
này được gài với phần hạn chế thứ nhất, vốn được tạo ra dưới dạng một phần của chi tiết 
cố định và được làm nhô vào khoảng không gian nêu trên, và được gài với phần hạn chế 
thứ hai, vốn được tạo ra dưới dạng một phần của khung thứ hai, để nối khung thứ nhất 
với khung thứ hai.  
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YOSHlDA, Masaki (JP), SUETAKE, Yusuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Thiết bị giám sát ăn mòn đường ống kim loại

  (57)     Thiết bị giám sát ăn mòn đường ống kim loại bao gồm:  
bộ dẫn hơi để dẫn vào trong đó hơi nước chảy qua đường ống kim loại; và bộ kiểm tra ăn 
mòn được lắp vào bộ dẫn hơi, đặc trưng ở chỗ  
bộ dẫn hơi này được kết cấu để tạo ra nước ngưng tụ bằng cách làm ngưng tụ lượng hơi 
nước đáng kể được dẫn vào trong đó để tạo thành một môi trường mô phỏng tương tự 
như môi trường thực tế trong đường ống kim loại và xả nước ngưng tụ trên mực nước 
được xác định trước ra bên ngoài, và bộ kiểm tra ăn mòn này có một bộ phận tiếp xúc 
trở lên mà bộ phận này tiếp xúc với vùng dòng nước xung quanh bề mặt nước của nước 
ngưng tụ trong bộ dẫn hơi, vùng pha nước ở phía nước ngưng tụ đối với vùng dòng nước 
và vùng pha hơi ở phía hơi nước đối với vùng dòng nước, và được kết cấu để có thể đo 
điện trở của một hoặc nhiều bộ phận tiếp xúc.  
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(72) KANG, Sung Keun (KR), RA, Jeong Chan (KR), PARK, Hyeong Geun (KR), LEE, 

Hang Young (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm môi trường nuôi cấy để làm trẻ hóa tế bào gốc và 

phương pháp làm trẻ hóa tế bào gốc này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm môi trường để biến đổi tế bào gốc từ người già thành tế 
bào gốc của người trẻ, và cụ thể hơn là đề cập đến chế phẩm môi trường để nuôi cấy tế 
bào gốc, được sử dụng đế làm trẻ hóa tế bào gốc từ người già để sao cho có các đặc tính 
tương tự với các đặc tính của tế bào gốc của người trẻ, và phương pháp làm trẻ hóa tế 
bào gốc, phương pháp này bao gồm việc nuôi cấy tế bào gốc từ người già trong chế 
phẩm môi trường. Theo sáng chế, thậm chí tế bào gốc trung mô được thu nhận từ người 
bệnh trên 60 tuổi có thể được biến đổi thành tế bào gốc trung mô của người trẻ có khả 
năng biệt hóa cao, hoạt tính telomeraza cao, và khả năng biều hiện các dấu chuẩn tế bào 
gốc cao. Do đó, sáng chế có thể làm tăng đáng kể hiệu quả của liệu pháp điều trị bằng tế 
bào sử dụng tế bào gốc trung mô.  
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103-402, 175, Anhaeng-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 560-770, Republic of 
Korea 

(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Hệ thống nhận diện hoàn cảnh vận hành thang máy 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống nhận diện hoàn cảnh dùng để vận hành thang máy. Hệ thống 
nhận diện hoàn cảnh dùng để vận hành thang máy này bao gồm thang máy có thể điều 
khiển để di chuyển lên và xuống giữa các tầng trong một tòa nhà, và có bảng gọi tầng 
trong cho phép lựa chọn một tầng để thang máy dừng lại, các bảng gọi tầng được bố trí ở 
mỗi tầng trong tòa nhà để gọi thang, và được tạo cấu hình để biểu thị tầng được chọn từ 
bảng gọi tầng trong và tầng mà tại đó thang máy được gọi trong các tầng, thiết bị điều 
khiển hệ thống để điều chỉnh chiều di chuyển và tốc độ di chuyển của thang máy bằng 
việc phát hiện tầng được chọn từ bảng gọi tầng trong và bảng gọi tầng mà từ đó thang 
máy được gọi trong số các bảng gọi tầng, và thiết bị dẫn động để vận hành thang máy 
nhờ sự điều khiển của thiết bị điều khiển hệ thống. Vì vậy, một người dùng có thể đự 
đoán chính xác một tầng mà tại đó thang máy được lên lịch trình để dừng lại và do đó, 
không phải tốn thời gian không cần thiết để chờ thang máy, nhờ vậy mà tiết kiệm được 
thời gian. Bên cạnh đó, vì thang máy chỉ dừng tại tầng mà người dùng đang đợi thang, 
tốc độ di chuyển có thể tăng lên và năng lượng tiêu thụ có thể giảm xuống.  

 

   



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
260 

(11) 39258 
(21) 1-2014-01778 (51) 7 C25D  9/10 

(22) 30.11.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2011/077639       30.11.2011 (87) WO/2013/080325 06.06.2013 
(30) PCT/JP2011/077639       30.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2014 
(71) NIHON PARKERIZING CO., LTD.  (JP) 

1-15-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japan 
(72) Yuta YOSHIDA (JP), Hiroki SUNADA (JP), Shigeki YAMAMOTO  (JP), Hidehiro 

YAMAGUCHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Chất độn và phương pháp sản xuất tấm thép được xử lý bề mặt

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất độn mà có khả năng cung cấp ion Zr cho dung dịch xử lý bề 
mặt kim loại, trong khi đó cản trở sự tăng nồng độ HF trong dung dịch xử lý bề mặt kim 
loại, để lớp màng phủ chuyển đổi hóa học có thể được tạo thành liên tục trên tấm thép 
bằng cách điện phân. Chất độn theo sáng chế là chất độn mà được sử dụng nhằm mục 
đích cung cấp ion ziricon cho dung dịch xử lý bề mặt kim loại mà chứa ion ziricon và 
ion flo, và chất độn này chứa (A) axit ziricon hydronoric hoặc muối của nó và/hoặc (B) 
axit flohydric hoặc muối của nó và (C) hợp chất ziricon không có flo. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép được xử lý bề mặt bao gồm việc điện 
phân liên tục tấm thép trong dung dịch xử lý bề mặt kim loại chứa ion ziricon và ion no 
để tạo thành lớp phủ chuyển đổi hóa học chứa ziricon trên tấm thép này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống an toàn xe và phương pháp vận hành

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe có hệ thống an toàn và chống trộm để phát hiện sự chuyển động 
của xe theo hướng tiến và lùi khi xe ở trạng thái khóa, như bằng cách phát hiện sự quay 
bánh. Nhờ vào phát hiện này sẽ báo hiệu cho động cơ để đảo chiều chuyển động của 
bánh bằng cách quay một hoặc nhiều bánh theo hướng ngược với hướng quay bánh xe 
phát hiện được cho đến khi việc quay bánh không còn phát hiện được nữa. Hệ thông an 
toàn và chống trộm này có thể xác định xem xe có ở trong trạng thái khóa hay không 
bằng cách phát hiện xem có chìa khóa hay không và/hoặc một hoặc nhiều cuộc truyền 
có nhận được bởi thiết bị không dây bên ngoài hay không.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, hệ thống điều khiển kết nối của nguồn điện nhiều 

pha đến tụ điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để kết nối nguồn điện đến tụ điện chuyển 
mạch. Phương pháp có thể được sử dụng trong việc điều khiển việc kết nối của nguồn 
điện nhiều pha đến các tụ điện. Mỗi pha của nguồn điện nhiều pha có khả năng nối điện 
với ít nhất một trong số các tự điện thông qua thiết bị chuyển mạch. Phương pháp bao 
gồm các bước, đối với mỗi pha của nguồn điện nhiều pha, xác định điện áp thứ nhất của 
tín hiệu điện cho pha tương ứng của nguồn điện sử dụng bộ chia điện áp thứ nhất được 
nối điện với đầu cuối thứ nhất của thiết bị chuyển mạch cho pha này, xác định điện áp 
thứ hai trên tụ điện được nối điện với đầu cuối thứ hai của thiết bị chuyển mạch cho pha, 
điện áp thứ hai được xác định bằng cách sử dụng bộ chia điện áp thứ hai được nối điện 
đến đầu cuối thứ hai của thiết bị chuyển mạch cho pha, tạo ra tín hiệu gần được cấu hình 
để làm cho thiết bị chuyển mạch cho pha đóng và nối điện pha tương ứng của nguồn 
điện đến tụ điện khi hiệu số giữa điện áp thứ nhất và điện áp thứ hai xấp xỉ 0V.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị khởi tạo ngữ cảnh cho việc mã hóa 

thích ứng 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị mã hóa ngẫu nhiên thích ứng ngữ cảnh. Thiết bị 
này có thể bao gồm bộ mã hóa được tạo cấu hình để xác định một hoặc nhiều tham số 
khởi tạo cho quá trình mã hóa ngẫu nhiên thích ứng ngữ cảnh dựa trên một hoặc nhiều giá 
trị chỉ số tham số khởi tạo. Bộ mã hóa có thể được tạo cấu hình để xác định một hoặc 
nhiều trạng thái ngữ cảnh bàn đầu để khởi tạo một hoặc nhiều ngữ cảnh của quá trình mã 
hóa ngẫu nhiên thích ứng ngữ cảnh dựa trên các tham số khởi tạo. Bộ mã hóa còn có thể 
được tạo cấu hình để khởi tạo ngữ cảnh dựa trên các trạng thái ngữ cảnh ban đầu. Các 
tham số khởi tạo có thể được bao gồm trong một hoặc nhiều bảng, trong đó, để xác định 
các tham số khởi tạo, bộ mã hóa có thể được tạo cấu hình để ánh xạ các giá trị chỉ số 
tham số khởi tạo thành các tham số khởi tạo trong các bảng. Ngoài ra, bộ mã hóa có thể 
được tạo cấu hình để tính toán các tham sơ khởi tạo bằng cách sử dụng các giá trị chỉ số 
tham số khởi tạo và một hoặc nhiều công thức.  
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(54) Dược phẩm dùng để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh tăng lipit 

máu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để phòng ngừa và điều trị bệnh tăng lipit máu 
chứa hợp chất (4S,5R)-5-[3,5-bis(triflometyl)phenyl]-3-({2-[4-flo-2- metoxy-5-(propan-
2-yl)phenyl]-5-(triflometyl)phenyl}metyl)-4-metyl-1,3- oxazolidin-2-on hoặc muối 
dược dụng của nó và hợp chất có tác dụng ức chế thụ thể angiotensin II làm hoạt chất.  
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(54) Dược phẩm dùng để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh tăng 

triglyxerit máu hoặc các bệnh có liên quan 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để phòng ngừa và điều trị bệnh tăng lipit máu 
chứa hợp chất (4S,5R)-5-[3,5-bis(triflometyl)phenyl]-3-({2-[4-flo-2- metoxy-5-(propan-
2-yl)phenyl]-5-(triflometyl)phenyl}metyl)-4-metyl-1,3- oxazolidin-2-on hoặc muối 
dược dụng của nó và chất chặn kênh canxi hoặc fibrat làm hoạt chất.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Đầu nối điện tử định hướng hai chiều có các chân tiếp xúc bên 

ngoài và phương pháp sản xuất đầu nối này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu nối định hướng hai chiều có phần đầu có các mặt chính thứ 
nhất và thứ hai đối diện nhau và tập hợp chân tiếp xúc bên ngoài trên phần đầu. Tập hợp 
chân tiếp xúc gồm tập hợp chân tiếp xúc bên ngoài thứ nhất được tạo ra tại mặt chính 
thứ nhất và tập hợp chân tiếp xúc bên ngoài thứ hai được tạo ra tại mặt chính thứ hai. 
Mỗi chân tiếp xúc riêng biệt trong tập hợp chân tiếp xúc thứ nhất được nối điện bên 
trong phần đầu hoặc thân với một chân tiếp xúc tương ứng trong tập hợp chân tiếp xúc 
thứ hai. Trong một số phương án, các chân tiếp xúc trong tập hợp chân tiếp xúc thứ nhất 
và thứ hai đối diện trực tiếp với nhau được nối với nhau. Trong một số phương án khác, 
các chân tiếp xúc trong tập hợp chân tiếp xúc thứ nhất của đầu nối chéo góc với nhau 
được nối với nhau. Tập hợp chân tiếp xúc thứ nhất được đặt cách đối xứng với tập hợp 
chân tiếp xúc thứ hai và phần đầu được tạo dạng để có tính đối xứng 180 độ sao cho nó 
có thể cắm được và được nối điện với một khe cắm theo một hướng bất kỳ trong số hai 
hướng cắm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất đầu nối này và 
thiết bị điện tử có khe cắm cắm được với đầu nối này.  
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(72) DUBIEF, Flavien (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo khí dung, vỏ hộp và hệ thống tạo khí dung 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo khí dung có kết cấu bao gồm: bộ hoá hơi để đốt nóng 
chất nền tạo khí dung (115, 415) để tạo ra khí dung; một số lỗ phun dòng không khí 
(121, 421) và ít nhất một lỗ ra không khí (123, 423). Các lỗ phun dòng không khí (121, 
421) và lỗ ra không khí (123, 423) được bố trí để xác định đường đi của dòng không khí 
(127, 427) giữa các lỗ phun dòng không khí (121, 421) và lỗ ra không khí (123, 423). 
Mỗi lỗ phun dòng không khí (121, 421) có dạng kẽ hở được bố trí để hướng không khí 
về phía vùng lân cận của bộ hoá hơi theo hướng ngang qua bề mặt của bộ hoá hơi để 
kiểm soát kích thước hạt trong khí dung.  
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(54) Nắp đóng kín mặt đầu vật đựng bằng kim loại có lỗ thông khí, 

vật đựng đồ uống có lỗ thông khí và phương pháp mở vật đựng 

đồ uống có lỗ thông khí phụ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nắp đóng kín mặt đầu vật đựng bằng kim loại có lỗ thông khí bao 
gồm lỗ xả và lỗ thông khí và sáng chế còn đề cập đến vật đựng đồ uống có lỗ thông khí 
và phương pháp mở vật đựng đồ uống có lỗ thông khí phụ. Lỗ thông khí giúp cải thiện 
khả năng rót qua lỗ xả và tạo ra sự lựa chọn khác nhau cho việc sử dụng nguyên liệu của 
vật đựng. Nắp đóng kín mặt đầu có thể bao gồm các bộ phận để dễ dàng mở lỗ thông 
khí, chẳng hạn các kết cấu tăng cứng và/hoặc các đường bao tạo hình lỗ thông khí. 
Ngoài ra, nắp đóng kín mặt đầu có thể bao gồm các bộ phận an toàn khác nhau, chẳng 
hạn nếp gấp an toàn. Theo một số kết cấu, nắp đóng kín mặt đầu vật đựng không dùng 
tai giật để mở.  
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(54) Phương pháp, thiết bị xác định vectơ chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xác định vectơ chuyển động để xác định 
vectơ chuyển động thông qua việc dự đoán vectơ chuyển động. Phương pháp xác định 
vectơ chuyển động bao gồm việc xác định danh sách ứng viên bao gồm vectơ chuyển 
động của các khối tham chiếu ứng viên được tham chiếu đến để dự đoán vectơ chuyển 
động của khối hiện hành, khi hình ảnh tham chiếu của khối ứng viên thứ nhất trong số 
các ứng viên của các khối khác với hình ảnh tham chiếu của khối hiện hành, thì thực 
hiện xác định xem có hay không sử dụng vectơ chuyển động của khối ứng viên thứ nhất 
của danh sách vectơ chuyển động ứng viên, dựa vào việc mỗi hình ảnh tham chiếu của 
khối hiện hành và hình ảnh tham chiếu của khối ứng viên thứ nhất là hình ảnh tham 
chiếu ngắn hạn hoặc hình ảnh tham chiếu dài hạn, và xác định vectơ chuyển động của 
khối hiện hành bằng cách sử dụng vectơ chuyển động ứng viên được lựa chọn trong số 
các vectơ chuyển động được bao gồm trong danh sách vectơ chuyển động ứng viên.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo. Theo một 
ví dụ, chế độ nội cấu trúc để dự báo khối dữ liệu viđeo hiện thời và các chế độ dự báo 
nội cấu trúc xác suất cao nhất (MPM - Most Probable intra-prediction Mode) để dự báo 
khối dữ liệu viđeo hiện thời có thể được xác định. Các MPM để dự báo khối dữ liệu 
viđeo hiện thời có thể được xác định. Chỉ số của mỗi MPM dựa vào thứ tự mà chế độ nội 
cấu trúc để dự báo khối hiện thời được so sánh với các MPM này có thể được xác định. 
Khi một trong số các MPM để dự báo khối hiện thời so khớp với chế độ nội cấu trúc để 
dự báo khối hiện thời, chỉ số của MPM so khớp này được báo hiệu.  
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(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã các hệ số biến đổi

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hoá viđêo được tạo cấu hình để mã hoá chuỗi nhị phân biểu 
thị vị trí của hiệu số có nghĩa cuối cùng trong khối viđeo. Bộ giải mã viđeo được tạo cấu 
hình để giải mã chuỗi nhị phân mã hoá. Chuỗi có thể được mã hoá bằng cách sử dụng 
kỹ thuật mã hóa số học nhị phân thích ứng theo tình huống (CABAC - context adaptive 
binary arithmetic coding). Các chỉ số nhị phân của chuỗi nhị phân có thể được gán ngữ 
cảnh. Ngữ cảnh có thể được xác định theo hàm ánh xạ. Ngữ cảnh có thể được gán cho 
một hoặc nhiều chỉ số nhị phân trong đó mỗi chỉ số được gắn với các kích thước khối 
khác nhau. Chỉ số nhị phân cuối cùng của khối viđeo 16x16 có thể dùng chung ngữ 
cảnh với chỉ số nhị phân cuối cùng của khối viđeo 32x32.  
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  (57)     Sáng chế đề xuất bộ mã hóa vidêo được tạo cấu hình để xác định chuỗi nhị phân thứ 
nhất và thứ hai cho thông số chỉ ra vị trí của hệ số có ý nghĩa cuối cùng trong khối viđêo 
có kích thước T. Bộ giải mã viđêo được tạo cấu hình để xác định thông số chỉ ra vị trí 
của hệ số có ý nghĩa cuối cùng trong khối viđêo có kích thước T dựa trên chuỗi nhị phân 
thứ nhất và thứ hai. Theo một khía cạnh, chuỗi nhị phân thứ nhất dựa trên sơ đồ mã hóa 
nguyên phân đã cắt ngắn xác định bởi chiều dài hit tối đa được định nghĩa bằng công 
thức 2log2(T)-1 và chuỗi nhị phân thứ hai dựa trên sơ đồ mã hóa chiều dài cố định xác 
định bởi chiều dài bit tối đa được định nghĩa bằng công thức log2(T) - 2.  
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(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo. Bộ mã hóa viđeo 
được tạo cấu hình để thực hiện quy trình lọc tách thông số độ lệch thích ứng mẫu mà có 
thể xác định trị số trung tâm của tập hợp điểm ảnh dựa vào trị số của các điểm ảnh trong 
tập hợp, chia các giải trị số điểm ảnh thành các nhóm dựa vào trị số trung tâm, và xác 
định các trị số độ lệch cho các dải dựa vào các nhóm này.  
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(54) Dụng cụ chứa dùng cho bộ phận phân tách li tâm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chứa cho bộ phận phân tách ly tâm. Dụng cụ chứa cho bộ 
phận phân tách ly tâm theo sáng chế được đặc trưng bởi gân đỡ được tạo ra ở phần nối 
tiếp xúc với chu vi bên trong của lỗ cài hoặc chu vi bên trong của ống của bộ phận phân 
tách ly tâm, trong đó dụng cụ chứa được cài và được đỡ, mặc dù vỏ dưới gắn với phần 
chứa phía dưới của thân lệch khỏi vị trí đã xác định trước. Do đó, dụng cụ chứa không bị 
chuyển động hướng tâm ngay cả khi quay phân tách ly tâm, và do đó không bị hư hại.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống xét nghiệm và phương pháp đánh giá mức chất đánh 

dấu hóa sinh 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống xét nghiệm để đánh giá mức chất đánh dấu hóa sinh bao gồm 
dùng một lần (2) với đầu vào mẫu thử (4) và ít nhất một khoang dò nhìn thấy được (5A, 
5B), để dò chất đánh dấu hóa sinh, thiết bị di động (8) bao gồm camera được bố trí để 
chụp ảnh số (60) của ít nhất một khoang dò nhìn thấy được (5A, 5B), phần mềm chạy 
trên bộ xử lý để phân tích ảnh (60) để đánh giá mức và phương tiện được bố trí để đưa ra 
kết quả (70) của đánh giá trên màn hiển thị (8A) của, hoặc được nối với, thiết bị di động 
nêu trên (g), trong đó thiết bị dùng một lần (2) có ít nhất một bề mặt tham chiếu (12) có 
thiết bị đặt màu định trước nhận biết với phần mềm để cho phép đánh giá chính xác màu 
sắc bên trong khoang dò (5 A, 5B) nhờ sử dụng bề mặt tham chiếu (12) bên trong ảnh số 
làm tham chiếu cơ bản.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị hiện hình, hộp mực và thiết bị tạo ảnh điện quang 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị hiện hình, thiết bị này bao gồm: hộp chứa dẻo có lỗ, để chứa 
chất hiện hình; khung để chứa hộp chứa dẻo này; chi tiết đẩy, được bố trí theo cách quay 
được bên trong khung, để đẩy vào hộp chứa dẻo nhờ sự chuyển động quay của nó để làm 
biến dạng hộp chứa dẻo này; và chi tiết mang chất hiện hình để mang chất hiện hình trên 
bề mặt của nó để tiếp chất hiện hình. Khoảng cách X từ tâm quay của chi tiết đẩy đến bề 
mặt của chi tiết mang chất hiện hình và độ dài T từ tâm quay của chi tiết đẩy đến đầu tự 
do của nó, để đẩy vào hộp chứa dẻo, là thoả mãn điều kiện X < T. Chi tiết chắn, để ngăn 
chặn sự tiếp xúc của chi tiết đẩy với chi tiết mang chất hiện hình, được bố trí giữa tâm 
quay của chi tiết đẩy và bề mặt của chi tiết mang chất hiện hình hoặc ở xung quanh nó.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất hợp chất đích bằng cách lên men 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hợp chất đích bằng cách lên men. Bằng cách 
nuôi cấy vi khuẩn có khả năng sản xuất axit 2-ketoglutaric hoặc dẫn xuất của nó dưới 
dạng hợp chất đích, và khả năng sản xuất axit xylonic từ xyloza, mà được truyền hoạt 
tính xylonat dehydrataza, hoạt tính 2-keto-3-deoxyxylonat dehydrataza và hoạt tính 2-
ketoglutaric semialdehyt dehyđroaza, hoặc trong đó các hoạt tính này được làm tăng, 
trong môi trường nuôi cấy chứa xyloza dùng làm nguồn cacbon để tạo ra và tích lũy hợp 
chất đích trong môi trường này, và thu gom hợp chất đích từ môi trường, hợp chất đích 
được tạo ra.  
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(54) Protein dung hợp kháng thể đặc hiệu gắn kết OX40 của người 

và dược phẩm chứa protein này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến protein dung hợp kháng thể đặc hiệu gắn kết OX40 của người và 
quy trình điều chế protein này. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa protein dung 
hợp này để điều trị các rối loạn gây ra bởi OX40.  
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(54) Hộp lắp tháo ra được vào cụm khung cơ cấu tráng phim của 

thiết bị tạo ảnh và cụm khung cơ cấu tráng phim dùng cho 

thiết bị tạo ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp lắp tháo ra được vào cụm khung cơ cấu tráng phim của thiết bị 
tạo ảnh, hộp này bao gồm: chi tiết quay được; lưỡi gạt tiếp xúc với chi tiết quay được; 
khung được làm bằng nhựa để đỡ lưỡi gạt; và chi tiết bịt kín được bố trí trên khung sẽ 
tiếp xúc với một phần của lưỡi gạt, đối diện với phần tại đó lưỡi gạt tiếp xúc với chi tiết 
quay được, ở mỗi trong số hai phía đầu của lưỡi gạt theo hướng dọc trục của chi tiết 
quay được, trong đó chi tiết bịt kín được tạo ra trên khung bằng cách đúc áp lực để bịt 
kín khe hở giữa lưỡi gạt và khung.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất điện phân rắn, lớp điện phân chứa chất điện phân rắn và 

ắc quy có ít nhất một trong số lớp catôt, lớp điện phân và lớp 

anôt chứa chất điện phân rắn này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất điện phân rắn chứa các thành phần cấu tạo là nguyên tố kim 
loại kiềm, phospho, lưu huỳnh và halogen. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến lớp điện 
phân chứa chất điện phân rắn này và ắc quy trong đó ít nhất một trong số lớp catôt, lớp 
điện phân và lớp anôt chứa chất điện phân rắn này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống tạo ra và duy trì từ trường có cấu hình đảo trường

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo ra và duy trì từ trường có cấu hình đảo trường (FRC - 
Field Reversed Configuration). Hệ thống FRC dùng cho FRC hiệu năng cao (HPF - 
High Performance FRC) bao gồm bình giam trung tâm được bao quanh bởi hai bộ phận 
tạo ra thắt teta đảo trường đối xứng qua tâm và, phía ngoài các bộ phận tạo ra này, là hai 
buồng chia để kiểm soát mật độ điện tích trung hoà và sự nhiễm tạp. Hệ thống từ này 
bao gồm dãy cuộn dây dòng điện chuẩn một chiều, được định vị dọc trục theo các thành 
phần của hệ thống FRC, cuộn gương dòng điện chuẩn một chiêu nằm giữa bình giam và 
các bộ phận tạo ra liền kề, và các đầu cắm gương nằm giữa các bộ phận tạo ra nêu trên 
và các buồng chia. Các bộ phận tạo ra này bao gồm các hệ thống tạo ra năng lượng được 
tạo xung theo môđun cho phép FRC được tạo ra tại chỗ và sau đó được tăng tốc và được 
phun (sự tạo ra tĩnh) hoặc được tạo ra và tăng tốc đồng thời ( sự tạo ra động). Hệ thống 
FRC còn bao gồm các đầu phun chùm nguyên tử trung hoà, đầu phun hạt, hệ thống thu 
khí, súng bắn plasma hướng trục và các điện cực định thiên áp của mặt thông lượng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp dùng cho nồi nấu chân không và nồi nấu chân không có sử 

dụng nắp này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới nắp dùng cho nồi nấu chân không và nồi nấu chân không có sử dụng 
nắp này, trong đó nắp dùng cho nồi nấu chân không gồm có một tay cầm nắp có chức 
năng chân không và chức năng chống tràn và nắp này được khoá với phần chứa nhờ sử 
dụng bộ phận khoá được lắp ở tay xách của phần chứa.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo. Cụ thể, 
sáng chế đề cập đến các kỹ thuật để báo hiệu các giá trị của ma trận lượng tử hóa. Theo 
một số ví dụ, các giá trị hệ số trong ma trận lượng tử hóa có thể được lấy mẫu giảm với 
các hệ số khác nhau dựa vào vị trí của các giá trị hệ số này trong ma trận lượng tử hóa.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã dữ liệu viđeo. Theo một 
phương án, sáng chế đề cập đến phương pháp mã hoá dữ liệu viđeo. Phương pháp này có 
thể được thực hiện bằng bộ mã hoá dữ liệu viđeo (20). Bộ mã hoá dữ liệu viđeo (20) có 
thể được tạo cấu hình để xác định loại dự báo thứ nhất cho khối dữ liệu viđeo trong lát P 
(602), và biểu diễn loại dự báo thứ nhất dưới dạng phần tử cú pháp loại dự báo lát P 
(604). Bộ mã hoá dữ liệu viđeo (20) có thể còn được tạo cấu hình để xác định loại dự 
báo thứ hai cho khối dữ liệu viđeo trong lát B (606), và biểu diễn loại dự báo thứ hai 
dưới dạng phần tử cú pháp loại dự báo lát B (608). Phần tử cú pháp loại dự báo lát P và 
phần tử cú pháp loại dự báo lát B xác định chế độ dự báo và loại phân tách. Chế độ dự 
báo có thể là một chế độ trong số chế độ dự báo liên cấu trúc và chế độ dự báo nội cấu 
trúc. Loại phân tách có thể là một loại trong số các loại phân tách đối xứng và các loại 
phân tách không đối xứng. Bộ mã hoá dữ liệu viđeo (20) có thể còn được tạo cấu hình để 
xác định dạng nhị phân lát P cho phần tử cú pháp loại dự báo lát P (610), và xác định 
dạng nhị phân lát B cho phần tử cú pháp loại dự báo lát B, trong đó phần tử cú pháp loại 
dự báo lát P và phần tử cú pháp loại dự báo lát B được xác định bằng cách sử dụng cùng 
một dạng nhị phân logic (612). Sau đó, bộ mã hoá dữ liệu viđeo (20) có thể mã hoá dữ 
liệu viđeo dựa vào dạng nhị phân của phần tử cú pháp loại dự báo lát P và phần tử cú 
pháp loại dự báo lát B (614).  
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(11) 39283 
(21) 1-2014-01873 (51) 7 H03M  7/40, H04N  7/30 

(22) 05.10.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/059100 05.10.2012 (87) WO/2013/070355 16.05.2013 
(30) 61/557,325 08.11.2011 US 

61/561,911 20.11.2011 US 
13/645,330 04.10.2012 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2014 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) CHIEN, Wei-Jung (TW), SOLE ROJALS, Joel (ES), KARCZEWICZ, Marta (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hoá dữ liệu viđeo. Sáng chế đề xuất 
giảm bớt số lượng dạng nhị phân và/hoặc ngữ cảnh dùng trong kỹ thuật mã hoá số học 
nhị phân thích ứng với ngữ cảnh (CABAC: Context Adaptive Binary Arithmetic Coding) 
để mã hoá dữ liệu viđeo. Cụ thể, sáng chế đề xuất các kỹ thuật có thể giảm bớt số lượng 
ngữ cảnh dùng trong kỹ thuật CABAC làm giảm tới 56 ngữ cảnh. Phương pháp mã hoá 
dữ liệu viđeo bao gồm các bước: mã hoá cờ khối mã hoá thành phần màu Cb cho khối 
dữ liệu viđeo bằng cách áp dụng kỹ thuật mã hoá số học nhị phân thích ứng với ngữ 
cảnh (CABAC), trong đó bước mã hoá cờ khối mã hoá thành phần màu Cb bao gồm 
bước sử dụng tập hợp ngữ cảnh có một hoặc nhiều ngữ cảnh như là một phần của kỹ 
thuật CABAC; và mã hoá cờ khối mã hoá thành phần màu Cr bằng cách áp dụng kỹ 
thuật CABAC, trong đó bước mã hoá cờ khối mã hoá thành phần màu Cr bao gồm bước 
sử dụng tập hợp ngữ cảnh giống với cờ khối mã hoá thành phần màu Cb như là một phần 
của kỹ thuật CABAC. Phương pháp này còn bao gồm bước chọn một ngữ cảnh trong số 
một hoặc nhiều ngữ cảnh dựa vào độ sâu biến đổi của đơn vị biến đổi liên quan đến khối 
dữ liệu viđeo.  
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(30) 61/556,746 07.11.2011 US 

61/562,284 21.11.2011 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2014 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) ZHENG, Yunfei (CN), WANG, Xianglin (US), KARCZEWICZ, Marta (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo. Trong khi 
tạo lập danh mục dự bị để mã hóa viđeo dự báo liên cấu trúc, bộ mã hóa viđeo có thể 
thực hiện các quy trình xén tỉa khi bổ sung các dự bị không gian và các dự bị thời gian 
vào danh mục dự bị mà không thực hiện các quy trình xén tỉa khi bổ sung dự bị nhân tạo 
vào danh mục dự bị. Dự bị nhân tạo có thể có thông tin chuyển động giống như thông tin 
chuyển động của dự bị không gian hoặc dự bị thời gian đã có trong danh mục dự bị.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2014 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) DESAl, Umesh C. (US), CHAO, Tien-Chieh  (US), NAKAJIMA, Masayuki (US), 

RAGUNATHAN, Kaliappa G. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm kết dính có cấu trúc

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết dính có cấu trúc bao gồm (a) thành phần thứ nhất 
chứa (1) sản phẩm cộng epoxy là sản phẩm phản ứng của chất phản ứng gồm có hợp 
chất epoxy thứ nhất, polyol, và anhydrit và/hoặc điaxit và (2) hợp chất epoxy thứ hai; (b) 
hạt cao su có cấu trúc lõi/vỏ và/hoặc hạt cacbon graphit; và (c) thành phần thứ hai phản 
ứng hóa học với thành phần thứ nhất ở môi trường xung quanh hoặc điều kiện nhiệt 
không đáng kể. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm bao gồm chất đàn hồi (a) được phủ 
epoxy; (b) chất đóng rắn ẩn được hoạt hóa nhiệt; và hạt cao su tùy ý có cấu trúc lõi/vỏ 
(c) và/hoặc hạt cacbon graphit; (d) sản phẩm cộng epoxy/CTBN; và/hoặc (e) sản phẩm 
cộng epoxy/axit dime.  
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(11) 39286 
(21) 1-2014-01886 (51) 7 F16L  53/00,  1/06,  47/22,  55/00,  

58/10, H05B  1/02,  3/12,  3/36 
(22) 27.07.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/CA2012/050511  27.07.2012 (87) WO2013/067631 16.05.2013 
(30) 61/558,037       10.11.2011 US 
(71) SHAWCOR LTD.  (CA) 

25 Bethridge Road, Toronto, Ontario M9W 1M7, Canada 
(72) Dilip Kumar TAILOR (CA), Mark Phillip BRANDON (CA), Emerson John TACOMA 

(CA), Shawn DOYLE (CA), David SEEPERSAUD (CA) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị làm nóng vật hình ống thon dài và ống lót co ngót 

nhiệt và phương pháp làm co ngót ống lót co ngót nhiệt lên 

vật hình ống thon dài 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị làm nóng vật hình ống thon dài, như ống lót co ngót nhiệt phủ 
quanh mối nối ống hàn trong khi xây dựng đường ống. Thiết bị có dạng khung có thể 
được bố trí quanh vật hình ống, khung có cơ cấu làm nóng có cả hai vùng làm nóng nằm 
theo chiều dọc và đoạn làm nóng nằm theo hướng kính, mỗi vùng có thể được điều 
khiển một cách độc lập. Theo cách khác, hoặc kết hợp, thiết bị có thể có hệ thống tuần 
hoàn không khí. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp làm co ngót ống lót co 
ngót nhiệt bằng cách sử dụng thiết bị này.  
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(21) 1-2014-01890 (51) 7 G01S  13/00,  13/53,  13/58 

(22) 10.06.2014 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2014 
(71) 1. Công ty cổ phần Sao Việt  (VN)

Số 174 phố Khương Thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

2. Nguyễn Văn Đức  (VN) 

Nhà số 17 ngõ 215 phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Văn Cường  (VN) 

Trung tâm Việt Đức - đại học bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(72) Nguyễn Văn Đức (VN), Nguyễn Văn Cường (VN), Đinh Duy Khánh  (VN), Ngô Quý 
Tuấn  (VN), Nguyễn Tiến Dũng (VN) 

(54) Phương pháp xác định vận tốc và chiều dài các phương tiện 

giao thông trong hệ thống thu phí tự động 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp đo chiều dài và vận tốc phương tiện giao thông bằng 
cảm biến sóng radar gắn trên làn đường. Phương pháp đo vận tốc, chiều dài của một 
phương tiện giao thông bằng cảm biến sóng radar bao gồm các bước: bước 1: quét sóng 
radar liên tục;  
bước 2: xử lý tín hiệu đầu ra của cảm biến radar khi có phương tiện giao thông đi vào 
vùng quét sóng của sóng cảm biến radar để đếm số lượng xung vuông tại đầu ra của cảm 
biến sóng radar và khoảng thời gian phương tiện giao thông ai chuyển trong vùng quét 
sóng được đo;  
bước 3: tính toán chiều dài và vận tốc của phương tiện giao thông từ các kết quả thu 
được ở bước 2.  
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(11) 39288 
(21) 1-2014-01892 (51) 7 F16H  61/001 

(22) 10.06.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 102120712 11.06.2013 TW 
(71) SANYANG INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Chui-Lung CHIU  (TW), Kuo Pin TANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu tạo ra tín hiệu điều khiển ly hợp

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu tạo ra tín hiệu điều khiển ly hợp bao gồm tay điều khiển ly 
hợp, đế tay điều khiển, bộ cảm biến ly hợp, và công tắc định vị. Bộ cảm biến ly hợp 
được bố trí cố định trên đế tay điều khiển và có chi tiết phát hiện. Công tắc định vị được 
bố trí cố định trên tay điều khiển ly hợp và có cần đẩy ép một cách linh hoạt lên chi tiết 
phát hiện. Tay điều khiển ly hợp có thể được ép vào có lựa chọn để làm cho công tắc 
định vị ở cách xa bộ cảm biến ly hợp. Khi hành trình dẫn động của tay điều khiển ly hợp 
nhỏ hơn hai phần ba toòn bộ hành trình, cần đẩy ép lên chi tiết phát hiện. Tuy nhiên, khi 
hành trình dẫn động của tay điều khiển ly hợp lớn hơn hoặc bằng hai phần ba toàn bộ 
hành trình, cần đẩy ở cách xa chi tiết phát hiện và bộ cảm biến ly hợp truyền một tín 
hiệu tới bộ điều khiển điện tử để ngắt công suất đầu ra của động cơ nhờ ly hợp. Nhờ đó, 
một tín hiệu chính xác có thể được tạo ra để xác định trạng thái của động cơ, và điều 
chỉnh tốc độ quay khi động cơ ở trạng thái chạy không.  
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(72) TACHDJIAN, Catherine (US), PATRON, Andrew, P. (US), ADAMSKI-WERNER, 

Sara, L. (US), BAKIR, Farid  (US), CHEN, Qing  (CN), DARMOHUSODO, Vincent 
(US), HOBSON, Stephen, Terrence (US), LI, Xiadong  (CN), Ql, Ming (CN), 
ROGERS, Daniel, Harry (US), RINNOVA, Marketa (US), SERVANT, Guy (US), 
TANG, Xiao-Qing  (CN), ZOLLER, Mark (US), WALLACE, Mark (US), XING, Amy 
(US), GUBERNATOR, Klaus (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Hợp chất oxalamit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến một số hợp chất và dẫn xuất amit không peptit không có trong tự 
nhiên như các hợp chất oxalamit, ure, và acrylamit, có thể dùng làm chất làm thay đổi vị 
hoặc mùi vị, như chất điều vị và chất làm tăng vị hoặc mùi vị, cụ thể hơn là chất làm 
thay đổi vị savory (vị "umami" của mononatri glutamat) hoặc vị ngọt, -chất điều vị 
savory hoặc vị ngọt và chất làm tăng vị savory hoặc vị ngọt, dùng cho thực phẩm, đồ 
uống, và các sản phẩm hoặc chế phẩm ăn được khác hoặc các sản phẩm hoặc chế phẩm 
thuốc dùng qua đường miệng khác.  
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(22) 09.11.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/064397 09.11.2012 (87) WO2013/071069 16.05.2013 
(30) 61/558,907 11.11.2011 US 

61/596,203 07.02.2012 US 
13/672,312 08.11.2012 US 

(71) 1. PALMER LABS, LLC  (US) 
406 Blackwell Street, 4th Floor, Durham, North Carolina 27701, United States of 
America 
2. 8 RIVERS CAPITAL, LLC  (US) 
406 Blackwell Street, 4th Floor, Durham, North Carolina 27701, United States of 
America 

(72) Miles R. PALMER (US), Jeremy Eron FETVEDT (US), David Arthur FREED (US), 
Glenn William BROWN Jr (US) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp phát điện sử dụng cacbon điôxit siêu 

tới hạn được làm nóng bằng năng lượng mặt trời lai ghép với 

nhiên liệu hóa thạch 

  (57)     Sáng chế đề xuất việc tích hợp phương pháp và hệ thống phát điện mà kết hợp việc phát 
điện đốt với nhiệt từ năng lượng mặt trời. Cụ thể, sáng chế đề xuất hệ thống đốt theo chu 
trình khép kín sử dụng chất lưu công tác cacbon điôxit có thể tăng về hiệu suất bằng 
cách đưa ít nhất một phần chất lưu công tác cacbon điôxit qua bộ cấp nhiệt từ năng 
lượng mặt trời trước khi đưa qua buồng đốt.  
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(30) 1162257       22.12.2011 FR 
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(72) LO HINE TONG, Dominique (FR), MINARD, Philippe (FR), LOUZlR, Ali  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bảng kiểm tra dùng cho bảng mạch in trong lĩnh vực hệ 

thống vô tuvến 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bảng kiểm tra dùng cho bảng mạch in bao gồm mạch tần số vô 
tuyến được kết nối bởi đường truyền (18) tới ăng ten (3), khác biệt ở chỗ, bảng kiểm tra 
dược cấu thành từ lớp nền bao gồm ít nhất một lớp nền điện môi (10), lớp nền này được 
bố trí trên một bề mặt với vùng dẫn điện thứ nhất nhận bộ nối kiểm tra, vùng dẫn điện 
thứ nhất này được kết nối tới vùng dẫn điện thứ hai trên bề mặt đối diện của lớp nền, 
bảng kiểm tra bao gồm ít nhất một đường cấp nguồn (15) được kết nối tới vùng dẫn điện 
thứ nhất và tạo thành ít nhất một phương tiện để có thể tạo ra tại ăng ten việc ghép nối 
điện từ thuộc loại đường/khe, và phương tiện (16) để trả về trở kháng gần không tại điểm 
ghép nối.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống sản xuất năng lượng từ nguồn có thể tái tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất năng lượng từ nguồn có thể tái tạo bao gồm cơ 
cấu đỡ gồm có cọc thứ nhất và cọc thứ hai (11) với cơ cấu tạo gió có trục thẳng đứng 
(10) được bố trí ở trên từng cọc này; từng cọc thứ nhất và cọc thứ hai bao gồm bộ phận 
nối (29) dược bố trí ở đỉnh của chúng với vị trí thứ nhất đối với dây cáp thứ nhất (24) và 
vị trí thứ hai đối với dây cáp thứ hai (25); dây cáp thứ nhất và dây cáp thứ hai được bố trí 
ở trạng thái vuông góc với nhau; các đầu của cáp thứ nhất và của cáp thứ hai được cố 
định vào nền đất; từng cọc thứ nhất và cọc thứ hai (11) được neo vào cột (12) được cố 
định vào nền đất bởi cơ cấu bản lề (13); cơ cấu tạo gió (10) có phần tâm theo chiều dài 
qua lỗ hổng để tạo khả năng gắn trên cọc này và vòng khóa ở dưới và ở trên (9) được kết 
hợp với ổ trục (18) để tạo khả năng cho cơ cấu tạo gió quay.  
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(30) 2011101567      30.11.2011 AU 
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Potter Street Craigieburn, Victoria 3064, Australia 
(72) POWER, Gary Fairless (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị quan sát hoặc xác thực phương tiện 

nhiễu xạ và phương tiện bảo đảm nhiễu xạ 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị để quan sát hoặc xác thực phương tiện nhiễu xạ 
và phương tiện bảo đảm nhiễu xạ (1), trong đó, kết cấu chạm nổi nhiễu xạ thứ nhất (200) 
có đáp ứng với bước sóng thứ nhất của ánh sáng đơn sắc nhìn thấy được, kết cấu chạm 
nổi nhiễu xạ thứ hai (200) được xen kẽ ít nhất một phần với kết cấu chạm nổi nhiễu xạ 
thứ nhất (100) và có đáp ứng với bước sóng thứ hai của ánh sáng đơn sắc nhìn thấy được, 
và kết cấu chạm nổi nhiễu xạ thứ ba (400) được xen kẽ ít nhất một phần với kết cấu 
chạm nổi nhiễu xạ thứ nhất và kết cấu chạm nổi nhiễu xạ thứ hai (l 00, 200) và có đáp 
ứng với bước sóng thứ ba của ánh sáng đơn sắc nhìn thấy được. Khi được chiếu sáng 
bằng ánh sáng đơn sắc có các bước sóng thứ nhất, thứ hai và thứ ba, thì kết cấu chạm nổi 
nhiễu xạ thứ nhất (200) sẽ tạo ra hình ảnh cục bộ thứ nhất có màu thứ nhất trên mặt 
phẳng tái hiện, kết cấu chạm nổi nhiễu xạ thứ hai (300) tạo ra hình ảnh cục bộ thứ hai có 
màu thứ hai trên mặt phẳng tái hiện và kết cấu chạm nổi nhiễu xạ thứ ba (400) tạo ra 
hình ảnh cục bộ thứ ba có màu thứ ba trên mặt phẳng tái hiện, và các hình ảnh cục bộ 
thứ nhất, thứ hai và thứ ba này chồng ít nhất một phần lên nhau trên mặt phẳng tái hiện 
này để tạo thành ảnh nhiều màu. Phương tiện bảo đảm nhiễu xạ này có thể được sử dụng 
trên tài liệu bảo đảm, và phương tiện này có thể được xác thực bằng cách so sánh ảnh 
nhiều màu này với ảnh tham chiếu.  
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(54) Hệ thống truyền thông nặc danh và phương pháp truyền của 

khối truyền thông tin trong hệ thống truyền thông nặc 

danh 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống truyền thông nặc danh và phương pháp truyền của khối 
truyền thông tin trong hệ thống nặc danh. Phương pháp bao gồm các bước: lưu trữ khối 
truyền thông tin ở bộ lưu trữ, chèn khối truyền thông tin vào hàng sắp thứ tự được thiết 
lập trước, và tạo nhiều hơn một mục thông tin chỉ mục theo nội dung của khối truyền 
thông tin và thông tin của bên gửi sau khi tiếp nhận khối truyền thông tin được gửi bởi 
bên gửi; thiết lập nhiều hơn một thông tin so khớp chỉ mục của bên tiếp nhận; theo thông 
tin so khớp chỉ mục của bên tiếp nhận, truy vấn thông tin chỉ mục của bộ lưu trữ, tìm ra 
khối truyền thông tin được thiết lập thỏa mãn thông tin so khớp chỉ mục, lựa chọn một 
khối truyền thông tin từ tập hợp theo trạng thái sắp xếp thứ tự của mỗi một khối truyền 
thông tin trong tập hợp trong hàng sắp thứ tự và chiến lược phân phối định trước, phân 
phối khối truyền thông tin về bên tiếp nhận, và điều chỉnh hàng sắp thứ tự theo trạng thái 
phân phối. Theo sáng chế, mức độ liên kết giữa bên tiếp nhận và nội dung của khối 
truyền thông tin cũng như bên gửi có thể được cải thiện, và hoạt động và tốc độ hồi đáp 
của người dùng có thể được cải thiện.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phân tử liên kết với BCMA và CD3, trình tự axit nucleic mã hóa 

phân tử liên kết, quy trình sản xuất, dược phẩm và kit chứa 

phân tử liên kết này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử liên kết chứa vùng liên kết thứ nhất và vùng liên kết thứ 
hai, trong đó vùng liên kết thứ nhất có thể liên kết với cụm epitop của BCMA, và vùng 
liên kết thứ hai có thể liên kết với phức hợp thụ thể CD3 của tế bào T. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến trình tự axit nucleic mã hóa phân tử liên kết, vectơ chứa trình tự axit 
nucleic này và tế bào chủ được chuyển đổi hoặc chuyển nhiễm bằng vectơ này. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề xuất quy trình sản xuất phân tử liên kết theo sáng chế, dược phẩm và 
kit chứa phân tử liên kết này.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phân tử liên kết với BCMA và CD3, trình tự axit nucleic mã hóa 

phân tử liên kết, quy trình sản xuất, dược phẩm và kit chứa 

phân tử liên kết này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử liên kết ít nhất là đặc hiệu kép chứa vùng liên kết thứ nhất 
và thứ hai, trong đó vùng liên kết thứ nhất có thể liên kết với cụm epitop 3 của BCMA, 
và vùng liên kết thứ hai có thể liên kết với phức hợp thụ thể CD3 của tế bào T. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến trình tự axit nucleic mã hóa phân tử liên kết, vectơ chứa trình tự 
axit nucleic này và tế bào chủ được chuyển đổi hoặc chuyển nhiễm bằng vectơ này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất qui trình sản xuất phân tử liên kết theo sáng chế, được 
phẩm và kit chứa phân tử liên kết này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu truyền động vô cấp nhiều chế độ

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu truyền động vô cấp nhiều chế độ bao gồm trục chủ động, 
cụm puli dẫn động và môđun chuyển. Cụm puli dẫn động có mặt dẫn động, tấm chuyển 
tiếp, mặt dẫn động di động và các chi tiết dẫn động. Mặt dẫn động và tấm chuyển tiếp 
được cố định đồng trục trên trục chủ động. Các chi tiết dẫn động được bố trí giữa mặt 
dẫn động di động và tấm chuyển tiếp. Nhờ chuyển động quay của trục chủ động, nên các 
chi tiết dẫn động tạo ra lực ly tâm đẩy mặt dẫn động di động trượt dọc theo trục chủ 
động. Cơ cấu truyền động vô cấp nhiều chế độ khác biệt ở chỗ, tấm chuyển tiếp có nhiều 
khe và cụm puli dẫn động có tấm ép di động có các phần nhô ra và được bố trí bên ngoài 
tấm chuyển tiếp và được bố trí đồng trục và trượt được trên trục chủ động và từng phần 
nhô ra nhô vào khe sao cho tấm ép di động được nối với môđun chuyển để khống chế 
chuyển động theo trục của tấm ép di động.  
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(54) Phương pháp phủ nền kim loại và nền kim loại được phủ theo 

phương pháp này 

  (57)     Phương pháp theo đề xuất của sáng chế đề xử lý nền kim loại, bao gồm nền sắt, như thép 
cán nguội và thép được mạ điện. Phương pháp này bao gồm (a) cho nền tiếp xúc với chế 
phẩm xử lý sơ bộ bao gồm kim loại nhóm IIIB hoặc IVB và kim loại mang điện tích 
dương, (b) cho nền tiếp xúc với chế phẩm sau khi rửa và (c) mạ điện di chế phẩm phủ có 
thể kết tủa bằng điện đến nền, do đó chế phẩm sau khi rửa được cải thiện điện dịch của 
chế phẩm phủ có thể kết tủa bằng điện được áp dụng sau đó. Sáng chế cũng đề cập đến 
nền được phủ được sản xuất theo phương pháp của sáng chế.  
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(54) Kính bảo vệ dùng cho thiết bị điện tử, phương pháp sản xuất 

kính bảo vệ và phương pháp sản xuất môđun cảm biến cảm ứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kính bảo vệ dùng cho thiết bị điện tử có độ bền tăng đáng kể so với 
bề mặt phủ chống vết bẩn được tạo bằng phương pháp nhúng thông thường. Theo sáng 
chế, kính bảo vệ (10) dùng cho thiết bị điện tử bao gồm nền kính (1) có hai bề mặt chính 
và bề mặt đầu mút liền kề hai bề mặt chính. Bề mặt kính đã được xử lý, bề mặt này thu 
được bằng cách thục hiện xử lý cải biến bề mặt kính bao gồm thực hiện xử lý theo thứ tự 
xử lý plazma phẳng và xử lý plazma hướng xuống, được tạo ra trên một bề mặt chính 
(1A) trong số hai bề mặt chính. Lớp phủ chống vết bẩn (3) được tạo ra trên bề mặt kính 
đã được xử lý và bề mặt đầu mút (1C).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tái sinh vật liệu mài và vật liệu mài tái sinh 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp tái sinh vật liệu mài một cách hiệu quả để tái sinh xeri 
oxit từ vật liệu mài đã qua sử dụng mà có thành phần chính là xeri oxit, và sau đó có thể 
thu được vật liệu mài tái sinh bằng phương pháp đơn giản. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
xuất vật liệu mài tái sinh. Phương pháp tái sinh vật liệu mài này sẽ tái sinh vật liệu mài 
xeri oxit từ huyền phù của vật liệu mài đã qua sử dụng có chứa xeri oxit và thu được từ 
việc mài vật mài có thành phần chính là silic. Phương pháp này khác biệt ở chỗ việc tái 
sinh vật liệu mài có chứa xeri oxit thông qua các bước: bước thu gom huyền phù (A) để 
thu gom huyền phù của vật liệu mài được xả ra từ máy mài; bước phân tách/làm cô (B) 
để bổ sung muối magie dưới dạng muối vô cơ vào huyền phù của vật liệu mài thu gom 
được, bước làm kết tụ vật liệu mài trong điều kiện mà độ pH của nước cái đã được 
chuyển đổi ở 25 độ C nằm trong khoảng từ 6,5 đến dưới 10,0, nhờ đó phân tách và làm 
cô vật liệu mài từ nước cái, và bước tái sinh vật liệu mài (C) để tái sinh vật liệu mài đã 
được phân tách và làm cô.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất chế phẩm kháng vi khuẩn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm kháng vi khuẩn có khả năng hoà 
tan trong nước. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm kháng vi 
khuẩn bao gồm bước xử lý nhiệt chế phẩm kháng vi khuẩn phenolic (A) và hợp chất 
thơm hoà tan trong nước (B) với sự có mặt của chất dẫn trong nước ở nhiệt độ nằm trong 
khoảng từ 100oC đến 180oC.  
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị duy trì và thay đổi áp suất lốp

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đuy trì và thay đổi áp suất lốp (P) trong đó không gian áp suất 
trong của lốp (P) được kết nối thông qua máy bơm (K) đến bộ tích áp suất (Z) được lắp 
với ít nhất một chi tiết kiểm soát áp suất tại đầu vào/đầu ra của bộ tích đến không gian 
áp suất trong của lốp. Ngoài ra, sáng chế đề xuất máy bơm (K) bao gồm máy bơm nhu 
động có dạng ống có thể thay đổi hình dạng dạng được đặt quanh lốp (P), được lắp với 
đầu vào không khí (VST) và đầu ra không khí (VYS), trong khi đầu vào không khí 
(VST) và đầu ra không khí (VYS) được đặt trên viền lốp (P) cách xa nhau với khoảng 
cách đặt trước phụ thuộc vào sự biến dạng của lốp (P).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tách vật liệu đánh bóng và vật liệu đánh bóng 

tái sinh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tách vật liệu đánh bóng có khả năng tách và tái sinh xeri 
oxit từ vật liệu đánh bóng đã qua sử dụng vốn chủ yếu bao gồm xeri oxit nhờ các quy 
trình có hiệu suất cao và có tính kinh tế. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất vật liệu đánh 
bóng tái sinh mà có thể thu được nhờ phương pháp phân tách này. Phương pháp tách vật 
liệu đánh bóng theo sáng chế cho phép tách vật liệu đánh bóng là xeri oxit từ huyền phù 
của vật liệu đánh bóng đã qua sử dụng vốn có chứa xeri oxit. Phương pháp tách vật liệu 
đánh bóng này khác biệt ở chỗ muối kim loại kiềm thổ hoá trị hai được cho vào huyền 
phù của vật liệu đánh bóng đã qua sử dụng: trong khi điều chỉnh nhiệt độ của huyền phù 
này trong khoảng từ 10 đến 70 độ C, nhờ đó làm kết tụ vật liệu đánh bóng trong các điều 
kiện mà nước cái có độ pH dưới 10,0 khi độ pH này được chuyển đổi thành độ pH ở 25 
độ C, nhờ đó vật liệu đánh bóng được tách ra khỏi nước.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 5-flo-1H-pyrazolopyridin được thế ở dạng chất đa 

hình tinh thể I, quy trình điều chế hợp chất này và thuốc chứa 

nó và quy trình điều chế hợp chất 5-flo-1H-pyrazolopyridin 

được thế 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 5-flo-1H- pyrazolopyridin được thế có 
công thức (IV)  

  
Hợp chất có công thức (VI) này thích hợp làm hợp chất trung gian để sản xuất thuốc, 
đặc biệt để sản xuất thuốc điều trị và/hoặc phòng ngừa các rối loạn tim mạch. Cụ thể 
hơn là, hợp chất 5-flo-1H-pyrazolopyridin được thế có công thức (IV) là thích hợp để 
điều chế hợp chất có công thức (I)  

  
Hợp chất có công thức (I) này có tác dụng để sản xuất thuốc, đặc biệt để sản xuất thuốc 
điều trị và/hoặc phòng ngừa các rối loạn tim mạch. Sáng chế còn đề cập đến thuốc chứa 
hợp chất có công thức (I) ở dạng chất đa hình tinh thể I.  
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(54) Chế phẩm dạng nhũ tương-huyền phù trong nước và phương 

pháp tạo ra chế phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng nhũ tương-huyền phù (SE) trong nước chứa thành 
phần chất rắn. được tạo huyền phù là Lufenuron và thành phần được nhũ hóa là Lamda-
xyhalothrin. Sáng chế còn đề cập đến quy trình tạo ra chế phẩm này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị chụp ảnh số và phương pháp điều khiển thiết bị này

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chụp ảnh số bao gồm: bộ phận tạo ảnh tạo ra tín hiệu ảnh 
bằng cách chụp ánh sáng ảnh; bộ phận lưu trữ lưu khuôn ảnh gồm vùng nền và vùng 
ghép ảnh mà biểu thị ít nhất một phần của ảnh theo tín hiệu ảnh; bộ phận biến đổi ảnh 
thay đổi hướng của khuôn ảnh và ảnh; bộ phận ghép ảnh ghép ảnh và khuôn ảnh mà có 
hướng được thay đổi; và bộ phận hiển thị hiển thị ảnh ghép, trong đó bộ phận biến đổi 
ảnh xác định hướng cần được thay đổi của khuôn ảnh và ảnh theo mức độ xoay của bộ 
phận tạo ảnh so với trục quang của ánh sáng ảnh và hướng mà mặt tạo ảnh của bộ phận 
tạo ảnh hướng về. Do đó, người dùng có thể dễ dàng thực hiện chức năng tự chụp sử 
dụng khuôn ảnh.  
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(54) Kính bảo vệ dùng cho thiết bị điện tử, phương pháp sản xuất 

kính bảo vệ và môđun cảm biến cảm ứng dùng cho thiết bị điện 

tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất kính bảo vệ dùng cho thiết bị điện tử để giảm độ dày của thiết bị điện 
tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế kết cấu khi được kết hợp với thiết bị hiển thị 
và có thể giảm chi phí sản xuất thiết bị điện tử, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất kính bảo vệ dùng cho thiết bị điện tử, và môđun cảm biến cảm ứng dùng cho 
thiết bị điện tử. Kính bảo vệ dùng cho thiết bị điện tử (10) dùng để bảo vệ màn hình hiển 
thị của thiết bị điện tử, và bao gồm nền kính có hai bề mặt chính (11a,11b), trên mặt của 
một trong số hai bề mặt chính có phần khung nhô lên về phía ngoài theo hướng độ dày 
và tạo khoảng trống trong đó cực gốc cảm biến để dò các thao tác của người sử dụng 
được lắp.  
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(54) Thiết bị kiểm soát dùng cho hệ thống làm mát

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm soát dùng cho hệ thống làm mát (100) điều khiển hệ 
thống làm mát gồm phương tiện điều chỉnh có thể điều chỉnh lượng chất làm mát tuần 
hoàn trong đường dẫn dòng thứ nhất mà bao gồm đường dẫn dòng làm mát động cơ, 
đường dẫn dòng làm mát (EGR) (Exhaust Gas Recirculation-tái tuần hoàn khí thải) và 
đường dẫn dòng bộ tản nhiệt, và đường dẫn dòng thứ hai mà bao gồm đường dẫn dòng 
làm mát động cơ, đường dẫn dòng làm mát EGR và đường dẫn dòng rẽ nhánh và không 
bao gồm đường dẫn dòng bộ tản nhiệt, bao gồm: phương tiện đo để đo nhiệt độ của chất 
làm mát; phương tiện hạn chế để hạn chế chất làm mát tuần hoàn khi khởi động động cơ 
đốt trong; và phương tiện điều khiển để tuần hoàn chất làm mát ưu tiên qua đường dẫn 
dòng thứ hai nhờ điều khiển phương tiện điều chỉnh dựa trên nhiệt độ được đo trong giai 
đoạn trong đó chất làm mát tuần hoàn bị hạn chế.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm chịu mòn dùng cho thiết bị đào đất, chi tiết chịu mòn và 

khóa của các cụm chịu mòn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các chi tiết chịu mòn dùng cho các cụm chịu mòn gồm có khóa 
được tạo kết cấu để giữ chặt chi tiết chịu mòn vào đế, trong đó khóa có hai vị trí gài 
khớp, cụ thể là: (a) vị trí thứ nhất giữ chặt khóa vào chi tiết chịu mòn, và (b) vị trí thứ hai 
giữ chặt chi tiết chịu mòn vào đế. Các khóa còn được tạo kết cấu để được tháo chốt và 
tháo ra khỏi chi tiết chịu mòn theo hai giai đoạn, giai đoạn co lại thứ nhất của cơ cấu cài 
chốt, tiếp sau là chuyển động quay của bản thân khóa với việc tháo ra khỏi chi tiết chịu 
mòn.  
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Ghế có thể mang theo

  (57)    Sáng chế đề cập đến ghế tập thể dục có thể mang theo bao gồm khung ghế, mặt ghế và 
hệ thống đàn hồi. Hệ thống đàn hồi bao gồm bộ điều chỉnh hệ thống đàn hồi thứ nhất và 
bộ điều chỉnh hệ thống đàn hồi thứ hai. Mỗi bộ điều chỉnh hệ thống đàn hồi bao gồm 
trục thứ nhất và trục thứ hai và chi tiết đàn hồi có khả năng kéo giãn. Các trục trên bộ 
điều chỉnh hệ thống đàn hồi thứ nhất và bộ điều chỉnh hệ thống đàn hồi thứ hai có thể 
tháo rời và xoay quanh khung ghế. Hệ thống đàn hồi được thiết kế để cho phép người 
dùng thực hiện nhiều bài tập khác nhau. Ghế tập thể dục có thể mang theo có thể bao 
gồm chỗ để chân thụt vào.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tấm sàn và thiết bị nối dây có tấm sàn này

  (57)    Sáng chế đề cập tới tấm sàn và thiết bị nối dây có tấm sàn này. Tấm sàn theo sáng chế 
có thân tấm và hai cánh cửa. Thân tấm có hai bộ phận giữ lần lượt tương ứng một-một 
với và giữ hai cơ cấu nối dây. Mỗi một trong hai cánh cửa được gắn ở thân tấm sao cho 
có thể quay được giữa vị trí đóng và vị trí mở. Vị trí đóng là vị trí tại đó từng cánh cửa 
che cơ cấu nối dây được giữ cố định bởi bộ phận giữ tương ứng. Vị trí mở là vị trí tại đó 
từng cánh cửa làm lộ ra cơ cấu nối dây được giữ cố định bởi bộ phận giữ tương ứng. 
Thân tấm có phần tiếp nhận cửa. Phần tiếp nhận cửa được bố trí giữa hai bộ phận giữ. 
Phần tiếp nhận cửa được thiết kế để tiếp nhận hai cánh cửa sao cho các phần của các 
cánh cửa nhô lên trên từ hai cơ cấu nối dây.  
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(54) Huyền phù nước ổn định chứa xi măng aluminat, phương pháp 

điều chế huyền phù này và chế phẩm kết dính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến huyền phù nước chứa xi măng aluminat và/hoặc xi măng canxi 
sulfoaluminat và đề cập đến chế phẩm kết dính chứa huyền phù nước này kết hợp với 
chất kết dính hữu cơ có đặc tính ổn định ở nhiệt độ trong phòng và ở nhiệt độ cao, cũng 
như phương pháp điều chế huyền phù này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm chứa chất hiện ảnh, hộp mực xử lý và thiết bị tạo ảnh 

chụp ảnh điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm chứa chất hiện ảnh bao gồm: hộp chứa mềm dẻo, có lỗ để cho 
phép xả chất hiện ảnh, để chứa chất hiện ảnh; khung để chứa hộp chứa mềm dẻo và để 
chứa chất hiện ảnh được xả từ hộp chứa mềm dẻo; và chi tiết đẩy, được bố trí bên trong 
khung, để đẩy hộp chứa mềm dẻo làm biến dạng hộp chứa mềm dẻo này. Hộp chứa 
mềm dẻo có các mặt bao gồm mặt có lỗ và mặt kia có độ cứng thấp hơn mặt có lỗ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tàu thép hoặc tàu hợp kim nhẹ

  (57)     Sáng chế đề cập tới tàu thép hoặc tàu hợp kim nhẹ, trong đó lớp bọc phía ngoài của thân 
chính được tạo kết cấu sao cho các tấm dạng đai (21- 27, 31-35, 41-50) chiếm từ 90 tới 
100% diện tích bề mặt của lớp bọc phía ngoài của thân chính, các tấm dạng đai này kéo 
dài theo chiều dọc của thân và mỗi tấm dạng dai chỉ có một bề mặt được tạo hình bằng 
cách uốn hai chiều hoặc một mặt phẳng hoặc dạng kết hợp của hai dạng bề mặt này. 
Ngoài ra, lớp bọc phía ngoài nằm thấp hơn mực nước được làm thích ứng sao cho các 
tấm dạng đai chiếm từ 90 tới 100% diện tích bề mặt của lớp bọc phía ngoài nằm thấp 
hơn mực nước. Như vậy, số lượng các công đoạn uốn thẳng bằng nhiệt và ép v. v., có thể 
được giảm bớt đáng kể trong khi ngăn sự suy giảm đặc tính đẩy của tàu thép hoặc tàu 
hợp kim nhẹ, các công đoạn nêu trên được thực hiện bởi các kỹ sư lành nghề khi gia 
công các tấm dùng cho lớp bọc phía ngoài của tàu.  
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(54) Hệ thống phát điện sử dụng kết hợp nguồn hơi nước bên ngoài 

và năng lượng mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống phát điện sử dụng kết hợp nguồn hơi nước bên ngoài và 
năng lượng mặt trời bao gồm máy tạo hơi nước sử dụng năng lượng mặt trời, và thiết bị 
điều chỉnh nguồn hơi nước bên ngoài (15), tuabin (2) và máy phát điện (1). Đầu xả hơi 
nước của máy tạo hơi nước sử đụng năng lượng mặt trời được nối với cửa nạp hơi nước 
áp lực cao (3) của tuabin (2) qua van điều chỉnh thứ nhất (15); đầu xả hơi nước của thiết 
bị điều chỉnh nguồn hơi nước bên ngoài (15) được nối với cửa nạp hơi nước áp lực cao 
(3) của tuabin (2) qua van điều chỉnh thứ hai (20) và van đảo chiều thứ hai (19). Cửa xả 
hơi nước áp lực thấp (4) của tuabin (2) được nối với đầu nạp nước tuần hoàn của máy tạo 
hơi nước sử dụng năng lượng mặt trời qua bình ngưng (5), bộ khử khí (6), bơm tiếp nước 
(7) và van điều chỉnh thứ nhất (16). Đầu xả của bơm tiếp nước (7) được nối với ống hồi 
nước của nguồn hơi nước bên ngoài (11) qua van đảo chiều thứ tư (23).  
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(54) Phương pháp và thiết bị chuyển hóa cacbon dioxit thành 

cacbon monoxit 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị chuyển hóa cacbon dioxit CO2 thành 
cacbon monoxit CO bằng cách sử dụng hydrocacbon. Chi tiết hơn, sáng chế đề cập đến 
phương pháp và thiết bị để tạo ra khí tổng hợp và quy trình và thiết bị chuyển hóa khí 
tổng hợp thành hydrocacbon được chức hóa và/hoặc không được chức hóa tổng hợp sử 
dụng CO2 và hydrocacbon. Bằng các phương pháp và thiết bị này, cacbon dioxit được 
phát thải bởi các quy trình công nghiệp có thể được chuyển hóa và lượng cacbon dioxit 
được thải vào khí quyển có thể được giảm.  
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(54) Hệ thống và phương pháp dò tìm và tính cước cho kết nối 

internet trả trước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống dò tìm và tính cước kết nối internet cho thiết bị máy tính, 
thiết bị máy tính được tạo cấu hình để dò tìm kết nối internet bất kỳ có sẵn. Hệ thống 
này bao gồm bộ điều giải truy cập internet được lắp đặt để nhận các yêu cầu truy cập kết 
nối internet trả trước từ thiết bị máy tính; và có khả năng tạo điều kiện cho việc liên kết 
thiết bị máy tính với tài khoản internet trả trước được chỉ định với mục đích tính cước; 
trong đó nhờ dò tìm bằng phần mềm mà kết nối internet là kết nối internet trả trước, việc 
truy cập và lưu trữ nội dung internet bất kỳ sẽ có thể tính cước vào tài khoản internet trả 
trước được chỉ định từ ít nhất một tài khoản internet trả trước; và nhờ dò tìm kết nối 
internet là loại kết nối internet bất kỳ khác, thiết bị máy tính lưu trữ nội dung internet 
bất kỳ được truy cập bởi người dùng để đồng bộ với các thiết bị máy tính khác trong hệ 
thống được liên kết với tài khoản trả trước được chỉ định.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ truyền động với thiết bị điều hòa đường đặc tính chuyển số

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ truyền động biến đổi một cách liên tục dùng cho xe mô tô, hệ 
thống này bao gồm bánh có rãnh dẫn động thứ nhất (12) được vận hành bởi nửa trục 
truyền động (14) và bánh có rãnh được dẫn động thứ hai, được nối với nhau bởi dây 

curoa hình chữ V. ít nhất bánh có rãnh dẫn động (12) được tạo thành từ nửa bánh có 
rãnh thứ nhất (16) và nửa bánh có rãnh thứ hai (18) cơ bản là hình nón, trượt trên cùng 
trục, được nối trong quá trình quay. Nửa bánh có rãnh thứ nhất (16) được khớp bên trong 
với cơ cấu điều hòa tốc độ được tạo thành từ nhiều khối ly tâm (20) mà sự chuyển dịch 
của nó tạo khả năng dẫn đến sự dịch chuyển theo trục, theo hướng mở rộng của nửa trục 
truyền động (14), của nửa bánh có rãnh thứ nhất (16) so với nửa bánh có rãnh thứ hai 
(18) tương ứng. Hệ truyền động theo sáng chế bao gồm thiết bị (10) để điều hòa đường 
đặc tính chuyển số được bố trí với cơ cấu khởi động điện cơ tạo khả năng dẫn đến sự can 
thiệp có lựa chọn của cụm được xác định trước của khối ly tâm (20), theo cách để làm 
biến thiên, với cùng số vòng quay của động cơ, lực ly tâm cần thiết để đạt được sự dịch 
chuyển theo trục của nửa bánh có rãnh thứ nhất (16) so với nửa bánh có rãnh thứ hai 
(18) tương ứng.  
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(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) PLOJOUX, Julien (CH), GREIM, Olivier (CH), RUSCIO, Dani (IT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo ra khí dung, phương pháp tháo sản phẩm hút 

thuốc, dụng cụ tháo chất nền tạo thành khí dung, và dụng cụ 

tháo dùng cho hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ tháo (101) dùng cho thiết bị tạo ra khí dung. Thiết bị này được 
cấu tạo để chứa sản phẩm hút thuốc (201) chứa chất nền tạo thành khí dung (203) và bao 
gồm bộ đốt nóng (115) để đốt nóng chất nền tạo thành khí dung để tạo thành khí dung. 
Sáng chế cũng đề xuất hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện bao gồm dụng cụ 
tháo này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.06.2014 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 JAPAN 
(72) Kenichi OISHI (JP), Kazunori YOSHIMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu bố trí bình chứa nước làm mát dùng cho xe máy 

  (57)    Mục đích của sáng chế là rút ngắn ống dẫn của bình chứa ở mức nhiều nhất có thể khi 
bình chứa nước làm mát được bố trí bên dưới sàn để chân.  
Để đạt được mục đích nêu trên, theo sáng chế, sàn để chân treo ở dưới thấp (13) được bố 
trí giữa tay lái (10) và yên xe (11), và khung dưới (26) được bố trí bên dưới sàn để chân 
(13). Phần sau của khung dưới (26) được nối với phần nhô lên trên (27) thông qua phần 
uốn cong (27a). Bình chứa nước làm mát (42) được bố trí nằm sau phần uốn cong (27a) 
và bên dưới sàn để chân (13), và bộ tản nhiệt (44) được bố trí nằm sau bình chứa nước 

làm mát (42). ống dẫn của bình chứa (52) dùng để nối bình chứa nước làm mát (42) và 
bộ tản nhiệt (44) được làm ngắn ở mức nhiều nhất có thể.  

 
  
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
325 

(11) 39321 
(21) 1-2014-02049 (51) 7 B62J  23/00 

(22) 23.06.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 2013-205995 30.09.2013 JP 
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(72) Akihiro NAKAJIMA (JP), Kazunori YOSHIMURA (JP), Yu MIYAJIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu khóa yên xe của xe máy

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu khoá yên của xe máy nhằm mục đích ngăn không cho cáp 
mở khóa bị tuột ra khỏi khóa yên xe.  

Để đạt được mục đích nêu trên, cơ cấu khoá yên theo sáng chế bao gồm khóa yên 
xe (57) dùng để gài vào yên xe (11) được trang bị đế (60) và thành bên (61) của đế được 
lắp ở cả hai phía bên phải và bên trái. Rãnh luồn cáp (62) mở về phía sau được tạo ra có 
kích thước lớn dần về phía thành bên của đế (61) và cáp mở khóa (48) nhằm mở khóa 
được lắp vào trong rãnh luồn cáp. Nắp bảo vệ (50) có dạng hộp che cơ cấu khóa yên xe 
(40) từ phía sau và cáp mở khóa (48) được ngăn không cho bị tuột ra khỏi rãnh luồn cáp 
(62) bởi nắp bảo vệ (50).  
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30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực có thể gắn theo cách tháo ra được vào cơ cấu chính của 

thiết bị tạo ảnh điện quang, phương pháp lắp ráp thiết bị truyền 

động của trống cảm quang và thiết bị tạo ảnh điện quang 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp mực có thể gắn theo cách tháo ra được vào cơ cấu chính của thiết 
bị tạo ảnh, với kết cấu mà trong đó chi tiết ghép có hình cầu với tâm nghiêng (xoay), chi 
tiết được truyền lực quay có miệng với đường kính nhỏ hơn đường kính của khối cầu 
này, và chi tiết ghép này được ngăn không cho tuột khỏi chi tiết được truyền lực quay 
nhờ sự tiếp xúc giữa mép trong của miệng với khối cầu, mép trong của miệng này có thể 
hạn chế khoảng góc có thể nghiêng (xoay) của chi tiết ghép. Trong trạng thái mà chốt 
(88), tức là phần trục, được lồng vào lỗ (86b), vốn là lỗ xuyên được tạo ra ở chi tiết ghép 
(86), thì các phần đầu đối nhau của chốt (88) được đỡ bởi mép bích phía dẫn động (87), 
tức là chi tiết được truyền lực quay. Chi tiết ghép (86) và mép bích phía dẫn động (87) 
và chốt (88) được nối với nhau theo cách này, và chốt (88) tiếp xúc với bên trong của lỗ 
(86b) mà không làm hạn chế khoảng góc có thể nghiêng (xoay), nhờ đó mà chi tiết ghép 
(86) được ngăn không cho bị tuột khỏi mép bích phía dẫn động (87).  
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(US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chụp thông gió ở khung gầm và xe moóc côngtenơ khí nén có 

chụp thông gió ở khung gầm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chụp thông gió ở khung gầm. Chụp thông gió ở khung gầm bao 

gồm nhiều tấm bao gồm ít nhất hai tấm trước và ít nhất hai tấm sau. ít nhất hai tấm trước 

được nối ở phần trước dưới xe moóc. ít nhất hai tấm sau được định vị ở phía trước khung 
gầm bánh xe ở các bên xe moóc. Một trong số ít nhất hai tấm trước và một trong số ít 
nhất hai tấm sau được nối với nhau ở cả hai bên xe moóc. Chụp thông gió ở khung gầm 
còn bao gồm các phần đỡ được nối với khung xe moóc. Các phần đỡ được nối với ít nhất 
hai tấm sau. Sáng chế còn đề cập tới xe moóc côngtenơ khí nén có chụp thông gió ở 
khung gầm.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chụp thông gió khoảng trống và xe moóc khí nén có chụp 

thông gió này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chụp thông gió khoảng trống. Chụp thông gió khoảng trống này 
bao gồm nhiều tấm. Nhiều tấm này được liên kết nhờ sử dụng các phần liên kết để tạo 
thành có dạng nửa côn kéo dài từ phần trước xe moóc. Chụp thông gió khoảng trống 
cũng bao gồm các phần đỡ được nối với nhiều tấm thông qua kết cấu đỡ xe moóc. Sáng 
chế cũng đề cập tới xe moóc khí nén có lắp chụp thông gió khoảng trống này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe chạy điện kiểu ngồi để chân hai bên

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe chạy điện ngồi để chân hai bên bao gồm: đòn lắc kiểu công xôn, 
đòn lắc này có phần đỡ lắc được đỡ xoay được trên khung thân xe và phần đòn được tạo 
ra để nối được với một phía, theo hướng chiều rộng xe, của phần đỡ lắc; cụm động lực, 
được đỡ trên phần đòn, có động cơ điện và bộ truyền động giảm tốc làm giảm tốc độ đầu 
ra của động cơ điện và truyền nó đến phía bánh sau; và phanh bánh xe được tạo ra trên 
bánh xe. Cụm động lực (P) được bố trí sao cho bộ truyền động giảm tốc (39) được bố trí 
về một phía theo phương chiều rộng xe với bánh sau (WR) ở phía đối diện so với động 
cơ điện (38); động cơ điện (38) được bố trí gần với đường tâm thân xe (CL) hơn so với 
bộ truyền động giảm tốc (39) theo hướng chiều rộng xe; và phanh bánh xe (80) được tạo 
ra trên bánh xe (41) có khả năng tiếp cận được từ phía kia theo phương chiều rộng xe, 
phía kia này là phía đối diện với cụm động lực (P). Do đó, có thể có sự cân bằng trọng 
lực tốt trong khi vẫn cho phép lốp, lốp này có mức ưu tiên cao về bảo dưỡng, được tiếp 
cận một cách dễ dàng.  
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(54) Xe tay ga điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe tay ga điện trong đó phần đầu trước của đòn lắc được đỡ lắc 
được bởi khung thân xe có khung dưới kéo dài về phía sau từ đầu sau của khung nghiêng 
xuống kéo dài xuống dưới về phía sau từ ống đầu, và cặp khung sau bên trái và bên phải 
được tạo ra để nối được với phần đầu sau của khung dưới và được nghiêng để đi lên trên 
về phía sau ít nhất là bên dưới yên của người lái xe, cụm động lực sử dụng động cơ điện 
làm nguồn lực được tạo ra trên đòn lắc, bánh sau được đỡ dọc trục bởi phần sau của đòn 
lắc, và hộp ăcquy chứa ăcquy được bố trí giữa cặp khung sau bên trái và bên phải bên 
dưới yên của người lái xe, trong đó một trục đỡ (33) đỡ lắc được phần đầu trước của đòn 
lắc (15) trên khung thân xe được bố trí bên dưới hộp ăcquy (28). Do đó, có thể giảm ảnh 
hưởng của mặt đường lên bánh sau và ngăn chặn sự rung động bằng cách bảo đảm chiều 
dài theo hướng chiều dọc cho đòn lắc trong khi vẫn cho phép sử dụng một trục đỡ.  
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(72) Ql, Zhengliang (CN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Quy trình nung khô vật liệu trộn hoạt tính, hỗn hợp gạch 

clinke xi măng được sản xuất bằng quy trình này và thiết bị 

sản xuất xi măng thực hiện quy trình này 

  (57)     Sáng chế liên quan đến quy trình nung khô vật liệu trộn hoạt tính liên quan đến việc nạp 
vật liệu bên ngoài một đầu lò và vật liệu trộn thu được. Quy trình bao gồm bước nạp vật 
liệu từ bên ngoài đầu lò của lò quay vào bên trong nắp lò và đến máy làm mát vỉ lò, 
trong đó vật liệu là đá mạch than, đá phiến, đất sét, than bùn, bùn và vật liệu tương tự 
mà có thể tạo ra thành phần xi măng hoạt tính qua nung khô ở nhiệt độ thấp, và nung 
khô vật liệu ở nhiệt độ thấp. Sáng chế cũng liên quan đến thiết bị sản xuất xi măng dùng 
để thực hiện quy trình nêu trên, bao gồm (các) miệng tiếp liệu được cung cấp trên nắp lò 
và/hoặc máy làm mát vỉ lò để nạp vật liệu.  
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(72) DE HAAN, Wiebe (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị xử lý viđeo và phương pháp điều khiển quá trình xử lý 

thông tin viđeo ba chiều 

  (57)    Thiết bị xử lý viđeo (100) để xử lý viđeo ba chiều [3D - three dimensional] được ghép 
với thiết bị hiển thị 3D (120). Thiết bị nhận dữ liệu viđeo 3D theo định dạng 3D xen kẽ 
độ nét cao. Bộ xử lý viđeo (106) tạo ra tín hiệu hiển thị 3D theo định dạng hiển thị. Dữ 
liệu khả năng hiển thị 3D biểu thị ít nhất một định dạng hiển thị 3D xen kẽ được thiết bị 
hiển thị 3D chấp nhận, định dạng hiển thị 3D xen kẽ có độ phân giải thấp hơn định dạng 
3D xen kẽ độ nét cao. Thiết bị này có đơn vị lưu trữ (21, 31) để lưu trữ dữ liệu khả năng 
hiển thị 3D và dữ liệu khả năng biến đổi 3D. Dữ liệu khả năng biến đổi 3D biểu thị khả 
năng của thiết bị xử lý viđeo để biến đổi ngược xen kẽ cho phép cơ chế lựa chọn điều 
khiển việc xử lý thông tin viđeo 3D bằng cách chọn định dạng hiển thị 3D xen kẽ và 
biến đổi ngược xen kẽ. Do đó người dùng được cung cấp cảnh 3D tốt nhất có thể.  
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(11) 39329 
(21) 1-2014-02070 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 15.12.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/CN2011/002096 15.12.2011 (87) WO2013/086654 20.06.2013 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) ZHANG, Fan (CN), LIAO, Ning  (CN), XIE, Kai  (CN), CHEN, Zhibo (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị đo lường chất lượng viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đo lường chất lượng viđeo. Phương pháp này dự đoán 
một cách chính xác chất lượng viđeo sử dụng hàm hữu tỷ của tham số lượng tử hóa QP 
(Quantization Parameter), mà được sửa bởi hàm sửa phụ thuộc vào tham số không dự 
đoán được nội dung (CU - content unpredictability). Ví dụ, hàm sửa này là hàm lũy thừa 
của tham số CU. Cả tham số QP và tham số CU có thể được tính toán từ dòng sơ cấp 
viđeo, mà không cần giải mã toàn phần viđeo, đo đó đảm bảo hiệu quả đo cao.  
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(86) PCT/JP2012/007530    22.11.2012 (87) WO 2013/076992 30.05.2013 
(30) 2011-257703    25.11.2011  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2014 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) KASE, Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị rơle bảo vệ đường truyền

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị rơle bảo vệ đường truyền. Trong thiết bị rơle bảo vệ đường 
truyền có ba thiết bị đầu cuối bao gồm thiết bị đầu cuối A, thiết bị đầu cuối B và thiết bị 
đầu cuối C, ví dụ, khi thông tin thiết bị đầu cuối được truyền đến rơle bảo vệ Ry-A của 
một thiết bị đầu cuối ở xa (thiết bị đầu cuối A) từ rơle bảo vệ Ry-C của thiết bị đầu cuối 
C, thông tin thiết bị đầu cuối Db đã được gửi từ rơle bảo vệ Ry-B của thiết bị đầu cuối 
khác ở xa (thiết bị đầu cuối B) sẽ được truyền, cùng với thông tin Dc của thiết bị đầu 
cuối đối tượng. Cũng theo cách như vậy, khi thông tin thiết bị đầu cuối được truyền đến 
rơle bảo vệ Ry-B của thiết bị đầu cuối B từ rơle bảo vệ Ry-C của thiết bị đầu cuối C, 
thông tin thiết bị đầu cuối Da đã được gửi từ rơle bảo vệ Ry-A của thiết bị đầu cuối A sẽ 
được truyền, cùng với thông tin Dc của thiết bị đầu cuối đối tượng.  
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(22) 27.09.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/006209   27.09.2012 (87) WO 2013/080411 A1 06.06.2013 
(30) 2011-264713      02.12.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2014 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8001, Japan 
(72) KOIKE, Tsutomu (JP), KUMAGAI, Shunichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị chuyển tiếp đường truyền, hệ thống đổi tuyến đường 

truyền dồn kênh phân chia theo thời gian (TDM) và phương 

pháp điều khiển đổi tuyến đường truyền dồn kênh phân chia 

theo thời gian (TDM) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyển tiếp đường truyền trong đó dữ liệu đường TDM 
không bị loại bỏ ngay cả nếu tốc độ truyền thay đổi. Thiết bị chuyển tiếp đường truyền 
(1) mà được nối với thiết bị đối diện trong vòng nhờ sử dụng các đường nối thiết bị tốc 
độ truyền thay đổi (11; 12) (dưới đây được gọi là các đường (11, 12)) trong đó tốc độ 
truyền thay đổi, trong đó, khi việc giảm tốc độ truyền của đường (11) được thiết lập 
trước như là lộ trình chuyển đường TDM được phát hiện bởi bộ chấm dứt đường nối thiết 
bị (109), yêu cầu ánh xạ, mà thông tin chỉ báo lượng dải thông đường TDM tràn từ 
đường (11) và đích chỉ báo thiết bị chuyển tiếp đường truyền cuối cùng đã được bổ sung, 
được tạo ra bởi bộ xử lý yêu cầu ánh xạ (108), và được truyền qua đường còn lại (12) 
đến một thiết bị khác được nối trong mạng vòng để ánh xạ lượng tràn của dải thông 
được bổ sung vào yêu cầu ánh xạ trên mỗi đường một cách liên tục từ thiết bị khác đó 
đến thiết bị chuyển tiếp đường truyền như là đích chuyển cuối cùng, nhờ đó tạo ra lộ 
trình đổi tuyến đường TDM.  
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(72) Nobuaki KINOSHITA (JP), Yusuke TAKAISHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu mở khóa dự phòng của xe

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu mở khóa dự phòng của xe nhằm mục đích đơn giản hóa kết 
cấu và giảm kích thước tổng thể của cơ cấu.  

Để đạt được mục đích nêu trên, cấu mở khóa dự phòng theo sáng chế có cụm 
môđun thông minh (50). Cụm môđun thông minh (50) bao gồm cơ cấu mở nắp đậy (90), 
cơ cấu khoá núm mở nắp đậy (70) và núm vận hành (51) của cụm công tắc khóa điện 
(54). Cơ cấu mở nắp đậy (90) mở các nắp đậy (16 và 25) của xe. Cơ cấu khoá núm mở 
nắp đậy (70) ngăn chặn hoạt động của núm mở nắp đậy (60). Núm mở nắp đậy (60) kích 
hoạt cơ cấu mở nắp đậy (90). Trạng thái khóa bởi cơ cấu khoá núm mở nắp đậy (70) 
được mở khóa khi n úm vận hành (51) quay. Núm vận hành (51) có khả năng quay để 
đáp lại sự xác thực bằng điện tử xảy ra giữa cụm điều khiển lắp trên xe (101) và chìa 
khóa điện tử (100). Cơ cấu mở khóa dự phòng (64) được tạo ra liền khối với cụm công 
tắc khóa điện (54). Cơ cấu mở khóa dự phòng (64) có thể mở khóa cụm môđun thông 
minh (50) nhờ sử dụng chìa khóa dự phòng (200).  
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73210, Thailand 

(72) Boonchai LORHPIPAT (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy tập thể dục 

  (57)    Sáng chế đề xuất máy tập thể dục bao gồm chi tiết thao tác được tạo kết cấu để chuyển 
động được theo cung gần như nằm ngang quanh trục gần như thẳng đứng để chống lại 
lực cản, và chuyển động được theo cung gần như thẳng đứng quanh trục gần như nằm 
ngang để chống lại lực cản, để tạo ra sự chuyển động quay qua lại cho cả bài tập xoay 
thân trên lẫn bài tập gập bụng. Lực cản có thể được tạo ra nhờ các thanh chống thuỷ lực 
một chiều điều chỉnh được Theo một phương án, máy này bao gồm năm môđun luyện 
tập riêng rẽ được bố trí và được tạo kết cấu để lần lượt luyện tập các nhóm cơ là cơ thân 
trên, cơ bụng, cơ ngực, cơ vai và cơ chân, các môđun luyện tập nhóm cơ này được bố trí 
để người dùng sử dụng ở vị trí ngồi.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo khí dung, hộp chứa và hệ thống tạo khí dung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo khí dung bao gồm phần lưu trữ (113, 501) để lưu trữ 
chất nền tạo thành khí dung (115, 505). Thiết bị bao gồm: bộ hóa hơi (119, 509) để đốt 
nóng chất nền tạo thành khí dung (115, 505), vật liệu mao dẫn (117, 507) để chuyển 
chất nền tạo thành khí dung dạng lỏng (115, 505) từ phần lưu trữ (113, 501) về phía bộ 
hóa hơi (119, 509) bởi hoạt động mao dẫn, và vật liệu xốp (201, 301, 405, 511) giữa vật 
liệu mao dẫn (117, 507) và bộ hóa hơi (119, 509).  
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(US), KOLB, Matthew Lee (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bao gói và dụng cụ chăm sóc răng miệng được bao gói 

  (57)    Sáng chế đề xuất bao gói và dụng cụ chăm sóc răng miệng được bao gói bao gồm vỏ 
trước và vỏ sau, ít nhất phần thứ nhất của vỏ trước hoặc vỏ sau được làm bằng chất liệu 
thứ nhất, và một trong những vỏ trước và vỏ sau được làm bằng chất liệu thứ hai, chất 
liệu thứ hai cứng hơn chất liệu thứ nhất. Phần thứ nhất được tạo từ chất liệu thứ nhất có 
thể được ấn lõm mà không làm biến dạng lâu dài bao gói trưng bày. Dụng cụ chăm sóc 
răng miệng có thể được chứa bên trong bao gói và theo một số phương án thực hiện sáng 
chế, phần thứ nhất là liền kề đầu dụng cụ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị đếm các cá thể sinh vật

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị đếm các cá thể sinh vật, thiết bị này bao gồm bộ đếm (20) 
có: đường dẫn dòng nghiêng dùng để đếm (21) để vận chuyển các đối tượng cần đếm, 
nhờ dòng chảy của một chất lỏng và có ít nhất một phần làm bằng vật liệu trong suốt, 
vào bộ phận đếm (23); bộ phận chiếu sáng (24) để chiếu ánh sáng lên bộ phận đếm (23) 
của đường dẫn dòng nghiêng dùng để đếm (21) từ mặt dưới của bộ phận đếm (23); và bộ 
phận phân tích ảnh để thu thập ảnh dùng để đếm nhờ một camera (26) được bố trí ở mặt 
trên của bộ phận đếm (23), và ngoài ra, dựa trên dữ liệu của ảnh thu thập được, đếm số 
lượng của các cá thể sinh vật đi qua bộ phận đếm cùng với chất lỏng. Bộ phận đưa vào 
cá thể sinh vật (30) được nối và được bố trí ở phía đầu dòng của đường dẫn dòng 
nghiêng dùng để đếm (21) trong bộ đếm (20) theo cách độc lập với đường dẫn dòng 
nghiêng dùng để đếm (21). Bộ phận đưa ra cá thể sinh vật (40) được nối và được bố trí ở 
phía cuối dòng của đường dẫn dòng nghiêng dùng để đếm (21) theo cách độc lập với 
đường dẫn dòng nghiêng dùng để đếm nêu trên.  

  

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
341 
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(21) 1-2014-02114 (51) 7 F22B  37/22, F16L  41/08, F28F  

9/02 
(22) 21.12.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2011/066425   21.12.2011 (87) WO2013/095424 27.06.2013 
(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD  (CH) 

Brown Boveri Strasse 7, CH-5400 Baden, Switzerland 
(72) PERRlN, lan James (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) ống góp được tối ưu hóa về hình dạng và phương pháp sản xuất 

ống góp này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến ống góp được tối ưu hóa về hình dạng (200) bao gồm vỏ (202) được 
hoạt động để gom chất lưu; trong đó đường kính trong và/hoặc độ dày thành của vỏ biến 
thiên theo sự thay đổi về áp suất và/hoặc sự thay đổi vÓ tốc độ dòng chảy chất lưu trong 
vỏ (202); và các ống (204); trong đó các ống (204) được nối lưu với vỏ (202) và hoạt 
động để chuyển chất lưu vào trong vỏ (202). Sáng chế đề cập đến phương pháp bao gồm 
bước gắn một cách cố định các ống vào vỏ; trong đó vỏ hoạt động để gom chất lưu; 
trong đó đường kính trong và/hoặc độ dày thành của vỏ biến thiên theo sự thay đổi về áp 
suất và/hoặc sự thay đổi về tốc độ dòng chảy chất lưu trong vỏ; và trong đó các ống được 
nối với vỏ và hoạt động để chuyển chất lưu vào trong vỏ.  
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(11) 39338 
(21) 1-2014-02117 (51) 7 G03G  15/08 

(22) 15.11.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/065148 15.11.2012 (87) WO 2013/101349 A2 04.07.2013 
(30) 13/340,911      30.12.2011 US 
(71) LEXMARK lNTERNATIONAL, lNC.  (US) 

IP Law Department, Bldg. 082-1, 740 West New Circle Road, Lexington, KY 40550, 
United States of America 

(72) ACOSTA, Benjer, Albaran (PH), LEEMHUIS, James, Richard (US), ROGERS, 
Matthew, Lee  (US), SCHARF, Bryan, Christopher (US), CARTER, James, Anthany 
(US), HACKNEY, Gary, Neal (US), LACTUAN, Katrina, Rosit (PH), SEAMAN, 
Keith (US), VOWELS, Christopher, Gene (US), HALE, Jason (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp mực dùng cho thiết bị tạo hình ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực dùng cho thiết bị tạo hình ảnh, theo một phương án thực 
hiện sáng chế, hộp mực này bao gồm hộp đựng có bình chứa để chứa mực trong đó. Hộp 
đựng có cổng ra thông thủy với bình chứa để cho phép mực từ bình chứa đi ra ngoài hộp 
đựng. Mỗi chân thứ nhất và chân thứ hai nhô ra từ phần đáy của hộp đựng để giới hạn 
việc di chuyển từ bên này sang bên kia của hộp mực trong khi lắp vào thiết bị tạo hình 
ảnh. Các rãnh dẫn hướng cánh được bố trí ở các mặt bên đối nhau của hộp đựng. Phần 
chặn mở rộng từ mỗi rãnh dẫn hướng cánh để giới hạn việc di chuyển về phía trước của 
hộp mực trong thiết bị tạo hình ảnh. Phần vấu tròn mở rộng từ mặt đáy của rãnh dẫn 
hướng cánh xác định điểm tiếp xúc để điều chỉnh vị trí theo phương thẳng đứng của hộp 
mực trong thiết bị tạo hình ảnh.  
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(11) 39339 
(21) 1-2014-02120 (51) 7 C09J  7/02, B01D  63/00 

(22) 16.11.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/065647 16.11.2012 (87) WO/2013/085700 13.06.2013 
(30) 61/568,125      07.12.2011 US 
(71) BUILDING MATERIALS INVESTMENT CORPORATION  (US) 

300 Delaware Avenue, Suite 303, Wilmington, DE 19801, United States of America 
(72) YANG, Li-Ying (US) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Màng tự dính và phương pháp chế tạo màng tự dính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng tự dính một lớp nhiệt dẻo có thể có hai lớp bám dính trên nền 
cao su nhạy áp lực. Các lớp bám dính kép này có thể được sử dụng để tạo ra mối hàn 
không dùng nhiệt có sự kết hợp của độ bền mối nối cao và khả năng chịu lửa. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp sản xuất màng tự dính.  
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(21) 1-2014-02121 (51) 7 F02M  69/00,  37/00,  55/00 

(22) 17.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/082683     17.12.2012 (87) WO 2013/099679 04.07.2013 
(30) 2011-288702     28.12.2011 JP 
(71) MIKUNI CORPORATION  (JP) 

13-11, Sotokanda, 6-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101 0021, Japan 
(72) Tomoya SATO (JP), Toshinori HIRAYAMA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(54) Thiết bị kiểm soát áp suất nhiên liệu và thiết bị cung cấp nhiên 

liệu 

  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị kiểm soát áp suất nhiên liệu bao gồm ăcquy (65) được tạo ra có 
màng ngăn (63) bị dịch chuyển do nhận được áp suất nhiên liệu; thân ăcquy (69) trong 
đó không gian khoang bị phân chia bằng màng ngăn để hình thành khoang điều áp (77) 
được mở ra tới một cạnh đường dẫn và khoang áp suất sau (67) cho phép dịch chuyển 
màng ngăn cùng với màng ngăn đặt ở giữa; bộ phận định hướng thứ nhất (75) định 
hướng màng ngăn về phía cạnh của khoang điều chỉnh áp lực; và công cụ xả (78) mà khi 
màng ngăn bị dịch chuyển một giá trị định trước hoặc cao hơn do nhận được áp suất 
nhiên liệu trong khoang điều chỉnh áp lực, xả nhiên liệu tương ứng với áp suất dư trong 
khoang điều áp ra ngoài khoang điều áp.  
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(11) 39341 
(21) 1-2014-02128 (51) 7 C07D  413/12, A61P  13/00,  31/04,  

15/02 
(22) 16.11.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/EP2012/072856 16.11.2012 (87) WO 2013/097980 A1 04.07.2013 
(30) 11195767.6       27.12.2011 EP 
(71) POLICHEM SA  (LU) 

50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Luxembourg 
(72) Stefania GAGLIARDI (IT), Alessandra CONSONNI (IT), RONZONI Silvano (IT), 

BULGHERONI Anna (IT), CERIANI Daniela (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất nifuratel sulfoxit và dược phẩm chứa hợp chất này 

để điều trị bệnh nhiễm khuẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất nifuratel sulfoxit và dược phẩm chứa hợp chất này. Cụ thể, 
sáng chế đề cập đến hợp chất nifuratel sulfoxit hoặc muối hoặc đồng tinh thể chấp nhận 
được về mặt sinh lý của nó và dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị các bệnh nhiễm 
khuẩn và cụ thể là điều trị các bệnh nhiểm khuẩn do loài vi khuẩn Atopobium và/hoặc 
Gardnerella gây ra. Sáng chế còn đề cập đến hợp chất nifuratel sulfoxit dùng để điều trị 
bệnh nhiễm vi khuẩn niệu, bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu, bệnh nhiễm khuẩn bộ 
phận sinh dục ngoài ở cả nam và nữ, cũng như bệnh nhiễm khuẩn âm đạo hoặc bệnh 
nhiễm khuẩn âm đạo phức hợp ở phụ nữ khi một hoặc nhiều loài vi khuẩn thuộc giống 
Atopobium và/hoặc Gardnerella là nguyên nhân gây ra các bệnh này.  
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(22) 10.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/081974      10.12.2012 (87) WO 2013/085059 13.06.2013 
(30) 2011-270610       09.12.2011 JP 
(71) MEIJI CO., LTD.  (JP) 

2-10, SHINSUNA 1-CHOME, KOTO-KU, TOKYO-TO, JAPAN 
(72) TOMOHITO HORIMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm dinh dưỡng và chế phẩm dinh 

dưỡng thu được 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm dinh dưỡng chứa protein và nhóm 
khoáng chất bao gồm hai hoặc nhiều khoáng chất, quy trình này bao gồm việc đưa a) 
bột hoặc dung dịch nước của một nguyên liệu bất kỳ mà được chuyển hóa thành các ion 
hóa trị hai trong dung dịch nước, hoặc b) hỗn hợp bột khoáng chất chứa một khoáng 
chất bất kỳ mà được chuyển hóa thành các ion hóa trị hai trong dung dịch nước, và ít 
nhất một khoáng chất khác thuộc nhóm khoáng chất nêu trên, vào dung dịch nước giàu 
protein chứa protein váng sữa với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 12g/100ml về lượng 
protein thu được từ protein váng sữa, và trộn chúng với nhau. Trong quy trình này, khi 
có loại khoáng chất bất kỳ còn lại thuộc nhóm khoáng chất nêu trên, cũng đưa bột của 
loại khoáng chất còn lại này vào dung dịch nước giàu protein nêu trên một cách đồng 
thời hoặc liên tiếp, và trộn chúng với nhau. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm dinh 
dưỡng thu được bởi quy trình này.  
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Stationsstraat 77, NL-3811 MH Amersfoort, The Netherlands 
(72) BAKKENES, Hendrikus Wilhelmus (NL), VAN LOTRINGEN, Theodorus Johannes 

Maria (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp định lượng dung dịch của chất phụ gia

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị (1) và phương pháp định lượng dung dịch có nước (2) của chất 
phụ gia, chẳng hạn, chất không dính kết, vào trong lượng chất liệu dạng hạt, như muối. 
Thiết bị bao gồm băng tải (4) để vận chuyển chất liệu dạng hạt và bộ phân phối (5) nằm 
bên trên băng tải. Bộ phân phối được nối với nguồn cấp dung dịch có nước. Bộ phân phối 
bao gồm đầu rót ra (10) kéo dài trên ít nhất một phần chiều rộng của băng tải (4). Dung 
dịch của chất phụ gia được rót với tốc độ dòng chảy được điều khiển trên ít nhất một 
phần chiều rộng của băng tải (4) đang vận chuyển chất liệu dạng hạt.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khung dùng cho xe tay ga

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung dùng cho xe tay ga (10) bao gồm: ống đầu (12) đỡ lái được 
tay lái (16), mà người lái xe nắm chặt nó, và càng trước (13) được nối với tay lái (16); 
ống chính rỗng (20) kéo dài xuống dưới và về phía sau thân xe từ ống đầu (12); và cặp 
khung dưới bên trái (30L) và bên phải (30R) được nối với phía dưới của ống chính và 

kéo dài về phía sau thân xe từ phía dưới của ống chính. ống chính nêu trên được tạo ra ở 
đầu dưới của nó có phần ống mở rộng (25) mở rộng theo hướng chiều rộng của xe, và 
mỗi đầu trước (22L, 22R) của các khung dưới được nối với phần ống mở rộng này.  
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(54) Khung dùng cho xe tay ga

  (57)     Sáng chế đề c ập đến khung dùng cho xe tay ga (10) bao gồm: ống đầu (12) đỡ lái được 
càng trước (13); ống chính rỗng (20) kéo dài xuống dưới và về phía sau thân xe từ ống 
đầu; cặp khung dưới bên trái (30L) và bên phải (30R) được nối với phía dưới của ống 
chính và mỗi khung dưới kéo dài về phía sau thân xe từ phía dưới của ống chính; ống 
ngang (60) được nới với mỗi phần đầu sau (31L, 31R) của các khung dưới và kéo dài 
theo hướng chiều rộng của xe; và cặp khung sau bên trái (70L) và bên phải (70R) kéo 
dài lên trên và về phía sau thân xe và các đầu trước (71L, 71R) của chúng lần lượt được 
nối với các đầu bên trái (63L) và bên phải (63R) của ống ngang. Các khung dưới và các 
khung sau được nối với ống ngang, và ít nhất một phần của các khung dưới và ít nhất 
một phần của các khung sau được nối bổ sung vào đó.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khung xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung xe gồm có cặp khung sau bên trái (20L) và bên phải (20R), 
giảm xóc (35L, 35R) được gắn vào mỗi khung. Khung này còn có các giá đỡ (80L, 80R) 
tạo ra ở mỗi khung sau; mỗi khung sau có lỗ xuyên phía khung (83, 85), lỗ này xuyên 
qua theo hướng chiều rộng của xe, mỗi giá đỡ có lỗ xuyên phía giá đỡ (93, 96), lỗ này 
xuyên qua theo hướng chiều rộng của xe; theo cách sao cho các trục (127, 128) của các 
lỗ xuyên phía giá đỡ được tạo ra đối tiếp tương ứng các trục (129, 131) của lỗ xuyên 
phía khung, các bu lông giảm xóc (120L, 120R) để bắt chặt các đầu trên (134L, 134R) 
của các giảm xóc vào các khung sau được lắp ren qua các lỗ xuyên phía khung và các lỗ 
xuyên phía giá đỡ và được hàn vào khung sau; và các bu lông giảm xóc này được hàn 
vào giá đỡ.  
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(72) OH, Soo Mi (KR), YANG, Moonock (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp mã hóa chế độ dự đoán

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp mã hoá chế độ dự đoán, phương pháp này bao gồm các 
bước : giải dồn kênh dòng bit để trích xuất thông tin dự đoán trong ảnh và các tín hiệu 
thặng dư; khôi phục chế độ dự đoán trong ảnh của đơn vị dự đoán hiện hành bằng cách 
sử dụng thông tin dự đoán trong ảnh và các chế độ dự đoán trong ảnh của các đơn vị dự 
đoán liền kề với các đơn vị dự đoán hiện hành; tạo ra các điểm ảnh tham chiếu bằng 
cách sử dụng một hoặc nhiều điểm ảnh tham chiếu có sẵn nếu tồn tại các điểm ảnh tham 
chiếu không có sẵn trong đơn vị dự đoán; lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu dựa 
trên chế độ dự đoán trong ảnh khôi phục được; tạo ra khối dự đoán bằng cách sử dụng 
chế độ dự đoán trong ảnh khôi phục được và các điểm ảnh tham chiếu; giải mã tín hiệu 
thặng dư để tạo ra khối thặng dư; và tạo ra khối xây dựng lại bằng cách sử dụng khối dự 
đoán và khối thặng ®−. Theo đó, các bit bổ sung do sự gia tăng của chế độ dự đoán trong 
ảnh được giảm có hiệu quả. Ngoài ra, tỷ lệ nén hình ảnh có thể được cải thiện bằng cách 
tạo ra khối dự đoán tương tự như khối ban đầu.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh chuyển động

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giải mã hình ảnh chuyển động, thiết bị này khôi phục các hệ số 
thặng dư lượng tử hóa, thông tin dự đoán trong ảnh và thông tin kích thước về đơn vị dự 
đoán từ dòng bit nhận được, khôi phục chế độ dự đoán trọng ảnh của đơn vị dự đoán 
hiện hành trên cơ sở thông tin dự đoán trong ảnh và thông tin kích thước về đơn vị dự 
đoán hiện hành, tạo ra các điểm ảnh tham chiếu không khả dụng của đơn vị dự đoán, và 
lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu trên cơ sở chế độ dự đoán trong ảnh. Ngoài ra, 
thiết bị này tạo ra khối dự đoán bằng cách lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu tương 
ứng với chế độ dự đoán trong ảnh. Sau đó, thiết bị tạo ra hình ảnh phục hồi bằng cách sử 
dụng các khối dự đoán và khối phục hồi thặng dư. Theo đó, khối dự đoán gần hình ảnh 
ban đầu có thể được phục hồi, và tỷ lệ nén hình ảnh có thể được cải thiện.  
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(72) INAZAWA Yasunori; (JP), ISHIDA Masashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp nhựa làm chậm ngọn lửa chứa nhựa copolyme 

polycabonat-polydisiloxan hữu cơ và sản phẩm đúc từ hỗn 

hợp nhựa này. 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp nhựa dẻo nhiệt có sự hài hòa giữa độ bền va đập, khả năng 
làm chậm ngọn lửa, độ bền nhiệt và khả năng chảy, tất cả các đặc tính này là cần thiết 
đối với sản phẩm đúc mỏng có kích thước lớn.  
Cụ thể, sáng chế đề cập đến hỗn hợp nhựa làm chậm ngọn lửa chứa 100 phần trọng 
lượng thành phần nhựa bao gồm (A) nhựa polycacbonat và (B) nhựa copolyme 
polycacbonat-polydisiloxan hữu cơ thu được bằng cách copolyme hóa dihydroxy phenol 
với polydisiloxan hữu cơ có nhóm hydroxyaryl cuối mạch, (C) 3 đến 35 phần trọng 
lượng chất làm chậm ngọn lửa trên cơ sở phospho hữu cơ hoặc 0,005 đến 5 phần trọng 
lượng chất làm chậm ngọn lửa trên cơ sở muối kim loại hữu cơ, (D) 0,1 đến 30 phần 
trọng lượng khoáng vật silicat và (E) 0,1 đến 3 phần trọng lượng chất ngăn cản chảy nhỏ 
giọt, và nếu cần, (F) 3 đến 45 phần trọng lượng nhựa styren, 
trong đó  
hàm lượng polydisiloxan hữu cơ của thành phần (B) trong hỗn hợp này nằm trong 
khoảng từ 0,2 đến 0,6% trọng lượng.  
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SASAHARA Naoki (JP), MUKAI Ikuo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tạo hình màng được đóng rắn nhựa, chế phẩm 

nhựa cảm quang, thành phần cảm quang, phương pháp sản 

xuất bảng điều khiển tiếp xúc và màng được đóng rắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hình màng được đóng rắn nhựa bao gồm bước thứ 
nhất trong đó có sự tạo thành trên vật liệu cơ sở lớp cảm quang bao gồm chế phẩm nhựa 
cảm quang bao gồm polyme chất liên kết với nhóm carboxyl có giá trị axit bằng 
75mgKOH/g hoặc lớn hơn, hợp chất có thể polyme hoá quang và chất mồi có thể 

polyme hoá quang, và có chiều dầy bằng 10m hoặc nhỏ hơn, bước thứ hai trong đó 
phần xác định trước của lớp cảm quang được đóng rắn bằng bức xạ với tia sáng hoạt 
động, và bước thứ ba trong đó các phần của lớp cảm quang ngoài phần xác định trước 
được loại bỏ để tạo thành màng được đóng rắn của phần xác định trước của lớp cảm 
quang, trong đó chế phẩm nhựa cảm quang bao gồm hợp chất este oxim và/hoặc hợp 
chất ôxit phosphin làm chất mồi có thể polyme hoá quang.  
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Hoàng Tùng (VN), Đặng Trần Quang (VN) 
(54) Chủng nấm Cerrena sp.FBV41 thuần khiết về mặt sinh học và 

enzym lacaza thu được từ chủng nấm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chủng nấm Cerrena sp.FBV41 thuần khiết về mặt sinh học. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến enzym lacaza thu được từ chủng nấm này, trong đó enzym 
này có khả năng loại màu thuộc nhuộm và tiền xử lý rơm rạ.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo khí dung và phương pháp thay đổi tốc độ dòng 

khí trong hệ thống này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo khí dung (101) được tạo ra để đốt nóng chất nền tạo 
khí dung. Hệ thống tạo khí dung này có kết cấu bao gồm thiết bị tạo khí dung (105) và 
hộp chứa (103). Hệ thống tạo khí dung bao gồm thiết bị khí hoá có tác dụng đốt nóng 
chất nền tạo khí dung để tạo ra khí dung, ít nhất một đường hút khí (123) và một đường 
thoát khí (125). Đường hút khí (123) và đường thoát khí (125) được lắp ráp để tạo ra 
đường truyền khí giữa hai đường hút khí và đường thoát khí. Hệ thống tạo khí dung còn 
bao gồm thiết bị kiểm soát để hiệu chỉnh kích cỡ của ít nhất một đường hút khí (123), từ 
đó điều chỉnh tốc độ dòng khí trong đường truyền khí.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tạo ra màng bảo vệ cho bảng điều khiển tiếp xúc

điện cực, chế phẩm nhựa cảm quang và thành phần cảm quang 

và phương pháp sản xuất bảng điều khiển tiếp xúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hình lớp phủ bảo vệ trên điện cực cho bảng điều 
khiển tiếp xúc, lớp cảm quang bao gồm chế phẩm nhựa cảm quang chứa polyme chất 
liên kết có nhóm carboxyl và giá trị axit bằng 30 đến 120mgKOH/g, hợp chất có thể 
polyme hoá quang có ít nhất ba nhóm không bão hoà etylen, và chất mồi có thể polyme 
hoá quang, được tạo thành trên vật liệu cơ sở có điện cực cho bảng điều khiển tiếp xúc, 
phần xác định trước của lớp cảm quang được đóng rắn bằng bức xạ với tia sáng hoạt 
động và sau đó các phần ngoài phần xác định trước được loại bỏ, để tạo thành lớp phủ 
bảo vệ bao gồm các phần được đóng rắn của chế phẩm nhựa cảm quang che phủ tất cả 
hoặc phần của điện cực.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tạo ra màng bảo vệ trên điện cực cho bảng điều 

khiển tiếp xúc, chế phẩm nhựa cảm quang và thành phần cảm 

quang và phương pháp sản xuất bảng điều khiển tiếp xúc 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra lớp phủ bảo vệ trên điện cực cho bảng điều 
khiển tiếp xúc bao gồm bước thứ nhất trong đó lớp cảm quang bao gồm chế phẩm nhựa 
cảm quang chứa polyme chất liên kết, hợp chất có thể polyme hoá quang và chất mồi có 
thể polyme hoá quang được đưa lên vật liệu cơ sở có điện cực cho bảng điều khiển tiếp 
xúc, bước thứ hai trong đó phần xác định trước của lớp cảm quang được đóng rắn bằng 
bức xạ với tia sáng hoạt động, và bước thứ ba trong đó các phần ngoài phần xác định 
trước của lớp cảm quang được loại bỏ để tạo thành lớp phủ bảo vệ bao gồm các phần 
được đóng rắn của lớp cảm quang che phủ tất cả hoặc phần của điện cực, trong đó giá trị 
hydroxyl của chế phẩm nhựa cảm quang không lớn hơn 40mgKOH/g.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Keo dính và phương pháp nối chi tiết điện tử

  (57)    Sáng chế đề cập đến keo dính có thể đem lại tính dẫn điện liên tục tốt cho nền trong đó 
việc xử lý tiền chất gây cháy đã được áp dụng, và phương pháp để nối các chi tiết điện 
tử. Keo dính bao gồm (met)acrylat có nhóm epoxy trong một phân tử và chất khơi mào 
trùng hợp có nhiệt độ chu kỳ nửa phân rã một phút là 110oC hoặc cao hơn.  
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(72) SATO, Daisuke (JP), ODAKA, Ryosuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Keo dính dẫn điện và phương pháp nối chi tiết điện tử 

  (57)    Sáng chế đề xuất keo dính dẫn điện có thể đem lại tính dẫn điện liên tục tốt cho nền, 
trong đó việc xử lý tiền chất gây cháy đã được áp dụng, và phương pháp để nối các chi 
tiết điện. Keo dính dẫn điện cần được sử dụng bao gồm hợp chất acrylic có thể trùng 
hợp, peroxit hữu cơ, và các hạt hàn, peroxit hữu cơ đã nêu có nhiệt độ chu kỳ nửa phân 
rã một phút thấp hơn nhiệt độ rắn của các hạt hàn này. Tại thời điểm gắn kết ép nhiệt, 
các hạt hàn được nghiền và màng oxit được loại bỏ, và lớp tiền chất gây cháy trên bề 
mặt va chạm cũng được loại bỏ nhờ việc nấu chảy và sự chảy của nó, nhờ đó sự cấp điện 
liên tục được đảm bảo, và sau đó thành phần chất dính được hóa rắn hoàn toàn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thực phẩm và đồ uống chứa Lactobacillus gasseri có khả 

năng sống cao, và phương pháp sản xuất thực phẩm và đồ 

uống này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thực phẩm hoặc đồ uống có độ pH thấp và hàm lượng đường cao 
trong đó L. gasseri có khả năng sống cao sau khi bảo quản trong thời gian dài. Thực 
phẩm hoặc đồ uống như vậy đạt được bằng cách bổ sung vi khuẩn axit lactic đặc trưng 
vào thực phẩm hoặc đồ uống có độ pH thấp và hàm lượng đường cao và chứa L. gasseri. 
Vi khuẩn axit lactic đặc trưng là vi khuẩn axit lactic mà có thể làm giảm độ pH tới giá trị 
định trước ở các điều kiện độ pH thấp và hàm lượng đường cao. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp sản xuất thực phẩm hoặc đồ uống này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo ra phiên bản siêu phân giải của cấu 

trúc dữ liệu đầu vào độ phân giải thấp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp để cải thiện độ phân giải của các tín hiệu đa chiều 
được lấy mẫu một cách đều đặn, trong đó một tín hiệu độ phân giải thấp là khả dụng. 
Các phương pháp này nói chung được gọi là phương pháp siêu phân giải dựa trên mẫu 
hoặc phương pháp siêu phân giải ảnh đơn. Phương pháp siêu phân giải ảnh đơn bao gồm 
ba bước. Bước thứ nhất, thực hiện việc nâng cấp dựa trên nội suy của ảnh đầu vào, sau 
đó là thao tác lọc thông thấp tương đương trên ảnh độ phân giải thấp. Bước thứ hai bao 
gồm việc tìm kiếm các mảng phù hợp tần số thấp giữa mảng được kiểm tra trong ảnh độ 
phân giải cao và các mảng lân cận cục bộ trong ảnh tần số thấp độ phân giải thấp, bao 
gồm các mảng xếp chồng một phần, và tích lũy phần góp tần số cao thu được từ ảnh độ 
phân giải thấp. Bước thứ ba bao gồm việc cộng các phần góp của băng tần số thấp của 
ảnh độ phân giải cao và băng tần số cao được ngoại suy.  

 
  
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
363 

(11) 39359 
(21) 1-2014-02188 (51) 7 B62J  11/00,  37/00, B62M  7/02, 

B62J  23/00, B62K  11/10 
(22) 17.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/082622      17.12.2012 (87) WO 2013/094549 A1 27.06.2013 
(30) 2011-279301       21.12.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.07.2014 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN  
(72) Kazunori YOSHIMURA (JP), Shohei TAKIGUCHI (JP), Kiyohito SUZUKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe dạng yên ngựa được trang bị các bộ phận phụ trợ (70, 101) nằm 
trong vùng lân cận khung thân xe (21), có khay lắp bộ phận phụ trợ (62) dùng để đỡ các 
bộ phận phụ trợ này và được lắp vào khung thân xe. Khay lắp bộ phận phụ trợ là một chi 
tiết làm bằng nhựa đúc được tạo ra có dạng tấm có nhiều bề mặt. Trên chi tiết làm bằng 
nhựa đúc, các phần đỡ cơ cấu phụ trợ (116, 141), phần đỡ dây điện (118) dùng để dây 
điện (117) đi kèm với một bộ phận phụ trợ, và các phần đỡ ống (121a-121c) dùng để đỡ 
ống (66) đi kèm với bộ phận phụ trợ kia được tạo liền khối.  
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(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe dạng yên ngựa có động cơ được trang bị: hộp chứa vật dụng (61) mà 
các vật dụng được đặt trong đó; và hộp thu gom hơi nhiên liệu (70) được bố trí bên dưới 
hộp chứa vật dụng, chứa nhiên liệu bị hóa hơi trong bình nhiên liệu (64), và xả cho hệ 
thống cấp nhiên liệu. Tấm ốp phụ (62) được bố trí bên dưới hộp chứa vật dụng, và chắn 
bùn sau (38) dùng để chặn bùn đất bị bắn lên bởi bánh sau (12) được bố trí nằm sau tấm 
ốp phụ. Hộp thu gom hơi nhiên liệu được bố trí bên dưới hộp chứa vật dụng, bên trên 
tấm ốp phụ, và ở phía trước của xe so với chắn bùn sau (38). Hộp thu gom hơi nhiên liệu 
được lắp vào tấm ốp phụ.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm nhũ tương dầu trong nước

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhũ tương dầu trong nước mang lại cảm giác tươi mát và 
không dính khi sử dụng, có tác dụng làm mịn các vùng da không nhẵn và có độ bền khi 
sử dụng, và mang lại cảm giác êm dịu, cảm giác ẩm và vẻ bề ngoài sáng bóng cho da và 
có cảm giác căng da. Chế phẩm nhũ tương dầu trong nước đặc trưng ở chỗ chứa: (A) 
polymetylsiloxan có liên kết ngang không nhũ hóa chứa (a1) polyme có liên kết ngang 
dimethicon và (a2) polymetylsiloxan có liên kết ngang không nhũ hóa khác với polyme 
có liên kết ngang dimethicon; (B) chất làm đặc kết hợp; (C) silicon được biến tính 
polyete; (D) dầu silicon; và (E) nước với tỷ lệ riêng biệt. Chế phẩm nhũ tương dầu trong 
nước còn đặc trưng ở chỗ tỷ lệ trọng lượng ((a2)/a1)) của (a2) polymetylsiloxan có liên 
kết ngang không nhũ hóa khác với polyme có liên kết ngang dimethicon so với (a1) 
polyme có liên kết ngang dimethieon là nằm trong khoảng từ 0,1 đến 2,5.  
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(54) Quy trình và hệ thống tạo khí tổng hợp

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị tạo khí tổng hợp bằng cách sử dụng 
hydrocacbon và nước. Theo các phương án khác về phương pháp và thiết bị, khí tổng 
hợp có tỷ lệ CO/hydro mong muốn bất kỳ và/hoặc hydrocacbon được chức năng hóa 
và/hoặc không được chức năng hóa tổng hợp được tạo ra. Với phương pháp này, chất lưu 
chứa hydrocacbon có thể được biến đổi thành khí tổng hợp có hàm lượng hydro thay đổi 
mà không tạo ra lượng CO2 đáng kể. Hơn nữa, hydro và các dạng khác của cacbon có 
thể thu được như sản phẩm phụ.  
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(54) Quy trình phân tách các thành phần trong dòng nguyên liệu 

bằng cách phân tách nhờ hấp phụ ngược dòng mô phỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình phân tách các thành phần trong dòng nguyên liệu bằng 
phân tách nhờ hấp phụ ngược dòng mô phỏng bao gồm rửa đẩy chất dịch còn dư trong 
ống dẫn trung gian của khu vực lọc được xác định là một khu vực của khoang phân tách 
nhờ hấp phụ giữa ống dẫn dòng nguyên liệu và ống dẫn dòng sản phẩm tách ra khỏi 
khoang phân tách nhờ hấp phụ để loại bỏ ít nhất một phần chất dịch còn dư ra khỏi ống 
dẫn trung gian. Quy trình có thể bao gồm hướng chất dịch còn dư được rửa đẩy từ ống 
dẫn trung gian tới ống dẫn khác không phải là ống dẫn của khu vực lọc để hạn chế chất 
dịch còn dư không bị đưa vào khu vực lọc.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
368 

(11) 39364 
(21) 1-2014-02210 (51) 7 B60R  16/02,  25/00, B62H  5/00 

(22) 23.06.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2011/064401       23.06.2011 (87) WO2012/176303 27.12.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2014 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) OCHIAI, Kazuyuki (JP), HIRAKATA, Yoshiaki (JP), SHIRAI, Akira (JP), OKADA, 

Masao  (JP), YAMAGUCHI, Masahiko  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu chống nước cho thiết bị điện tử

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu chống nước cho thiết bị điện tử (60) gồm: vỏ (130) được bố trí 
ở một vị trí trên xe (10) cách xa ăng ten thu (61), vỏ này chứa bộ xử lý (69) để xử lý 
thông tin vị trí và có lỗ dẫn dây (171) mà dây dẫn (62) sẽ đi qua đó; phần dạng hình trụ 
(172 ) kéo dài theo phương dọc trục của dây dẫn từ vỏ theo cách bao quanh lỗ dẫn dây; 
chi tiết bịt kín (167) được lắp ở trạng thái ép trong phần dạng hình trụ và bao quanh dây 
dẫn; và nắp (160) được lắp với vỏ theo cách có thể tháo được có lỗ (168) mà dây dẫn sẽ 
đi qua đó: nắp này ngăn không cho chi tiết bịt kín dịch chuyển.  
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(54) ống nhiều lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống nhiều lớp bao gồm lớp trong và lớp giữa bố trí bên ngoài lớp 
trong theo hướng kính và lớp ngoài bố trí bên ngoài lớp giữa theo hướng kính, trong đó 
lớp trong và lớp ngoài là polyolefin và lớp giữa là polyolefin có chứa chất phụ gia và 
lượng chất phụ gia trong lớp giữa là nhỏ hơn 10% khối lượng, so với khối lượng của lớp 
giữa, và trong đó chiều đày của lớp giữa là sao cho ống có hệ số giãn nở nhiệt bằng 
5x10-5 (oC)-1 hoặc thấp hơn.  
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(86) PCT/JP2012/081775    07.12.2012 (87) WO 2013/085027 A3 13.06.2013 
(30) 2011-270553 09.12.2011 JP 

2012-087298 06.04.2012 JP 
(71) 1. KOWA COMPANY, LTD.  (JP) 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4608625, Japan 
2. ADVANCING INC.   (JP) 
7-31, Ootemae 1-chome, Chuo-ku, Osakai-shi, Osaka 5406591 (JP) 
3. DMCHAIN COOPERATIVE  (JP) 
321, 5-aza, Oosaki, Kahoku-shi, Ishikawa 9291127 (JP) 

(72) OKADA Hidetaka  (JP), OJIMA Hitoshi  (JP), KASENO Hidenori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Giá đỡ 

  (57)    Sáng chế đề xuất giá đỡ mà có thể mang lại hiệu quả làm tăng áp lực trong vùng bụng 
đối với người đeo giá đỡ này để ngăn ngừa tình trạng gập ra phía sau và có thể giữ ổn 
định khớp nối giữa xương cụt và xương chậu. Giá đỡ (100) gồm có phần thân (10) có 
phần tiếp xúc lưng (11), đường vòng (21) được bố trí trên bề mặt phía trước của hai đầu 
phần thân (10), phần đai phụ thứ nhất (31) có một đầu (31a) được cố định với đầu trên 
của cạnh bên trái (11c) của phần tiếp xúc lưng (11) và đầu kia (31b) được cố định với 
đầu dưới của cạnh bên phải (11d) của phần tiếp xúc lưng (11), phần đai phụ thứ hai (32) 
tạo thành cặp với phần đai phụ thứ nhất (31), vòng thứ nhất (41) được bố trí để trượt ở 
giữa một đầu (31a) và đầu kia (32b) của phần đai phụ thứ nhất (31), vòng thứ hai (42) 
tạo thành cặp với vòng thứ nhất (41).  
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(11) 39367 
(21) 1-2014-02214 (51) 7 A61K  31/192,  31/573,  9/06,  47/02,  

9/00, A61P  17/06 
(22) 18.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/EP2012/005237 18.12.2012 (87) WO 2013/104399 A1 18.07.2013 
(30) 12000077.3 09.01.2012 EP 

61/585,786 12.01.2012 US 
12000909.7 13.02.2012 EP 
61/598,095 13.02.2012 US 

(71) ALMIRALL, S.A.  (ES) 
Ronda del General Mitre 151, E-08022 Barcelona, Spain 

(72) EVERS, Fritjof (DE), FIELHAUER, Sabine (DE), MALLWITZ, Henning  (DE), 
TROMMER, Hagen (DE), WILLERS, Christoph (DE) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm dùng khu trú chứa bexaroten và corticosteroit

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm bôi ngoài da chứa:  
a) bexaroten,  
b) corticosteroit, và  
c) chất mang hoặc chất dẫn thuốc.  
Các dược phẩm này là hữu ích trong việc điều trị các rối loạn về da.  
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(11) 39368 
(21) 1-2014-02228 (51) 7 C21C  5/30,  1/02,  5/46 

(22) 19.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/082905     19.12.2012 (87) WO 2013/094634 A1 27.06.2013 
(30) 2011-278224     20.12.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) UCHIDA, Yuichi (JP), IGARASHI, Yuma (JP), NEGISHI, Hidemitsu (JP), SASAKI, 

Naotaka (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất thép bằng lò thổi

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thép bằng lò thổi mà có khả năng tiến hành 
một cách hiệu quả việc tinh luyện khử phospho và tinh luyện khử cacbon trong thép 
nóng chảy trong lò thổi, mà thuận lợi hơn phương pháp thông thường. Trong phương 
pháp này, khí oxy được cấp vào lò thổi để tiến hành tinh luyện để khử cacbon trong thép 
nóng chảy, đồng thời bổ sung chất khử phospho dạng bột chứa CaO để tạo ra xỉ khử 
phospho nhằm tiến hành đồng thời việc khử cacbon và khử phospho trong thép nóng 
chảy, chất khử phospho được cấp vào bề mặt bể thép nóng chảy cùng với ít nhất một vòi 
phun khí từ ống thổi trên đỉnh lò, áp suất động khi vòi phun khí từ ống thổi từ đỉnh tác 
động lên bề mặt bể thép nóng chảy được kiểm soát đến trị số thích hợp tính đến sự tăng 
động năng của chất khử phospho.  
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(11) 39369 
(21) 1-2014-02236 (51) 7 G03G  21/18,  21/16 

(22) 19.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/083757    19.12.2012 (87) WO2013/094770 27.06.2013 
(30) 2011-277467    19.12.2011  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2014 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 1468501, Japan 
(72) Hiroshi TAKARADA (JP), Akira SUZUKI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp mực lắp tháo ra được vào thân chính của thiết bị tạo ảnh, hộp 
mực này bao gồm: chi tiết tiếp nhận điện năng; khung nhựa; chi tiết điện cực được đúc 
bằng cách phun nhựa dẫn điện vào trong khung tạo ra đường dẫn điện giữa chi tiết tiếp 
nhận điện năng và tiếp điểm thân chính được bố trí ở thân chính khi hộp mực được lắp 
vào thân chính, chi tiết điện cực có phần nhô được làm nhô ra khỏi bề mặt khung để tiếp 
xúc với tiếp điểm thân chính, phần nhô được tạo ra bằng cách hướng dòng chảy của nhựa 
dẫn điện được phun ra khỏi khuôn đúc kim loại hoặc khung.  
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(22) 09.12.2009 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2009/067254 09.12.2009 (87) WO 2010/074969 A1 01.07.2010 
(30) 61/122,902 16.12.2008 US 

12/613,827 06.11.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2014 
(71) TRANSITIONS OPTICAL, INC.  (US) 

9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, United States of America 
(72) KNOWLES, David, B. (US), STRAIGHT, Stephen, D. (US), STEWART, Kevin, J. 

(US), BLACKBURN, Forrest, R. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng quang học đổi màu theo ánh sáng được tạo từ chất 

liệu đổi màu theo nhiệt độ thuận nghịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng quang học đổi màu theo ánh sáng bao gồm: (a) nền quang 
học; (b) chất liệu đổi màu theo ánh sáng thuận nghịch do nhiệt; và (c) chất liệu đổi màu 
theo nhiệt độ thuận nghịch có khả năng lọc ít nhất một phần ánh sáng UV/ánh sáng nhìn 
thấy ở mức nhiệt độ trong phòng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong phòng và trở nên ít có khả 
năng lọc ánh sáng UV/ánh sáng nhìn thấy hơn ở nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ trong phòng.  
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(72) Mamoru OTSUBO (JP), Keisuke ARAI (JP), Hirokazu HARA (JP), Takazumi 

HAYASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe dạng yên ngựa (10) bao gồm: bộ lọc không khí (71) được lắp 
vào đoạn dưới của khung chính (52) và vào phần sau của ống đầu (51); và tấm ốp khung 
chính (42) dùng để che bộ lọc không khí (71) và phần trên của khung chính (52). Tấm 
ốp khung chính (42) có phần giữa theo chiều dài (91), và phần trước (93) nằm trước 
phần giữa theo chiều dài (91). Phần trước (93) có phần bậc (95) được tạo ra liền khối. 
Phần bậc (95) có các chỗ hở (48L, 48R) mà không khí bên ngoài được cấp qua đó cho 
bộ lọc không khí (71).  
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Mamoru OTSUBO (JP), Keisuke ARAI (JP), Hiroki YOSHINO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu phần trước của xe dạng yên ngựa

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu phần trước của xe dạng yên ngựa (10) bao gồm các tấm che 
chân (40L, 40R) được bố trí nằm trước yên xe (16) mà người đi xe (R) ngồi trên đó, các 
tấm che chân này bảo vệ ống chân (Rf) của người đi xe (R) khỏi bị tác động của gió thổi 
khi xe chạy. Các tấm che chân (40L, 40R) bao gồm: các phần lõm (91L, 91R) được làm 
lõm về phía trước; và các cửa xả gió thổi khi xe chạy (57L, 57R) mà qua đó một phần 
gió thổi khi xe chạy đi theo các phần lõm (91L, 91R). Các tấm che chắn (40L, 40R) 
được tạo bởi tấm ốp trước (41) và tấm ốp khung chính (42) của xe dạng yên ngựa (10). 
Các cửa xả gió thổi khi xe chạy (57L, 57R) được tạo ra trên tấm ốp khung chính (42).  
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(71) PURAC BIOCHEM BV  (NL) 

Arkelsedijk 46, NL-4206 AC Gorinchem, The Netherlands 
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(NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất axit carboxylic

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất axit carboxylic bao gồm các bước: - tiến 
hành bước chiết xuôi hỗn hợp nước chứa axit carboxylic và ít nhất là 5% khối lượng 
magie clorua đã hòa tan bằng cách sử dụng chất lỏng hữu cơ thứ nhất chứa dung môi 
hữu cơ, dung môi hữu cơ này được chọn từ nhóm gồm các keton có 5 nguyên tử cacbon 
trở lên, nhờ đó tạo ra dung dịch axit carboxylic hữu cơ và chất lỏng thải trong nước chứa 
magie clorua, - tiến hành bước chiết ngược dung dịch axit carboxylic hữu cơ trong đó 
axit carboxylic được chiết từ dung dịch axit carboxylic hữu cơ vào chất lỏng nước, nhờ 
đó tạo ra dung dịch axit carboxylic trong nước và chất lỏng hữu cơ thứ hai, - tiến hành 
bước phân hủy nhiệt chất lỏng thải trong nước chứa magie clorua có nguồn gốc từ quá 
trình chiết xuôi ở nhiệt độ ít nhất là 300oC, nhờ đó phân hủy magie clorua thành oxit 
magie và HCl. Việc lựa chọn dung môi keton có 5 nguyên tử cacbon trở lên đặc thù cho 
phép sản xuất sản phẩm có độ tinh khiết cao và bước phân hủy nhiệt thích hợp HSE và 
hiệu quả.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị tạo ra khối dự báo

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ra khối dự báo để xác định thông tin bổ sung để tạo ra 
khối dự báo nằm trong vùng chứa thông tin bổ sung nhận được, và chế độ dự báo trong 
ảnh của bộ dự báo hiện thời bằng cách sử dụng thông tin ứng viên mã hoá dự báo trong 
ảnh hợp lệ của bộ dự báo hiện thời; tạo ra các điểm ảnh tham chiếu mà không có tại vị 
trí khả dụng để tạo ra các khối dự báo trong ảnh bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham 
chiếu khả dụng; lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu đóng mạch với bộ dự báo hiện 
thời trên cơ sở chế độ dự báo trong ảnh xác định được của bộ dự báo hiện thời hoặc 
thông tin kích thước của bộ dự báo hiện thời; và tạo ra các khối dự báo của bộ dự báo 
hiện thời bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu mà tương ứng với chế độ dự báo 
trong ảnh xác định được của bộ dự báo hiện thời. Do đó, sáng chế có thể cải thiện khả 
năng nén ảnh bằng cách tạo ra các khối dự báo gần ảnh ban đầu.  
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(54) Bộ kết hợp gồm thùng chứa dùng cho thực phẩm lỏng và 

lượng chất đẩy và chất đẩy dùng cho nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ kết hợp gồm thùng chứa (1) dùng cho thực phẩm lỏng và lượng 
chất đẩy (2) để đặt thùng chứa (1) dưới áp suất nhằm làm cho thực phẩm chảy ra khỏi 
thùng chứa (1) qua lỗ (11), khác biệt ở chỗ, chất đẩy (2) ở nhiệt độ khoảng 5oC có áp 
suất hơi lớn hơn 115kPa và ở nhiệt độ khoảng 25oC có áp suất hơi nhỏ hơn 1000kPa.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo hơi nước

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo hơi nước, thiết bị này bao gồm nguồn nước lỏng, máy 
phun thông dòng với nguồn nước lỏng để phun nước lỏng từ nguồn nước lỏng ở áp suất 
ít nhất khoảng 10000 psi (6894x104 pa), và buồng đập không được gia nhiệt có bề mặt 
tiếp xúc không được gia nhiệt mà nước phun được tiếp xúc trên đó, trong đó, khi nước 
phun va đập với bề mặt tiếp xúc của buồng đập, nước phun trải qua quá trình chuyển pha 
hầu như tức thời từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí sau khi nước phun tiếp xúc với bề 
mặt tiếp xúc, theo đó tạo ra hơi nước.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất nguyên liệu lignoxenluloza dạng lỏng

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nguyên liệu lignoxenluloza dạng lỏng bằng phản 
ứng enzym, trong đó nguyên liệu lignoxenluloza đã xử lý sơ bộ với hàm lượng nằm 
trong khoảng từ 10% đến 40% khối lượng chất khô được cho tiếp xúc, kết hợp khuấy 
trộn, với nước và enzym bằng máy khuấy trộn ở hàm lượng nằm trong khoảng từ 0,1mg 
đến 60mg enzym/1g xenluloza trong thời gian từ 1 đến 24 giờ, khác biệt ở chỗ ít nhất 
một trong số các đặc tính lưu biến của môi trường phản ứng được đo theo thời gian và 
nếu phát hiện thấy trị số này giảm thì thực hiện công đoạn a) sau:  
a) tăng tốc độ dòng cấp nguyên liệu lignoxenluloza đã xử lý sơ bộ, có điều chỉnh hoặc 
không điều chỉnh tốc độ dòng cấp enzym và/hoặc nước; còn nếu phát hiện thấy trị số 
này tăng, thì thực hiện công đoạn b) sau:  
b) tăng tốc độ dòng cấp nước và/hoặc enzym, có điều chỉnh hoặc không điều chỉnh tốc 
độ dòng cấp nguyên liệu lignoxenluloza đã xử lý sơ bộ.  
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(72) PRAPLAN, Vincent (CH), COLLI-VIGNARELLI, Edmund (CH), HUNKELER, Urs 

(CH), DEMETRIO FERNANDES, JosÐ (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vòng đeo giám sát điện tử và bộ dụng cụ giám sát sử dụng nó

  (57)    Sáng chế đề cập đến vòng đeo giám sát điện tử bao gồm thân dạng vòng (2) được tạo 
cấu hình để lắp xung quanh một chi hoặc một đối tượng, và hệ thống giám sát điện tử 
được bố trí trong thân, hệ thống giám sát điện tử bao gồm hệ thống phát hiện tính toàn 
vẹn (4) và nguồn năng lượng nội bộ (12). Thân hình vòng (2) có dạng vỏ cứng có chứa 
một khoang hoặc một số phần khoang trong đó bố trí các bộ phận của hệ thống giám sát 
điện tử, thân dạng vòng hoàn toàn bao quanh vòng đeo.  
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DORET, Walter (CH), SAUCY, Francoise (CH), VITON, Florian (FR), BARBIER, 
Catherine (FR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dịch thơm cô đặc, thực phẩm chứa dịch thơm cô đặc và quy 

trình điều chế dịch thơm cô đặc này 

  (57)    Quy trình điều chế dịch thơm cô đặc có mùi và/hoặc hương vị thịt, bao gồm cho lipit 
động vật tiếp xúc với enzym lipaza, sao cho ít nhất một lượng triglyxerit có mặt trong 
lipit này được thủy phân, để tạo ra hỗn hợp chứa các axit béo tự do, diglyxerit và các 
triglyxerit không thủy phân; gia nhiệt hỗn hợp này để bất hoạt lipaza; và gia nhiệt hỗn 
hợp này với dung dịch nước chứa ít nhất một đường khử và ít nhất một axit amin để tạo 
ra dịch thơm cô đặc.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm chứa dẫn xuất điamit antranilic có nhóm thế dị 

vòng thơm và nhóm dị vòng kết hợp với tác nhân kiểm soát 

sinh học và phương pháp giảm thiểu toàn bộ sự thiệt hại ở thực 

vật và các bộ phận của thực vật cũng như sự tổn thất về quả 

hoặc rau thu hoạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6, A, Q và n có thể có định nghĩa như nêu trong phần mô tả 
và ít nhất một tác nhân kiểm soát sinh học được chọn từ vi khuẩn, nấm hoặc nấm men, 
động vật nguyên sinh, virut, tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng và chất chiết thực 
vật hoặc sản phẩm được tạo ra bởi vi sinh vật chứa protein hoặc các sản phẩm chuyển 
hóa thứ cấp và tùy ý, chất nhiễm truyền, để giảm thiểu toàn bộ sự thiệt hại ở thực vật và 
các bộ phận của thực vật cũng như sự tổn thất về quả hoặc rau thu hoạch gây ra bởi côn 
trùng, giun tròn và các tác nhân gây bệnh thực vật. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp để giảm thiểu toàn bộ sự thiệt hại ở thực vật và các bộ phận của thực vật cũng như 
sự tổn thất về quả hoặc rau thu hoạch.  
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Youhei (JP), MAEDA, Tatsurou (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất mỳ sợi chín đông lạnh

  (57)    Sáng chế đề cập đến mỳ sợi chín đông lạnh có thể được lưu trữ ở trạng thái đông lạnh 
trong thời gian dài và giữ được hình dạng và kết cấu bề mặt có lợi có thể so sánh với mỳ 
sợi tươi mới được luộc ngay sau khi được rã đông. Phương pháp sản xuất mỳ sợi chín 
đông lạnh bao gồm bước luộc mì tươi thu được bằng cách ép đùn bột nhào thành sợi mỳ 
sợi ở áp suất nằm trong khoảng từ 7,85MPa (80kgf/cm2) đến 19,61MPa (200kgf/cm2), và 
sau đó làm đông lạnh mỳ sợi.  
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(72) SVENSSON, Cecilia (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống chế biến thực phẩm dạng lỏng, phương pháp giám sát 

và phương pháp tối ưu hóa hoạt động của hệ thống này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp giám sát hoạt động của hệ thống chế biến thực phẩm 
dạng lỏng. Phương pháp này bao gồm các bước bắt đầu dòng chất lỏng qua ít nhất một 
khoang của hệ thống chế biến thực phẩm; và xác định độ chênh áp suất qua ít nhất một 
khoang trong suốt dòng chất lỏng để giám sát sự loại bỏ hoặc sự tích lũy của các chất 
lắng đọng, sự loại bỏ hoặc sự tích lũy này được tạo ra bởi dòng chất lỏng. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến hệ thống chế biến thực phẩm dạng lỏng và phương pháp tối ưu hóa 
hoạt động của hệ thống này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị đánh giá hoạt động của người dùng 

trong hệ thống xã hội ẩn danh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực xử lý thông tin, và đề xuất phương pháp và thiết bị để đánh 
giá hoạt động của người dùng trong hệ thống xã hội ẩn danh. Phương pháp này bao gồm 
các bước: cấu hình mục chọn trạng thái trong hệ thống xã hội ẩn danh và cấu hình ít 
nhất hai trạng thái cho mục chọn trạng thái, dò trạng thái mà người dùng chọn, xác định 
hoạt động của người dùng trong hệ thống xã hội ẩn danh theo trạng thái được chọn và 
đẩy trải nghiệm chức năng liên quan đến hoạt động này đến máy khách của người dùng. 
Nhờ giải pháp theo sáng chế mà có thể đẩy trải nghiệm chức năng trong hệ thống xã hội ẩn 
danh một cách phù hợp hơn và chính xác hơn, và có hiệu suất theo thời gian thực là cao.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tạo ra luồng không khí nguội từ quá trình nấu 

luyện xỉ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra luồng không khí nguội từ quá trình nấu luyện 
xỉ. Phương pháp này bao gồm các bước sau: a) tạo ra xỉ dạng hạt nóng, b) tạo ra khí lò 
cao ướt, c) gia nhiệt sơ bộ khí lò cao ướt, nhờ đó thu được khí lò cao đã được gia nhiệt 
sơ bộ, d) truyền nhiệt từ xỉ dạng hạt nóng cho khí lò cao đã được gia nhiệt sơ bộ, nhờ đó 
thu được khí lò cao nóng, e) làm giãn nở khí lò cao trong tuabin, trong đó năng lượng 
được giải phóng và thu được khí lò cao đã được làm giãn nở, f) sử dụng năng lượng đã 
giải phóng để dẫn động máy nén không khí nguội để nén luồng không khí nguội, trong 
đó trục của máy nén được dẫn động bằng cách làm giãn nở khí lò cao nóng trong tuabin, 
trong đó trục này dẫn động máy nén không khí nguội và trong đó khí lò cao đã được làm 
giãn nở được sử dụng để gia nhiệt sơ bộ khí lò cao ướt, nhờ đó thu được khí lò cao nguội 
đã được làm giãn nở.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm nhựa nhiệt dẻo tổng hợp 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất sản phẩm nhựa nhiệt dẻo tổng hợp, bao gồm chế 
tạo khuôn có hốc được tạo ra với hình dạng định trước; đổ vật liệu nhựa nhiệt dẻo tổng 
hợp vào hốc của khuôn với lượng lớn hơn dung tích hốc của khuôn; gia nhiệt khuôn dưới 
áp lực; giảm áp lực nếu vật liệu nhựa nhiệt dẻo tổng hợp trong hốc của khuôn được nấu 
chảy nhờ gia nhiệt, và mở khuôn; loại bỏ vật liệu nhựa nhiệt dẻo tổng hợp đã nấu chảy 
trong khuôn đã mở, vật liệu trừ vật liệu được nạp vào hốc của khuôn; đặt vải hoặc keo 
nhiệt lên khuôn có hốc đã đổ vật liệu nhựa nhiệt dẻo tổng hợp; và làm nguội khuôn dưới 
áp lực, nhờ đó gắn kết được vải hoặc keo nhiệt với vật liệu nhựa nhiệt dẻo tổng hợp tiếp 
xúc với vải hoặc keo nhiệt này.  
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(72) AWI ABALO Bolom (BE), LENS Michel (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đệm ray có đệm kín 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm ray dài (20) để tạo ra bệ đỡ liên tục của ray có mặt trên (201) 
và mặt dưới (201), trong đó mặt trên (201) được tạo ra có các rãnh dọc đặt cách nhau 
(201). Đệm kín dọc (23) ngăn chặn nước và bụi được tạo ra ở mặt trên (201) tại mỗi đầu 
mút bên (204), đệm kín (23) gồm có, khi tính từ đầu mút bên, kết cấu liên tiếp gồm gờ 
nhô dọc thứ nhất (231), đường rãnh dọc thứ nhất (233), gờ nhô dọc thứ hai (232), và 
đường rãnh dọc thứ hai (234), theo thứ tự này, trong đó gờ nhô thứ nhất (231) nhô lên 
cao hơn mặt trên (201), và các đường rãnh thứ nhất và thứ hai (233, 234) có kích thước 
mặt cắt ngang đủ lớn để cho phép, khi sử dụng, nước rỉ ra sẽ chảy qua suốt đường rãnh, 
và độ dày (T2) của gờ nhô thứ hai (232) nhỏ hơn khoảng cách (W) giữa đường rãnh thứ 
hai (234) và rãnh thứ nhất liền kề.  
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(71) MIKUNI CORPORATION  (JP) 

13-11, Sotokanda, 6-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021, Japan 
(72) Hiroshi KATO (JP), Tomoya SATO  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(54) Thiết bị cung cấp nhiên liệu cho động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cung cấp nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong để hỗ trợ 
bộ phận bơm (35) trên phần đường tròn phía ngoài của bộ phận ống dẫn nạp (15) bao 
gồm một phần của ống dẫn nạp giao cắt với tâm trục của bộ phận ống dẫn nạp, bằng 
cách lắp đặt bộ phận truyền động (27a) trên một trong các phần cuối của bộ phận bơm 
giao cắt với bộ phận ống dẫn nạp, và bằng cách lắp đặt lỗ kết nối đầu vào (29) và lỗ kết 
nối quay vòng (31) trên phần cuối khác.  
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(72) Hiroshi KATO  (JP), Tomoya SATO  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(54) Thiết bị phun nhiên liệu cho động cơ đốt trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phun nhiên liệu cho động cơ đốt trong bao gồm: một bơm 
nhiêu liệu (20) có bộ phận bơm (35) của kiểu truyền động pít-tông để nén nhiên liệu 
được gắn lên phần ngoại vi của bộ phận ống dẫn nạp (15) sao cho hướng truyền động 
pít-tông của bộ phận bơm sẽ chạy dọc theo hướng vòng quanh chu vi ngoài, và một bộ 
phận truyền động (27a) vận hành bộ phận bơm gắn sát bộ phận bơm và vòng theo chu vi 
bộ phận ống dẫn nạp; và một vòi phun (19) được gắn trong bơm nhiên liệu và phun 
nhiên liệu cung cấp từ bơm nhiên liệu vào ống dẫn nạp.  
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(72) KANG, Seok-woong (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp vận hành hệ thống thủy phân bằng nhiệt nguyên 

liệu hữu cơ 

  (57)    Sáng chế bộc lộ phương pháp vận hành hệ thống thủy phân hằng nhiệt nguyên liệu hữu 
cơ. Một hoặc ít nhất hai lò phản ứng được sử dụng và vận hành theo chương trình điều 
khiển dựa trên phương pháp vận hành được lưu trữ trong PLC hoặc máy vi tính để nâng 
cao hiệu quả phân hủy và giảm thiểu tối đa lượng bánh nhão đã được loại nước trong quá 
trình loại nước sau khi quá trình phân hủy được thực hiện. Nhiệt thải được tạo ra từ lò 
phản ứng được sử dụng để làm gia nhiệt bể điều hòa để tiết kiệm năng lượng hoạt động, 
và nhiệt thải ra tiếp tục được sử dụng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polynucleotit cải biến, vật truyền chứa polynucleotit cải 

biến này và phương pháp sản xuất L-lysin  

  (57)    Sáng chế đề cập đến polynucleotit cải biến mã hóa aspartat kinaza (EC:2.7.2.4; hay 
LysC), transketolaza (EC:2.2.1.1; hay Tkt) hoặc pyruvat carboxylaza (EC:6.4.1.1; hay 
Pyc), trong đó cođon khởi đầu được thế bằng ATG, vật truyền chứa nó, vi sinh vật được 
biến nạp với vật truyền này, và phương pháp sản xuất L-lysin bằng cách sử dụng nó.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất nicotinamit và dược phẩm chứa nó

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất và dược phẩm có hoạt tính ức chế Spleen Tyrosin Kinaza 
(Syk) tốt. Sáng chế đề cập đến hợp chất nicotinamit có công thức (I) sau hoặc muối của nó;   

 

  
 

Trong đó  
R1 là nhóm thếcó công thức (II-1). (III-1), hoặc (IV-1) sau  

 

  
 

(trong đó R3, R4, R5, n và X1 như được định nghĩa trong bản mô tả) và R2 là nhóm 
pyridyl, indazolyl, phenyl, pyrazolopyridyl, benzisoxazolyl, pyrimidinyl, hoặc quinolyl, 
mỗi nhóm tùy ý có ít nhất một phần tử thế.  
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(72) Trương Văn Luận (VN) 
(54) Thiết bị đóng cọc tại các bãi triều ven biển

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đóng cọc bao gồm: khung máy, hệ dây điều khiển, cụm dẫn 
động, búa và ống dẫn búa, trong đó khung máy gồm có đầu khung, thân khung, và đế 
khung; hệ dây điều khiển bao gồm dây, ròng rọc cố định và ròng rọc di động; cụm dẫn 
động bao gồm môtơ, bộ truyền động puli- dây đai, bánh đà, trục lệch tâm và trục khuỷu, 
một đầu của trục khuỷu liên kết với trục lệch tâm, còn đầu còn lại liên kết với đầu búa, 
khi môtơ hoạt động thì bộ truyền động puli- dây đai truyền động đến bánh đà làm trục 
lệch tâm quay theo, trục khuỷu dịch chuyển theo hành trình nhờ chuyển động quay của 
trục lệch tâm, trục khuỷu và đầu búa chuyển động tịnh tiến trong ống dẫn búa. Thiết bị 
theo sáng chế có kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ so với các giải pháp đã biết, dễ dàng 
điều khiển vị trị búa, đồng thời nhờ đế khung có hai thuyền nhỏ nên dễ dàng di chuyển 
trong các điều kiện thi công khi có thủy triều.  
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(DE), SCHWEIZER, Stephanie Thillard (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm gia vị có hương vị umani, chế 

phẩm gia vị được sản xuất bằng quy trình này và sản phẩm 

thực phẩm chứa chế phẩm gia vị này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm gia vị có hương vị umani bao gồm 
bước đun nguyên liệu rau trong nước ở nhiệt độ tối đa 100oC để thu được nước nấu chứa 
các hoạt chất tạo nên hương vị được chiết từ nguyên liệu rau, tách nguyên liệu rau ra 
khỏi nước nấu, và cô nước nấu bằng một hoặc nhiều công đoạn lọc qua màng, bay bơi 
hoặc khử nước để thu được chế phẩm gia vị. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế 
phẩm gia vị và sản phẩm thực phẩm có thể được sản xuất bằng quy trình này.  
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James (GB), FADEL, Addi (GB), HARRISON, Ian, Michael (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Viên nang dạng vỏ-nhân, sản phẩm tiêu dùng chứa viên nang 

này và quy trình sản xuất viên nang này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến viên nang dạng vỏ-nhân thích hợp để tạo ra mùi thơm cho các sản 
phẩm tiêu dùng, chứa lớp vỏ polyme bao quanh và bao nang nhân dầu chứa chất thơm, 
trong đó viên nang này có đường kính trung bình (D50) nằm trong khoảng từ 5 đến 
250micron và được làm phù hợp để vỡ ra khi chịu lực phá vỡ nhỏ hơn 2mN để giải 
phóng chất thơm chứa trong nhân. Sáng chế còn đề cập đến sản phẩm tiêu dùng chứa 
viên nang này và quy trình sản xuất viên nang này.  
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NAGARAJA, Krishnabhatta (IN), BABU, Rengarajan (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương tiện giao thông

  (57)    Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông có động cơ có hộp số sàn tự động với cơ cấu 
dẫn động khớp ly hợp được kiểm soát về mặt điện và cơ cấu dẫn động nấc số và được bố 
trí theo cách có khả năng dao động gần sàn để chân; và càng sau được gắn vào khung ở 
một đầu và được gắn vào bánh sau ở đầu kia. Động cơ có hộp số sàn tự động này được 
gắn theo cách cứng vững vào càng sau.  

 
  
 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
401 

(11) 39396 
(21) 1-2014-02447 (51) 7 F24F  11/02,  13/08,  13/14,  13/15,  

13/20 
(22) 26.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/083587     26.12.2012 (87) WO/2013/099914 04.07.2013 
(30) 2011-288531     28.12.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2014 
(71) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
530-8323, Japan 

(72) Masanao YASUTOMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điều hòa không khí trong nhà

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị điều hòa không khí trong nhà (10) bao gồm: cánh ngang (31) 
mà thay đổi dòng hướng lên trên và xuống dưới của không khí ra; cánh Coanda (32) mà 
kết hợp với cánh ngang (31) sử dụng hiệu ứng Coanda để thay đổi không khí ra thành 
dòng khí Coanda dọc theo bề mặt ngoài (32a) của cánh Coanda (32); và bộ phận điều 
khiển (40) mà có thể điều chỉnh góc tương đối giữa cánh Coanda (32) và cánh ngang 
(31) theo cách sao cho có thể sử dụng một cách có chọn lọc một trong hai trạng thái 
dòng khí thứ nhất, trong đó bộ phận điều khiển (40) điều chỉnh góc tương đối giữa cánh 
Coanda (32) và cánh ngang (31) đến góc định trước trong giới hạn góc thứ nhất là tạo ra 
dòng khí Coanda ở gần như toàn bộ vùng của bề mặt ngoài (32a) của cánh Coanda (32), 
và trạng thái dòng khí thứ hai, trong đó bộ phận điều khiển (40) điều chỉnh góc tương 
đối thành góc định trước trong giới hạn góc thứ hai lớn hơn giới hạn góc thứ nhất để 
không tạo ra dòng khí Coanda.  
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(11) 39397 
(21) 1-2014-02454 (51) 7 A23L  1/16,  1/48 

(22) 17.10.2013 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2013/078160     17.10.2013 (87) WO 2014/083958 A1 05.06.2014 
(30) 2012-262767 30.11.2012 JP 

2013-106899 21.05.2013 JP 
2013-106900 21.05.2013 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2014 
(71) NISSHIN FLOUR MILLING INC.  (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441 Japan 
(72) MIYATA, Atsuyuki (JP), NAGAI, Takao (JP), NIIRO, Tae  (JP), TSUDA, Yasuyuki 

(JP), TOSHIMITSU, Nayu (JP), MATSUOKA, Yoshihiro (JP), TOYOTA, Hajime (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất bánh tráng cuốn nem, bánh tráng cuốn 

nem thu được bằng phương pháp này và nem cuốn thu được 

bằng cách sử dụng bánh tráng cuốn nem này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bánh tráng cuốn nem bao gồm bước điều chế 
bột nhào chứa thành phần chính là nguyên liệu bột, bước điều chỉnh độ pH của bột nhào 
lần thứ nhất đến khoảng từ 3,0 đến 5,5 hoặc khoảng từ 8,0 đến 10,0 và sau đó điều chỉnh 
độ pH đến khoảng từ 6,0 đến 7,5 và sấy khô bột nhào có độ pH được điều chỉnh. Bột 
nhào còn gồm ít nhất một trong các thành phần từ (1) đến (4): (1) 0,2 đến 50 phần theo 
trọng lượng rượu đường, (2) 0,1 đến 15 phần theo trọng lượng polysacarit đậu tương, (3) 
0,1 đến 2 phần theo trọng lượng natri hydrocacbonat, và (4) 0,1 đến 30 phân theo trọng 
lượng protein đậu tương và/hoặc sản phẩm phân giải của nó, trên 100 phần theo trọng 
lượng nguyên liệu bột. Sáng chế cũng đề cập đến bánh tráng cuốn nem thu được bằng 
phương pháp này và nem cuốn thu được bằng cách sử dụng bánh tráng cuốn nem này.  
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(11) 39398 
(21) 1-2014-02457 (51) 7 H01R  13/52,  13/66,  13/713,  33/05,  

33/96,  43/00 
(22) 11.01.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/CN2012/000046 11.01.2012 (87) WO/2013/091266 27.06.2013 
(30) 201110447857.4      24.12.2011 CN 
(71) SHENZHEN ZHONGKE ELECTRlCAL TBCHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Room 411, Building One, China science and technology development 9 South Gaoxin 
Avenue, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000, China 

(72) LIN, Shifeng  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị nối bộ nguồn và phương pháp nối

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nối bộ nguồn để nối điện thiết bị điện gia dụng với nguồn 
điện bao gồm bộ nối dây nóng (10), bộ nối dây nguội (20) và bộ điều khiển (30). Bộ 
điều khiển được chuyển mạch giữa trạng thái kích hoạt và trạng thái không hoạt động. 
Khi bộ điều khiển ở trạng thái không hoạt động, các bộ nối dây nóng và dây nguội 
không được nối điện với nguồn điện. Khi bộ điều khiển ở trạng thái kích hoạt, bộ điều 
khiển nối điện các bộ nối dây nóng và dây nguội với nguồn điện. Do đó, nhờ bộ điều khiển, 
thiết bị nối bộ nguồn là an toàn khi sử dụng, chống thấm nước và ngăn ngừa điện giật.  
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(11) 39399 
(21) 1-2014-02487 (51) 7 F16D  13/52,  43/21 

(22) 28.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/084079     28.12.2012 (87) WO2013/100130 04.07.2013 
(30) 2011-287229     28.12.2011 JP 
(71) KABUSHIKI KAISHA F.C.C.  (JP) 

7000-36, Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan 
(72) ISOBE Kenichirou (JP), KAWASHIMA Shigeki (JP), FURUHASHI Shinji (JP), 

ANDO Go (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ truyền lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ truyền lực có thể ngăn chặn các rung động quay bằng cách ngăn 
chặn chuyển động quay tương đối của chi tiết ép với chi tiết ly hợp. Theo sáng chế, bộ 
truyền lực được đề xuất bao gồm hộp ly hợp quay được cùng với chi tiết đầu vào và các 
đĩa ly hợp phía chủ động được lắp trên đó; các đĩa ly hợp phía bị động được bố trí giữa 
các đĩa ly hợp phía chủ động xen kẽ với chúng và được nối với chi tiết đầu ra; và chi tiết 
ép được lắp vào chi tiết ly hợp, chi tiết ép chuyển động dọc trục được tương đối với chi 
tiết ly hợp sao cho các đĩa ly hợp phía chủ động và các đĩa ly hợp phía bị động được ép 
để tiếp xúc với nhau và lực tiếp xúc tác động lên chúng được nhả theo hướng trục của 
chi tiết ép với chi tiết ly hợp để truyền lực dẫn động quay cấp vào chi tiết đầu vào đến 
chi tiết đầu ra hoặc ngắt lực dẫn động quay khỏi chi tiết đầu ra, khác biệt ở chỗ, bộ 
truyền lực này còn có chi tiết ngăn trượt để tác dụng lực chống trượt vào chi tiết ép khi 
chi tiết ép được quay tương đối với chi tiết ly hợp.  
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(11) 39400 
(21) 1-2014-02501 (51) 7 A61K  9/00,  31/4035,  9/28, A61P  

29/00 
(22) 26.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/US2012/071623 26.12.2012 (87) WO 2013/101810 A1 04.07.2013 
(30) 61/580,626      27.12.2011 US 
(71) CELGENE CORPORATION  (US) 

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America 
(72) BHAT, Sreenivas, S. (US), KELLY, Michael, T. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa hợp chất (+)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxy-phenyl)-2-

metansulfonyl-etyl]-4-axetylaminoisoindolin-1,3-dion 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm và dược phẩm dạng viên nén chứa hợp chất (+)-2-[1-(3-
etoxy-4-metoxy-phenyl)-2-metansulfonyl-etyl]-4- axetylaminoisoindolin-1,3-dion, hoặc 
chất đồng phân lập thể dược dụng, muối, solvat, hydrat hoặc clathrat 5 của chúng. Hợp 
chất này được biết đến như là Apremilast và có công thức sau:  
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(11) 39401 
(21) 1-2014-02513 (51) 7 C12N  15/09, A01H  1/02,  5/00 

(62) 1-2010-03449   
(22) 07.07.2009 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2009/062392   07.07.2009 (87) WO2010/005005 14.01.2010 
(30) 2008-176934      07.07.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) LIN Shaoyang  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây trồng mới và phương pháp phân biệt cây trồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cây trồng mới, cụ thể là đề cập đến cây trồng Oryza sativa 
L.Koshihikari kazusa 4go và phương pháp phân biệt cây trồng. Phương pháp theo sáng 
chế bao gồm bước xác định đoạn chỉ thị ADN từ M1 đến M5 sao cho, đối với mỗi vùng 
đích, đoạn chỉ thì ADN M2 được xác định nằm ở phía trước của vùng đích, đoạn chỉ thị 
ADN M1 được xác định ở trước đoạn chỉ thị ADN M2, đoạn chỉ thị ADN M4 được xác 
định nằm ở sau vùng đích, đoạn chỉ thị ADN M5 được xác định nằm phía sau đoạn chỉ 
thị ADN M4, và đoạn chỉ thị ADN M3 được xác định ở trong vùng đích; và bước thiết 
kế hệ gen sao cho vùng thay thế, chứa vùng đích, ở nhiễm sắc thể của cây trồng ban đầu 
được thế bằng mảnh nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ cây trồng khác sao cho đầu phía 
trước của vùng thế này nằm giữa đoạn chỉ thị ADN M1 và đoạn chỉ thị ADN M2, và đầu 
mút phía sau của vùng thế nằm giữa đoạn chỉ thị ADN M1 và đoạn chỉ thị ADN M5.  
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(11) 39402 
(21) 1-2014-02514 (51) 7 C12N  15/09, A01H  1/02,  5/00 

(62) 1-2010-03449   
(22) 07.07.2009 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2009/062392    07.07.2009 (87) WO2010/005005 14.01.2010 
(30) 2008-176934    07.07.2008  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) LIN Shaoyang  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thiết kế hệ gen thực vật, phương pháp tạo cây 

trồng và cây trồng thu được từ phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết kế hệ gen thực vật bao gồm bước xác định đoạn 
chỉ thị ADN từ M1 đến M5 sao cho, đối với mỗi vùng đích, đoạn chỉ thị ADN M2 được 
xác định nằm ở phía trước của vùng đích, đoạn chỉ thị ADN M1 được xác định ở trước 
đoạn chỉ thì ADN M2, đoạn chỉ thị ADN M4 được xác định nằm ở sau vùng đích, đoạn 
chỉ thị AĐN M5 được xác định nằm phía sau đoạn chỉ thị ADN M4, và đoạn chỉ thị 
ADN M3 được xác định ở trong vùng đích; và bước thiết kế hệ gen sao cho vùng thay 
thế, chưa vùng đích, ở nhiễm sắc thể của cây trồng ban đầu được thế bằng mảnh nhiễm 
sắc thể có nguồn gốc từ cây trồng khác sao cho đầu phía trước của vùng thế này nằm 
giữa đoạn chỉ thị ADN M1 và đoạn chỉ thị ADN M2, và đầu mút phía sau của vùng thế 
nằm giữa đoạn chỉ thị ADN M1 và đoạn chỉ thị ADN M5. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp tạo cây trồng và cây trồng thu được từ phương pháp này.  
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(11) 39403 
(21) 1-2014-02545 (51) 7 A61K  31/519,  31/505,  31/495,  

31/5415,  31/70,  31/19, G01N  21/78
(22) 28.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/CN2012/087880 28.12.2012 (87) WO2013/097771 04.07.2013 
(30) 201110449270.7      29.12.2011 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2014 
(75) YAN, WENGUANG  (CN) 

Room 901, Cambridge Apartment, Laodong Road (South), Xi'an City, Shaanxi 710068, 
China 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa chất phát hiện tế bào khối u biểu mô và phương 

pháp bào chế chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chất phát hiện các tế bào sống, đặc biệt là tế bào 
khối u biểu mô, trong đó chế phẩm này chứa axit folic với lượng nằm trong khoảng từ 0 
đến 5%, phức chất của axit folic với lượng nằm trong khoàng từ 0 đến 10%, xanh 
metylen với lượng nằm trong khoảng từ 0,01% đến 5%, chất khử hyđrat cacbon với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,1% đến 10%, axit axetic với lượng nằm trong khoảng từ 
2% đến 6% và nước với ]ượng nằm trong khoảng từ 3% đến 95%. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp bào chế chế phẩm nêu trên và kit chứa nó.  
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(11) 39404 
(21) 1-2014-02549 (51) 7 C10M  169/04, F16L  57/06,  58/04 

(22) 20.12.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/FR2012/000541 20.12.2012 (87) WO/2013/098490 04.07.2013 
(30) 11/04148      29.12.2011 FR 
(71) 1. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE  (FR) 

54 rue Anatole France F-59620 Aulnoye-Aymeries, France 
2. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan 

(72) GARD, Eric (FR), GOUIDER, Mohamed (FR), PETIT, Mikael (FR), PINEL, Eliette 
(FR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chi tiết hình ống có ren và quy trình phủ chi tiết hình ống có 

ren này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết hình ống để khoan và/hoặc khai thác giếng dầu 
hydrocacbon có đầu (1; 2) bao gồm ít nhất một vùng có ren (3; 4), đặc trưng ở chỗ đầu 
(1; 2) này được phủ ít nhất một phần bằng màng phủ khô (12) bao gồm chất nền (13) 
chứa hỗn hợp của ít nhất một polysilicat kiềm và ít nhất một polyme hữu cơ nhiệt dẻo 
bán tinh thể. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình tạo màng khô (12) bao gồm chất nền 
(13) chứa hỗn hợp của ít nhất một silicat kim loại kiềm và ít nhất một polyme hữu cơ 
nhiệt dẻo bán tinh thể trên chi tiết hình ống để khoan và/hoặc khai thác giếng dầu 
hydrocacbon này.  
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(11) 39405 
(21) 1-2014-02588 (51) 7 C07D  213/81 

(62) 1-2012-03381   
(22) 08.04.2011 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/EP2011/055508 08.04.2011 (87) WO2011/128261 20.10.2011 
(30) 10004022.9      15.04.2010 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2014 
(71) BAYER HEALTHCARE LLC  (US) 

100 Bayer Boulevard, Whippany, New Jersey 07981-0915, United States of America 
(72) STIEHL, Juergen (DE), HEILMANN, Werner (DE), LOGERS, Michael (DE), REHSE, 

Joachim (DE), GOTTFRIED, Michael (DE), WICHMANN, Saskia (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 4-4-[([4-clo-3-(triflometyl)phenyl]aminocarbonyl) 

amino]-3-flophenoxy-N-metylpyridin-2-carboxamit và dược 

phẩm chứa hợp chất này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-{4-[({{[4-clo-3-(triflometyl)phenyl]amino} carbonyl) 
amino]-3-flophenoxy}-N-metylpyridin-2-carboxamit, muối và monohydrat của nó. Sáng 
chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất này.  
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Phần ii 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2522 
(21) 2-2013-00031 (51) 7 B25B  13/14 

(22) 26.02.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2013 
(75) LI-TU LIN WU  (TW) 

No. 367, Sec. 1, Mei-tsun Rd., Taichung, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cờ lê có thể điều chỉnh kéo dài được

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cờ lê có thể điều chỉnh kéo dài được có tay cầm và đầu 
làm việc. Tay cầm có thân, phần kéo dài và lỗ treo. Thân có ít nhất một lỗ thông. Phần 
kéo dài được tạo ra cùng với thân liền kề với ít nhất một lỗ thông. Lỗ treo được tạo ra 
xuyên qua đầu phía sau của thân. Đầu làm việc được tạo ra và nhô ra từ tay cầm ngược 
phía với lỗ treo và có má kẹp cố định, má kẹp di động và vít tai hồng. Má kẹp cố định 
được tạo ra và nhô ra từ đầu phía trước của thân. Má kẹp di động được liên kết có thể di 
chuyển được đối với má kẹp cố định. Vít tai hồng được lắp có thể quay được đối với má 
kẹp cố định, và ăn khớp với má kẹp di động để điều chỉnh khoảng cách giữa má kẹp cố 
định và má kẹp di động.  
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(11) 2523 
(21) 2-2013-00032 (51) 7 C07D  519/04 

(22) 27.02.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2013 
(71) Viện hóa học công nghiệp Việt Nam  (VN)

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Bạch Dương (VN), Nguyễn Thị Hiền Anh (VN), Ngô Thị Hải Yến (VN), Nguyễn 

Quốc Đạt  (VN), Nguyễn Thanh Hằng  (VN), Hà Thu Thủy  (VN), Trần Nguyễn Việt 
Anh  (VN), Phạm Thị Thanh Hiếu  (VN), Lê Anh Thư  (VN), Nguyễn Thị Xuân Hoa  
(VN) 

(54) Quy trình tách hợp chất catharanthin và vindolin từ cao 

chứa alkaoit thu được từ cây dừa cạn (Catharanthus Roseus 

(L.) G.Don) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tách các hợp chất catharanthin và vindolin từ cao 
chứa alkaloit thu được từ cây Dừa cạn trên cột tách Sephadex LH20, trong đó sử dụng 
pha động là dung dịch axit H2SO4 98%/dung dịch hỗn hợp MeOH/H2O (95/5, thể 
tích/thể tích) với tỷ lệ 0,05:99,95 về thể tích.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(11) 2524 
(21) 2-2013-00033 (51) 7 A43D  
(22) 28.02.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2013 
(71) NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 163, Fu-Tai St., Wu-Jih Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Hou-Chung TSENG  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Túi khí dùng cho máy tạo hình phần gót giày

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến túi khí (1) dùng cho máy tạo hình phần gót giày bao gồm 
tấm trên (2) làm bằng silicon, tấm dưới (3) làm bằng silicon, và tấm sợi (4) được kẹp 
giữa tấm trên (2) và tấm dưới (3). Tấm trên (2), tấm sợi (4), và tấm dưới (3) được ép 
nóng để liên kết với nhau để tạo thành túi khí (1).  
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(11) 2525 
(21) 2-2013-00034 (51) 7 A43D  
(22) 28.02.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2013 
(71) NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 163, Fu-Tai St., Wu-Jih Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Hou-Chung TSENG  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khuôn ép nóng dùng cho máy tạo hình phần gót giày 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị khuôn ép nóng thích hợp dÓ dùng cho máy tạo hình 
phần gót giày, và bao gồm thân khuôn (21) và bộ gia nhiệt bằng điện (3). Thân khuôn 
(21) có bề mặt bên trên được tạo nên với nhiều lỗ lắp (212). Bộ gia nhiệt bằng điện (3) 
bao gồm các ống gia nhiệt bằng điện (31) được lắp tương ứng và tháo được vào các lỗ 
lắp (212).  
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(11) 2526 
(21) 2-2013-00038 (51) 7 G06F  003/041 

(22) 01.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2013 
(71) YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO., LTD.  (TW) 

5F, No. 32, Jing-Jiann 5th Road, Kuan Yin, Taoyuan, Taiwan 
(72) YANG, Kai-Ti (TW), CHANG, Hsing-Ming (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu cầu dùng để truyền tín hiệu của bảng mạch chạm

  (57)    Giải pháp hữu ích bao gồm tấm nền có vùng nhìn qua được và vùng chắn, bảng mạch 
chạm được đặt chồng lên tấm nền và có các khối cảm biến chạm đặt trùng với vùng nhìn 
qua được và lớp cầu có màng cách điện. Các khối cảm biến chạm được nối bằng các dây 
dẫn tín hiệu đến các tiếp điểm điện tương ứng trên vùng chắn. Màng cách điện phủ lên 
các dây dẫn tín hiệu và các tiếp điểm điện. Màng cách điện được tạo thành có các lỗ 
xuyên tương ứng với các tiếp điểm điện và được trang bị các dây dẫn cầu giữa mỗi cặp 
lỗ xuyên kề nhau để nối tất cả các tiếp điểm điện.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(11) 2527 
(21) 2-2013-00045 (51) 7 E04G  1/34,  9/05 

(22) 08.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2013 
(71) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN)

Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm cốp pha chống trượt

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất tấm cốp pha chống trượt (1) có kết cấu bao gồm: phần tấm 
nhựa (1.1) và khung gia cường (1.2) gồm các thanh khung (1.2.1; 1.2.2 và 1.2.3) gắn vào 
phần tấm (1.1). Các phương tiện chặn (1.3) lắp xoay được trên các thanh khung (1.2.1).  

Tấm cốp pha (1), nhờ trọng lượng bản thân của phương tiện chặn (1.3), có thể tự 
mở ra ở vị trí có khả năng chống trượt khi các tấm cốp pha (1) được đặt trên các dầm đỡ 
của giàn giáo thi công, hoặc có thể tự xoay gập vào vị trí khi các tấm cốp pha được xếp 
chồng lên nhau để tạo điều kiện thuận tiện cho xếp dỡ hoặc vận chuyển.  
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(11) 2528 
(21) 2-2013-00049 (51) 7 H05K 3/00, C22B 15/00 

(22) 12.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2013 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  (VN)

334, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Bùi Duy Cam (VN), Đỗ Quang Trung (VN), Đoàn Văn Hưởng (VN) 
(54) Quy trình thu hồi đồng từ bản mạch điện tử thải bỏ 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình thu hồi đồng từ bản mạch điện tử thải bỏ. Quy 
trình này bao gồm các bước sau :  
- Cắt, nghiền bản mạch tới kích thước từ 1 -2mm;  
- Tuyển, tách bằng phương pháp trọng lực để loại bỏ phần phi kim loại (làm giàu hàm 
lượng đồng trong nguyên liệu lên 20-30%);  
- Hòa tách, thu hồi các hợp chất của đồng sử dụng dung dịch hỗn hợp hóa chất chứa 
H2SO4 (120-160g/lít) và Fe3+ (28g/lít) kết hợp với sục oxy hoặc không khí trong tháp hòa 
tách có thiết kế giá chắn, cửa nạp (lấy nguyên liệu và các đường dung dịch tuần hoàn); 
và  
- Cô đặc và kết tinh dung dịch sau hòa tách để thu hồi đồng (II) sulphat hoặc điện 
phân/khử thu hồi đồng kim loại.  
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(11) 2529 
(21) 2-2013-00050 (51) 7 B62K 11/00 

(22) 13.03.2013 (43) 25.09.2014 
(71) JENQ HWA ENTERPRISES CO., LTD.  (TW) 

No. 5, Alley 8, Lane 167, Sec. 2, CHUNG SHAN Road, HU LIEN TSUN, YUNG 
CHING HSIANG, CHANG HUA, TAIWAN 

(72) CHIA-HUA TIEN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xe máy  

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến xe máy bao gồm động cơ và môtơ điện mà có roto được cố 
định vào bên trong của vành bánh sau. Hai vỏ của môtơ điện được cố định vào vành 
bánh sau. Trục đầu ra của động cơ kéo dài qua các vỏ che và được nối với các ổ trục trên 
hai phía của stato của mô tơ điện. Trục đầu ra dẫn động vành bánh sau qua đường dẫn 
của một trong các vỏ che. Môtơ điện có thể dẫn động trực tiếp vành bánh sau. Hai chế 
độ dẫn động khác nhau có thể được thao tác riêng hoặc được thao tác đồng thời nhờ thao 
tác thiết bị lựa chọn và thiết bị điều khiển tôc độ.  
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(11) 2530 
(21) 2-2013-00053 (51) 7 A61H  1/00 

(22) 20.03.2013 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2013 
(71) Viện Trang thiết bị và Công trình y tế (VN)

Số 40, Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Hữu Cộng (VN), Nguyễn Hồng Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị kéo giãn cột sống

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị kéo giãn cột sống bao gồm khối vi xử lý duy trì hoạt 
động của thiết bị, khối này xuất tín hiệu điều khiển tới khối điều khiển và nhận tín hiệu 
phản hồi trở lại từ khối điều khiển, khối vi xử lý được cài đặt phần mềm kéo giãn cột 
sống thông dụng, giao diện người sử dụng tiếng Việt; khối hiển thị nhận tín hiệu từ khối 
vi xử lý để hiển thị thông tin, dữ hệu chương trình, giao diện giữa bác sĩ với thiết bị; khối 
báo động nhận tín hiệu từ khối vi xử lý để báo động trạng thái sẵn sàng điều trị, báo 
động hết thời gian điều trị, báo động khẩn cấp khi xảy ra hiện tượng lực kéo quá lớn; 
khối điều khiển nhận tín hiệu điều khiển từ khối vi xử lý để đưa ra tín hiệu điều khiễn tới 
môtơ, khối này còn nhận tín hiệu điều khiển khẩn cấp từ bệnh nhân để ngắt tín hiệu điều 
khiển trực tiếp; môtơ nhận tín hiệu từ khối điều khiển để chuyển điện năng thành cơ 
năng kéo; và khối truyền lực nhận lực từ môtơ để truyền tới bệnh nhân.  
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(11) 2531 
(21) 2-2014-00044 (51) 7 E04H 9/00, E03D 9/00 

(62) 2-2013-00278   
(22) 08.11.2013 (43) 25.09.2014 
(75) Phạm Văn Dương  (VN)

Số 1F30 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Nhà vệ sinh tự nổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhà vệ sinh tự nổi bao gồm phao (1) bên trong có chứa các ngăn tự 

hoại. ở dưới đáy của phao (1) phía bên ngăn lọc (một trong ba ngăn tự hoại đặt bên 
trong phao) có đặt một ống nối mềm (4) để nối phao (1) với đường ống (5) ra bên ngoài 
bố, ở mỗi đầu của ống nối mềm (4) đều được gắn hai van: van chặn (2) nằm phía ngoài 
cùng của ống nối mềm (4) kế tiếp là van một chiều (3) nằm phía trong. Hố chứa phao có 
thành hố (7) được xây xung quanh để chống sạt lở, hố này có kích thước vừa đủ để đặt 
phao (1) vào trong và có độ sâu bằng hai lần chiều cao cửa phao (1), hố này có một 
đường ống (5) dẫn nước từ trong phao ra hệ thống thoát nước chung và một đường ống 
(6) dẫn nước lũ từ trong hố ra ngoài hệ thống chung.  
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(11) 2532 
(21) 2-2014-00046 (51) 7 A63B  53/04, B22C  7/00 

(22) 05.03.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 61/773131 05.03.2013 US 

14/022649 10.09.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2014 
(71) KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION  (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Rick Solesbee (US), Rick MacMillan (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo đầu gậy chơi gôn và mẫu sáp dùng để đúc 

đầu gậy chơi gôn 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp chế tạo đầu gậy chơi gôn bao gồm: tạo ra 
khuôn của đầu gậy chơi gôn; tạo ra hai hoặc nhiều bộ phận của mẫu của đầu gậy chơi 
gôn nhờ sử dụng khuôn nêu trên, mỗi bộ phận trong số hai hoặc nhiều bộ phận của mẫu 
bao gồm một phần của thân của đầu gậy chơi gôn và ít nhất một bộ phận căn chỉnh thứ 
nhất; ghép mẫu của đầu gậy chơi gôn nhờ sử dụng bộ phận căn chỉnh thứ nhất của mỗi 
bộ phận trong số hai hoặc nhiều bộ phận của mẫu để căn chỉnh hai hoặc nhiều bộ phận 
của mẫu, mẫu này gồm có thân của đầu gậy chơi gôn và bộ phận căn chỉnh đã được liên 
kết, bộ phận căn chỉnh đã được liên kết này gồm có bộ phận căn chỉnh thứ nhất của mỗi 
bộ phận trong số hai hoặc nhiều bộ phận của mẫu; sử dụng mẫu của đầu gậy chơi gôn để 
chế tạo khuôn đúc sản xuất đầu gậy chơi gôn; loại bỏ mẫu của đầu gậy chơi gôn khỏi 
khuôn đúc; sử dụng khuôn đúc của đầu gậy chơi gôn để chế tạo đầu gậy chơi gôn có bộ 
phận căn chỉnh đã được liên kết; và loại bỏ bộ phận căn chỉnh đã được liên kết khỏi đầu 
gậy chơi gôn. Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề xuất phương pháp sản xuất một vật thể, 
và mẫu sáp được sử dụng để sản xuất đầu gậy chơi gôn.  
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(11) 2533 
(21) 2-2014-00054 (51) 7 F22B 1/00 

(22) 14.03.2014 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2014 
(71) Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa  (VN)

Khu E khu công nghiệp Lễ Môn, xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(72) Lê Quý Việt (VN) 
(54) Phương pháp hấp ngao không mở miệng

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp hấp ngao không mở miệng, với mục đích tạo 
ra con ngao được cấp đông không hút chân không, không bị mở miệng, không bị mất 
nước qua đó làm giảm giá thành. Phương pháp này bao gồm các bước: bó các con ngao 
vào với nhau; cho ngao vào hấp; làm mát; cấp đông và đóng túi (thùng) không hút chân 
không.  
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(11) 2534 
(21) 2-2014-00097 (51) 7 G01D  7/02 

(22) 16.04.2014 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2014 
(75) Đoàn Hiệp  (VN) 

58/48 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị soi/chụp chỉ số công tơ điện/nước

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị soi/chụp chỉ số công tơ điện/nước bao gồm: gậy (1) 
có cơ cấu điều chỉnh chiều dài gậy; ống kính chụp ảnh (2) và đèn (3) được gắn bên trong 
hộp (4); hộp (4) được lắp với cơ cấu xoay (5) để có thể xoay quanh đường trục vuông 
góc với gậy (1); cơ cấu xoay (5) được liên kết với đầu trên của gậy (1) và bộ điều khiển 
(6) để điều khiển ống kính chụp ảnh (2) và đèn (3).  
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(11) 2535 
(21) 2-2014-00173 (51) 7 G06F 21/00, H04L 9/32 

(22) 26.06.2014 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2014 
(71) Trường đại học bách khoa Hà Nội  (VN)

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Huỳnh Quyết Thắng (VN), Nguyễn Đức Tiến  (VN), Nguyễn Hữu Đức (VN) 
(54) Phương pháp phân luồng để kiểm soát truy cập mạng điện toán 

đám mây bằng giao diện mạng tách biệt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp phân luồng để kiểm soát truy cập mạng điện toán đám 
mây bằng giao diện mạng tách biệt là phương pháp áp dụng cho các thiết bị tường lửa 
hiện tại, bằng cách qui định bắt buộc mỗi giao diện mạng chỉ cung cấp kết nối cho một 
nhóm người dùng duy nhất, từ đó thiết lập các luật truy cập có phân biệt theo nhóm 
người dùng, để nâng kiểm soát truy cập, nâng cao hiệu quả lọc dữ liệu, nâng cao độ an 
toàn cho tường lửa. Phương pháp phân luồng để kiểm soát truy cập mạng điện toán đám 
mây bằng giao diện mạng tách biệt chia người dùng thành 3 nhóm, nên cũng chia các 
giao diện mạng thành 3 loại giao diện mạng hướng ra tách biệt. Tường lửa sẽ được cấu 
hình với các luật khác nhau trên 3 giao diện mạng hướng ra nhằm đáp ứng loại truy nhập 
của 3 nhóm người dùng. Cụ thể là nhóm người dùng thông thường sẽ chỉ được truy cập 
vào các cổng dịch vụ người dùng thông qua giao diện mạng đầu cuối. Nhóm người dùng 
quản trị dịch vụ sẽ chỉ được phép truy cập vào các cổng dịch vụ quản trị trên máy ảo 
thông qua giao diện mạng quản trị. Nhóm người dùng quản trị hệ thống sẽ chỉ được 
phép truy cập vào các cổng dịch vụ quản trị trên máy chủ vật lý thông qua giao diện 
mạng hệ thống. Mọi truy cập với các cổng dịch vụ không phù hợp với giao diện mạng 
đều bị từ chối để bảo đảm an toàn cho mạng điện toán đám mây.  
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(11) 2536 
(21) 2-2014-00179 (51) 7 F23D  14/00 

(22) 30.06.2014 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn DRSAFE  (VN)

47 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Tiến Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Đầu đốt của bếp ga công nghiệp

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến đầu đốt của bếp ga công nghiệp bao gồm ống trộn khí đốt 
(1) với đầu trên và đầu dưới hở, ở khoảng giữa bên trong được thiết kế thành ít nhất hai 
phần hình côn (11); ống lấy không khí (2) bao gồm đoạn trên  (21) nối thông với ống 
trộn khí đốt (1) có cặp lỗ lấy không khí chính (211) được bố trí đối diện nhau ở hai bên, 
đoạn dưới (22) nối liền với đoạn trên (21) có mặt dưới bít kín và cặp lỗ lấy không khí 
phụ (222) được bố trí đối điện nhau ở hai bên; ống phun ga (3) có ít nhất một lỗ phun ga 
(31) ở bên trong đoạn dưới (22) của ống lấy không khí (2), bên dưới cặp lỗ lấy không 
khí phụ (222) và hướng lên trên. Khi đốt bếp ga, ga được cung cấp từ bình ga vào ống 
phun ga (3) và phun hướng lên trên về phía ống trộn khí đốt (1) qua lỗ phun ga (31) để 
trộn với không khí được hút vào ống trộn khí đốt (1) thông qua cặp lỗ lấy không khí 
chính (221) và cặp lỗ lấy không khí phụ (222) theo hướng ngang.  
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(11) 2537 
(21) 2-2014-00180 (51) 7 F23D  14/00 

(22) 30.06.2014 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn DRSAFE  (VN)

47, Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Tiến Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Đầu đốt của bếp ga công nghiệp

  (57)     Với mục đích tạo ra đầu đốt của bếp ga công nghiệp giúp tiết kiệm nhiên liệu, và có cấu 
tạo đơn giản, giải pháp hữu ích đề xuất đầu đốt của bếp ga công nghiệp bao gồm đế (1) 
có lỗ (11) bên trong; bộ phận phun ga (2) ở phía trên đế (1), bao gồm khoang tiếp nhận 
(21) có đầu vào (211) để tiếp nhận ga từ bình ga, ít nhất hai ống chia (22) với đầu ngoài 
bịt kín và đầu trong nối thông với khoang tiếp nhận (21), mỗi ống chia (22) có lỗ phun 
ga (221) hướng lên phía trên và nghiêng so với phương thẳng đứng; buồng trộn khí đốt 
(3) ở phía trên bộ phận phun ga (2), là khoảng không gian được giới hạn bởi phần hình 
ống bên ngoài (31) và phần hình ống bên trong (32), buồng trộn khí đốt (3) được bố trí 
sao cho lỗ phun ga (221) huớng vào bên trong buồng trộn khí đốt (3) và đầu dưới của 
buồng trộn khí đốt (3) thông với lỗ (11) của đế (1). Khi đốt bếp ga, ga được cung cấp từ 
bình ga vào khoang tiếp nhận (21), qua các ống chia (22) và phun vào buồng trộn khí 
đốt (3) qua lỗ phun ga (221) để trộn với không khí được hút vào khoang trộn khí đốt (3) 
thông qua lỗ (11).  
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(11) 2538 
(21) 2-2014-00190 (51) 7 A01K  67/00 

(67) 1-2014-01667   
(22) 22.05.2014 (43) 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2014 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN)

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Khuất Hữu Thanh (VN) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh dùng để xử lý nước thải 

nhà máy chế biến mủ cao su, chế phẩm vi sinh thu được từ quy 

trình này và quy trình xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ 

cao su sử dụng chế phẩm này  

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh để xử lý nước thải nhà 
máy chế biến mủ cao su bao gồm các bước: a. Phân lập và tuyển chọn các chủng vi 
khuẩn; b. Nuôi cấy thu sinh khối các chủng vi khuẩn đã được lựa chọn, và c. Phối trộn 
với chất mang tạo chế phẩm vi sinh.  
Chế phẩm vi sinh tạo ra chứa 04 chủng vi khuẩn Nitrosomonas N1, Nitrobacter N5; 
Pseudomonas P3 và Pseudomonas P10 có hoạt tính enzym phân giải mạnh các hợp chất 
nitơ và phophat khó tan, có tác dụng xử lý các chất ô nhiễm, làm giảm đáng kể độ « 
nhiễm nước thải nhà máy chế biến cao su.  
Giải pháp hữu ích cũng đề cập đến quy trình xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao 
su bằng sử dụng chế phẩm vi sinh nêu trên kết hợp màng sinh học di động (MBBR - 
Moving Bed Biofilm Reactor). Kết quả xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su đạt 
QCVN 24:2009/BTNMT, trước khi thải ra môi trường.  
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(11) 2539 
(21) 2-2014-00197 (51) 7 A61F  13/496 

(22) 09.11.2012 (43) 25.09.2014 
(86) PCT/JP2012/079143     09.11.2012 (87) WO/2013/094334 27.06.2013 
(30) 2011-277943     20.12.2011 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayaba-cho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP) 
(72) SASAKl, Jun (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Vật dụng thấm hút dạng quần

  (57)    Tã lót (1) theo nội dung của sáng chế được trang bị bản phía trước (2A), bản phía sau 
(2B), và tập hợp thấm hút (3) và các phần mép bên theo chiều ngang (2a, 2b) của cả hai 
bản (2A, 2B) được nối với nhau để tạo ra cặp phần dán bên (4). Bản phía trước (2A) và 
bản phía sau (2B) bao gồm các phần kéo dài (21a, 21b) kéo dài bên dưới các phần dán 
bên (4) . Nhiều bộ phận co giãn (24) được bố trí ở trạng thái giãn dọc theo chiều X trong 
mỗi phần kéo dài (21a, 21b), và mỗi phần trong các phần kéo dài (21a, 21b) là có khả 
năng kéo dài theo chiều X. Khi tã lót (1) nằm ở trạng thái co, độ rộng của phần kéo dài 
(21a) của bản phía trước (2A) là nhỏ hơn so với độ rộng của phần kéo dài (21b) của bản 
phía sau (2B). 
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Phần III 

 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 

 
(11) 24216 
(21) 3-2011-00955 (28) 01 
(54) Tấm lót dép (51) 02-04 

(22) 19.07.2011 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty cổ phần Mỹ Kim Sài Gòn  (VN)

Phòng 402, số 101 phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Anh Tú (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 24217 
(21) 3-2012-00875 (28) 01 
(54) Cửa lưới (51) 25-02 

(22) 02.07.2012 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ An Khánh  (VN) 

Số 39/90/37 phố Khuyến Lương, tổ 19, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(72) Đinh Văn Căn (VN) 
(55)  
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(11) 24218 
(21) 3-2013-01824 (28) 01 
(54) Dao ăn (51) 07-03 

(22) 15.11.2013 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty TNHH thiết bị vật tư Minh Thành  (VN)

Số 2, tổ 21, cụm 3, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Hy Trung Hiếu (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 24219 
(21) 3-2013-02088 (28) 01 
(54) Móc dùng cho lều (51) 08-07 

(22) 24.12.2013 (43) 25.09.2014 
(71) WOOJIN PLASTIC CO. LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 471-858 Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK  (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON  (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24220 
(21) 3-2013-02089 (28) 01 
(54) Khóa (51) 02-07 

(22) 24.12.2013 (43) 25.09.2014 
(30) 30-2013-0035692 11.07.2013 KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO. LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 471-858 Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK  (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24221 
(21) 3-2014-00144 (28) 01 
(54) Bộ phận dẫn và đẩy ga (51) 07-02 

(22) 23.01.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  (VN)

Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đức Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 24222 
(21) 3-2014-00433 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 26.03.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Hồ Thanh Nhanh  (VN)

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 24223 
(21) 3-2014-00434 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 26.03.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Hồ Thanh Nhanh  (VN)

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(11) 24224 
(21) 3-2014-00435 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 26.03.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Hồ Thanh Nhanh  (VN)

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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                                   1.2                                          1.3                                   1.4 
 
 

    
 
 

                                               1.5                            1.6                         1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
438 

(11) 24225 
(21) 3-2014-00436 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 26.03.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Hồ Thanh Nhanh  (VN)

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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                           1.2                                          1.3                                            1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
439 

(11) 24226 
(21) 3-2014-00458 (28) 01 
(54) Bao bì  (51) 09-05 

(22) 31.03.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty cổ phần Vmat  (VN)

Số 30, ngõ 9, Vân Hồ 3, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(72) Vũ Quốc Vương (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                1.1                                                            1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
440 

(11) 24227 
(21) 3-2014-00472 (28) 01 
(54) Bao gói giấy (51) 09-05 

(22) 01.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty giấy Tissue Sông Đuống Tổng công ty giấy Việt Nam -

Công ty TNHH  (VN) 

672 Ngô Gia Tự - Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Văn Quân (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
441 

(11) 24228 
(21) 3-2014-00497 (28) 01 
(54) Xe điện đụng (51) 21-03 

(22) 02.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Tuấn  (VN)

C11/24 Phạm Hùng (nối dài), xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Hoàng Tuấn (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                             1.1                                              1.2                                      1.3 
 
 

    
 
 

                                          1.4                                  1.5                              1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
442 

(11) 24229 
(21) 3-2014-00546 (28) 01 
(54) Xe ô tô nhỏ (51) 12-08 

(22) 10.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Yi-Kuang LEE (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                                  1.1                                     1.2                                   1.3 
 

   
 

                                   1.4                                       1.5                              1.6 
 

    
 

                                                   1.7                   1.8                 1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
443 

(11) 24230 
(21) 3-2014-00560 (28) 01 
(54) Bàn là (51) 07-05 

(22) 11.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) DALIAN GUANGCHENG SEWING EQUIPMENT CO., LTD.   (CN) 

Beilezhenai East District Issue 5-2-4-2 Beile Village, Sanshilipu Street, Puwan New 
Area, Dalian, China 

(72) JINCHEN (CN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P Co.,LTD.) 
(55)  
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                                                       1.2                                       1.3 
 

    
 

                               1.4                          1.5                         1.6                        1.7 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
444 

(11) 24231 
(21) 3-2014-00575 (28) 01 
(54) Phễu thu nước mưa  (51) 23-99 

(22) 15.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên 133  (VN)

Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đức Đoái (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                      1.1                                          1.2 
 
 

  
 
 

                                                    1.3                                          1.4 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
445 

(11) 24232 
(21) 3-2014-00576 (28) 01 
(54) Phễu thu nước sàn (51) 23-99 

(22) 15.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên 133  (VN)

Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đức Đoái (VN) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                                  1.1                                            1.2 
 
 

  
 
 

                                                   1.3                                          1.4 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
446 

(11) 24233 
(21) 3-2014-00578 (28) 01 
(54) Phễu thu nước sàn (51) 23-99 

(22) 15.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên 133  (VN)

Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đức Đoái (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                   1.1                                  1.2                                   1.3                                 1.4 
 
 

   
 
 

                                       1.5                                1.6                                    1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
447 

(11) 24234 
(21) 3-2014-00601 (28) 01 
(54) Bàn là (51) 07-05 

(22) 18.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) DALIAN GUANGCHENG SEWING EQUIPMENT CO., LTD.   (CN) 

Beilezhenai East District Issue 5-2-4-2 Beile Village, Sanshilipu Street, Puwan New 
Area, Dalian, China 

(72) JINCHEN (CN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P Co.,LTD.) 
(55)  
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                                                    1.2                                         1.3 
 

    
 

                                   1.4                        1.5                        1.6                     1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
448 

(11) 24235 
(21) 3-2014-00605 (28) 01 
(54) Ke chống bão (51) 08-08 

(22) 21.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty CP thương mại và sản xuất Sông Nam  (VN) 

P1410, CT1A, Đơn Nguyên 2, Mỹ Đình 2, Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
(72) Phạm Trung Hiếu (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                   1.1                                   1.2                                    1.3 
 

   
 

                                                                 1.4                          1.5 
 

    
 

                                 1.6                               1.7                                       1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
449 

(11) 24236 
(21) 3-2014-00606 (28) 01 
(54) Ke chống bão (51) 08-08 

(22) 21.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty CP thương mại và sản xuất Sông Nam  (VN) 

P1410, CT1A, Đơn Nguyên 2, Mỹ Đình 2, Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Trung Hiếu (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                             1.1                              1.2                          1.3 
 

    
 

                                           1.4                             1.5                         1.6 
 

  
 

                                                  1.7                                   1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
450 

(11) 24237 
(21) 3-2014-00607 (28) 01 
(54) Ke chống bão (51) 08-08 

(22) 21.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty CP thương mại và sản xuất Sông Nam  (VN) 

P1410, CT1A, Đơn Nguyên 2, Mỹ Đình 2, Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
(72) Phạm Trung Hiếu (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                       1.1                                 1.2                               1.3 
 
 

   
 
 

                                                       1.4                                    1.5 
 
 

    
 

                                            1.6                           1.7                          1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
451 

(11) 24238 
(21) 3-2014-00630 (28) 01 
(54) Đồng hồ tính tiền xe taxi (51) 10-04 

(22) 24.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty cổ phần đầu tư công nghệ số Toàn Cầu  (VN) 

Số 15, ngõ 32 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Quốc Khánh (VN) 
(74) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông (ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP) 
(55)  
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                                                   1.2                                         1.3 
 

      
 

                                         1.4                                    1.5                      1.6            1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
452 

(11) 24239 
(21) 3-2014-00662 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 

(22) 29.04.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 002337865 04.11.2013 EM 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy) 
(72) LAMBRI Marco (IT), MINUTI Riccardo (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                          1.1                           1.2                                  1.3                          1.4 
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                                                           1.7              1.8            1.9 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
453 

(11) 24240 
(21) 3-2014-00663 (28) 01 
(54) Bàn là (51) 07-05 

(22) 29.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) DALIAN GUANGCHENG SEWING EQUIPMENT CO., LTD  (CN) 

Beilezhenai East District Issue 5-2-4-2 Beile Village, Sanshilipu Street, Puwan New 
Area, Dalian, China 

(72) JINCHEN  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P Co.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                   1.1                                          1.2                                1.3 
 
 

    
 
 

                               1.4                     1.5                            1.6                      1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
454 

(11) 24241 
(21) 3-2014-00666 (28) 01 
(54) Gạch (51) 25-01 

(22) 29.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Doãn Bằng  (VN) 

141 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Doãn Bằng  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN LUAT JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

1.1 1.2 
 

 

    
 
 

                                 1.3                                             1.4                                       1.5 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
455 

(11) 24242 
(21) 3-2014-00667 (28) 01 
(54) Gạch (51) 25-01 

(22) 29.04.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Doãn Bằng  (VN) 

141 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(72) Doãn Bằng  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN LUAT JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                     1.1                                  1.2 
 
 

   
 
 

                                       1.3                                          1.4                                 1.5 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
456 

(11) 24243 
(21) 3-2014-00679 (28) 04 
(54) Nút bấm kiểu lăn dùng cho 

thiết bị điều khiển từ xa 

của thiết bị điện tử 

(51) 14-03 

(22) 05.05.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 3-2013-001214 05.11.2013 PH 
(71) DANTE R. OLIVAR  (PH) 

8 Dama de Noche St., Town and Country Village, Antipolo City, Philipines 
(72) DANTE R. OLIVAR  (PH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                    1.1                                     1.2                                1.3 
 
 

  
 
 

                                       1.4                                1.5                     1.6             1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
457 

(11) 24244 
(21) 3-2014-00687 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 06.05.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 29/472037 07.11.2013 US 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, Finland 02150 
(72) Zoe CHAO (CN), Iain POTTIE (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                  1.1                        1.2                      1.3               1.4      1.5 
              
 
 

  
 
 

                                                       1.6                                         1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
458 

(11) 24245 
(21) 3-2014-00688 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 06.05.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 29/473780 26.11.2013 US 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, Espoo, Finland 02150 
(72) Yong Kyou LEE  (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                        1.1                                 1.2                                 1.3                 1.4     1.5 
 
 

  
 
 

                                                       1.6                                       1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
459 

(11) 24246 
(21) 3-2014-00697 (28) 01 
(54) Máy tạo khí ô zôn (51) 23-04 

(22) 08.05.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty cổ phần phát triển công nghệ Sinh Phú  (VN) 

Số 06, ngách 18, ngõ 165 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Thu Hà (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                            1.1                           1.2                           1.3 
 
 

     
 
 

                                    1.4                            1.5                       1.6                     1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
460 

(11) 24247 
(21) 3-2014-00698 (28) 01 
(54) Bàn điều khiển buồng lái (51) 13-03 

(22) 08.05.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải  (VN)

Số 484 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
(72) Nguyễn Đại An (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                   1.1                                       1.2                               1.3                           1.4 
 
 

   
 
 

                                    1.5                                          1.6                                   1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
461 

(11) 24248 
(21) 3-2014-00699 (28) 01 
(54) Bàn điều khiển buồng máy (51) 13-03 

(22) 08.05.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải  (VN)

Số 484 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
(72) Nguyễn Đại An (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

      
 
 

                    1.1                                         1.2                             1.3                       1.4 
 
 

   
 
 

                                  1.5                                          1.6                                     1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
462 

(11) 24249 
(21) 3-2014-00700 (28) 01 
(54) Bàn điều khiển buồng lái (51) 13-03 

(22) 08.05.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải  (VN)

Số 484 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
(72) Nguyễn Đại An (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                      1.1                                        1.2                           1.3                        1.4 
 
 

   
 
 

                                      1.5                                          1.6                                1.7  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
463 

(11) 24250 
(21) 3-2014-00701 (28) 01 
(54) Bàn điều khiển buồng máy (51) 13-03 

(22) 08.05.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải  (VN)

Số 484 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
(72) Nguyễn Đại An (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                       1.1                                          1.2                            1.3                       1.4 
 
 

   
 
 

                                       1.5                                  1.6                              1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
464 

(11) 24251 
(21) 3-2014-00707 (28) 01 
(54) Nắp của hộp nối điện (51) 13-99 

(22) 09.05.2014 (43) 25.09.2014 
(30) 2013-026646 14.11.2013 JP 
(71) Sumitomo Wiring Systems, Ltd.  (JP)

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie-ken, 510-8503, Japan 
(72) Takahiro SHIBATA (JP), Tadatoshi SHIMAMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                   1.1                               1.2                               1.3                            1.4 
 
 
 

     
 
 

                  1.5                          1.6                 1.7                   1.8                      1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
465 

(11) 24252 
(21) 3-2014-00729 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 13.05.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Gia An  (VN)

Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Văn Lợi (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
466 

(11) 24253 
(21) 3-2014-00745 (28) 02 
(54) Bộ nhãn sản phẩm rượu (51) 19-08 

(22) 15.05.2014 (43) 25.09.2014 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm Bình Minh  (VN) 

43/78/11 Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Khánh Tùng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                       1.1                                       1.2 
 
 

    
 
 

                                                   1.3                                                           1.4 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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Phần iV 

 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2011-01644 (220) 25.01.2011 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 22.1.1 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Huy Phát  (VN) 

Thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói, xi măng, kính, tấm lợp phi kim loại.  
 

Nhóm 36: Mua bán nhà ở, quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê nhà 
xưởng, cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng, san lấp mặt bằng, tư vấn xây dựng, trang 
trí nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2011-01868 (220) 27.01.2011 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo Chánh  

(VN) 

Số 3 đường 40, khu phố 8, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Mặt bàn chịu hóa chất và axit dùng trong phòng thí nghiệm; hộp đựng mắt 
kính; thước đo (thiết bị đo lường); mũ bảo hiểm; bốt điện; hòm công tơ điện; tủ điện. 

 

Nhóm 11: Máng đèn; quạt điện; quạt hút nhiệt; bồn tắm.  
 

Nhóm 19: Bể bơi bằng nhựa tổng hợp composite; bể bơi dùng cho trẻ em bằng nhựa tổng 
hợp composite; máng xối bằng nhựa tổng hợp composite; tấm lát nền nhà bằng nhựa tổng 
hợp composite; lan can bằng nhựa tổng hợp composite; ban công bằng nhựa tổng hợp 
composite; nắp cống bằng nhựa tổng hợp composite; hố ga bằng nhựa tổng hợp 
composite; ống nước bằng nhựa cứng. 

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa tổng hợp composite; bồn chứa hóa chất bằng nhựa 
tổng hợp composite; bồn chứa chất thải bằng nhựa tổng hợp composite; bể chứa hóa chất; 
bể chứa chất dùng để xi mạ bằng nhựa tổng hợp composite; bể chứa chất thải (phân gia 
súc) dùng để làm ga (bể biogas) bằng nhựa tổng hợp composite; thùng đựng hàng bằng 
nhựa tổng hợp composite; thùng đựng hóa chất bằng nhựa tổng hợp composite; ghế; kệ bếp. 
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Nhóm 21: Thùng cách nhiệt dùng để đựng thực phẩm dùng trong gia đình, được làm bằng 
nhựa tổng hợp composite; thùng đựng rác; bình hoa; chậu hoa; chai; lọ; chậu (thau).  

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; thiên nga nước (đồ chơi trẻ em); nhà bóng (đồ chơi trẻ em); đu 
quay ngoài trời (đồ chơi trẻ em).  

 

 
(210) 4-2011-01925 (220) 28.01.2011 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (731) HMY GROUP   (FR) 

50 route d'Auxerre, 89470 Moneteau, 
France  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Quầy hàng [bàn]; tủ com mết; giá đựng đồ [đồ gỗ]; ghế; giá để đồ và để sách 
[đồ gỗ]; đồ gỗ; đồ gỗ văn phòng; đồ đạc bằng kim loại; đường viền bằng chất dẻo dùng 
cho đồ gỗ; cánh cửa dùng cho đồ gỗ; giá bày mẫu hàng; vật quảng cáo bơm hơi; giá đồ 
đạc; xe đẩy tay [đồ đạc]; giá nhiều ngăn đựng đồ đạc; bình phong [đồ gỗ]; bàn [đồ gỗ]; 
khay bàn ăn; bàn bằng kim loại; giá kệ để sắp xếp; tủ bày hàng [đồ gỗ]; đồ trang trí 
(không bằng kim loại) cho đồ đạc. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh liên quan đến việc cấp phép hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác; nghiên cứu thị trường; đẩy mạnh việc bán hàng (cho người khác); dịch vụ tuyển 
nhân viên; dịch vụ thu mua cho người khác cụ thể là thu mua hàng hóa cho người khác 
chẳng hạn như quầy hàng [bàn], giá để đồ trưng bày, đồ gỗ, đồ gỗ dùng cho văn phòng, 
giá đựng đồ (đồ gỗ), xe đẩy tay (đồ đạc), giá kệ để sắp xếp, bình phong (đồ gỗ), bàn (đồ 
gỗ), khay bàn ăn, bàn bằng kim loại, tủ bày hàng (đồ gỗ), đồ trang trí cho khu vực bán 
hàng, đồ đạc bằng kim loại để trưng bày sản phẩm và giúp người mua hàng lựa chọn dịch 
vụ vận chuyển (mua dịch vụ cho người khác); dịch vụ xuất-nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ và 
bán lẻ qua mạng viễn tin toàn cầu đồ gỗ và những hàng hóa được nêu trong nhóm 20 ở 
đây; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh); xử lý hành chính các lệnh thu mua; dán áp-
phích quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ cung ứng tư liệu quảng cáo (sách quảng cáo, giấy 
quảng cáo, tờ rơi, hàng mẫu), ngoại trừ các trong lĩnh vực các sản phẩm dùng dưới nước, 
sản phẩm nông nghiệp, gối, gối ôm.  

 

 
(210) 4-2011-01927 (220) 28.01.2011 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

   

(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím, trắng 
(731) Industrias Metalórgicas 

Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 

Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Tua bin và máy phát năng lượng điện; bộ điều chỉnh tốc độ dùng cho máy móc; 
hệ thống kích thích và máy điều chỉnh điện áp tự động; thiết bị thuỷ cơ học; cần trục; máy 
phát điện chạy bằng sức gió dùng để sản xuất điện bằng sức gió; thiết bị điện cơ học (máy 
cơ điện); máy công cụ, bao gồm cả bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm trên; 
thiết bị dùng để bơm.  

 
Nhóm 09: Các phần mềm, cảm biến, mạch PLC (bộ điều khiển logic lập trình), thiết bị 
định vị, máy tính và hệ thống tích hợp các sản phẩm trên phục vụ cho viêc điều khiển, 
giám sát, kiểm tra, bảo vệ và xây dựng các nhà máy thuỷ điện, nhà máy điện chạy bằng 
sức gió, nhà máy điện hạt nhân. 

 

 
(210) 4-2011-01941 (220) 28.01.2011 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Industrias Metalórgicas 

Pescarmona S.A.I.C.Y F.   (AR) 

Carril Rodriguez Pena 2451, Godoy Cruz 
(M5503AHY), Province of Mendoza, 
Argentina   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Tua bin và máy phát năng lượng điện; bộ điều chỉnh tốc độ dùng cho máy móc; 

hệ thống kích thích và máy điều chỉnh điện áp tự động; thiết bị thuỷ cơ học; cần trục; máy 
phát điện chạy bằng sức gió dùng để sản xuất điện bằng sức gió; thiết bị điện cơ học (máy 
cơ điện); máy công cụ, bao gồm cả bộ phận và phụ tùng của tất cả các sản phẩm trên; 
thiết bị dùng để bơm.  

 
Nhóm 09: Các phần mềm, cảm biến, mạch PLC (bộ điều khiển logic lập trình), thiết bị 
định vị, máy tính và hệ thống tích hợp các sản phẩm trên phục vụ cho viêc điều khiển, 
giám sát, kiểm tra, bảo vệ và xây dựng các nhà máy thuỷ điện, nhà máy điện chạy bằng 
sức gió, nhà máy điện hạt nhân. 

 

 
(210) 4-2011-05723 (220) 30.03.2011 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) NIKON CORPORATION   (JP) 

12-1 Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng 
để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị dùng để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, 
đĩa ghi; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó 
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xu hay thẻ; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy tính; thiết bị dập lửa; 
thiết bị nhiếp ảnh và các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy ảnh và các bộ phận và phụ 
kiện của chúng; máy ảnh kỹ thuật số và các bộ phận và phụ kiện của chúng; ống kính của 
máy ảnh; pin và cái sạc pin dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; điều khiển từ xa 
dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; cặp (túi) dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ 
thuật số; dây đeo dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị và dụng cụ quang 
học; ống nhòm; kính viễn vọng; máy đo khoảng cách; phần mềm máy tính dùng để sửa và 
quản lý ảnh và phim; ấn phẩm điện tử; máy và dụng cụ đo lường không tiếp xúc; phần 
mềm máy tính; máy chiếu công nghệ tinh thể lỏng; máy ảnh với máy chiếu công nghệ 
tinh thể lỏng; máy ảnh kỹ thuật số với máy chiếu công nghệ tinh thể lỏng; kính hiển vi; 
kính hiển vi điện tử; kính hiển vi sinh học; kính hiển vi điện tử tia x; ống ngắm dùng cho 
súng trường; kính ngắm; kính một mắt; kính đeo mắt (loại có gọng to); kính mắt; kính; đồ 
đeo mắt; thấu kính cho mắt; thấu kính quang học; mắt kính cho kính đeo mắt (loại có 
gọng to); mắt kính cho kính đeo mắt; mắt kính cho kính; mắt kính cho đồ đeo mắt; gọng 
kính mắt; thẻ nhớ trạng thái rắn; thẻ nhớ cực nhanh (thẻ nhớ flash); hệ thống quan sát và 
nuôi cấy tế bào; kính lúp; ống ngắm dùng cho nỏ; khung ảnh kỹ thuật số; kính ngắm dùng 
cho súng; kính ngắm xa dùng cho súng; máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn; máy và 
hệ thống sản xuất tinh thể lỏng; thiết bị phơi sáng chất bán dẫn (thiết bị ghi và tái tạo hình 
ảnh sử dụng chất bán dẫn); thiết bị phơi sáng tinh thể lỏng (thiết bị ghi và tái tạo hình ảnh 
sử dụng tinh thể lỏng); thiết bị kiểm tra chất bán dẫn; thiết bị kiểm tra tinh thể lỏng; máy 
và thiết bị đánh bóng miếng vật liệu bán dẫn; các bộ phận và phụ kiện của máy và hệ 
thống sản xuất chất bán dẫn; các bộ phận và phụ kiện của máy và hệ thống sản xuất tinh 
thế lỏng; các bộ phận và phụ kiện của thiết bị phơi sáng chất bán dẫn (thiết bị ghi và tái 
tạo hình ảnh sử dụng chất bán dẫn); các bộ phận và phụ kiện của thiết bị phơi sáng tinh 
thể lỏng (thiết bị ghi và tái tạo hình ảnh sử dụng tinh thể lỏng); các bộ phận và phụ kiện 
của thiết bị kiểm tra chất bán dẫn; các bộ phận và phụ kiện của thiết bị kiểm tra tinh thể 
lỏng; các bộ phận và phụ kiện của máy và thiết bị đánh bóng miếng vật liệu bán dẫn. 

 
 

(210) 4-2011-06043 (220) 04.04.2011 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) HYUNDAI CORPORATION   (KR) 

# 140-2, Gye-Dong, Jongno-Gu, Seoul, 
Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Bình đựng cà phê không dùng điện, bằng kim loại quý; bình đựng không đùng 

điện bằng kim loại quý; túi đựng tiền bằng kim loại quý; dây đeo chìa khóa bằng kim loại 
quý; đồng hồ nguyên tử; hoa tai.  

 
Nhóm 21: Hộp đồ trang điểm; hộp đựng bàn chải đánh răng; bình đựng không chạy điện 
không bằng kim loại quý; ấm đun nước, không dùng điện; nồi áp suất (không dùng điện); 
chảo rán (không dùng điện); máy xay không dùng điện (đồ gia dụng); máy trộn không 
dùng điện (đồ gia dụng); vỉ nướng đồ ăn (không dùng điện); bình đựng nước giữ nhiệt (đồ 
gia dụng); vật dụng giữ bàn là; đồ gốm (vật dụng chứa đựng trong gia đình); lược chải 
dùng điện; bát bằng kim loại quý; pha lê (đồ thuỷ tinh). 
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(210) 4-2011-13167 (220) 29.06.2011 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) ASTREEM CONSULTING PTE LTD  

(SG) 
59 Ubi Ave 1, #06-03, Bizlink Centre, 
Singapore 408938  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động nhượng quyền thương mại 
(dịch vụ tư vấn kinh doanh); nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin thương mại; dịch 
vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của người khác nhằm quảng bá và phát triển 
hệ thống nhượng quyền thương mại của họ; tư vấn xây dựng chương trình, chiến lược phát 
triển thương hiệu; dịch vụ xúc tiến thương mại, dịch vụ quan hê công chúng (PR).  

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về nhượng quyền thương mại, 
xây dựng và phát triển thương hiệu; tổ chức triển lãm giáo dục hoặc văn hóa; dịch vụ đào 
tạo liên quan đến nhượng quyền thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu; đào tạo 
kinh doanh; dàn dựng các chương trình phát thanh, truyền hình về nhượng quyền thương 
mại, xây dựng và phát triển thương hiệu; dịch vụ dịch thuật.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ liên quan đến thiết kế cụ thể là thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, hệ 
thống nhận diện thương hiệu (cung cấp các mẫu, mã, cách trình bày, bố cục, cách thức 
tiến hành để đạt được một hệ thống về nhận diện thương hiệu), biển hiệu, pano, áp phích, 
trang web cho người khác.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng các đối tượng sở hữu trí tuệ liên quan đến hoạt động nhượng 
quyền thương mại; dịch vụ giám sát các quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn về sở hữu trí tuệ 
trong hoạt động nhượng quyền thương mại; quản lý các quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
nghiên cứu pháp luật về nhượng quyền thương mại; dịch vụ trung gian hòa giải trong lĩnh 
vực thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-15624 (220) 29.07.2011 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.20; 25.1.25 

(591) Đen, xanh lá cây, cam, xanh cốm 
(731) XIE HONG YI   (CN) 

Tan Hoa Street No. 52, Dongxing, 
Guangxi, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến như: đậu sấy khô, mít sấy, khoai sấy khô, dứa, sầu 
riêng, hạt điều, hạt sen, hạt dẻ, nhãn, chôm chôm, trái vải, trái xoài, bò khô; thủy hải sản 
sấy khô như: cá khô, tôm khô, mực khô, ruốc (chà bông), con trùn biển.  

 

Nhóm 30: Cà phê; kẹo; bánh; ca cao; trà; gạo; sô cô la; phở; mì.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2012-24308 (220) 30.10.2012 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 

1800 Vevey, Switzerland  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng; thiết bị sưới ấm; thiết bị làm nóng sữa; thiết bị tạo bọt sữa 

[thiết bị dùng để pha chế (nấu nướng) dùng cho nhà bếp]; thiết bị làm đồ uống bao gồm 
các loại đồ uống trên cơ sở cà phê, chè, sô cô la và/hoặc ca cao, cà phê sữa (cà phê 
cappuccino)  [thiết bị dùng để pha chế (nấu nướng) dùng cho nhà bếp]; máy pha cà phê; 
bình pha cà phê bằng điện; các bộ phận phụ kiện cho tất cả các hàng hoá nêu trên; máy 
móc chạy bằng điện dùng cho việc chuẩn bị đồ uống và các bộ phận thay thế, hộp chứa và 
các phụ tùng thay thế cho của nó; bộ lọc cà phê chạy bằng điện.  

 
Nhóm 21: Bình đựng cà phê; đồ chứa đựng và dụng cụ dùng cho hộ gia đình hoặc nhà bếp 
(không được làm bằng kim loại quý cũng như không được phủ kim loại quý) [dungj cụ 
cho mục đích gia dụng], thiết bị dùng cho việc chuẩn bị thực phẩm và đồ uống không 
chạy bằng điện; dụng cụ chia dạng viên (dụng cụ để chia tỷ lệ bình quân đồ ăn uống dùng 
trong nhà bếp); các bộ phận phụ kiện cho tất cả các hàng hoá nêu trên; cốc thủy tinh, đĩa 
nhỏ thủy tinh, đồ sứ và đất nung dùng để chứa đựng không trong các nhóm khác. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem (lấy từ sữa); bơ; pho mát; đồ ăn có sữa là thành phẩm chủ yếu; chất 
thay thế sữa; đồ uống có sữa là thành phẩn chủ yếu; sữa chua; sữa đậu nành (chất thay thế 
sữa); dầu ăn; mỡ ăn; chất thay thế cho sữa và kem. 

 
Nhóm 30: Đồ ăn tráng miệng (đổ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm hoa 
quả) làm từ sữa; đồ ăn tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm 
hoa quả) làm từ kem cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; chế phẩm trên cơ sở cà phê; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; cà phê ướp lạnh; chất thay thế cà phê; chiết xuất từ chất thay thế 
cà phê; chế phẩm trên cơ sở chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở chất thay thế cà phê; 
chất thay thế cà phê làm từ rễ cây rau diếp xoăn; trà; chất chiết ra từ trà; chế phẩm trên cơ 
sở trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; chế phẩm trên cơ sở mạch nha; ca cao; chế 
phẩm trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; sô-cô-la; sản phẩm sô-cô-la;chế phẩm 
trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; bánh kẹo; kẹo; kẹo hoa quả; bánh kẹo 
đường; đường; kẹo cao-su (không dùng trong ngành y); chất làm ngọt tự nhiên; sản phẩm 
bánh mì; bánh mì; nấm men; bánh nướng; bánh quy dạng tròn; bánh ngọt; bánh quy; bánh 
xốp; kẹo bơ cứng; bánh pút-đinh; kem lạnh; nước đá thực phẩm; kem trái cây (kem lạnh); 
bánh kẹo dạng đông lạnh; bánh ngọt dạng đông lạnh; đá thực phẩm dạng xốp; món tráng 
miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm hoa quả) dạng đông lạnh; 
sữa chua đông lạnh; chất liên kết dùng để làm kem lạnh và/hoặc nước đá thực phẩm 
và/hoặc kem trái cây và/hoặc bánh kẹo dạng đông lạnh và/hoặc bánh ngọt dạng đông lạnh 
và/hoặc đá dạng xốp và/hoặc món tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, 
không bao gồm hoa quả) dạng đông lạnh và/hoặc sữa chua đông lạnh; sản phẩm ngũ cốc 
(đã qua chế biến) dùng cho bữa sáng; món ăn điểm tâm (làm từ ngũ cốc và hoa quả); hạt 
ngô loại dẹt ăn liền; bánh làm từ ngũ cốc dạng thanh; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; 
chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
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(210) 4-2012-24309 (220) 30.10.2012 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.    (CH) 

1800 Vevey, Switzerland   
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng; thiết bị sưới ấm; thiết bị làm nóng sữa; thiết bị tạo bọt sữa 

[thiết bị dùng để pha chế (nấu nướng) dùng cho nhà bếp]; thiết bị làm đồ uống bao gồm 
các loại đồ uống trên cơ sở cà phê, chè, sô cô la và/hoặc ca cao, cà phê sữa (cà phê 
cappuccino) [thiết bị dùng để pha chế (nấu nướng) dùng cho nhà bếp]; máy pha cà phê; 
bình pha cà phê bằng điện; các bộ phận phụ kiện cho tất cả các hàng hoá nêu trên; máy 
móc chạy bằng điện dùng cho việc chuẩn bị đồ uống và các bộ phận thay thế, hộp chứa và 
các phụ tùng thay thế cho của nó; bộ lọc cà phê chạy bằng điện.   

 
Nhóm 21: Bình đựng cà phê; đồ chứa đựng và dụng cụ dùng cho hộ gia đình hoặc nhà bếp 
(không được làm bằng kim loại quý cũng như không được phủ kim loại quý), thiết bị 
dùng cho việc chuẩn bị thực phẩm và đồ uống không chạy bằng điện; dụng cụ chia dạng 
viên (dụng cụ để chia tỷ lệ bình quân đồ ăn uống dùng trong nhà bếp); các bộ phận phụ 
kiện cho tất cả các hàng hoá nêu trên; cốc thủy tinh, đĩa nhỏ thủy tinh, đồ sứ và đất nung 
dùng để chứa đựng kh"ng trong các nhóm khác. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem (lấy từ sữa); bơ; pho mát; đồ ăn có sữa là thành phẩm chủ yếu; chất 
thay thế sữa; đồ uống có sữa là thành phẩn chủ yếu; sữa chua; sữa đậu nành (chất thay thế 
sữa); dầu ăn; mỡ ăn; chất thay thế cho sữa và kem.  

 
Nhóm 30: Đồ ăn tráng miệng (đổ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm hoa 
quả) làm từ sữa; đồ ăn tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm 
hoa quả) làm từ kem cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; chế phẩm trên cơ sở cà phê; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; cà phê ướp lạnh; chất thay thế cà phê; chiết xuất từ chất thay thế 
cà phê; chế phẩm trên cơ sở chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở chất thay thế cà phê; 
chất thay thế cà phê làm từ rễ cây rau diếp xoăn; trà; chất chiết ra từ trà; chế phẩm trên cơ 
sở trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; chế phẩm trên cơ sở mạch nha; ca cao; chế 
phẩm trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; sô-cô-la; sản phẩm sô-cô-la;chế phẩm 
trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; bánh kẹo; kẹo; kẹo hoa quả; bánh kẹo 
đường; đường; kẹo cao-su (không dùng trong ngành y); chất làm ngọt tự nhiên; sản phẩm 
bánh mì; bánh mì; nấm men; bánh nướng; bánh quy dạng tròn; bánh ngọt; bánh quy; bánh 
xốp; kẹo bơ cứng; bánh pút-đinh; kem lạnh; nước đá thực phẩm; kem trái cây (kem lạnh); 
bánh kẹo dạng đông lạnh; bánh ngọt dạng đông lạnh; đá thực phẩm dạng xốp; món tráng 
miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm hoa quả) dạng đông lạnh; 
sữa chua đông lạnh; chất liên kết dùng để làm kem lạnh và/hoặc nước đá thực phẩm 
và/hoặc kem trái cây và/hoặc bánh kẹo dạng đông lạnh và/hoặc bánh ngọt dạng đông lạnh 
và/hoặc đá dạng xốp và/hoặc món tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, 
không bao gồm hoa quả) dạng đông lạnh và/hoặc sữa chua đông lạnh; sản phẩm ngũ cốc 
(đã qua chế biến) dùng cho bữa sáng; món ăn điểm tâm (làm từ ngũ cốc và hoa quả); hạt 
ngô loại dẹt ăn liền; bánh làm từ ngũ cốc dạng thanh; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; 
chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
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(210) 4-2012-27820 (220) 10.12.2012 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; 5.7.17 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Hội nông dân thành phố Vị 

Thanh  (VN) 

Đường 30/4, phường 1, thành phố Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Dứa sấy khô, quả dứa đóng hộp (đã qua chế biến).  
 

Nhóm 31: Quả dứa tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dứa. 
 

 
(210) 4-2013-13383 (220) 25.06.2013 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đen, trắng, ghi 
(731) QUEST ION LIMITED   (HK) 

Unit F, 26/F, MG Tower, 133 Hoi Bun 
Road, Kwun Tong, Kowloon East, Hong 
Kong  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ] và các chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; chế 
phẩm đánh bóng; dung dịch cọ rửa; chất mài mòn, cụ thể là, cacbua kim loại, silic cacbua, 
corunđum, bột kim cương; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; dầu gội 
đầu; kem đánh răng.  

 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quí; đồ 
trang sức; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ] và dụng cụ bấm giờ.  

 

Nhóm 16: Giấy [văn phòng phẩm]; bìa cứng [văn phòng phẩm]; giấy bao gói; vật phẩm 
bằng bìa cứng; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm; lịch; sổ nhật ký [văn phòng 
phẩm]; danh thiếp cá nhân; văn phòng phẩm; tờ rơi; thẻ thông báo [văn phòng phẩm]; 
sách; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí [định kỳ]; báo chí; xuất bản phẩm dạng in.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; tư vấn quản lý kinh doanh bán hàng; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 
bán hàng; quản lý công việc kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ; quản lý doanh nghiệp 
bán lẻ cho người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác 
[mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ mua sắm theo hợp đồng [cho người 
khác]; lập kế hoạch kinh doanh; đánh giá kinh doanh; dịch vụ cố vấn kinh doanh và tư 
vấn lựa chọn sản phẩm và dịch vụ, được cung cấp đồng thời qua internet, vô tuyến mặt đất 
hay vệ tinh, sóng rađiô hay các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ tập hợp nhiều loại 
hàng hóa [vì lợi ích của người khác], giúp khách hàng xem và mua hàng tiện lợi qua ti vi, 
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internet, đơn đặt hàng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến trong lĩnh 
vực sản phẩm chăm sóc sứe khỏe, sản phẩm năng lượng, cụ thể là đĩa năng lượng sinh học 
(có tác dụng tạo ra trường năng lượng có ích cho người, sinh vật), mặt dây chuyền lăng 
lượng (giúp cân bằng mức năng lượng trong cơ thể), bộ ba đĩa năng lượng (giúp loại bỏ tế 
bào mỡ trong cơ thể khi ăn uống di chuyển), máy lọc nước, thiết bị quản lý trọng lượng 
(giúp loại bỏ các tế bào mỡ trong cơ thể), ống năng lượng (dùng để kẹp vào ống dẫn nước, 
giúp cân bằng năng lượng nước), miếng bức xạ điện từ, đèn ánh sáng sinh học (phụ kiện 
của đĩa sinh học), thanh kiềm dùng để lọc nước, đồ trang sức, mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ tiện ích và cửa hàng bản lê tiện ích trực tuyến trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc 
sức khỏe, sản phẩm năng ]ượng,  cụ thể là đĩa năng lượng sinh học (có tác dụng tạo ra 
trường năng lượng có ích cho người, sinh vật), mặt dây chuyền lăng lượng (giúp cân bằng 
mức năng lượng trong cơ thể), bộ ba đĩa năng lượng (giúp loại bỏ tế bào mỡ trong cơ thể 
khi ăn uống di chuyển), máy lọc nước, thiết bị quản lý trọng lượng (giúp loại bỏ các tế 
bào mỡ trong cơ thể), ống năng lượng (dùng để kẹp vào ống dẫn nước, giúp cân bằng 
năng lượng nước), miếng bức xạ điện từ, đèn ánh sáng sinh học (phụ kiện của đĩa sinh 
học), thanh kiềm dùng để lọc nước, đồ trang sức, mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ tiện ích và dịch vụ bán lẻ theo (đơn đặt hàng trong lĩnh vực sản phẩm 
chăm sóc sức khỏe, sản phẩm năng lượng,  cụ thể là đĩa năng lượng sinh học (có tác dụng 
tạo ra trường năng lượng có ích cho người, sinh vật), mặt dây chuyền lăng lượng (giúp cân 
bằng mức năng lượng trong cơ thể), bộ ba đĩa năng lượng (giúp loại bỏ tế bào mỡ trong cơ 
thể khi ăn uống di chuyển), máy lọc nước, thiết bị quản lý trọng lượng (giúp loại bỏ các tế 
bào mỡ trong cơ thể), ống năng lượng (dùng để kẹp vào ống dẫn nước, giúp cân bằng 
năng lượng nước), miếng bức xạ điện từ, đèn ánh sáng sinh học (phụ kiện của đĩa sinh 
học), thanh kiềm dùng để lọc nướcđồ trang sức, mỹ phẩm, được cung cấp qua ti vi, 
internet và các kênh đa phương tiện khác; dịch vụ thúc đẩy bán hàng [cho người khác]; 
giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trưng bày hàng hóa; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ marketing; phân phát tài liệu hỗ trợ bán hàng; 
phân phát hàng mẫu; phồ biến các thông báo quảng cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo; dịch 
vụ thông tin về thương mại; biên tập quảng cáo trên trang web qua mạng internet; chuẩn 
bị và giới thiệu âm thanh hình ảnh hiển thị cho mục đích quảng cáo; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường và nghiên cứu kinh doanh; biên tập số liệu kinh doanh 
thống kê và thông tin thương mại; dịch vụ cố vấn và tư vấn kinh doanh; tiếp nhận, lưu trữ 
và cung cấp thông tin kinh doanh qua dữ liệu máy tính; đối chiếu và hệ thống hóa thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới tất cả các dịch vụ nêu trên thuộc nhóm 35.  

 

Nhóm 39: Lưu trữ thông tin kinh doanh qua dữ liệu máy tính. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; cung cấp các hoạt động huấn luyện đoà tạo; dịch 
vụ giải trí; xuất bản sách, tài liệu, báo hàng ngày, tạp chí, báo, tạp trí định kỳ, bản tin, 
sách hướng dẫn, bản đồ, sách hướng dẫn du lịch, tài liệu giáo dục, áp phích và ấn phẩm; 
xuất bản văn bản [khoong bao gồm những bài quảng cáo]; xuất bản sách tài liệu, báo 
hàng ngày, tạp chí, báo, tạp chí định kỳ, bản tin, sách hướng dẫn, bản đồ, sách hướng dẫn 
du lịch, tài liệu giáo dục, áp phích và ấn phẩm dạng điện tử hoặc trên internet; nhiếp ảnh; 
xuất bản sách báo điện tử trực tuyến [không tải xuống được]; xuất bản thông tin điện tử 
trên phương tiện truyền thông ghi sẵn hoặc trực tuyến; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông 
tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên thuộc nhóm 41. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu máy tính. 
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(210) 4-2013-13668 (220) 27.06.2013 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Phong   (VN)

54A Đàm Thận Huy, phường Tân Quy, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi (van); chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; hệ thống phân phối nước. 
 

 
(210) 4-2013-16620 (220) 26.07.2013 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) SAMIL PHARMACEUTICAL CO., 
LTD  (KR) 
Samil-Pharmaceutical Building, 990- 1, 
Bangbae-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2013-19391 (220) 26.08.2013 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A26.11.12; 5.3.20; 5.3.11; A5.3.13; 

5.7.3 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Trần Phương 

Hải  (VN) 

290 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bún ăn liền, mì ăn liền, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

 
(210) 4-2013-24511 (220) 22.10.2013 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.15; 26.2.7; 26.13.25; A5.1.5 

(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH MTV 3D Bình 

Phước   (VN) 

Số 64, tổ 2, khu phố 2, phường Phước 
Bình, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình 
Phước  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến. 
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(210) 4-2013-26047 (220) 05.11.2013 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.25; A19.3.24; 26.4.9; 3.7.1 
(591) Đỏ đậm, đỏ tươi, trắng, vàng, vàng nhạt, 

nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

PHARMATEK USA   (VN) 

Số 19 C, ngõ 345, phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2013-26921 (220) 14.11.2013 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - xuất 

nhập khẩu Bắc Thành  (VN) 

1256/16 khu phố Tân Phước, phường Tân 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Keo tạo bóng melamin 37%. 
 

Nhóm 02: Bột màu công nghiệp. 
 

Nhóm 17: Khuôn nhựa sản xuất gạch.  
 

 
(210) 4-2013-27434 (220) 20.11.2013 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.2; A1.1.10; 1.15.23; A5.5.21; 
A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, nâu, đỏ, ghi 
(731) Công ty cổ phần NETVIET 

Truyền Thông Đa Phương Tiện  

(VN) 

65 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị kỹ thuật, linh kiện phục vụ hoạt 

động điện ảnh, nhiếp ảnh, phát thanh truyền hình viễn thông, văn hóa giáo dục và y tế. 
Hoạt động quảng cáo: quảng cáo trên truyền hình; cung cấp dịch vụ văn phòng như: cung 
cấp các dịch vụ soạn thảo văn bản quảng cáo, cập nhật tài liệu quảng cáo và dịch vụ cố 
vấn điều hành kinh doanh; quảng cáo marketing, sắp xếp việc làm và quan hệ công chúng 
cho các thành viên thuộc đài truyền hình; quảng cáo và giới thiệu các sản phẩm của ngành 
phát thanh truyền hình và các ngành khác cho mục đích bán lẻ. 
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Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến không thể tải xuống từ mạng Internet; xuất 
bản sách; dịch vụ giải trí; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo), sản xuất chương trình phát 
thanh và truyền hình, sản xuất chương trình biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2013-28977 (220) 06.12.2013 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.   (US) 
101 Columbia Road, Morristown, New 
Jersey 07962, USA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho mục đích y tế 

hoặc mục đích thú y) và nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), nghề làm vườn (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng) và lâm 
nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm 
hóa học để ram/tôi và hàn kim loại; hóa chất dùng để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc 
da; chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và 
nhiếp ảnh, nông nghiệp, nghề làm vườn và nông nghiệp cụ thể là hy-đrô-các-bua bị ha-lô-
gen hóa dùng làm chất làm lạnh; chất làm lạnh và lưu chất hoạt động dùng cho hệ thống 
điều hòa không khí, làm lạnh, và ứng dụng chu trình rankine hữu cơ; khí khử trùng (dùng 
trong công nghiệp); chất tạo bọt; hợp chất cyclohexanone, cụ thể là chất lỏng hữu cơ dùng 
trong công nghiệp nói chung; hóa chất dùng trong sản xuất dược phẩm và sản phẩm nông 
nghiệp; hoạt chất dược phẩm; hợp chất diammonium sulphate dùng như tá dược cho thuốc 
diệt cỏ; phân bón nitơ có chứa lưu huỳnh dùng trong nông nghiệp; hóa chất oxim dùng 
làm chất bịt kín chống thấm nước công trình xây; hợp chất polime dùng trong sản xuất 
thành phần chất bán dẫn; dung dịch hóa học dùng làm chất phụ gia cho chất bán dẫn; chất 
hóa học sulphur hexafluoride dùng làm chất điện môi cho thiết bị điện; ni-lông, pô-li-ét-te 
và nhựa nhân tạo dạng thô và chất dẻo; hóa chất dạng khí thông thường dùng làm chất nổ 
đẩy và chất phân tán; chất phụ gia dạng sáp cho hợp chất hữu cơ dùng trong sản xuất lớp 
phủ cho hộp đựng và phun, ép nhựa PVC; pô-li-ê-ti-len và nhựa ionomer dùng làm chất 
tăng màu trong sản xuất chất dẻo và sợi; polime; chất đồng trùng hợp phân tử lượng thấp, 
cụ thể là chất đồng trùng hợp ion (nhựa ionomer) dùng làm chất phân tán cho chất 
nhuộm, và làm chất phụ gia trong chế biến chất dẻo pô-li-ê-ti-len, và chất dẫn xuất pô-li-
ê-ti-len; cồn dạng vòng dùng trong công nghiệp; dung môi có chứa flo và dung môi dùng 
cho các ứng dụng trong công nghiệp và trong chuyên ngành làm sạch; chất làm ngưng tụ 
(sản phẩm hóa học); dung môi có độ tinh khiết cao dùng cho ứng dụng phân tích và ứng 
dụng sản phẩm; axit flohydric, axit khan và axit dạng nước dùng trong sản xuất hợp chất 
có chứa flo; chất xúc tác dùng cho mục đích công nghiệp; chất chống đông; chất làm mát; 
chất lỏng trợ lực tay lái; chất phụ gia hóa học dùng cho bộ tản nhiệt; chất phụ gia hóa học 
dùng cho nhiên liệu và dầu; chất lỏng dùng cho khởi động; chất chống băng tụ (chất 
chống đông); chất xúc tác dùng trong lọc dầu mỏ; chất thấm hút (dùng trong công 
nghiệp); chất chống ôzôn hóa; chất ngăn cản quá trình ô-xi hóa; hợp chất nhựa đàn hồi 
dùng làm thiết bị dây tải điện và bộ phận của nó; màng lọc và mô đun màng lọc (sản 
phẩm hóa học) dùng trong tinh lọc khí đốt tự nhiên và ngành công nghiệp lọc dầu và hóa 
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dầu; nhựa polyolefins, chất dẫn xuất polyolefin dùng trong sản xuất hợp chất nhựa- gỗ; 
chất phụ gia hóa học dùng trong sản xuất gỗ nhân tạo; chất phụ gia hóa học nhựa đường; 
chất phụ gia hóa học dùng trong công nghiệp vật liệu để lát và vật liệu lợp mái; hợp chất 
hóa học chống thấm nước dùng cho các vật liệu của công trình xây, gỗ và công trình khác 
và bề mặt xây dựng; vi chất hóa học, cụ thể là chất nhuộm huỳnh quang và lân quang kết 
hợp vào trong các nguyên liệu dùng cho mục đích chống lại làm nhái, làm giả, làm sai 
lệch, và đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm thật và tư liệu thật; silicon dạng xịt; mùi để 
ngụy trang cho thợ săn được bán cùng với giầy ống đi săn và quần áo đi săn (hóa chất). 

 

Nhóm 02: Sơn, cụ thể là, sơn chống gỉ, sơn diệt khuẩn, sơn cho đồ gốm, men cho sơn, sơn 
chịu lửa, véc ly dùng để chống ăn mòn, sơn mài; chất bảo quản chống gỉ và chống lại sự 
hư hại của gỗ; phẩm màu dùng cho thực phẩm và đồ uống; phẩm màu dùng cho sơn; chất 
cố định màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột cho họa sỹ, người làm 
nghề trang trí, người làm nghề in và nghệ sỹ; lớp phủ chống phản quang cho thủy tinh; lớp 
phủ quang học cụ thể là lớp phủ thấu kính bảo hộ cho kính đeo mắt an toàn, bao gồm 
phim và chất phụ gia. 

 

Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc 
đánh răng; sản phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc, không có chức năng làm đẹp) cụ 
thể là kem chống nhiễm trùng bảo vệ da, chất làm sạch cho tay và da, chất dưỡng dùng 
cho tay và da, tất cả dùng để bảo vệ chống lại các tác nhân hóa học tấn công da; chế phẩm 
tẩy dầu mỡ - làm sạch chất tẩy rửa dùng trong việc làm sạch cao su sử dụng cho các mục 
đích tăng cường, không cho dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm sạch cho thiết bị 
bảo vệ của thợ đường dây; phấn dạng bột dùng cho găng tay để chống dính, hoạt động 
như là chất bôi trơn, và hút độ ẩm và mồ hôi; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm sạch 
dùng cho mắt kính, kính đeo mắt, và thấu kính phân kì; bộ dụng cụ làm sạch thấu kính, 
mắt kính bảo hộ gồm cả dung dịch làm sạch thấu kính, vải mịn làm sạch thấu kính được 
thấm với dung dịch làm sạch thấu kính. 

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; hợp chất dùng để hấp thu, làm ẩm và kết 
dính bụi; nhiên liệu (kể cả xăng động cơ); mỡ để thắp sáng, sáp để thắp sáng; nến, bấc 
thắp sáng; sáp [nguyên liệu dạng thô], dầu dùng trong sản xuất lớp phủ cho thức ăn, sản 
phẩm đóng gói, sản phẩm chống ăn mòn, lớp phủ bảo vệ, sản phẩm cao su, chất nền dùng 
cho dược và mỹ phẩm, chất bôi trơn và phụ gia chất bôi trơn, nến, máy điều nhiệt và các 
thiết bị ứng dụng hoạt tính về nhiệt; silicon dạng; sáp tổng hợp dùng trong sản xuất hợp 
chất gỗ-nhựa. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y, chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, cao dán dùng cho mục đích y tế, vật 
liệu để băng bó dùng cho mục đích y tế; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế 
dùng cho mục đích vệ sinh, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và dùng cho dụng cụ y tế; 
chế phẩm diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; bộ dụng cụ sơ cứu và thành 
phần của nó, cụ thể là băng cá nhân dùng cho băng bó; gạc y tế, dung dịch, và thuốc mỡ; 
chất làm sạch vết thương; dung dịch rửa mắt; dụng cụ để xông ammoniac; thuốc giảm 
đau; thuốc giảm đau không chứa aspirin; thuốc làm thông mũi; thuốc trừ côn trùng và 
thuốc trừ rệp dùng cho chó. 

 

Nhóm 06: Kim loại thường (dạng thô hoặc bán thành phần) và hợp kim của chúng; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển dược; vật liệu bằng kim 
loại dùng cho đường sắt; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; vật dụng 
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nhỏ làm bằng sắt, cụ thể là, dải sắt để làm đai, vật dụng căng dải băng sắt [đai kẹp], tấm 
sắt, cột sắt, dây sắt, bộ phận bằng sắt cho cửa; hàng ngũ kim, cụ thể là giá đỡ góc, cái kẹp 
định vị, giá đỡ kim loại; ống dẫn và ống bằng kim loại; két an toàn; quặng kim loại; thiết 
bị leo an toàn dùng cho thang, tháp, tòa nhà cao tầng bao gồm dây đai, ống bọc ngoài 
khóa và thanh ngang được khắc khía hình chữ V làm bằng kim loại; lưới thép; lưới kim 
loại; vải kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); nông cụ không thao tác thủ công; máy ấp trứng; bộ tăng áp tua 
bin và bơm cao áp bao gồm tua bin, cánh tua bin, trục tua bin, máy nén (máy móc), bộ 
trao đổi nhiệt (bộ phận của máy móc), thiết bị làm mát không khí cho việc nạp điện, bộ 
tản nhiệt (làm mát cho động cơ và máy), thiết bị làm nguội dầu, thiết bị làm nguội bộ 
phận truyền động, và thiết bị làm nguội khí thải; van phụ (bộ phận của máy); van hoạt 
động bằng điện (bộ phận của máy); động cơ điện, trừ loại động cơ dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ; quạt gió áp suất được dùng như bộ phận cho thiết bị đốt trong 
công nghiệp; thiết bị điều chỉnh áp suất khí được dùng như bộ phận cho thiết bị đốt trong 
công nghiệp; thiết bị cung cấp dầu là bộ phận cho thiết bị đốt trong công nghiệp; van 
ngoại trừ xe cộ (bộ phận máy móc); máy tách sử dụng trong công nghiệp lọc và sản xuất 
hóa chất, dầu, khí đốt và dầu mỏ và các bộ phận của nó; máy bán hàng tự động. 

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao kéo không dùng phẫu 
thuật; vũ khí đeo bên người (không phải súng); dao cạo; dụng cụ cầm tay khi tham gia 
làm việc trực tiếp trên đường dây tải điện đối với công nhân điện, cụ thể là sào cách điện 
để làm việc trên đường dây điện trên không và các cây từ mặt đất, ống bọc ngoài lắp ghép, 
và các phụ kiện công cụ cách điện đính kèm, cụ thể là dụng cụ xén tỉa và cưa xén tỉa, dao 
bóc vỏ, dụng cụ (thao tác thủ công) làm sạch đường dây điện, chổi làm sạch dây dẫn điện, 
cưa kim loại, đầu từ thanh nối, bộ ngắt điện, chạc cầu chì, phôi, bộ nắn điện và đầu bệ đỡ 
bàn kẹp; dụng cụ xén tỉa cây với thao tác bằng tay; bộ đồ xén tỉa cây với thao tác bằng 
tay; dụng cụ cắt dây và dây kim loại; dụng cụ uốn, ép với thao tác bằng tay sử dụng cho 
các phụ kiện để đánh cáp và các phụ kiện để cung cấp và di chuyển ống đường dây tải 
điện và vỏ cách điện và bộ nối điện; dụng cụ cầm tay sử dụng cho chăn cách điện; dụng 
cụ cầm tay, cụ thể là tua vít cách điện, dụng cụ để siết chặt đai ốc và bu-lông, cờ lê, cái 
kìm, ổ cắm, kìm siết hai chiều, gương dùng để quan sát, móc và cuốc chim; công cụ sử 
dụng trực tiếp trên đường dây tải điện cho công nhân điện, cụ thể là dây đeo máy biến thế, 
dây đeo kéo dài sử dụng như móc và điểm tiếp xúc với vật tải có thể luân chuyển được, 
dây đeo có móc treo và dây đeo có hai móc treo, tất cả không được làm từ kim loại. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy tính 
tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy tính; thiết bị dập lửa; máy tính và phần mềm 
máy tính; biến trở; bộ khuyếch đại âm thanh; rơle điện; thiết bị nhiệt điện cho hệ thống 
điều khiển xe đạp; pin quang điện; máy tạo rung dùng trong mạch biến đổi cơ; van điều 
chỉnh phản ứng của nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, thời gian, mực chất lỏng và ngọn lửa; thiết bị 
đo điện thế; công tắc điều chỉnh và điều khiển ổn định nhiệt độ; cao nhiệt kế; máy đo tốc 
độ gốc; thiết bị ghi lại hoạt động dùng cho các ứng dụng phần mềm; nhiệt kế; oát kế; vôn 
kế; dụng cụ đo lường và chỉ báo điện, cụ thể là ampe kế, oát kế, thiết bị kiểm tra dụng cụ 
đo, đồng hồ đếm giờ, thiết bị chỉ báo mở- tắt điện kế; rơle điện kế và động cơ điện kế; cầu 
đo điện; điện trở tiêu chuẩn; điện kế; thiết bị đo màu quang điện; thẩm độ kế từ tính; cuộn 
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dây cảm điện nhanh; thiết bị kiểm tra và kiểm định sự đo lường chính xác cho điện trở, 
điện áp, màu sắc, khí và âm thanh; máy đo lưu lượng; dụng cụ phân tích khí và dụng cụ 
báo hiệu tự động dùng cho hiển thị nhiệt độ, áp suất và chân không, tốc độ, lưu lượng chất 
lỏng, và số lượng tương tự; dụng cụ đo năng lượng bức xạ; thiết bị đo điện từ xa; máy biến 
năng; thiết bị ghi, cụ thể là thiết bị dùng để ghi và phân tích dữ liệu cho việc quản lý năng 
lượng và điều chỉnh hiệu suất của tòa nhà và nhà máy, thiết bị thu thập dữ liệu để lập các 
bản khuyến cáo cho việc giám sát các thiết bị tại hiện trường; máy ghi dao động điện; phụ 
tùng và thiết bị nhiếp ảnh, bao gồm máy quay hình, thấu kính, máy chiếu, thiết bị đèn 
nháy điện tử, dụng cụ đo độ sáng phim ảnh, thiết bị lọc ánh sáng; thiết bị điều khiển vận 
hành cặp nhiệt điện, thiết bị để ghi lại và thiết bị chỉ báo; thiết bị ghi lại kiểm tra đường 
bay; thiết bị chuyển đổi tín hiệu bao gồm vận tốc máy bay, dụng cụ cảm biến phản ứng độ 
cao so với mặt biển và/hoặc vị trí dùng trong vận hành các thiết bị ngắt; hệ thống quét bao 
gồm máy phát tín hiệu và máy thu cho các tín hiệu phản xạ từ máy phát để xác định vị trí 
vật thể; thẻ mạch cho máy điều chỉnh và thiết bị điều khiển máy phát điện; máy phát tin 
hiệu truyền phát định vị khẩn cấp sử dụng trong ngành thương mại, quân sự và hàng 
không nói chung; thiết bị kiểm soát nhiệt cửa sổ; thiết bị kiểm soát nhiên liệu; bộ dẫn 
động dùng cho máy vận hành trên cơ sở phần mềm; van (công tắc điện từ); dụng cụ cảm 
biến; bơm nhiên liệu từ điều chỉnh; con quay hồi chuyển và dụng cụ đo gia tốc dùng trên 
đất liền, máy bay, vũ trụ và hệ thống cảnh báo gần vị trí chuyển động của tàu thủy trên 
biển; hệ thống và máy đo độ cao rađa bao gồm thiết bị truyền phát rađa, máy thu, ăng ten 
thu phát sóng vô tuyến và thiết bị chỉ báo; các thiết bị ứng dụng kết hợp vào phương tiện 
liên lạc và thiết bị dẫn đường và hệ thống định vị toàn cầu (GPS); các thiết bị ứng dụng 
kết hợp vào hệ thống dẫn đường theo quán tính và hệ thống định vị toàn cầu (GPS); hệ 
thống dẫn đường theo quán tính; thiết bị kiểm tra tự động cho cơ cấu khoa học điện tử áp 
dụng vào hàng không; hệ thống kiểm soát đường bay và bộ phận cấu thành của chúng; hệ 
thống điều khiển đường bay; màn hình buồng lái của phi công; thiết bị phát hiện sự xâm 
nhập và chuyển động của trộm, lửa, khói, khí và thiết bị kiểm soát điện đi kèm; máy phát, 
máy truyền phát, máy thu và xử lý tín hiệu điện tử; máy kiểm tra lỗi hỏng và an toàn 
đường dây truyền tải; các linh kiên điện, thiết bị kết cấu và thiết bị lắp ráp cho các sản 
phẩm để cập trên; hệ thống gọi y tá dùng cho bệnh viện, hệ thống giám sát bình phun, hệ 
thống điện cảnh giới (thiết bị báo hiệu) và hệ thống giám sát và an ninh cho các nhà máy, 
xí nghiệp khác; hệ thống báo hiệu và truyền đạt âm thanh mạch kín, hệ thống kiểm tra và 
giám sát quy trình công nghiệp, hệ thống đăng nhập dữ liệu, bộ phận của tất cả các hệ 
thống nói trên; thiết bị truyền phát mã và máy thu và các bộ phận của nó; hệ thống báo 
cháy và hệ thống báo động chống trộm và các bộ phận cơ cấu của nó, cụ thể là máy dò 
tìm lửa, khói, nhiệt, thiết bị dò tìm sự xâm nhập, dụng cụ cảm biến sự xâm nhập và 
chuyển động lửa, khói, nhiệt; các thiết bị báo hiệu bằng hình ảnh và âm thanh bao gồm 
chuông, còi, chuông chùm, còi báo hiệu, cồng chiêng, đèn cảnh báo, đèn nhấp nháy, loa 
và bảng tin hiệu điện báo, thiết bị kiểm soát báo cháy tự động và điều khiển bằng tay, 
bảng điều khiển, thiết bị sạc pin, bảng máy tăng thế; công cụ tiếp xúc từ tính, bộ cảm biến 
kính vỡ, bàn phím, thiết bị điều khiển điện tử, thẻ kiểm soát sự truy nhập và đầu đọc thẻ; 
vi chương trình gồm phần mềm và phần cứng máy tính được đặt vào trong đó để điều 
khiển thiết bị cảnh báo/báo hiệu của máy tính; hệ thống thiết bị giám sát và tiếp nhận báo 
động cháy nhà ga trung tâm và báo động chống trộm bao gồm máy thu và phần mềm máy 
tính được tùy chỉnh cho việc sử dụng cùng; bộ xử lý dữ liệu và máy tính dùng cho số học 
và bộ xử lý kiểm soát và thiết bị đầu vào và đầu ra của máy tính, cụ thể là ổ băng từ cho 
máy tính, ổ đĩa, bàn phím, máy in, thiết bị lỗ bàn phím; các thành phần và phụ kiện cho 
tất cả các sản phẩm nói trên; dây và cáp điện tử dùng cho công nghiệp an ninh, cứu hỏa, 
âm thanh, giọng nói và dữ liệu; sợi cáp quang; thiết bị cung cấp năng lượng, cụ thể là 
phích cắm, ổ cắm, thiết bị dùng để chuyển điện thế xoay chiều, cầu dao điện, nút bấm, 
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hộp cầu dao điện, vỏ bọc cho ổ cắm điện, bộ ngắt mạch điện, dụng cụ bảo hộ mạch điện, 
hộp cầu chì, hộp đầu nối điện, cầu chì, thiết bị đầu cuối điện, khối gồm nhiều điểm nối 
dây, tấm kim loại bọc ổ cắm điện và dây dẫn điện; thiết bị thăm dò điện; dụng cụ kiểm tra 
kỹ thuật số dùng trong việc giám soát, kiểm tra, vận hành và điều chỉnh ánh sáng, nhiệt, 
làm mất, thông gió và điều hòa không khí cho các tòa nhà cao tầng; dụng cụ cảm biến và 
phần mềm máy tính để dùng với các sản phẩm nói trên; chùm chuông cửa điện, chuông 
cửa điện và nút bấm cửa điện; máy biến thế điện dùng cho các sản phẩm nói trên; ắc quy 
và pin ắc quy; thiết bị cung cấp năng lượng điện liên tục; thiết bị điều khiển dùng cho 
máy quạt hỗn hợp hơi khí đốt và máy quạt không khí đốt , động cơ kiểm soát điện dùng 
cho van và đèn đốt, thiết bị đóng - phóng điện và đóng - trì hoãn điện sử dụng cho van, 
công tắc báo hiệu điện sử dụng cho các thiết bị đóng-phóng điện nói trên, bugi đánh lửa 
và thiết bị đầu cuối, máy biến thế điện và điện cực cảm biến lửa cho đèn khí đốt; bộ điều 
chỉnh kiểm soát nhiên liệu; bộ kích hoạt và kiểm soát van điện tử; bộ điều chỉnh áp suất 
và bộ phận đốt cho lò nung công nghiệp; thiết bị để pha trộn chất lỏng, cụ thể là trang 
thiết bị phun chất phụ gia và thiết bị pha trộn dùng trong công nghiệp dầu mỏ, hóa học và 
công nghiệp mỏ; thiết bị kiểm định được dùng để kiểm tra độ chính xác của máy đo lưu 
lượng; thiết bị đo chất lỏng, cụ thể là thiết bị kiểm tra độ chính xác của máy đo lưu lượng, 
máy đo mật độ, và thiết bị thu thập và xử lý dữ liệu dùng cho thiết bị kiểm tra độ chính 
xác của máy đo lưu lượng trong công nghiệp dầu mỏ và hóa học; thiết bị đo lường dùng 
cho bể chứa, các bộ phận và thiết bị cho các sản phẩm nói trên; chương trình máy tính 
dùng để đạt được đúng yêu cầu các quy định và luật về sức khỏe và an toàn, cụ thể là cơ 
quan quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSHA), trong lĩnh vực về khẩu trang và 
găng tay lao động; thiết bị và quần áo bảo hộ chống lại những rủi ro và tai nạn trong lao 
động, cụ thể là mặt nạ phòng độc không dùng cho mục đích y tế; bộ lọc dùng cho mặt nạ 
phòng độc không dùng cho mục đích y tế; túi khí và túi hơi dùng cho mặt nạ phòng độc 
không dùng cho mục đích y tế; thiết bị thở độc lập (thiết bị thở này được gắn các trang bị 
để việc hô hấp của người sử dụng không bị giản đoạn và an toàn tối đa); bộ dụng cụ rửa 
mắt khẩn cấp; mũ len che tai và dụng cụ bảo vệ tai không dùng cho mục đích y tế; trang 
phục bảo hộ để sử dụng cho nhưng không giới hạn tới những người được huấn luyện để 
tham gia khi có tình trạng khẩn cấp, người cung cấp dịch vụ y tế, lính cứu hỏa, công nhân 
xây dựng, thợ điện, người sửa chữa và bảo dưỡng đường dây điện, công nhân tiện ích, 
công nhân công nghiệp nói chung, và những người làm công việc ngoài trời, cụ thể như 
mũ và mũ lưỡi trai, mũ trùm đầu, áo vét, quần dài, quần yếm và bộ quần áo lao động, dây 
đeo quần, áo choàng ngoài, quần ống bó, găng tay, tạp dề, giày và giày ống; găng tay bảo 
hộ bao đầu ngón tay; áo gi-lê bảo vệ an toàn giao thông; mũ bảo hiểm cụ thể là mũ bảo 
hiểm công nghiệp, mũ bảo hiểm dùng để phun cát, mũ bảo hiểm dùng để hàn, và tấm 
chắn để bảo vệ mặt và các bộ phận của nó; lưỡi trai để làm mũ, miếng lót mũ bảo hiểm; 
tấm che để bảo vệ tay dùng khi hàn; tấm che để bảo vệ tay dùng khi hàn có sử dụng thành 
phần là hợp kim thủy tinh; mặt nạ an toàn để bảo vệ mặt, cổ họng, cổ chống lại các mẫu 
nhỏ văng ra, hơi khói, vệt hóa chất và bụi và tấm che để bảo vệ mặt; phụ kiện cho mũ bảo 
hiểm dùng trong kỹ thuật hàn dùng để gắn liền các mũ bảo hiểm dùng trong kỹ thuật hàn 
với mũ bảo hộ lao động; phụ kiện cho mũ bảo hộ lao động dùng để kết nối mũ bảo hiểm 
dùng trong kỹ thuật hàn với một chiếc mũ bảo hộ lao động; thiết bị hàn kín an toàn dùng 
để ngăn chặn ánh sáng sử dụng trong mũ bảo hiểm dùng trong kỹ thuật hàn; phụ kiện cho 
vòng đai của khung dùng để kết nối mặt nạ bảo hộ và kính bảo hộ tới mũ bảo hộ lao động; 
kính bảo vệ mắt cụ thể là kính bảo hộ, kính đeo mắt, gọng kính đeo mắt và các thành 
phần của nó; thấu kính; đầu lọc thấu kính; thiết bị bảo hộ rơi cụ thể là dụng cụ an toàn lao 
động, dây nịt an toàn, dây buộc an toàn, khóa dây an toàn, dây chão an toàn, dây đai an 
toàn, khối an toàn dùng để chặn lại khi ngắt dây an toàn thẳng đứng, mỏ neo an toàn, giá 
ba chân an toàn, đường ray cố định và vòng kẹp khóa kín, thang dạng tấm chắn dùng để 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
607 

ngăn chặn việc tiếp cận trái phép và tránh nguy cơ đe dọa an toàn sức khỏe và các thiết bị 
cho bất kì sự kết hợp nào nói trên; thiết bị bảo vệ cá nhân và dụng cụ điện khi tham gia 
hoạt động trực tiếp trên đường dây tải điện đối với công nhân điện, cụ thể là sào cách điện 
để làm việc trên đường dây điện trên không và các cây từ mặt đất, ống bọc ngoài lắp ghép, 
và phụ kiện công cụ cách điện đính kèm theo dây; thiết bị báo động phạm vi của điện, 
chổi làm sạch dây dẫn điện; thiết bị tiếp hợp điện; cáp điện; bộ nốì điện; cầu chì điện và 
dây điện; thiết bị bơm bao tay điện để phân tích và kiểm tra bao tay cao su; bộ kẹp đoạn 
dây nối thiết bị đầu cuối ắc quy và bộ kẹp cách ly điện; thiết bị cách ly chất dẻo, dưới 
dạng vỏ dây điện, tạm thời được đặt qua đường dây tải điện để bảo vệ người sữa chữa và 
bảo vệ đường dây điện; bộ nối điện cụ thể là bộ kẹp đoạn dây nối gắn vào cơ chế khóa 
kiểu bánh cốc được sử dụng bởi người sửa chữa và bảo vệ đường dây điện để kết nối cáp 
dây nối đến đường dây tải điện cho mục đích tạo đường rẽ một hở của bộ dò điện áp 
đường dây tải điện và làm đồng bộ thiết bị vôn kế, vôn kế dùng để đo lường điện thế và sự 
định pha, bộ dò điện áp, bộ chỉ báo tiếp nối pha, vôn kế, bộ chỉ báo điện thế, máy kiểm tra 
xách tay sử dụng cho thiết bị tiếp đất cá nhân, thiết bị tiếp đất tạm thời, bộ kết nối chùm 
dùng cho thiết bị tiếp đất dạng chùm, chốt phản quang dùng để báo hiệu cho điểm đỗ xe, 
ống co dùng để giảm sức căng kết nối của điểm nối trong một mạch điện, cáp nối đất, 
thiết bị đầu cuối dây cáp, bộ kẹp hình chữ C, khóa của bộ kẹp, bộ kẹp dùng cho bề mặt 
phẳng, kẹp thanh dẫn dùng cho trạm biến thế, bộ kẹp tất cả các góc, bộ kẹp góc cho cột 
điện, kẹp có khóa, kẹp cho thanh dẫn điện, kẹp dùng để kết hợp với hệ thống tiếp đất, kẹp 
dùng cho ổ cắm hình cầu, kẹp có thanh trượt, kẹp dùng cho đường ray điện, kẹp tiếp đất di 
động, ống nối bằng tay dạng chữ T, chốt cho ống nối dạng ren (đinh ốc), bộ đinh khuy, 
chốt cho ống nối dạng ren (đinh ốc), ống cuộn cáp tiếp đất dùng cho xe tải, cọc tiếp đất 
(dụng cụ dẫn điện), thiết bị giải phóng công suất điện áp, đinh tán có dạng đầu tròn và vỏ 
nút bấm điện áp chuẩn, đinh tán có dạng đầu tròn và vỏ nút bấm điện áp chuẩn, bộ chùm 
ổ cắm dạng hình cầu, bộ chùm thiết bị tiếp đất, thiết bị tiếp đất, đai cột, bộ đồ tiếp đất 
dùng cho xe tải, đầu dây nối điện, dây nối cho mạch rẽ, bộ dây tiếp đất đẳng thế, và dây 
dẫn điện cho ống lót tiếp đất tải trọng 200 Ampe, bộ tiếp đất cho ống khuỷu tải trọng 200 
Ampe, thiếp bị tiếp đất URD, và ống khuỷu tiếp đất tải trọng 200 Ampe; thiết bị bơm bao 
tay điện để phân tích và kiểm tra bao tay cao su (thiết bị điều khiển/kiểm tra); bộ kẹp 
đoạn dây cáp bao gồm trong nhóm này; cáp đồng trục; linh kiện bán dẫn và cacbon được 
dùng trong trang thiết bị điện tử; linh kiện điện và điện tử; trang thiết bị cứu hộ; thiết bị 
thu thập dữ liệu cụ thể là bộ đọc mã vạch, bộ đọc thẻ chip và bộ đọc thẻ thông minh; bộ 
đọc quang học; máy tính di động dùng để quét và xử lý ký hiệu mã vạch; buồng điện 
thoại công cộng dùng để cung cấp dữ liệu bằng điện tử cho việc kiểm tra giá cả hoặc 
phương tiện liên lạc khác; thiết bị giao dịch điện tử đầu cuối dùng trong trợ giúp dịch vụ 
bán lẻ và giao dịch tài chính; thiết bị chụp hình ảnh cụ thể là bộ phận tháo rời được của 
máy ảnh kỹ thuật số để tích hợp vào các thiết bị như vậy; thiết bị nhận dạng tần số rađiô; 
thiết bị kiểm tra mã vạch; đế hoặc bảng kết nối máy tính cá nhân (máy tính xáy tay) giúp 
máy tính cá nhân có chức năng sử dụng như máy tính để bàn cố định, thiết bị lưu trữ dữ 
liệu, và máy in của máy tính dùng với các thiết bị như vậy; máy đọc thẻ thông minh và 
máy đọc vạch từ tính dùng cho hai đầu giao dịch và/hoặc cho máy tính di động; ắc quy; 
thiết bị sạc ắc quy, và mạch điện dùng cho các sản phẩm nói trên; phần mềm máy tính 
dùng với các sản phẩm nói trên; các bộ phận cấu thành cho các sản phẩm nói trên; và sách 
hướng dẫn được bán theo bộ với các sản phẩm nói trên; laze tiếp xúc và không tiếp xúc, 
tia hồng ngoại, và máy quét mã vạch quang học và máy quét hình ảnh dùng trong các lĩnh 
vực công nghiệp, thương mại, buôn bán, phân phối, bán lẻ, bán buôn, xếp hàng vào kho, 
và các lĩnh vực sản xuất và các phần mềm máy tính của nó, được bán theo bộ; thiết bị 
nhận dạng tự động bằng điện tử và thiết bị chụp dữ liệu bao gồm thiết bị quét chùm laze 
và phần cứng máy tính và phần mềm điều khiển để xác định quy mô, kích thước và vị trí 
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cho việc đóng gói qua chùm laze được quét; thiết bị dành cho nơi có dịch vụ mạng không 
đây dưới dạng tín hiệu điện tử; hệ thống nhận dạng tự động bao gồm máy quay hình, bộ vi 
xử lý, và phần mềm máy tính, được bán riêng biệt hoặc như là một hàng hóa riêng lẻ, 
dùng để đọc nhãn và các dấu hiệu nhận dạng khác của hàng hóa và bao bì hàng hóa để tạo 
điều kiện kiểm soát hàng tồn kho, theo dõi, phân loại và/hoặc phân phối hàng hóa đó; hệ 
thống theo dõi bao gồm phần mềm và phần cứng máy tính cho hệ thống quét mã vạch (hệ 
thống bao gồm máy quét mã vạch, máy đo kích thước đóng gói, và máy đo tốc độ góc 
băng tải, dùng để nhận dạng và kết hợp chính xác mã vạch được quét với những hàng hóa 
mang mã vạch được quét như vậy trong lĩnh vực nhận dạng tự động và chụp dữ liệu; bộ 
thiết bị bao gồm chủ yếu về phần mềm máy tính, cáp điện dùng cho phương tiện liên lạc, 
và sách cho người sử dụng được bán theo bộ để sử dụng với hệ thống dựa trên cơ sở máy 
tính đến tham số điều khiển chương trình và đặc điểm thực hiện lập trình của máy đọc và 
máy quét ký hiệu mã vạch laze; hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử và hệ thống thu thập dữ 
liệu dựa trên cơ sở hình ảnh bao gồm các thiết bị điện tử cụ thể là máy tính mang đi được 
và máy tính không mang đi được, mã vạch và máy giải mã hình ảnh, máy đọc, máy quét 
và thiết bị đầu cuối, mô đun bộ nhớ cắm thêm, máy phân loại hình ảnh và mã vạch trên 
hàng hóa, ắc quy, thiết bị sạc ắc quy, thiết bị đầu nối chụp chữ ký, máy đọc dải băng từ 
tính, máy đọc kiểm tra, máy in của máy tính, rađio và thiết bị liên lạc được kiểm soát 
bằng mạch điện điện tử cụ thể là thiết bị hai đầu thu nhận dữ liệu di động, thiết bị tiếp cận 
Ethernet (công nghệ mạng dựa khung dữ liệu dành cho mang LAN) cụ thể là điểm truy 
cập kết nối với mạng có dây và mạng không dây; phần mềm máy tính cho phép người sử 
dụng tạo chương trình ứng dụng phần mềm để vận hành và quản lý thiết bị thu thập dữ 
liệu di động, và sách được bán theo bộ; thiết bị thu thập dữ liệu quang học và công nghệ 
xử lý cụ thể là mạng điện tử quang học tích hợp và phần mềm máy tính dùng cho thu thập 
và xử lý dữ liệu trong phạm vi thu thập dữ liệu; thiết bị thu thập dữ liệu quang học cụ thể 
là máy đọc không dây và máy đọc có dây có thể xách theo được và không xách theo được, 
máy vẽ hình, máy quét và thiết bị đầu nối truy cập dữ liệu; máy hình ảnh quang điện dùng 
trong việc đọc mã và chụp hình ảnh kỹ thuật số dùng để kết hợp vào trong máy đọc, máy 
vẽ hình, máy quét, và thiết bị hai đầu truy cập dữ liệu; chương trình phần mềm dùng để xử 
lý và mã hóa hình ảnh quang học; phần mềm máy tính cho phép người sử dụng cuối cùng 
lựa chọn thứ tự mã hóa dấu hiệu phân biệt trong thiết bị thu thập và chụp dữ liệu; phần 
mềm máy tính dùng cho phân tích dữ liệu mã vạch được tìm thấy trong thẻ căn cước do 
chính phủ phát hành và được chứa bằng thiết bị chụp và thu thập dữ liệu; phần cứng và 
phần mềm máy tính cung cấp chức năng điều khiển hệ thống cho hệ thông quét mã vạch 
và hệ thống theo dõi số hàng giao dịch; phần mềm máy tính dùng để kết hợp máy quét ký 
tự mã vạch vào trong hệ thống phần cứng tại điểm mua bán hàng trong phạm vi nhận dạng 
tự động và chụp dữ liệu; phần mềm máy tính dùng trong chương trình máy quét kí tự mã 
vạch; phần mềm máy tính dùng cho việc chụp hình ảnh và mã hóa ký tự mã vạch; phần 
cứng và phần mềm máy tính cung cấp chức năng điều khiển hệ thông cho hệ thống quét 
mã vạch và hệ thống theo dõi số hàng giao dịch và hệ thống quét mã vạch; phần mềm 
máy tính cho phép quản lý từ xa và quản lý thiết bị thu thập và chụp dữ liệu của người sử 
dùng cuối cùng; chương trình phần mềm máy tính cho phép người sử dụng cuối cùng và 
người hợp nhất bên thứ ba để tăng số lượng khách hàng thêm vào dùng cho thiết bị chụp 
và thu thập dữ liệu; máy ghi nhận lượng khí, và máy ghi nhận áp suất khí; thiết bị và dụng 
cụ bảo hộ có chức năng lọc sạch hoặc làm sạch không để sử dụng trong công nghệ sinh 
học nguy hiểm, trong dược phẩm, y tế, và dược phẩm sinh học; hệ thống dẫn đường cho 
máy bay và hệ thống hướng dẫn hạ cánh máy bay bao gồm phần mềm máy tính, cơ sở dữ 
liệu máy tính, máy hiển thị và thông tin định vị toàn cầu, phần cứng và phần mềm máy 
tính dùng để ghi nhận và báo cáo dữ liệu sử dụng năng lượng; phần mềm máy tính để tích 
hợp với các ứng dụng phần mềm và thiết bị nhà máy, sản xuất, khai mỏ, mỏ dầu, để giám 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
609 

sát hoạt động, theo dõi các vấn đề, báo cáo hoạt động, tối ưu hóa các hoạt động nhà máy, 
hoạt động sản xuất, khai mỏ và dầu mỏ và để cho phép thông tin liên lạc giữa các thiết bị 
hoặc các ứng dụng được dùng trong công nghiệp; hệ thống kỹ thuật tự động tại nhà ở và 
văn phòng bao gồm bộ điều chỉnh không dây và có dây và các thiết bị điều khiển về ánh 
sáng, mành cửa sổ, hệ thống thông gió và điều hòa không khí (HVAC), an ninh, an toàn 
và các ứng dụng kiểm tra và giám sát nhà ở và văn phòng khác; thiết bị an toàn được bán 
riêng biệt, như các thành phần riêng biệt, hoặc cùng với nhau như một hệ thống bao gồm 
nhũng thiết bị đó hoặc nhiều hơn như sau: bảng điều khiển, bàn phím nhỏ, máy thu phát 
vô tuyến, máy truyền phát, máy nhận tin hiệu, còi báo hiệu, loa phóng thanh; dụng cụ 
cảm biến và máy thăm dò dùng cho an ninh, phòng cháy chữa cháy và giám sát nhà ở cụ 
thể là máy liên lạc từ tính điện tử, máy phát hiện xâm nhập điện tử, thiết bị cảm biến phá 
vỡ kính điện tử, thiết bị cảm biến cử động điện tử, máy phát hiện khói, máy phát hiện 
nhiệt, máy phát hiện cacbon monoxyt, thiết bị cảm biến điện tử phát hiện sự di chuyển 
của các đối tượng vật lý, nhiệt độ, điều kiện môi truờng và rò rỉ nước; khóa cửa điện tử; 
máy điều nhiệt; máy quay hình kỹ thuật số; máy ghi hình kỹ thuật số; phần cứng máy tính 
dùng để theo dõi người, vật thể và vật nuôi với việc sử dụng dữ liệu GPS trong thiết bị cho 
người, vật thể và vật nuôi bị theo dõi; phần mềm máy tính dùng để giám sát, kiểm soát và 
quản lý an ninh, hệ thống thống gió và điều hòa không khí (HVAC), lửa, ánh sáng, khóa, 
đối tượng vật lý, thiết bị và xe cộ; máy thăm dò và dụng cụ xác nhận sử dụng nguồn ánh 
sáng và máy phát hiện ánh sáng dùng để phát hiện và nhận dạng các chất hóa học; thiết bị 
bảo hộ chống té ngã trong các môn thể thao leo trèo, cụ thể là bộ dây treo, đai lưng, thiết 
bị điều chỉnh ma sát và độ trượt của của dây thừng cố định để giúp tụt xuống từ trên caa, 
dây bảo vệ anh toàn trên không, dây đai buộc giữ người leo ở một vị trí tạm thời để trèo 
lên một vị trí khác có khoảng cách ngắn, móc leo núi, móc khóa, thiết bị kỹ thuật hình 
nêm gắn vào khe trên vách đá dÓ cố định điểm tựa khi leo núi; thiết bị an toàn cho các 
môn thể thao leo trèo, cụ thể là bộ dây treo an toàn, và đai lưng an toàn; kính bảo hộ dùng 
cho trượt tuyết, kính bảo hộ dùng trong các môn thể thao như là môn thể thao chơi với vợt 
và bóng cao su, bóng rổ, bơi lội, bóng đá và bóng bầu dục. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha 
khoa và thiết bị và dụng cụ thú y, chân tay giả, mắt giả và răng giả; vật dụng chỉnh hình; 
vật liệu để khâu vết thương; dụng cụ bảo vệ thính giác; thiết bị y tế, cụ thể là, garô, kẹp 
foóc-xép dùng trong sản khoa, túi chườm lạnh, thanh nẹp (phẫu thuật) và cáng cứu 
thương; thiết bị bảo vệ thính giác, cụ thể là, nút bịt lỗ tai (dụng cụ bảo vệ tai), dụng cụ che 
tai (dụng cụ bảo vệ tai), dải băng và băng dùng để băng đầu; thắt lưng (cho mục đích y 
tế); thiết bị cảm biến dùng để kiếm tra thuốc và cồn; thiết bị đo nồng độ cồn trong máu; 
thiết bị đo nồng độ oxy dùng cho mục đích y tế; thiết bị đo hô hấp; thiết bị cảm biến đo 
nồng độ oxy dùng cho mục đích y tế để kiểm tra nồng độ oxy trong các thiết bị gây tê, 
gây mê, hô hấp sâu, và lồng ấp; thiết bị cảm biến điện hóa đo nồng độ cồn. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để thắp sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió và mục đích vệ sinh; thiết bị và dụng cụ điều khiển an toàn để thắp sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, làm mát, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp gas, cung cấp nước 
và mục đích vệ sinh; đèn điều khiển và bộ điều chỉnh van gió; thiết bị điện mang đi được, 
cụ thể là quạt điện, quạt treo trần, thiết bị sưởi trong phòng, thiết bị lọc khí, thiết bị hút 
ẩm và thiết bị tạo ẩm dùng cho nhà ở và trong công nghiệp; bộ phận của thiết bị điều 
chỉnh độ ẩm cho bộ gia nhiệt di động; hệ thống tắt nguồn an toàn được bán như bộ phận 
tích hợp của thiết bị tạo ẩm di động; van hòa trộn; bộ điều chỉnh áp lực hơi nước; van 
nước an toàn và van hơi nước an toàn; thiết bị tạo ánh sáng bằng điện; đèn điện; đèn báo 
hiệu khẩn cấp; đèn chiếu sáng bằng pin; bóng đèn; đèn dùng trong công nghiệp, đèn khí 
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đốt, đèn đốt dầu, đèn đốt dầu-khi đốt, đèn bức xạ, các phụ tùng và linh kiện dùng cho đèn 
đi kèm; quạt gió và thiết bị hòa trộn khí đốt và không khí dùng cho đèn đốt nhiên liệu; 
thiết bị gia nhiệt vận hành bằng khí đốt và thiết bị gia nhiệt được vận hành bằng dầu và 
khí dốt dùng trong công nghiệp; hệ thông cấp nhiệt vận hành bằng khí đốt dùng trong 
công nghiệp; lò đốt, nồi hơi (không phải bộ phận của máy), lò đốt rác, van dùng cho 
không khí và cho khí đốt và nhiên liệu ở dạng chất lỏng, và bộ điều khiển các loại van 
này; thiết bị và dụng cụ làm sạch không khi dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước, hoặc bằng đường ray; 
bánh xe của máy bay, trục bánh xe, phanh cho xe cộ, hệ thống điều khiển phanh và hệ 
thống bánh răng truyền động hạ cánh máy bay; phanh tự động, cụ thể là trống, tấm đệm, 
lót phanh và rô-to; bộ phận nhồi nén khí vào xilanh của động cơ và phụ kiện đi kèm; máy 
nén tua bin; tua bin, lưỡi tua bin và tay cầm tua bin dùng cho máy bay, xe cộ mặt đất và 
tàu thuyền; phương tiện bay không người lái.  

 
Nhóm 16: Tờ giấy (văn phòng phẩm), bìa cứng (không dùng trong xây dựng); ấn phẩm; 
vật liệu đóng sách, ảnh chụp (được in); văn phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích 
văn phông hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ, cụ thể là, màu nước (để vẽ), đĩa đựng màu 
cho họa sỹ, đất sét để nặn, khuôn cho đất nặn, khay đựng màu vẽ, bút lông dùng cho họa 
sỹ, giá vẽ của họa sỹ, bảng pha màu của hõa sỹ; bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ đạc), đồ dùng chỉ dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); màng bằng chất 
dẻo dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo và màng ni-lông dùng để bao gói thực phẩm 
và đóng gói sản phẩm; chữ in; bản kẽm để in; sổ tay hướng dẫn kỹ thuật in sẵn, tập san kỹ 
thuật định kỳ và bản tin kỹ thuật liên quan đến công nghiệp hàng không vũ trụ; sổ tay 
hướng dẫn kỹ thuật in sẵn, tập san kỹ thuật định kỳ và bản tin kỹ thuật liên quan đến điện, 
bảo tồn năng lượng và hỏa hoạn và sự an toàn tài liệu; hướng dẫn lập trình dùng trong lập 
trình máy quét biểu tượng mã vạch; bản tin dành cho ngành công nghiệp mã vạch. 

 
Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm, nhựa két, gồm ở dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, amiăng, mica thô hoặc bán thành phẩm; nhựa ở dạng dập ép dùng trong sản xuất; 
vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo, vật liệu trám bằng cao su và 
vật liệu cách điện; ống dễ uốn, không bằng kim loại; màng mỏng bằng chất dẻo, không 
dùng để bao gói; lớp bố dùng để lót phanh (bán thành phẩm) dành cho máy bay, xe cộ 
mặt đất và tàu thuyền; vật giảm xóc và cách điện bằng cao su và nhựa dành cho thợ đường 
dây, cụ thể là, sợi cách điện an toàn, chất cách điện dành cho dây cáp điện, giảm xóc bằng 
cao su cho máy móc công nghiệp, nút bằng cao su dùng trong công nghiệp, đệm lót bằng 
chất dẻo dùng để bảo vệ khi va chạm, tấm đệm giảm xóc bằng cao su dùng cho máy móc 
công nghiệp, găng tay cách điện an toàn, bộ bảo vệ cách điện dùng cho găng tay cách 
điện bằng cao su, ống bọc ngoài cho dây điện và các phụ tùng đi kèm, cụ thể là bộ dây, 
chốt và đai; vật cách điện dùng cho dây điện, cụ thể là ống mềm cách điện, túi dạng ống 
mềm, vỏ bọc cách điện, khớp nối để nối chiều dài hai ống mềm với nhau, thiết bị bảo vệ 
bao phủ vật cách điện, vỏ bọc cầu chì, tấm chắn đòn ngang, nắp đậy đầu mút cáp, vỏ bọc 
dụng cụ chống sét; tấm phủ cách điện và phụ kiện của tấm phủ cách điện được bán kèm, 
cụ thể là hộp bảo vệ tấm phủ cách điện, tấm phủ cách điện có thể cuộn lại được, thiết bị 
kẹp bằng ni-lông và bằng gỗ dùng để giữ tấm phủ cách điện và các thiết bị bảo vệ khác tại 
chỗ, dụng cụ giữ tấm phủ, đai, chốt, tấm cách điện dùng để cuộn lên trên dây điện, nắp 
nhựa bít đầu cho công tắc cây, băng dây cáp, nắp đậy đồng hồ đo, vỏ bọc cách điện, vỏ 
bọc cách điện tạm thời, dụng cụ cách điện có dạng hình yên ngựa, cái móc thắt lưng bằng 
ni-lông, ống bảo vệ đường dây bằng nhựa cách điện, vỏ bọc ngoài cách điện, đầu nối hình 
chữ T, ống bảo vệ cột, cán bọc bảo vệ dao bấm tự động, tấm chắn cách điện, thảm cách 
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điện; ống bảo vệ cột được thiết kế đặc biệt dùng để bao quanh cột điện cho mục đích an 
toàn hoặc dành cho thợ đường dây; tấm chất dẻo dùng để ngăn hóa chất ngấm vào thiết bị; 
dụng cụ cách điện đường dây điện; vỏ bọc cách điện bằng chất dẻo dùng để tránh thú vật 
tiếp xúc thiết bị đường dây điện đang có điện nhằm ngăn ngừa tình trạng mất điện gây ra 
bởi sự va chạm này; thiết bị cách điện bằng chất dẻo bao phủ dây điện tạm thời để bảo vệ 
thợ đường dây điện; màng polyme dùng để bảo vệ môđun quang điện có lớp chặn, pin mặt 
trời và tế bào năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 20: Giá đỡ khung treo tường. 
 

Nhóm 22: Dây thừng, không làm bằng kim loại; dây bện, lưới để ngụy trang, lưới đánh 
cá, lều, mái che bằng vải bạt, vải dầu, buồm, bao tải và túi bằng vải dùng để đóng gói; vật 
liệu đệm lót hoặc nhồi độn (không bằng cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi dệt dạng thô; 
sợi dệt tổng hợp; sợi dệt có độ bền cao được tẩm nhựa dùng làm vật liệu đạn đạo; túi tiện 
ích dành cho thợ đường dây điện cụ thể là túi cất giữ đồ bằng vải bạt; túi cất giữ dụng cụ 
bảo vệ đường dây điện và ống bảo vệ cột bằng vải bạt; thùng và túi cất giữ đồ bằng vải 
bạt; túi cất giữ găng tay bằng vải bạt. 

 

Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; các sản phẩm làm từ nhựa dẻo bán rhành phần, cụ 
thể là các loại vải có kết cấu dệt từ sợi nhân tạo aramid dùng trong sản xuất quần áo bảo 
hộ, mũ bảo hiểm và áo giáp. 

 

Nhóm 25: Quần áo, áo thun ngắn tay, áo sơ mi, áo lạnh ngắn tay, quần jean, quần soóc; 
trang phục khoác ngoài cụ thể là mũ lưỡi trai, găng tay, nón, áo vét, áo choàng và quần 
dài; dây đeo để kéo giữ ủng lội nước dùng để đánh cá, dây đai để giữ chai nước (trang 
phục); quần áo ngoài chống thấm nước, cụ thể là áo pông-sô, áo vét, quần dài, đồ đội đầu, 
quần yếm; đồ đi chân, đồ đi chân chịu nước và đồ đi chân không thấm nước cụ thể là 
giày, giày ống, giày bít mũi làm vườn và giày ống làm vườn, ủng chống thấm nước bao 
phủ toàn bộ chiều dài đôi chân, ủng lội nước; giày ống dành cho lính cứu hỏa, giày ống 
giữ ẩm vào mùa đông; giày ống không dùng để bảo hộ dùng trong công nghiệp; lớp lót 
giày ống; đế giày ống; đồ chống trượt dành cho đồ đi chân, cụ thể là đế giày chống trượt 
dành cho đồ đi chân; bít tất ngắn cổ, dép đi trong nhà; đồ đội đầu, dải băng buộc đầu, 
khăn quàng cổ, băng đeo cổ tay thời trang, và áo gilê; găng tay [quần áo].  

 

Nhóm 28: Bộ dây đeo dùng cho leo núi; dây đai dùng trong các môn thể thao, cụ thể là 
dây đai dùng cho leo núi. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; 
dịch vụ tư vấn cụ thể là cung cấp việc lựa chọn sản phẩm liên quan đến quản lý quy trình 
công nghiệp, quản lý công trình xây dựng nhà ở và môi trường bằng mạng lưới máy vi 
tính toàn cầu; dịch vụ danh mục đặt hàng bằng thư điện tử đối với trang phục bảo hộ dành 
cho lính cứu hỏa, nhân viên y tế cấp cứu, thiết bị và quần áo bảo hộ dành cho cá nhân 
phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ, phòng chống nhiễm hóa chất và phòng chống 
nhiễm vi khuẩn, phòng chống cháy và phòng chống căng thẳng thính giác; dịch vụ phân 
phổi bán sỉ và phân phối bán các sản phẩm an toàn cháy bao gồm đồ đi chân bảo hộ, quần 
áo bảo hộ và thiết bị bảo hộ và quần áo dành cho cá nhân phòng chống tai nạn, phòng 
chống bức xạ, phòng chống nhiễm hóa chất và phòng chống nhiễm vi khuẩn, phòng 
chống cháy và phòng chống căng thẳng thính giác; phát triển và tiến hành các chiến lược 
hỗ trợ bán hàng, hợp tác quảng cáo và tiếp thị, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và 
dịch vụ hỗ trợ và đào tạo về kỹ thuật dành cho các nhà phân phối và những người mua đi 
bán lại trong lĩnh vực về hệ thống và phần mềm chụp dữ liệu mã vạch trên hàng hóa. 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình; dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống an 
ninh; dịch vụ tư vấn, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa điện cho các công trình xây dựng; dịch 
vụ tư vấn, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa liên quan đến các hệ thống kiểm soát môi trường, 
quản lý công trình xây dựng và ánh sáng; dịch vụ tư vấn, lắp đặt, bảo trì bộ xử lý dữ liệu 
và máy vi tính và thiết bị đầu vào/ đầu ra, cụ thể là máy ghi và đọc băng từ, bộ điều khiển, 
ổ đĩa, bàn phím, máy in, bộ máy bấm lỗ, và các bộ phận đi kèm; bảo dưỡng thiết bị và hệ 
thống sưởi ấm công nghiệp; xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị kiểm soát 
dầu mỏ, sản phẩm hóa dầu, hóa chất, xử lý nước, làm sạch nước, ô nhiễm không khí và 
thiết bị đo đạc đi kèm; dịch vụ làm các sản phẩm đúc bằng khuôn làm từ cao su nhân tạo 
và cao su thiên nhiên nóng chảy theo yêu cầu; lắp đặt, bảo trì, và sửa chưa các thiết bị thu 
thập dữ liệu, bộ đọc quang điện, máy tính xách tay, buồng điện thoại công cộng dành cho 
việc cung cấp dữ liệu bằng điện tử để kiểm tra giá cả hoặc các phương tiện liên lạc khác, 
thiết bị giao dịch đầu cuối (gồm một bàn phím và một màn hình) dùng để trợ giúp giao 
dịch bán lẻ và giao dịch tài chính, thiết bị chụp ảnh, thiết bị nhận dạng tần số rađiô, và 
thiết bị kiểm tra mã vạch; lắp đặt, bảo trì, và sửa chữa hệ thống thu thập dữ liệu và hệ 
thống quản lý dữ liệu; lắp đặt, bảo trì, và sửa chữa mạng lưới máy tính được dùng với thiết 
bị, hệ thống thu thập dữ liệu; quản lý việc tiêu thụ điện bởi bên thứ ba; kiểm soát việc sử 
dụng các thiết bị, dụng cụ tiêu thụ năng lượng để giảm lượng điện năng tiêu thụ thay cho 
các thiết bị tiện ích vào các thời điểm nhất định khi lưới điện đang phải đáp ứng cho nhu 
cầu sử dụng điện tăng cao. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc qua đài phát thanh; truyền tin và 
dữ liệu điện tử bằng dịch vụ không dây và dịch vụ có dây qua mạng thông tin máy tính 
toàn cầu, cụ thể là chuyển thông tin và dữ liệu đã được xác định người sử dụng để xem, 
kiểm tra và quản lý hệ thống báo động, hệ thống phát hiện lửa, hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí (HVAC), hệ thống nhà ở tự động hóa, máy quay hình, và xe cộ, tài sản và 
hệ thống theo dõi con người. 

 
Nhóm 40: Sản xuất theo đơn đặt hàng hệ thống đốt cháy cho các ứng dụng công nghiệp, 
hệ thống khôi phục hơi nước và hệ thống điều khiển hàng hải. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp các dịch vụ đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn 
hóa; dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo và hướng dẫn bảo quản và bảo trì các thiết bị 
điều khiển, thiết bị báo hiệu, thiết bị đo lường, thiết bị an ninh, thiết bị chuyển mạch, thiết 
bị xử lý dữ liệu, thiết bị hàng không vũ trụ và thiết bị chụp ảnh; dịch vụ giáo dục và đào 
tạo liên quan đến kỹ thuật điện; dịch vụ đào tạo cho các nhà phân phối và người mua đi 
bán lại về các hệ thống và phần mềm chụp dữ liệu mã vạch; thúc đẩy nhận thức chung về 
bảo tồn môi trường và năng lượng trong trường học và các tổ chức giáo dục khác. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và thiết kế về khoa học và 
công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích trong công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính; cung cấp bản ghi chi tiết kỹ thuật và tài liệu về kỹ thuật liên 
quan đến quản lý quy trình công nghiệp, quản lý nhà ở, quản lý tòa nhà cao tầng và quản 
lý phát triển bằng mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào 
thiết bị và hệ thống quản lý công nghiệp và dịch vụ thiết kế thiết bị và hệ thống quản lý 
công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào lĩnh vực lọc nhiên liệu và dịch vụ 
thiết kế trong lĩnh vực lọc nhiên liệu; thiết kế các thiết bị thu thập dữ liệu cho người khác; 
dịch vụ máy tính cho người khác dưới dạng phát triển các ứng dụng cho các thiết bị thu 
thập dữ liệu, bộ đọc quang học, thiết bị chụp ảnh, buồng điện thoại di động công cộng 
dành cho việc cung cấp dữ liệu bằng điện tử để kiểm tra giá cả hoặc các phương tiện liên 
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lạc khác, thiết bị giao dịch đầu cuối (gồm một bàn phím và một màn hình) dùng để trợ 
giúp giao dịch bán lẻ và giao dịch tài chính, thiết bị nhận dạng tần sồ rađiô, và thiết bị 
kiểm tra mã vạch; thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu, hệ thống quản lý dữ liệu, và hệ thống 
giao dịch bán lẻ cho người khác; thiết kế mạng lưới máy tính để sử dụng với các thiết bị/ 
hệ thống thu thập dữ liệu cho người khác; phát triển phần mềm cho các thiết bị thu thập 
dữ liệu, bộ đọc quang học, thiết bị chụp ảnh, thiết bị giao dịch đầu cuối (gồm một bàn 
phím và một màn hình) dùng để trợ giúp giao dịch bán lẻ, thiết bị nhận dạng tần số rađiô, 
hệ thống thu thập dữ liệu, hệ thống quản lý dữ liệu, hệ thống giao dịch bán lẻ cho người 
khác, và mạng lưới máy tính cho người khác, dùng với các thiết bị/ hệ thống thu thập dữ 
liệu; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến các dịch vụ nói trên; dịch vụ hỗ trợ về kỹ 
thuật cho nhà phân phối và những người mua đi bán lại đối với hệ thống và phần mềm 
chụp dữ liệu mã vạch; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào lĩnh vực dầu mỏ, khí gas, 
khai thác mỏ, năng lượng và các dịch vụ tiện ích, hóa dầu, lâm nghiệp, bột giấy và giấy, 
quản lý thiết bị và sản xuất riêng biệt dùng để quản lý, tự động hóa, tối ưu hóa và giám sát 
thực hiện và phân tích trong các ngành công nghiệp nêu trên; và các dịch vụ tích hợp hệ 
thống máy tính cụ thể là tích hợp phần mềm được dùng cho dầu khí, khí gas, khai thác 
mỏ, năng lượng và các dịch vụ tiện ích, hóa dầu, lâm nghiệp, bột giấy và giấy, quản lý 
thiết bị và sản xuất riêng biệt dùng để quản lý, tự động hóa, tối ưu hóa và giám sát thực 
hiện và phân tích dữ liệu và thông tin được tạo ra trong các ngành công nghiệp nêu trên; 
cung cấp dịch vụ lưu trữ từ xa các tập tin điện tử và kỹ thuật số của người sử dụng và cung 
cấp cho người sử dụng qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu; dịch vụ nghiên cứu, thiết 
kế, ứng dụng kiến thức khoa học và phát triển trong lĩnh vực về dầu mỏ, hóa dầu, hóa 
chất, chất thơm, làm sạch không khí và nước, thiết bị đo đạc, thiết bị chuyên chở, và chế 
tạo kim loại; dịch vụ máy tính cụ thể là thu thập, phân tích và định dạng dữ liệu bằng điện 
tử để giám sát và quản lý việc sử dụng năng lượng bằng các thiết bị tiêu thụ năng lượng; 
dịch vụ phần mềm dịch vụ (SAAS) hoạt động qua mạng toàn cáu, được quản lý bởi nhà 
cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ xa, cụ thể là phần mềm trên máy tính chủ 
được sử dụng bởi những người khác dùng để phân tích công suất năng lượng và việc sử 
dụng năng lượng và phần mềm trên máy tính chủ được sử dụng bởi những người khác 
dùng để quản lý việc sử dụng năng lượng nhà ở; cung cấp các trang web và các hiển thị 
tương tác khác về việc bảo tồn môi trường và năng lượng. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh bảo vệ tài sản và cá nhân; các dịch vụ cá nhân 
và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân; dịch 
vụ an ninh; giám sát hệ thống an ninh. 

 

 
(210) 4-2013-29573 (220) 13.12.2013 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.17 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen 
(731) Nguyễn Thị Phan Ngọc  (VN)

Số K407/13 Phan Chu Trinh, phường 
Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Giấm ăn. 
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(210) 4-2013-29701 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN)

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2013-30653 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.3.1 
(731) TRICOR SERVICES LIMITED    (CN) 

Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's 
Road East, Hong Kong, China   

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách, tạp chí; tài liệu quảng cáo, sách mỏng, 
sổ tay hướng dẫn; áp phích quảng cáo; ảnh chụp, nhãn; danh thiếp; dụng cụ viết; văn 
phòng phẩm; tập giấy viết; lịch; sổ hẹn, quyển séc.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ thư ký doanh nghiệp; điều hành và quản trị kinh doanh; điều tra 
thương mại; thông tin về thương mại; kế toán; dịch vụ kế toán; kế toán tiền lương.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ đăng ký cổ phiếu; dịch vụ ủy thác; dịch vụ ủy thác 
đầu tư, dịch vụ ngân hàng hối đoái tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn đầu tư; 
dịch vụ quản lý đầu tư; dịch vụ điều hành quỹ; dịch vụ quản trị quỹ; dịch vụ đầu tư quỹ; 
dịch vụ cung cấp thông tin tài chính, dịch vụ đầu tư quỹ tương hỗ; dịch vụ phân bổ quỹ 
tương hỗ; dịch vụ môi giới quỹ tương hỗ. 

 

 
(210) 4-2013-30654 (220) 25.12.2013 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.1 
(591) Đỏ, xám, trắng 
(731) TRICOR SERVICES LIMITED    (CN) 

Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's 
Road East, Hong Kong, China   

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách, tạp chí; tài liệu quảng cáo, sách mỏng, 
sổ tay hướng dẫn; áp phích quảng cáo; ảnh chụp, nhãn; danh thiếp; dụng cụ viết; văn 
phòng phẩm; tập giấy viết; lịch; sổ hẹn, quyển séc.  
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Nhóm 35: Dịch vụ thư ký doanh nghiệp; điều hành và quản trị kinh doanh; điều tra 
thương mại; thông tin về thương mại; kế toán; dịch vụ kế toán; kế toán tiền lương.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ đăng ký cổ phiếu; dịch vụ ủy thác; dịch vụ ủy thác 
đầu tư, dịch vụ ngân hàng hối đoái tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn đầu tư; 
dịch vụ quản lý đầu tư; dịch vụ điều hành quỹ; dịch vụ quản trị quỹ; dịch vụ đầu tư quỹ; 
dịch vụ cung cấp thông tin tài chính, dịch vụ đầu tư quỹ tương hỗ; dịch vụ phân bổ quỹ 
tương hỗ; dịch vụ môi giới quỹ tương hỗ. 

 

 
(210) 4-2013-30918 (220) 27.12.2013 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.3.1; 5.7.1; 5.7.11 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 
(731) Hợp tác xã thương mại - dịch 

vụ Hoàn Thiện  (VN) 

Thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh 
Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm của nông nghiệp (quả tươi), cam sành.  
 

 
(210) 4-2014-01024 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đầu 

tư và Phát triển  (VN) 

Số 24 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Mực in. 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch; thiết bị ghi, truyền và 
tái tạo âm thanh hoặc hình nh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy vi tính và thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; sn phẩm điện tử dân dụng bao gồm: điện thoại, máy fax, tổng đài, ti 
vi, đầu video; dây cáp nối thiết bị điện tử, ổ cắm điện; đĩa CD, VCD, DVD trắng và có 
chưng trình. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ dùng gia đình bao gồm: đồ đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống, 
vật dụng mở nút chai, bình đựng cỡ lớn, bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn), dụng cụ nhà bếp, 
đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu và mua bán 
thiết bị văn phòng: điện thoại, máy fax, máy in, tổng đài điện thoại. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
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Nhóm 37: Xây dựng và tư vấn xây dựng; sửa chữa, lắp đặt máy và thiết bị văn phòng: điện 
thoại, máy fax, máy in, tổng đài điện thoại; sửa chữa, lắp đặt kết cấu thép tiêu chuẩn và 
phi tiêu chuẩn. 

 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 39: Vận tải; du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-01025 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đầu 

tư và Phát triển   (VN) 

Số 24 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Mực in.  
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch; thiết bị ghi, truyền và 
tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy vi tính và thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; sản phẩm điện tử dân dụng bao gồm: điện thoại, máy fax, tổng đài, ti 
vi, đầu video; dây cáp nối thiết bị điện tử, ổ cắm điện; đĩa CD, VCD, DVD trắng và có 
chương trình. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ dùng gia đình bao gồm: đồ đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống, 
vật dụng mở nút chai, bình đựng cỡ lớn, bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn), dụng cụ nhà bếp, 
đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu và mua bán 
thiết bị văn phòng: điện thoại, máy fax, máy in, tổng đài điện thoại.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng và tư vấn xây dựng; sửa chữa, lắp đặt máy và thiết bị văn phòng: điện 
thoại, máy fax, máy in, tổng đài điện thoại; sửa chữa, lắp đặt kết cấu thép tiêu chuẩn và 
phi tiêu chuẩn. 

 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 39: Vận tải; du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-01026 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 

MANUTRONICS Việt Nam  (VN) 

Số 7 đường TS 5 khu CN Tiên Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Nhưa tự nhiên dạng thô; mực in. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất dinh dưỡng đươc làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ. 

 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; 
ống dẫn và ống bằng kim loại; quặng kim loại. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch; thiết bị ghi, truyền và 
tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy vi tính và thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; sản phẩm điện tử dân dụng bao gồm: điện thoại, máy fax, tổng đài, ti 
vi, đầu video; dây cáp nối thiết bị điện tử, ổ cắm điện; đĩa CD, VCD, DVD trắng và có 
chương trình. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ dùng gia đình bao gồm: đồ đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống, 
vật dụng mở nút chai, bình đựng cỡ lớn, bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn), dụng cụ nhà bếp, 
đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp. 

 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng, các loại đồ uống không cồn. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu và mua bán 
thiết bị văn phòng: điện thoại, máy fax, máy in, tổng đài điện thoại. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng và tư vấn xây dựng; sửa chữa, lắp đặt máy và thiết bị văn phòng: điện 
thoại, máy fax, máy in, tổng đài điện thoại; sửa chữa, lắp đặt kết cấu thép tiêu chuẩn và 
phi tiêu chuẩn.. 

 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2014-01065 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) CANNON HYGIENE 
INTERNATIONAL LIMITED   (IE) 
Unit 38, Airways Industrial Estate, 
Dublin 17, Ireland  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, 
cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm và nước xức tóc. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thuốc sát trùng; chế phẩm diệt trừ 
sâu bọ gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ. 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị sấy cá nhân dùng cho nhà vệ sinh; thiết bị 
khử mùi; bộ phận và chi tiết của các sản phẩm nói trên. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ phân phối và đồ chứa được làm chủ yếu bằng kim loại dùng cho thiết 
bị nhà vệ sinh, bao gồm dụng cụ phân phối khăn vệ sinh và giấy vệ sinh, dụng cụ phân 
phối bao cao su, dụng cụ chứa và phân phối các sản phẩm giấy vệ sinh, dụng cụ chứa và 
phân phối chất khử mùi và dụng cụ làm khô tay; bộ phận và chi tiết của các sản phẩm nói 
trên. 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ thiết bị nhà vệ sinh, thiết bị sấy tay, bộ xả vệ sinh, khăn, và 
dụng cụ phân phối; cung cấp và cho thuê máy bán hàng tự động. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng liên quan đến các thiết bị nhà vệ sinh, dụng cụ 
phân phối giấy vệ sinh và băng vệ sinh, dụng cụ phân phối bao cao su, các sản phẩm giấy 
vệ sinh, thiết bị làm khô tay, bàn thay đồ cho trẻ em và ghế cho trẻ em, máy bán tã tự 
động, thiết bị giám sát vệ sinh của phòng vệ sinh, thiết bị khử mùi bao gồm thiết bị khử 
mùi và thiết bị kiểm soát mùi; dịch vụ làm sạch và dịch vụ làm sạch theo hợp đồng, dịch 
vụ làm sạch cửa sổ; dịch vụ làm sạch, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản và tân trang các tòa 
nhà (ở bên trong và bên ngoài); dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa công trình xây dựng; dịch 
vụ sửa chữa và tân trang các toà nhà văn phòng (ở bên trong và bân ngoài); dịch vụ hàn 
chì; dịch vụ sơn và trang trí; dịch vụ giặt và cung cấp (cụ thể là cho thuê) các thiết bị giặt; 
dịch vụ làm sạch thảm, màn cửa và các đồ đạc khác; làm sạch công nghiệp, kiểm soát bụi 
và ngăn ngừa bụi; cho thuê thiết bị làm sạch; dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng liên quan đến 
các dịch vụ trên.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyển chất thải và thu gom chất chải; dịch vụ giao và vận chuyển đồ 
giặt là, tã lót, quần tã, vật dụng vệ sinh và hỗn hợp chất thải; dịch vụ thu gom, chuyển và 
vận chuyển chất thải (phục vụ cho mục đích làm sạch chất thải); dịch vụ thu gom, chuyển 
và vận chuyển chất thải bẩn và các sản phẩm cá nhân, y tế, nha khoa, vệ sinh và các sản 
phẩm liên quan đến nhà vệ sinh; giao các sản phẩm liên quan đến nhà vệ sinh và các sản 
phẩm vệ sinh; dịch vụ chuyển thư, dịch vụ khuân vác và dịch vụ cho thuê lái xe; giao, thu 
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gom, trao đổi (cụ thể là chuyển và giao) và vận chuyển cây, cây trưng bày, cây nhân tạo, 
cây trưng bày nhân tạo và các sản phẩm làm vườn; giao, thu gom, trao đổi  (cụ thể là 
chuyển và giao) và vận chuyển nước, nước đóng chai và nước khoáng. 

 

Nhóm 40: Cho thuê thiết bị khử mùi, dụng cụ và thiết bị làm trong sạch không khí, thiết 
bị làm trong sạch không khí di động, bộ tạo mùi thơm và bộ kiểm soát mùi; loại bỏ và 
tiêu hủy chất thải bẩn và các sản phẩm cá nhân, y tế, nha khoa, vệ sinh và các sản phẩm 
liên quan đến nhà vệ sinh; dịch vụ in. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ vệ sinh cá nhân; cho thuê cây, cây trưng bày, cây nhân tạo, cây trưng 
bày nhân tạo và các sản phẩm làm vườn; dịch vụ làm vườn phong cảnh và làm đẹp phong 
cảnh bên ngoài, dịch vụ cắt cỏ, dịch vụ chăm sóc cỏ, dịch vụ tưới nước và nhổ cỏ; dịch vụ 
cắt hàng rào; thiết kế và tạo vườn bên trong và bên ngoài, cây trưng bày và cây trưng bày 
nhân tạo.  

 

 
(210) 4-2014-01406 (220) 20.01.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 6.1.2; 25.7.20; 26.4.3; 3.7.16 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Muối Việt Nam   (VN) 

Số 7, Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Muối (thực phẩm). 
 

 
(210) 4-2014-01950 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) SHENZHEN CHUANGWEI-RGB 
ELECTRONICS CO., LTD.   (CN) 
13-16/F, Block A, Skyworth Building, 
Shennan Road, Nanshan District, 
Shenzhen, China  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị nấu nướng; 
thiết bị sấy; thiết bị thông gió; thiết bị cung cấp nước và thiết bị vệ sinh; tủ lạnh; dụng cụ 
sinh hơi nước; thiết bị nấu nướng; kiềng bếp/vành bếp; tấm sưởi ấm; ấm đun nước dùng 
điện, bóng đèn điện; chảo rán dùng điện; thiết bị lọc nước uống; máy ướp lạnh/tủ đá; thiết 
bị làm nóng; bộ tản nhiệt/lò sưởi dùng điện; thiết bị làm ấm; lò nướng bánh bằng điện; nồi 
cơm điện; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); máy pha cà phê; thiết bị lọc không khí; thiết bị 
ion hóa dùng để xử lý không khí; máy sấy tóc; máy sấy quần áo; máy hút ẩm; máy làm 
ẩm;  thiết bị điều hòa không khí; máy hút ẩm đùng điện; lò suởi điện; thiết bị điện gia 
dụng dùng để sưởi ấm, bao gồm thiết bị làm nóng và thiết bị làm ấm; thiết bị nấu ăn; máy 
làm lạnh; quạt bàn; quạt sàn; quạt thông gió, thiết bị điều hòa làm mát phòng; bếp ga và 
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bếp dầu; lò nấu dùng ga và dầu; thiết bị chiếu sáng, bao gồm đèn sợi đốt, đèn huỳnh 
quang, đèn thủy ngân; đèn hồng ngoại; đèn khử trùng; đèn cố định; đèn chiếu sáng; bật 
lửa ga; bếp từ; lò nấu; nồi nấu dùng điện; máy điều hòa không khí; máy sấy tóc dùng 
điện; quạt điện, tất cả thuộc nhóm 11. 

 

 
(210) 4-2014-01953 (220) 23.01.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

   

(531) 26.4.10; A15.9.11; 26.7.25; 26.1.1; 
26.4.1 

(731) TELEVISION BROADCASTS 
LIMITED   (HK) 
TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung 
Kwan O Industrial Estate, Kowloon, 
Hong Kong  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính đa phương tiện; phần mềm ứng dụng đa phương tiên 
chạy trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính và thiết bị cầm tay để tải lên, chụp, đăng 
lên, trình chiếu, biên tập, vận hành, thông lượng, quan sát, duyệt trước, hiển thị, đánh dấu, 
xuất bản cá nhân, chia sẻ, thao tác, phân phối, xuất bản và/hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung 
đa phương tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do 
người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua ứng dụng phần mềm 
trên internet và các mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm ứng dụng đa phương tiện để 
xem (tương tác) và/hoặc tìm kiếm dữ liệu, hoặc cho phép xem (tương tác) và/hoặc tìm 
kiếm qua mạng Internet và các mạng thông tin liên lạc khác; thiết bị và công cụ để ghi, 
nhận, truyền, hiển thị và/hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung đa phương tiện, viđêô, phim, tranh 
ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người dùng tạo lập, nội dung và 
thông tin âm thanh; máy tính, máy tính bảng, điện thoại, máy nhắn tin, điện thoại di động, 
máy fax; vật mang dữ liệu từ, đĩa ghi từ; băng viđêô, băng ghi âm, đĩa com-pắc, đĩa mềm, 
đĩa CD ROMS và đĩa DVD ROMS; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị, dụng cụ và linh kiện ti 
vi, ra đi ô, viđêô và âm thanh; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; điều khiển từ xa; tấm 
lót chuột và các bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm nói trên, tất cả thuộc nhóm 9.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong 
các nhóm khác; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm; vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao 
gói (không được xếp ở các nhóm khác); lịch; cuốn sách; catalo; bưu thiếp; bưu ảnh; tạp 
chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm dạng in; báo chí và tạp chí; thiếp chúc mừng; giấy 
bao gói và vật liệu để dóng gói; túi đựng (bằng giấy hoặc chất dẻo) và phong bì; vật dụng 
chặn giữ sách không bị đổ; vật dụng đánh dấu trang sách; cuốn nhật ký; tập đựng hồ sơ, 
tài liệu; tập giấy viết; tập giấy nhớ; giấy viết; đồ trang trí làm bằng giấy và/hoặc các tông; 
cuốn sổ bỏ túi; tập sách (sổ) có chữ ký (chữ viết) lưu niệm; bìa cứng đã gập bằng giấy; 
giấy dính; cuốn sách nhỏ, phong bao lì xì; tờ in rời dùng cho băng viđêô, đĩa viđêô kỹ 
thuật số/đĩa đa chức năng kỹ thuật số (DVD), đĩa viđêô, đĩa laze (không có nội dung); tất 
cả thuộc nhóm 16.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến, tiếp thị và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ trên, cụ thể là liên quan đến quảng cáo, xúc tiến, tiếp thị; dịch vụ điểm tin; dịch 
vụ điểm tin; dịch vụ thông tin thương mại; phổ biến các tài liệu quảng cáo; xuất bản tài 
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liệu quảng cáo; cho thuê và/hoặc bán không gian quảng cáo; cho thuê và/hoặc bán thời 
gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; đại lý quảng cáo; nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; cập nhật tài liệu quảng cáo và thu thập tài liệu quảng 
cáo để sử dụng trực tuyến hoặc bằng cách khác; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; lưu trữ dữ liệu bằng máy tính và truy tìm tài liệu ở dạng tác phẩm văn bản, dữ 
liệu, hình ảnh, âm thanh và viđêô kỹ thuật số (hoạt động văn phòng); tất cả thuộc nhóm 
35.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình, bao gồm cụ thể là, tải lên, chụp, đăng lên, trình chiếu, 
biên tập, vận hành, thông lượng, quan sát, duyệt trước, hiển thị, đánh dấu, xuất bản cá 
nhân, chia sẻ, thao tác, phân phối, xuất bản và/hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung đa phương 
tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử 
dụng tạo lập, nội dung, âm thanh, và thông tin thông qua ứng dụng phần mềm trên 
internet và các mạng thông tin liên lạc khác có thể tải được trên điện thoại di động, máy 
tính bảng, máy tính và các thiết bị cầm tay; dịch vụ gửi, thu thập và truyền tải tin nhắn, dữ 
liệu, các phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, 
văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và 
thông tin thông quá ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng có thể tải được trên 
điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và các thiết bị cầm tay; dịch vụ mạng truyền 
thông liên lạc điện tử; dịch vụ mạng viễn thông; dịch vụ truyền hình, truyền tải và tiếp 
nhận thông tin viđêô và âm thanh bằng cáp, dây dẫn, cáp quang, vệ tinh hoặc tín hiệu kỹ 
thuật số; dịch vụ truyền tải tin tức và các thông tin khác thông qua phương tiện truyền 
hình; dịch vụ truyền tải dữ liệu viđêô; dịch vụ truyền tải thông tin viđêô và âm thanh 
thông qua cơ sở hạ tầng viễn thông cố định được thực hiện trên một mạng an toàn khép 
kín sử dụng giao thức IP; dịch vụ truyền tải thông tin viđêô và âm thanh thông qua mạng 
máy tính toàn cầu bao gồm các mạng lưới liên kết tương tác sử dụng giao thức căn bản 
bao gồm nhưng không giới hạn mạng toàn thế giới (www) và tất cả mạng viễn thông và 
công nghệ liên quan; dịch vụ viễn thông tương tác và truyền hình, dịch vụ truyền tải viđêô 
theo yêu cầu, dịch vụ truyền hình cáp theo thuê bao; dịch vụ xem dữ liệu; dịch vụ truyền 
hình di động, dịch vụ phát thanh truyền hình qua internet; dịch vụ truyền hình giao thức 
internet; dịch vụ truyền hình internet; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các phần mềm 
không thể tải được để đăng lên, tải xuống, chụp, đưa lên, biên tập, vận hành, thông lượng, 
quan sát, duyệt trước, hiển thị, đánh dấu, xuất bản cá nhân, chia sẻ, thao tác, phân phối, 
xuất bản và/hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung đa phương tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hmh 
ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, 
và thông tin thông quá ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng thông tin liên lạc; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các phần mềm không thể tải được để cho phép cung 
cấp dữ liệu, nội dung đa phương tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, 
trò chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua 
internet và các mạng thông tin liên lạc; ứng dụng phần mềm đa phương tiện để cung cấp 
quyền cho phép chia sẻ nội dung đa phương tiện và các nhận xét giữa những người sử 
dụng; cung cấp quyền cho phép nhà cung cấp nội dung được theo dõi các nội dung đa 
phương tiện; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn 
cầu và cơ sở dữ liệu của các thiết bị cầm tay trên mạng toàn cầu để tìm kiếm, truy lại 
thông tin dữ liệu và nguồn dữ liệu sẵn có trên máy tính cũng như các phương tiện thông 
tin liên lạc khác.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ liên quan đến sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình bao 
gồm nhưng không giới hạn ở kịch, hài kịch tình huống, các buổi biểu diễn đa dạng, 
chương trình giáo dục, thông tin giải trí và văn hóa cũng như điện ảnh; dịch vụ sản xuất và 
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phân phối dịch vụ chương trình truyền hình, chương trình nghe nhìn và truyền thanh, 
chương trình truyền hình, phim truyện, truyền hình tương tác, giải trí tương tác và cạnh 
tranh, dịch vụ sản xuất phim viđêô và phim viđêô kỹ thuật số; dịch vụ phân phối và cho 
thuê phương tiện điện tử, đĩa ghi, đĩa compắc âm thanh và hình ảnh, đĩa la-ze, đĩa truyền 
hình kỹ thuật số; đĩa kỹ thuật số đa chức năng (DVD) và băng có chứa chương trình 
truyền hình; dịch vụ giải trí và giáo dục; cung cẩp các cuộc thi và các trò chơi máy tính 
trực tuyến; cung cấp các thông tin liên quan đến chương trình gíáo dục, giải trí, tin tức, trò 
chơi, âm nhạc, phim ảnh, hài kịch, truyền hình và người biểu diễn, tính cách nhân vật nổi 
tiếng, đào tạo, giải trí, thể thao, hoạt động văn hóa xã hội thông qua Internet và các mạng 
thông tin liên lạc khác trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và các thiết bị 
cầm tay; dịch vụ cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được) từ 
internet và các mạng thông tin liên lạc khác; sắp xếp và tổ chức các sự kiện âm nhạc, giáo 
dục, thể thao và văn hóa, triển lãm (trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, giải trí), cuộc thi; tổ 
chức và trình chiếu buổi trình diễn sân khấu và trực tiếp; tổ chức và tiến hành các hội nghị 
và triến lãm; đào tạo các dịch vụ kể trên; tất cả đều bao gồm trong nhóm 41.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính cụ thể là, dịch vụ thiết kế, phaá triển và bảo trì phần mềm 
máy tính và ứng dụng điện thoại ; dịch vụ máy tính trực tuyến; nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng, cụ thể là, dịch vụ cung cấp các phần mềm ứng dụng đặt trên hệ thống của nhà cung 
cấp và được người dùng truy cập thông qua trình duyệt web hoặc phần mềm được thiết 
riêng cho khách hàng vì mục đích đặc biệt được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ; dịch 
vụ tạo lập và duy trì trang web; dịch vụ cung cấp máy chủ cho các nội dung đa phương 
tiện cho người khác; tất cả thuộc nhóm 42.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng dữ liệu kỹ thuật số, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, âm thanh và 
văn bản.  

 
 

(210) 4-2014-02430 (220) 10.02.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25 
(731) TAIWAN SECOM COMPANY LTD.  

(TW) 
6F. 7F., No.139, Cheng Chou Road, 
Taipel Clty, Talwan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng xe cộ; vận tải bằng đường không; hãng/đại lý vận tải hàng hóa 
bằng đường không; bốc/dỡ hàng hoặc thùng đựng hàng; xếp hàng hoặc thùng đựng hàng 
vào kho; cho thuê nhà kho lạnh; thông tin về việc gửi kho; cẩu hàng; đóng gói sản phẩm; 
đóng gói và bó/buộc hàng trước khi vận chuyển; dịch vụ vận chuyển nhanh hàng hóa; vận 
chuyển hàng hóa [chuyển hàng bằng tàu thủy]; cho thuê thùng chứa hàng; thuê máy bay 
(cho người khác); cho thuê xe cộ; cho thuê xe moóc di động; cho thuê xe nâng hàng; cho 
thuê tấm nâng trong kho hàng (pa-lét); cho thuê xe tải và cần trục; cho thuê xe lăn; sắp 
xếp các chuyến du lịch; cung cấp thông tin du lịch; đại lý bán vé cho việc kinh doanh vận 
chuyển trong và ngoài nước; cung cấp thông tin vận tải; hoạt động cứu hộ [vận tải]; kéo 
các phương tiện giao thông [vận tải]; dịch vụ vận chuyển mặt đất [vận tải]; cho thuê nhà 
chứa máy bay và các thiết bị hỗ trợ mặt đất; môi giới vận chuyển.  
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(210) 4-2014-02452 (220) 11.02.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

số Bách khoa BKC   (VN) 

159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Linh kiện máy tính như màn hình, pin, chuột, bàn phím, vỏ máy tính, quạt tản 
nhiệt - chi tiết (bộ phận) của máy tính xách tay và máy tính để bàn nếu được kết nối máy 
tính bằng usb loại quạt này tồn tại như một thiết bị ngoại vi; máy nghe nhạc đa chức năng 
cầm tay, máy nghe nhạc MP3; các loại loa nghe nhạc; tai nghe nhạc; bộ nhớ cực nhanh 
của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, ổ cứng.  

 

Nhóm 35: Mua, bán: máy tính và thiết bị, linh kiện máy tính; thiết bị, linh kiện viễn thông 
thiết bị, linh kiện điện thoại; thiết bị ngoại vi. 

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa: máy tính và thiết bị, linh kiện máy tính; thiết bị, linh kiện 
viễn thông thiết bị, linh kiện điện thoại; thiết bị ngoại vi.  

 

 
(210) 4-2014-02554 (220) 13.02.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TAYDOSHIN  (VN) 

ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu 
Thành, tỉnh Hậu Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo tấm.. 
 

Nhóm 31: Cám gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo; mua bán gạo tấm; mua bán cám gạo.  
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(731) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 
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Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất khử mùi cho ổ rơm của vật nuôi trong nhà; khăn ướt tẩm nước thơm và 
cồn dùng để lau sạch mồ hôi; miếng bông trang điểm dùng một lần được làm bằng sợi 
chưa dệt; miếng bông trang điểm; bông trang điểm được cắt sẵn thành miếng nhỏ. 
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Nhóm 05: Miếng tã lót dùng cho vật nuôi trong nhà; khăn ướt được tẩm nước thơm dược 
phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; khăn ướt đã tiệt trùng được tẩm nước thơm dược phẩm dùng 
cho trẻ sơ sinh; khăn ướt được tẩm nước thơm dược phẩm dùng để lau mặt và lau tay cho 
trẻ em; khăn ướt đã tiệt trùng được tẩm nước thơm dược phẩm dùng để lau mặt và lau tay 
cho trẻ em; khăn ướt được tẩm cồn và tinh chất lô hội dùng để tiệt trùng vật dụng khăn ướt 
được tẩm cồn dùng để tiệt trùng vật dụng; khăn ướt không chứa cồn dùng để tiệt trùng vật 
dụng; chế phẩm dược, thú y và vệ sinh dùng cho mục đích y tế; khăn vệ sinh; miếng lót 
quần vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; quần lót vệ sinh (dùng một 
lần); tã lót dùng cho trẻ em; quần tã dùng cho trẻ sơ sinh; miếng tã hoặc quần tã (dùng 
một lần) làm bằng giấy hoặc xen lu lô dùng cho trẻ sơ sinh; miếng tã hoặc quần tã làm 
bằng giấy hoặc xen lu lô dùng cho trẻ sơ sinh; khăn tã dùng cho trẻ sơ sinh; quần lót chẽn 
vệ sinh (dùng một lần); miếng tã dùng trong trường hợp không kiềm chế được; miếng tã 
làm bằng giấy hoặc xen lu lô dùng trong trường hợp không kiềm chế được; miếng tã hoặc 
quần tã làm bằng giấy hoặc xen lu lô dùng trong trường hợp không kiềm chế được; miếng 
đệm lót vệ sinh dùng trong trường hợp không kiềm chế được; miếng lót vệ sinh dùng 
trong trường hợp không kiềm chế được; quần soóc vệ sinh dùng trong trường hợp không 
kiềm chế được; miếng đệm lót chăm sóc ngực; quần lót vệ sinh dùng cho nam giới dùng 
trong trường hợp không kiềm chế được; mặt nạ vệ sinh có chứa dược phẩm; băng gạc 
dùng để băng bó; miếng cao dán; bông thấm hút; gạc dùng để băng bó vết thương; giấy 
thấm dầu dùng cho mục đích y tế; bánh xốp chứa dược phẩm (dùng trong y tế); đường 
latoza (đường sữa); sữa bột công thức (cho trẻ sơ sinh); miếng che mắt bị thương dùng cho 
mục đích y tế; miếng băng vết thương ở tai; quần lót vệ sinh phụ nữ làm bằng vải dệt và 
không dùng một lần; miếng đệm lót để thấm nước tiểu (dùng trong trường hợp không 
kiềm chế được); tấm lót giường, cụ thể là miếng lót thấm hút dùng một lần trong trường 
hợp không tự kiềm chế được; quần soóc vệ sinh dùng trong trường hợp không kiềm chế 
được làm bằng vải dệt và không dùng một lần; quần sịp vệ sinh (dành cho nam giới) dùng 
trong trường hợp không kiềm chế được làm bằng vải dệt và không dùng một lần; dây đai 
dùng để giữ cho miếng lót thấm vệ sinh khỏi rơi (dùng trong trường hợp không kiềm chế 
được); dây đai dùng để giữ cho miếng thấm vệ sinh khỏi rơi làm bằng vải dệt và không 
dùng một lần (dùng trong trường hợp không kiềm chế được); miếng tã dùng trong trường 
hợp không kiềm chế được dùng trong bệnh viện; miếng tã dùng trong trường hợp không 
kiềm chế được làm bằng giấy hoặc xen-lu-lô dùng trong bệnh viện; miếng tã hoặc quần tã 
dùng trong trường hợp không kiềm chế được làm bằng giấy hoặc xen-lu-lô dùng trong 
bệnh viện; miếng đệm lót để thấm nước tiểu dùng trong bệnh viện; miếng đệm lót vệ sinh 
dùng trong trường hợp không kiềm chế được dùng trong bệnh viện; miếng lót vệ sinh 
dùng trong trường hợp không kiềm chế được dùng trong bệnh viện tấm lót giường, cụ thể 
là miếng lót thấm hút dùng trong trường hợp không kiềm chế được dùng một lần tại bệnh 
viện; tấm lót dùng cho người bệnh trĩ; miếng bông thấm hút mồ hôi. 

 

Nhóm 16: Khăn giấy đã được thấm nước dùng cho vật nuôi trong nhà; khăn giấy ướt; 
khăn giấy ướt dùng cho nhiều mục đích; khăn giấy ướt dùng lau chùi mặt và chân cho vật 
nuôi trong nhà; khăn giấy ướt dùng lau chùi bộ phận sinh dục của phụ nữ; khăn giấy ướt 
dùng cho người trưởng thành lau chùi sau khi đi tiểu hoặc đi tiêu; khăn giấy ướt dùng để 
lau sạch toàn thân cho người trưởng thành; khăn giấy ướt dùng cho nguời trưởng thành lau 
chùi sau khi đi tiểu hoặc đi tiêu dùng trong bệnh viện; khăn giấy ướt dùng để lau sạch 
toàn thân cho người trưởng thành dùng trong bệnh viện; khăn giấy; văn phòng phẩm và đồ 
dùng học tập (trừ thiết bị học tập); khăn giấy dùng để lau chùi trong bếp; giấy và các 
tông; khăn lau bụi làm bằng giấy; tạp chí (ấn phẩm); ấn phẩm dạng in; thùng giấy dùng 
trong công nghiệp; khăn lau tay làm bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn làm bằng giấy; 
khăn giấy dùng để lau sạch tay; khăn mùi soa làm bằng giấy; bức ảnh chụp; màng phim bọc 
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thực phẩm; vật liệu làm bằng tinh bột dùng để bao gói thực phẩm; vật liệu làm bằng giấy 
dùng để bao gói thực phẩm; vật liệu làm bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm. 

 

Nhóm 21: Tấm lót xử lý chất thải của động vật nuôi trong nhà; khay đựng thức ăn dùng 
cho vật nuôi trong nhà; miếng lót dùng một lần để lót vào ổ của vật nuôi trong nhà; tấm 
lót khay đựng thức ăn dùng cho vật nuôi trong nhà; vật dụng dạng tấm (dùng một lần) để 
làm sạch ổ của vật nuôi trong nhà có chứa thành phần chất khủ mùi; miếng lót ổ của vật 
nuôi trong nhà: ổ dùng cho động vật nuôi trong nhà; khay rải ổ cho vật nuôi trong nhà; 
hộp rải ổ (khay) cho vật nuôi trong nhà; bàn chải lông cho vật nuôi trong nhà; lồng 
(chuồng) dùng cho vật nuôi trong gia đình; vật dụng làm sạch thao tác bằng tay dùng cho 
mục đích gia đình; tấm thay thế cho vật dụng làm sạch sàn nhà thao tác bằng tay dùng 
cho mục đích gia đình; tấm thấm ướt dùng để thay thế cho vật dụng làm sạch sàn nhà thao 
tác bằng tay dùng cho mục đích gia đình; khăn lau chùi dùng cho nhà bếp; giẻ lau bát đĩa 
bằng vải, dùng một lần. 

 
 

(210) 4-2014-02906 (220) 18.02.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần OHG  (VN)

Tòa nhà OHG, số 40, phố Ngụy Như 
Kon Tum, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; thương mại điện tử liên quan đến các sản 
phẩm: máy vi tính, máy quay phim, máy chụp ảnh, phần mềm máy tính, máy đọc đĩa 
DVD, xe máy, đồ gốm cho mục đích gia dụng, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ chứa 
đựng dùng cho nhà bếp, cà phê, chè, ca cao, đường, bia, đồ uống không có cồn, nước ép 
trái cây, nước quả ép, đồ uống có cồn (trừ bia); cung cấp thông tin cho người tiêu dùng 
trên internet cho mục đích kinh doanh, thương mại; dịch vụ so sánh giá cả. 

 

Nhóm 38: Viễn thông.  
 

Nhóm 41: Giáo dục.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ (gồm: thiết kế hệ thống máy tính; tạo lập 
và duy trì trang web cho người khác; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; các 
dịch vụ đánh giá ước tính, nghiên cứu và báo cáo trong lĩnh vực khoa học công nghệ) và 
nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 
 

(210) 4-2014-02969 (220) 19.02.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (591) Hồng tươi, hồng sẫm, vàng nhạt, vàng 

đồng, nâu vàng, xanh lá, trắng, cam, 
vàng cam, đỏ, đen 

(731) Công ty cổ phần đầu tư -

nghiên cứu và xuất khẩu gạo 

thơm ITA - RICE   (VN) 

Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An   
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(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.   
 

Nhóm 31: Hạt [ngũ cốc]; hạt [hạt giống]; hạt giống thực vật; cây trồng; bột gạo dùng làm 
thức ăn cho súc vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý.   

 
Nhóm 33: Rượu gạo.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hoá.  

 

 
(210) 4-2014-02973 (220) 19.02.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.23
(731) VITASOY INTERNATIONAL 

HOLDINGS LIMITED   (CN) 
1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 
Territories, Hong Kong, People's 
Republic of China  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá [không sống]; gia cầm [không sống] và thú săn [không sống]; chiết 

xuất của thịt; rau và trái cây được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch dùng cho thực 
phẩm; mứt ướt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; trái cây được bảo quản 
(mứt); dưa muối, đồ uống từ sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa sô-cô-la; sữa đậu nành; sữa 
đậu nành ở dạng lỏng và dạng rắn và chế phẩm thay thế sữa; đậu phụ; sữa đông từ đậu 
nành; thức ăn trên cơ sở đậu nành bao gồm cả xúc xích, phô mai, sữa chua, mút ướt, xốt 
sa-lát, xốt may-on-ne, sữa trứng, kem lạnh, bánh putđinh và món tráng miệng, đồ gia vị và 
nước chấm; chế phẩm làm từ sữa đông của đậu nành hoặc protein để làm sữa đậu nành; 
thực phẩm làm từ protein thực vật có kết cấu có nguồn gốc từ đậu nành; nước chấm làm từ 
rau; chế phẩm thay thế thịt làm từ đậu nành; xúc xích không chứa thịt.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; chất thay thế cà phê; bột 
mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh quy; bánh ngọt; bánh nướng và bánh kẹo; 
đá ăn; mật ong; nước mật đường; bột nở; muối ăn; mù tạt; hạt tiêu; giấm; nước sốt; gia vị 
cay; đá lạnh; đồ uống từ chè (trà); đồ uống từ cà phê; đồ uống từ sô-cô-la và ca cao; gia 
vị; men không dùng cho mục đích dược phẩm và không dùng cho thức ăn động vật.  

 
Nhóm 32: Bia; bia ủ từ lúa mạch và bia đen; nước khoáng và nước có ga và đồ uống 
không chứa cồn; xi rô và chế phẩm để pha chế đồ uống; đồ uống không chứa cồn và 
không có ga và đồ uống không chứa cồn có ga làm từ đậu nành và không làm từ đậu nành, 
bao gồm cả đồ uống từ gạo, đồ uống từ đậu đen, đồ uống từ yến mạch, đồ uống từ hạnh 
nhân, đồ uống từ quả dừa, đồ uống từ vừng, và đồ uống từ ngũ cốc và hạt; xi-rô, bột, chiết 
xuất và chế phẩm cô đặc làm từ đậu nành và không làm từ đậu nành để làm đồ uống 
không chứa cồn và không có ga và đồ uống không chứa cồn có ga; chiết xuất đậu nành 
nguyên chất để làm đồ uống; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; đồ uống từ rau và nước 
ép rau; nước cất và nước nhiều khoáng chất; nước uống; nước giải khát.  
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(210) 4-2014-03092 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A8.5.3 
(591) Xanh, vàng, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Minh Châu  (VN)

Số 76 đường Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến như: giò chả, sản phẩm từ thịt cá, gia cầm.  
 
 

(210) 4-2014-03480 (220) 25.02.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 012100558 29.08.2013 EM 
(540) 

  

(531) 1.15.21; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xám, đen 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  (KY)

P.O.Box 2681 GT, Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Islands 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; quần áo lót thấm mồ hôi; tạp dề [trang 
phục]; cà vạt lớn (buộc dưới cằm); quần dài của trẻ em [trang phục]; khăn rằn [khăn 
quàng cổ]; áo choàng mặc sau khi tắm; dép đi trong nhà tắm; dép lê dùng sau khi tắm; mũ 
tắm; quần bơi; trang phục dùng ở bãi biển, giầy dùng ở bãi biển; thắt lưng [trang phục]; 
mũ nồi; yếm dãi không bằng giấy; khăn quàng bằng lông của phụ nữ [khăn quàng cổ 
bằng lông thú]; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; mũi giầy ống; giày cao cổ; giầy cao cổ dùng 
cho thể thao; yếm; quần ống túm [trang phục]; áo nịt ngoài; lưỡi trai của mũ; mũ lưỡi trai 
[đồ đội đầu]; áo choàng lễ; quần áo thể dục; quần áo giả da; quần áo da; áo choàng ngoài; 
vật bảo vệ cổ áo; bộ quần áo lót may liền [quần áo]; áo nịt ngực; áo nịt ngực [áo lót]; cổ 
tay áo; quần áo cho người đi xe đạp; cổ áo có thể tháo rời; miếng nệm ở nách áo; áo váy; 
áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; mũ che tai [trang 
phục]; giày dép bằng vải đế cói đan; áo khoác ngoài có nhiều túi dùng cho người câu cá; 
nẹp kim loại dùng cho đồ đi chân; giầy để chơi đá bóng; túi bọc làm ấm chân [không 
dùng điện]; mũi giầy dép; khăn choàng bằng lông thú; quần áo bằng lông thú; quần áo 
bằng vải gabadin; dải buộc ghệt đi chân; giầy cao su; nịt bít tất; quần đùi nịt bụng cho phụ 
nữ; găng tay [trang phục]; giầy tập thể dục; giầy ống ngắn; khung mũ [cốt khung]; mũ; 
dải băng buộc đầu [trang phục]; đồ đội đầu; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; miếng 
đệm gót cho tất; gót giầy; mũ trùm đầu [trang phục]; trang phục dệt kim; miếng lót bên 
trong giày; áo vét [quần áo]; áo nịt len [trang phục]; váy sợi chui đầu, quần áo đan; giầy 
ống buộc dây, tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; vật giữ ấm chân; quần ống bó [quần dài]; chế 
phục; dải áo thầy dòng [đeo ở tay trái khi làm lễ]; khăn choàng đầu của phụ nữ; trang 
phục dùng trong các lễ hội hóa trang; mũ tế của giám mục; găng tay hở ngón; thắt lưng 
đựng tiền [quần áo]; quần áo cho người lái xe môtô; bao tay của phụ nữ; ca vát; bộ phận 
chống trượt dùng cho đồ đi chân; áo khoác ngoài nói chung; quần lót (nam giới); quần áo 
bằng giấy; mũ giấy [trang phục]; áo pacca; áo choàng phụ nữ; áo choàng bằng lông; váy 
lót dài; khăn gập cài túi áo ngực; túi của quần áo; áo pông-sô; áo sợi đan chui đầu; quần 
áo ngủ; quần áo may sẵn; lớp lót may sẵn [bộ phận của quần áo]; dép; sari [trang phục 
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của phụ nữ ấn Độ]; xà rông; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn 
quàng cổ; khăn choàng; phần trước của áo sơ mi; cầu vai của áo sơ mi; áo sơ mi; giày; áo 
sơ mi ngắn tay; khăn choàng vai; mũ chụp đầu khi tắm vòi hoa sen; áo may ô cho nam 
giới; giầy ống trượt tuyết; găng tay trượt tuyết; váy ngắn; váy liền quần; mũ chỏm; tấm 
che mắt khi ngủ; dép đi trong nhà; váy trong [quần áo lót]; áo khoác ngoài (áo bờ lu mặc 
ngoài để giữ quần áo bên trong khỏi dính bẩn khi làm việc); dây nịt để kéo giữ tất chân 
ngắn cổ; bít tất ngắn cổ; đế cho đồ đi chân; ghệt mằt cá phủ mặt trên của giầy và phần 
mắt cá chân; giầy thể thao; dây nịt để kéo giữ tất đài; tất dài; đinh đế giầy đá bóng; áo 
khoác ngoài nhồi bông để giữ ấm [trang phục]; bộ quần áo; dải đeo quần, tất; tất thấm mồ 
hôi; áo len dài tay; quần áo bơi; quần áo mặc bên trong; áo thun ngắn tay; quần áo bó; 
mũi giầy; áo choàng của luật sư, thẩm phán; mũ chỏm cao; áo bành tô; quần dài, khăn 
xếp; quần đùi; quần áo lót mặc bên trong; đồng phục; mạng che mặt [trang phục]; áo gilê; 
lưỡi trai [mũ đội đầu]; áo mưa; diềm bao quanh mũi cho đồ đi chân; bộ quần áo cho người 
lướt ván; khăn trùm đầu, guốc gỗ. 

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi nói chung (dành cho mọi lứa tuổi); dụng cụ thể dục thể thao 
không xếp trong các nhóm khác; đồ trang hoàng cây Noel; sung hơi ngằn [đồ chơi], máy 
trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; thiết bị trò chơi; thiết bị tập thể dục; máy trò 
chơi video sử dụng đồng xu; dụng cụ bắn cung, mồi nhân tạo để câu cá; tuyết nhân tạo 
cho cây Noel; thiết bị leo dây [thiết bị leo núi]; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo; túi được thiết 
kế đặc biệt cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; bóng cho trò chơi; quả tạ; găng tay chơi 
bóng chày; găng bắt bóng cho người chơi bóng chày [phụ kiện cho trò chơi]; chuông cho 
cây Noel; bóng bi-a; miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; gậy chơi bi-a; vật dụng đánh dấu trong 
trò chơi bi-a, vật đệm bàn bi-a; bàn bi-a; thẻ chơi bài; bộ báo hiệu cắn mồi [dụng cụ câu 
cá]; dụng cụ cảm biến cắn mồi [thiết bị câu cá]; ruột của quả bóng cho trò chơi; bàn cờ 
trò chơi nói chung (dùng để chỉ chung các trò chơi diễn ra trên một tấm bảng/bề mặt đã 
được ký hiệu trước, theo một quy luật nhất định); xe trượt băng; ván lướt sóng (dùng trong 
môn thể thao lướt sóng với phần bụng hoặc đầu gối của người lướt đặt lên ván lướt, không 
có sự hỗ trợ của môtô nước); dụng cụ rèn luyện thể hình, máy móc và thiết bị chơi ném 
bóng gỗ; cái cung để bắn tên; găng đánh quyền anh; gạch xây dựng [đồ chơi]; đồ chơi xây 
dựng; vợt bắt bướm; tấm chắn ngụy trang [dụng cụ thể thao]; giá giữ nến cho cây thông 
Noel; đầu đạn cho súng lục [đồ chơi]; phấn dùng cho gậy chọc bi-a; bàn cờ Đame; bộ cờ 
Dame [trò chơi]; trò chơi cờ vua; bàn cờ vua; phỉnh dùng để đánh bạc; giá đỡ cho cây 
Noel; cây Noel bằng vật liệu tổng hợp; thiết bị phóng đĩa đất sét để tập bắn; đĩa đất sét để 
tập bắn; dây đeo dùng cho người leo núi; bàn bi-a vận hành bằng đồng xu; hoa giấy để 
ném trong lễ hội; thiết bị để làm ảo thuật; bộ điều khiển dùng cho bảng điều khiển của trò 
chơi; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; thẻ tiền hình tròn dẹt dùng cho trò chơi; giỏ câu [bẫy 
cá]; túi để đồ của trò chơi críckê; cốc chơi xúc xắc; phi tiêu; đầu đạn nổ [đồ chơi]; xúc 
xắc; đĩa dùng cho thể thao; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ [phụ kiện chơi gôn]; búp bê; 
giường cho búp bê; quần áo cho búp bê; bình bú sữa cho búp bê; nhà của búp bê; phòng ở 
của búp bê, cờ đôminô; sống lưỡi của ván trượt tuyết; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ 
thể thao]; bia điện tử; dụng cụ tập luyện [dây chun kéo]; đồ để cưỡi ngựa; găng tay đấu 
kiếm; mặt nạ đấu kiếm; vũ khí đấu kiếm; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; 
đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi; máy đánh bạc dùng cho trò cờ bạc; găng tay dùng cho trò 
chơi; túi đựng vật dụng đánh gôn, cớ hoặc không có bánh xe; gậy đánh gôn; găng tay 
đánh gôn; dây cước để câu cá; dây cước cho vợt; khung bám của tàu lượn [môn thể thao]; 
bộ dây treo, trang bị ván trượt có gắn buồm; súng phóng lao mác [dụng cụ thể thao]; gậy 
chơi khúc côn cầu; trò chơi tung móng ngựa; còi hiệu lệnh trong săn bắn; lưỡi gắn vào 
giày trượt băng; giầy trượt ba tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; ống cuộn dây diều; 
diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [vật dụng thể thao]; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; dây 
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câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá (mồi giả); máy để tập luyện thể dục; bài mạt chượt; hòn 
bi cho trò chơi; cột buồm cho ván trượt có gắn buồm; vật chống dùng cho các vận động 
viên [dụng cụ thể thao]; vật di động [đồ chơi]; lưới cho thể thao; trò chơi ky chín con; vật 
dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ [đồ vật thích hợp cho buổi tiệc]; đồ trang trí 
cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; máy chơi game pachinko; súng bắn đạn 
sơn [dụng cụ thể thao]; đạn sơn [dùng cho súng bắn đạn sơn] [dụng cụ thể thao]; mũ bằng 
giấy dùng trong các bữa tiệc; dù cho môn thể thao dù lượn; trò chơi chỉ chơi trong nhà; đồ 
chơi Pinata; quả bóng bay để chơi; quả bóng hơi để chơi; bài lá; đồ chơi bằng nhung; sào 
dùng để nhảy sào; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; trò đánh lửa 
[trò đùa nhả]; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao]; 
túi để tập đấm; con rối bù nhìn; vòng để chơi trò ném vòng; vợt; xe cộ đồ chơi điều khiển 
bằng sóng radio; cái lúc lắc [đồ chơi]; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; trò chơi vòng; 
ngựa gỗ bập bênh [đồ chơi]; cần câu cá; ván trượt có bánh lăn, trục lăn cho xe đạp đặt cố 
định để luyện tập; nhựa colophan dùng cho vận động viên; bánh xe quay của trò chơi 
rulet; ván trượt có gắn buồm; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; 
mồi săn hoặc mồi câu có mùi thơm [mồi giả]; xe hẩy chân [đồ chơi]; lưỡi nạo cho ván 
trượt tuyết; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; da hải cẩu [dùng phủ cho ván trượt 
tuyết]; vật dụng bảo vệ ống chân [phụ kiện thể thao]; quả cầu lông; ván trượt; giày cao cổ 
gắn lưỡi trượt; đế kẹp dùng với ván trượt tuyết; ván trượt tuyết dạng đôi (mỗi chân người 
trượt đứng trên một ván trượt); trò chơi ki; xe trượt tuyết [dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ 
chơi của trẻ em]; súng cao su [dụng cụ thể thao]; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; quả 
cầu tuyết, ván trượt tuyết dạng đơn (người trượt chỉ đứng trên một tấm ván trượt); giầy đi 
tuyết [liếp đi tuyết đeo vào đế giày]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; tầm lót đế 
dùng cho ván trượt tuyết; con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; bàn đạp xuất 
phát dùng trong thể thao; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục, dây căng cho vợt; đồ 
chơi nhồi bông; ván lướt sóng (dùng trong môn thể thao lướt sóng bằng cách dùng hai 
chân để đứng và điều khiển ván lướt, không có sự hỗ trợ của môtô nước); thuyền lướt 
sóng; đai cho ván lướt sóng (dùng trong môn thể thao lướt sóng bằng cách dùng hai chân 
để đứng và điều khiển ván lướt, không có sự hỗ trợ của môtô nước); phao bơi; áo phao; 
ván dùng khi bơi; bể bơi [đồ chơi]; cái đu; bàn dùng để chơi bóng đá trong phòng; bàn để 
đánh bóng bàn; bia để ngắm bắn; gấu bông; thiết bị ném bóng ten-nít; lưới quần vợt; mặt 
nạ diễn kịch; mặt nạ đồ chơi; súng lục đồ chơi; xe cộ đồ chơi; đồ chơi chủ yếu dành cho 
trẻ em; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; khung có bạt được căng bằng lò xo để nhún; que 
gỗ chuyền tay dùng trong môn chạy tiếp sức; máy trò chơi video; phao tập bơi; ván lướt 
sóng (dùng trong môn thể thao lướt sóng có sự hỗ trợ của môtô nước); sáp bôi cho ván 
trượt tuyết; đai lưng dùng trong môn cử tạ [phụ kiện dùng trong thể thao]. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ 
nhà ở (sở hữu bất động sản); dịch vụ tính toán bảo hiểm; định giá đồ cổ; quản lý các căn 
hộ cho thuê; định giá các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ ngân hàng; môi giới tiền tệ; môi 
giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (dịch vụ tài chính); quyên 
góp quĩ từ thiện; kiểm tra ngân phiếu (séc thanh toán); nghiệp vụ thanh toán (tài chính); 
văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; môi giới tùy chỉnh; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ 
tư vấn nợ; hãng thu hồi nợ; ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; 
dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ tín dụng; dịch vụ phân 
tích tài chính; tư vấn tài chính; định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); 
định giá tài chính về bông sợi; thông tin về tài chính; quản lý tài chỉnh; bảo đảm tài chính; 
định giá tài chính cây gỗ thẳng; dịch vụ cấp vốn tài chính; bảo hiểm hỏa hoạn; định giá tài 
chính; quỹ đầu tư; bảo lãnh tài chính; bảo hiểm y tế; thuê mua tài chính; dịch vụ ngân 
hàng tại nhà; môi giới bất động sản; trả góp; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông 
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tin bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; phát hành thẻ tín dụng; phát hành trái phiếu 
có giá trị; phát hành sec du lịch; định giá đồ trang sức; cho thuê nông trại; cho thuê bất 
động sản; cho vay theo bảo lãnh; bảo hiểm sinh mạng; cho vay (tài chính); bảo hiểm hàng 
hải; ngân hàng thế chấp; quỹ tương hỗ; đánh giá tiền tệ; tổ chức quyên góp từ thiện; dịch 
vụ cầm đồ; dịch vụ quỹ dự trữ hưu bổng; đại lý bất động sản, đánh giá bất động sản; quản 
lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê phòng ở; ước lượng giá sửa chữa (đánh giá tài chính); dịch vụ trả lương 
hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí; dịch vụ quĩ tiết kiệm; môi giới chứng 
khoán; định giá tem; dịch vụ môi giới cổ phần; dịch vụ bảng thị giá giao dịch chứng 
khoán. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; sắp xếp du lịch; vận tải bằng đường 
không; cho thuê máy bay, thiết bị bay; vận chuyển bằng xe cấp cứu; vận chuyển bằng xe 
bọc thép; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển bằng 
thuyền lớn; cho thuê tàu thuyền; lưu giữ tàu thuyền, vận chuyển bằng tàu thuyền; dịch vụ 
mua vé trước cho các chuyến đi; dịch vụ đóng chai; vận chuyển bằng xe buýt; bãi đỗ xe; 
cho thuê xe ôtô; vận chuyển bằng ô tô; chuyên chở bằng xe do động vật kéo (hoặc xe đẩy 
tay); dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ giao hàng; dịch vụ 
giao hàng qua bưu điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; hướng dẫn khách du lịch; 
vận chuyển bằng phà; chuyển phát hoa; dịch vụ đóng dấu hoặc dán tem thư; môi giới 
chuyên chở hàng hóa; chuyên chở hàng hoá; vận tải hàng hoá (bằng đường thuỷ); thuê tàu 
chở hàng; cho thuê chỗ để xe; vận chuyển đảm bảo đồ vật có giá trị, chuyên chở bằng xe 
tải; cho thuê ngựa; dịch vụ phá băng; dịch vụ phóng vệ tinh nhân tạo cho người khác; dịch 
vụ vận chuyển bằng xà lan; vận tải đường biển; chuyển phát thư tin; cho thuê xe có động 
cơ; dịch vụ giao báo chí; vận hành các cửa kênh; đóng gói hàng hoá; dịch vụ chuyển phát 
nhanh hàng hoá và thư tín; cho thuê bãi đỗ xe; vận chuyển hành khách; lưu trữ tài liệu 
hoặc dữ liệu điện tử; dịch vụ hoa tiêu; vận tải bằng du thuyền; dịch vụ khuân vác; cho 
thuê toa xe lửa; vận tải bằng đường sắt; cho thuê toa chở hàng; trục vớt tàu; dịch vụ cho 
thuê tủ ướp lạnh; dịch vụ chuyển nhà; cho thuê động cơ máy bay, cho thuê thiết bị cung 
cấp dưỡng khí cho thợ lặn; cho thuê trang phục lặn; cho thuê máy đông lạnh; cho thuê « 
tô đua; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; cho thuê 
khung để chở hành lý gắn trên nóc xe cộ; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho thuê xe 
lăn; hoạt động cứu hộ (vận tải); dịch vụ vận tải đường sông; cứu hộ tàu thuỷ; dịch vụ cứu 
hộ, cứu nạn; môi giới hàng hải; tham quan (du lịch); dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; 
thông tin về kho chứa; cất giữ hàng hoá; vận tải bằng tắc xi; lai dắt tàu thuyền; thông tin 
về giao thông; dịch vụ vận tải bằng xe điện; vận chuyển và tích trữ rác; môi giới vận tải; 
vận chuyển bằng đường ống dẫn; vận chuyển hành khách du lịch; đặt chỗ vận chuyển; 
thông tin về lĩnh vực vận tải; hậu cần vận tải; vận chuyển đồ đạc; đặt chỗ cho các chuyến 
đi; cứu nạn dưới nước; dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ hỗ trợ xe hỏng (kéo xe); cho thuê phương 
tiện vận tải; cung cấp nước; cung cấp nước bằng đường ống; bao gói hàng hoá. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; cung 
cấp nơi nhốt giữ động vật; đặt chỗ ở tạm thời; nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 
phục vụ; căng tin; dịch vụ nhà trẻ ban ngày; dịch vụ nhà hàng lưu động cung cấp tiệc theo 
yêu cầu; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách 
sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; 
cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê 
thiết bị phân phôi nước uống; cho thuê thiết bị chiếu sáng không dùng để lắp đặt ở rạp hát 
hoặc đài truyền hình; cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho 
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thuê nhà di động; nhà hàng ăn uống; nhà dưỡng lão; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán 
rượu nhỏ; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2014-04196 (220) 06.03.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A7.1.11; 7.1.5; 26.1.1 

(591) Nâu gụ, vàng sẫm, sám, đen, trắng 
(731) uỷ ban nhân dân xã Yên Ninh  

(VN) 

Xã Yên Ninh, huyện ý Yên, tỉnh Nam 
Định 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ gỗ 
 

Nhóm 20: Sản phẩm đồ gỗ: bàn gỗ, ghế gỗ, sập gụ, tủ chè, bàn thờ gỗ, hoành phi gỗ, câu 
đối gỗ, giường gỗ, trường kỷ gỗ, kệ tivi gỗ, tủ quần áo gỗ, tượng gỗ, tranh gỗ, tranh chữ 
gỗ, gương treo tường gỗ, lục bình gỗ, đĩa tứ linh gỗ, đôn gỗ. 

 

Nhóm 21: Bể cá cảnh 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất - nhập khẩu các sản phẩm là từ gỗ của xã yên ninh như: 
nội thất phòng khách, đồ trang trí, nội thất phòng ngủ, đồ thờ, vật dụng trang trí, nghệ 
thuật như thư pháp làm từ gỗ. 

 

 
(210) 4-2014-04382 (220) 07.03.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.3; A7.1.11; 7.1.24 

(591) xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Phú Nam  (VN) 

209A Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Mái che tường bằng kim loại cho các công trình xây dựng; mành che ngoài cửa 
bằng kim loại; cổng vòm bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-04482 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.17.11; 26.1.1; 3.9.1; A3.9.24 
(731) VIET HUONG TRADING COMPANY 

LIMITED   (HK) 
Viet Huong Building, 28 Hoi Wah Road, 
Tuen Mun, New Territories, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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Nhóm 30: Nước xốt (gia vị); mì ăn liền; nước xốt và nước xốt trộn tiện lợi cho mì sợi, mì 
ống hoặc cơm; hương liệu hoặc chất làm tăng hương vị cho cháo, mì sợi, mì ống hoặc 
cơm; chất phụ gia và hương liệu cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-04869 (220) 13.03.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần MDLAB Sài 

Gòn  (VN) 

Số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em 

bé; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế.  
 

Nhóm 09: Các ấn phẩm điện tử và hệ thống các tài liệu âm thanh hình ảnh điện tử được 
phân phối qua mạng internet để nghe trên các thiết bị di dộng hoặc trên máy tính có thể 
tải về trong khu vực y tế, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe chủ động; phần mềm 
có thể tải về trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe chủ động; nhật 
ký, báo cáo, các bài báo và bản tin trực tuyến trong các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức 
khỏe; các tài liệu âm thanh, hình ảnh điện tử được phân phối qua mạng internet để nghe 
trên các thiết bị đi dộng hoặc trên máy tính trong các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe; 
phần mềm và các ứng dụng trực tuyến trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế và chăm 
sóc sức khỏe chủ động; phần mềm trực tuyến có tính năng đánh giá nguy cơ sức khỏe, tự 
đánh giá, máy tính, và theo dõi mục tiêu trong các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe; 
phần mềm trực tuyến cho phép người dùng truy cập, cập nhật và quản lý hồ sơ y tế điện 
tử.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; bộ lọc tia cực tím 
cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 16: Xuất bản phẩm in trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người 
già và chăm sóc sức khỏe chủ động.  

 
Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y 
tế, vật tư y tế; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; 
mua bán cây giống dược liệu, dược liệu tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tư 
vấn quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo lãnh phát hành; phát hành và điều hành về bảo hiểm trợ cấp quan 
trọng; dịch vụ tính toán bảo hiểm; cung cấp thông tin trực tuyến về bảo hiểm y tế; cung 
cấp thông tin về các vấn đề bảo hiểm trợ cấp quan trọng, các dịch vụ từ thiện cụ thể là 
cung cấp hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân cho mục đích bù đắp chi phí y tế; tư vấn trong 
lĩnh vực bảo hiểm y tế và các khoản bồi hoàn y tế. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; thi công, lắp đặt hạng mục xây dựng bệnh viện; sửa chữa 
thiết bị y tế. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất bệnh viện; thiết kế bản vẽ xây dưng bệnh viện.  
 

Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại 
bệnh viện; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều hành về y tế, sức khỏe răng miệng, chăm sóc thị 
lực, thuốc theo toa, khuyết tật, đời sống, tai nạn; cung cấp thông tin về y tế, sức khỏe răng 
miệng, chăm sóc thị lực, thuốc theo toa, khuyết tật, đời sống, tai nạn; tư vấn trong lĩnh 
vực chăm sóc sức khỏe, phúc lợi của chương trình chăm sóc y tế, chương trình dược 
phẩm; dịch vụ vận động chăm sóc sức khỏe cho các thành viên của chương trình phúc lợi 
sức khỏe.  

 

Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ quản lý vụ việc, cụ thể là phối hợp dịch vụ pháp lý, thể chất, 
xã hội và tinh thần cho các cá nhân; vận động cộng đồng để nâng cao nhận thức về các 
vấn đề sức khỏe; các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2014-05098 (220) 14.03.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(731) FREEMEN ASIA PACIFIC PRIVATE 

LIMITED   (SG) 
4 Changi South Lane, #03-01/03 Nan 
Wah Building, Singapore 486127 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân cho nam giới; giày; ủng; dép; dép đi trong nhà; giày thể thao; giày 

đế mềm; quần áo; đồ đội đầu; tất cả thuộc nhóm 25. 
 

 
(210) 4-2014-05440 (220) 19.03.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ALPS ELECTRlC CO., LTD.   (JP) 
1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động chống trộm; bộ điều khiển từ xa cho hệ thống an ninh; đèn 
nháy [đèn tín hiệu]; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ học; biển báo hiệu, phản quang; 
khoá điện; vi mạch DNA; thiết bị và dụng cụ hoá học; đồ đạc đặc chủng cho phòng thí 
nghiệm; dụng cụ đo bằng thuỷ tinh; thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị phản ứng vi mô 
dùng trong nghiên cứu, thí nghiệm; máy ảnh [chụp ảnh]; máy quay phim; mô đun máy 
ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thấu kính quang học; vật dùng quang học và các bộ 
phận của chúng; ống thân cho kính viễn vọng (vành ống kính); máy đo; áp kế; dụng cụ đo 
và các bộ phận của chúng; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị đo, bằng điện; thiết bị đo áp 
suất; máy đếm vòng quay; máy đo tốc độ góc; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; nhiệt kế, không 
dùng cho mục đích y tế; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị điều chỉnh nhiệt; ôm kế; thước 
đo độ mở; thiết bị phân tích không khí; bộ dò; nhật xạ kế; ẩm kế; thiết bị đo tỷ trọng khí; 
phong vũ biểu; la bàn chỉ hướng; la bàn [dụng cụ đo]; niệu kế; bộ chỉ báo mức nước; máy 
đo độ cao; dụng cụ đo dung tích; la bàn điện tử; thiết bị kiểm tra chất bán dẫn; thiết bị mã 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
634 

hóa trở kháng; thiết bị mã hóa quay; thiết bị mã hóa tuyến tính; thiết bị mã hóa quang 
học; thiết bị mã hóa cho bút insulin; máy báo hiệu tự động sự mất áp lực trong các lốp 
hơi; máy biến thế [điện]; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; đường nối điện; thiết bị 
nạp ắc quy; bộ điều chỉnh ánh sáng [điện]; bộ biến đổi quang điện cho truyền thông 
quang học; bộ đổi điện; bộ đảo điện; bộ nối [điện]; đầu nối thẻ nhớ; bộ nối xoay cho hệ 
thống túi khí; cầu dao điện; thiết bị chuyển mạch di dộng [điện]; tổng đài điện thoại; thiết 
bị chuyển mạch kiểu chạm; cầu dao cho xe cộ; cái chuyển mạch cho thiết bị trò chơi; bộ 
điện trở; bảng điều khiển [điện]; bộ điều khiển điện cho ô tô để kiểm soát cần gạt nước 
mưa, thiết bị phát tín hiệu báo rẽ, cửa sổ điện, ghế điện, điều hòa không khí, hệ thống làm 
tan băng, hệ thống âm thanh trên xe ô tô, hệ thống định vị xe ô tô, chức năng bàn phím số, 
chuyển màn hiển thị thông tin về xe cộ, và các thiết bị an toàn, cụ thể là cụm nối điện 
quay chuyên dụng của bộ túi khí; điện trở; thiết bị phân thế; thiết bị phân thế cho thiết bị 
điều hòa không khí trên xe ô tô; cuộn dây chặn [trở kháng]; biến trở; máy biến trở; cuộn 
cảm [điện]; bộ dẫn động cho bộ phận giảm xóc; rơle điện; tụ quang; tụ điện; tụ quang 
biến đổi; tụ điện biến đổi; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; đầu dò (thiết bị được 
tích hợp vào thẻ thăm dò của thiết bị kiểm tra chất bán dẫn và phát hiện các tín hiệu điện 
bằng cách liên lạc bằng điện với chíp bán dẫn); chốt dò (thiết bị đầu cuối của thẻ thăm dò 
của thiết bị kiểm tra chất bán dẫn); thiết bị tạo dao động; bộ dao động khống chế bằng 
điện áp; bộ dao động khống chế bằng điện áp cho trạm cơ sở nhiều ngăn; bộ dao động cao 
tần; bộ dao động cảm biến điện trở từ khuếch đại cho máy thử siêu âm; dây cáp điện; cáp 
đồng trục; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện; đầu nối cho dây điện; khung giữ cho 
cuộn điện; cuộn dây điện; máy đọc đĩa compắc; máy ghi băng; thiết bị thu hình; máy thu 
thanh; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị cao tần; điện thoại di động; máy thu thanh trên xe 
cộ; thiết bị liên lạc; điện thoại; điện thoại hình; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; bộ 
thiết bị truyền phát [viễn thông]; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; ăng ten dạng màng; cơ 
cấu truyền động băng từ; tang trống (trống quay với đầu để viết và đọc dữ liệu); bộ cộng 
hưởng; thiết bị cộng hưởng; bộ cộng hưởng kết hợp; bộ điều biến; bộ giải điều; bộ cộng 
hưởng và cụm điều biến; bộ điều hưởng truyền hình; bộ khuếch đại âm thanh; bộ chuyển 
đổi vô tuyến; điểm cuối phân phối truyền hình cáp; mô đun truyền thông; bộ truyền 
thông; đầu ngoại vi của đài FM; bộ tổng hợp tần số; bộ điều biến tần số vô tuyến; thiết bị 
thu và phát sóng vô tuyến; bộ điều khiển từ xa; bộ máy thu phát; bộ chuyển mạch truyền; 
thiết bị truyền phát; bộ truyền thông không dây; mô đun truyền thông mạng LAN không 
dây; máy ngắt từ xa; tấm từ để cải thiện độ nhạy nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) và tạo 
khả năng khử tiếng ồn; mô đun truyền thông điện trường; thiết bị mã hoá từ tính; hệ thống 
đăng nhập thụ động (hệ thống mà có thể mở và đóng khoá cửa, khởi động và ngừng động 
cơ, mở cốp sau xe ô tô, mở ghế ngồi, khoá và mở khoá hộp điều khiển, và khoá tay lái của 
một chiếc xe bằng cách đơn giản giữ chìa khoá xe hoặc điều khiển từ xa mà có thể giao 
tiếp với xe); hệ thống đăng nhập không dùng khóa điều khiển từ xa sử dụng tần số vô 
tuyến; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa compắc [bộ nhớ đọc và/hoặc ghi]; bộ chuyển đổi đĩa 
compắc; ổ đĩa compắc; hộp chứa đĩa compắc; thiết bị ghi và đọc băng viđêô; loa; micrô; 
bộ phận giữ kim đĩa hát cho chiếc máy quay đĩa; máy fax; đầu từ; màn hiển thị tinh thể 
lỏng; máy chiếu la-de holographic; nguồn ánh sáng la-de; thiết bị tạo laze xanh lá không 
cho mục đích y tế; thiết bị điện phát quang; chất bán dẫn; ổ đĩa cho máy vi tính; bàn phím 
máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm máy tính đã ghi; giao diện [cho máy 
tính]; bút điện tử [thiết bị hiển thị]; thiết bị đầu vào cho thiết bị chơi trò chơi; bộ nhớ của 
máy tính; máy in để dùng với máy vi tính; máy in cho thiết bị đầu cuối tại điểm bán; máy 
in cho thiết bị đầu cuối di động; máy in ảnh; máy in cho xe tắc-xi; máy in cho máy ảnh 
kỹ thuật số; phần mềm cho máy in; đi ốt phát quang; thiết bị rung phản hồi, cụ thể là, 
thiết bị đầu vào với rung phản hồi; thiết bị đầu vào, cụ thể là, thiết bị đầu nhọn, bảng đăng 
nhập máy tính, bàn điều khiển cảm ứng, thiết bị trỏ; tay gạt có khớp cầu; bộ điều khiển 
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kiểu cần gạt; bộ đọc mã vạch; thiết bị xử lý dữ liệu; máy đọc ký tự quang; thiết bị xử lý dữ 
liệu quang cho máy tính; bộ truyền dữ liệu cho máy tính; bộ băng từ cho máy tính; ngăn 
cho đĩa mềm; bộ đổi đĩa CD-ROM và/hoặc DVD; ổ đĩa CD-ROM và/hoặc DVD; hộp 
chứa đĩa CD-ROM và/hoặc DVD; máy vi tính; thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế; 
hệ thống đóng cửa điện tử; nam châm; lõi từ; tín hiệu bằng đèn neon; gọng kính đeo mắt; 
thấu kính đeo mắt; kính đeo mắt [quang học]; mạch điện tử và thiết bị lưu trữ ghi lại các 
chương trình cho các trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; bộ cảm biến; bộ cảm 
biến mức chất lỏng; thiết bị màng mỏng có chức năng cảm biến; cảm biến đo biến dạng; 
bộ cảm biến dòng không khí; bộ cảm biến hồi tiếp cho bộ khởi động động cơ; bộ cảm 
biến độ ẩm; gia tốc kế; bộ cảm biến cho đồng hồ để phát hiện độ cao và hướng góc 
phương vị; bộ cảm biến từ tính trái đất; bộ cảm biến cho thiết bị chơi trò chơi; bộ cảm 
biến điện trở; bộ cảm biến áp suất; bộ cảm biến quang học; bộ cảm biến áp điện; bộ cảm 
biến điện dung; bộ cảm biến áp suất cho máy bơm tuần hoàn phụ trợ; bộ cảm biến cho 
máy đo huyết áp; cảm biến áp suất để đo áp suất của chất lỏng lưu thông của máy thẩm 
tách; bộ cảm biến điện trở từ khuếch đại (GMR) cho nhiệt kế y học và dụng cụ nội soi 
nang; bộ cảm biến cho thiết bị y tế và thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình; bộ cảm biến 
cho bệ xí vệ sinh có trợ động; cảm biến được gắn vào nhà vệ sinh để xét nghiệm nước tiểu 
và phân; bộ cảm biến cho điện tử ô tô; bộ cảm biến dò quay cho thiết bị điều hòa không 
khí dùng cho xe ô tô; bộ cảm biến áp suất cho hệ thống giám sát áp suất của lốp; bộ cảm 
biến sử dụng cho xe cộ, cụ thể là, cảm biến góc lái, cảm biến chân ga, cảm biến bàn đạp 
phanh, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến điều khiển điện tử vị trí bướm ga, cảm biến vị 
trí van EGR, cảm biến cấp độ đèn pha, cảm biến van hỗn hợp không khí, cảm biến trọng 
lượng ghế, cảm biến vị trí ghế, cảm biến chiều cao khung gầm, cảm biến hủy đèn báo rẽ; 
dụng cụ điều chỉnh độ sáng của đèn điện; hệ thống mạch đáp và các bộ phận của chúng 
(là hệ thống có chức năng truyền tín hiệu của những tác động từ hoạt động của khoá 
và/hoặc điều khiển từ xa, ví dụ như bằng âm thanh ánh sáng đèn tín hiệu, hệ thống này có 
thể nhận biết việc đóng mở khoá cửa, việc bật tắt động cơ, các điều kiện trong xe và vị trí 
của xe cộ); hệ thống mở ghế không dùng chìa và hệ thống khởi động động cơ không dùng 
chìa (là hệ thống có thể mở và đóng ghế ngồi, khởi động và tắt động cơ bằng cách giữ 
chìa khoá xe hoặc điều khiển từ xa mà có thể giao tiếp với xe; công tắc để điều chỉnh ghế 
xe tiến-và-lùi và độ nghiêng lên-và-xuống của ghế xe; công tắc cho thiết bị chiếu sáng 
và/hoặc cần gạt nước của xe cộ; hệ thống đăng nhập không dùng khóa điều khiển từ xa sử 
dụng tần số vô tuyến (hệ thống an ninh); camera phía sau cho xe ô tô; thiết bị chuyển 
mạch cho xe cộ, công tắc điều khiển gương; công tắc cho cửa sổ điện; công tắc cho gương 
điện; công tắc kết hợp tay lái có cụm nối điện quay chuyên dụng; bộ cảm biến trọng 
lượng của ghế ô tô để kiểm soát hoạt động của túi khí; thiết bị điều khiển mức độ đèn pha; 
bảng điều khiển điện cho ô tô để kiểm soát cần gạt nước mưa, thiết bị phát tín hiệu báo rẽ, 
cửa sổ điện, ghế điện, điều hòa không khí, hệ thống làm tan băng, hệ thống âm thanh trên 
xe ô tô, hệ thống định vị xe ô tô, chức năng bàn phím số, chuyển màn hiển thị thông tin về 
xe cộ, và các thiết bị an toàn, cụ thể là cụm nối điện quay chuyên dụng của bộ túi khí. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí và các bộ phận của chúng dùng cho xe cộ; thiết bị 
thông gió và các bộ phận của chúng dùng cho xe cộ; bộ điều hòa không khí; bảng điều 
khiển điều hòa không khí; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; thiết bị sưởi ấm và các 
bộ phận và phụ kiện của chúng; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng] và các bộ 
phận và phụ kiện của chúng; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí] và các bộ 
phận và phụ kiện của chúng; quạt [bộ phận của hệ thống điều hoà không khí]; cái chụp 
thông gió và các bộ phận và phụ kiện của chúng; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí 
hoặc nước và các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy và thiết bị làm sạch không khí và 
các bộ phận và phụ kiện của chúng; đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng 
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và các bộ phận và phụ kiện của chúng; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ và các bộ phận và 
phụ kiện của chúng; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của đèn]; đèn pha xe cộ và 
các bộ phận và phụ kiện của chúng; tủ lạnh và các bộ phận và phụ kiện của chúng; thiết bị 
sấy khô đồ giặt là, dùng điện và các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy sấy tóc [thiết bị 
sấy khô] và các bộ phận và phụ kiện của chúng; thiết bị phun hơi nước vào mặt [tắm hơi] 
và các bộ phận và phụ kiện của chúng; dụng cụ nấu nướng dùng điện và các bộ phận và 
phụ kiện của chúng; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng] và các bộ phận và phụ kiện của 
chúng; buồng vệ sinh và các bộ phận và phụ kiện của chúng; hệ thống và thiết bị vệ sinh 
và các bộ phận và phụ kiện của chúng; bệ xí vệ sinh và các bộ phận và phụ kiện của 
chúng; thiết bị dùng cho bồn tắm và các bộ phận và phụ kiện của chúng. 

 
Nhóm 12: ¤ tô và các bộ phận và phụ kiện của chúng; xe hai bánh có động cơ, xe đạp và 
các bộ phận và phụ kiện của chúng; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; thiết bị chống 
trộm dùng cho xe cộ; cảm biến gia tốc chống trộm; gương chiếu hậu; bánh lái cho xe cộ 
và các bộ phận và phụ kiện của chúng; bộ nối quay cho hệ thống túi khí; túi khí [thiết bị 
an toàn cho xe ô tô] và các bộ phận và phụ kiện của chúng; thiết bị phát tín hiệu báo rẽ 
cho xe cộ; bộ trợ động cho thiết bị giảm xóc; khớp truyền động bánh răng cho phương 
tiện giao thông trên bộ các bộ phận và phụ kiện của chúng; cơ cấu truyền động cho xe cộ 
mặt đất; giảm xóc treo cho xe cộ các bộ phận và phụ kiện của chúng; xe cộ giao thông 
trên bộ và các bộ phận và phụ kiện của chúng; thiết bị an toàn điện tử được gắn trên xe 
hơi ngăn động cơ không hoạt động trừ khi có chìa khoá hoặc thẻ đúng được sử dụng (thiết 
bị chống trộm cho xe cộ); bộ ổn định cho đèn pha (hệ thống để ổn định hướng lên và 
xuống của đèn pha bất chấp sự tăng tải). 

 

 
(210) 4-2014-05599 (220) 20.03.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 8.1.25; A12.1.15; A12.1.25 
(591) Vàng cam, vàng, nâu, xanh lá cây 
(731) Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường 

Thanh Trì   (VN) 

Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cuốn (bánh cuốn không nhân và bánh cuốn có nhân) 
 

 
(210) 4-2014-05696 (220) 20.03.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 19.11.4; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) LAB MADE LIMITED  (HK) 

Room 421, Sino Industrial Plaza, 9 Kai 
Cheung Road, Kowloon Bay, Hong 
Kong 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh (dùng để ăn); sản phẩm kem lạnh (dùng để ăn); bánh xăng- đuých 
làm từ kem; kem que (dùng để ăn); kem lạnh làm bằng sữa chua; kem ốc quế; bánh kẹo 
dạng đông lạnh; món tráng miệng dạng kem lạnh; đá lạnh dùng để ăn; kem trái cây lạnh; 
kem trái cây đông lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); chất liên kết cho kem lạnh 
(thuộc nhóm này); bột cho kem lạnh (thuộc nhóm này); kem sốt dạng sữa đông lạnh phủ 
trên đồ tráng miệng; nước sốt đông lạnh phủ trên kem. 

 

Nhóm 43: Cửa hàng phục vụ đồ ăn dạng kem lạnh; nhà hàng chuyên pbục vụ món ăn 
kem; cửa hàng phục vụ món kem và các sản phẩm từ sữa cho người ăn tại chỗ hoặc mua 
về; nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn đông lạnh, kem, sữa chua, kem trái cây thông 
thường hoặc các món ăn có thể được chế biến theo yêu cầu như trộn thêm các nguyên liệu 
khác như kẹo, trái cây, hạnh nhân, kem nước quả, kem lắc, mạch nha, sinh tố, đồ uống 
đông lạnh, bánh ngọt, bánh nướng, kem ốc quế và kem ly; cửa hàng phục vụ món ăn kem 
tận nơi; quán rượu nhỏ; nhà hàng tự phục vụ. 

 

(210) 4-2014-05701 (220) 21.03.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Gia Phát  (VN)

46/2 ĐHT31, tổ 11, khu phố 1, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Cái đựng đồ dùng treo tường (đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc nhà bếp); 
khay đựng xà phòng; cái đựng đồ trong nhà tắm (đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc 
nhà bếp); móc dán tường không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2014-05762 (220) 21.03.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 01598430 23.12.2013 AU 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) AUSTRALIAN NATURAL FOODS 

HOLDINGS PTY LIMITED   (AU) 
80 Box Rd, Taren Point NSW 2229, 
Australia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm sữa, bao gồm cả đồ uống từ sữa là chủ yếu và sữa 
uống hữu cơ; sữa chua, bao gồm cả sữa chua làm từ đậu nành; sữa đậu nành (thay thế 
sữa); chế phẩm làm từ đậu nành là chủ yếu thuộc nhóm này; kem (sản phẩm sữa); sản 
phẩm sữa chua; pho mát, bao gồm cả pho mát làm từ đậu nành; trứng; xúp; chế phẩm để 
nấu xúp; trái cây đã nấu chín; trái cây đã phơi khô; trái cây đông lạnh; trái cây được bảo 
quản; rau đã nấu chín; rau đã phơi khô; rau đông lạnh; rau được bảo quản; dầu ô liu dùng 
cho thực phẩm; thạch dùng cho thực phẩm; mút ướt; mứt quả ướt; dầu thực vật và mỡ ăn; 
thịt; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt. 
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Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột xay và 
chế phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh ăn được; đường; 
mật ong; nước mật đường; men; bột nở; muối; mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; 
nước đá ăn được; kem ăn và chế phẩm thay thế kem ăn; món ăn tráng miệng đông lạnh và 
ướp lạnh, bao gồm món ăn tráng miệng chủ yếu làm từ gạo; bánh kẹo ướp lạnh có sữa và 
không chứa sữa, bao gồm cả bánh kẹo để lạnh có chứa đậu nành; đồ uống làm từ cà phê, 
từ ca cao hoặc từ sô cô la có chứa ít sữa; thực phẩm làm từ gạo và sữa, gạo là thành phần 
chính. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn trên 
cơ sở ngũ cốc; đồ uống từ trái cây; đồ uống từ rau; đồ uống không cồn thuộc nhóm này 
(có chứa gạo và sữa), đồ uống không cồn làm từ gạo; sữa yến mạch, đồ uống không cồn 
làm từ yến mạch; sữa làm từ hạnh nhân (đồ uống); sữa lạc (sữa đậu phộng) [đồ uống 
không chứa cồn]; xi rô và chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2014-05840 (220) 21.03.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, đỏ bọc đô 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Biển Ngọc  (VN) 

Khách sạn Yasaka - số 18 Trần Phú, 
phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ngọc trai, đá quý, vàng bạc, trang sức. 

 
 

(210) 4-2014-05870 (220) 24.03.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 21.1.17; 26.3.4 
(591) Xanh dương, đỏ, hồng, vàng 
(731) Công ty cổ phần SOFORYOU  

(VN) 

Số 17/2 đường số 10, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 35: Mua bán máy tính, phương tiện thông tin và chương trình máy tính. 
 

Nhóm 41: Các dịch vụ đào tạo và giáo dục bao gồm tổ chức các lớp học và các hội thảo 
trong lĩnh vực máy tính và chương trình máy tính.  

 
Nhóm 42: Sáng tạo, thiết kế và triển khai phần mềm máy tính; sáng tạo, thiết kế, triển 
khai mạng máy tính và cụm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2014-06428 (220) 28.03.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 1.15.23 
(731) MELOSA LIMITED   (HK) 

Unit F, 9/F Wong King Industrial 
Building, 2-4 Tai Yau Street, San Po 
Kong, Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 40: Tráng rửa phim ảnh; dựng khung cho ảnh chụp; phóng ảnh chụp; khắc ảnh 
chụp; xử lý ảnh chụp; in ảnh chụp; phục chế ảnh chụp; xử lý phim điện ảnh; thông tin về 
xử lý vật liệu; hồ giấy; làm khung cho các tác phẩm nghệ thuật; khắc trổ; in đá; in ốp sét; 
in mẫu vẽ; dịch vụ xếp chữ trên phim; cán kim loại; gia công hàng hóa hoặc nguyên vật 
liệu theo đơn đặt hàng (cho người khác); dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến 
các dịch vụ nói trên; tất cả thuộc nhóm 40.  

 
 

(210) 4-2014-06527 (220) 31.03.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.3.2; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Vmat  (VN)

Số 30, ngõ 9, Vân Hồ 3, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vữa xây dựng; vữa chống thấm; tấm thạch cao cốt sợi thủy tinh, bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2014-06587 (220) 31.03.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Liu Anh Giàu  (VN) 

279/8 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ may sẵn như quần áo đồng phục, quần áo công sở.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, đồ may sẵn. 
 
 

(210) 4-2014-06643 (220) 01.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, đen, vàng nghệ 
(731) Công ty cổ phần Hội Thảo 

Việt  (VN) 

93 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ câu lạc bộ giao lưu gặp gỡ. 
 
 

(210) 4-2014-06645 (220) 01.04.2014 

 

   

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.3; 25.1.6; 26.1.2; 25.1.15 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng, cam, đỏ, ghi 
(731) Công ty cổ phần Đường 

Quảng Ngãi  (VN) 

Số 2 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2014-07114 (220) 04.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 20.7.1; A17.5.19; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Xanh ghi, trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá 

cây 
(731) Công ty TNHH Sản xuất Học 

cụ  (VN) 

Công ty Vật tư và Thiết bị Toàn bộ - 
Matexim, xã Phú Diễn, huyện từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; đồ đặc chủng cho 
phòng thí nghiệm; thiết bị đo, dụng cụ đo. 

 

Nhóm 20: Bàn ghế ngồi; tủ đựng. 
 
 

(210) 4-2014-07172 (220) 04.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; A26.11.12; 18.3.21 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, xanh nhạt, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Minh Đạt  

(VN) 

124/2E Xóm Đất, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, vải, vải sợi.  
 

Nhóm 40: Nhuộm quần áo; nhuộm vải; nhuộm vải sợi; tẩy trắng vải; dệt vải.  
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(210) 4-2014-07212 (220) 07.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.16; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần công viên 

Xanh Năm Sao  (VN) 

179 đường Hùng Vương, phường 3, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; tổ chức tiệc cưới (tiệc ăn uống). 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới). 
 

 
(210) 4-2014-07270 (220) 07.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh biển, vàng, xám nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dầu khí Sài Gòn  

(VN) 

131 đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý cửa hàng bán lẻ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống; quán cà phê; căng tin; nhà hàng ăn uống; 
quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2014-07271 (220) 07.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.2; 1.15.23; 1.15.24 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Vi Biển - AKURUHI  (VN) 

03 -05 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống: cung cấp thức ăn và đồ uống.  
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(210) 4-2014-07370 (220) 08.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 11.3.5; 19.9.1; 17.2.25 
(591) Vàng cam, nâu, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Hội nghề đúc truyền thống 

Huế   (VN) 

Tổ 23, khu vực 6, phường Thủy Xuân, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Chuông gia trì bằng đồng; đại hồng chung (quả chuông lớn) bằng đồng; kiển 

bằng đồng(kiểng bằng đồng phục vụ đám tang); khánh bằng đồng; tang bằng đồng; tích 
trượng bằng đồng; tượng bằng đồng; lư hương bằng đồng; chụp đèn bằng đồng; lục bình 
bằng đồng; cơi bằng đồng; trái quả bằng đồng; hạc bằng đồng; phù điêu bằng đồng; hàng 
mỹ nghệ bằng đồng (tác phẩm nghệ thuật); pháp khí bằng đồng; các hệ thống giao thông 
bằng gang (cột đèn, dải phân cách); rá thoát nước bằng gang (tấm  bằng gang có lỗ nhỏ để 
thoát nước); hố ga công trình giao thông bằng gang; ròng rọc bằng gang không dùng cho 
máy móc.  

 
Nhóm 07: Thiết bị bơm hút cát bằng gang; ổ con lăn của máy móc (bạc đạn đĩa) bằng 
đồng; bánh đà (thiết bị máy, bằng gang), cái ròng rọc (pulley) bằng gang dùng cho máy 
móc.  

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng không dùng điện gồm: chảo bằng gang, nồi bằng gang, xoong 
bằng nhôm, thau (chậu) bằng nhôm, chảo bằng đồng.  

 

 
(210) 4-2014-07428 (220) 08.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.11.5; 25.1.25; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, xanh lá cây, 

xanh lá mạ, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH Thuận Thiên  

(VN) 

Số 10/1 đường Hùng Vương, phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi đã qua chế biến dùng làm thực phẩm, được sử dụng như rau; nấm 

linh chi đông lạnh dùng làm thực phẩm, được sử dụng như rau; thực phẩm dinh dưỡng 
chứa nấm linh chi không dùng cho mục đích y tế, cụ thể là đồ uống làm từ sữa có bổ sung 
nấm linh chi (sữa là thành phần chính, nấm linh chi là thành phần phụ) không dùng cho 
mục đích y tế; trái cây chứa nấm linh chi (được sử dụng như rau) được đóng chai, đóng 
hộp. 

 
Nhóm 35: Buôn bán sản phẩm nấm linh chi. 
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(210) 4-2014-07505 (220) 10.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khang Huy 

Paint  (VN) 

7A Nguyễn Văn Bứa, ấp 6, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni. 
 

 
(210) 4-2014-07548 (220) 10.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Tứ Thân Canh 

CÁ RÔ  (VN) 

Số 25 Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (tất cả đã được bảo quản). 
 

 
(210) 4-2014-07659 (220) 11.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 20.7.1; 3.7.17; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, ghi 
(731) Công ty TNHH Quảng cáo trẻ 

Phương Đông  (VN) 

67/50 phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất và sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng xương, gỗ, sáp, thạch 
cao, chất dẻo. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ; tư vấn quản lý kinh 
doanh, tư vấn quản lý nhân sự.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; quản lý các căn hộ cho thuê, quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa du lịch; dịch vụ điều hành tua du lịch; 
dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ vận chuyển khách du lịch.  

 

Nhóm 40: In và các dịch vụ liên quan đến in ấn. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống máy tính, thiết kế trang trí nội 
thất, thiết kế công nghiệp, thiết kế bao bì, thiết kế quần áo, thiết kế đồ họa nghệ thuật, 
thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  
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Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường). 

 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên.  
 
 

(210) 4-2014-07724 (220) 14.04.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A25.7.21; A7.1.12; 7.1.6; 2.9.22 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, xanh dương 
nhạt, cam 

(731) Công ty TNHH thương mại 

CITYPHAR Sài Gòn  (VN) 

259 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-07857 (220) 14.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.4.2; A26.4.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Nguyễn AUDIO  

(VN) 

163/53 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông, kim khí điện máy, băng video, 
audio.  

 
 

(210) 4-2014-07900 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ORIHARA MANUFACTURING Co. 
LTD   (JP) 
1-3-3 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 
Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 17: Băng sợi thủy tinh (nhựa đặc biệt) dùng để sửa chữa ống dẫn bị rò rỉ; băng cao 
su dùng để sửa chữa ống dẫn bị rò rỉ; keo dính epoxy (keo dính tổng hợp) dùng để trét vào 
(bịt kín) chỗ ống dẫn bị rò rỉ; nhựa epoxy (nhựa tổng hợp) dùng để trét vào (bịt kín) chỗ 
ống dẫn bị rò rỉ; nhựa tổng hợp (băng sợi thủy tinh) dùng để sửa chữa chỗ rò rỉ của ống 
dẫn; lưới sợi thép không gỉ dùng để sửa chữa chỗ rò rỉ của ống dẫn, tất cả sản phẩm trên là 
vật liệu bịt kín và/hoặc gắn kín.  
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(210) 4-2014-07940 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Sarment S.μ r.l,   (LU) 

6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 
Munsbach, Luxembourg  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giải trí và giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ rượu vang (câu lạc bộ 
giải trí); dịch vụ tổ chức các buổi thử rượu và các sự kiện liên quan đến rượu vang cho 
mục đích giáo dục, văn hoá và giải trí; dịch vụ xuất bản các ấn phẩm in. 

 

 
(210) 4-2014-07947 (220) 15.04.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.9.22; 22.1.1 

(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng 
(731) Võ Văn Thành   (VN) 

22/3 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo, huấn luyện chuyên ngành y khoa, tổ chức hội thảo, hội nghị, buổi toạ 
đàm, nói chuyện chuyên đề chuyên ngành y khoa.  

 

 
(210) 4-2014-07965 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh đen, vàng, vàng nhạt, trắng 
(731) Tổng công ty du lịch Sài Gòn 

- trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên   (VN) 

Số 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá; bánh kem; bánh trung thu; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo.  
 

Nhóm 36: Chuyển tiền kiều hối; tư vấn đầu tư; cho thuê nhà, ki ốt, cửa hàng kinh doanh; 
đại lý thu đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; 
cho thuê xe; khai thác dịch vụ cảng sông, cảng biển; đại lý bán vé máy bay quốc nội và 
quốc ngoại. 
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Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ khu vui chơi giải trí (vũ 

trường, karaoke, tổ chức biểu diễn ca nhạc trong nhà hàng); dịch vụ trò chơi điện tử có 

thưởng dành cho người nước ngoài; dịch vụ vui chơi giải trí trên du thuyền; dịch vụ kinh 

doanh bãi tắm biển phục vụ cho mục đích thể thao giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cắm trại ngày 

nghỉ; dịch vụ cho thuê phòng họp. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ 

cắt sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm nắng. 
 

 
(210) 4-2014-07966 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh đen, vàng, vàng nhạt, trắng 

(731) Tổng công ty du lịch Sài Gòn 

- trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên    (VN) 

Số 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá; bánh kem; bánh trung thu; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo.   

 

Nhóm 36: Chuyển tiền kiều hối; tư vấn đầu tư; cho thuê nhà; ki ốt; cửa hàng kinh doanh; 

đại lý thu đổi ngoại tệ.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; 

cho thuê xe; khai thác dịch vụ cảng sông, cảng biển; đại lý bán vé máy bay quốc nội và 

quốc ngoại.  

 

Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; dịch vụ tư vấn du học, dịch vụ khu vui chơi giải trí (vũ 

trường, karaoke, tổ chức biểu diễn ca nhạc trong nhà hàng), dịch vụ trò chơi điện tử có 

thưởng dành cho người nước ngoài; dịch vụ vui chơi giải trí trên du thuyền; dịch vụ kinh 

doanh bãi tắm biển phục vụ cho mục đích thể thao giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cắm trại ngày 

nghỉ; dịch vụ cho thuê phòng họp.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ 

cắt sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm nắng. 
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(210) 4-2014-07967 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 1.5.1 
(591) Xanh đen, vàng, vàng nhạt, trắng 
(731) Tổng công ty du lịch Sài Gòn 

- trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên    (VN) 

Số 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá; bánh kem; bánh trung thu; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo.   
 

Nhóm 36: Chuyển tiền kiều hối; tư vấn đầu tư; cho thuê nhà, ki ốt, cửa hàng kinh doanh; 
đại lý thu đổi ngoại tệ.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; 
cho thuê xe; khai thác dịch vụ cảng sông, cảng biển; đại lý bán vé máy bay quốc nội và 
quốc ngoại.  

 

Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ khu vui chơi giải trí (vũ 
trường, karaoke, tổ chức biểu diễn ca nhạc trong nhà hàng); dịch vụ trò chơi điện tử có 
thưởng dành cho người nước ngoài; dịch vụ vui chơi giải trí trên du thuyền; dịch vụ kinh 
doanh bãi tắm biển phục vụ cho mục đích thể thao giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ; dịch vụ cho thuê phòng họp.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ 
cắt sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm nắng. 

 

 
(210) 4-2014-07968 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 1.5.1 
(591) Xanh đen, vàng, vàng nhạt, trắng 
(731) Tổng công ty du lịch Sài Gòn 

- trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên    (VN) 

Số 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá; bánh kem; bánh trung thu; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo.   
 

Nhóm 36: Chuyển tiền kiều hối; tư vấn đầu tư; cho thuê nhà, ki ốt, cửa hàng kinh doanh; 
đại lý thu đổi ngoại tệ.  
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; 
cho thuê xe; khai thác dịch vụ cảng sông, cảng biển; đại lý bán vé máy bay quốc nội và 
quốc tế. 

 

Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ khu vui chơi giải trí (vũ 
trường, karaoke, tổ chức biểu diễn ca nhạc trong nhà hàng); dịch vụ trò chơi điện tử có 
thưởng dành cho người nước ngoài; dịch vụ vui chơi giải trí trên du thuyền; dịch vụ kinh 
doanh bãi tắm biển phục vụ cho mục đích thể thao giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ; dịch vụ cho thuê phòng họp.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ 
cắt sửa móng tay; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm nắng. 

 

 
(210) 4-2014-07996 (220) 16.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(731) Phạm Văn Độ  (VN) 

Tổ 6, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Giường ngủ cho xe cộ; ghế ngồi (xe cộ); ghế bảo hiểm dùng cho trẻ em [cho xe 
cộ]. 

 

Nhóm 20: Giường; ghế bành; bàn; ghế dài; tủ; ghế. 
 

 
(210) 4-2014-08166 (220) 17.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh ngọc 
(731) Công ty cổ phần Hàng hải 

Vsico  (VN) 

Số 9, ngõ 84, phố Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, phân đạm, hoá chất (trừ những hoá chất nhà nước 
cấm); đại lý mua, đại lý bán: bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; đại lí phân 
phối các mặt hàng phân đạm, hóa chất (trừ những hóa chất nhà nước cấm) ; uỷ thác xuất 
nhập khẩu.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyên chở hàng hóa; vận chuyển hành khách; vận tải đường sông; 
vận tải đường biển; vận tải đường sắt; vận tải đường bộ; đại lí tàu biển và cung ứng dịch 
vụ hàng hải.  
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(210) 4-2014-08280 (220) 18.04.2014 

 

   

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.15; 6.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Hợp tác xã chè Tân Hương  

(VN) 

Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2014-08348 (220) 18.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MARVEL CHARACTERS INC.  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A. 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là sản xuất, phân phối, và cho thuê các bộ phim điện 
ảnh; sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình và truyền thanh; sản xuất và cho 
thuê các bản ghi âm và ghi hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các 
chương trình giải trí và chương trình tương tác để phân phối thông qua các phương tiện 
truyền hình, cáp, vệ tinh, các phương tiện âm thanh và ghi hình; đầu máy; đĩa máy tính và 
các phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các chương 
trình giải trí liên tục, chương trình tin tức, và chương trình thông tin sự kiện thời sự, tất cả 
được truyền qua mạng thông tin liên lạc và mạng máy tính; thông tin giải trí; dịch vụ giải 
trí liên quan đến việc cung cấp các chương trình liên tục có nội dung là phim hoạt hình, 
phim thể loại phiêu lưu được chuyển thể từ truyện tranh truyền qua các thiết bị truyền 
thông không dây cụ thể là điện thoại cầm tay, máy tính xách tay, máy tính để bàn, và các 
thiết bị cầm tay không dây; dịch vụ giải trí trong lĩnh vực phim và truyền hình, cụ thể là 
sáng tạo và sản xuất các hình ảnh được tạo ra bằng máy vi tính dùng cho phim điện ảnh, 
phim hoạt hình, viđêô, viđêô hoạt hình, chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim 
hoạt hình; cung cấp dịch vụ hoạt hình sử dụng hiệu ứng nghe nhìn đặc biệt cho phim điện 
ảnh và truyền hình dùng cho phim, viđêô và truyền hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là sản 
xuất hàng loạt chương trình truyền hình liên tục có nội dung là phim hoạt hình và phim 
thể loại phiêu lưu được chuyển thể từ truyện tranh; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các 
bộ phim thể loại phiêu lưu được chuyển thể từ truyện tranh và hoạt hình và băng viđêô để 
phát sóng trên truyền hình; dịch vụ rạp chiếu phim, cụ thể trình chiếu phim và băng viđêô 
trong rạp; dịch vụ giải trí, cụ thể là các buổi trình diễn trực tiếp trong rạp có các nhân vật 
mặc trang phục; cung cấp phần mềm trò chơi trên máy vi tính tương tác trực tuyến không 
tải được về qua mạng điện tử mà có thể được người sử dụng mạng truy cập trong toàn bộ 
mạng; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; cung cấp các thông tin giải trí liên quan đến 
sách có tranh truyện, phim điện ảnh, chương trình truyền hình hoạt hình và trò chơi viđêô 
trên các trang web; cung cấp tin tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến 
truyện tranh, phim điện ảnh, chương trình truyền hình hoạt hình và các trò chơi viđêô qua 
một mạng điện tử; dịch vụ công viên giải trí và công viên giải trí theo chủ đề; dịch vụ giáo 
dục và giải trí được cung cấp cho hoặc liên quan đến công viên theo chủ đề; các buổi trình 
điễn sân khấu trực tiếp; trình chiếu các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình nhà 
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hát; dịch vụ hoạt náo viên (làm trò tiêu khiển); dịch vụ giáo dục, cụ thể là phát triển, sắp 
xếp và thực hiện các cuộc hội thảo và chương trình về giáo dục trong lĩnh vực truyện 
tranh.  

 

 
(210) 4-2014-08484 (220) 21.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 

Swiss  (VN) 

42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 
 

(210) 4-2014-08620 (220) 22.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.1.2; 3.9.18 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương, xanh da 

trời, hồng, tím, da cam 
(731) S.B. FOOD COMPANY LIMITED   (TH)

139 Mu 6 BanBuang-Klaeng Road, 
Tambon Wangchan, Amphur Wangchan, 
Rayong province, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm giòn ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột; thực phẩm ăn nhanh giàu tinh bột; thực phẩm giàu tinh bột.  

 
 

(210) 4-2014-08621 (220) 22.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 3.9.15; 3.9.18; 26.1.2; 8.7.8; 25.12.1
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh da trời, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, hồng nhạt, 
da cam 

(731) S.B. FOOD COMPANY LIMITED   (TH)
139 Mu 6 BanBuang-Klaeng Road, 
Tambon Wangchan, Amphur Wangchan, 
Rayong province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm giòn ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột; thực phẩm ăn nhanh giàu tinh bột; thực phẩm giàu tinh bột.  
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(210) 4-2014-08622 (220) 22.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 26.3.1; 8.7.8; 1.15.23; 3.9.15; 
A25.7.7 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh dương, xanh 
da trời, da cam 

(731) S.B. FOOD COMPANY LIMITED   (TH)
139 Mu 6 BanBuang-Klaeng Road, 
Tambon Wangchan, Amphur Wangchan, 
Rayong province, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm giòn ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột; thực phẩm ăn nhanh giàu tinh bột; thực phẩm giàu tinh bột.  

 

 
(210) 4-2014-08648 (220) 22.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Mạnh 

Nguyễn  (VN) 

492 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy rửa bát đĩa; máy giặt; máy xay nghiền gia dụng chạy điện; 
máy và thiết bị điện để làm sạch; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy là; 
thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy ép trái cây 
dùng điện cho mục đích gia dụng; máy chế biến thức ăn dùng điện.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công 
 

Nhóm 09: Thiết bị sạc pin; thiết bị sạc cho ắc quy điện; ắc quy điện; máy sinh khí ozon 
[thiết bị tạo ozon]; điện thoại di động. 

 

Nhóm 11: Chảo áp suất, dùng điện; thiết bị làm nóng nước; quạt gió [điều hoà không 
khí]; máy sấy tóc; thiết bị điều hoà không khí; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và 
thiết bị nấu nướng; hệ thống làm sạch nước; bộ lọc nước uống; thiết bị và máy làm lạnh; 
thiết bị đun nước; hệ thống và thiết bị làm lạnh; nồi hấp [nồi áp suất dùng điện]; máy pha 
cà phê dùng điện; tủ lạnh; ấm đun nước sử dụng điện; quạt điện dùng cho cá nhân; lò vi 
sóng (thiết bị nấu ăn). 

 

Nhóm 35: Giới thiệu trưng bày sản phẩm; quảng cáo qua thư; xuất bản tài liệu quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo; quảng cáo thương mại trên truyền hình; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; biên tập 
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thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tra cứu dữ liệu trong 
máy vi tính cho người khác; dịch vụ điểm tin; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ maket 
cho mục đích quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; marketing; dịch vụ tiếp thị qua điện 
thoại. 

 

 
(210) 4-2014-08658 (220) 22.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 18.1.5 
(731) CULTURE CYCLISTE CO., LTD.   (TH)

2/388 Moo 8, Tambol Kratum Lom, 
Amphur Sam Phran, Nakornpathom 
Province 73220 Thailand  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ; phân phối xe đạp, các bộ phận cho xe đạp, thiết 

bị cho xe đạp, xe đạp điện, xe ga, xe máy điện, xe cộ chạy điện, xe ba bánh (không bao 
gồm vận chuyển); thương mại điện tử, cụ thể là: thương mại trong lĩnh vực kinh doanh 
mua bán xe đạp, các bộ phận cho xe đạp, thiết bị cho xe đạp, xe đạp điện, xe ga, xe máy 
điện, xe cộ chay điện, xe ba bánh; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính các sản phẩm 
xe đạp, các bộ phận cho xe đạp, thiết bị cho xe đạp, xe đạp điện, xe ga, xe máy điện, xe 
cộ chạy điện, xe ba bánh; giới thiệu/trưng bày các sản phẩm xe đạp, các bộ phận cho xe 
đạp, thiết bị cho xe đạp, xe đạp điện, xe ga, xe máy điện, xe cộ chạy điện, xe ba bánh trên 
Internet. 

 

 
(210) 4-2014-08785 (220) 23.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.5; 7.11.1; 26.4.3 
(731) POROS LIMITED  (GB) 

1 Beauchamp Court, Victors Way 
Barnet, Hertfordshire United Kingdom 
EN5 5TZ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá; thịt gia cầm và thịt thú rừng; chiết xuất thịt; trái cây và rau quả đã nấu 

chín, sấy khô và bảo quản; thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng, sữa và sản 
phẩm sữa; dầu và mỡ ăn được; đồ ăn đã chế biến trên cơ sở trái cây; súp và khoai tây 
chiên giòn. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; cao lương; cà phê nhân tạo; bột 
và chế phẩm ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; kem ăn được; mật ong; mật 
đường; men dạng bột để làm bánh; muối; mù tạt; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh 
ăn  được; bánh xăng đuých; đồ ăn đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; bánh pi-za; bánh nướng 
và mì ống. 
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga; đồ uống không cồn; nước trái cây và nước ép 
trái cây; xi-rô để làm đồ uống; đồ uống làm bằng bia pha với bia gừng hoặc nước chanh 
(đồ uống không cồn), đồ uống đã khử cồn; bia không cồn và rượu vang (rượu không cồn).  

 

Nhóm 33: Rượu vang có cồn; rượu cồn và rượu mùi; đồ uống có cồn có hương vị hoa quả; 
cốc tai co cồn. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; bật lửa cho người hút thuốc. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; tổ chức, điều 
hành và giám sát mức độ trung thành của người lao động và chế độ khuyến khích lao 
động; cung cấp dịch vụ quảng cáo qua mạng internet; sản xuất quảng cáo trên truyền hình 
và đài phát thanh; dịch vụ kế toán; dịch vụ đấu giá; hội chợ thương mại; thăm dò ý kiến 
dư luận; dịch vụ xử lý dữ liệu; cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ bán lẻ liên quan 
đến bán mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm chăm sóc tóc, nước dưỡng thể, chế phẩm dược, 
chất bổ sung ăn kiêng cho người, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, kim loại quý, ấn 
phẩm in, báo giấy, đồ da, túi xách (hành lý), quần áo dệt may, thảm, thảm trang trí, thảm 
treo tường, đồ chơi, trò chơi, dụng cụ chơi trò chơi, thiết bị tập thể dục, thực phẩm cho 
người tiêu dùng, đồ uống cho người tiêu dùng, nông sản và sản phẩm thu hoạch trong 
vườn, vật dụng cho người hút thuốc. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và bảo quản hàng hoá; sắp xếp chuyến du lịch; phân 
phối điện; thông tin du lịch; cung cấp bãi đỗ xe ô tô. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức 
hoạt động thể thao văn hóa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu và dịch vụ cung cấp đồ uống và 
thực phẩm do nhà hàng thực hiện; cung cấp nơi ăn nghỉ ngày lễ; đặt phòng và đặt chỗ tại 
nhà hàng cho kỳ nghỉ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà trẻ ban ngày. 

 

 
(210) 4-2014-08786 (220) 23.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.9; A26.4.24 
(731) POROS LIMITED   (GB) 

1 Beauchamp Court, Victors Way Barnet, 
Hertfordshire United Kingdom EN5 5TZ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá; thịt gia cầm và thịt thú rừng; chiết xuất thịt; trái cây và rau quả đã nấu 
chín, sấy khô và bảo quản; thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng, sữa và sản 
phẩm sữa; dầu và mỡ ăn được; đồ ăn đã chế biến trên cơ sở trái cây; súp và khoai tây 
chiên giòn. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; cao lương; cà phê nhân tạo; bột 
và chế phẩm ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; kem ăn được; mật ong; mật 
đường; men dạng bột để làm bánh; muối; mù tạt; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh 
ăn  được; bánh xăng đuých; đồ ăn đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; bánh pi-za; bánh nướng 
và mì ống. 
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga; đồ uống không cồn; nước trái cây và nước ép 
trái cây; xi-rô để làm đồ uống; đồ uống làm bằng bia pha với bia gừng hoặc nước chanh 
(đồ uống không cồn), đồ uống đã khử cồn; bia không cồn và rượu vang (rượu không cồn).  

 

Nhóm 33: Rượu vang có cồn; rượu cồn và rượu mùi; đồ uống có cồn có hương vị hoa quả; 
cốc tai co cồn. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; bật lửa cho người hút thuốc. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; tổ chức, điều 
hành và giám sát mức độ trung thành của người lao động và chế độ khuyến khích lao 
động; cung cấp dịch vụ quảng cáo qua mạng internet; sản xuất quảng cáo trên truyền hình 
và đài phát thanh; dịch vụ kế toán; dịch vụ đấu giá; hội chợ thương mại; thăm dò ý kiến 
dư luận; dịch vụ xử lý dữ liệu; cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ bán lẻ liên quan 
đến bán mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm chăm sóc tóc, nước dưỡng thể, chế phẩm dược, 
chất bổ sung ăn kiêng cho người, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, kim loại quý, ấn 
phẩm in, báo giấy, đồ da, túi xách (hành lý), quần áo dệt may, thảm, thảm trang trí, thảm 
treo tường, đồ chơi, trò chơi, dụng cụ chơi trò chơi, thiết bị tập thể dục, thực phẩm cho 
người tiêu dùng, đồ uống cho người tiêu dùng, nông sản và sản phẩm thu hoạch trong 
vườn, vật dụng cho người hút thuốc. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và bảo quản hàng hoá; sắp xếp chuyến du lịch; phân 
phối điện; thông tin du lịch; cung cấp bãi đỗ xe ô tô. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức 
hoạt động thể thao văn hóa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu và dịch vụ cung cấp đồ uống và 
thực phẩm do nhà hàng thực hiện; cung cấp nơi ăn nghỉ ngày lễ; đặt phòng và đặt chỗ tại 
nhà hàng cho kỳ nghỉ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà trẻ ban ngày. 

 

 
(210) 4-2014-08788 (220) 23.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) KABUSHIKI KAISHA INFORMATIX 
(also trading as "Informatix Inc.")  (JP) 
1310 Omiyacho, Saiwai-ku, Kawasaki 
City, Kanagawa, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính trong lĩnh vực liên kết địa điểm và hệ 
thống thông tin liên quan đến địa điểm; phần mềm máy tính trong lĩnh vực của việc sáp 
nhập cơ sở dữ liệu bản đồ và công nghệ; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải xuống 
được; phần cứng máy tính; máy tính bảng; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); điện 
thoại di động; điện thoại thông minh; bản đồ điện tử có thể tải xuống được; tệp hình ảnh 
có thể tải xuống được; ấn phẩm điện tử, có thể tải xuống được; dụng cụ hàng hải. 

 

Nhóm 42: Tạo và duy trì trang web cho những người khác; cung cấp cơ sở dữ liệu chứa 
thông tin về vị trí cụ thể; tư vấn và cung cấp chỉ dẫn liên quan đến sự phát triển của phần 
mềm máy tính; tư vấn và cung cấp chỉ dẫn liên quan đến sự phát triển của phần mềm máy 
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tính trong lĩnh vực liên kết địa điểm và hệ thống thông tin liên quan đến địa điểm; thiết kế 
và bảo trì hệ thống máy tính; thiết kế và bảo trì phần mềm máy tính; cung cấp các công cụ 
tìm kiếm trên internet; cho thuê không gian lưu trữ trên địa chỉ trang tin điện tử; cung cấp 
thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; lưu trữ dữ liệu điện 
tử; dịch vụ sao lưu dữ liệu điện tử tại một nơi lưu trữ khác; dịch vụ phần mềm (SaaS) (một 
phương thức cung cấp phần mềm cho người dùng cuối); dịch vụ điện toán đám mây; dịch 
vụ tạo lập bản đồ (dịch vụ thiết kế); cung cấp phần mềm máy tính trong lĩnh vực thông tin 
về địa điểm cụ thể; dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực thiết kế bản đồ; dịch vụ nghiên cứu 
trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị; tư vấn và dịch vụ thông tin liên quan đến 
cung cấp thông tin khí tượng và khí quyển; cung cấp thông tin về địa điểm cụ thể thông 
qua Internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp thông tin địa điểm cụ thể dưới dạng bản đồ 
số hóa, dữ liệu và dữ liệu thống kê liên quan đến của đặc trưng của địa điểm cụ thể; cung 
cấp thông tin liên quan đến vị trí của cơ sở sản xuất, cao ốc và các công trình xây dựng 
thông qua Internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp các thông tin liên quan đến vị trí của 
người, mục tiêu cụ thể, và động vật thông qua Internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp 
thông tin bản đồ thông qua Internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp thông tin bản đồ, 
thông qua Internet hoặc qua thư điện tử, về vị trí của các cửa hàng, ngân hàng, bưu điện, 
siêu thị, khách sạn, sân tập thể thao, bệnh viện, trường học, công sở; cung cấp thông tin về 
khu vực nhất định, thông qua mạng Internet hoặc thư điện tử; cung cấp thông tin liên quan 
đến mở rộng đất đai và hủy hoại môi trường thông qua phân tích hình ảnh dựa trên dữ liệu 
hình ảnh có độ phân giải cao và nội dung thông tin về địa điểm cụ thể. 

 

 
(210) 4-2014-08838 (220) 23.04.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 25.7.17 

(591) Trắng, đỏ, hồng, nâu, nâu nhạt 
(731) CONVERSE TRADING, LTD.   (GB) 

6th Floor, 32 Ludgate Hill, London 
EC4M 7DR, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; áo mặc bên trong áo sơ mi; áo thể thao; áo phông ngắn tay; áo phông 
có cổ; quần (trừ quần lót dành cho nam giới và quần thể thao); quần lót dành cho nam 
giới; quần thể thao; quần dài; áo khoác ngoài; áo sợi đan chui đầu; áo ngoài có mũ trùm 
đầu; áo len đan; áo choàng; áo váy; quần áo lót mặc bên trong; quần áo bơi; áo chẽn 
không tay; bộ qụần áo; áo vét; quần áo ngủ; váy ngủ dành riêng cho nữ giới; áo choàng 
mặc sau khi tắm; quần áo tắm (loại áo liền quần); khăn quàng cổ; khăn choàng; khăn 
quàng cổ (loại khăn vuông gập chéo); găng tay (trang phục); găng tay hở ngón; thắt lưng 
(trang phục); giày (trang phục); giày thề thao; giày cao cổ; dép; dép đi trong nhà; tất ngắn 
cổ; tất cao cổ; mũ/mũ vải; dải băng buộc đầu (trang phục); mũ trùm đầu (trang phục); 
khăn rằn (dùng cho trang phục); lưỡi trai để làm mũ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện thời trang bằng da và 
giả da, hoặc bằng chất dẻo, va li và túi du lịch, ô, dù, gậy chống, roi ngựa và yên cương, 
kính râm, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức, khăn trải bàn và khăn trải giường, vật dụng cho 
người hút thuốc; dịch vụ bán lẻ thông qua mạng máy tính toàn cầu (qua internet) các sản 
phẩm nêu trên; quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; 
dịch vụ xuất nhập khẩu; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, cụ thể là cung cấp nhượng 
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quyền thương mại liên quan đến hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tổ chức các cuộc triển 
lãm hoặc hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2014-09007 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

dương, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Hòa 

Mai    (VN) 

21/11 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bình lọc nước, thiết bị lọc nước, bàn là điện, hàng điện gia dụng (nồi 
cơm điện, nồi ủ điện, bình đun nước điện, máy xay sinh tố, máy làm nóng lạnh nước 
uống), bếp ga, đèn điện.  

 

 
(210) 4-2014-09104 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần CITEK  (VN)

444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính, máy móc, 
thiết bị điện, cụ thể là: thiết bị camera quan sát, thiết bị hệ thống máy chủ lưu trữ và phần 
mềm quản lý chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát (Closed-circuit television 
(CCTV)), thiết bị hệ thống âm thanh, thiết bị truyền dẫn mạng, chuyển đổi mạch, chuyển 
đổi tín hiệu, thiết bị sử dụng cho hệ thống quản lý ra, vào, thiết bị máy tính và màn hình 
công nghiệp chuyên dụng dùng trong hệ thống quản lý và lưu trữ dữ liệu, thiết bị điều 
khiển vật lý cho hệ thống an ninh, thiết bị mạng không dây chuyên dụng và thiết bị 
thu/phát hệ thống định vị toàn cầu (Global positioning system (GPS)) / hệ thống định vị 
toàn cầu vi sai chuyên dụng (Differential global positioning system (DGPS)), thiết bị ánh 
sáng chuyên dụng, thiết bị quảng cáo hình ảnh, màn hình LED quảng cáo, vật liệu điện. 

 

 
(210) 4-2014-09105 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần CITEK  (VN)

444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính, máy móc, 
thiết bị điện, cụ thể là: thiết bị camera quan sát, thiết bị hệ thống máy chủ lưu trữ và phần 
mềm quản lý chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát (Closed-circuit television 
(CCTV)), thiết bị hệ thống âm thanh, thiết bị truyền dẫn mạng, chuyển đổi mạch, chuyển 
đổi tín hiệu, thiết bị sử dụng cho hệ thống quản lý ra, vào, thiết bị máy tính và màn hình 
công nghiệp chuyên dụng dùng trong hệ thống quản lý và lưu trữ dữ liệu, thiết bị điều 
khiển vật lý cho hệ thống an ninh, thiết bị mạng không dây chuyên dụng và thiết bị 
thu/phát hệ thống định vị toàn cầu (Global positioning system (GPS)) / hệ thống định vị 
toàn cầu vi sai chuyên dụng (Differential global positioning system (DGPS)), thiết bị ánh 
sáng chuyên dụng, thiết bị quảng cáo hình ảnh, màn hình LED quảng cáo, vật liệu điện. 

 
 

(210) 4-2014-09154 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) FINNISH WATER FORUM   (FI) 
Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki, 
Finland  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 06: Bể chứa nước bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải là bộ phận của 
máy), ống dẫn bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Thiết bị và phụ kiện sử dụng cho/trong các quy trình xử lí nước thải và nước 
sạch nhằm sản xuất ra nước sạch và xử lí nước thải sinh hoạt cũng như sử dụng cho/trong 
mạng lưới cấp thoát nước để chuyển tải nước uống và nước thải sinh hoạt, cụ thể là máy 
bơm, băng tải (máy móc), máy li tâm, máy ép bùn dây đai, máy sục khí, bộ lọc (bộ phận 
của máy móc hoặc động cơ), máy nạo vét bùn, máy phân hủy kỵ khí (thiết bị hỗ trợ sản 
xuất khí sinh học). 

 

Nhóm 09: Thiết bị giám sát chất lượng nước và thủy văn; thiết bị và phụ kiện sử dụng 
cho/trong quá trình xử lí nước sạch và nước thải nhằm sản xuất ra nước tinh khiết và xử lí 
nước thải sinh hoạt cũng như sử dụng cho/trong mạng lưới cấp thoát nước, để chuyển tải 
nước tinh khiết phục vụ tiêu dùng và chuyển tải nước thải sinh hoạt, cụ thể là thiết bị định 
lượng, thiết bị cảm biến, máy dò, máy truyền/nhận dữ liệu, bộ nối (điện), thiết bị đo 
lường, phần mềm dữ liệu. 

 

Nhóm 11: Máy đun nước; thiết bị và phụ kiện lắp đường ống; thiết bị sấy bùn; thiết bị và 
phụ kiện phòng tắm, nhà vệ sinh và nhà bếp, cụ thể như vòi nước, chậu rửa, bồn/bệ xí, bộ 
vòi sen, ống dẫn (bộ phận của hệ thống vệ sinh).  

 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước không bằng kim loại. 
 

Nhóm 32: Nước đóng chai.  
 

Nhóm 35: Nhượng quyền dịch vụ và công trình cấp nước.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ tái tạo sông, hồ.  
 

Nhóm 39: Cung cấp nước bằng đường ống (dẫn nước).  
 

Nhóm 40: Quy trình xử lí nước và nước thải.  
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Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn đào tạo liên quan đến công nghệ nước.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ giám sát chất lượng nước và thủy văn.  
 

 
(210) 4-2014-09155 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) FINNISH WATER FORUM    (FI) 
Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki, 
Finland   

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 06: Bể chứa nước bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải là bộ phận của 
máy), ống dẫn bằng kim loại.  

 

Nhóm 07: Thiết bị và phụ kiện sử dụng cho/trong các quy trình xử lí nước thải và nước 
sạch nhằm sản xuất ra nước sạch và xử lí nước thải sinh hoạt cũng như sử dụng cho/trong 
mạng lưới cấp thoát nước để chuyển tải nước uống và nước thải sinh hoạt, cụ thể là máy 
bơm, băng tải (máy móc), máy li tâm, máy ép bùn dây đai, máy sục khí, bộ lọc (bộ phận 
của máy móc hoặc động cơ), máy nạo vét bùn, máy phân hủy kỵ khí (thiết bị hỗ trợ sản 
xuất khí sinh học).  

 

Nhóm 09: Thiết bị giám sát chất lượng nước và thủy văn; thiết bị và phụ kiện sử dụng 
cho/trong quá trình xử lí nước sạch và nước thải nhằm sản xuất ra nước tinh khiết và xử lí 
nước thải sinh hoạt cũng như sử dụng cho/trong mạng lưới cấp thoát nước, để chuyển tải 
nước tinh khiết phục vụ tiêu dùng và chuyển tải nước thải sinh hoạt, cụ thể là thiết bị định 
lượng, thiết bị cảm biến, máy dò, máy truyền/nhận dữ liệu, bộ nối (điện), thiết bị đo 
lường, phần mềm dữ liệu.   

 

Nhóm 11: Máy đun nước; thiết bị và phụ kiện lắp đường ống; thiết bị sấy bùn; thiết bị và 
phụ kiện phòng tắm, nhà vệ sinh và nhà bếp, cụ thể như vòi nước, chậu rửa, bồn/bệ xí, bộ 
vòi sen, ống dẫn (bộ phận của hệ thống vệ sinh).   

 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại.    
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước không bằng kim loại. 
 

Nhóm 32: Nước đóng chai.  
 

Nhóm 35: Nhượng quyền dịch vụ và công trình cấp nước.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ tái tạo sông, hồ.  
 

Nhóm 39: Cung cấp nước bằng đường ống (dẫn nước).  
 

Nhóm 40: Quy trình xử lí nước và nước thải. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn đào tạo liên quan đến công nghệ nước.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ giám sát chất lượng nước và thủy văn.  
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(210) 4-2014-09362 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại đi động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy tính 
xách; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính 
bảng; pin sạc; thiết bị sạc pin; bao bằng da dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông 
minh và máy tính bảng; bao lật bảo vệ dùng cho điện thoại đi động, điện thoại thông minh 
và máy tinh bảng; máy tính bảng; máy thu hình; linh kiện điện tử âm thanh cụ thể hệ 
thống âm thanh nổi (gồm loa âm thanh nổi, máy thu phát âm thanh nổi); thiết bị giải mã 
tín hiệu truyền hình bằng kỹ thuật số; đầu đĩa DVD; màn hình đi ốt phát quang; màn 
hình; kính 3D; máy vi tính; máy in dùng với máy tính; chất bán dẫn; thiết bị ngoại vi có 
thể mang đi được; thiết bị ngoại vi có thể mang đi được dùng cho điện thoại di động; điện 
thoại di động mang đi được; điện thoại thông minh dưới hình thức một chiếc đồng hồ; 
điện thoại di động dưới hình thức một chiếc đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử; vòng đeo tay (đồ trang sức); dây 
đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử tích hợp nhiều chức năng; đồng hồ kết nối (giao tiếp) 
với thiết bị kỹ thuật số hộ trợ cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng, và máy tính 
cá nhân thông qua các trang web, mạng máy tính và mạng truyền thông điện tử khác; dây 
đồng hồ đeo tay kết nối (giao tiếp) với thiết bị kỹ thuật số hộ trợ cá nhân, điện thoại thông 
minh, máy tính bảng, và máy tính cá nhân thông qua các trang web, mạng máy tính và 
mạng truyền thông điện tử khác; vòng đeo tay (có chức năng chính làm đồ trang sức) có 
tích hợp khả năng kết nối (giao tiếp) với thiết bị kỹ thuật số hộ trợ cá nhân, điện thoại 
thông minh, máy tính bảng, và máy tính cá nhân thông qua các trang web, mạng máy tính 
và mạng truyền thông điện tử khác.  

 

 
(210) 4-2014-09381 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) 1. Ngô Phúc Thành  (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, thành 
phố Hà Nội  

2. Huỳnh Tính  (VN) 

12 ngõ 92 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

3. Đỗ Thanh Tịnh  (VN) 

20/9 Kiệt 85 Nguyễn Huệ, phường Phú 
Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-09382 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) 1. Ngô Phúc Thành   (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, thành 
phố Hà Nội  

2. Huỳnh Tính  (VN) 

12 ngõ 92 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

3. Đỗ Thanh Tịnh  (VN) 

20/9 kiệt 85 Nguyễn Huệ, phường Phú 
Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2014-09383 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) 1. Ngô Phúc Thành   (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, thành 
phố Hà Nội  

2. Huỳnh Tính  (VN) 

12 ngõ 92 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

3. Đỗ Thanh Tịnh  (VN) 

20/9 Kiệt 85 Nguyễn Huệ, phường Phú 
Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-09384 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) 1. Ngô Phúc Thành   (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, thành 
phố Hà Nội  

2. Huỳnh Tính  (VN) 

12 ngõ 92 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

3. Đỗ Thanh Tịnh  (VN) 

20/9 kiệt 85 Nguyễn Huệ, phường Phú 
Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu tràm (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2014-09401 (220) 29.04.2014 

 

   

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.5.1; 3.7.1; 3.7.16; A1.1.10 

(591) Đỏ, hồng, xanh dương, tím, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH Bi Đi R Hoàng 

Long   (VN) 

Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị xã 
An Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốt-ka. 
 

 
(210) 4-2014-09403 (220) 29.04.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.5.1; 3.7.1; A1.1.10; 25.1.6 

(591) Đỏ, vàng, tím, xám 
(731) Công ty TNHH Bi Đi R Hoàng 

Long   (VN) 

Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, huyện 
An Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốt-ka. 
 

 
(210) 4-2014-09430 (220) 29.04.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 4.3.5 

(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ giao nhận vận tải 

Phương Nhung  (VN) 

193/2D Bùi Thị Xuân, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2014-09444 (220) 29.04.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.13.1; 5.5.1; 25.7.25 

(591) Xanh lá cây, hồng, vàng, trắng, nâu, 
xanh dương 

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  (VN)

41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy.  
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(210) 4-2014-09462 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ 
(731) LIN CHIEN JU   (TW) 

No.2, 15th Lane, Fude, Donggang, 
Yilan, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống); hải sản và các sản phẩm 

hải sản (không còn sống); các món ăn nhanh được chế trên cơ sở khoai tây (khoanh khoai 
tây rán giòn, lát khoai tây rán giòn, khoai tây lát rán giòn ít béo). 

 

 
(210) 4-2014-09475 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) BEAUTILITY MARKETING AGENCY 
(M) SDN BHD  (MY) 
89-91, Magazine Road, 10300 Penang, 
Malaysia  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tất cả thuộc nhóm 3.  

 

 
(210) 4-2014-09484 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A11.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED  (KY) 
Century Yard, Cricket, Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman British West Indies 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Protein cô đặc (dùng trong công nghệ thực phẩm). 
 

Nhóm 05: Lysine (nguyên liệu làm thức ăn cho động vật); L-Threonine (nguyên liệu làm 
thức ăn cho động vật). 

 
Nhóm 30: Đường kết tinh; mì ăn liền; gia vị; bánh kẹo; muối ăn. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia cầm, thủy hải sản; ngô (maize); bột cá làm thức ăn động vật. 
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(210) 4-2014-09532 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 86/106863 31.10.2013 US 

86/106857 31.10.2013 US 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.23 
(731) VIZIO, INC.  (US) 

39 Tesla Irvine, CA 92618, United States
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 06: Giá treo tường bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Thiết bị gia dụng, cụ thể là máy giặt và sấy quần áo; máy rửa bát; máy rửa 
chén đĩa; máy mở đồ hộp bằng điện; dụng cụ ép lấy nước quả bằng điện; máy trộn bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng; máy chế biến thức ăn bằng điện; máy ép hoa quả cho 
mục đích gia dụng; máy xay cà phê vận hành bằng năng lượng; máy xử lý rác thải; máy 
hút bụi; máy phát điện; máy bơm không khí nén. 

 

Nhóm 09: Máy thu hình và màn hình; máy thu hình màn hình tinh thể lỏng; máy đọc đĩa 
DVD; máy đọc đĩa quang; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị truyền và sao lưu dữ liệu kĩ 
thuật số; hộp chứa điện tử có chứa các ổ đĩa, các mạch video, và các ổ cắm đặc biệt, được 
thiết kế để nối với máy tính; loa; hệ thống rạp hát tại nhà bao gồm máy thu thanh, máy 
thu hình và loa; hệ thống rạp hát tại nhà, cụ thể là dàn loa âm thanh bao gồm loa; bộ pin 
(ắc quy) và thiết bị nạp ắc quy; máy vi tính; máy tính xách tay dạng nhỏ (máy tính 
notebook); thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính cầm tay; máy tính cá nhân; máy tính 
xách tay (laptop); máy ảnh; máy ảnh kỹ thuật số; máy tính bảng; phụ kiện cho máy tính 
bảng; thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số (PDA); sách điện tử; thiết bị điện tử kỹ thuật số 
cầm tay và di động dùng cho việc sao chép, sắp xếp, truyền phát, thao tác và xem văn bản, 
dữ liệu và các tập tin âm thanh; phần mềm máy tính sử dụng trong việc sắp xếp, truyền 
phát, thao tác và xem văn bản, dữ liệu và các tập tin âm thanh trên các thiết bị điện tử kỹ 
thuật số cầm tay và di động; thiết bị nghe cầm tay, cụ thể là máy nghe nhạc MP3; thiết 
liên lạc không dây dùng cho việc truyền giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; loa âm thanh; 
cáp USB; micrô và ống tai nghe; bộ định tuyến không dây; thiết bị điều khiển từ xa dùng 
cho máy thu hình và thiết bị thu thanh; kính không gian ba chiều dùng để xem các nội 
dung 3D, cụ thể là kính 3D chủ động, kính 3D thụ động và kính hiện thực ảo; cáp giao 
diện đa phương tiện có độ phân giải cao (HDMI); tai nghe âm thanh nổi; phần mềm dùng 
cho trò chơi điện tử bằng máy tính; phần mềm có thể tải xuống được dùng để chơi các nội 
dung chứa hình ảnh và âm thanh trên internet; hộp giải mã tín hiệu truyền hình; bộ sạc 
điện; phần mềm và phần cứng máy tính dùng để chuyển đổi, cung cấp và truyền tải dữ 
liệu và thông tin; phần mềm có thể tải xuống được thông qua mạng máy tính toàn cầu và 
mạng viễn thông điện tử, cụ thể là phần mềm trò chơi và phần mềm dùng để chơi các nội 
dung chứa hình ảnh và âm thanh trên internet; các bộ phim và các chương trình truyền 
hình chiếu phim hài, phim hành động, kịch, phim tài liệu có thể tải xuống được thông qua 
một dịch vụ viđêô theo yêu cầu; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị được 
gắn trên ô tô hoặc trên bàn được được loa cho phép một điện thoại cầm tay được sử dụng 
như máy điện thoại không cần dùng tay để cầm; thiết bị liên lạc không dây, cụ thể là điện 
thoại thông minh; tay cầm điện thoại và tai nghe điện thoại. 

 

Nhóm 11: Bóng đèn đi ốt phát quang (LED); bộ đèn đi ốt phát quang (LED); phụ kiện cố 
định gắn đèn đi ốt phát quang (LED); thiết bị nhà bếp cụ thể là tủ lạnh; lò vi sóng; máy 
điều hòa không khí; máy làm sạch không khí bằng điện; máy lọc không khí; lò nồi hơi; 
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máy sấy quần áo; máy làm ẩm không khí; máy hút ẩm; máy sấy bát; chăn điện không 
dùng cho mục đích y tế; máy pha cà phê bằng điện; bếp điện cụ thể là nồi nướng bánh 
bằng điện, nồi nấu trứng bằng điện, nồi cơm điện, nồi áp suất điện và nồi hầm điện; quạt 
điện; lò sưởi điện dùng cho gia đình; lò nướng điện; bình pha cà phê điện; bếp điện; máy 
nướng bánh mì điện; máy làm lạnh và đun nóng nước bằng điện; bếp gas; bếp điện; máy 
sấy tóc cầm tay bằng điện; thiết bị sưởi bằng điện, cụ thể là quạt sưởi điện; đĩa nướng 
điện; thùng giữ lạnh thực phẩm; tấm sưởi năng lượng mặt trời; máy lọc nước, xoong và 
chảo rán điện; cái chụp thông gió; thiết bị làm lạnh rượu, cụ thể là ngăn làm lạnh có các 
giá đựng chai rượu và giá bảo quản. 

 

Nhóm 28: Bảng điều khiển điện tử dùng để chơi trò chơi và chơi các nội dung chứa hình 
ảnh và âm thanh trên internet trên máy thu hình. 

 

 
(210) 4-2014-09533 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 86/106853 31.10.2013 US 
(540) 

 

(731) VIZIO, INC.  (US) 
39 Tesla Irvine, CA 92618, United States

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 06: Giá treo tường bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Thiết bị gia dụng, cụ thể là máy giặt và sấy quần áo; máy rửa bát; máy rửa 
chén đĩa; máy mở đồ hộp bằng điện; dụng cụ ép lấy nước quả bằng điện; máy trộn bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng; máy chế biến thức ăn bằng điện; máy ép hoa quả cho 
mục đích gia dụng; máy xay cà phê vận hành bằng năng lượng; máy xử lý rác thải; máy 
hút bụi; máy phát điện; máy bơm không khí nén. 

 

Nhóm 09: Máy thu hình và màn hình; máy thu hình màn hình tinh thể lỏng; máy đọc đĩa 
DVD; máy đọc đĩa quang; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị truyền và sao lưu dữ liệu kĩ 
thuật số; hộp chứa điện tử có chứa các ổ đĩa, các mạch video, và các ổ cắm đặc biệt, được 
thiết kế để nối với máy tính; loa; hệ thống rạp hát tại nhà bao gồm máy thu thanh, máy 
thu hình và loa; hệ thống rạp hát tại nhà, cụ thể là dàn loa âm thanh bao gồm loa; bộ pin 
(ắc quy) và thiết bị nạp ắc quy; máy vi tính; máy tính xách tay dạng nhỏ (máy tính 
notebook); thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính cầm tay; máy tính cá nhân; máy tính 
xách tay (laptop); máy ảnh; máy ảnh kỹ thuật số; máy tính bảng; phụ kiện cho máy tính 
bảng; thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số (PDA); sách điện tử; thiết bị điện tử kỹ thuật số 
cầm tay và di động dùng cho việc sao chép, sắp xếp, truyền phát, thao tác và xem văn bản, 
dữ liệu và các tập tin âm thanh; phần mềm máy tính sử dụng trong việc sắp xếp, truyền 
phát, thao tác và xem văn bản, dữ liệu và các tập tin âm thanh trên các thiết bị điện tử kỹ 
thuật số cầm tay và di động; thiết bị nghe cầm tay, cụ thể là máy nghe nhạc MP3; thiết 
liên lạc không dây dùng cho việc truyền giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; loa âm thanh; 
cáp USB; micrô và ống tai nghe; bộ định tuyến không dây; thiết bị điều khiển từ xa dùng 
cho máy thu hình và thiết bị thu thanh; kính không gian ba chiều dùng để xem các nội 
dung 3D, cụ thể là kính 3D chủ động, kính 3D thụ động và kính hiện thực ảo; cáp giao 
diện đa phương tiện có độ phân giải cao (HDMI); tai nghe âm thanh nổi; phần mềm dùng 
cho trò chơi điện tử bằng máy tính; phần mềm có thể tải xuống được dùng để chơi các nội 
dung chứa hình ảnh và âm thanh trên internet; hộp giải mã tín hiệu truyền hình; bộ sạc 
điện; phần mềm và phần cứng máy tính dùng để chuyển đổi, cung cấp và truyền tải dữ 
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liệu và thông tin; phần mềm có thể tải xuống được thông qua mạng máy tính toàn cầu và 
mạng viễn thông điện tử, cụ thể là phần mềm trò chơi và phần mềm dùng để chơi các nội 
dung chứa hình ảnh và âm thanh trên internet; các bộ phim và các chương trình truyền 
hình chiếu phim hài, phim hành động, kịch, phim tài liệu có thể tải xuống được thông qua 
một dịch vụ viđêô theo yêu cầu; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị được 
gắn trên ô tô hoặc trên bàn được được loa cho phép một điện thoại cầm tay được sử dụng 
như máy điện thoại không cần dùng tay để cầm; thiết bị liên lạc không dây, cụ thể là điện 
thoại thông minh; tay cầm điện thoại và tai nghe điện thoại. 

 

Nhóm 11: Bóng đèn đi ốt phát quang (LED); bộ đèn đi ốt phát quang (LED); phụ kiện cố 
định gắn đèn đi ốt phát quang (LED); thiết bị nhà bếp cụ thể là tủ lạnh; lò vi sóng; máy 
điều hòa không khí; máy làm sạch không khí bằng điện; máy lọc không khí; lò nồi hơi; 
máy sấy quần áo; máy làm ẩm không khí; máy hút ẩm; máy sấy bát; chăn điện không 
dùng cho mục đích y tế; máy pha cà phê bằng điện; bếp điện cụ thể là nồi nướng bánh 
bằng điện, nồi nấu trứng bằng điện, nồi cơm điện, nồi áp suất điện và nồi hầm điện; quạt 
điện; lò sưởi điện dùng cho gia đình; lò nướng điện; bình pha cà phê điện; bếp điện; máy 
nướng bánh mì điện; máy làm lạnh và đun nóng nước bằng điện; bếp gas; bếp điện; máy 
sấy tóc cầm tay bằng điện; thiết bị sưởi bằng điện, cụ thể là quạt sưởi điện; đĩa nướng 
điện; thùng giữ lạnh thực phẩm; tấm sưởi năng lượng mặt trời; máy lọc nước, xoong và 
chảo rán điện; cái chụp thông gió; thiết bị làm lạnh rượu, cụ thể là ngăn làm lạnh có các 
giá đựng chai rượu và giá bảo quản. 

 

Nhóm 28: Bảng điều khiển điện tử dùng để chơi trò chơi và chơi các nội dung chứa hình 
ảnh và âm thanh trên internet trên máy thu hình. 

 

 
(210) 4-2014-09537 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.2; 25.5.1; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh, đen 
(731) Công ty cổ phần thiết bị vật 

tư ngân hàng và an toàn kho 

quỹ Việt Nam  (VN) 

Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Két bạc, cửa kho bằng sắt, tủ hồ sơ bằng sắt, thép, kệ sắt (không thuộc đồ nội thất). 
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường tủ, giá kệ, gương soi, khung ảnh.  
 
 

(210) 4-2014-09538 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.5.1; 26.7.25; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thiết bị vật 

tư ngân hàng và an toàn kho 

quỹ Việt Nam  (VN) 

Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Két bạc, cửa kho bằng sắt, tủ hồ sơ bằng sắt, thép, kệ sắt (không thuộc đồ nội 
thất). 

 
Nhóm 20: Bàn, ghế, giường tủ, giá kệ, gương soi, khung ảnh. 

 

 
(210) 4-2014-09541 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.1.5; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá 
(731) Cơ sở nhang Lộc Thịnh  (VN)

119 HT16, tổ 5, khu phố 6, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 

 

 
(210) 4-2014-09544 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 2722614 22.04.2014 IN 
(540) 

  

(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED   (IN) 
One India Bulls Centre, Tower 2-B, 7th 
Floor, 841, Senapati Bapat Marg, 
Elphinstone Road (West), Mumbai-400 
013, India  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng cho hệ thống tiêu hóa.  

 

 
(210) 4-2014-09552 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH ACE MACHINERY 

VINA  (VN) 

Số 35, đường Dân Chủ , KCN VSIP II, 
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: hộp cho khuôn cối [ngành in], máy cắt xén giấy, máy 

tiện và cắt ren, máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển), máy đóng gói hàng, máy đóng bao, 
robots [máy móc], máy gấp bìa cứng, máy làm hộp giấy, máy đóng gói hút chân không, 
máy ép màng phủ giấy, máy và thiết bị làm giấy.   
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(210) 4-2014-09562 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nghiệp Hưng Phát   (VN) 

16/6 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ): phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho 
tủ; bản lề bằng kim loại; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; tay nắm cửa bằng kim 
loại; cái chặn cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-09585 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) LO TING KUANG COMPANY 

LIMITED  (TH) 
298/64-65 Pitsanulok 3 Road, 
Siyakmahanak, Dusit, Bangkok 10300, 
Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 20: Phụ kiện giường ngủ, không làm bằng kim loại cụ thể là: khung giường, thang 
giường, gối ôm, nệm và tấm nệm mỏng; gối; đồ dùng cho giường, trừ đồ vải; giường ngủ; 
đệm. 

 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt may không xếp vào các nhóm khác cụ thể là: mÒn bông, ga 
phủ đệm và chăn bông dệt; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường; vỏ gối; chăn 
bông; vỏ chăn; vỏ đệm và khăn phủ gối; chăn. 

 
 

(210) 4-2014-09586 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.16; 26.4.3 
(731) LO TING KUANG COMPANY 

LIMITED   (TH) 
298/64-65 Pitsanulok 3 Road, 
Siyakmahanak, Dusit, Bangkok 10300, 
Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 20: Phụ kiện giường ngủ, không làm bằng kim loại cụ thể là: khung giường, thang 
giường, gối ôm, nệm và tấm nệm mỏng; gối; đồ dùng cho giường, trừ đồ vải; giường ngủ; 
đệm.  
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Nhóm 24: Vải và hàng dệt may không xếp vào các nhóm khác cụ thể là: mÒn bông, ga 
phủ đệm và chăn bông dệt; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường; vỏ gối; chăn 
bông; vỏ chăn; vỏ đệm và khăn phủ gối; chăn. 

 

 
(210) 4-2014-09587 (220) 05.05.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.1.1; 24.9.1; 5.5.16; 25.1.25 

(731) LO TING KUANG COMPANY 
LIMITED   (TH) 
298/64-65 Pitsanulok 3 Road, 
Siyakmahanak, Dusit, Bangkok 10300, 
Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 20: Phụ kiện giường ngủ, không làm bằng kim loại cụ thể là: khung giường, thang 
giường, gối ôm, nệm và tấm nệm mỏng; gối; đồ dùng cho giường, trừ đồ vải; giường ngủ; 
đệm.  

 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt may không xếp vào các nhóm khác cụ thể là: mÒn bông, ga 
phủ đệm và chăn bông dệt; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường; vỏ gối; chăn 
bông; vỏ chăn; vỏ đệm và khăn phủ gối; chăn. 

 

 
(210) 4-2014-09597 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Bạc, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Huỳnh 

Như  (VN) 

32/54 Phan Sào Nam, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón), giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-09605 (220) 05.05.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A19.3.21; 19.3.1 

(591) Đen, trắng, vàng, ghi 
(731) Wd-40 MANUFACTURING 

COMPANY   (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
669 

(511)   Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn.  
 

Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc (sản phẩm thuộc nhóm này); chất tẩy nhờn; chất 
làm sạch để dùng trên các bề mặt bằng kim loại (sản phẩm thuộc nhóm này).  

 

Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng.   
 

 
(210) 4-2014-09606 (220) 05.05.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A19.3.21; 19.3.1 

(591) Đen, trắng, vàng 
(731) WD-40 MANUFACTURING 

COMPANY    (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn.    
 

Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc (sản phẩm thuộc nhóm này); chất tẩy nhờn; chất 
làm sạch để dùng trên các bề mặt bằng kim loại (sản phẩm thuộc nhóm này).    

 

Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng.   
 

 
(210) 4-2014-09612 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) COOGI PARTNERS LLC  (US) 
112 Windsor Gate, Lake Success, New 
York 11020, U.S.A  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dùng cho nhà vệ sinh; thuốc muối dùng để tắm rửa không dùng cho 
mục đích y tế; chất pha vào nước tắm để tạo bọt và hương thơm; mỹ phẩm trang điểm; 
nước rửa dừng cho nhà vệ sinh; nước hoa co-lô-nhơ; son bôi môi; chất làm bóng móng 
tay; kem trang điểm; sữa tắm làm sạch cơ thể; phấn thoa mặt và thân thể; kem và nước 
thơm làm sạch da; mỹ phẩm trang điểm mắt; nước thơm dùng sau cạo râu; xà phòng cạo 
râu; chất khừ mùi; nước thơm chăm sóc tóc và bột tan dùng với hương thơm để bôi vào da 
cho da mịn và khô.  

 

Nhóm 18: Vali; túi vải có buộc dây; túi xách thể thao; túi xách tay; túi đeo ở thắt lưng; ba 
lô đeo trên vai và túi xách đựng đồ tập thể dục.  

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, áo chẽn không tay. áo len dài tay, giày, mũ lưỡi 
trai, khăn lớn in hoa sặc sỡ để buộc quanh đầu hoặc quàng quanh cổ, quần soóc, áo vệ 
sinh (bằng vải bông dài tay), quần đùi, thắt lưng cho quần áo, tất ngắn cổ, quần áo bơi, áo 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
670 

vét, quần áo đi mưa, áo cánh nữ, áo váy nữ, đồ đi chân, trang phục dệt kim, khăn quàng 
cổ, mũ có vành, băng buộc đầu dùng để chặn tóc hoặc tránh cho mồ hôi chảy xuống mắt, 
đồ đội đầu, quần áo ngủ, đồ ngủ (trang phục).  

 
 

(210) 4-2014-09627 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A25.3.3 
(591) Xanh nước biển, đen 
(731) Công ty TNHH Liên Hiệp  (VN)

Kho xưởng số 5, lô II-1, cụm 6, nhóm 
công nghiệp II, đường số 13, khu công 
nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi, đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi.  
 

 
(210) 4-2014-09646 (220) 06.05.2014 

 

   

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.1.1; A3.1.24; 3.1.4; 7.1.6 

(591) Hồng, tím, tím nhạt, đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu 

Conada  (VN) 

20 Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví, cặp học sinh, vali, túi du lịch. 
 

 
(210) 4-2014-09657 (220) 06.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.9.1; 3.13.1; 25.1.25; 9.1.10 

(731) Công ty TNHH Giấy Việt úc  

(VN) 

Xóm 6 xã Đông Sơn, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy. 
 

Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; khăn giấy 
tẩy trang.  

 

Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết (đồ uống); nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại: khăn ăn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn giấy ướt, giấy 
vệ sinh, tã giấy, khăn giấy tẩy trang.  
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(210) 4-2014-09658 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH Giấy Việt úc  

(VN) 

Xóm 6 xã Đông Sơn, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng   

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy. 
 

Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; khăn giấy 
tẩy trang.   

 

Nhóm 35: Mua bán các loại: khăn ăn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn giấy ướt, giấy 
vệ sinh, tã giấy, khăn giấy tẩy trang.  

 

 
(210) 4-2014-09825 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.7; 5.7.1 
(591) Nâu, nâu nhạt, trắng 
(731) Vũ Thị Hồng Dung  (VN) 

Số 2, đường 5, phố Nghĩa Dũng, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2014-09869 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Vàng nghệ đất, đen, xám 
(731) Công ty TNHH thực phẩm và 

đồ uống Thiên Hà  (VN) 

187 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống.  
 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; cây và hoa tự nhiên.  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ Karaoke.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2014-09949 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 26.4.4; 25.5.25; 7.3.11 
(591) Nâu, da cam, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp sản 

xuất và thương mại Sáu 

Nhung  (VN) 

Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-09961 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.13.25; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh, nâu, trắng 
(731) Tổ hợp tác sản xuất rau an 

toàn Hưng Bình  (VN) 

ấp Hưng Bình, xã Hưng Nhượng, huyện 
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau an toàn tươi. 
 

 
(210) 4-2014-09968 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; A25.7.7; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, cam, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Truyền thông 

Tối ưu   (VN) 

5A tòa nhà The Times, số 84 Triệu Việt 
Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, hoạt động tư vấn quản 
lý; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh.  
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Nhóm 38: Dịch vụ diện thoại; dịch vụ viễn thông; dịch vụ cung cấp cổng thông tin;  
 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt 
động hậu kì phim; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc; dịch vụ chiếu phim.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý liên quan đến việc mua và bán bản quyền các chương trình văn 
hóa, nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình; mua và bán bản quyền các chương trình văn hóa, 
nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình.  

 

 
(210) 4-2014-09986 (220) 08.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 4.3.3; 24.9.1; 25.1.25; 1.15.24 

(591) Vàng nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vitilen  (VN)

Số 34 phố Hàng Mành, phường Hàng 
Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-09987 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ tổng hợp Hai Bà 

Trưng  (VN) 

Số 25, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-10000 (220) 08.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A25.7.8; A19.3.24; 3.9.1; A3.9.24 

(591) Trắng, xanh lục, nâu, ghi xám, vàng 
nghệ 

(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN)

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-10001 (220) 08.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.13.1; A25.7.8; A19.3.24; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh lục, nâu, mận chín, ghi xám 
(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN)

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-10002 (220) 08.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.15.9; 26.15.15; A25.7.8; A19.3.24 

(591) Trắng, ghi, da cam, nâu, xanh lục 
(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN)

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-10003 (220) 08.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 4.5.2; 4.5.3; 26.15.15; A25.7.8 

(591) Trắng, đen, xanh lục, nâu, ghi xám, đỏ 
(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN)

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-10004 (220) 08.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.20; 26.15.15; A25.7.8; A19.3.24 

(591) Trắng, ghi, nâu xám, nâu, xanh lục 
(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN)

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-10005 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 26.15.15; A25.7.8; A19.3.24 
(591) Trắng, ghi, hồng, nâu, xanh lục 
(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN)

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-10101 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Hội nông dân xã Tức Tranh  

(VN) 

Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh 
Thái Nguyên  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2014-10107 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; 25.5.5 
(591) Đỏ, ghi, trắng 
(731) HUTCHISON WHAMPOA 

ENTERPRISES LIMITED   (VG) 
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị, dụng cụ và trang thiết bị viễn thông; thiết bị mạng viễn thông; hệ 
thống, thiết bị và dụng cụ truyền thông dữ liệu; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển các tín hiệu điện từ; dây cáp, ống dẫn 
cáp, sợi quang, hệ thống và cáp sợi quang; chương trình máy tính, cụ thể là, hệ thống 
phần mềm/phần cứng vận hành nền hệ thống, máy móc, máy tính, cơ sở hạ tầng hoặc hệ 
thống để hoàn thành các tác vụ nhất định bao gồm cả lưu trữ và biên soạn dữ liệu; phần 
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mềm máy tính và chương trình máy tính; phần mềm máy tính và thiết bị viễn thông (bao 
gồm cả modem) để cho phép kết nối với cơ sở dữ liệu và Internet; chương trình hệ điều 
hành; phần mềm máy tính và phần cứng mạng tạo thuận lợi cho việc thông tin liên lạc đa 
phương tiện tương tác; phần mềm máy tính sử dụng trong việc soạn thảo, biên tập và 
truyền thông tin ở dạng chữ và đồ họa qua mạng truyền thông máy tính; phần cứng và 
phần mềm viễn thông không dây kỹ thuật số; phần cứng và phần mềm liên lạc cho trao 
đổi bằng điện tử tiếng nói, dữ liệu và đồ họa có thể truy cập qua máy tính, mạng di động, 
mạng không dây vâ mạng viễn thông, và phần cứng và phần mềm máy tính để định tuyến 
các cuộc gọi điện thoại qua internet, để sử dụng cho dịch vụ thông tin liên lạc VOIP 
(truyền giọng nói trên giao thức) để nghe tin nhắn di động qua internet, để đọc phiên âm 
các tin nhắn di động qua internet, và để sử dụng trong việc tổ chức, truyền phát, thao tác 
và xem lại các văn bản, dữ liệu và các tập tin âm thanh trên các thiết bị điện tử kỹ thuật số 
cầm tay và di động; phần mềm liên lạc và phần mềm máy tính được cung cấp trực tuyến 
từ cơ sở dữ liệu hoặc từ các phương tiện trên Internet và các trang web; thiết bị định tuyến 
cuộc gọi điện thoại có chức năng tin nhắn thoại tức thời và công nghệ điện thoại dựa trên 
nền flash; hệ thống truyền thông tương thích được thiết kế để cung cấp sóng vô tuyến, 
hình ảnh luồng, internet không dây và điện thoại VOIP (truyền giọng nói trên giao thức); 
thiết bị chuyển mạch; các bộ phận và phụ kiện cho hàng hóa nêu trên; cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin công cộng và/hoặc cá nhân (đám mây công cộng, đám mây riêng), phần 
mềm máy tính để quản lý trực tuyến nội dung kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ điện toán 
đám mây; phần mềm máy tính, cụ thể là, các công cụ phát triển phần mềm để quản lý nội 
dung trong mây; phần mềm máy tính để quản lý nội dung đám mây; thiết bị lưu trữ và lưu 
trữ bằng máy tính, cụ thể là hệ thống phụ lưu trữ để lưu trữ và sao lưu dữ liệu điện tử bao 
gồm cả nội dung kinh doanh trong môi trường đám mây; phần cứng máy tính để tải lên, 
truy tìm, tải về, truyền tải và phân phát các nội dung kỹ thuật số trong lĩnh vực dịch vụ 
điện toán đám mây.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, cụ thể là tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau vì 
lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này trong cửa hàng, hoặc siêu 
thị, hoặc cửa hàng bán lẻ đồ điện, hoặc từ một trang web chuyên về đồ điện, hoặc các 
thiết bị và dụng cụ viễn thông và phụ kiện điện thoại di động; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh 
vực viễn thông; quản lý và điều hành mạng viễn thông và mạng máy tính cho người khác; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến mạng viễn thông; cung cấp thông tin, dịch vụ tư 
vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt máy tính, mạng viễn thông, thiết bị, 
dụng cụ và hệ thống viễn thông; dịch vụ xây dựng và sửa chữa hệ thống công nghệ thông 
tin; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn 
thông, và các bộ phận và phụ kiện của chúng; dịch vụ lắp đặt máy tính tại chỗ và bảo 
dưỡng máy tính, hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông; cung cấp thông tin liên quan 
đến sửa chữa hoặc lắp đặt được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
Internet; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ mạng viễn thông; dịch vụ nền trao đổi viên thông; 
cung cấp dịch vụ truy cập viễn thông bằng cáp, ống dẫn cáp, sợi quang, cáp sợi quang, vệ 
tinh, hệ thống không dây hoặc có dây hoặc bằng các phương tiện viễn thông khác; cung 
cấp truy cập viễn thông tới internet; dịch vụ viễn thông liên quan đến Internet; dịch vụ 
cổng thông tin Internet, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP); xác minh dữ liệu, quản lý dữ 
liệu và truyền dữ liệu và truyền phát dữ liệu; dịch vụ hoán đổi và trao đổi dữ liệu điện tử; 
dịch vụ kết nối ngân hàng dữ liệu; thuê, cho thuê và cho thuê thời hạn ngắn hộp đổi tín 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
677 

hiệu cáp; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; 
cung cấp hệ thống liên lạc dựa trên đám mây, bao gồm cả hệ thống điện thoại; cung cấp 
quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt cơ sở hạ tầng công nghệ 
thông tin động theo yêu cầu, đặc biệt là máy chủ hoặc mạng máy chủ với một hoặc nhiều 
ứng dụng phần mềm thực hiện qua mạng công cộng và/hoặc cá nhân, đặc biệt là Internet 
(điện toán đám mây công cộng) và/hoặc mạng công ty nội bộ hoặc mạng đại lý (điện toán 
đám mây cá nhân); cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng phần mềm, đặc biệt là dịch 
vụ web và dịch vụ đám mây, đặc biệt trong môi trường phát triển (nền) là dịch vụ đám 
mây, phần mềm là dịch vụ đám mây, cơ sở hạ tầng máy tính và/hoặc cơ sở hạ tầng máy 
chủ là dịch vụ đám mây.    

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các hội nghị, triển lãm, hội thảo và hội nghị chuyên đề; 
cung cấp đào tạo liên quan đến viễn thông; dịch vụ giải trí liên quan đến âm nhạc, âm 
nhạc truyền hình (MTV), phim, các dịch vụ giải trí ở dạng gửi tin nhắn SMS hoặc văn bản 
có nội dung giải trí; sắp xếp tài liệu âm thanh, hình ảnh hoặc nghe nhìn trực tiếp hoặc đã 
ghi liên quan đến giải trí, thể thao và các hoạt động giải trí để truyền phát trên các phương 
tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, Internet, hệ thống không dây hoặc có dây và các phương 
tiện truyền thông khác; cung cấp thông tin liên quan đến giải trí, âm nhạc, thể thao và vui 
chơi giải trí được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc Internet hoặc qua 
phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, hệ thống không dây hoặc có dây và các phương 
tiện truyền thông khác; dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện 
Internet hoặc qua phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, hệ thống không dây hoặc có dây 
và các phương tiện truyền thông khác; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nói trên cũng được cung cấp trực tuyến 
từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ Internet.  

 
Nhóm 42: Tạo lập các trang web trên Internet, các trang web cho phép người sử dụng 
duyệt trên Internet; tạo ra và duy trì trang web; lưu trữ các trang web của người khác; cài 
đặt và bảo trì phần mềm máy tính; thuê, cho thuê và cho thuê thời hạn ngắn máy tính, 
chương trình máy tính, thiết bị đầu cuối máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính và các bộ 
phận và phụ kiện các chúng; dịch vụ tư vấn liên quan đến ngành công nghiệp máy tính; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn thông, và 
các bộ phận và phụ kiện của chúng; nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh vực viễn thông và 
truyền dữ liệu; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều 
hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu..., thiết bị điện, hóa chất; dịch vụ 
hỗ trợ công nghệ thông tin; sắp xếp dữ liệu vào kho, khôi phục dữ liệu; dịch vụ khắc phục 
thảm họa cho các hệ thống truyền dữ liệu; chuyển đổi nội dung kỹ thuật số đa nền thành 
các nội dung kỹ thuật số ở dạng khác; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ trên; điện toán đám mây; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ quản lý 
cơ sở hạ tầng để giám sát, quản trị và quản lý hệ thống ứng dụng và công nghệ thông tin 
điện toán đám mây công cộng và cá nhân; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp quản lý từ 
xa hoặc tại chỗ công nghệ thông tin cho người khác, giúp khách hàng áp dụng hoặc 
chuyển sang môi trường điện toán đám mây, tích hợp môi trường đám mây với các công 
cụ công nghệ thông tin khác, cho phép dịch vụ hoạt động hàng ngày, quản lý từ xa dịch 
vụ đám mây, và cung cấp đăng nhập một lần cho môi trường đám mây; cung cấp môi 
trường trên cơ sở đám mây cho các doanh nghiệp, các nhóm và cá nhân để tạo ra các ứng 
dụng di động; dịch vụ cài đặt chương trình máy tính, cài đặt hệ điều hành và phần mềm 
máy tính. 
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(210) 4-2014-10124 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Việt Nam Paiho  

(VN) 

Lô 30-32-34 đường số 3, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 22: Dây thừng; vật liệu làm sợi dệt dạng thô.  
 

Nhóm 23: Sợi nhân tạo có tính chất phản quang dùng để dệt dây giày, dệt các loại vải 
dùng cho sản xuất giày và may mặc. 

 
Nhóm 24: Vải, vải đai nịt dính, vải đai nịt mềm (dùng để phục vụ cho sản xuất giày dép, 
quần áo); vải đan; vải thêu.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép  

 
Nhóm 26: Phụ liệu ngành may bao gồm: dây chun; dây giày; đăng ten; dải ruy băng; kim 
băng; hoa nhân tạo (vật liệu để may quần áo).  

 
Nhóm 28: Đồ chơi làm từ các sản phẩm vải, đai nịt dính, nịt mềm.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in lụa trên các nhãn mác hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2014-10148 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dây khóa kéo Keen Ching  

(VN) 

Khu A, lô P, số 16a-18b-18a-20-22-24b-
24a-26-28-30-32b, đường số 16, khu chế 
xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví đựng tiền; vali, túi xách du lịch; cặp học sinh.  
 

Nhóm 26: Cúc áo (nút áo); khóa kéo; vật trang trí dùng cho quần áo; phụ liệu trang trí 
trên áo như: huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy áo], ghim cài [phụ kiện của 
trang phục]; dây khoá kéo. 
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(210) 4-2014-10178 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.21; 26.13.25; 26.3.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thiết kế AD+F  (VN) 

132 Hùng Vương, phường 02, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí xe. 
 

 
(210) 4-2014-10179 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất bánh Gia Long  

(VN) 

Số 78 đường Hoàng Quốc Việt, tổ dân 
phố số 1, phường Bắc Sơn, quận Kiến 
An, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thực phẩm cụ thể là máy sản xuất bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-10186 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN)

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm 
mốc; thuốc trừ rệp cây; thuốc trừ sâu bọ côn trùng. 

 

 
(210) 4-2014-10216 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15 
(731) Công ty TNHH Chăm Sóc Sức 

Khỏe Pháp  (VN) 

20 Phạm Nhữ Tăng, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-10261 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đào tạo EDUTOP64  

(VN) 

Số 37, ngách 208/12, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; phim hoạt hình; chương trình 
trò chơi máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; quản lý trường học trực tuyến; quản lý giao dịch thương 
mại trực tuyến. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệụ; dịch vụ hội thảo từ xa.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho 
người khác.  

 

 
(210) 4-2014-10262 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh Thái Vincom Village, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; chế 
phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; hoá chất để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc 
da. 
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Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; chất để tẩy rửa; xà phòng; nước hoa và mỹ phẩm; chế phẩm 
đánh răng. 

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để hút, làm ướt và làm dính bụi; 
nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ).  

 

Nhóm 05: Các sản phẩm dược và thú y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y và thực phẩm 
cho trẻ em; sản phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt động vật có hại.  

 

Nhóm 06: Kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cáp kim loại không dùng để 
dẫn điện; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; ống kim loại; quặng.  

 

Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ); máy nông cụ khác với loại thủ công; máy ấp trứng.  

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; thìa và dĩa; vũ khí lạnh; dao cạo. 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật 
mang dữ kiện từ tính; máy tính.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay và răng giả.  
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, thông gió và thiết bị vệ 
sinh. 

 

Nhóm 12: Xe cộ, ô tô, xe máy, xe đạp; tầu thủy; máy bay.  
 

Nhóm 13: Vũ khí bắn nổ; ngòi nổ và đạn dược; chất nổ; pháo hoa.  
 

Nhóm 14: Kim loại quý; đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 
 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc, đàn, loa, kèn, trống và sáo.  
 

Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm; vật liệu dùng cho các 
nghệ sĩ; đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên). 

 

Nhóm 17: Cao su và nhựa pec-ca; vật liệu để lèn chặt, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim loại. 
 

Nhóm 18: Da và giả da; rương, va li và túi; «.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại.  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ, gương, khung ảnh; giường, tủ và bàn ghế.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); đồ lau dọn; đồ thuỷ tinh, sành, sứ dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc.  
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Nhóm 22: Dây, dây thừng, lưới, vải bạt, (không xếp vào các nhóm khác); vật liệu để nhồi 
(trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi dệt dạng thô.  

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ dùng để dệt; sợi và chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe.  
 

Nhóm 24: Vải và vải dệt (không xếp vào các nhóm khác); khăn trải bàn và trải giường.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu; khuy, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo.  
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn lát sàn nhà, giấy dán tường (trừ loại làm 
bằng hàng dệt). 

 

Nhóm 28: Trò chơi, trò chơi điện tử, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao (không xếp trong 
các nhóm khác); đồ trang hoàng cây noel (trừ bánh kẹo và đồ chiếu sáng).  

 

Nhóm 29: Thịt, cá; rau và quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng và sữa; dầu 
thực vật.  

 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè); bánh kẹo, nước xốt; gia vị; kem lạnh.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống 
không cồn); xi-rô.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh, rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo.  
 

Nhóm 34: Thuốc lá, xì-gà; sợi thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; bật lửa và diêm cho người hút thuốc. 
 

Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng và dịch vụ [hàng điện tử (ti-vi, loa, đài), thiết bị 
tin học, hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn 
là), đồ nội thất (giường, bàn, tủ)]; dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (cho mục đích 
bán hàng); dịch vụ bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng Internet, qua truyền 
hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện hàng điện tử (ti-vi, loa, đài), thiết bị tin học, hàng 
điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), đồ nội thất 
(giường, bàn, tủ); dịch vụ cửa hàng bán lẻ hàng điện tử (ti-vi, loa, đài), thiết bị tin học, 
hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), đồ 
nội thất (giường, bàn, tủ); quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 36: Bất động sản; tài chính; tiền tệ ngân hàng; bảo hiểm.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình xây dựng và máy móc 
thiết bị cho các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 38: Viễn thông; truyền hình, truyền hình cáp; cung cấp mạng internet; dịch vụ thư 
điện tử; dịch vụ tin nhắn điện thoại di động. 

 

Nhóm 39: Du lịch; vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; đúc, mạ kim loại; xử lý nước thải; gia công cắt may.  
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Nhóm 41: Vui chơi giải trí; giáo dục; đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); thẩm mỹ; chăm sóc sắc đẹp; bệnh viện y tế.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ thám tử; dịch vụ vệ sĩ; 
dịch vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ môi giới cho nhận con nuôi; dịch vụ pháp lý.  

 

 
(210) 4-2014-10285 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Diệu Văn  (VN) 

88 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2014-10286 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Diệu Văn  (VN) 

88 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2014-10287 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Diệu Văn  (VN) 

88 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2014-10300 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, hồng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thực phẩm dinh dưỡng N K  

(VN) 

793/62/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-10301 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thực phẩm dinh dưỡng N K  

(VN) 

793/62/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-10302 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Vàng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất thực

phẩm dinh dưỡng N K   (VN) 

793/62/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-10303 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xám, trắng, cam 
(731) Công ty cổ phần sản xuất thực

phẩm dinh dưỡng N K   (VN) 

793/62/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-10375 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch Hoàng Minh  (VN) 

Số 18 đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, 
thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị cụ thể là bách hóa tổng hợp: bánh kẹo, đồ uống có cồn và 
đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết, thuốc lá, thực phẩm chức năng, văn phòng 
phẩm, đồ hàng da (giầy, dép, túi, vali), mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, đồ vệ sinh cá nhân, 
hàng gốm sứ, hàng may mặc, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế, 
thiết bị và đồ dùng nhà tắm, đồ dùng nhà bếp, đồ nội thất gia đình và văn phòng, bình đun 
nước siêu tốc, nồi cơm điện, nồi áp suất, lò vi sóng, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, bếp 
gas, bình lọc nước, quạt, bàn là, máy hút bụi, máy hút mùi, máy sấy tóc, máy giặt, bình 
nóng lạnh, máy vi tính và các phụ kiện, thiết bị máy vi tính, máy tính xách tay, máy in 
văn phòng, máy scan, máy tính bảng, điện thoại để bàn, điện thoại di động, vô tuyến 
truyền hình, tủ lạnh, điều hòa. 

 
 

(210) 4-2014-10383 (220) 13.05.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A14.5.3 

(731) Trần Phước Hậu  (VN) 

Khu 6, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại; then ổ khóa, chìa khóa; bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa 
bằng kim loại; chốt cài bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm khóa bằng kim loại, then ổ khóa, chìa khóa, bản lề 
bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chốt cài bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-10384 (220) 13.05.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A7.1.11; 7.1.24; A14.5.3 

(731) Trần Phước Hậu   (VN) 

Khu 6, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại; then ổ khóa, chìa khóa; bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa 
bằng kim loại; chốt cài bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán khóa bằng kim loại, then ổ khóa, chìa khóa, bản lề bằng kim 
loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chốt cài bằng kim loại. 
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(210) 4-2014-10389 (220) 13.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (731) Phí Văn Quân  (VN) 

Số 23/80 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, khăn giấy, giấy vệ sinh, túi giấy. 
 
 

(210) 4-2014-10393 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 26.1.2; A26.1.24; 25.7.25 
(731) 1. Công ty cổ phần quốc tế 

Grand Union  (VN) 

Tầng 3-4-5 số 1-2-3 A2DN5, Nguyễn 
Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Công ty cổ phần Paris 

Gâteaux Việt Nam  (VN) 

Lô A2, CN7, cụm CN vừa và nhỏ Xuân 
Phương, Minh Khai, Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm không còn sống; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 
nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); sữa và các sản 
phẩm làm từ sữa. 

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; chè; cacao đồ uống trên cơ sở cacao hoặc 
sôcôla; bột mì; sản phẩm bột xay; các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; kẹo; 
kem ăn; nước mật đường; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 

Nhóm 32: Nước ga (đồ uống); các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; nước ép 
hoa quả; xirô dùng cho đồ uống; các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2014-10394 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24; 25.1.25; 25.7.25; 
A9.7.19 

(731) 1. Công ty cổ phần quốc tế 

Grand Union   (VN) 

Tầng 3-4-5 số 1-2-3 A2DN5, Nguyễn 
Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Công ty cổ phần Paris 

Gâteaux Việt Nam   (VN) 

Lô A2, CN7, cụm CN vừa và nhỏ Xuân 
Phương, Minh Khai, Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm không còn sống; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 
nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); sữa và các sản 
phẩm làm từ sữa.  

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; chè; cacao đồ uống trên cơ sở cacao hoặc 
sôcôla; bột mì; sản phẩm bột xay; các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; kẹo; 
kem ăn; nước mật đường; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 

Nhóm 32: Nước ga (đồ uống); các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; nước ép 
hoa quả; xirô dùng làm đồ uống; các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2014-10417 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) TIGER HEALTHCARE HOLDINGS 
LTD.   (HK) 
Level 8-5, Two Exchange Square, 8 
Connaught Place, Central, Hongkong.  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài sản, cụ thể là dịch vụ quản lý tài sản tài chính và quản lý tài 
sản bất động sản; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đầu tư.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; chăm sóc y tế, khám chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2014-10425 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.5.1; 25.7.25; 24.13.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 

khỏe Toàn Cầu  (VN) 

647/8 tổ 8, khu phố Châu Thới, phường 
Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Gạc y tế, băng rốn dùng cho trẻ sơ sinh, băng cuộn y tế. 
 

Nhóm 10: Gạc rơ lưỡi, khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2014-10428 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH thể thao Bách 

Hiền  (VN) 

Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 
bóng bầu dục; bao và túi chuyên dụng đựng bóng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu và đại lý dụng cụ và thiết bị luyện tập thể thao, bóng để 
chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, bóng đá kiểu Mỹ, bóng bầu 
dục, bóng nước, bóng mềm, các loại bóng khác để chơi hoặc cho thể thao; mua bán bao 
và túi đựng bóng, vật liệu xây dựng, đồ nội thất dùng cho gia đình cụ thể là: giường, tủ, 
giá, kệ, bàn, ghế làm bằng gỗ, trường học, đồ chơi, thiết bị và dụng cụ thể thao, máy móc 
và thiết bị dùng trong xây dựng; mua bán các loại trái cây tươi và các sản phẩm làm từ 
sữa, rượu, bia, nước giải khát, điện tử, hàng điện máy cụ thể là: nồi cơm điện, lò vi sóng, 
máy lướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện và phụ kiện kèm theo, đài và phụ kiện 
kèm theo, mua bán mỹ phẩm, nước hoa, bột giặt, chất tẩy rửa, vệ sinh, văn phòng phẩm, 
dụng cụ thể thao, đồ chơi, đồ uống, giấy vệ sinh, hàng may mặc. 

 

 
(210) 4-2014-10429 (220) 14.05.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.1.10; 3.7.17 

(731) Công ty TNHH thể thao Bách 

Hiền  (VN) 

Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 
bóng bầu dục; bao và túi chuyên dụng đựng bóng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu và đại lý dụng cụ và thiết bị luyện tập thể thao, bóng để 
chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, bóng đá kiểu Mỹ, bóng bầu 
dục, bóng nước, bóng mềm, các loại bóng khác để chơi hoặc cho thể thao; mua bán bao 
và túi đựng bóng, vật liệu xây dựng, đồ nội thất dùng cho gia đình cụ thể là: giường, tủ, 
giá, kệ, bàn, ghế làm bằng gỗ, đồ nội thất dùng cho trường học, đồ chơi, thiết bị và dụng 
cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng; mua bán các loại trái cây tươi và 
các sản phẩm làm từ sữa, rượu, bia, nước giải khát, điện tử, hàng điện máy cụ thể là: nồi 
cơm điện, lò vi sóng, máy lướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện và phụ kiện kèm 
theo, đài và phụ kiện kèm theo, mua bán mỹ phẩm, nước hoa, bột giặt, chất tẩy rửa, vệ 
sinh, văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ chơi, đồ uống, giấy vệ sinh, hàng may mặc. 

 

 
(210) 4-2014-10437 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A9.7.19; 4.5.2; 4.5.3 
(731) 1. Công ty cổ phần Quốc tế 

GRAND UNION  (VN) 

Tầng 3-4-5 số 1-2-3 A2DN5, Nguyễn 
Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần PARIS 

GÂTEAUX Việt Nam  (VN) 

Lô A2, CN7, cụm CN vừa và nhỏ Xuân 
Phương, Minh Khai, Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu 
đông; mứt ướt; mứt quả; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu), sữa và các sản phẩm làm từ sữa. 

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; chè (trà); cacao; đồ uống trên cơ sở cacao 
hoặc sôcôla; bột mì; sản phẩm bột xay; các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; 
kẹo; kem ăn; nước mật đường; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; nước ép 
hoa quả; xirô dùng cho đồ uống; các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2014-10439 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH Việt 

Accounting Academy   (VN) 

Số nhà 7C, tổ 2, cụm Giáp Nhất, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán và lập báo cáo tài chính; tư vấn kế toán, thuế. 
 

Nhóm 41: Đào tạo kế toán thuế thực tế; đào tạo kế toán thực hành thực tế; đào tạo kế toán 
tổng hơp thực tế; đào tạo kế toán máy thực tế. 

 

 
(210) 4-2014-10441 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Hồ Thanh Bình  (VN) 

149/3A khu phố 3, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm; khăn sữa em bé bằng vải; khăn choàng tắm; khăn lông cotton: khăn 
dùng vệ sinh cơ thể; khăn chuyên dụng: khăn dùng vệ sinh cơ thể, lau cơ thể, lau mặt 
bằng vải. 

 

 
(210) 4-2014-10444 (220) 14.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A2.3.23; A2.3.2 

(591) Xanh dương, vàng, đen 
(731) Hồ Thanh Bình  (VN) 

149/3A khu phố 3, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm; khăn sữa em bé bằng vải; khăn choàng tắm; khăn lông cotton: khăn 
dùng vệ sinh cơ thể; khăn chuyên dụng: khăn dùng vệ sinh cơ thể, lau cơ thể, lau mặt 
bằng vải. 
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(210) 4-2014-10448 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hùng Cường   (VN)

Số 13 ngõ 612/50 Đê La Thành, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-10460 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh lam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Triệu Gia  (VN) 

290/74/2 đường HT17, khu phố 2, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Giường ngủ gỗ; bàn làm việc gỗ; tủ đựng quần áo gỗ; ghế ngồi gỗ; tủ bếp gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giường ngủ, bàn làm việc, tủ đựng quần áo, cửa gỗ, tủ bếp, tủ nhiều 
ngăn, đồ đạc trong nhà, đồ đạc trường học, ghế ngồi, bàn trang điểm, ván sàn gỗ, đồ gỗ 
mỹ thuật, ghế đi văng.  

 
 

(210) 4-2014-10478 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 25.5.25; A8.1.10 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng 
(731) INTERCONTINENTAL GREAT 

BRANDS LLC  (US) 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, United States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy (ngọt hoặc có vị mặn), tất cả các sản phẩm này ở dạng đơn giản 
và/hoặc bọc ngoài và hoặc làm đầy (làm căng phồng) và/hoặc có hương vị; bánh khai vị 
ngọt hoặc mặn gồm bánh quy mặn và bánh quy ngọt. 

 

 
(210) 4-2014-10592 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.,  
(JP) 
10-1 Nakano 4-chome, Nakano-ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất làm sạch nước; hóa chất phân hủy 
gỉ sét; hóa chất tẩy gỉ sét; hoá chất được sử dụng như chất ức chế ăn mòn trong quá trình 
xử lý nước làm mát, quá trình xử lý nước bốc hơi và quá trình xử lý nước công nghiệp 
khác. 

 
 

(210) 4-2014-10623 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 5.1.1; A3.4.24 
(591) Xám trắng, đen 
(731) VIET ROSE INTERNATIONAL PTE 

LTD.   (SG) 
61 Robinson road, #15-02, Robinson 
Centre Singapore (068893) 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Động vật có vỏ cứng, không còn sống; tôm, không còn sống; cá, không còn 

sống; cá, được bảo quản; thịt; con sò, con hàu không còn sống; lát khoai tây rán giòn, 
khoanh khoai tây rán giòn; mảnh khoai tây, lát khoai tây mỏng. 

 
 

(210) 4-2014-10626 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

dịch vụ thương mại Thắng 

Ninh  (VN) 

Xóm Đông, xã Duy Phiên, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2014-10627 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tuấn Hùng Bakery  (VN) 

Số 469, Quang Trung, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì.  
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(210) 4-2014-10628 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

   

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Ngọc Thẫm Ba  (VN) 

309 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; tượng được bọc bằng kim loại quý; đồ 
trang sức bằng kim loại quý (nhẫn, bông tai, vòng tay, dây chuyền, mÒ đai, lắc); đồ trang 
sức, đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 

 
(210) 4-2014-10629 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

   

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Ngọc Thẫm Ba  (VN) 

309 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; tượng được bọc bằng kim loại quý, đồ 
trang sức bằng kim loại quý (nhẫn, bông tai, vòng tay, dây chuyền, mÒ đai, lắc); đồ trang 
sức, đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 

 
(210) 4-2014-10636 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại -

dịch vụ Phong Vũ  (VN) 

125 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy fax; máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy 
vi tính; phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, máy điện thoại, máy fax, phần mềm máy tính, thiết bị 
điện tử thiết bị và phụ tùng ngành điện ảnh, thiết bị điện, trang thiết bị bảo hộ lao động, 
hàng kim khí điện máy, vải, quần áo, giày dép, thiết bị văn phòng, bán dùng cho văn 
phòng, ghế dùng cho văn phòng, tủ dùng cho văn phòng, đại lý ký gửi hàng hóa như máy 
vi tính, máy điện thoại, máy fax, phần mềm máy tính, thiết bị điện tử, thiết bị và phụ tùng 
ngành điện ảnh, thiết bị điện, trang thiết bị bảo hộ lao động, hàng kim khí điện máy, vải, 
quần áo, giáy dép, thiết bị văn phòng, bàn dùng cho văn phòng, ghế dùng cho văn phòng, 
tủ dùng cho văn phòng; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; quảng cáo; cho thuê không 
gian quảng cáo, cho thuê vật liệu quảng cáo, bán đấu giá, bán hàng trực tuyến các loại 
hàng hoá như máy vi tính, máy điện thoại, máy fax, phần mềm máy tính, thiết bị điện tử, 
thiết bị và phụ tùng ngành điện ảnh, thiết bị điện, trang thiết bị bảo hộ lao động, hàng kim 
khí điện máy, vải, quần áo, giáy dép, thiết bị văn phòng, bàn dùng cho văn phòng, ghế 
dùng cho văn phòng, tủ dùng cho văn phòng.  
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Nhóm 36: Môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng khoán và trái phiếu; 
môi giới khách hàng. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo duỡng, sửa chữa 
máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; lắp đặt và sữa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt trang thiết bị bảo hộ lao 
động; tư vấn lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ; tư vấn lắp đặt hệ thống camera. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; 
bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê máy tính; thiết kế hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-10637 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại -

dịch vụ Phong Vũ  (VN) 

125 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy fax; máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình máy 
vi tính; phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, máy điện thoại, máy fax, phần mềm máy tính, thiết bị 
điện tử thiết bị và phụ tùng ngành điện ảnh, thiết bị điện, trang thiết bị bảo hộ lao động, 
hàng kim khí điện máy, vải, quần áo, giày dép, thiết bị văn phòng, bán dùng cho văn 
phòng, ghế dùng cho văn phòng, tủ dùng cho văn phòng, đại lý ký gửi hàng hóa như máy 
vi tính, máy điện thoại, máy fax, phần mềm máy tính, thiết bị điện tử, thiết bị và phụ tùng 
ngành điện ảnh, thiết bị điện, trang thiết bị bảo hộ lao động, hàng kim khí điện máy, vải, 
quần áo, giáy dép, thiết bị văn phòng, bàn dùng cho văn phòng, ghế dùng cho văn phòng, 
tủ dùng cho văn phòng; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; quảng cáo; cho thuê không 
gian quảng cáo, cho thuê vật liệu quảng cáo, bán đấu giá, bán hàng trực tuyến các loại 
hàng hoá như máy vi tính, máy điện thoại, máy fax, phần mềm máy tính, thiết bị điện tử, 
thiết bị và phụ tùng ngành điện ảnh, thiết bị điện, trang thiết bị bảo hộ lao động, hàng kim 
khí điện máy, vải, quần áo, giáy dép, thiết bị văn phòng, bàn dùng cho văn phòng, ghế 
dùng cho văn phòng, tủ dùng cho văn phòng.  

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng khoán và trái phiếu; 
môi giới khách hàng. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo duỡng, sửa chữa 
máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; lắp đặt và sữa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt trang thiết bị bảo hộ lao 
động; tư vấn lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ; tư vấn lắp đặt hệ thống camera. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; 
bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê máy tính; thiết kế hệ thống máy tính. 
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(210) 4-2014-10699 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và xây dựng Đại Việt  (VN) 

Tổ 2, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm polycarbonate (bán thành phẩm). 
 

 
(210) 4-2014-10709 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DALITEK Việt 

Nam   (VN) 

Số 4 ngõ 254 nghách 151 phố Minh 
Khai, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thanh phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm và các chất chống thụ thai; gel, dung dịch và kem diệt tinh trùng, 
mỡ vệ sinh và chất khử mùi bộ phận sinh dục nam nữ.  

 

Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 
 

 
(210) 4-2014-10713 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(591) Tím than, trắng 
(731) Nguyễn Thị Lệ  (VN) 

Số 5/129 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa (nhựa là chủ yếu).  
 

 
(210) 4-2014-10717 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.22; 26.1.2; A26.11.8; A5.5.20; 
5.5.19 

(591) Đỏ, vàng, xanh, nâu 
(731) Bùi Thế Anh  (VN) 

Số 97/5/47 Lê Lai, phường Máy Chai, 
quận Ngô Quyền, Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, nông sản, thuỷ sản, văn 
phòng phẩm, máy móc, thiết bị văn phòng, hàng dệt may, quần áo, giây dép, mỹ phẩm, 
chế phẩm vệ sinh, hàng điện tử, điện lạnh, máy vi tính. Bán buôn, bán lẻ công nghệ bách 
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hoá, kim khí điện máy, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng cụ thể là: thiết bị báo động, máy tính 
các loại, ắc quy, pin, máy quay phim, máy ảnh, máy đếm tiền, loa, đài, điện thoại, nồi 
cơm điện, ti vi, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, bếp, máy đun nước, máy lọc nước, quần áo, mũ 
nón, máy xay. 

 

 
(210) 4-2014-10733 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 21.1.17; 15.1.13; 26.15.15 
(591) Xanh, da cam, ghi 
(731) Công ty CP thiết bị chuyên 

dụng và chuyển giao công 

nghệ   (VN) 

Tầng 3, TTTM lnterserco, 17 Phạm Hùng,
Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; mỡ công 
nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn, dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; nhiên 
liệu dùng cho động cơ; chất đốt cho động cơ nổ; dầu động cơ. 

 

Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; băng tải; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; máy khoan mỏ; 
xe ủi đất, máy khai thác than; trục quay; trục khuỷu; băng tải [máy móc]; mũi khoan [bộ 
phận máy]; máy khoan, máy xúc đất; bơm nhiên liệu tự điều chỉnh; máy bơm mỡ để bôi 
trơn, máy bơm dầu mỡ; vòng găng pít- tông; sec-măng; pít-tông [bộ phận của máy hoặc 
động cơ], máy bơm; thanh truyền cho máy móc; động cơ điện và động cơ không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; bộ truyền động cho máy móc. 

 

Nhóm 12: Thân xe ô tô, vỏ xe ô tô; khung gầm ô tô, lốp ô tô, săm lốp ô tô; ô tô; má phanh 
cho xe cộ, guốc hãm cho xe cộ, động cơ kéo dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xe 
kéo; máy kéo. 

 

Nhóm 17: Đệm lót; ống bằng vật liệu dệt; vật liệu cao su dùng để đắp lại lôp xe; cao su, 
thô hoặc bán thành phẩm; xi gắn kín; ống mềm không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành [thao diễn]; đào tạo thực hành 
[thao tác thử]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề. 

 
 

(210) 4-2014-10743 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xanh đen, đỏ 
(731) Hoàng Quốc Hưng  (VN) 

Số nhà 21 tổ 2A, phường Thanh Nhàn, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
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(210) 4-2014-10747 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 26.3.1; A26.3.5 
(731) KABUSHIKI KAISHA INFORMATIX 

(also trading as "Informatix Inc.")   (JP) 
1310 Omiyacho, Saiwai-ku, Kawasaki 
City, Kanagawa, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính trong lĩnh vực liên kết địa điểm và hệ 
thống thông tin liên quan đến địa điểm; phần mềm máy tính trong lĩnh vực của việc sáp 
nhập cơ sở dữ liệu bản đồ và công nghệ; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải xuống 
được; phần cứng máy tính; máy tính bảng; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); điện 
thoại di động; điện thoại thông minh; bản đồ điện tử có thể tải xuống được; tệp hình ảnh 
có thể tải xuống được; ấn phẩm điện tử, có thể tải xuống được; dụng cụ hàng hải. 

 

Nhóm 42: Tạo và duy trì trang web cho những người khác; cung cấp cơ sở dữ liệu chứa 
thông tin về vị trí cụ thể; tư vấn và cung cấp chỉ dẫn liên quan đến sự phát triển của phần 
mềm máy tính; tư vấn và cung cấp chỉ dẫn liên quan đến sự phát triển của phần mềm máy 
tính trong lĩnh vực liên kết địa điểm và hệ thống thông tin liên quan đến địa điểm; thiết kế 
và bảo trì phần mềm hệ thống máy tính; thiết kế và bảo trì phần mềm máy tính; cung cấp 
các công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ lưu trữ trang web; cung cấp thông tin về công 
nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ sao 
lưu dữ liệu điện tử tại một nơi lưu trữ khác; dịch vụ phần mềm (SaaS) (một phương thức 
cung cấp phần mềm cho người dùng cuối); dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ tạo lập 
bản đồ (dịch vụ thiết kế); cung cấp phần mềm máy tính trong lĩnh vực thông tin về địa 
điểm cụ thể; dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực thiết kế bản đồ; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh 
vực kiến trúc và quy hoạch đô thị; tư vấn và dịch vụ thông tin liên quan đến cung cấp 
thông tin khí tượng và khí quyển; cung cấp thông tin về địa điểm cụ thể thông qua internet 
và/hoặc mạng máy tính; cung cấp thông tin địa điểm cụ thể dưới dạng bản đồ số hóa, dữ 
liệu và dữ liệu thống kê liên quan đến của đặc trưng của địa điểm cụ thể; cung cấp thông 
tin liên quan đến vị trí của cơ sở sản xuất, cao ốc và các công trình xây dựng thông qua 
internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp các thông tin liên quan đến vị trí của người, 
mục tiêu cụ thể, và động vật thông qua internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp thông 
tin bản đồ thông qua internet và/hoặc mạng máy tính; cung cấp thông tin bản đồ, thông 
qua internet hoặc qua thư điện tử, về vị trí của các cửa hàng, ngân hàng, bưu điện, siêu thị, 
khách sạn, sân tập thể thao, bệnh viện, trường học, công sở; cung cấp thông tin về khu vực 
nhất định, thông qua mạng internet hoặc thư điện tử; cung cấp thông tin liên quan đến mở 
rộng đất đai và hủy hoại môi trường thông qua phân tích hình ảnh dựa trên dữ liệu hình 
ảnh có độ phân giải cao và nội dung thông tin về địa điểm cụ thể. 

 

 
(210) 4-2014-10748 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) TRICAB GROUP PTY LTD  (AU) 
33 Prohasky Street, Port Melbourne, 
Victoria, 3207, Australia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Dây cáp và dây dẫn điện; dây cáp và dây dẫn thiết bị liên lạc viễn thông; đầu 
nối dây và linh kiện của dây cáp và dây dẫn nói trên. 

 

 
(210) 4-2014-10774 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh 
(731) Cơ sở ruột xe Cây Đa  (VN)

138 lô ấp 1, quốc lộ 1 A, xã Mỹ Yên, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 12: Xăm xe các loại: ô tô, xe máy, xe tải.  

 
 

(210) 4-2014-10783 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) LES EDITIONS JALOU  (FR) 

5 Rue Bachaumont, 75002 Paris - France
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử [có thể tải xuống]; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn] để 

cung cấp thông tin; phần mềm máy tính ghi sẵn để cung cấp quyền truy cập tới các thông 
tin trên mạng internet. 

 
Nhóm 16: Giấy và bìa cứng (dạng chưa gia công, dạng bán thành phẩm hoặc cho mục 
đích văn phòng); ấn phẩm; vật liệu đóng sách; bức ảnh chụp; văn phòng phẩm; báo chí; 
tạp chí xuất bản định kỳ; sách; tạp chí và catalô; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy, trừ thiết bị; bản đồ/sơ đồ/bản vẽ; vật liệu bao 
gói làm bằng chất dẻo, cụ thể là: bao/túi, túi nhỏ, tấm vuông bỏ túi; bản khắc/tranh khắc; 
lá mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chữ in; bản kẽm để in/bản in đúc. 

 
 

(210) 4-2014-10789 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Nâu, vàng đậm, vàng nhạt 
(731) Nguyễn Kiều Hạnh  (VN) 

21-23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm làm từ yến dùng cho mục đích y tế; sâm và các sản phẩm làm từ 

sâm dùng cho mục đích y tế; linh chi và các sản phẩm làm từ linh chi dùng cho mục đích 
y tế. 
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Nhóm 29: Yến sào; thực phẩm tươi sống cụ thể là: thịt bò, thịt lợn, thịt gà; thực phẩm đã 
chế biến cụ thể là: thịt, thịt bò (đã chế biến), thịt lợn (đã chế biến), thịt gà (đã chế biến), 
chất chiết ra từ thịt, gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn sống); hải sản đông 
lạnh; hải sản đã chế biến. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống) và đồ uống không có cồn; đồ 
uống làm từ trái cây không có cồn; nước ép trái cây; xi-rô dùng cho đồ uống và chế phẩm 
để làm đồ uống.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép; mua bán thực phẩm cụ thể như: yến sào và các sản 
phẩm làm từ yến, sâm và các sản phẩm làm từ sâm, linh chi và các sản phẩm làm từ linh 
chi, thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt lợn, thịt gà); mua bán thực phẩm đã chế biến cụ thể 
như: thịt (đã chế biến), thịt bò (đã chế biến), thịt lợn (đã chế biến), thịt gà (đã chế biến), 
chất chiết ra từ thịt, gia cầm (còn sống và đã chế biến), thú săn (còn sống và đã chế biến), 
hải sản đông lạnh, hải sản đã chế biến, hải sản tươi sống; quảng cáo; quản lý kinh doanh; 
quản lý giao dịch.  

 

 
(210) 4-2014-10848 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A5.11.17 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Forever Green Aloe Vera 

Việt Nam  (VN) 

Số 7, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 
12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem đánh răng; chất tẩy rửa; chế phẩm dùng trong trang 

điểm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 29: Thực phẩm cho trẻ em có thành phần chủ yếu từ rau củ quả, thịt cá gia cầm. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm cho trẻ em có thành phần chủ yếu từ ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2014-10886 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Chí Minh  (VN) 

188 Trần Phú, phường Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống: nhà hàng, quán ăn.  
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(210) 4-2014-10931 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.4.9; 1.15.14; A5.3.15 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, xanh 

lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại nhựa Đức Mạnh  

(VN) 

Số 39A, ngõ 105, phố Thanh Am, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2014-10935 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Huỳnh Phước Hùng  (VN) 

154 khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, 
thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm các loại: mắm cá; mắm tôm; mắm tép; mắm chiết xuất từ thịt động vật. 
 

 
(210) 4-2014-10962 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.7.6; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh cô ban, xanh lơ, lam sẫm, hồng 
(731) Công ty TNHH URC Việt Nam  

(VN) 

42 VSIP, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè) nguyên chất; đồ uống vị trà (chè); chiết xuất trà (chè) và chế phẩm 
trên cơ sở trà (chè); cà phê; chiết xuất cà phê và chế phẩm trên cơ sở cà phê; cà phê nhân 
tạo và chiết xuất cà phê nhân tạo.  

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống Iàm từ 
hoa quả, không có cồn; si-rô dùng cho đồ uống.  
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(210) 4-2014-11000 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh cô-ban, xanh lá 

cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần cốt sợi 

Polyme Việt Nam   (VN) 

Số 81 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: Thỏi thép đúc; vật liệu làm cốt thép cho bê tông; hợp kim thép; ống thép; tấm 
thép; thép dạng thô.  

 

Nhóm 07: Giá treo (bộ phận của máy móc); máy tẩm ướt sợi thô; cơ cấu chuốt làm từ thép 
là bộ phận của máy móc; cơ cấu cắt làm từ thép là bộ phận của máy móc; thiết bị sắp xếp 
làm từ thép là bộ phận của máy móc; bộ phận quấn chỉ xoắn là bộ phận của máy móc; bộ 
phận quấn chỉ ko xoắn là bộ phận của máy móc. 

 

Nhóm 11: Lò đốt; thiết bị làm lạnh.  
 

(210) 4-2014-11006 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.13.25; 17.2.5 
(731) Công ty cổ phần ngọc trai Hạ 

Long  (VN) 

Số 7, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 14: Ngọc trai. 
 

 
(210) 4-2014-11008 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo

dục Minh Triết  (VN) 

11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 16: Các ấn phẩm in như sách, tạp chí  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông bằng các phương tiện Internet  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch nội, ngoại địa  
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-11032 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 24.13.1 
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Công ty cổ phần SO LO MON  

(VN) 

B. 606, Indochina Park Tower, 04 
Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, dịch vụ cung cấp thông tin lên 
mạng internet; quản lý kinh doanh: hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính - kế 
toán); quản lý giao dịch: nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; hoạt động văn phòng: 
cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (không bao gồm máy tính và máy fax), cung ứng 
lao động tạm thời, lễ tân phục vụ cho văn phòng (dịch vụ hành chính văn phòng tổng 
hợp), photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

 
(210) 4-2014-11083 (220) 21.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.3; 26.13.25; A26.11.12 

(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dụng cụ y tế Hạnh Thảo  (VN) 

320D Phạm Hùng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: máy móc, thiết bị phụ tùng, dụng cụ 
trong ngành y tế bao gồm: máy tạo oxy, máy đo điện tim, máy đo huyết áp, máy đo tiểu 
đường, kim tiêm gây tê, mũi khoan, nước muối sinh lý, dụng cụ lèn để tráng bít ống tuỷ, 
đĩa đánh bóng sứ, chổi đánh bóng, sò đánh bóng, chất cầm máu, chất hàn ống tuỷ (tất cả 
đều dùng trong nha khoa), mỹ phẩm, thuốc dùng trong ngành y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11109 (220) 21.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.9.1; A26.4.24 

(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Mỹ Lộ Vệ  (VN)

19 đường số 1, khu Hiệp Ân, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cười; dịch vụ quay phim tiệc cưới.  
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Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới.  
 

 
(210) 4-2014-11134 (220) 21.05.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.2; 25.3.1; A26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá 
(731) Hộ kinh doanh Tý Vân  (VN)

85 Hùng Vương, TDP4, thị trấn Phú Túc, 
huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò đã qua chế biến và bảo quản.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ ống, thực phẩm như thịt bò một nắng, muối kiến.  
 

 
(210) 4-2014-11158 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ, trắng, xanh, hồng 
(731) Công ty cổ phần Linh Nhâm  (VN)

B1203, tầng 12, tòa nhà Hacinco, đường 
Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2014-11160 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.4.24; 26.13.25 
(731) CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY 

LIMITED   (TH) 
99/9 Central Plaza Chaengwattana Office 
Tower, 15-18th Floor, Moo2, 
Chaengwattana Road, Bangtalad 
SubDistrict, Pak Kret District Nontaburi 
11120, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không đùng cho mục đích 
y tế; chất tẩy chậu vệ sinh không dùng cho mục đích y tế; hương (nhang); bông tăm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm.  
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Nhóm 04: Nến.  
 

Nhóm 05: Chất diệt muỗi và sâu bọ; miếng bông sử dụng cho mục đích y tế; thỏi khử mùi 
không khí.  

 

Nhóm 08: Dao cạo râu; lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay).  
 

Nhóm 10: Thiết bị phun cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 11: Bật lửa ga.  
 

Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn ướt bằng giấy; giấy sao chụp 
và laze (giấy dùng cho máy in laze) (văn phòng phẩm); băng dính (văn phòng phẩm); túi 
bằng chất dẻo dùng để bao gói thức ăn; túi rác bằng giấy hoặc chất đẻo; dây đeo túi bằng 
giấy. 

 

Nhóm 20: Móc treo quần áo, không bằng kim loại; mắc treo quần áo có kẹp.  
 

Nhóm 21: Bàn chải làm sạch nền nhà tắm; miếng bọt biển dạng lưới dùng để cọ rửa; 
miếng cọ rửa dạng bọt biển; miếng cọ rửa; miếng bọt biển dùng để kỳ da; bọt biển cho 
mục đích gia dụng; bọt biển dùng để vệ sinh; bàn chải vệ sinh; dụng cụ hót rác; cái kẹp 
phơi quần áo; bình uống nước; bình xịt nước hoa; chổi; bàn chải đánh răng; chỉ nha khoa; 
dụng cụ chỉ nha khoa. 

 

Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải.  
 

Nhóm 29: Khoai tây rán kiểu Pháp; cá sốt cà chua (đóng hộp); rau đã được bảo quản; kem 
béo thực vật (kem không chứa sữa được làm trên cơ sở cazein) để dùng với cà phê.  

 

Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì que; gạo; nước xốt sò (gia vị); xốt đậu nành (gia vị); tương 
ớt (gia vị); nước xốt (gia vị); nước tương mận (gia vị); nước xốt cà chua (gia vị); nước 
chanh ép; nước sốt cá (gia vị); dấm; hạt tiêu (gia vị), ớt bột (gia vị); muối dùng cho thực 
phẩm; ruột bánh mì. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây, không có cồn; nước chanh ép.  
 

Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc.  
 

 
(210) 4-2014-11162 (220) 21.05.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20 

(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển, đen 
(731) Công ty cổ phần Xây dựng 47  

(VN) 

Số 8, đường Biên Cương, phường Ngô 
Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định   

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng hạt huyền; đồ trang sức rẻ tiền; đồng hồ đeo tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn, giày, mũ, khăn quàng cổ, túi xách, đồ chơi trẻ em.  
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(210) 4-2014-11176 (220) 22.05.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm 
(731) Cơ sở sản xuất thương mại 

Duy Phát  (VN) 

Thôn 12, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 30: Chè các loại (trừ loại chè dành cho chữa bệnh). 
 
 

(210) 4-2014-11197 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế Trường 

Tồn  (VN) 

Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; chế phẩm dùng để làm sạch; chế phẩm để tẩy rửa; chế phẩm để giặt. 
 

Nhóm 05: Sản phẩm nước xịt diệt khuẩn, chế phẩm khử trùng mũ bảo hiểm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm các sản 
phẩm hóa mỹ phẩm, nước xịt diệt khuẩn, chế phẩm khử trùng mũ bảo hiểm, các chế phẩm 
dùng để làm sạch, tẩy rửa, để giặt. 

 

 
(210) 4-2014-11218 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.3.1; 26.1.1; A3.3.24 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) POROS LIMITED   (GB) 

1 Beauchamp Court, Victors Way 
Barnet, Hertfordshire United Kingdom 
EN5 5TZ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức; đồ trang sức gắn lên 
trang phục; đá quý; dụng cụ bấm giờ và dụng cụ tính thời gian; đồng hồ và đồng hồ đeo 
tay.  

 

Nhóm 18: Da và giả da; da động; vật; va li và túi du lịch; túi xách; ba lô; ví; «; « che nắng 
và gậy đi bộ; roi da, bộ yên cương cho động vật và yên cương ngựa; quần áo cho động vật.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi; bài lá; vật dụng tập thể hình và thể thao; đồ trang trí cây thông Nôen; 
xe đạp đồ chơi cho trẻ em.  
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Nhóm 29: Thịt, cá; thịt gia cầm và thịt thú rừng; chiết xuất thịt; trái cây và rau quả đã nấu 
chín, sấy khô và bảo quản; thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mút quả ướt; trứng, sữa và sản 
phẩm sữa; dầu và mỡ ăn được; đồ ăn đã chế biến trên cơ sở trái cây; súp và khoai tây 
chiên giòn  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; cao lương; cà phê nhân tạo; bột 
và chế phẩm ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; kem ăn được; mật ong; mật 
đường; men dạng bột để làm bánh; muối; mù tạt; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh 
ăn được; bánh xăng đuých; đồ ăn đã chế biến trên cơ sở ngũ cốc; bánh pi-za; bánh nướng 
và mì ống.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước có ga; đồ uống không cồn; nước trái cây 
và nước ép trái cây; xi-rô để làm đồ uống; đồ uống làm bằng bia pha với bia gừng hoặc 
nước chanh (đồ uống không cồn), đồ uống đã khử cồn; bia không cồn; đồ uống không cồn 
chiết xuất từ trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu vang có cồn; rượu cồn và rượu mùi; đồ uống có cồn có hương vị hoa quả; 
cốc tai co cồn.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; bật lửa cho người hút thuốc.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn 
phòng;dịch vụ lưu trữ ®÷ liệu điện tử; tổ chức, điều hành và giám sát mức độ trung thành 
của người lao động và chế độ khuyến khích; cung cấp dịch vụ quảng cáo qua mạng 
Internet; sản xuất quảng cáo trên truyền hình và đài phát thanh; dịch vụ kế toán; dịch vụ 
đấu giá; hội chợ thương mại; thăm dò ý kiến dư luận; dịch vụ xử lý dữ liệu; cung cấp 
thông tin kinh doanh; dịch vụ bán lẻ liên quan đến bán mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm 
chăm sóc tóc nước dưỡng thể, chế phẩm dược; chất bổ sung ăn kiêng cho người, thiết bị 
khoa học và thiết bị điện tử, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, kim loại quý, ấn 
phẩm in, bao giấy, đồ da, túi xách (hành lý), dụng cụ gia dụng, quần áo dệt may, thảm, 
thảm trang trý - thảm treo tường, đồ chơi, trò chơi, dụng cụ chơi trò chơi, thiết bị tập thể 
dục, thực phẩm cho người tiêu dùng, đồ uống cho người tiêu dùng, nông sản và sản phẩm 
thu hoạch trong vườn, vật dụng cho người hút thuốc.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu và dịch vụ cung cấp đồ uống và thực phẩm do nhà hàng 
thực hiện; cung cấp nơi an nghỉ ngày lễ; đặt phòng và đặt chỗ tại nhà hàng cho kỳ nghỉ; 
dịch vụ nhà nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà trẻ. 

 
 

(210) 4-2014-11227 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Diệu Hương   (VN) 

Phòng 1502, đơn nguyên 3, CT3, khu đô 
thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; đào tạo thực hành (minh họa, giới thiệu); nghệ thuật biểu 

diễn; cho thuê tượng, mô hình vẽ cho các họa sĩ. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật tạo hình, xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật, 
dịch vụ vẽ tranh nghệ thuật và các tác phẩm nghệ thuật tạo hình.  

 
 

(210) 4-2014-11241 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.5.1; A3.5.24 
(731) 1. Công ty TNHH thời trang 

Sao Việt  (VN) 

376/130 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Đặng Thị Hoàn  (VN) 

376/130 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu cụ thể là: đồ đi ở chân, quần áo lót, quần áo, 
trang phục, mũ, áo váy, đồng phục, trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang/ trang phục 
giả trang. 

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo cụ thể là: dịch vụ giải trí; xuất bản sách; thông tin giáo dục; 
trường/trường mẫu giáo; sản xuất băng hình, phim, truyền hình; trường quay điện ảnh. 

 
 

(210) 4-2014-11281 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 
TRADING AS SHARP 
CORPORATION  (JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan. 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy giặt chạy bằng điện; máy khuấy 
trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay trộn chạy bằng điện dùng cho mục 
đích gia đình; máy ép lấy nước (quả, thịt, rau) tốc độ chậm dùng cho mục đích gia đình; 
máy ép trái cây chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; máy rửa bát dùng cho mục 
đích gia đình. 

 

Nhóm 11: Lò vi sóng; điều hòa không khí; quạt điện; quạt thông gió chạy bằng điện; máy 
làm sạch không khí; tủ lạnh; tủ kết đông; máy hút mùi; bếp lò điện để nấu nướng; lò đun 
nấu thức ăn bằng hơi nước ở nhiệt độ siêu cao; lò đun nấu thức ăn bằng hơi nước ở nhiệt 
độ siêu cao có chức năng của lò vi sóng; máy nướng bánh chạy bằng điện; lò nướng bánh 
bằng điện; vỉ nướng chạy bằng điện; thiết bị đun nấu làm nóng bằng cảm ứng điện từ; nồi 
nấu cơm điện; máy phát iôn dùng cho mục đích gia đình và thương mại; máy sấy tóc; máy 
hút ẩm; máy tạo độ ẩm; máy lọc nước; máy nước nóng lạnh chạy bằng điện; phích đun 
nước chạy điện; tủ lạnh cấp đông để trưng bày hàng; ấm đun nước chạy bằng điện; nồi 
hấp chạy bằng điện; máy pha cà phê chạy bằng điện; máy làm bánh xăng - đuých nóng 
chạy điện; chảo rán dùng điện. 
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(210) 4-2014-11317 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty CP thương mại & DVKT 

Quảng Hà   (VN) 

Số 8 - tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vật tư ngành lạnh: ống đồng.  
 

 
(210) 4-2014-11318 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.5 
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty CP thương mại & DVKT 

Quảng Hà   (VN) 

Số 8, tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vật tư ngành lạnh: bông thủy tinh, ống gió mềm, xốp bạc, 
băng bạc.  

 

 
(210) 4-2014-11330 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt dùng cho mục đích gia đình, bộ phận và linh kiện của chúng.  
 

 
(210) 4-2014-11334 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3; 26.4.2; 26.13.25; 20.1.17; 
1.15.23 

(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Tuấn Kiệt  (VN)

Số 7, hẻm 1, ngách 12, ngõ 461 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; va li; túi đeo lưng; ví da;  
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Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ; ca vát; tất; thắt lưng bằng da (trang phục). 
 

Nhóm 40: May quần áo; gia công vải; gia công da.  
 

 
(210) 4-2014-11335 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.13.25; 20.1.17; A25.3.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Tuấn Kiệt  (VN)

Số 7, hẻm 1, ngách 12, ngõ 461 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; va li; túi đeo lưng; ví da; 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ; ca vát; tất;  thắt lưng bằng da (trang phục). 
 

Nhóm 40: May quần áo; gia công vải; gia công da.  
 
 

(210) 4-2014-11338 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 

biến thực phẩm và thương 

mại Hồng Hương   (VN) 

Số 96 ấp An Thành, xã An Bình, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, chao (chế biến như đậu phụ). 
 

Nhóm 30: Nước tương, tương hột, tương chao (gia vị).  
 
 

(210) 4-2014-11376 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 7.3.11 
(591) Xanh tím than, đỏ tươi 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xuất nhập khẩu Mê Linh  

(VN) 

Số 39c, tổ 52, ngõ 175, đường Xuân 
Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn nước inox  
 

Nhóm 07: máy xay sinh tố. 
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Nhóm 11: Bình nóng lạnh; chậu rửa bát.; vòi chậu; vòi rửa bát; bồn tắm; sen tắm; bệt sứ; 
quạt điện; quạt phun sương; quạt sưởi; bếp điện từ; bếp hồng ngoại; ấm siêu tốc, nồi cơm 
điện; máy sấy tóc. 

 

 
(210) 4-2014-11390 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEDLINE INDUSTRIES, INC.  (US) 
One Medline Place, Mundelein, Illinois 
60060, U.S.A. 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Bộ sản phẩm gội đầu dùng cho cá nhân bao gồm dầu gội và dầu xả không có 
chất nhuộm dùng cho vệ sinh cá nhân, và mũ được đóng gói trong một túi riêng biệt; khăn 
ướt được tẩm mỹ phẩm dùng một lần để làm sạch. 

 

 
(210) 4-2014-11400 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ADEKA CORPORATION   (JP) 
2-35, Higashiogu 7-chome, Arakawa-ku, 
Tokyo 116-0012, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; sản phẩm sữa; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; sản phẩm 
cá đã chế biến; hỗn hợp xúp với thịt hầm và cà ri; thực phẩm đã chế biến dạng lỏng và 
dạng bột chủ yếu làm từ nước sữa có chứa khoáng chất; thực phẩm đã chế biến dạng lỏng 
và dạng bột chủ yếu chứa các chiết xuất từ rau; sản phẩm cá được băm nhỏ đã chế biến 
dưới dạng pa-tê; đồ ăn đã được chế biến chủ yếu được làm từ thịt đã qua chế biến; đồ ăn 
đã được chế biến chủ yếu được làm từ hải sản đã qua chế biến; đồ ăn đã được chế biến 
chủ yếu được làm từ rong biển đã qua chế biến; đồ ăn đã được chế biến chủ yếu được làm 
từ hoa quả đã qua chế biến; đồ ăn đã được chế biến chủ yếu được làm từ rau đã qua chế 
biến; đồ ăn đã được chế biến chủ yếu được làm từ hạt đậu Hà Lan đã qua chế biến; đồ ăn 
đã được chế biến chủ yếu được làm từ trứng đã qua chế biến; quả hạch đã sấy khô; đậu đã 
qua chế biến; nho khô; hỗn hợp rau và hoa quả đã qua chế biến; nguyên liệu để làm món 
okonomiyaki (một loại bánh kếp dẹt của Nhật Bản), cụ thể là rau đã qua chế biến, thịt đã 
qua chế biến, hải sản đã qua chế biến; món cà ri (món ăn cay được làm chủ yếu từ rau, 
thịt hoặc cá đã qua chế biến) được đóng gói sẵn; món cà ri (món ăn cay được làm chủ yếu 
từ rau, thịt hoặc cá đã qua chế biến) ăn liền hoặc được nấu sẵn; món cà ri (món ăn cay 
được làm chủ yếu từ rau, thịt hoặc cá đã qua chế biến) hỗn hợp được nấu sẵn; chế phẩm 
để nấu xúp; xúp; xúp đậu tương lên men (xúp miso); hạt vừng đã rang và xay mịn, đậu đỏ 
ngọt dạng sệt (nhân đậu đỏ koshi-an để làm bánh). 

 

Nhóm 30: Chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn được]; chế phẩm làm mềm thịt cho mục 
đích gia đình; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; đá lạnh, nước xốt màu nâu 
sẫm làm từ giấm, tương và các gia vị khác (nước xốt Worcester); nước xốt thịt; nước xốt 
cà chua nấm [xốt]; xốt đậu nành; giấm ăn; hỗn hợp giấm ăn; nước tương chấm mì soba 
kiểu Nhật (sobatsuyu); nước xốt; nước xốt trắng (nước xốt cơ bản để làm các loại xốt 
khác); xốt may-on-ne; nước xốt đùng cho thịt nướng; đường dạng viên; Fructoza [đường 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
710 

dùng cho thực phẩm]; đường tinh thể [gia vị]; đường; mantoza; mật ong; đường gluco 
dùng cho thực phẩm; nước đường tinh bột được sấy khô thành bột [cho thực phẩm]; nước 
đường tinh bột [cho thực phẩm] [gia vị]; hỗn hợp kem lạnh; hỗn hợp kem trái cây lạnh; 
Gluten cho thực phẩm; bánh kẹo; bánh mỳ và bánh bao nhỏ; chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thực phẩm; muối bột trộn với hạt vừng; muối nấu ăn; muối cần tây [hỗn hợp từ muối và 
các loại hạt để làm gia vị cho thực phẩm]; hóa chất dùng làm gia vị, gia vị dạng bột được 
chế biến từ hải sản; bột mứt đậu ngọt (sarashi-an); nước xốt dùng cho bánh pizza; hỗn hợp 
kem tươi (kem lạnh); bột nhào bánh nướng đông lạnh; bột nhào bánh ngọt đông lạnh; bột 
nhào để làm bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc hỗn hợp; bánh đẹt, mỏng được làm bằng bột 
nhão không ngọt rán với, một số nguyên liệu như rau, thịt, hải sản đã qua chế biến (bánh 
okonomiyaki); bánh rán kiểu Nhật làm bằng bột nhão kết hợp với thịt băm, trứng luộc, 
đậu sợi và hành tươi đã qua chế biến (bánh piroshki); bột - gia vị dùng để rắc lên cơm 
(furikake); thực phẩm đã qua chế biến ở dạng bột chủ yếu làm từ polisaccarit chiết suất từ 
lúa mạch; thực phẩm đã qua chế biến ở dạng bột nhão, bột nguyên hạt, lỏng chủ yếu làm 
từ olisaccarit thu được từ quá trình lên men của nấm men. 

 

 
(210) 4-2014-11401 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.5.3; A3.5.24 
(731) ADEKA CORPORATION   (JP) 

2-35, Higashiogu 7-chome, Arakawa-ku, 
Tokyo 116-0012, JAPAN    

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; sản phẩm sữa; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; sản phẩm 
cá đã chế biến; hỗn hợp xúp với thịt hầm và cà ri; thực phẩm đã chế biến dạng lỏng và 
dạng bột chủ yếu làm từ nước sữa có chứa khoáng chất; thực phẩm đã chế biến dạng lỏng 
và dạng bột chủ yếu chứa các chiết xuất từ rau; sản phẩm cá được băm nhỏ đã chế biến 
dưới dạng pa-tê; đồ ăn đã được chế biến chủ yếu được làm từ thịt đã qua chế biến; đồ ăn 
đã được chế biến chủ yếu được làm từ hải sản đã qua chế biến; đồ ăn đã được chế biến 
chủ yếu được làm từ rong biển đã qua chế biến; đồ ăn đã được chế biến chủ yếu được làm 
từ hoa quả đã qua chế biến; đồ ăn đã được chế biến chủ yếu được làm từ rau đã qua chế 
biến; đồ ăn đã được chế biến chủ yếu được làm từ hạt đậu Hà Lan đã qua chế biến; đồ ăn 
đã được chế biến chủ yếu được làm từ trứng đã qua chế biến; quả hạch đã sấy khô; đậu đã 
qua chế biến; nho khô; hỗn hợp rau và hoa quả đã qua chế biến; nguyên liệu để làm món 
okonomiyaki (một loại bánh kếp dẹt của Nhật Bản), cụ thể là rau đã qua chế biến, thịt đã 
qua chế biến, hải sản đã qua chế biến; món cà ri (món ăn cay được làm chủ yếu từ rau, 
thịt hoặc cá đã qua chế biến) được đóng gói sẵn; món cà ri (món ăn cay được làm chủ yếu 
từ rau, thịt hoặc cá đã qua chế biến) ăn liền hoặc được nấu sẵn; món cà ri (món ăn cay 
được làm chủ yếu từ rau, thịt hoặc cá đã qua chế biến) hỗn hợp được nấu sẵn; chế phẩm 
để nấu xúp; xúp; xúp đậu tương lên men (xúp miso); hạt vừng đã rang và xay mịn, đậu đỏ 
ngọt dạng sệt (nhân đậu đỏ koshi-an để làm bánh). 

 

Nhóm 30: Chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn được]; chế phẩm làm mềm thịt cho mục 
đích gia đình; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; đá lạnh, nước xốt màu nâu 
sẫm làm từ giấm, tương và các gia vị khác (nước xốt Worcester); nước xốt thịt; nước xốt 
cà chua nấm [xốt]; xốt đậu nành; giấm ăn; hỗn hợp giấm ăn; nước tương chấm mì soba 
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kiểu Nhật (sobatsuyu); nước xốt; nước xốt trắng (nước xốt cơ bản để làm các loại xốt 
khác); xốt may-on-ne; nước xốt đùng cho thịt nướng; đường dạng viên; Fructoza [đường 
dùng cho thực phẩm]; đường tinh thể [gia vị]; đường; mantoza; mật ong; đường gluco 
dùng cho thực phẩm; nước đường tinh bột được sấy khô thành bột [cho thực phẩm]; nước 
đường tinh bột [cho thực phẩm] [gia vị]; hỗn hợp kem lạnh; hỗn hợp kem trái cây lạnh; 
Gluten cho thực phẩm; bánh kẹo; bánh mỳ và bánh bao nhỏ; chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thực phẩm; muối bột trộn với hạt vừng; muối nấu ăn; muối cần tây [hỗn hợp từ muối và 
các loại hạt để làm gia vị cho thực phẩm]; hóa chất dùng làm gia vị, gia vị dạng bột được 
chế biến từ hải sản; bột mứt đậu ngọt (sarashi-an); nước xốt dùng cho bánh pizza; hỗn hợp 
kem tươi (kem lạnh); bột nhào bánh nướng đông lạnh; bột nhào bánh ngọt đông lạnh; bột 
nhào để làm bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc hỗn hợp; bánh đẹt, mỏng được làm bằng bột 
nhão không ngọt rán với, một số nguyên liệu như rau, thịt, hải sản đã qua chế biến (bánh 
okonomiyaki); bánh rán kiểu Nhật làm bằng bột nhão kết hợp với thịt băm, trứng luộc, 
đậu sợi và hành tươi đã qua chế biến (bánh piroshki); bột - gia vị dùng để rắc lên cơm 
(furikake); thực phẩm đã qua chế biến ở dạng bột chủ yếu làm từ polisaccarit chiết suất từ 
lúa mạch; thực phẩm đã qua chế biến ở dạng bột nhão, bột nguyên hạt, lỏng chủ yếu làm 
từ olisaccarit thu được từ quá trình lên men của nấm men. 

 
 

(210) 4-2014-11402 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh da trời, xanh dương đậm, trắng 
(731) HOME PRODUCT CENTER PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
96/27 Moo 9 Tambon Bangkhen, 
Amphoe Muang, Nonthaburi Province, 
Thailand  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch lát sàn không bằng kim loại; gạch lát sàn (không tráng men); gạch vuông 
ốp tường; gạch vuông ốp tường không bằng kim loại dùng trong xây dựng; tấm panen 
không bằng kim loại dùng cho tường; ngói lợp gạch lát bằng gốm; gạch lát sàn bằng gốm 
(không tráng men); gạch lát bằng gốm ốp tường; tấm panen gốm ốp tường; gạch lát được 
làm từ vật liệu khảm ghép; gạch lát được làm từ vật liệu khảm ghép dùng trong xây đựng; 
nhựa đường; tất cả đều thuộc nhóm 19.  

 

Nhóm 21: Đồ bằng đất nung để chứa đựng được làm từ vật liệu khảm ghép. 
 

 
(210) 4-2014-11403 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 86/130,729 27.11.2013 US 
(540) 

 

(731) AFP ADVANCED FOOD PRODUCTS 
LLC,   (US) 
402 South Custer Avenue, New Holland, 
Pennsylvania 17557, United States of 
America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Đồ uống bổ sung vitamin và khoáng chất dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa, cụ thể là sữa và sữa hương vị sôcôla.  
 

 
(210) 4-2014-11448 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21; 26.15.15; 26.13.25; A7.1.12 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm 
(731) Công ty TNHH kiến tạo 

Nguyên Khoa   (VN) 

52 Thanh Long, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giám sát công trình xây dựng, dịch vụ xây dựng, tư vấn giám sát công 
trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-11480 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

phần mềm ACMAN  (VN) 

Tầng 4, số 6 Vũ Ngọc Phan, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục); đào tạo thực hành (minh họa, giới thiệu); xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2014-11520 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) CAN DO CO., LTD   (JP) 

2-21-1, Kitashinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo qua internet; dịch vụ bán buôn và bán lẻ: các sản phẩm thuộc các 
lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống, và bộ đồ ăn, vải dệt và đồ dùng cho giường, đồ 
đi chân (trừ đồ đi chân dùng cho thể thao), túi và túi nhỏ, đồ dùng cá nhân cụ thể là khăn 
mùi xoa, khăn tắm, khăn gói đồ của người Nhật Bản, rượu, thịt, hải sản, rau và trái cây, 
bánh kẹo, bánh mỳ và bánh mỳ nhỏ, gạo và ngũ cốc, sữa, đồ uống có ga (đồ uống tươi 
mát) và nước ép trái cây không chứa cồn, chè, cà phê, ca cao, thực phẩm đã chế biến, đồ 
đạc, phụ tùng dùng cho nghề mộc, chiếu tatami (một loại chiếu dùng để lát sàn nhà truyền 
thống của người Nhật), dụng cụ dùng trong nghi lễ cụ thể là cờ dùng trong nghi lễ, chân 
giữ nến, bình hoa, máy móc và thiết bị điện cụ thể là máy uốn, máy trộn chạy điện dùng 
cho mục đích gia đình, dụng cụ cầm tay có lưỡi sắc hoặc có mũi nhọn, dụng cụ cầm tay, 
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đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch và dụng cụ 
giặt rửa, dược phẩm, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh và thiết bị, đồ dùng y tế, mỹ 
phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, chế phẩm đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa, máy móc, thiết 
bị và dụng cụ dùng trong nông nghiệp, hoa (tự nhiên) và cây, nhiên liệu, ấn phẩm, hàng 
hoá thể thao, đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi, nhạc cụ và bản ghi âm 
nhạc/đĩa nhạc, máy móc, thiết bị và đồ dùng, dụng cụ dùng cho nhiếp ảnh, thuốc lá và đồ 
dùng cho người hút thuốc lá, vật liệu xây dựng, đá quý bán thành phẩm và sản phẩm giả 
đá quý bán thành phẩm.   

 

 
(210) 4-2014-11521 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đen, đỏ 
(731) CAN DO CO., LTD   (JP) 

2-21-1, Kitashinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo qua internet; dịch vụ bán buôn và bán lẻ: các sản phẩm thuộc các 
lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống, và bộ đồ ăn, vải dệt và đồ dùng cho giường, đồ 
đi chân (trừ đồ đi chân dùng cho thể thao), túi và túi nhỏ, đồ dùng cá nhân cụ thể là khăn 
mùi xoa, khăn tắm, khăn gói đồ của người Nhật Bản, rượu, thịt, hải sản, rau và trái cây, 
bánh kẹo, bánh mỳ và bánh mỳ nhỏ, gạo và ngũ cốc, sữa, đồ uống có ga (đồ uống tươi 
mát) và nước ép trái cây không chứa cồn, chè, cà phê, ca cao, thực phẩm đã chế biến, đồ 
đạc, phụ tùng dùng cho nghề mộc, chiếu tatami (một loại chiếu dùng để lát sàn nhà truyền 
thống của người Nhật), dụng cụ dùng trong nghi lễ cụ thể là cờ dùng trong nghi lễ, chân 
giữ nến, bình hoa, máy móc và thiết bị điện cụ thể là máy uốn, máy trộn chạy điện dùng 
cho mục đích gia đình, dụng cụ cầm tay có lưỡi sắc hoặc có mũi nhọn, dụng cụ cầm tay, 
đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch và dụng cụ 
giặt rửa, dược phẩm, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh và thiết bị, đồ dùng y tế, mỹ 
phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, chế phẩm đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa, máy móc, thiết 
bị và dụng cụ dùng trong nông nghiệp, hoa (tự nhiên) và cây, nhiên liệu, ấn phẩm, hàng 
hoá thể thao, đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi, nhạc cụ và bản ghi âm 
nhạc/đĩa nhạc, máy móc, thiết bị và đồ dùng, dụng cụ dùng cho nhiếp ảnh, thuốc lá và đồ 
dùng cho người hút thuốc lá, vật liệu xây dựng, đá quý bán thành phẩm và sản phẩm giả 
đá quý bán thành phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-11524 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24; 25.1.25; 26.1.1 
(731) LAM SOON ENTERPRISE PTE. LTD.  

(SG) 
15 Scotts Road #05-01 to #05-03 Thong 
Teck Building Singapore 228218  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm để dùng sau khi tắm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm và gội; 
xà phòng vệ sinh, chất khử mùi cơ thể; phấn rôm; mỹ phẩm cụ thể là kem mỹ phẩm, sữa 
mỹ phẩm, nước thơm (mỹ phẩm), mỹ phẩm dạng gel và mỹ phẩm dạng bột, dùng cho 
mặt, cơ thể và tay, chế phấm chống nắng; chế phấm trang điểm; dầu gội dầu; chế phẩm 
tạo kiểu tóc và chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm xịt tóc; chế phẩm nhuộm tóc và chế 
phẩm tẩy màu tóc; chế phấm uốn tóc và làm xoăn tóc; tinh dầu cho cá nhân, chế phẩm 
đánh răng; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ 
rửa và mài mòn cho mục đích gia dụng; chế phẩm để rửa bát đĩa; chất tẩy rửa không dùng 
trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; dung dịch và sáp cho sàn nhà; 
chế phẩm để làm thơm và tạo hương cho không khí; chế phẩm để giặt; chế phẩm để tẩy 
trắng, lơ và hồ; chất làm mềm vải và nước xả vải dùng trong giặt giũ.  

 

Nhóm 29: Dầu ăn, chất béo thực vật; bơ và bơ thực vật; mứt ướt; đồ ăn đã được chế biến 
và đồ ăn đã được chế biến đông lạnh bao gồm chủ yếu là thịt, cá, thịt thú săn, thịt gia 
cầm, hải sản, rau, nấm, khoai tây, trứng hoặc đậu phụ; thực phẩm đóng hộp, đồ ăn đã 
được chế biến và dồ ăn đã được chế biến đông lạnh bao gồm chủ yếu là trái cây (trái cây 
là thành phần chính); thực phẩm đóng hộp, đồ ăn đã được chế biến và đồ ăn đã được chế 
biến đông lạnh bao gồm chủ yếu là pho mát; hạt đậu nành muối; sữa đông làm từ đậu, sữa 
đông làm từ đậu tương, chế phẩm được làm hoàn toàn bởi hoặc chủ yếu bởi sữa đông làm 
từ đậu; thực phẩm làm từ cá; sữa chua.  

 

Nhóm 30: Gạo, mỳ ống, mỳ sợi; bánh quy, bánh kẹo, bánh ngọt; ngũ cốc dùng cho bữa 
sáng, chế phẩm ngũ cốc và đồ uống ngũ cốc; đồ ăn đã được chế biến và đồ ăn đã được chế 
biến đông lạnh với thành phần chính là gạo; đồ ăn đã được chế biến và đồ ăn đã được chế 
biến đông lạnh với thành phần chính là mỳ ống; bánh pizza được chế biến sẵn; mỳ ống 
được làm đông lạnh sâu; gạo đã được chế biến đông lạnh; bánh pizza đông lạnh; cà phê, 
trà (chè); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); kem ăn; gia vị; gia vị làm từ nước mắm cá; 
gia vị làm từ đậu nành muối. 

 

 
(210) 4-2014-11525 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Từ Phi  (VN)

285/20 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-11540 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh biển đậm, xám 
(731) Công ty TNHH bất động sản 

Diệp Bạch Dương  (VN) 

183 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: rượu, xe ô tô, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện, máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử và đồ dùng gia đình (loa, 
máy chiếu, máy lạnh, tủ lạnh), viễn thông, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, thực 
phẩm; môi giới thương mại.  

 

Nhóm 36: Cho thuê nhà, xưởng; đầu tư vốn cho việc xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 
tầng khu công nghiệp, khu dân cư; kinh doanh (mua, bán) nhà đất.  

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ phục vụ đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2014-11554 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Da cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại quốc tế Kim Sơn  

(VN) 

572/4 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Ti vi, điện thoại di động, thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp), thiết bị điều 
khiển từ xa, tai nghe, pin điện. 

 

Nhóm 11: Nồi cơm điện, ấm đun điện, bếp điện, vỉ nướng dùng điện, thiết bị chiếu sáng 
đèn đi ốt phát quang (đèn LED); quạt gió dùng điện. 

 

 
(210) 4-2014-11582 (220) 27.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1 
(591) Xanh nõn chuối, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và xuất nhập khẩu Sao 

Việt  (VN) 

Số 54, ngõ 140 Trung Hà, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy: nhông xích, má phanh, giảm sóc, dây curoa, săm lốp. 
 

Nhóm 35: Buôn bán phụ tùng xe gắn máy.  
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(210) 4-2014-11657 (220) 27.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

truyền thông TS   (VN) 

161-163, lầu 10, Trần Quốc Thảo, 
phường 09, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Băng keo dán dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-11672 (220) 27.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Vàng, trắng 
(731) Bùi Đặng Mỹ Duyên  (VN) 

509 D khu phố 3, phường 8, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; cà ra vát (cà vạt); thắt lưng quần áo (dây nịt). 
 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, quần áo, mũ nón, túi xách, đồ trang sức; xuất nhập khẩu.  
 
 

(210) 4-2014-11673 (220) 27.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Lê Minh Cường  (VN) 

48/18A, Nguyễn Du, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; mì ăn liền; ca cao; chè (trà); cà phê; đường ăn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bột mì, bánh kẹo, mì ăn liền, chè (trà), cà phê, đường ăn, ca cao, 
hàng trang trí nội thất (bàn, ghế, kệ, tủ, giường).  

 

 
(210) 4-2014-11686 (220) 28.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Vàng, trắng, xanh dương 
(731) Đỗ Đặng Tỉnh  (VN) 

Xóm 11, thôn Đông Kết, xã Đông Kết, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, 
cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện.  

 
 

(210) 4-2014-11746 (220) 28.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.3.1; A1.1.10; 3.7.10 
(591) Đỏ, hồng y, đen, xám, ngọc thạch, xanh 

da trời, lam sẫm, cam cháy 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

liên hợp sản phẩm á Châu  

(VN) 

¤ 11A, lô DC15, KDC Việt - Sing, khu 
phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 44: Chăn nuôi động vật như chim yến. 
 

 
(210) 4-2014-11762 (220) 28.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; A25.3.13; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen, nâu, trắng, kem 
(731) Hộ kinh doanh cá thể cà phê 

Hoàng Trung    (VN) 

1042/4 tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-11785 (220) 28.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(731) SHENZHEN LE WAN DE SCIENCE 

AND TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room 1810, Block B, Nanshan Software 
Park, Qilin Rd., Nanshan Dis., Shenzhen, 
China 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Túi chuyên dụng để đựng máy tính xách tay; máy tính xách tay; thiết bị đếm 
bước chân; móc treo trang trí điện thoại; máy nhắn tin; điện thoại; máy ảnh; thiết bị sạc 
cho pin điện; pin điện; thiết bị chỉ báo số lượng.  
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(210) 4-2014-11787 (220) 28.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.4 
(731) TAIZHOU MEGA MACHINERY 

MOLD CO., LTD  (CN) 
Xiayangao, Yanjiang Town, Linhai City, 
Zhejiang Province, P.R.China 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất chai; máy thổi tự động; máy đúc; máy đổ (đúc) nhựa; máy ép 
(dùng cho mục đích công nghiệp); máy nén khí; máy nút kín; máy nghiền.  

 
 

(210) 4-2014-11821 (220) 29.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.10 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Nguyễn Mạnh Chiến  (VN)

Số 1070, phòng 3D, tòa nhà Biển Bắc, 
đường Đê La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Chữa răng. 
 
 

(210) 4-2014-11825 (220) 29.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 22.1.1; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Trung Hiếu  (VN) 

Khu phố 6, thôn Đông, thị trấn Yên Lạc, 
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ, cụ thể là: bàn; ghế; giường; tủ; kệ; khung tranh. 
 

 
(210) 4-2014-11838 (220) 29.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ kỹ thuật Quảng 

HÀ  (VN) 

Số 8, tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm về đồng: đầu cốt đồng, thanh cái đồng, dây dẹt đồng; ống đồng 
thuộc các kích cỡ. 

 

Nhóm 09: Các loại dây cáp điện; ruột đồng dây điện; dây điện trần; dây điện bọc thuộc 
các kích cỡ. 

 
 

(210) 4-2014-11879 (220) 29.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Phan Thị Thu Sương  (VN)

Hẽm 27 Lê Hồng Phong, phường 04, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Tàu hũ ki. 
 

 
(210) 4-2014-11881 (220) 29.05.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (731) Công ty TNHH một thành viên 

ứng dụng Công nghệ mới và 

Du lịch   (VN) 

Số 125 đường Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệụ quảng cáo; cho thuê khoảng 
không gian quảng cáo; văn phòng tuyển dụng lao động; tổ chức triển lãm với mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; hãng xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; hãng thông tin 
thương mại; điều hành kinh doanh cho khách sạn; nghiên cứu thương mại; quảng cáo 
bằng truyền hình. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; 
cho thuê văn phòng; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính; đầu tư vốn. 

 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; lắp đặt và sữa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng; xây dựng vườn hoa và công viên. 

 

Nhóm 38: Thông tin về viễn thông liên lạc; cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin về lĩnh 
vực viễn thông; phát chương trình truyền hình; truyền hình cáp; phát thanh; thông tin liên 
lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng 
mạng cáp quang; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 

Nhóm 39: Vận tải. 
 

Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải; xử lý nước; hủy rác thải.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa 
chất; dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu về vật lý; phân tích 
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hóa học; nghiên cứu hóa học; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; nghiên cứu địa 
chất; nghiên cứu dự án kỹ thuật. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; nhà dưỡng bệnh; thiết kế, tạo dáng vườn hoa và công viên. 
 
 

(210) 4-2014-11900 (220) 29.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A18.1.19; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xám, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu SUNVN  (VN) 

Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh gồm: quản lý 
giao dịch trong lĩnh vực thương mại, quản lý giao dịch kinh doanh trực tuyến; hoạt động 
văn phòng gồm dịch vụ sắp xếp và biên tập tài liệu. 

 

(210) 4-2014-11939 (220) 30.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.12; A1.1.2; A26.11.12; 24.15.21; 
A5.5.20 

(591) Xanh, cam, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xây dựng V.E.C  (VN) 

357A/23A Nguyễn Trọng Tuyển, 
phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: hạt cao su, lưới, đèn, bạt dán. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng sân cỏ nhân tạo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế website; thiết kế các công trình thể thao như: sân bóng đá, sân tennis, 
sân cầu lông. 

 
 

(210) 4-2014-11963 (220) 30.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần Phong Liên  

(VN) 

Số 5, phố Yên Bái II, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc (cụ thể là: mua bán máy nông nghiệp, máy công cụ, 
máy trộn, máy nâng hạ nông nghiệp, máy thổi, máy nghiền), máy phát diện, động cơ nổ, 
máy bơm nước, máy nén khí, máy cưa, máy cắt cỏ, mô tơ, máy phun áp lực cao; xuất 
nhập khẩu các loại máy móc, máy phát điện, động cơ nổ, máy bơm nước, máy nén khí, 
máy cưa, máy cắt cỏ, mô tơ, máy phun áp lực cao.  

 

 
(210) 4-2014-11985 (220) 30.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.7.25 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần nhựa Tín Kim  

(VN) 

C2.7 đường §3, khu công nghiệp Đồng 
An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào 
bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ 
bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; then chốt cửa bằng kim loại; khoá bằng kim 
loại, ngoại trừ khoá điện; khóa móc. 

 

Nhóm 09: Khay chứa dây cáp điện bằng nhựa; máng chứa dây cáp điện bằng nhựa; tủ 
phân phối điện; ống luồn dây điện. 

 

Nhóm 17: Hạt nhựa, nguyên liệu bán thành phẩm.  
 

Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng; nẹp viền cửa bằng nhựa; nẹp viền chân tường 
bằng nhựa; nẹp nhựa trang trí dùng trong xây dựng; cửa nhựa lõi thép gia cường; khung 
cửa nhựa lõi thép; cửa sổ nhựa lõi thép; khung cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không 
bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ 
không bằng kim loại; tay nắm cửa, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-11989 (220) 30.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần Hoá chất 

Nhựa Đà Nẵng  (VN) 

Tầng 6, tòa nhà Indochina Riverside, 74 
Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ nhựa cụ thể là hạt nhựa, bao bì bằng nhựa.  
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Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách; dịch 
vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ cho thuê xe.  

 

 
(210) 4-2014-12012 (220) 30.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) TELEVISION BROADCAST LIMITED  
(HK) 
TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung 
Kwan O Industrial Esate, Kowloon, 
Hong Kong  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính được cung cấp trên Internet; ấn phẩm điện tử trực tuyến 
(có thể được tải về từ Internet hoặc trên một mạng máy tính hoặc một cơ sở dữ liệu máy 
tính); máy tính, phần cứng và phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị và 
công cụ khảo sát, điện, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đong, đo, báo hiệu; thiết bị 
và công cụ dùng để ghi chép, tiếp nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, hình ảnh, 
và/hoặc âm thanh; điện thoại, máy nhắn tin, điện thoại di động, máy fax; thiết bị và công 
cụ dùng để hiển thị và/hoặc in ra dữ liệu, thông tin, hình ảnh; dụng cụ chứa dữ liệu từ, đã 
ghi âm; băng video, đài cát sét, đĩa nén, đĩa mềm, đã CD và DVD; thiết bị xử lý dữ liệu; 
phần mềm máy tính để trình duyệt và/hoặc tìm kiếm dữ liệu, hoặc cho phép trình duyệt 
và/hoặc tìm kiếm trên một mạng máy tính hoặc mạng lnternet; thẻ, dây, đĩa và các thiết bị 
bán dẫn mang chương trình máy tính; thiết bị, dụng cụ, mạng lưới và mạch viễn thông; 
dây cáp (dành cho mục đích viễn thông), thiết bị dây cáp (dành cho mục đích viễn thông), 
sợi quang học (dành cho mục đích viễn thông), thiết bị và mạch truyền thông quang học 
(dành cho mục đích viễn thông); dụng cụ và phần mềm dùng để giao tiếp với mạng máy 
tính và mạng lưới toàn cầu; phần mềm máy tính dùng để kết nối người sử dụng mạng máy 
tính để thiết kế web trên mạng lưới toàn cầu; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để 
quản lý cơ sở dữ liệu; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để giải nén phương tiện 
truyền thông kỹ thuật số; dụng cụ, máy móc và thiết bị hình ảnh và âm thanh; thiết bị mã 
hóa và giải mã tín hiệu; hộp giải mã tín hiệu; thiết bị điều khiển từ xa; chảo vệ tinh; hệ 
thống phát thanh truyền hình vệ tinh kỹ thuật số, cụ thể là, máy thu, máy phát và ăng-ten 
phát sóng vệ tinh; máy thu tín hiệu a-na-log và tín hiệu kỹ thuật số vệ tinh; thiết bị và 
công cụ để truyền dữ liệu, truyền tín hiệu vệ tinh và viễn thông; thiết bị và công cụ dùng 
cho tivi ăng ten; thiết bị thu tín hiệu kỹ thuật số vệ tinh; hệ thống kỹ thuật số vệ tinh; thiết 
bị truyền thông tin vệ tinh; phần mềm ứng dụng đa phương tiện cho phép chia sẻ nội dung 
đa phương tiện và ý kiến giữa người sử dụng.  

 

Nhóm 16: Giấy, bìa cát tông; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm; vật liệu bằng chất dẻo 
dùng để báo gói (không được xếp vào trong các nhóm khác); lịch, sách, ca ta lô, bưu 
thiếp, áp phích, biểu ngữ, tạp chí xuất bản định kỳ, xuất bản phẩm dạng in, báo và tạp chí; 
thiệp chúc mừng; giấy gói và vật liệu đóng gói; túi đựng (bằng giấy và chất dẻo) và phong 
bì; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ, dụng cụ đánh dấu trang sách; cuốn nhật ký; tập 
đựng hồ sơ, tài liệu; tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; đồ trang trí bằng giấy 
và/hoặc bìa các tông; cuốn sổ bỏ túi; tập sách (sổ) có chữ ký (chữ viết) lưu niệm; tệp chứa 
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giấy tờ; miếng dán (văn phòng phẩm); tập tài liệu; phong bao lì xì; tờ in rời dùng cho 
băng video, đĩa VCD/đĩa DVD, đĩa hình, đĩa lase (không có nội dung); thẻ làm việc, dây 
đeo cổ (dùng để đeo thẻ làm việc, không phải là trang sức), bao đựng thẻ căn cước.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến, tiếp thị và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ này; dịch vụ điểm tin; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ phổ biến các tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ cập nhật các tài liệu quảng cáo; dịch vụ công bố các tài liệu công khai; 
dịch vụ cho thuê và/hoặc bán không gian quảng cáo; dịch vụ cho thuê và/hoặc bán thời 
gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; đại lý quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ cập nhật các tài liệu quảng cáo và biên soạn các quảng cáo để sử dụng 
trực tuyến hoặc hình thức khác; dịch vụ hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; dịch vụ xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ lưu trữ dữ liệu bằng máy tính và tìm kiếm ®÷ 
liệu ở dạng tác phẩm văn bản kỹ thuật số, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, và video; dịch vụ 
trả lời điện thoại; dịch vụ quản lý nhân sự; dịch vụ đặt hàng; dịch vụ cung cấp thông tin 
kinh doanh qua mạng Internet; dịch vụ thư ký; dịch vụ cung cấp thông tin thống kê liên 
quan đến phát thanh truyền hình và xuất bản thông tin kinh doanh bao gồm thông tin khán 
giả, số người sử dụng, chi phí, số lưu thông và dữ liệu quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển 
lãm cho các mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; 
dịch vụ tư vấn (liên quan đến kinh doanh, quản lý kinh doanh); dịch vụ chuẩn bị các báo 
cáo liên quan đến phát thanh truyền hình và xuất bản thông tin kinh doanh bao gồm số 
người xem các chương trình truyền hình theo dõi thông qua các kênh truyền hình, thông 
qua trang web chính thức, thông qua trực tuyến, truyền hình đồng thời (simulcast), nhận 
thức khán giả của trang web chính thức và các ứng dụng điện thoại di động; dịch vụ cung 
cấp thông tin, quản lý và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình, bao gồm cụ thể là, tải lên, chụp, đăng lên, trình chiếu, vận 
hành, thông lượng, quan sát, duyệt trước, hiển thị, đánh dấu, xuất bản cá nhân, chia sẻ, 
thao tác, phân phối, xuất bản và/hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung đa phương tiện, video, 
phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, 
nội dung âm thanh, và thông tin thông qua ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng 
thông tin liên lạc khác có thể tải được trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và 
các thiết bị cầm tay; dịch vụ gửi, thu thập và truyền tải tin nhắn, dữ liệu, các phương tiện 
điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò 
chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua ứng 
dụng phần mềm trên internet và các mạng có thể tải được trên điện thoại di động, máy 
tính bảng, máy tính và các thiết bị cầm tay; dịch vụ mạng truyền thông liên lạc điện tử; 
dịch vụ mạng viễn thông; dịch vụ truyền hình, truyền tải và tiếp nhận thông tin video và 
âm thanh bằng cáp, dây dẫn, cáp quang, vệ tinh hoặc tín hiệu kỹ thuật số; dịch vụ truyền 
tải tin tức và các thông tin khác thông qua phương tiện truyền hình; dịch vụ truyền tải dữ 
liệu video; dịch vụ truyền tải thông tin video và âm thanh thông qua cơ sở hạ tầng viễn 
thông cố định được thực hiện trên một mạng an toàn khép kín sử dụng giao thức IP; dịch 
vụ truyền tải thông tin video và âm thanh thông qua mạng máy tính toàn cầu bao gồm các 
mạng lưới liên kết tương tác sử dụng giao thức căn bản bao gồm nhưng không giới hạn 
mạng lưới toàn cầu và tất cả mạng viễn thông và công nghệ liên quan; truyền tải thông tin 
video và âm thanh qua Internet mà không có một hệ thống điều hành đa nhiệm kiểm soát 
hoặc phân phối nội dung (OTT); dịch vụ viễn thông tương tác và truyền hình, dịch vụ 
truyền tải video theo yêu cầu, dịch vụ truyền hình cáp theo thuê bao; dịch vụ xem dữ liệu; 
dịch vụ truyền hình di động, dịch vụ phát thanh truyền hình trên nền web; dịch vụ truyền 
hình giao thức internet; dịch vụ truyền hình internet; dịch vụ truyền hình ứng dụng đa 
phương tiện (OTT); dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các phần mềm không cho tải 
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xuống để đăng lên, tải xuống, chụp, đưa lên, biên tập, vận hành, thông lượng, quan sát, 
duyệt trước, hiển thị, đánh đấu, xuất bản cá nhân, chia sẻ, thao tác, phân phối, xuất bản 
và/hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn 
bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông 
tin thông qua ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng thông tin liên lạc; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập vào các phần mềm không thể tải được để cho phép cung cấp dữ 
liệu, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò 
chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua 
internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp truy cập để cho phép các nhà cung 
cấp nội dung để theo dõi nội dung đa phương tiện; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 
liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu và cơ sở dữ liệu thiết bị cầm tay trên các mạng 
truyền thông toàn cầu để tìm kiếm và lấy thông tin, dữ liệu và tài nguyên sẵn có trên máy 
tính và mạng truyền thông khác; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và hướng dẫn liên 
quan đến các dịch vụ nói trên; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính trên 
mạng máy tính toàn cầu và cơ sở dữ liệu của các thiết bị cầm tay trên mạng toàn cầu để 
tìm kiếm, truy lại thông tin dữ liệu và nguồn dữ liệu sẵn có trên mạng máy tính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ liên quan đến việc sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình 
bao gồm nhưng không giới hạn ở kịch, hài kịch tình huống, các buổi biểu diễn đa dạng, 
chương trình giáo dục, thông tin giải trí và văn hóa cũng như điện ảnh; dịch vụ sản xuất và 
phân phối chương trình truyền hình, chương trình nghe nhìn và truyền thanh, chương trình 
truyền hình, phim truyện, truyền hình tương tác, giải trí tương tác và cạnh tranh; giải trí và 
thông tin giải trí cung cấp thông qua phương tiện truyền thông tương tác điện tử và kỹ 
thuật số; dịch vụ kỹ thuật số video và video sản xuất phim; phân phối và cho thuê phương 
tiện truyền thông điện tử, đã ghi, đĩa nén âm thanh và video, đĩa CD, đĩa lase, đĩa 
VCD/đĩa DVD và băng có chứa các chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí và giáo dục, 
cung cấp các trò chơi trực tuyến và cuộc thi; cung cấp thông tin liên quan đến trương trình 
giáo dục, giải trí, tin tức, trò chơi, âm nhạc, phim ảnh, hài kịch, truyền hình và diễn viên, 
thông tin cá nhân của các ngôi sao, đào tạo, giải trí, thể thao, hoạt động xã hội và văn hóa 
thông qua Internet và các mạng thông tin khác trên điện thoại di động, máy tính bảng, 
máy tính và thiết bị cầm tay; dịch vụ cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không cho 
tải về) từ Internet và các mạng thông tin liên lạc khác; sắp xếp và tổ chức các sự kiện âm 
nhạc, giáo dục, thể thao và văn hóa, triển lãm và các cuộc thi; tổ chức và trình bày các 
buổi biểu diễn sân khấu trực tiếp; sắp xếp và tiến hành hội nghị và triển lãm; dịch vụ đào 
tạo cho các dịch vụ nêu trên; dịch vụ giáo dục, đào tạo và hướng dẫn liên quan đến dịch 
vụ khách hàng và quản lý quan hệ khách hàng; đào tạo thực tế và biểu diễn, sắp xếp và tổ 
chức các hội nghị, hội thảo và các khóa học đào tạo (tất cả liên quan đến dịch vụ khách 
hàng và quản lý quan hệ khách hàng); chỉnh sửa, thao tác và xuất bản và/hoặc tái tạo dữ 
liệu, nội dung đa phương tiện, video, phim, hình ảnh, văn bản, trò chơi, nội dung do người 
dùng tạo, nội dung âm thanh, và các thông tin thông qua ứng dụng phần mềm trên 
Internet và các mạng truyền thông khác tải về trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy 
tính và thiết bị cầm tay; phân phối các phim thông qua ứng dụng phần mềm trên Internet 
và các mạng thông tin liên lạc khác tải về trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy 
tính và thiết bị cầm tay.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ thiết kế theo bản vẽ và 
theo ủy thác, tất cả cho việc biên soạn của các trang web trên Internet; dịch vụ máy tính 
trực tuyến; dịch vụ cung cấp ứng dụng (ASP); dịch vụ tạo lập và duy trì trang web; dịch 
vụ lưu trữ nội dung đa phương tiện cho người khác.  
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Nhóm 45: Dịch vụ li xăng chương trình truyền hình, dữ liệu kỹ thuật số, hình ảnh tĩnh, 
hình ảnh động, video, âm thanh và văn bản.  

 

 
(210) 4-2014-12047 (220) 30.05.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.1; 3.9.1; 24.9.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, xám, xám nhạt, 

trắng 
(731) Phạm Thanh Phúc  (VN) 

110, đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm nêm; mắm ruốc; cá khô; cá tẩm gia vị; mực một nắng. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm, mắm nêm, mắm ruốc, cá khô, cá tẩm gia vị, mực một nắng.  
 

 
(210) 4-2014-12055 (220) 02.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.2; A1.1.10 
(731) JOHN VARVATOS APPAREL CORP.  

(US) 
26 West 17th Street, 6th floor, New 
York, NY 10011, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là bộ quần áo may đo, bộ quần áo, áo ximôckinh, áo vét, áo vét 
bằng da, áo choàng ngoài bằng lông cừu, áo vét bằng lông cừu, áo chẽn không tay bằng 
lông cừu, áo choàng nữ, áo choàng ngoài, áo choàng, áo mưa, quần dài, quần lót, quần 
soóc, áo len dài tay, áo sơ mi, bộ quần áo tắm, áo lót, quần lót ngắn, cà vạt, thắt lưng, dải 
đeo quần tất, khăn quàng cổ, găng tay, trang phục dệt kim, giầy dép và mũ nón.  

 

 
(210) 4-2014-12066 (220) 02.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Lê Minh Dương  (VN) 

Số 6, tổ 58, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt hướng dương, hạt điều, hạt dẻ, hạt bí, hạt hạnh nhân, hạt đậu nành (tất cả 
đã được chế biến).  

 

Nhóm 30: Bánh làm từ bột ngũ cốc; mứt dạng kẹo; bánh ngọt; kẹo, gạo; cà phê.  
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(210) 4-2014-12098 (220) 02.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(300) 657619 19.03.2014 CH 

(540) 

 

  

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.  (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 

Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 

United Kingdom 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; 

khóa cài dây đồng hồ đeo tay; núm điều chỉnh đồng hồ; khuy măng sét; hộp chuyên dụng 

để đựng đồ hồ đeo tay, đồng hồ và đồ trang sức; hộp chuyên dụng để vận chuyển đồng hồ 

và đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2014-12105 (220) 02.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(731) GroupG Asia Pacific Ptd. Ltd  (SG) 

112 Robinson Road, #12-01 Robinson 

112, Singapore (068902), Singapore 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm như sau: thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây (snack 

trái cây), thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở chất chiết từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, 

thú săn, khoai tây rán giòn, đồ ăn nhanh làm từ khoai tây (snack khoai tây), đồ ăn nhanh 

làm từ hải sản (snack hải sản), sản phẩm sữa, ngũ cốc, thực phẩm làm từ ngũ cốc, bánh 

kẹo, bánh quy, thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh 

(snack) trên cơ sở gạo, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, bánh quy, bánh mặn làm từ thịt, sữa, 

cá, hải sản và bột ngũ cốc, trái cây, củ, hạt sấy khô (đóng gói), kem (lạnh) các loại, cà 

phê, chè, ca cao, nước uống có ga, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, nước ép rau 

quả (đồ uống), xi rô dùng cho đồ uống, chế phẩm dùng để làm đồ uống; bán lẻ các sản 

phẩm như sau: thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây (snack trái cây), thực phẩm ăn 

nhanh (snack) trên cơ sở chất chiết từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn, khoai tây rán 

giòn, đồ ăn nhanh làm từ khoai tây (snack khoai tây), đồ ăn nhanh làm từ hải sản (snack 

hải sản), sản phẩm sữa, ngũ cốc, thực phẩm làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, bánh quy, thực 

phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở gạo, 

bánh mì, bánh ngọt và kẹo, bánh quy, bánh mặn làm từ thịt, sữa, cá, hải sản và bột ngũ 

cốc, trái cây, củ, hạt sấy khô (đóng gói), kem (lạnh) các loại, cà phê, chè, ca cao, nước 

uống có ga, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, nước ép rau quả (đồ uống), xi rô 

dùng cho đồ uống, chế phẩm dùng để làm đồ uống.   
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(210) 4-2014-12112 (220) 02.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Xanh lam, vàng, đen, xanh dương, đỏ, 

trắng, xám 
(731) PRESIDENT TRANSLATION 

SERVICE GROUP INTERNATIONAL 
LIMITED   (TW) 
6F.-2, No. 23, Sec. 6, Minquan E. Rd., 
Neihu Dist., Taipei City11494, Taiwan  

(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; dịch vụ chuyển ngữ; dịch vụ lồng tiếng; dịch vụ viết và dịch 
phụ đề.  

 

 
(210) 4-2014-12141 (220) 02.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Sinh Thái Vincom Village, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; chế 
phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; hoá chất để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc 
da. 

 

Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; chất để tẩy rửa; xà phòng; nước hoa và mỹ phẩm; chế phẩm 
đánh răng. 

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để hút, làm ướt và làm dính bụi; 
nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ). 

 

Nhóm 05: Các sản phẩm dược và thú y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y và thực phẩm 
cho trẻ em; sản phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt động vật có hại. 

 

Nhóm 06: Kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cáp kim loại không dùng để 
dẫn điện; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; ống kim loại; quặng. 

 

Nhóm 07: Máy và máy công cụ; động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); máy nông cụ khác với loại thủ công; máy ấp trứng. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; thìa và dĩa; vũ khí lạnh; dao cạo. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
728 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật 
mang dữ kiện từ tính; máy tính. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay và răng giả.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, thông gió và thiết bị vệ 
sinh. 

 
Nhóm 12: Xe cộ, ô tô, xe máy, xe đạp; tầu thủy; máy bay.  

 
Nhóm 13: Vũ khí bắn nổ; ngòi nổ và đạn dược; chất nổ; pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc, đàn, loa, kèn, trống và sáo.  

 
Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm; vật liệu dùng cho các 
nghệ sĩ; đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên). 

 
Nhóm 17: Cao su và nhựa pec-ca; vật liệu để lèn chặt, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim loại. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; rương, va li và túi; «.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ, gương, khung ảnh, giường, tủ và bàn ghế.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); đồ lau dọn; đồ thuỷ tinh, sành, sứ dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc.  

 
Nhóm 22: Dây, dây thừng, lưới, vải bạt, (không xếp vào các nhóm khác); vật liệu để nhồi 
(trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ dùng để dệt; sợi và chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt (không xếp vào các nhóm khác); khăn trải bàn và trải giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón. 

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu; khuy; kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo. 

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn lát sàn nhà, giấy dán tường (trừ loại làm 
bằng hàng dệt). 

 
Nhóm 28: Trò chơi, trò chơi điện tử, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao (không xếp trong 
các nhóm khác), đồ trang hoàng cây noel (trừ bánh kẹo và đồ chiếu sáng). 
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Nhóm 29: Thịt, cá, rau và quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng và sữa, dầu 
thực vật. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh kẹo; nước xốt; gia vị; kem lạnh.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ga; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống 
không cồn); xi-rô.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh, rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo.  
 

Nhóm 34: Thuốc lá; xì-gà; sợi thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; bật lửa và diêm cho người hút 
thuốc. 

 

Nhóm 35: Thương mại điện tử cho mục đích bán hàng các mặt hàng sau đây: hàng điện tử 
(ti vi, loa, đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng 
(quạt điện, máy giặt, bàn là), đồ nội thất (giường, bàn, tủ); dịch vụ sàn giao dịch thương 
mại điện tử (cho mục đích bán hàng); dịch vụ bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng qua 
mạng internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện các mặt hàng sau đây: 
hàng điện tử (ti vi, loa, đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện 
dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), đồ nội thất (giường, bàn, tủ); dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ các mặt hàng sau đây: hàng điện tử (ti vi, loa, đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (điều 
hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), đồ nội thất (giường, bàn, 
tủ); quảng cáo bán hàng; quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Bất động sản; tài chính; tiền tệ ngân hàng; bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình xây dựng và máy móc 
thiết bị cho các công trình xây dựng. 

 

Nhóm 38: Viễn thông; truyền hình, truyền hình cáp; cung cấp mạng internet; dịch vụ thư 
điện tử; dịch vụ tin nhắn điện thoại di động. 

 

Nhóm 39: Du lịch; vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; đúc, mạ kim loại; xử lý nước thải; gia công cắt may.  
 

Nhóm 41: Vui chơi giải trí; giáo dục; đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); thẩm mỹ; chăm sóc sắc đẹp; bệnh viện y tế. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ thám tử; dịch vụ vệ sĩ; 
dịch vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ môi giới cho nhận con nuôi; dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2014-12145 (220) 02.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.15.23; 26.1.1 

(731) Nguyễn Hoàng Huy   (VN)

50 Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư thiết bị ngành in.  
 

Nhóm 40: In ấn; in bao bì, biểu mẫu các loại. 
 

Nhóm 42: Thiết kế bao bì, biểu mẫu.  
 

 
(210) 4-2014-12156 (220) 03.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.4.4; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng đất, 

trắng 
(731) Tổng công ty Khoáng sản -

Vinacomin   (VN) 

Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Axit Sunfuaric; bột oxits kẽm 
 

Nhóm 06: Đồng tấm âm cực; tinh quặng Magnetit; kẽm thỏi; thiếc thỏi; phôi gang (gang 
nguyên liệu - không phải vật liệu xây dựng); hợp kim Fero Silic; hợp kim Fero Mangan; 
quặng săt, tinh quặng Ilmenit; tinh quặng chì; tinh quặng Wonframit. 

 

Nhóm 14: Vàng nguyên liệu; bạc nguyên liệu.  
 

 
(210) 4-2014-12158 (220) 03.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 14.7.1; A14.3.2; A14.3.3; 
26.1.1 

(591) Đen, trắng, ghi 
(731) MR. D.I.Y. TRADING SDN BHD  

(MY) 
Lot 1851-A & 1851-B, Jalan KPB 6, 
Kawasan Perindustrian Balakong, 43300 
Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: đồ ngũ kim, máy điện tử, dụng cụ và 
thiết bị điện tử, văn phòng phẩm, phụ tùng ô tô, dụng cụ làm vườn, sản phẩm tự làm, túi 
xách, dụng cụ thể thao, đồ dùng thể thao, đồ chơi, giày, dép, đồng hồ, phụ kiện thời trang 
và quà tặng; dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau vì lợi ích của 
khách hàng cho phép họ thuận tiện trong việc xem và mua các sản phẩm: đồ ngũ kim, 
máy điện tử, dụng cụ và thiết bị điện tử, đồ dùng gia dụng, thiết bị gia dụng, dụng cụ gia 
dụng, văn phòng phẩm, phụ tùng ô tô, dụng cụ làm vườn, sản phẩm tự làm, túi xách, dụng 
cụ thể thao, đồ dùng thể thao, đồ chơi, giày, dép, đồng hồ, phụ kiện thời trang và quà 
tặng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ dùng gia dụng, thiết bị gia dụng, dụng cụ gia dụng 
bao gồm: thảm lót sàn, tấm thảm, thảm chống trượt, ga trải giường, chăn, màn, gối, hộp 
đựng đồ, ghế có khoảng chống để đựng đồ, giỏ đựng quần áo, túi nhỏ đựng đồ, khăn trải 
bàn, rèm, thanh giữ rèm, rèm cửa, bộ uống trà bằng thủy tinh, bộ đồ ăn bằng sứ, đồ thuỷ 
tinh, ly, bình dẹt đựng đồ uống, ấm, bình, ca, bát, đồ sứ, bình sứ, chảo bằng thép không 
gỉ, nồi bằng thép không gỉ, đồ nhựa, bình rỗng, bình cho trẻ em, dao, kéo, kìm cắt, thớt, 
dụng cụ bóc vỏ, đá mài dao, thìa, dĩa, đũa, tăm, muôi, muôi dẹt, khuôn làm bánh quy, lò 
nướng bánh mỳ, miếng giữ nhiệt, giá treo, móc, kẹp, tủ đựng quần áo, bàn để là, giá đựng 
đồ trong nhà tắm, giá đựng đồ bằng thép không gỉ, găng tay gia dụng, tạp dề, khăn lau 
bếp, vỏ bọc tay nắm cửa, bàn chải, miếng bọt biển, khăn rửa mặt, nước rửa bát, chất tẩy 
rửa sàn, chất tẩy rửa nhà vệ sinh, chất làm không khí trong lành, băng phiến, chổi, giẻ lau 
sàn, công cụ nhặt (công cụ nhặt rác), bàn chải đánh răng, dao cạo râu, hộp đựng thuốc, đồ 
đựng tăm, đồ đựng xà phòng, bông tắm, giấy dán tường, miếng gương dán, cân, đồ khâu, 
bộ kim chỉ, xi đánh giày, xà phòng giặt, đồng hồ treo tường, đồ bơi, khăn tắm, khăn lau. 

 

 
(210) 4-2014-12159 (220) 03.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A14.3.2; A14.3.3 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) MR. D.I.Y. TRADING SDN BHD  

(MY) 
Lot 1851-A & 1851-B, Jalan KPB 6, 
Kawasan Perindustrian Balakong, 43300 
Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: đồ ngũ kim, máy điện tử, dụng cụ và 
thiết bị điện tử, văn phòng phẩm, phụ tùng ô tô, dụng cụ làm vườn, sản phẩm tự làm, túi 
xách, dụng cụ thể thao, đồ dùng thể thao, đồ chơi, giày, dép, đồng hồ, phụ kiện thời trang 
và quà tặng; dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau vì lợi ích của 
khách hàng cho phép họ thuận tiện trong việc xem và mua các sản phẩm: đồ ngũ kim, 
máy điện tử, dụng cụ và thiết bị điện tử, đồ dùng gia dụng, thiết bị gia dụng, dụng cụ gia 
dụng, văn phòng phẩm, phụ tùng ô tô, dụng cụ làm vườn, sản phẩm tự làm, túi xách, dụng 
cụ thể thao, đồ dùng thể thao, đồ chơi, giày, dép, đồng hồ, phụ kiện thời trang và quà 
tặng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ dùng gia dụng, thiết bị gia dụng, dụng cụ gia dụng 
bao gồm: thảm lót sàn, tấm thảm, thảm chống trượt, ga trải giường, chăn, màn, gối, hộp 
đựng đồ, ghế có khoảng chống để đựng đồ, giỏ đựng quần áo, túi nhỏ đựng đồ, khăn trải 
bàn, rèm, thanh giữ rèm, rèm cửa, bộ uống trà bằng thuỷ tinh, bộ đồ ăn bằng sứ, đồ thủy 
tinh, ly, bình dẹt đựng đồ uống, ấm, bình, ca, bát, đồ sứ, bình sứ, chảo bằng thép không 
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gỉ, nồi bằng thép không gỉ, đồ nhựa, bình rỗng, bình cho trẻ em, dao, kéo, kìm cắt, thớt, 
dụng cụ bóc vỏ, đá mài dao, thìa, dĩa, đũa, tăm, muôi, muôi dẹt, khuôn làm bánh quy, lò 
nướng bánh mỳ, miếng giữ nhiệt, giá treo, móc, kẹp, tủ đựng quần áo, bàn để là, giá đựng 
đồ trong nhà tắm, giá đựng đồ bằng thép không gỉ, găng tay gia dụng, tạp dề, khăn lau 
bếp, vỏ bọc tay nắm cửa, bàn chải, miếng bọt biển, khăn rửa mặt, nước rửa bát, chất tẩy 
rửa sàn, chất tẩy rửa nhà vệ sinh, chất làm không khí trong lành, băng phiến, chổi, giẻ lau 
sàn, công cụ nhặt (công cụ nhặt rác), bàn chải đánh răng, dao cạo râu, hộp đựng thuốc, đồ 
đựng tăm, đồ đựng xà phòng, bông tắm, giấy dán tường, miếng gương dán, cân, đồ khâu, 
bộ kim chỉ, xi đánh giày, xà phòng giặt, đồng hồ treo tường, đồ bơi, khăn tắm, khăn lau. 

 

 
(210) 4-2014-12182 (220) 03.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (591) Xám, xanh dương 

(731) Lê Phước  (VN) 

11 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước 
Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; đồ đội đầu; băng tay dùng để thấm mồ hôi (trang phục); quần áo; 
găng tay [trang phục]; trang phục dệt kim. 

 

 
(210) 4-2014-12213 (220) 03.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Hồng, trắng, vàng, đỏ, xanh lam 
(731) Cơ sở sản xuất Ru lô Lâm 

Tuấn   (VN) 

49/212 đường 21A, Tân An, Lộc Hòa, 
tỉnh Nam Định  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Cọ lăn bằng tay; chổi; thiết bị lau chùi vận hành bằng tay.  
 

 
(210) 4-2014-12214 (220) 03.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.8; A26.4.24; 7.3.11 
(591) Đỏ, xanh lam, đen, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất Ru lô Lâm 

Tuấn   (VN) 

49/212 đường 21A, Tân An, Lộc Hòa, 
tỉnh Nam Định  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Cọ lăn bằng tay; chổi; thiết bị lau chùi vận hành bằng tay.  
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(210) 4-2014-12246 (220) 03.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 7.15.20; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh tím than, xanh dương, đỏ, 

vàng, cam, ghi 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thành Tuyết  (VN) 

Km4, QL3 Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Thép không gỉ (inôc). 

 

 
(210) 4-2014-12263 (220) 03.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Lê Trung  (VN) 

P504 nhà 95B Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-12264 (220) 03.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Lê Trung  (VN) 

P504 nhà 95B Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-12277 (220) 03.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A7.1.11; A7.1.9; A6.19.16 
(591) Xanh lá cây, vàng, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm S.K  (VN) 

10 đường số 20, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Phụ gia thực phẩm được dùng như thành phần trong thực phẩm với mục đích 
không mang giá trị dinh dưỡng; phụ gia bánh mỳ các loại; bột trộn sẵn; bột bánh mỳ; bột 
bánh nướng các loại; các loại nước sốt và gia vị dùng chế biến thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-12310 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.1.25 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty CP thiết bị vật tư 

ngân hàng và An Toàn Kho 

Quỹ Việt Nam   (VN) 

Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Két bạc, cửa kho bằng sắt, tủ hồ sơ bằng sắt, thép, kệ sắt.  
 

 
(210) 4-2014-12313 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) UK00003033690 06.12.2013 GB 
(540) 

 

(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 
LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2014-12314 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) UK00003033698 06.12.2013 GB 
(540) 

 

(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 
LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, xì gà, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá sợi để cuốn, thuốc lá 
hút tẩu, các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc lá sợi, thuốc lá để nhai, 
thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít.  
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(210) 4-2014-12315 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.9; A3.13.6; 26.13.1; A3.13.24 
(591) Đen, tím 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tuyết Mai  (VN) 

99/9 Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt, cách âm, chống cháy, vật liệu làm kín: các loại đệm, vòng 
đệm, gioăng cao su để bịt kín, gioăng không amiăng để bịt kín. 

 

 
(210) 4-2014-12317 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.9; A3.13.6; 26.13.1; A3.13.24 
(591) Trắng, đen, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tuyết Mai  (VN) 

99/9 Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt, cách âm, chống cháy vật liệu làm kín: các loại đệm, vòng 
đệm, gioăng cao su để bịt kín, gioăng không amiăng để bịt kín. 

 

 
(210) 4-2014-12318 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tuyết Mai   (VN) 

99/9 Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt, cách âm, chống cháy. 
 

 
(210) 4-2014-12331 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Gia Lâm  (VN)

334 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo, may quần áo, nhuộm quần áo.  
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Nhóm 42: Thiết kế thời trang (quần áo, giày dép). 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê quần áo (áo cưới, váy cưới, quần áo dạ hội). 
 

 
(210) 4-2014-12332 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Gia Lâm  (VN)

334 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính.  
 

Nhóm 18: Ba lô, cặp da, túi xách tay, ví đựng tiền, vali.  
 

 
(210) 4-2014-12333 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.3.1; A26.11.9; 26.4.4; A26.4.6; 
A9.3.19 

(731) Công ty TNHH CADASA Việt 

Nam  (VN) 

Thôn Sa Đống, xã Tự Cường, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 29: Nước nắm (mắm cáy, mắm rươi, mắm cá); động vật giáp xác, không còn sống; 
cua xay đông lạnh; cáy xay đông lạnh; cá đông lạnh; thực phẩm làm từ cá; thực phẩm làm 
từ thịt; rau sạch đã chế biến, hoa quả sạch đã chế biên, trứng gà sạch. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo trên 
truyền hình; quảng cáo qua thư, báo; quảng cáo trên web. 

 

 
(210) 4-2014-12334 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 7.3.11 
(731) Công ty TNHH CADASA Việt 

Nam   (VN) 

Thôn Sa Đống, xã Tự Cường, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 29: Nước nắm (mắm cáy, mắm rươi, mắm cá); động vật giáp xác, không còn sống; 
cua xay đông lạnh; cáy xay đông lạnh; cá đông lạnh; thực phầm làm từ cá; thực phẩm làm 
từ thịt; rau sạch đã chế biến, hoa quả sạch đã chế biến, trứng gà sạch. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo trên 
truyền hình; quảng cáo qua thư, báo; quảng cáo trên web.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
737 

(210) 4-2014-12352 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 15.7.1; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, xanh sẫm, 

vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Đại Nam  

(VN) 

Số 57 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị sản xuất phân bón dùng cho muc đích công nghiệp, máy và 

thiết bị sản xuất bìa các tông dùng cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị xử lý chất 
thải bảo vệ môi trường.  

 

 
(210) 4-2014-12366 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Nâu, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Vạn Hưng Phúc  

(VN) 

3c 6/1 lô BC ấp 3, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Nồi (không dùng điện), mâm, thau, rá, đĩa, chảo để rán (không dùng điện), tất 

cả được sản sản xuất theo thiết kế của Đức. 
 
 

(210) 4-2014-12398 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A25.7.7; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh, đen, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật Quang Bảo  (VN) 

99/4 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, xã 
Thới Tam Môn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Dung môi dùng cho nghành in công nghiệp và nghành sơn-hóa chất.  
 

Nhóm 02: Mực in 
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(210) 4-2014-12401 (220) 04.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.6; A25.7.6; 26.15.15 
(731) Công ty TNHH giải pháp công 

nghệ và dịch vụ trực tuyến 

VIETBUGS  (VN) 

Số nhà 15 ngõ 4 đường Trung Yên, khối 
Trung Hòa, phường Hà Huy Tập, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý tệp tin máy tính; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; soạn thảo tài liệu quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người 
khác; cho thuê máy chủ đặt web; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử. 

 

 
(210) 4-2014-12420 (220) 05.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.3.1; 1.15.15 
(731) Khương Thị Hồng Duyên  (VN)

Số 316, C8, khu tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo sóng tóc.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc.  
 

 
(210) 4-2014-12429 (220) 05.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH tin học Gia Hào  

(VN) 

593 Kha Vạn Cân, khu phố 6, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát; đầu ghi kỹ thuật số dùng cho camera giám sát; hệ thống báo 

động; chuông cửa đàm thoại có hình; hệ thống máy chấm công; hệ thống khóa cửa điện. 
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(210) 4-2014-12443 (220) 05.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.8; A1.1.10 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

kiếng á Châu  (VN) 

33/8Y15, Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng. 
 

Nhóm 20: Gương soi, giá để gương. 
 

Nhóm 21: Ly, tách bằng thủy tinh (tất cả thuộc nhóm này). 
 
 

(210) 4-2014-12475 (220) 05.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, đen, bạc 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại Hoàng Lê Phát  (VN) 

325 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đèn trang trí như: đèn chùm, đèn mâm, đèn áp trần, đèn bàn, 
đèn trang trí tường, đèn thả. 

 
 

(210) 4-2014-12498 (220) 05.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HAAS AUTOMATION, INC.  (US) 
California Corporation 2800 Sturgis 
Road Oxnard, California 93030, USA 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Nhà phân phối trong lĩnh vực máy CNC.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và lắp đặt máy CNC.  
 

 
(210) 4-2014-12499 (220) 05.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) HAAS AUTOMATION, INC.   (US) 
California Corporation 2800 Sturgis 
Road Oxnard, California 93030, USA  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Nhà phân phối trong lĩnh vực máy CNC.   
   

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và lắp đặt máy CNC.  
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(210) 4-2014-12502 (220) 05.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; 3.7.16; 3.7.1; A3.7.24 

(591) Ghi, đen, trắng 
(731) MARVEL CHARACTERS INC.   (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa, ống nhòm (quang học); 
máy tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; 
ổ CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một 
bộ phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; vi mạch điện tử có chứa dữ liệu bản ghi âm nhạc; tấm 
màn hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; 
chương trình trò chơi trên máy vi tinh; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy tính và đĩa 
dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím 
máy vi tính, màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy 
vi tính; vỏ bọc và hộp bảo vệ cho máy tính bảng và máy tính xách tay; điện thoại kéo dài; 
nam châm dùng cho mục đích trang tri; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ 
thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs, đĩa kỹ thuật số đa chức năng; 
đĩa viđiô kỹ thuật số; đĩa quang và đĩa quang từ tính được ghi sẵn; máy chạy và máy ghi 
đĩa quang và đĩa quang từ tính để chạy và ghi dữ liệu âm thanh, dữ liệu hình ảnh và dữ 
liệu máy vi tính; máy điện tử ghì dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính mắt; thước kẻ 
(dụng cụ đo); tai nghe có phần đeo qua đầu; tai nghe, máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa 
MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi - tính; 
phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá 
nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; 
kính râm; điện thoại, ti vi; máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng 
có chứa băng trò chơi viđiô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy 
điện thoại truyền hình; thiết bị ghi hình; diện dài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay 
hỗ trợ khí sử dụng máy vi tính; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ bảo hiểm dùng 
trong thể thao; mặt nạ bảo vệ mặt (không dùng cho mục đích y tế), áo phao ghi lê (áo 
phao cứu sinh); kinh bơi; ống thở (của thợ lặn).  

 
 

(210) 4-2014-12503 (220) 05.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, ghi 
(731) MARVEL CHARACTERS INC.   (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A   

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Sổ địa chỉ; quyển niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các 
ấn phẩm nghệ thuật; bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ 
em; bút bi; danh thiếp có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; bìa cặp để kẹp tài liệu 
(văn phòng phẩm); bìa sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các cuốn sách và 
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giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ đánh dắu trang 
sách; sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo; thiệp chúc 
mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; 
album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn truyện vui; cột truyện vui trên 
báo; quyển vé; đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật ký; thước kẻ dùng đề vẽ; bảng 
viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh và chữ để học cho nhanh; 
thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ trong 
khách sạn; cái mở thư; tạp chí; tập hướng dẫn sử dụng các trò chơi nhập vai; bản đồ; tập 
viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; 
cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng 
giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái 
chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bâng 
giấy; khăn trải bàn bằng giấy; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chì; hộp và túi 
đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh; ảnh chụp; bản in 
khắc ảnh; sách ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này 
trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng nhận; 
giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh xăng-đuých bằng chất 
dẻo hoặc giấy, thẻ ghi điểm; anbom tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn 
phòng; danh thiếp; thước kẻ không chia khoảng cách (đồ dùng văn phòng); giấy viết; các 
dụng cụ viết; vở dán bài rời; các tờ của vở dán bài rời; dụng cụ dùng cho vở dán bài rời; 
tập san (để trống); mẫu in cho trang phục và thiết kế thêu.  

 

 
(210) 4-2014-12602 (220) 06.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ELLIOTT CHEMICALS LIMITED  (NZ)
45 Kitchener Road, Pukekohe, Auckland 
2120, New Zealand  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong làm vườn, nông nghiệp, lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón và phân 
bón (tự nhiên và nhân tạo); chất điều chỉnh (hợp chất hóa học) sử dụng trong làm vườn, 
nông nghiệp, lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
diệt ký sinh trùng); chất điều chỉnh hỗn hợp silicon sử dụng cho làm vườn và nông 
nghiệp.  

 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ, chất diệt loài gây hại, chất diệt nấm, thuốc trừ sâu và chất diệt 
cỏ dại; chất điều chỉnh cho thuốc diệt cỏ, chất diệt nấm, thuốc trừ sâu và chất diệt cỏ dại.  

 
 

(210) 4-2014-12612 (220) 06.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xanh da trời, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ dạy nghề thẩm mỹ 

Song Sinh   (VN) 

150D Lý Chính Thắng, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
742 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm.  
 
 

(210) 4-2014-12615 (220) 06.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A26.4.24; 26.5.1; A17.2.2 
(731) Công ty TNHH CLB INCO Duy 

Cường  (VN) 

Số 148 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Bia 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-12677 (220) 06.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Xanh tím than, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược và 

thiết bị y tế Bình Minh  (VN) 

Số 500, tầng 5 TT Kinh Doanh Thuốc 
Hapulico, số 1, Nguyễn Huy Tưởng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
 

 
(210) 4-2014-12680 (220) 06.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.8; 2.5.6; 2.5.2 
(591) Đỏ, hồng, đen 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và thương mại Điểm Vàng  

(VN) 

Số 35, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; nước giặt xả đồ dùng, quần áo trẻ em (chất tẩy dùng để giặt; chất làm 
mềm và thơm vải (nước xả vải); nước làm tôn vải; nước làm mềm vải; chất làm sạch dùng 
cho gia đình; chế phẩm làm tươi mới vải; xà phòng. 
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Nhóm 05: Bỉm trẻ em bằng giấy hoặc bằng xelulo [dùng một lần]; tã lót trẻ em bằng giấy 
hoặc bằng xelulo [dùng một lần]. 

 

Nhóm 08: Thìa. 
 

Nhóm 10: Đầu vú giả dùng cho bình sữa (cho trẻ em bú); bình sữa dùng cho trẻ em; núm 
vú giả dùng cho trẻ em. 

 

Nhóm 16: Khăn ướt bằng giấy. 
 

Nhóm 21: Bông lau tai; bát; cốc. 
 

Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn ướt bằng vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần tã lót của trẻ em bằng vải dệt; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo). 
 

Nhóm 28: Đồ chơi dành cho trẻ em bằng gỗ, bằng nhựa. 
 

(210) 4-2014-12708 (220) 06.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; A5.7.23; 5.9.17; 5.9.12 
(591) Vàng, vàng đậm da cam, xanh lá cây, 

xanh dương, đen, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp sản 

xuất thương mại dịch vụ 

Ph−¬c Thịnh   (VN) 

Số 210, ấp Trong, xã Phước Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau củ quả tươi. 
 

 
(210) 4-2014-12765 (220) 09.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đông y dược 

Thiên Nam   (VN) 

Số 10 Võ Thị Sáu, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-12795 (220) 09.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH kiểm toán quốc 

tế CPA  (VN) 

2B đường 30, phường Cát Lái, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, 
kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài 
chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác; dịch vụ kế toán theo quy định của 
pháp luật về kế toán; tư vấn kinh tế, thuế; đánh giá rủi ro kinh doanh; tư vấn quản lý, 
chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính, và dịch vụ báo đảm 
khác; tư vấn tài chính; thẩm định giá tài sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán 
 

Nhóm 42: Tư ván ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức. 
 

 
(210) 4-2014-12800 (220) 09.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Tím đậm 
(731) DAVI LUXURY BRAND GROUP INC.  

(US) 
9426 Dayton Way Beverly Hills CA 
90210, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế mỹ phẩm để chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2014-12803 (220) 09.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14 
(731) CERES FRUIT JUICES (PTY) 

LIMITED   (ZA) 
Glacier Place, 1 Sportica Crescent, 
Tygervalley, Bellville 7530, South Africa   

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chiết xuất của thịt; rau và trái 
cây được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng, sữa và các 
sản phẩm sữa, dầu ăn và mỡ ăn được.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
745 

(210) 4-2014-12805 (220) 09.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 5.13.4; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, vàng, da cam, trắng 
(731) CCM PHARMACEUTICALS SDN. 

BHD   (MY) 
Lot 2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi 
Industrial Estate, 43650 Bandar Baru 
Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-12806 (220) 09.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đức Hào  (VN) 

Số 230, Phan Bội Châu, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2014-12813 (220) 09.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 9.7.1; A9.7.25 
(731) WANG CHING-LUNG   (TW) 

12F., No. 20, Lane 76, Sec. 2, Yongan N. 
Rd., Luzhou Dist., New Taipei City, 247 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt cá (không còn sống); chiết xuất của thịt; cá và thịt đã được chÓ biến (cho 

thực phẩm); thịt tươi (cho thực phẩm); thịt rán; thịt đông lạnh; thịt và xúc xích được bảo 
quản; gà (không còn sống); gà rán; rau, quả đã được nấu chín; rau, quả đã được phơi khô; 
rau, quả đã được đông lạnh; thịt nấu đông; thạch có hình dạng con cá (thạch cho thực 
phẩm); thạch hoa quả và thạch rau (thạch cho thực phẩm); hải sản đã chế biến; hải sản 
không còn sống; thực phẩm đã dược chế biến bao gồm có: thịt, gia cầm, cá hải sản và rau 
có chứa nước xốt hoặc gia vị dùng để nấu ăn và như một món ăn; dầu có thể ăn được và 
mỡ có thể ăn dược.  
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(210) 4-2014-12826 (220) 09.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) KERRY GROUP PLC   (IE) 
Prince's Street, Tralee, County Kerry, 
Ireland 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học có nguồn gốc từ sữa sử dụng trong công nghiệp; chất nhũ 
hóa để sử dụng trong thực phẩm; chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; chất 
bảo quản thực phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thức ăn công thức cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; các loại dầu và chất béo có thể ăn được; prôtein thực 
vật thủy phân; bột kem không làm từ sữa (bột sữa thực vật), chất béo từ thực vật pha vào 
bánh cho xốp giòn (shortening); sữa bột nguyên kem được biến đổi enzym (không dùng 
cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 30: Chất liên kết cho kem lạnh; chất làm đặc dùng để nấu ăn; chế phẩm làm từ ngũ 
cốc; hỗn hợp kem lạnh; hỗn hợp bột bánh mì và bột nhão; bột bánh mỳ để chiên xù; lớp 
phủ ngoài thực phẩm mà thành phần chủ yếu từ tinh bột; hỗn hợp gồm bánh ngọt; bánh kếp 
và bánh nướng; lớp kem phủ lên bánh ngọt; lớp kem phủ lên món tráng miệng thuộc nhóm 
này; bánh pa tê; lớp phủ mật đường lên các loại bánh nướng; gia vị; hương liệu thực phẩm. 

 

Nhóm 32: Xi rô hương liệu dùng cho đồ uống. 
 

 
(210) 4-2014-12834 (220) 10.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.7.6; A3.7.24; 3.7.21 

(731) HUANG, SHIH-CHENG   (TW) 
5F., No.500-9, Fuqian St., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 242, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống bằng xe lưu động.  

 

 
(210) 4-2014-12840 (220) 10.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision 

(VN)  (VN) 

Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt sâu bọ; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho cây trồng. 
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(210) 4-2014-12876 (220) 10.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Đỗ Thị Hồng Huyên  (VN) 

Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành 

phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn thơm bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy vệ sinh; 

khăn lau giầy bằng giấy. 
 

Nhóm 24: Khăn thơm bằng vải.  
 

 
(210) 4-2014-12910 (220) 10.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen, xám 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật 

thương mại và dịch vụ TAZ  

(VN) 

28E Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo lường, hiển thị, thu thanh, truyền tải và kiểm soát các thông số hoạt 

động công nghiệp như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, dụng cụ đo độ cháy và tính toán.  

 

Nhóm 35: Bán buôn: hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp, các loại men, màu dùng trong 

lĩnh vực ceramics, bơm, van, đồng hồ đo áp lực, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, 

máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, máy phát điện, động cơ điện, dây điện, 

tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; kính xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, vật liệu lắp 

đặt trong xây dựng (gạch, đá, ngói, bồn tắm, chậu rửa, bệ xí), đại lý ký gửi hàng hóa bao 

gồm: gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị công nghiệp.  

 

Nhóm 37: Sữa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất; lắp đặt máy móc 

thiết bị công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, điều hòa không khí; 

xây dựng nhà; xây dựng công trình dân dụng công nghiệp.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kho bãi lưu trữ hàng hóa; dịch vụ hỗ trợ cho 

vận tải đường sắt và đường bộ.  
 

Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, hoạt động kiểm tra và phân tích kỹ 

thuật; hoạt động kiểm tra hệ thống đèn điện tử đảm bảo an toàn như đèn báo trộm, đèn 

cứu hỏa.  
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(210) 4-2014-12938 (220) 10.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) LUNENDER TEXTIL LTDA  (BR) 
Rua Atan¸sio Rosa, 833 Guaramirim, 
Santa Catarina, Brazil 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; ví tiền; ví bỏ túi; vali; cặp da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, 
tài liệu; túi dùng ở bãi biển.  

 

Nhóm 25: Trang phục bao gồm: quần áo đan; quần ống túm; giày cao cổ; vật bảo vệ cổ 
áo; đồ đi chân, áo sơ mi; giày; áo phông ngắn tay; áo vét; mũ; đồ đội đầu; thắt lưng; áo 
gilê; bộ lót áo liền quần; quần áo lót phụ nữ (đồ vải); quần áo da; quần áo giả da; mũ nồi; 
ca-vát; áo sơ mi ngắn tay; váy sợi chui đầu; quần ống bó (quần dài); áo nịt ngoài; găng 
tay, bộ áo liền quần (trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); tất cao cổ; tất ngắn; 
ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; quần áo dùng ở bãi biển; áo chui 
đầu; áo sợi đan chui đầu; quần áo tập thể dục; quần áo tắm; váy ngắn; áo khoác trùm đầu; 
áo len dài tay; quần áo; khăn choàng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm bao gồm túi xách tay, túi du lịch, ví tiền, ví bỏ 
túi, vali, ba lô, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, túi dùng ở bãi biển, quần áo đan, quần ống túm, 
giày cao cổ, vật bảo vệ cổ áo, đồ đi chân, áo sơ mi, giày, áo phông ngắn tay, áo vét, mũ, 
đồ đội đầu, thắt lưng, áo gilê, quần áo da, quần áo giả da, mũ nồi, ca-vát, áo sơ mi ngắn 
tay, váy sợi chui đầu, quần ống bó (quần dài), áo nịt ngoài, găng tay, bộ áo liền quần 
(trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc), tất cao cổ, tất ngắn, ghệt mắt cá phủ mặt 
trên của giày và phần mắt cá chân, quần áo dùng ở bãi biển, áo chui đầu, áo sợi đan chui 
đầu, quần áo tập thể dục, quần áo tắm, váy ngắn, áo khoác trùm đầu, áo len dài tay, quần 
áo, khăn choàng. 

 

 
(210) 4-2014-12939 (220) 10.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) LUNENDER TEXTIL LTDA  (BR) 
Rua Atan¸sio Rosa, 833 Guaramirim, 
Santa Catarina, Brazil 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; ví tiền; ví bỏ túi; vali; cặp da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, 
tài liệu; túi dùng ở bãi biển.  

 

Nhóm 25: Trang phục bao gồm: quần áo đan; quần ống túm; giày cao cổ; vật bảo vệ cổ 
áo; đồ đi chân, áo sơ mi; giày; áo phông ngắn tay; áo vét; mũ; đồ đội đầu; thắt lưng; áo 
gilê; bộ lót áo liền quần; quần áo lót phụ nữ (đồ vải); quần áo da; quần áo giả da; mũ nồi; 
ca-vát; áo sơ mi ngắn tay; váy sợi chui đầu; quần ống bó (quần dài); áo nịt ngoài; găng 
tay, bộ áo liền quần (trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); tất cao cổ; tất ngắn; 
ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; quần áo dùng ở bãi biển; áo chui 
đầu; áo sợi đan chui đầu; quần áo tập thể dục; quần áo tắm; váy ngắn; áo khoác trùm đầu; 
áo len dài tay; quần áo; khăn choàng. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm bao gồm túi xách tay, túi du lịch, ví tiền, ví bỏ 
túi, vali, ba lô, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, túi dùng ở bãi biển, quần áo đan, quần ống túm, 
giày cao cổ, vật bảo vệ cổ áo, đồ đi chân, áo sơ mi, giày, áo phông ngắn tay, áo vét, mũ, 
đồ đội đầu, thắt lưng, áo gilê, quần áo da, quần áo giả da, mũ nồi, ca-vát, áo sơ mi ngắn 
tay, váy sợi chui đầu, quần ống bó (quần dài), áo nịt ngoài, găng tay, bộ áo liền quần 
(trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc), tất cao cổ, tất ngắn, ghệt mắt cá phủ mặt 
trên của giày và phần mắt cá chân, quần áo dùng ở bãi biển, áo chui đầu, áo sợi đan chui 
đầu, quần áo tập thể dục, quần áo tắm, váy ngắn, áo khoác trùm đầu, áo len dài tay, quần 
áo, khăn choàng. 

 

 
(210) 4-2014-12941 (220) 11.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(731) HS T&C CORP.   (KR) 

39, Eogokgongdan 5-gil, Yangsan-si, 
Gyeongsangnam-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Véc ni; sơn chống thấm nước; màu keo; chất hãm màu (màu nước); sơn dầu; 
sơn lót; lớp phủ dùng cho phớt, nỉ tấm nhựa [sơn]; sơn nhựa tổng hợp; sơn phủ.  

 

 
(210) 4-2014-12957 (220) 11.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Như Tâm  (VN) 

G3-4, đường số 10, KDC Phú An, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố  Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-12958 (220) 11.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Phẩm Như Tâm  (VN) 

G3-4, đường số 10, KDC Phú An, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-12993 (220) 11.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.21; 26.1.1; 24.15.3; 26.3.23 
(591) Xanh, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Vietlancer  (VN)

Số 129E Nguyễn Đình Chính, phường 
08, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (CMW 
LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ thương mại điện tử 

đối với quần áo, thực phẩm; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại.  
 

 
(210) 4-2014-13026 (220) 11.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Xanh dương, da cam 
(731) Công ty TNHH Faso Việt Nam  

(VN) 

¤ 7, dãy 7, nơ 6, khu đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược, chế phẩm dược dùng để điều trị t−a lưỡi (dạng 

nước, dạng gel, dạng bột). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa: ô tô và xe có động cơ; mỹ phẩm, dầu gội, 
sữa tắm, chế phẩm đánh răng, bàn chải đánh răng; đồ dùng gia đình bao gồm giường, tủ, 
bàn ghế, đèn và bộ đèn điện; đồ dùng trong bếp và đồ điện gia dụng bao gồm máy xay, 
máy ép trái cây, nồi cơm điện, nồi áp suất điện, ấm siêu tốc, bếp điện, bếp từ, bếp ga, lò vi 
sóng, lò nướng, tủ lạnh, máy giặt, quạt, máy lạnh, máy nước nóng, bàn là, máy may, máy 
hút bụi; thiết bị điện tử bao gồm tivi, đầu đĩa DVD, tai nghe, máy nghe nhạc, máy ảnh, 
máy quay phim, phụ kiện máy ảnh; thực phẩm bao gồm các loại phụ gia, bánh kẹo, ngũ 
cốc, đồ khô, thực phẩm ăn liền, đồ uống; thiết bị văn phòng, máy tính để bàn, máy tính 
xách tay, phụ kiện máy tính, máy in và mực in, thiết bị mạng, máy scan, máy chiếu, phần 
mềm máy vi tính; thiết bị nghe nhìn; dược phẩm; dụng cụ chăm sóc sức khỏe bao gồm 
thiết bị y tế; quần áo, giày dép, mũ nón, vải, trang phục dệt kim; sách báo, tạp chí.; dịch 
vụ bán buôn và bán lẻ: ô tô và xe có động cơ; mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, chế phẩm đánh 
răng, bàn chải đánh răng; đồ dùng gia đình bao gồm giường, tủ, bàn ghế, đèn và bộ đèn 
điện; đồ dùng trong bếp và đồ điện gia dụng bao gồm máy xay, máy ép trái cây, nồi cơm 
điện, nồi áp suất điện ấm siêu tốc, bếp điện, bếp từ, bếp ga, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, 
máy giặt, quạt, máy lạnh, máy nước nóng, bàn là, máy may, máy hút bụi; thiết bị điện tử 
bao gồm tivi, đầu đĩa DVD, tai nghe, máy nghe nhạc, máy ảnh, máy quay phim, phụ kiện 
máy ảnh; thực phẩm bao gồm các loại phụ gia, bánh kẹo, ngũ cốc, đồ khô, thực phẩm ăn 
liền, đồ uống; thiết bị văn phòng, máy tính để bàn, máy tính xách tay, phụ kiện máy tính, 
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máy in và mực in, thiết bị mạng, máy scan, máy chiếu, phần mềm máy vi tính; thiết bị 
nghe nhìn; dược phẩm; dụng cụ chăm sóc sức khỏe bao gồm thiết bị y tế; quần áo, giày 
dép, mũ nón, vải, trang phục dệt kim; sách báo, tạp chí; đại lý mua bán và ký gửi hàng 
hóa, cụ thể: ô tô và xe có động cơ; mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, chế phẩm đánh răng, bàn 
chải đánh răng; đồ dùng gia đình bao gồm giường, tủ, bàn ghế, đèn và bộ đèn điện; đồ 
dùng trong bếp và đồ điện gia dụng bao gồm máy xay, máy ép trái cây, nồi cơm điện, nồi 
áp suất điện ấm siêu tốc, bếp điện, bếp từ, bếp ga, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, máy giặt, 
quạt, máy lạnh, máy nước nóng, bàn là, máy may, máy hút bụi; thiết bị điện tử bao gồm 
tivi, đầu đĩa DVD, tai nghe, máy nghe nhạc, máy ảnh, máy quay phim, phụ kiện máy ảnh; 
thực phẩm bao gồm các loại phụ gia, bánh kẹo, ngũ cốc, đồ khô, thực phẩm ăn liền, đồ 
uống; thiết bị văn phòng, máy tính để bàn, máy tính xách tay, phụ kiện máy tính, máy in 
và mực in, thiết bị mạng, máy scan, máy chiếu, phần mềm máy vi tính; thiết bị nghe nhìn; 
dược phẩm; dụng cụ chăm sóc sức khỏe bao gồm thiết bị y tế; quần áo, giày dép, mũ nón, 
vải, trang phục dệt kim; sách báo, tạp chí. 

 

 
(210) 4-2014-13126 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Lê Viết Hải  (VN) 

Phòng 205, nhà A, tập thể Viện Dược 
liệu, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để xông hơi [nước hoa]; nước thơm dùng cho mỹ phẩm; đồ trang 
điểm (mỹ phẩm); son phấn; mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm dùng để tẩy trắng da; chế 
phẩm để làm sạch, chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm thon người; kem làm trắng da; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để tắm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược chất; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; chế phẩm dược dùng cho da, cụ thể là: chế phẩm chứa thuốc dùng 
để tắm, chế phẩm trị liệu dùng để tắm, chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 
Nhóm 16: Giáo trình; sách; báo; tạp chí; lịch; tờ rơi, ấn phẩm phục vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm, trang thiết bị và dụng cụ thẩm mỹ, máy móc y tế phục vụ 
thẩm mỹ, dược phẩm, dược chất, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, trang thiết bị 
phẫu thuật, trang thiết bị và dụng cụ giải phẫu, tranh ảnh, lịch, tờ rơi; đại lý mua bán, ký 
gửi hàng hoá mỹ phẩm, hương liệu (tinh dầu), hộp đồ mỹ phẩm, nước hoa, mặt nạ trang 
điểm, mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, chế phẩm để xông hơi (nước hoa), nước thơm dùng 
cho mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), son phấn, mỹ phẩm chống nắng, chế phẩm dùng 
để tẩy trắng da, chế phẩm để làm sạch, chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm thon người, kem 
làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế phẩm dược dùng cho da (cụ thể là: 
chế phẩm chứa thuốc dùng để tắm, chế phẩm trị liệu dùng để tắm, chế phẩm dược để 
chăm sóc da), giáo trình, sách, báo, tạp chí, lịch, tờ rơi, ấn phẩm phục vụ quảng cáo, trang 
thiết bị và dụng cụ thẩm mỹ, máy móc y tế phục vụ thẩm mỹ, dược phẩm, dược chất, thực 
phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, trang thiết bị phẫu thuật, trang thiết bị và dụng cụ giải 
phẫu, tranh ảnh, lịch, tờ rơi; dịch vụ quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; quan hệ công 
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chúng; tổ chức các sự kiện cho mục đích quảng cáo và xúc tiến bán hàng; tư vấn 
marketing; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển nhân viên; Marketing trực tuyến; giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông; cung cấp thông tin thương mại; tư vấn tiêu dùng; 
phổ biến/phân phát các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và giới thiệu ra công chúng; tổ chức 
kinh doanh, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh và thông tin kinh doanh; tư vấn quan 
hệ công chúng; tư vấn phát hành báo chí; tư vấn quảng cáo trong lĩnh vực truyền thông; 
đại lý phát hành ấn phẩm, sách báo, phim; cho thuê phương tiện quảng cáo; dịch vụ mua 
các phương tiện truyền thông; dịch vụ tư vấn kinh doanh về các lĩnh vực liên quan đến các 
phương tiện truyền thông; lập kế hoạch, mua và đàm phán về thời gian, không gian quảng 
cáo trên các phương tiện truyền thông. 

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức, triển khai các hội nghị chuyên đề; sản xuất 
và phát hành phim ảnh; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc tạp kỹ và các hoạt động 
giải trí khác; tư vấn, cố vấn cho mục đích thư giãn (giải trí). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; nhà nghỉ dưỡng bệnh; nhà dưỡng lão, dịch vụ trợ giúp y tế; cho 
thuê thiết bị y tế; chăm sóc sắc đẹp;  tư vấn, cố vấn chăm sóc sắc đẹp (bao gồm chăm sóc 
và làm đẹp). 

 

 
(210) 4-2014-13127 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) Lê Viết Hải   (VN) 

Phòng 205, nhà A, tập thể Viện Dược 
liệu, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; hộp đồ mỹ phẩm; nước hoa; mặt nạ trang 
điểm; mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm để xông hơi [nước hoa]; nước thơm dùng 
cho mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm) ; son phấn; mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm 
dùng để tẩy trắng da; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm thon người; 
kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược chất; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; chế phẩm dược dùng cho da, cụ thể là: chế phẩm chứa thuốc dùng 
để tắm, chế phẩm trị liệu dùng để tắm, chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

Nhóm 16: Giáo trình; sách; báo; tạp chí; lịch; tờ rơi; ấn phẩm phục vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm, trang thiết bị và dụng cụ thẩm mỹ, máy móc y tế phục vụ 
thẩm mỹ, dược phẩm, dược chất, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, trang thiết bị 
phẫu thuật, trang thiết bị và dụng cụ giải phẫu, tranh ảnh, lịch, tờ rơi; đại lý mua bán, ký 
gửi hàng hoá mỹ phẩm, hương liệu (tinh dầu), hộp đồ mỹ phẩm, nước hoa, mặt nạ trang 
điểm, mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, chế phẩm để xông hơi (nước hoa), nước thơm dùng 
cho mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), son phấn, mỹ phẩm chống nắng, chế phẩm dùng 
để tẩy trắng da, chế phẩm để làm sạch, chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm thon người, kem 
làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm 
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chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế phẩm dược dùng cho da (cụ thể là: 
chế phẩm chứa thuốc dùng để tắm, chế phẩm trị liệu dùng để tắm, chế phẩm dược để 
chăm sóc da), giáo trình, sách, báo, tạp chí, lịch, tờ rơi, ấn phẩm phục vụ quảng cáo, trang 
thiết bị và dụng cụ thẩm mỹ, máy móc y tế phục vụ thẩm mỹ, dược phẩm, dược chất, thực 
phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, trang thiết bị phẫu thuật, trang thiết bị và dụng cụ giải 
phẫu, tranh ảnh, lịch, tờ rơi; dịch vụ quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; quan hệ công 
chúng; tổ chức các sự kiện cho mục đích quảng cáo và xúc tiến bán hàng; tư vấn 
marketing; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển nhân viên; Marketing trực tuyến; giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông; cung cấp thông tin thương mại; tư vấn tiêu dùng; 
phổ biến/phân phát các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và giới thiệu ra công chúng; tổ chức 
kinh doanh, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh và thông tin kinh doanh; tư vấn quan 
hệ công chúng; tư vấn phát hành báo chí; tư vấn quảng cáo trong lĩnh vực truyền thông; 
đại lý phát hành ấn phẩm, sách báo, phim; cho thuê phương tiện quảng cáo; dịch vụ mua 
các phương tiện truyền thông; dịch vụ tư vấn kinh doanh về các lĩnh vực liên quan đến các 
phương tiện truyền thông; lập kế hoạch, mua và đàm phán về thời gian, không gian quảng 
cáo trên các phương tiện truyền thông. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; nhà nghỉ dưỡng bệnh; nhà dưỡng lão; dịch vụ trợ giúp y tế; cho 
thuê thiết bị y tế; chăm sóc sắc đẹp; tư vấn, cố vấn chăm sóc sắc đẹp (bao gồm chăm sóc 
và làm đẹp). 

 

 
(210) 4-2014-13128 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Đen, đen nhạt, vàng nhũ 
(731) Lê Viết Hải  (VN) 

Phòng 205, nhà A, tập thể Viện Dược 
liệu, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm, trang thiết bị và dụng cụ thẩm mỹ, máy móc y tế phục vụ 
thẩm mỹ, dược phẩm, dược chất, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, trang thiết bị 
phẫu thuật, trang thiết bị và dụng cụ giải phẫu, tranh ảnh, lịch, tờ rơi; đại lý mua bán, ký 
gửi hàng hoá mỹ phẩm, hương liệu (tih dầu), hộp đồ mỹ phẩm, nước hoa, mặt nạ trang 
điểm, mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, chế phẩm để xông hơi (nước hoa), nước thơm dùng 
cho mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), son phấn, mỹ phẩm chống nắng, chế phẩm dùng 
để tẩy trắng da, chế phẩm để làm sạch, chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm thon người, kem 
làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế phẩm dược dùng cho da (cụ thể là: 
chế phẩm chứa thuốc dùng để tắm, chế phẩm trị liệu dùng để tắm, chế phẩm dược để 
chăm sóc da), giáo trình, sách, báo, tạp chí, lịch, tờ rơi, ấn phẩm phục vụ quảng cáo, trang 
thiết bị và dụng cụ thẩm mỹ, máy móc y tế phục vụ thẩm mỹ, dược phẩm, dược chất, thực 
phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, trang thiết bị phẫu thuật, trang thiết bị và dụng cụ giải 
phẫu, tranh ảnh, lịch, tờ rơi; dịch vụ quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; quan hệ công 
chúng; tổ chức các sự kiện cho mục đích quảng cáo và xúc tiến bán hàng; tư vấn 
marketing; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển nhân viên; Marketing trực tuyến; giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông; cung cấp thông tin thương mại; tư vấn tiêu dùng; 
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phổ biến/phân phát các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và giới thiệu ra công chúng; tổ chức 
kinh doanh, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh và thông tin kinh doanh; tư vấn quan 
hệ công chúng; tư vấn phát hành báo chí; tư vấn quảng cáo trong lĩnh vực truyền thông; 
đại lý phát hành ấn phẩm, sách báo, phim; cho thuê phương tiện quảng cáo; dịch vụ mua 
các phương tiện truyền thông; dịch vụ tư vấn kinh doanh về các lĩnh vực liên quan đến các 
phương tiện truyền thông; lập kế hoạch, mua và đàm phán về thời gian, không gian quảng 
cáo trên các phương tiện truyền thông. 

 

 
(210) 4-2014-13129 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2 
(731) Lê Viết Hải  (VN) 

Phòng 205, nhà A, tập thể Viện Dược 
liệu, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; hộp đồ mỹ phẩm; nước hoa; mặt nạ trang 
điểm; mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm để xông hơi [nước hoa]; nước thơm dùng 
cho mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); son phấn; mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm dùng 
để tẩy trắng da; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm thon người; kem 
làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược chất; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; chế phẩm dược dùng cho da, cụ thể là: chế phẩm chứa thuốc dùng 
để tắm, chế phẩm trị liệu dùng để tắm, chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

Nhóm 16: Giáo trình; sách; báo; tạp chí; lịch; tờ rơi; ấn phẩm phục vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức, triển khai các hội nghị chuyên đề; sản xuất 
và phát hành phim ảnh; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc tạp kỹ và các hoạt động 
giải trí khác.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; nhà nghĩ dưỡng bệnh; nhà dưỡng lão; dịch vụ trợ giúp y tế; cho 
thuê thiết bị y tế; chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2014-13140 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HIP HOP BEVERAGE 
CORPORATION   (US) 
20600 Belshaw Avenue, Carson, 
California, United States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, bao gồm cả nước tăng lực. 
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(210) 4-2014-13167 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH nhựa Vi Co  (VN)

60/29 A, Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2014-13168 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH nhựa Vi Co   (VN)

60/29 A, Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2014-13186 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.15.15 
(731) ZHEJIANG NIJIA ELECTRIC 

VEHICLE CO., LTD.  (CN) 
Dongxiao Industrial Garden, Jindong 
District, Jinhua, Zhejiang, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe đạp; lốp xe đạp; chân chống xe đạp; yên xe đạp; ô tô ba bánh. 
 

 
(210) 4-2014-13189 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) NIKKAKU LABORATORY CO., LTD  
(JP) 
20-1, Monzen, Ibo-chou, Tatsuno-shi, 
Hyougo-ken, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho mục đích y tế; bao con nhộng dùng trong y tế; chế phẩm 
chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ ve và ve bét; chất diệt trừ ve và ve bét; chế phẩm 
dùng để diệt trừ côn trùng; chế phẩm dùng để diệt trừ động vật có hại; chế phẩm dùng để 
diệt trừ ve và ve bét; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; chất diệt ký sinh 
trùng; băng dùng để băng bó; vải gạc để băng bó; vòng cổ chống ký sinh trùng cho động 
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vật; chế phẩm diệt trừ ve bét ở chiếu, khăn trải giường hoặc hòm; chế phẩm thu hút ve bét 
ở chiếu, khăn trải giường hoặc hòm. 

 

 
(210) 4-2014-13197 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 1611095 13.03.2014 AU 
(540) 

  

(731) PROCTER & GAMBLE BUSINESS 
SERVICES CANADA COMPANY  
(CA) 
1959 Upper Water Street, Suite 800, P.O 
Box 997, B3J 2X2 Halifax, Nova Scotia, 
Canada 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm; bàn chải làm sạch kẽ răng, bàn chải đánh răng chạy điện, bàn chải đánh 
răng chạy bằng pin, vật liệu dùng để làm bàn chải; vật dụng để giữ, giá để giữ, và vật 
dụng để phân phối dùng trong nha khoa; hộp để đựng bàn chải, cốc xúc miệng; dụng cụ 
phân phối kem đánh răng; đầu bàn chải thay thế cho bàn chải đánh răng; chỉ nha khoa; vật 
dụng để giữ chỉ nha khoa; bộ phận và chi tiết cho các sản phẩm trên trong nhóm này. 

 

 
(210) 4-2014-13290 (220) 13.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) THE FERTILITY SOCIETY OF 

AUSTRALIA  (AU) 
61 Danks Street West, Port Melbourne 
Victoria 3207, Australia 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và thiết kế liên quan đến lĩnh vực 
khoa học sinh sản, di truyền học ở người và tế bào thân (trong tủy sống); dịch vụ thí 
nghiệm và lâm sàng về khả năng sinh sản ở người bao gồm thụ tinh trong ống nghiệm, nội 
tiết học, siêu âm, bệnh nam học và phôi học; phân tích mô cho nghiên cứu y học; nghiên 
cứu y học bao gồm nghiên cứu khoa học cho mục đích y học; dịch vụ cố vấn liên quan 
đến nghiên cứu khoa học; dịch vụ cố vấn liên quan đến nghiên cứu công nghệ; dịch vụ 
nghiên cứu hóa sinh; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu công nghệ sinh học; nghiên cứu kỹ 
thuật sinh học; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu công nghệ hóa học; nghiên cứu di truyền 
học; lập báo cáo liên quan đến nghiên cứu bao gồm lập báo cáo liên quan đến nghiên cứu 
hóa học, nghiên cứu khoa học, và nghiên cứu kỹ thuật; lập số liệu thống kê cho nghiên 
cứu khoa học; cung cấp thông tin, bao gồm thông tin trực tuyến về dịch vụ nghiên cứu và 
phân tích công nghiệp; cung cấp thông tin, bao gồm thông tin trực tuyến về dịch vụ công 
nghệ và khoa học và nghiên cứu, thiết kế liên quan; cung cấp thông tin liên quan đến 
nghiên cứu khoa học; cung cấp dịch vụ nghiên cứu; nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên 
cứu liên quan đến sự ngừa thai, bệnh lạc nội mạc tử cung, sự mãn kinh sớm, bệnh lây 
truyền qua đường tình dục, và ung thư; dịch vụ cấp phép, cụ thể là cấp phép tiêu chuẩn 
hoặc chất lượng cho trung tâm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, là trung tâm hoặc phòng khám y 
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tế liên quan đến việc điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp cảm ứng rụng trứng, thụ 
tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm và các kỹ thuật liên quan như chuyển giao tử vào 
vòi trứng và tất cả các quy trình liên quan đến giao tử hoặc phôi thai được quyên tặng; 
dịch vụ cố vấn về chuẩn bị, thiết lập và qui định tiêu chuẩn chất lượng và hành nghề có 
cấp phép liên quan đến trung tâm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; chuẩn bị, xúc tiến và quy định 
tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn chứng nhận và tiêu chuẩn cấp phép cho trung tâm kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản; cung cấp tiêu chuẩn và nguyên tắc cho các thành viên liên quan đến 
nghĩa vụ thành viên, quyền, yêu cầu chuyên môn, điều lệ cho việc quản lý và điều hành, 
quyết sách. 

 
 

(210) 4-2014-13291 (220) 13.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25; 1.15.15; 26.1.5 
(591) Xanh nước biển đậm 
(731) THE FERTILITY SOCIETY OF 

AUSTRALIA   (AU) 
61 Danks Street West, Port Melbourne 
Victoria 3207, Australia  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và thiết kế liên quan đến lĩnh vực 

khoa học sinh sản, di truyền học ở người và tế bào thân (trong tủy sống); dịch vụ thí 
nghiệm và lâm sàng về khả năng sinh sản ở người bao gồm thụ tinh trong ống nghiệm, nội 
tiết học, siêu âm, bệnh nam học và phôi học; phân tích mô cho nghiên cứu y học; nghiên 
cứu y học bao gồm nghiên cứu khoa học cho mục đích y học; dịch vụ cố vấn liên quan 
đến nghiên cứu khoa học; dịch vụ cố vấn liên quan đến nghiên cứu công nghệ; dịch vụ 
nghiên cứu hóa sinh; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu công nghệ sinh học; nghiên cứu kỹ 
thuật sinh học; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu công nghệ hóa học; nghiên cứu di truyền 
học; lập báo cáo liên quan đến nghiên cứu bao gồm lập báo cáo liên quan đến nghiên cứu 
hóa học, nghiên cứu khoa học, và nghiên cứu kỹ thuật; lập số liệu thống kê cho nghiên 
cứu khoa học; cung cấp thông tin, bao gồm thông tin trực tuyến về dịch vụ nghiên cứu và 
phân tích công nghiệp; cung cấp thông tin, bao gồm thông tin trực tuyến về dịch vụ công 
nghệ và khoa học và nghiên cứu, thiết kế liên quan; cung cấp thông tin liên quan đến 
nghiên cứu khoa học; cung cấp dịch vụ nghiên cứu; nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên 
cứu liên quan đến sự ngừa thai, bệnh lạc nội mạc tử cung, sự mãn kinh sớm, bệnh lây 
truyền qua đường tình dục, và ung thư; dịch vụ cấp phép, cụ thể là cấp phép tiêu chuẩn 
hoặc chất lượng cho trung tâm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, là trung tâm hoặc phòng khám y 
tế liên quan đến việc điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp cảm ứng rụng trứng, thụ 
tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm và các kỹ thuật liên quan như chuyển giao tử vào 
vòi trứng và tất cả các quy trình liên quan đến giao tử hoặc phôi thai được quyên tặng; 
dịch vụ cố vấn về chuẩn bị, thiết lập và qui định tiêu chuẩn chất lượng và hành nghề có 
cấp phép liên quan đến trung tâm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; chuẩn bị, xúc tiến và quy định 
tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn chứng nhận và tiêu chuẩn cấp phép cho trung tâm kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản; cung cấp tiêu chuẩn và nguyên tắc cho các thành viên liên quan đến 
nghĩa vụ thành viên, quyền, yêu cầu chuyên môn, điều lệ cho việc quản lý và điều hành, 
quyết sách. 
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(210) 4-2014-13292 (220) 13.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ALLTECH, INC.  (US) 
3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, 
Kentucky 40356, United States 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất phụ gia không chứa thuốc cho thức ăn động vật dùng làm chất bổ sung 
dinh dưỡng; chất phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn gia súc và động vật. 

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; men dùng cho thức ăn động vật; khoáng chất dùng 
cho thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2014-13299 (220) 13.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh nhạt, ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Nam Việt  (VN) 

Xóm Thanh Xuân, xã Đồng Tiến, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại; cửa nhôm; vách ngăn bằng kim loại; khung xây dựng 
kim loại; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển; cấu kiện nhà thép tiền chế.  

 

Nhóm 19: Cửa làm bằng chất liệu phi kim loại; cửa nhựa; cửa gỗ; cửa kính dùng trong xây 
dựng; vách ngăn phi kim loại. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các công trình xây dựng dân dụng, công 
nghiệp, thủy lợi, giao thông. 

 

 
(210) 4-2014-13302 (220) 13.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 

dưỡng NUTRI NEST  (VN) 

316 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng chiết xuất từ Đông Trùng Hạ Thảo; thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; nhân sâm (thực phẩm chức năng, 
dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung khoáng chất; trà thảo mộc dùng trong ngành y.  
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Nhóm 32: Nước chiết xuất từ đông trùng hạ thảo dùng để pha chế đồ uống không cồn; 
nước chiết xuất từ nhân sâm dùng để pha chế đồ uống không cồn; nước yến (đồ uống giải 
khát, không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; 
chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-13311 (220) 13.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.21; A3.7.24; 2.9.1; 5.3.20 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Nguyên Tâm  (VN) 

64/3 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống), chất chiết xuất từ thịt, nước 
mắm, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ trứng và sữa, rau quả được bảo quản, phơi khô 
hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt hoa quả, dầu thực vật, dầu, mỡ (để ăn), hạt điều 
rang muối, đậu phộng chiên.  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm 
làm từ bột, bánh mỳ, bánh, mứt (dạng bánh kẹo), kẹo, bánh phồng tôm, sôcôla, men, bột 
nở, tương, magi, hạt tiêu, muối, nước sốt hoa quả, tương hạt cải, gia vị, kem (lạnh).  

 

Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi, nấm, hạt giống, cây và hoa, thức ăn cho động vật.  
 

 
(210) 4-2014-13317 (220) 13.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Ưng Tùng Hải  (VN) 

72 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chuông cửa điện; dây tín hiệu (thông tin, điều khiển); dây điện; ổn áp; ổ cắm điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn led (thiết bị chiếu sáng); máng đèn; đèn trang trí; bóng 
đèn; quạt điện.  

 

 
(210) 4-2014-13318 (220) 13.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Ưng Tùng Hải    (VN) 

72 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chuông cửa điện; dây tín hiệu (thông tin, điều khiển); dây điện; ổn áp; ổ cắm điện.  
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Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn led (thiết bị chiếu sáng); máng đèn; đèn trang trí; bóng 
đèn; quạt điện.  

 

 
(210) 4-2014-13359 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch M&C Việt Nam   (VN) 

Số 91 Phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn.  
 

Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ nhà ở (sở hữu bất 
động sản).  

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn, dịch 
vụ quầy rượu (quầy bar), cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2014-13403 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Autoid  (VN)

Số 15, ngõ 42, phố Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động. 
 

Nhóm 09: Máy in dùng với máy tính; monitor màn hình, đầu đọc mã vạch, máy tính tiền 
(két); máy quét ảnh (thiết bị xử lý dữ liệu); phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cập nhật phiên bản mới cho phần mềm 
máy tính; phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-13408 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) hồng đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế Đường bộ - Viết tắt là 

HECO (Highway Engineering 

Consultant Joint-Stock 

Company)   (VN) 

Số 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 37: Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (đường bộ).  
 

Nhóm 42: Khảo sát thiết kế các công trình giao thông; lập dự án đầu tư xây dựng công trình.  
 

 
(210) 4-2014-13454 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) RSH LIMITED   (SG) 

8 Marina Boulevard, #05-02, Marina Bay 
Financial Centre, Singapore 018981  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch; túi deo vai; ví cầm tay của phụ nữ; ví đựng danh thiếp; cặp đựng 

giấy tờ, tài liệu, túi bằng da hoặc giả da, dùng để bao gói, túi xách tay; ba-lô; ví tiền; ví bỏ 
túi; hộp đựng chìa khóa bằng da hoặc giả da; ô, tất cả thuộc nhóm 18. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục), áo sơ mi. váy; áo choàng ngoài; quần dài, áo len dài tay, 
áo váy, khăn choàng; khăn quàng cổ; ca-vát; quần áo tắm, giày dép; giầy thể thao, dép đi 
trong nhà; giày cao cổ; đồ đội đầu; quần áo lót và quần áo mặc bên trong; trang phục dệt 
kim; thắt lưng (trang phục), tất cả thuộc nhóm 25. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến, tất cả liên quan đến túi 
du lịch, túi đeo vai, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng danh thiếp, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, 
túi bằng da hoặc giả da, dùng để bao gói, túi xách tay, ba-lô, ví tiền, ví bỏ túi, hộp đựng 
chìa khóa, ô trang phục, áo sơ mi, váy, áo choàng ngoài, quần dài, áo len dài tay, áo váy, 
khăn choàng, khăn quàng cổ, ca-vát, bộ quần áo tắm, đồ đi ở chân, giầy thể thao, dép đi 
trong nhà, giày cao cổ, đồ đội đầu, quần áo lót và quần áo mặc bên trong, trang phục dệt 
kim, thắt lưng.  

 
 

(210) 4-2014-13462 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 21.1.16; 2.5.8; 2.5.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, cam, 

tím, hồng, trắng, đen 
(731) B.K. LATEX PRODUCT CO.,LTD.  

(TH) 
63/3-5 Village No. 3 Thonburi-Pakthau 
Road, Nadee Sub-district, Muang 
district, Samutsakhon Province, 74000 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 28: Quả bóng bay để chơi; bóng bay bằng cao su dùng để trang trí.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồ trang trí bữa tiệc. 
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(210) 4-2014-13463 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.7.6; A1.1.10; 2.5.8; 2.5.21 
(591) Đỏ, tím, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, 

hồng, trắng, đen 
(731) B.K. LATEX PRODUCT CO.,LTD.  

(TH) 
63/3-5 Village No. 3 Thonburi-Pakthau 
Road, Nadee Sub-district, Muang 
district, Samutsakhon Province, 74000 
Thailand   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 28: Quả bóng bay để chơi; bóng bay bằng cao su dùng để trang trí.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồ trang trí bữa tiệc.  
 

 
(210) 4-2014-13513 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) STAR TELEVISION PRODUCTIONS 
LIMITED   (VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống, thiết bị và dụng cụ thu thập dữ liệu, điện tín, điện thoại, điện báo, 
fax, điện, điện tử; tất cả dùng để xử lí, ghi chép, lưu giữ, truyền phát, hiển thị, tiếp nhận, 
nhập, xuất hoặc in ra dữ liệu không phải là hình ảnh hoặc dữ liệu đồ họa; máy tính, phần 
mềm máy tính, chương trình máy tính, bộ nhớ máy tính, phần mềm màn hình chờ máy 
tính, phần mềm trò chơi viđêô; thiết bị dùng để thu, truyền phát hoặc tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ; thiết bị viễn thông; thiết bị truyền phát viđêô; đĩa ghi; 
thiết bị ghi âm thanh, thiết bị ghi hình ảnh âm thanh, băng từ ghi âm, băng ghi âm, đĩa âm 
thanh, băng từ viđêô, băng ghi hình, VCD, DVD, viđêô phim, chương trình trò chơi viđêô, 
điện thoại truyền hình, điện thoại cầm tay, điện thoại di động; nhạc chuông, ảnh nền, trò 
chơi và âm nhạc tải xuống được qua mạng máy tính toàn cầu và thiết bị không dây; 
chương trình truyền hình tải xuống được; chương trình ghi âm và ghi hình tải xuống được; 
xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được); bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản 
phẩm nói trên.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thanh và truyền hình; dịch vụ truyền hình kỹ thuật số; dịch vụ 
cung cấp truy cập viễn thông và kết nối với cơ sở dữ liệu máy tính và Internet; truyền các 
chương trình vô tuyến; vận hành máy phát vô tuyến đất đối vệ tinh để truyền các tín hiệu 
tới vệ tinh; tiếp âm các chương trình vô tuyến bằng vệ tinh; vận hành hệ ăng ten thu nhận 
vệ tinh đối đất; chuyển đổi tần suất tín hiệu sóng cực ngắn được tiếp âm bởi vệ tinh; 
truyền các chương trình truyền hình đã được tiếp âm bởi hệ ăng ten thu nhận vệ tinh bằng 
cáp hoặc bằng nút nối sóng cực ngắn tới máy thu vô tuyến của người sử dụng; vận hành 
mạng lưới cáp vô tuyến; cung cấp và vận hành radio, điện thoại, điện tín, vệ tinh và hệ 
thống thông tin liên lạc mạng lưới cáp; dịch vụ truyền tin tức và truyền tin trên màn hình; 
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dịch vụ truyền viễn thông và điện tử; dịch vụ truyền các dữ liệu và thông tin bằng điện tử, 
máy tính, dây cáp, radio, nhắn tin vô tuyến, máy điện báo, thư điện báo, thư điện tử, máy 
fax, vô tuyến, sóng cực ngắn, tín hiệu laze, vệ tinh thông tin liên lạc hoặc các phương tiện 
thông tin liên quan khác; cung cấp tiện nghi liên lạc cho việc trao đổi các dữ liệu bằng 
thiết bị điện tử; dịch vụ tư vấn liên quan đến thông tin dữ liệu; dịch vụ truyền, cung cấp 
hoặc hiển thị thông tin kinh doanh hoặc nội bộ từ ngân hàng dữ liệu lưu trữ trong máy 
tính; cho thuê thiết bị thông tin liên lạc; dịch vụ phân chia thời gian cho các thiết bị thông 
tin liên lạc; tất cả các dịch vụ trên được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
Internet; dịch vụ cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và dịch vụ cố vấn liên quan đến các 
dịch vụ kể trên.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí dưới dạng lập kế hoạch, giới thiệu và sắp xếp nghe 
trực tiếp và nghe qua băng, thiết bị ghi nhìn và nghe nhìn cho phát thanh truyền hình bởi 
radio và vô tuyến hoặc qua phim hoặc băng video; dịch vụ giải trí được cung cấp qua các 
phương tiện Internet; dàn dựng, sản xuất và phát các chương trình truyền hình và phim; 
sản xuất và phát các chương trình thể thao, âm nhạc, văn hóa, đời sống và tin tức được 
truyền qua các thiết bị viễn thông không dây, dịch vụ phóng viên tin tức; cung cấp thông 
tin trực tuyến trong các lĩnh vực thể thao, âm nhạc, văn hóa, đời sống và tin tức qua 
Internet; xuất bản sách và ấn phẩm liên quan tới trò chơi, trò chơi điện tử, phim, băng 
video, radio và vô tuyến; xuất bản tin tức; cho thuê dụng cụ ghi âm, phim, máy chiếu 
phim, băng video, đầu video, radio và máy thu hình và các phụ tùng kèm theo; cung cấp 
tiện nghi dùng cho điện ảnh và sân khấu; dịch vụ thông tin về giáo dục và giải trí; trình 
diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi mang tính chất giáo dục và giải trí; 
dịch vụ giải trí trên các phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; dịch vụ trò chơi điện 
tử được cung cấp qua các phương tiện Internet hoặc qua cáp mặt đất, kênh vệ tinh, hệ 
thống dây nối hoặc không dây và các phương tiện truyền thông khác.   

 

 
(210) 4-2014-13514 (220) 16.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) STAR TELEVISION PRODUCTIONS 

LIMITED   (GB) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands     

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống, thiết bị và dụng cụ thu thập dữ liệu, điện tín, điện thoại, điện báo, 
fax, điện, điện tử; tất cả dùng để xử lí, ghi chép, lưu giữ, truyền phát, hiển thị, tiếp nhận, 
nhập, xuất hoặc in ra dữ liệu không phải là hình ảnh hoặc dữ liệu đồ họa; máy tính, phần 
mềm máy tính, chương trình máy tính, bộ nhớ máy tính, phần mềm màn hình chờ máy 
tính, phần mềm trò chơi viđêô; thiết bị dùng để thu, truyền phát hoặc tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ; thiết bị viễn thông; thiết bị truyền phát viđêô; đĩa ghi; 
thiết bị ghi âm thanh, thiết bị ghi hình ảnh âm thanh, băng từ ghi âm, băng ghi âm, đĩa âm 
thanh, băng từ viđêô, băng ghi hình, VCD, DVD, viđêô phim, chương trình trò chơi viđêô, 
điện thoại truyền hình, điện thoại cầm tay, điện thoại di động; nhạc chuông, ảnh nền, trò 
chơi và âm nhạc tải xuống được qua mạng máy tính toàn cầu và thiết bị không dây; 
chương trình truyền hình tải xuống được; chương trình ghi âm và ghi hình tải xuống được; 
xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được); bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản 
phẩm nói trên.    
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thanh và truyền hình; dịch vụ truyền hình kỹ thuật số; dịch vụ 
cung cấp truy cập viễn thông vả kết nối với cơ sở dữ liệu máy tính và Internet; truyền các 
chương trình vô tuyến; vận hành máy phát vô tuyến đất đối vệ tinh để truyền các tín hiệu 
tới vệ tinh; tiếp âm các chương trình vô tuyến bằng vệ tinh; vận hành hệ ăng ten thu nhận 
vệ tinh đối đất; chuyển đổi tần suất tín hiệu sóng cực ngắn được tiếp âm bởi vệ tinh; 
truyền các chương trình truyền hình đã được tiếp âm bởi hệ ăng ten thu nhận vệ tinh bằng 
cáp hoặc bằng nút nối sóng cực ngắn tới máy thu vô tuyến của người sử dụng; vận hành 
mạng lưới cáp vô tuyến; cung cấp và vận hành radio, điện thoại, điện tín, vệ tinh và hệ 
thồng thông tin liên lạc mạng lưới cáp; dịch vụ truyền tin tức và truyền tin trên màn hình; 
dịch vụ truyền viễn thông và điện tử; dịch vụ truyền các dữ liệu và thông tin bằng điện tử, 
máy tính, dây cáp, radio, nhắn tin vô tuyến, máy điện báo, thư điện báo, thư điện tử, máy 
fax, vô tuyến, sóng cực ngắn, tín hiệu laze, vệ tinh thông tin liên lạc hoặc các phương tiện 
thông tin liên quan khác; cung cấp tiện nghi liên lạc cho việc trao đổi các dữ liệu bằng 
thiết bị điện tử; dịch vụ tư vấn liên quan đến thông tin dữ liệu; dịch vụ truyền, cung cấp 
hoặc hiển thị thông tin kinh doanh hoặc nội bộ từ ngân hàng dữ liệu lưu trữ trong máy 
tính; cho thuê thiết bị thông tin liên lạc; dịch vụ phân chia thời gian cho các thiết bị thông 
tin liên lạc; tất cả các dịch vụ trên được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
Internet; dịch vụ cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và dịch vụ cố vấn liên quan đến các 
dịch vụ kể trên.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí dưới dạng lập kế hoạch, giới thiệu và sắp xếp nghe 
trực tiếp và nghe qua băng, thiết bị ghi nhìn và nghe nhìn cho phát thanh truyền hình bởi 
radio và vô tuyến hoặc qua phim hoặc băng video; dịch vụ giải trí được cung cấp qua các 
phương tiện Internet; dàn dựng, sản xuất và phát các chương trình truyền hình và phim; 
sản xuất và phát các chương trình thể thao, âm nhạc, văn hóa, đời sống và tin tức được 
truyền qua các thiết bị viễn thông không dây, dịch vụ phóng viên tin tức; cung cấp thông 
tin trực tuyến trong các lĩnh vực thể thao, âm nhạc, văn hóa, đời sống và tin tức qua 
Internet; xuất bản sách và ấn phẩm liên quan tới trò chơi, trò chơi điện tử, phim, băng 
video, radio và vô tuyến; xuất bản tin tức; cho thuê dụng cụ ghi âm, phim, máy chiếu 
phim, băng video, đầu video, radio và máy thu hình và các phụ tùng kèm theo; cung cấp 
tiện nghi dùng cho điện ảnh và sân khấu; dịch vụ thông tin về giáo dục và giải trí; trình 
diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi mang tính chất giáo dục và giải trí; 
dịch vụ giải trí trên các phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; dịch vụ trò chơi điện 
tử được cung cấp qua các phương tiện Internet hoặc qua cáp mặt đất, kênh vệ tinh, hệ 
thống dây nối hoặc không dây và các phương tiện truyền thông khác.   

 

 
(210) 4-2014-13530 (220) 17.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 26.1.2; 25.1.25; 5.3.20; 25.1.6; 
2.3.1 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần giấy ánh -

Mai  (VN) 

Số 01 phố Cao Thắng, phường Điện 
Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
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(210) 4-2014-13566 (220) 17.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) SHINHAN ART INTERNATIONAL 

INC.   (KR) 
452-28 Sanjiseok-dong, Paju-si, 
Gyeonggi-do, Korea  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút đánh dấu mỹ thuật, dụng cụ viết.  
 

 
(210) 4-2014-13576 (220) 17.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Sinh 

Thơm  (VN) 

51 HT26, khu phố 2, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-13596 (220) 17.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) Nguyễn Văn Huấn  (VN) 

117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố chạy điện; máy vắt hoa quả chạy điện; máy hút bụi chạy điện; 
máy rửa bát đĩa chạy điện; máy giặt chạy điện; máy phát điện. 

 
Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; thiết bị đóng ngắt điện, rơ le bảo vệ 
điện; bộ chuyển mạch; bộ cảm biến rơ le thời gian; dây điện; thiết bị đấu nối dây điện; 
thiết bị đầu nối điện thoại; thiết bị đấu nối ăng ten; dây ăng ten; áp tô mát; tụ điện; ampe 
kế; cầu chì điện; cầu dao điện; hộp cầu dao điện; chuông cửa màn hình; thiết bị báo động; 
thiết bị báo cháy; thiết bị nhà thông minh bao gồm: màn hình hiển thị và thiết bị nối 
mạng; camera dùng để giám sát; màn hình máy tính. 

 
Nhóm 11: Quạt điện; bóng điện; đèn sạc; quạt sạc; máy điều hòa không khí; máng đèn; 
thiết bị vệ sinh như: bồn rửa mặt, bồn cầu (bệ xí); máy lọc nước; vòi hoa sen (thiết bị 
trong nhà tắm); bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt 
trời, vòi nước; bồn tắm (thiết bị trong nhà tắm). 

 

Nhóm 21: Nồi áp suất không chạy điện; bộ nồi làm bằng inox; chảo chống dính không 
chạy điện; máy tạo váng sữa không dùng điện. 
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(210) 4-2014-13615 (220) 17.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23 
(731) THE AES CORPORATION 

(Corporation of Delaware)   (US) 
4300 Wilson Boulevard Arlington, 
Virginia 22203, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cấp điện cụ thể là truyền tải và phân phối điện và hơi nước cho các bên 
khác; dịch vụ quản lý điện cụ thể là điều độ xếp việc truyền tải, tích trữ, phân phối điện và 
hơi nước; cung cấp dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến phân phối, chuyển tải 
và tích trữ năng lượng.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ cấp điện cụ thể là phát điện và sản xuất hơi nước cho các bên khác; 
dùng năng lượng gió phát điện; dịch vụ quản lý điện cụ thể phát điện cho các bên cung 
ứng dịch vụ khác và các bên tích trữ năng lượng để sử dụng trong thời gian sử dụng điện 
cao điểm; cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến sản xuất và phát năng lượng.  

 

 
(210) 4-2014-13631 (220) 17.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 86290454 23.05.2014 US 
(540) 

  

(731) LENOVO (SINGAPORE) PTE. LTD.  
(SG) 
151 Lorong Chuan#02-01 New Tech 
Park Singapore SlNGAPORE 556741 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính dùng cho việc tích hợp văn bản, âm thanh, đồ họa, hình 
ảnh tĩnh và hình ảnh động vào nơi phân phối tương tác cho các ứng dụng đa phương tiện; 
máy vi tính; máy tính bảng. 

 

 
(210) 4-2014-13632 (220) 17.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) LENOVO (SINGAPORE) PTE. LTD.  
(SG) 
151 Lorong Chuan#02-01 New Tech 
Park Singapore SlNGAPORE 556741 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại, điện thoại không dây, điện thoại hình, điện thoại cầm tay, tai nghe 
che kín tai và tai nghe có thể nhét tai, dây điện thoại, ống nghe điện thoại, máy truyền 
phát điện thoại, bộ sử dụng điện thoại không dùng tay, điện thoại di động, phần mềm ứng 
dụng máy vi tính dùng cho điện thoại di động, vỏ (case) bọc điện thoại di động, nhạc 
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chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di động, pin dùng cho điện thoại di động, 
thiết bị sạc pin dùng cho điện thoại di động, pin điện thoại không dây, phần mềm ứng 
dụng cho điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2014-13682 (220) 18.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.4.2; 1.15.24 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất thực phẩm Nhật Nam  

(VN) 

79/10 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Chả lụa, nem nướng, xíu mại, nem thịt Huế, thịt jambon, jambon (da bao), pate, 

xúc xích, lạp xưởng, giò sống, bò viên, cá viên, chả cá, chạo cá. 
 

Nhóm 30: Bánh chưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: chả lụa, nem nướng, xíu mại, nem thịt huế, thịt jambon, da bao, pate, 
xúc xích, lạp xưởng, giò sống, bò viên, cá viên, chả cá, chạo cá, bánh chưng. 

 

 
(210) 4-2014-13719 (220) 18.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thần Phong  (VN) 

52 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa mâm (bộ phận máy), lưỡi cưa vòng (bộ phận máy).  
 

 
(210) 4-2014-13804 (220) 19.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 1.15.23; 26.15.15; 26.15.3; 
20.5.25 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tân 

An Dương   (VN) 

Số 39/4, đường Nguyễn Trãi, tổ 40A, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy và văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2014-13890 (220) 19.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; 3.3.15 
(731) S. WATTANA AGRICULTURE CO., 

LTD.  (TH) 
211 Moo 1 Khaerai Sub-District, 
Krathumbaen District, Samutsakorn 
74110, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-13891 (220) 19.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 4.3.5 
(731) S. WATTANA AGRICULTURE CO., 

LTD.  (TH) 
211 Moo 1 Khaerai Sub-District, 
Krathumbaen District, Samutsakorn 
74110, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-13898 (220) 19.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Trần Tô Sơn  (VN) 

Chung cư 103, tầng 1, E8, tập thể 
Phương Mai, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược; dược phẩm, chế dược phẩm; cao dán dùng cho mục đích y tế; đồ uống y 

tế; băng dính dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; huyết áp kế; thắt lưng 
dùng cho mục đích y tế; thiết bị thử máu; thiết bị nha khoa; thiết bị chẩn đoán cho mục 
đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán thuốc, thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế; mua bán dược, 
dược phẩm, chế dược phẩm; mua bán chế phẩm hóa dược; mua bán các thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật, y tế; mua bán thiết bị nha khoa; mua bán thiết bị chẩn đoán cho mục đích y 
tế. 
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(210) 4-2014-13909 (220) 19.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thuận Phát 

(VN)   (VN) 

633/28/8 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2014-13929 (220) 20.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) TRUPER, S.A. DE C.V.  (MX) 
Parque Industrial No. 1, Jilotepec, Estado 
de MÐxico C.P. 54240 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Vải nhám, vải ráp; bột kim cương [chất mài]; silic cacbua [chất mài mòn]; giấy 
nhám (giấy ráp); giấy đánh bóng; bột nhám (cho sự mài mòn); giấy nhám; đá để đánh 
bóng. 

 

Nhóm 06: Lưới thép; lưới hàn điện; móc treo nồi bằng kim loại; ròng rọc bằng kim loại 
[không dùng cho máy móc]; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại [hộp rỗng]; hợp kim để hàn 
bạc. 

 

Nhóm 09: Cầu dao điện; kính bảo hộ; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; thiết bị đo; 
thước ni vô đo mức thăng bằng; bộ cảm biến.  

 

Nhóm 16: Bút lông dùng cho hoạ sỹ; con lăn sơn cho thợ sơn nhà; chất dính [keo dán] cho 
mục đích văn phòng hoặc gia dụng; con lăn sơn; gậy lăn sơn; con lăn cho thợ sơn nhà (có 
thể thay thế được).  

 

Nhóm 17: Đầu nối không bằng kim loại dùng cho ống; băng tự dính, không dùng cho 
mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; băng cách điện, cách nhiệt; ống mềm để tưới 
nước; băng dính không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; băng và dải 
cách điện, cách nhiệt. 

 

Nhóm 20: Chuôi dao, không bằng kim loại; cán của vật dụng cắt cỏ, không bằng kim loại; 
chuôi của dụng cụ cầm tay, không bằng kim loại; cán chổi không bằng kim loại; van bằng 
chất dẻo dùng cho ống dẫn nước; thùng, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 21: Bình tưới; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; găng tay dùng cho mục đích gia 
dụng; găng tay để đánh bóng; găng tay làm vườn; bẫy chuột. 

 

Nhóm 22: Dây chão, không bằng kim loại; cáp không bằng kim loại; vải dầu; vải nhựa; 
xơ bông. 
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(210) 4-2014-13990 (220) 20.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) LEE, YOUNG JEI   (KR) 
8-1, Hongjewon 4-gil, Seodaemun-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Phấn dùng cho thợ may; phấn dùng vẽ lên quần áo; giấy dùng để in từ máy 

tính; giấy dùng để in các bản thiết kế bằng máy tính/các bảng điều hành tự động nhờ máy 
tính; giấy; giấy sao chép; giấy in; giấy fax; giấy vẽ. 

 

 
(210) 4-2014-14043 (220) 20.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.24; A26.11.8 
(731) BLK DNM GROUP, LLC  (US) 

237 Lafayette Street, New York, NY 
10012. U.S.A. 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc; nước 
thơm dùng cho chăm sóc mặt và chăm sóc cơ thể; kem dưỡng da; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm); chế phẩm tẩy trang; các sản phẩm chăm sóc móng tay, cụ thể là móng giả, chế 
phẩm để gắn móng giả; nước sơn màu móng, nước sơn móng có nhũ; nước sơn bóng. 

 

 
(210) 4-2014-14044 (220) 20.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.8; A26.4.24 
(731) BLK DNM GROUP, LLC  (US) 

237 Lafayette Street, New York, NY 
10012. U.S.A. 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Hộp đựng kính đeo mắt và kính râm; kính mắt; gọng kính đeo mắt và kính râm; 
thấu kính dùng cho kính râm; kính râm và kính đeo mắt. 

 
Nhóm 18: Túi cầm tay; ví đựng tiền xu; túi đựng đồ mỹ phẩm (túi rộng); túi xách tay; túi 
xách tay kiểu hô-bô; bao để móc chìa khóa; túi bằng da và giả da; móc chìa khóa bằng da; 
va li (hành ý); ví tiền của phụ nữ; túi đeo vai; túi xách đi chợ của phụ nữ; túi du lịch; ví bỏ 
túi của đàn ông. 

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần lót, áo choàng không tay, áo choàng ngoài, áo váy, áo 
vét (trang phục), quần đùi, khăn quàng cổ, mũ, áo sơ mi, váy, quần dài mặc thường ngày, 
áo len dài tay, áo nỉ dài tay, áo thun, áo ba lỗ, áo ngắn tay, quần dài dùng cho nam, giày 
dép. 
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(210) 4-2014-14058 (220) 20.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH SAI GON SMILE  

(VN) 

Số 7C, phố Hàm Long, phường Phan Chu 
Chinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện tóc (làm tóc); dịch 
vụ xoa bóp, bấm huyệt (dịch vụ mát-xa, bấm huyệt); dịch vụ tắm hơi; dịch vụ vật lý trị 
liệu.  

 

 
(210) 4-2014-14101 (220) 20.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) GLOBEAT JAPAN INC.   (JP) 
14-5, Kamiogi 1-Chome, Suginami-ku, 
Tokyo, 167-0043, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, chủ yếu là mì ramen  
 

 
(210) 4-2014-14130 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.3.15 
(731) Công ty nước tinh khiết 

Thiên Thảo  (VN) 

Số 110 ỷ Lan, phường Thị Nại, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng đồ uống ; đồ uống có ga; đồ uống không cồn. 

 

 
(210) 4-2014-14131 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 20.7.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết bị giáo 

dục và nội thất Tín Nghĩa  

(VN) 

Số 16, ngõ 3, phố Hoàng Đạo, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
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(210) 4-2014-14132 (220) 23.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A17.2.2; A26.4.24 

(591) Vàng, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Hồng Cường  (VN) 

Số 31-33 đường Trần Phú, phường Đông 
Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-14133 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; A26.3.5; A17.2.2 
(591) Nâu, đen 
(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Hồng Cường   (VN) 

Số 31-33 đường Trần Phú, phường Đông 
Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý. 
 
 

(210) 4-2014-14134 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Hồng Cường   (VN) 

Số 31-33 đường Trần Phú, phường Đông 
Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý. 
 
 

(210) 4-2014-14135 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Long Phụng Mỹ  (VN) 

462/B17 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-14136 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại Vũ Thúy An  

(VN) 

1047/16/18 tỉnh lộ 43, khu phố 2, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14194 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI PASTEUR  (FR) 
2, Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, 
France  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 16: Tài liệu giáo dục, cụ thể là, giấy báo gửi cho khách hàng, ấn phẩm định kỳ 

(dạng bản tin rút gọn), ấn phẩm quảng cáo dạng sách nhỏ, ấn phẩm quảng cáo dạng tờ 
gấp hoặc sách mỏng, và tờ rơi quảng cáo. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo và bán các loại vắc-xin. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục trong 
lĩnh vực y tế; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội nghị giáo dục, phân phối tài liệu giáo dục 
(không nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ huấn luyện, tất cả đều trong lĩnh vực y tế; xuất 
bản báo điện tử trực tuyến, cụ thể là, nhật ký cá nhân trên mạng về thông tin dược phẩm 
và y tế. 

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin y học thông qua internet; cung cấp thông tin dược phẩm và 
y tế; tư vấn lĩnh vực y tế và dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-14195 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) SANOFI PASTEUR   (FR) 
2, Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, 
France  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Tài liệu giáo dục, cụ thể là, giấy báo gửi cho khách hàng, ấn phẩm định kỳ 
(dạng bản tin rút gọn), ấn phẩm quảng cáo dạng sách nhỏ, ấn phẩm quảng cáo dạng tờ 
gấp hoặc sách mỏng, và tờ rơi quảng cáo.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo và bán các loại vắc-xin.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục trong 
lĩnh vực y tế; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội nghị giáo dục, phân phối tài liệu giáo dục 
(không nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ huấn luyện, tất cả đều trong lĩnh vực y tế; xuất 
bản báo điện tử trực tuyến, cụ thể là, nhật ký cá nhân trên mạng về thông tin dược phẩm 
và y tế. 

 

Nhóm 44: Cung cấp thông tin y học thông qua internet; cung cấp thông tin dược phẩm và 
y tế; tư vấn lĩnh vực y tế và dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-14205 (220) 23.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.1; 26.4.1; 26.13.1; 26.1.1 

(591) Nâu, đỏ, nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ  

(VN) 

28/8 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc lá, lương thực thực phẩm, thịt, rau, quả, đường, sữa, bánh kẹo, 
mứt, nước giải khát, bia, rượu, máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, phần mềm 
máy tính, thiết bị viễn thông, băng đĩa, đồ điện gia dụng như: ti vi, tủ lạnh, đèn và bộ đèn 
điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất, giấy, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ chơi 
trẻ em, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, quần áo, giày, dép, cặp, túi, 
ví, đồng hồ, máy ảnh, mỹ phẩm, nước hoa, son phấn, đồ dùng trang điểm, dầu gội đầu, 
sữa tắm, khăn giấy, dụng cụ y tế, vàng bạc, đá quý, đồ trang sức; bán đấu giá; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2014-14220 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) KAKAO CORP.   (KR) 
6F N-block H-square, 681 Sampyeong-
dong, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, 463-400 Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại di động; phần mềm máy vi 
tính; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phương tiện điện tử được ghi sẵn có chứa nhạc; 
nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về 
được; phương tiện điện tử được ghi sẵn không chứa nhạc (loại trừ phần mềm máy tính); vé 
có thể tải về được; phiếu mua hàng có thể tải về được; phim hoạt hình; xuất bản phẩm 
điện tử có thể tải xuống được.  

 

Nhóm 16: Giấy dính [văn phòng phẩm]; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; 
đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; túi [phong bì, 
bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; ấn phẩm (ngoại trừ sách và tạp chí 
định kỳ); tranh ảnh; sách; xuất bản phẩm dạng in.  
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Nhóm 28: Đồ chơi; búp bê; thiết bị trò chơi; trò chơi; dụng cụ thể thao (ngoại trừ dụng cụ 
chơi gôn/dụng cụ leo núi), cụ thể là, găng tay dùng để chơi bo-linh (vật chống đỡ cổ tay), 
ván lướt sóng, ván trượt, ván trượt tuyết đôi, túi được thiết kế đặc biệt dùng cho ván trượt 
tuyết và ván lướt sóng, gậy đánh bóng chày, găng tay chơi bóng chày, vợt đánh ten-nít, 
phao dùng để tắm và bơi, ván trượt có bánh lăn, ván trượt tuyết đơn, thiết bị tập luyện thể 
hình, bóng thể thao, găng tay thể thao được thiết kế đặc biệt phù hợp cho mục đích thể 
thao.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ trung gian trong lĩnh vực bán hàng theo thư đặt hàng bằng phương thức 
liên lạc điện tử; quảng cáo; dịch vụ quảng bá hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ so sánh giá cả; 
dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ đánh giá kinh 
doanh; thông tin kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; nghiên cứu kinh 
doanh; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; giới thiệu sản phẩm; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; marketing; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; quảng cáo thương mại trên truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua 
hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ khuyến mại [cho người khác];  

 
 

(210) 4-2014-14221 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 9.7.1; A9.7.11; 26.1.2 
(731) IMAGEWEAR APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón, đồ đội đầu; giày, dép, đồ đi chân.  

 

 
(210) 4-2014-14222 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) SICHUAN DOWELL SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No- 555, Xiwang Road, Wujin Town, 
Xinjin County, Chengdu City, Sichuan 
Province, China  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất để thuộc da; hoá chất làm mới da thuộc; hoá chất để ngâm, tẩm, thấm 

ướt da thuộc; chế phẩm xử lý, làm mềm da thuộc; chế phẩm để xử lý bề mặt vải, giấy, da; 
hoá chất chống thấm nước cho da thuộc; dầu để xử lý, làm mềm da thuộc; dầu dùng để sơ 
chế da thuộc trong quá trình sản xuất; mát tít dùng cho da thuộc; chất làm mềm da thuộc.  
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(210) 4-2014-14223 (220) 23.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ACTON FAR EAST LIMITED   (HK) 
Unit 1603, 16th Floor, 625 King's Road, 
North Point, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ để mài lưỡi cắt; lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; đục; dao phay, dao kéo; 
dụng cụ cắt (dụng cụ cầm tay); dụng cụ xuyên lỗ tai; cái nĩa; muôi múc đồ nung chảy 
[dụng cụ cầm tay]; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; búa [dụng cụ 
cầm tay]; dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; cái muôi [dụng cụ cầm tay]; dao pha 
thịt [dụng cụ cầm tay]; kìm; dao nhíp; dụng cụ cắt bánh pizza không dùng điện; cái kìm; 
giũa [dụng cụ cầm tay]; dao cạo dùng điện hoặc không dùng điện; cưa [dụng cụ cầm tay]; 
kéo; tua vít; dụng cụ mài sắc; kéo cắt; dụng cụ cắt lát pho mát không dùng điện; dụng cụ 
cắt lát trứng không dùng điện; dụng cụ vặn ốc, vít [công cụ cầm tay]; bàn xẻng [dụng cụ 
cầm tay]; thìa; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dĩa ăn; đồ dùng trên bàn ăn [dao, dĩa và thìa]; 
dụng cụ mở hộp không dùng điện; dao thái rau; cờ lê [dụng cụ cầm tay].  

 
Nhóm 11: Dụng cụ sấy không khí; dụng cụ lọc khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; 
nồi hấp [nồi áp suất dùng điện]; vỉ để nướng; máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê 
dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh; chảo rán sâu lòng dùng điện; thiết bị 
khử nước cho nguyên liệu thực phẩm hữu cơ; máy sấy tóc; thiết bị sấy; quạt điện dùng 
cho cá nhân; thiết bị sưởi ấm chạy điện; thiết bị và máy làm đá lạnh; ấm đun nước dùng 
điện; lò, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; lò hâm thức ăn; nồi hơi, không là bộ phận 
máy móc; lò nướng bánh bằng điện; khuôn bánh quế dùng điện; thiết bị làm nóng nước; 
thiết bị đun nước.  

 

Nhóm 21: Chày không dùng điện; thùng rác; máy trộn khuấy không chạy điện cho mục 
đích gia dụng; vật dụng mở nút chai; bát [bát to]; hộp bằng thủy tinh; hộp bằng kim loại 
để chia khăn giấy; giỏ đựng bánh mỳ [đồ dùng gia đình]; thùng chứa bánh mỳ; thớt dùng 
để xắt lát bánh mỳ; đĩa đựng bơ; nắp đậy đĩa bơ; khuôn bánh ngọt; nắp đậy đĩa pho mát; 
dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; thìa khuấy rượu cốc tai; lọc cà phê không dùng điện; 
cối xay cà phê thao tác bằng tay; bình pha cà phê không dùng điện; bộ đồ uống cà phê [bộ 
đồ uống]; bình cà phê, không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
khuôn dùng cho nhà bếp; dụng cụ cắt bánh quy; lọ đựng bánh quy; bộ nồi nấu không 
dùng điện; nồi nấu không dùng điện; cái xiên để nướng, bằng kim loại; dụng cụ nấu ăn 
không dùng điện; thùng ướp lạnh [xô đựng đá]; dụng cụ làm lạnh thực phẩm có chứa chất 
lỏng trao đổi nhiệt dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ xoắn mở nút chai; nắp đậy đĩa; 
cốc; cốc đựng trứng để ăn; cốc để giữ trái cây khi ăn; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; thớt 
để cắt dùng cho nhà bếp; bình đựng nước cho người đi du lịch; bình bẹt đựng đồ uống; 
dụng cụ ép trái cây, không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng; chảo để rán; găng tay 
làm vườn; dụng cụ ép tỏi [đồ dùng nhà bếp]; bình thót cổ bằng thủy tinh [đồ chứa đựng]; 
cốc [đồ đựng]; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; nạo [dụng cụ gia đình]; vỉ nướng 
[dụng cụ nấu nướng]; vật dụng đỡ vỉ nướng; vỉ nướng thức ăn [dụng cụ nấu nướng]; bình 
đun nước nóng [không làm nóng bằng điện]; thùng đựng đá lạnh; khuôn làm đá viên; túi 
giữ nhiệt; bình; ấm đun nước, không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ 
trộn trong nhà bếp, không dùng điện; dụng cụ nhà bếp; hộp đựng bữa ăn trưa; dụng cụ 
trộn [bình trộn hỗn hợp đồ uống]; máy trộn không dùng điện, cho mục đích gia dụng; thìa 
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trộn [dụng cụ nhà bếp]; cối xay hạt tiêu, vận hành bằng tay; ấm; nồi áp suất [nồi hầm], 
không dùng điện; trục cán bột [dùng trong gia đình]; bát trộn sa-lát; lọ trộn muối; đồ 
dùng cọ rửa chảo bằng kim loại; đĩa nhỏ; muôi cán dài [đồ dùng trên bàn]; dụng cụ lắc, 
trộn; cái sàng [dụng cụ gia đình]; cái rây [dụng cụ gia đình]; bát đựng xúp; bàn xẻng 
[dụng cụ nhà bếp]; bộ đựng đồ gia vị; thìa đục lỗ sử dụng cho nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; quả cầu lọc để pha trà; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; bàn chải đánh 
răng, dùng điện; khay dùng cho mục đích gia đình; dụng cụ cho mục đích gia dụng; phích 
đựng chất lỏng; bình tưới; dụng cụ đánh kem không sử đụng điện cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2014-14234 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 1.15.15 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH thương mại An 

Hòa  (VN) 

203 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước.  
 

 
(210) 4-2014-14235 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.1.5; 26.11.3 
(591) Tím 

(731) Công ty TNHH Nguyên Khánh 

Châu  (VN) 

F10 cư xá Nguyễn Đình Chiểu, phường 
04, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-14237 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.1.24 

(731) Công ty cổ phần EPVINA  (VN) 

Số 59B ngõ 16 đường Đỗ Xuân Hợp, 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: Quà tặng cho hội nghị, quà tặng khuyến mại, quà tặng doanh nghiệp, 
quà tặng sự kiện, quà tặng lưu niệm. 
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(210) 4-2014-14238 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.1.2 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm Thế 

Giới Sắc Đẹp  (VN) 

Số 7 đường số 46B, khu phố 8, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2014-14239 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ JUMY Việt Nam  (VN)

13/3R đường Thương Mại, ấp Mỹ Hòa, 
xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2014-14251 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A5.3.13 
(731) GUANGDONG LCHEAR COSMETICS 

CO., LTD   (CN) 
Zhongzhai Industry city, Heping Town, 
Chaoyang Dist, Shantou, Giangdong, China 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, nước hoa, sơn móng tay, kem làm trắng da, mỹ 
phẩm chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2014-14253 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2 
(731) Công ty cổ phần Kim Long  (VN)

Số 770 Nguyễn Văn Linh, xã An Đồng, 
huyện An Dương, Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép, quần áo, găng tay (trang phục). 
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(210) 4-2014-14254 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIOVACCINE 

Việt Nam  (VN) 

Số 43, phố Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, lẩu điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện.  
 

 
(210) 4-2014-14255 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Ghi xám, trắng, xanh ngọc 
(731) Nguyễn Văn Khuyến  (VN)

Nhà số 5, ngõ 30, tổ dân phố Phùng 
Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; quạt điện; quạt phun sương dùng điện, tủ lạnh, 
thiết bị sưởi ấm, đốt nóng; thiết bị nấu nướng dùng điện, nồi cơm điện. 

 

 
(210) 4-2014-14256 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khuyến   (VN)

Nhà số 5, ngõ 30, tổ dân phố Phùng 
Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí, quạt điện, quạt phun sương dùng điện, tủ lạnh, 
thiết bị sưởi ấm, đốt nóng; thiết bị nấu nướng dùng điện; nồi cơm điện. 

 

 
(210) 4-2014-14257 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Khuyến    (VN)

Nhà số 5, ngõ 30, tổ dân phố Phùng 
Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí, quạt điện, quạt phun sương dùng điện, tủ lạnh, 
thiết bị sưởi ấm, đốt nóng; thiết bị nấu nướng dùng điện; nồi cơm điện. 

 

 
(210) 4-2014-14258 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lucky House 

Việt Nam   (VN) 

110 Thái Thịnh, Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

Nhóm 19: Bột bả tường các loại.  
 
 

(210) 4-2014-14259 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Vàng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đầu tư Vinh Quang 

Quốc Tế  (VN) 

Số 12 đường Nguyễn Thị Thập, khu dân 
cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  
 
 

(210) 4-2014-14270 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.7; A11.1.6; A5.3.15 
(731) Hồ Văn Hậu   (VN) 

Tổ 44, phường Chính Gián, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán rượu nhỏ; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2014-14271 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BION HEALTHCARE PVT.LTD.   (IN) 
313, Neelkanth Palace-B, 100 Feet 
Anand Nargar Road, Satellite 
Ahmedabad 380015, Gujarat, lndia 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 
 

(210) 4-2014-14272 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN   (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05:  Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2014-14273 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN    (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2014-14274 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN    (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2014-14333 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) AROMATE INDUSTRIES CO., LTD.  

(TW) 
4Fl., No. 6, Lane 497, Chungcheng Rd., 
Xindian Dist., New Taipei City 231, 
Taiwan  

(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tạo mùi thơm không khí; chế phẩm tạo mùi thơm trong xe hơi; chế 

phẩm tạo mùi thơm trong nhà; nước hoa; hương liệu (tinh dầu); tinh dầu. 
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(210) 4-2014-14334 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.15.11 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Toàn Tâm  (VN) 

531 Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công các sản phẩm cơ khí. 
 

(210) 4-2014-14337 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH ăn uống Pha 

ánh Ráng Chiều  (VN) 

23 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-14338 (220) 24.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.21; 5.5.19 

(731) Công ty TNHH ăn uống Pha 

ánh Ráng Chiều  (VN) 

23 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-14339 (220) 24.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.7.25; 2.7.14; 2.7.15 

(591) Vàng, tím, xanh, đỏ, da cam, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH ăn uống Pha 

ánh Ráng Chiều  (VN) 

23 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-14345 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.  (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 04: Nến; bấc nến; nến (dùng thay đèn ngủ); nến dùng cho cây thông Noel; nến thơm. 
 

 
(210) 4-2014-14346 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.  (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy; giấy bao gói; giấy ghi nhớ; dụng cụ viết; hộp bằng giấy hoặc bìa 

cứng; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; ấn phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14347 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) BONAVIE CO., LTD.  (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 28: Búp bê nhồi bông; búp bê; đồ chơi; bộ đồ chơi; đồ trang trí cho cây Noel [trừ 

đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; quả bóng bay để chơi. 
 

 
(210) 4-2014-14348 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.  (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc đã chế biến; chế phẩm ngũ cốc; mỳ ống; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh 

mỳ; đá lạnh làm từ hoa quả có thể ăn được; kẹo; kem lạnh; sô cô la; bánh quy; đường, 
bánh gạo; nước xốt [gia vị]; gia vị; trà; lá trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; cà phê đã chế 
biến; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; chế phẩm thực vật sử dụng như chất 
thay thế cà phê; sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la. 
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(210) 4-2014-14349 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.  (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo; huấn luyện [đào tạo]; cung cấp xuất bản phẩm điện 
tử trực tuyến, không tải xuống được; giảng dạy kỹ năng làm bánh; cung cấp và vận hành 
tiện nghi giải trí; vận hành công viên (dịch vụ thuộc nhóm này); tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 

 

 
(210) 4-2014-14350 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.   (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuỗi cửa hàng cà phê; cửa hàng bánh mỳ, bánh 
ngọt (do nhà hàng ăn uống thực hiện); căng tin; nhà hàng ăn uống; dịch vụ bày trí thức ăn 
(do nhà hàng ăn uống thực hiện).  

 

 
(210) 4-2014-14352 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.24 
(591) Trắng, xanh tím than, da cam 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

đầu tư Thuận Phát  (VN) 

Số 33, ngõ 282 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề khóa; vật liệu bằng kim loại cho xây dựng; két sắt đựng tiền an toàn; 
thép đúc; lá nhôm; khuôn đúc bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy vắt cam, máy xay thịt; máy hút bụi chân 
không, máy phát điện, máy rửa bát đĩa. 

 

Nhóm 08: Bàn là, bàn là hơi nước, dao, kéo, thìa, dĩa.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh; bình nước nóng bằng năng lượng mặt 
trời, thiết bị điều hòa không khí; bình nước nóng dùng điện; lò vi sóng; máy sấy tóc; đèn 
pin; đèn điện; bồn rửa; bệ xí; bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; ống 
dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; vòi chậu rửa bát; vòi chậu rửa 
mặt; xịt vệ sinh, chậu rửa bát bằng inox [gắn cố định]; vòi của ống dẫn; quạt gió dùng 
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điện; quạt đá dùng điện; quạt hơi nước dùng điện cho mục đích gia dụng; quạt không cánh 
dùng điện cho mục đích gia dụng; ấm siêu tốc; nồi cơm điện; nồi lẩu điện; ấm điện; bếp ga; 
bếp từ; bếp hồng ngoại; máy pha cà phê dùng điện, máy làm sữa chua, phòng tắm kính. 

 

Nhóm 19: Kính xây dựng; gỗ lát sàn; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa sổ hai 
cánh không bằng kim loại; kính cửa sổ (cho xây dựng); cửa chớp không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-14354 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 25.5.1; A19.13.21 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mãi Mãi Trẻ  (VN) 

Phòng 1D, tòa nhà Victoria Court, số 29 
Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước hoa; xà phòng; keo xịt tóc; thuốc đánh răng. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2014-14355 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Trắng, xanh tím than, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mãi Mãi Trẻ  (VN) 

Phòng 1D, tòa nhà Victoria Court, số 29 
Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước hoa; xà phòng; keo xịt tóc; thuốc đánh răng. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2014-14356 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mãi Mãi Trẻ  (VN) 

Phòng 1D, tòa nhà Victoria Court, số 29 
Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước hoa; xà phòng; keo xịt tóc; thuốc đánh răng. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2014-14381 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.3.8; A2.1.23; A2.3.23 
(731) Trịnh Ngọc Nghĩa  (VN) 

Số 7/64, phố Chợ Đôn, phường Nghĩa 
Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ sức khỏe tập luyện yoga; câu lạc bộ sức khỏe (thể thao và giải trí); 
lớp thể dục yoga. 

 

 
(210) 4-2014-14398 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH MTV TM & SX 

Minh Thắng Vina  (VN) 

Lô 15B34 Lý Thái Tông, phường Hoà 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: áo quần; tất. 
 

 
(210) 4-2014-14399 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH MTV TM & SX 

Minh Thắng Vina  (VN) 

Lô 15B34 Lý Thái Tông, phường Hoà 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 25: áo quần; tất. 
 

 
(210) 4-2014-14409 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Trần Văn Thuận  (VN) 

Số 195A Tống Duy Tân, phường Lam Sơn,
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh nướng.  
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(210) 4-2014-14410 (220) 25.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A26.11.12; 1.15.23 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

Xăng Dầu Phát  (VN) 

Thửa đất số 391 , thôn Cảnh Hạ, xã Nam 
Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu; dầu nhờn; xăng; nhiên liệu; mỡ công nghiệp.  
 

Nhóm 06: Bồn chứa xăng, dầu bằng kim loại; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; ống dẫn 
bằng kim loại để dẫn gas, dầu; bồn chứa xăng dầu trên ô tô bằng kim loại; van bằng kim 
loại [không là bộ phận của máy].  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hóa sau: xăng dầu, dầu mỡ, khí đốt, thiết bị phục vụ 
ngành xăng dầu, khí hỏa lỏng, sản phẩm lọc và hóa dầu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2014-14411 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Dương Yến Ngọc   (VN) 

116 Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để trang điểm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; son môi. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-14412 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Dương Yến Ngọc   (VN) 

116 Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để trang điểm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; son môi. 
 

Nhóm 40: May quần áo.  
 

 
(210) 4-2014-14413 (220) 25.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; 26.4.3; 26.3.23 

(731) Công ty TNHH Anh Mai Việt 

Nam   (VN) 

BT 3 F15 khu nhà ở dự án Hoàn Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh.  
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(511)   Nhóm 05: Dầu gan cá thu, dầu gan cá tuyết, dầu gan cá moru; chất bổ sung dinh dưỡng; 
trà thảo dược; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; thuốc viên làm thon người; thực 
phẩm cho em.  

 

 
(210) 4-2014-14414 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.3 
(731) Công ty TNHH SEWOON 

MEDICAL VINA  (VN) 

Số 8, Vsip II -A, đường số 27, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II A, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 10: ống thông (phẫu thuật), ống dò (phẫu thuật); ống thông dò, ống thông cho mục 
đích y tế; ống thông đường tiểu; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; 
ống tia X cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14415 (220) 25.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.5.1; 4.5.2; 4.5.3; A24.7.23; 24.7.3 

(731) Bùi Chính Hưng   (VN) 

Số 34 phố Triệu Việt Vương, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội. 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm); sách; đồ dùng văn phòng phẩm; 
quả địa cầu; xuất bản phẩm dạng in (sản phẩm của ngành in); đồ dùng giảng dạy (không 
bao gồm thiết bị giảng dạy).  

 

Nhóm 41: Trường đào tạo; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức và điều khiển hội 
thảo nhằm mục đích giáo dục; dịch vụ xuất bản sách điện tử và báo điện tử trực tuyến; 
dịch vụ về giáo dục đào tạo; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa.  

 

 
(210) 4-2014-14416 (220) 25.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.5.1; 24.1.1; A1.1.10; 5.7.3 

(591) Xanh, vàng, đỏ 
(731) Công Ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Thiên Ân  (VN) 

Số 19, đường Vườn Lài, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Người bảo vệ, vệ sĩ, bảo vệ ban đêm, hãng thám tử. 
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(210) 4-2014-14417 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(731) Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp 

Rừng Tây Nguyên   (VN) 

11 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống inox.  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa.  

 

 
(210) 4-2014-14418 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.6; 26.4.1 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

hóa chất Pháp Việt  (VN) 

29/8 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2014-14419 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Liên doanh 

Fusin-Dragon   (VN) 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, khung xe đạp, tay lái xe đạp, xe đạp điện, vành xe đạp, cọc yên xe đạp.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp, khung xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp. 
 

 
(210) 4-2014-14430 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH Đăng Thành  

(VN) 

204/73/18 Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp.  
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(210) 4-2014-14433 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.24; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần Aquarius 

Việt Nam  (VN) 

F5 Tầng một tòa nhà The Manor 
Officetel, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tiếp trên mạng 

lưới vi tính; tổ chức triễn lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công 
chúng, biện pháp đẩy mạnh bán hàng; sắp xếp và tổ chức hội thảo. 

 
Nhóm 41: Nhiếp ảnh; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề. 

 
Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; thiết kế đồ họa; thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2014-14434 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Đỏ, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần Aquarius 

Việt Nam  (VN) 

F5 Tầng một tòa nhà The Manor 
Officetel, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tiếp trên mạng 

lưới vi tính; tổ chức triễn lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công 
chúng, biện pháp đẩy mạnh bán hàng; sắp xếp và tổ chức hội thảo. 

 
Nhóm 41: Nhiếp ảnh; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; thiết kế đồ họa; thiết kế nội thất. 

 
 

(210) 4-2014-14435 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Dương Văn Hiền   (VN) 

Số 111, phố Hồ Đắc Di, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Lăn khử mùi [dùng cho cá nhân]. 
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(210) 4-2014-14436 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Châu Phi  (VN) 

1059 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào.  
 

 
(210) 4-2014-14437 (220) 25.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.15; 1.15.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Phạm Lê Khánh Hân  (VN)

649A, quốc lộ 91, phường Trung Kiên, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, dầu cọ cho thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Gạo; chế phẩm ngũ cốc; gừng [gia vị]. 
 

Nhóm 31: Quả dừa. 
 

 
(210) 4-2014-14438 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đen, đỏ 
(731) MINGSHAN SUN   (CN) 

No. 43 Jin Fu Xiang Avenue, 
YingZhong Town, ZhongXiang City, 
HuBei Province, China 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; pin ganvanic; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị lưu 
trữ dữ liệu; thiết bị chiếu hình; điện thoại di động; vỏ hộp loa. 

 
 

(210) 4-2014-14439 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 1.15.23; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 
(731) JOBEN BIO-MEDICAL CO., LTD. (TW)

No.9, Shennong E. Rd., Dehe Village, 
Changzhi Township, Pingtung County 
908, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 

bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; 

kem đánh răng. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm và chế phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho trẻ sơ 

sinh; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người và động vật; cao dán; vật liệu để băng bó; vật 

liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; 

chất diệt cỏ. 

 

Nhóm 29: Trái cây và rau quả đã nấu chín, sấy khô, đông lạnh và bảo quản; thạch dùng 

trong nấu ăn; mứt ướt; mứt quả (mứt ướt); trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; 

bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; đường; mật ong; mật đường; men làm bánh; bột làm 

bánh. 
 

 
(210) 4-2014-14444 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(731) SUCHIANG CHEMICAL & 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (TW) 

10Fl., No. 72, Sung Chiang Road, Taipei, 

Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; vắc xin thú y; thuốc kích thích tăng trưởng cho động vật; thuốc 

thú y thủy sản; phụ gia thực phẩm chứa thuốc; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật, tất 

cả sản phẩm trên dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2014-14451 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) A1.1.10; 23.1.1; A17.3.2; 25.1.25; 

26.4.4 

(591) Xanh dương nhạt, đỏ, trắng, đen 

(731) Văn phòng luật sư Bảo Lâm  

(VN) 

Số 59 phố Giáp Nhất, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ 

nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng.  
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(210) 4-2014-14452 (220) 25.06.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.5; 1.15.23
(591) Xanh lá cây, xanh, xanh da trời, xám
(731) Trung tâm tin học - công báo  

(VN) 

Số 82, đường Hùng Vương, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo trên mạng Internet.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về công nghệ thông tin.  
 

Nhóm 42: Cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; dịch vụ tư vấn lập dự án trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin; chuyển giao công nghệ phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-14453 (220) 25.06.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giống cây 

trồng Kim Hưng Phú  (VN) 

110/43/18 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Rau củ tươi, quả tươi, hạt giống; cây giống; hoa tươi.  

 

 
(210) 4-2014-14454 (220) 25.06.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.4.1; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh dương, cam, xanh đen, đen
(731) Cơ sở sản xuất - chế biến thực 

phẩm 10 Châu  (VN) 

B15/12 khu dân cư Thuận Giao, khu phố 
Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bò viên; cá viên; tôm viên; giò lụa (chả lụa); nem (chả giò).  
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(210) 4-2014-14455 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế B&B 

Việt Nam   (VN) 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; băng vệ sinh; tã lót [tã trẻ em]; quần lót vệ sinh, vật thấm hút 
dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 

nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được. 

 
Nhóm 24: Tấm gạc [vải vóc], miếng gạc [bằng vải]; khăn vải để tẩy trang, khăn tẩy trang 

[bằng vải]; khăn ăn bằng vải dệt, vải flanen dùng để vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng vải; 

khăn lạnh cao cấp bằng vải; vải không dệt.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, khăn 

mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt tóc, máy rửa bình sữa; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng sản 

phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn 

người tiêu dùng]; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14456 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH quốc tế B&B 

Việt Nam   (VN) 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; băng vệ sinh; tã lót [tã trẻ em]; quần lót vệ sinh, vật thấm hút 
dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 

nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được. 
 

Nhóm 24: Tấm gạc [vải vóc], miếng gạc [bằng vải]; khăn vải để tẩy trang, khăn tẩy trang 

[bằng vải]; khăn ăn bằng vải dệt, vải flanen dùng để vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
khăn lạnh cao cấp bằng vải; vải không dệt.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, khăn 
mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt tóc, máy rửa bình sữa; thông tin thương mại và 

tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng sản 

phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn 

người tiêu dùng]; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2014-14457 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 

234 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Văn 
Mỗ, Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2014-14458 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 

234 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Văn 
Mỗ, Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14459 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 

234 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Văn 
Mỗ, Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giưỡng hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
ví, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm 
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thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, đồ trang trí và đồ nữ 
trang, đồ chơi cho trẻ em, dụng cụ trang điểm, quà tặng, quần áo; quảng cáo và giới thiệu 
sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-14460 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh   (VN) 

Số 1C, tổ 36, cụm 5, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đich y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14461 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm T & B   (VN) 

D7 Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14462 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm T & B   (VN) 

D7 Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chứe năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-14463 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm T & B   (VN) 

D7 Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chứe năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14464 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2014-14465 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05:  Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-14466 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-14467 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-14468 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-14469 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14470 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ vận 

tải Thanh Hải   (VN) 

Số 1, ngách 1/16, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai , 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Đồ điện tử như: âm li; loa; mi cờ rô (micrô); đầu đọc đĩa CD; đầu đọc đĩa VCD.  
 

 
(210) 4-2014-14471 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ vận 

tải Thanh Hải   (VN) 

Số 1, ngách 1/16, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai , 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Đồ điện tử như: âm li; loa; mi cờ rô (micrô); đầu đọc đĩa CD; đầu đọc đĩa VCD.  
 

 
(210) 4-2014-14472 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch cáp 

treo Vũng Tàu  (VN) 

Số 01A Trần Phú, phường 1, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
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Nhóm 39: Du lịch. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-14473 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 25.1.25; A26.4.24 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thời trang H&T  

(VN) 

Kiốt số 4, nơ 9B, bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-14475 (220) 24.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) LIANG XIBIAO  (CN) 

The Eighth Village, Songjiao Village, 
Songkou Town, Mei County, Guangdong 
Province, P. R. of China 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; màng chống lóa dùng cho cửa sổ 
[màng nhuộm màu]; vật liệu lọc [dạng bọt chất dẻo hoặc màng chất dẻo bán thành phẩm]; 
khuôn bằng cao su rắn; sợi bằng chất dẻo, không dùng trong ngành dệt; xenluloza tái sinh 
dạng lá không dùng để bao gói. 

 

 
(210) 4-2014-14476 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) LIANG XIBIAO   (CN) 

The Eighth Village, Songjiao Village, 
Songkou Town, Mei County, Guangdong 
Province, P. R. of China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; màng chống lóa dùng cho cửa sổ 
[màng nhuộm màu]; vật liệu lọc [dạng bọt chất dẻo hoặc màng chất dẻo bán thành phẩm]; 
khuôn bằng cao su rắn; sợi bằng chất dẻo, không dùng trong ngành dệt; xenluloza tái sinh 
dạng lá không dùng để bao gói. 
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(210) 4-2014-14477 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.1; 3.1.16 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ KOREAKINH Hàn Quốc  

(VN) 

Thôn 5, xã Quảng Nhân, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ: máy xay sinh tố (máy xay nghiền gia dụng dùng điện). 
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: bếp nấu dùng điện (bếp lẩu, bếp từ, bếp hồng ngoại), lò 
vi sóng, lò nướng dùng điện, máy sấy tóc, quạt sưởi điện, bình thuỷ điện, ca nấu mì bằng 
điện, ấm điện, quạt hơi nước quạt điện, nồi áp suất dùng điện (nồi hầm); đồ điện gia dụng 
gồm: nồi cơm điện. 

 

 
(210) 4-2014-14478 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.1; A3.1.24 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ KOREAKINH Hàn Quốc  

(VN) 

Thôn 5, xã Quảng Nhân, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ: máy xay sinh tố (máy xay nghiền gia dụng dùng điện).  
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: bếp nấu dùng điện (bếp lẩu, bếp từ, bếp hồng ngoại), lò 
vi sóng, lò nướng dùng điện, máy sấy tóc, quạt sưởi điện, bình thuỷ điện, ca nấu mì bằng 
điện, ấm điện, quạt hơi nước quạt điện, nồi áp suất dùng điện (nồi hầm); đồ điện gia dụng 
gồm: nồi cơm điện. 

 

 
(210) 4-2014-14480 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Sontun  (VN)

Số 5 nhà A khu TT công ty CKXD Đại 
Mỗ, thôn Nhuệ Giang, xã Tây Mỗ, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường; xi măng. 
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(210) 4-2014-14490 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoàng Phú Sơn   (VN) 

Số 2/23 đường TTN10, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Bình chứa nước bằng inox. 

 

 
(210) 4-2014-14491 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoàng Phú Sơn   (VN) 

Số 2/23 đường TTN10, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Bình chứa nước bằng inox. 

 

 
(210) 4-2014-14492 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 3.7.17; 26.1.1; 26.7.25; 
A25.3.3; 25.1.15 

(591) Xanh lá, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần DHT  (VN)

25 Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê hòa tan; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; chè (trà). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-14494 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) SANOFI  (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
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(210) 4-2014-14495 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) HENKEL AG & CO. KGAA  (DE) 
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, 
Germany 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm chăm sóc cơ thể và sắc đẹp; kem đánh 
răng, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm mỹ phẩm làm sạch tóc, chế phẩm mỹ 
phẩm phủ màu tóc, chế phẩm mỹ phẩm nhuộm màu tóc, chế phẩm mỹ phẩm tạo nếp tóc 
và uốn tóc giữ sóng lâu. 

 
 

(210) 4-2014-14496 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Vũ Dương  (VN) 

Số 10, đường Đỗ Thừa Luông, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo. 
 

 
(210) 4-2014-14497 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.4.2; 26.2.7; 26.11.3 
(591) Xanh, cam 
(731) Công ty TNHH may mặc DT  (VN)

618/32/12 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-14498 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Giải Pháp Chọn 

Tốt  (VN) 

113/1 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Xúc tiến bán sản phẩm và dịch vụ bằng cách cung cấp phiếu giảm giá; quảng 
cáo; mua bán: hàng điện tử - điện máy - điện gia dụng (tivi, tủ lạnh, máy giặt, lò viba, 
máy hút khói, máy hút bụi, máy in, máy fax, máy scan, máy photo, máy tính, điện thoại, 
iphone, ipad, máy tính bảng và linh phụ kiện, máy chiếu, máy quay, camera, máy chụp 
hình, loa, ampli, micro, đầu kỹ thuật số, máy chỉnh nhạc, tai nghe, bếp điện từ, bếp hồng 
ngoại, máy ép trái cây, máy xay sinh tố, nồi cơm điện, máy quạt, máy hơi nước, máy 
lạnh, kim từ điển, đồng hồ, máy bơm nước, máy phát điện, động cơ điện, máy cắt cỏ, máy 
cưa, máy sấy tóc, ổ cắm điện, phích điện, dây điện, bóng điện, vít thử điện, tangpho điện, 
đèn, bộ đèn điện), đồ dùng gia đình - dụng cụ gia dụng (tủ, bàn, ghế, nồi, niêu, xoong, 
chảo, ly, chén, dĩa, muỗng, đũa, thớt, cối, rổ, thau, móc phơi đồ, đồ dùng chất liệu gốm 
sứ, thủy tinh, gỗ, sắt, thép, nhựa, vải), sản phẩm hoá mỹ phẩm - mỹ phẩm (nước hoa, mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, xà bông tắm, xà bông (bột giặt) quần áo, nước giặt 
quần áo, nước xả quần áo, nước lau nhà, nước rửa chén, nước vệ sinh phụ nữ, nước tẩy 
rửa), văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí, dụng cụ thể dục thể thao, thiết bị ngoại vi, phần 
mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, máy móc thiết bị phụ tùng nông nghiệp - nông ngư cơ, 
đồ dùng dụng cụ cho mẹ và bé (máy hút sữa, máy hâm sữa, máy hút bình sữa, tả lót, bình 
sữa, bình nước, núm vú), quần áo, váy đầm, giày dép, dây nịt, ví, giỏ xách, ba lô, vali, 
nón, vớ, kẹp tóc, trang sức, phụ kiện thời trang, vải, hàng may sẵn, dầu gió, dao cạo râu, 
bàn chải và kem đánh răng, xi đánh giày, pin, đèn sạc, bình xịt muỗi, hoá chất, sản phẩm 
nhựa, nguyên liệu từ nhựa, lương thực, thực phẩm (bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, ngô, 
khoai, sắn, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, cacao, trái cây, rau, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, hải sản (cá, tôm, cua, mực), gia cầm, trứng, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, thuốc lá, thuốc lào, ngũ kim, sơn, kính, thảm, đệm, 
chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, tranh, ảnh, kính mắt, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh, xe đạp. 

 

 
(210) 4-2014-14499 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Anova Milk  

(VN) 

36-38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Yến sào; tổ chim (đã chế biến) ăn được; sữa, đồ uống làm từ sữa. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cacao, cà phê, chè. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, hàng thực phẩm công nghệ, 
thực phẩm (bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, ngô, khoai, sắn, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, 
cacao, trái cây, rau, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, hải sản (cá, tôm, cua, mực), gia cầm, 
trứng. 

 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
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(210) 4-2014-14507 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) YUNNAN LIFAN JUNMA VEHICLE 
CO., LTD.   (CN) 
Chuangxin Industrial Park, Fengyi Town,
Dali City, Yunnan Province, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
« tô tải; máy kéo; toa xe chở hàng; xe cộ chạy bằng điện; xe ba gác có thân xe lật được.  

 

 
(210) 4-2014-14508 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) YUNNAN LIFAN JUNMA YEHICLE 
CO., LTD.   (CN) 
Chuangxin Industrial Park, Fengyi Town,
Dali City, Yunnan Province, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
« tô tải; máy kéo; toa xe chở hàng; xe cộ chạy bằng điện; xe ba gác có thân xe lật được.  

 

 
(210) 4-2014-14509 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

NEO  (VN) 

A2 Bis Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi (đã được bảo quản, chế biến).  
 

 
(210) 4-2014-14511 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Lê Thị Thùy Linh  (VN) 

911 đường La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn  
 

Nhóm 35: Mua bán sơn  
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(210) 4-2014-14512 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 

Số 8, ngách 6/54 ngõ 6 chợ Ngọc Hà, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố chạy bằng điện; máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện; máy 
sản xuất bơ sữa; máy nghiền bột mì; máy chế biến thức ăn bằng điện; máy bóc vỏ hạt ngũ 
cốc. 

 

Nhóm 11: Lò nướng chạy bằng điện; lò vi sóng chạy bằng điện; nồi cơm điện; nồi áp suất 
điện; máy làm sữa chua chạy bằng điện; máy làm rau mầm (ủ các hạt giống bằng cách 
điều hòa nhiệt độ). 

 

Nhóm 21: Nồi ủ đa năng không dùng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: máy xay sinh tố chạy bằng điện, 
máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện, máy sản xuất bơ sữa, máy nghiền bột mì, máy chế 
biến thức ăn bằng điện, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, lò nướng chạy bằng điện, lò vi sóng chạy 
bằng điện, nồi cơm điện, nồi áp suất điện, máy làm sữa chua chạy bằng điện, máy mát xa 
cầm tay, đai giảm béo, máy tập thể dục. 

 

 
(210) 4-2014-14513 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 

Số 8, ngách 6/54 ngõ 6 chợ Ngọc Hà, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố chạy bằng điện; máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện; máy 
sản xuất bơ sữa; máy nghiền bột mì; máy chế biến thức ăn bằng điện; máy bóc vỏ hạt ngũ 
cốc. 

 

Nhóm 11: Lò nướng chạy bằng điện; lò vi sóng chạy bằng điện; nồi cơm điện; nồi áp suất 
điện; máy làm sữa chua chạy bằng điện; máy làm rau mầm (ủ các hạt giống bằng cách 
điều hòa nhiệt độ) 

 

Nhóm 21: Nồi ủ đa năng không dùng điện  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: máy xay sinh tố chạy bằng điện, 
máy làm sữa đậu nành chạy bằng điện, máy sản xuất bơ sữa, máy nghiền bột mì, máy chế 
biến thức ăn bằng điện, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, lò nướng chạy bằng điện, lò vi sóng chạy 
bằng điện, nồi cơm điện, nồi áp suất điện, máy làm sữa chua chạy bằng điện, máy mát xa 
cầm tay, đai giảm béo, máy tập thể dục. 
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(210) 4-2014-14514 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.21; A5.7.22 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ sản xuất 

Viet Nam House center  (VN) 

17 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái nhàu đã sơ chế và bảo quản; trái nhàu xay nhuyễn 

 

 
(210) 4-2014-14515 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng 
(731) Toyohiko Tanaka   (VN) 

Phòng 1602 khách sạn Candle, 287-301 
đường Đội Cấn, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đầu tư tài chính.  
 

 
(210) 4-2014-14516 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  (VN)

Tầng 8, tòa nhà ngân hàng Nam á, số 
201-203 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; điện thoại thông minh; máy tính dạng sổ ghi; điện thoại di 
động; máy tính; máy tính xách tay. 

 

 
(210) 4-2014-14517 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  (VN)

Tầng 8, tòa nhà ngân hàng Nam á, số 
201-203 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; điện thoại thông minh; máy tính dạng sổ ghi; điện thoại đi 
động; máy tính, máy tính xách tay. 

 

 
(210) 4-2014-14518 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  

(VN) 

Tầng 8, tòa nhà ngân hàng Nam á, số 
201-203 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng: điện thoại thông minh; máy tính dạng sổ ghi: điện thoại di 

động; máy tính. máy tính xách tay.  
 

 
(210) 4-2014-14519 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  

(VN) 

Tầng 8, tòa nhà ngân hàng Nam á, số 
201-203 Cách Mạng Tháng 8, phường 4. 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; điện thoại thông minh; máy tính dạng sổ ghi; điện thoại di 

động; máy tính; máy tính xách tay. 
 

 
(210) 4-2014-14520 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  

(VN) 

Tầng 8, tòa nhà Ngân hàng Nam á, số 
201-203 Cách Mạng Tháng 8, phường 4. 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; điện thoại thông minh; máy tính dạng sổ ghi; điện thoại di 

động; máy tính; máy tính xách tay. 
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(210) 4-2014-14521 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  

(VN) 

Tầng 8, tòa nhà Ngân hàng Nam á, số 
201-203 Cách Mạng Tháng 8, phường 4. 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; điện thoại thông minh; máy tinh dạng sổ ghi; điện thoại di 
động; máy tính; máy tính xách tay.  

 

 
(210) 4-2014-14527 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) LIXIL CORPORATION  (JP) 
2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, 
Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); vòi (van); bồn tắm.  
 

 
(210) 4-2014-14530 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.  (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu để làm hương liệu cho thực phẩm; chế phẩm làm thơm 
không khí; chất pha chế dầu thơm; chất thơm dùng cho ô tô; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-14531 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.   (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 18: Tấm phủ bằng da; túi/ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; túi, cụ thể 
là túi mua hàng, túi thân thiện môi trường [túi xách tay]; ví tiền; ô; dây đeo chìa khóa 
bằng da. 
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(210) 4-2014-14532 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.   (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 21: Quả cầu lọc để pha trà; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; ca; đĩa; bộ đồ uống 

cà phê [bộ đồ ăn]; cốc. 
 

 
(210) 4-2014-14533 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.   (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán đồ uống không chứa cồn; buôn bán cà phê/ca cao; buôn bán bánh 

mỳ/bánh kẹo; buôn bán gia vị nấu ăn; buôn bán đồ uống có cồn; buôn bán bộ đồ ăn/bình 
giữ nhiệt/cốc; buôn bán các ấn phẩm in; buôn bán văn phòng phẩm; buôn bán hộp làm 
bằng giấy; buôn bán túi xách/ví cầm tay; buôn bán ô/dù; buôn bán đồ chơi/búp bê; buôn 
bán sản phẩm sữa; buôn bán mứt; buôn bán chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-14534 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.   (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu để làm hương liệu cho thực phẩm; chế phẩm làm thơm 

không khí; chất pha chế dầu thơm; chất thơm dùng cho ô tô; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14535 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.   (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến; bấc nến; đèn ngủ [nến]; nến dùng cho cây thông Noel; nến thơm. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
811 

(210) 4-2014-14536 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.   (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy; giấy bao gói; giấy ghi nhớ; dụng cụ viết; hộp bằng giấy hoặc bìa 

cứng; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; ấn phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14537 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.   (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 18: Tấm phủ bằng da; túi/ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; túi, cụ thể 

là túi mua hàng, túi thân thiện môi trường [túi xách tay]; ví tiền; ô; dây đeo chìa khóa 
bằng da. 

 

 
(210) 4-2014-14538 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BONAVIE CO., LTD.   (KR) 
32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 21: Quả cầu lọc để pha trà; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; ca; đĩa; bộ đồ uống 

cà phê [bộ đồ ăn]; cốc. 
 

 
(210) 4-2014-14539 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) BONAVIE CO., LTD.   (KR) 

32, Teheran-ro 28-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 28: Búp bê nhồi bông; búp bê; đồ chơi; bộ đồ chơi; đồ trang trí cho cây Noel [trừ 

đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; quả bóng bay để chơi. 
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(210) 4-2014-14547 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) TORIDOLL. CORPORATION  (JP) 
1-1, Onoedori 7-chome, Chuo-ku, Kobe-
shi, Hyogo, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì Udon [mì kiểu Nhật Bản, chưa nấu chín]; nước sốt thịt dùng cho mì Udon; 
nước sốt các loại gia vị dùng cho mì Udon; sốt đậu nành; mì Udon [mì kiểu Nhật Bản, đã 
nấu chín); món cơm cuộn Nhật Bản Inari-sushi [cơm dấm gói bằng vỏ đậu phụ chiên]; 
cơm nắm; chế phẩm ngũ cốc; nước sốt út-Xtơ (loại nước sốt có màu tối, làm bằng giấm 
nước tương và gia vị); nước sốt thịt; nước sốt cà chua; giấm; nước gia vị là hỗn hợp của 
giấm; nước tương gia vị (nước sốt chấm cho mỳ soba nguội); nước trộn sa-lát; nước sốt 
kem; xốt may-on-ne; nước sốt cho thịt nướng; sủi cảo [cụ thể là bánh Gyoza, đã nấu 
chín]; bánh bao hấp [cụ thể là bánh Shumai, đã nấu chín]; cơm cuốn kiểu Nhật Bản; bánh 
nhân bạch tuộc (cụ thể bánh có tên là Takoyaki); suất cơm ăn trưa đựng sẵn trong hộp 
gồm: cơm, thịt, cá hoặc rau; bánh xèo; bánh kẹo; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh bao 
hấp nhồi thịt băm [bánh màn thầu Trung Quốcl; bánh hăm-bơ-gơ; bánh pizza; bánh xăng-
đuých kẹp xúc xích; bánh patê thịt. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2014-14548 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) HOLLISTER INCORPORATED  (US) 
2000 Hollister Drive, Libertyville, 
Illinois 60048 U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da, kem mỡ bôi ngăn ẩm, chế phẩm làm sạch da. 
 

Nhóm 05: Vật liệu băng bó, chất tẩy rửa, chất dính, chế phẩm tẩy chất dính, chế phẩm 
bảo vệ da, bột nhão, bột khô, chất bôi trơn, chế phẩm dạng gel, chất khử mùi và chất diệt 
khuẩn dùng trong phẫu thuật dÓ tạo hậu môn nhân tạo và chăm sóc vết thương. 

 

Nhóm 10: Túi chứa chất thải dùng cho hậu môn nhân tạo, vật liệu bảo vệ da, vòng và đai, 
thiết bị dẫn chất thải nối với hậu môn nhân tạo và túi hậu môn nhân tạo loại nhỏ, túi dẫn 
lưu có thể xả được; hệ thống hứng và dẫn lưu nước tiểu; sản phẩm hứng phân và đưa phân 
ra ngoài; ống thông đường tiểu đoạn hồi và ống thông đường tiểu ngoài cho nam giới; 
thiết bị dùng kèm với ống y tế, tất cả đều là thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

(210) 4-2014-14549 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 24.13.1; 24.13.25 
(731) HOLLISTER INCORPORATED  (US) 

2000 Hollister Drive, Libertyville, 
Illinois 60048 U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da, kem mỡ bôi ngăn ẩm, chế phẩm làm sạch da.  
 

Nhóm 05: Vật liệu băng bó, chất tẩy rửa, chất dính, chế phẩm tẩy chất dính, chế phẩm 
bảo vệ da, bột nhão, bột khô, chất bôi trơn, chế phẩm dạng gel, chất khử mùi và chất diệt 
khuẩn dùng trong phẫu thuật để tạo hậu môn nhân tạo và chăm sóc vết thương. 

 

Nhóm 10: Túi chứa chất thải dùng cho hậu môn nhân tạo, vật liệu bảo vệ da, vòng và đai, 
thiết bị dẫn chất thải nối với hậu môn nhân tạo và túi hậu môn nhân tạo loại nhỏ, túi dẫn 
lưu có thể xả được; hệ thống hứng và dẫn lưu nước tiểu; sản phẩm hứng phân và đưa phân 
ra ngoài; ống thông đường tiểu đoạn hồi và ống thông đường tiểu ngoài cho nam giới; 
thiết bị dùng kèm với ống y tế, tất cả đều là thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14550 (220) 25.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.14 

(731) Công ty cổ phần Việt Ráp   (VN)

Số 399 Nguyễn Xiển, tổ 34, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chế phẩm sinh học dùng cho ngành y và thú y, chế 
phẩm chẩn đoán dùng trong ngành y, chế phẩm enzym dùng trong ngành y, thảo dược, 
hoomon dùng trong ngành y, vacxin; mua bán cháo dinh dưỡng, cốm dinh dưỡng, mỳ, 
cháo, bột dinh dưỡng cho trẻ, bột dinh dưỡng cho người già, đồ uống dinh dưỡng (thực 
phẩm chức năng) cho người sau phẫu thuật; mua bán máy móc, trang thiết bị y tế, dụng cụ 
y tế, dụng cụ dùng trong nha khoa, dụng cụ dùng trong chỉnh hình; mua bán máy móc và 
thiết bị dùng cho mục đích phục hồi chức năng; xuất nhập khẩu các sản phẩm công ty 
kinh doanh, cụ thể: xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành 
y, thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chế phẩm sinh học dùng cho ngành y 
và thú y, chế phẩm chẩn đoán dùng trong ngành y, chế phẩm enzym dùng trong ngành y, 
thảo dược, hoomon dùng trong ngành y, vacxin, cháo dinh dưỡng, cốm dinh dưỡng, mỳ, 
cháo, bột dinh dưỡng cho trẻ, bột dinh dưỡng cho người già, đồ uống dinh dưỡng (thực 
phẩm chức năng) cho người sau phẫu thuật.  

 

 
(210) 4-2014-14551 (220) 25.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ 

Witip Việt Nam  (VN) 

Số 38, ngõ 9 đường Thanh Bình, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề; tổ chức sự kiện nhằm 
mục đích giáo dục và giải trí.  

 

Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu công nghiệp và bản quyền tác giả, dịch vụ đại diện Sở hữu trí 
tuệ, tư vấn về pháp lý về thành lập, giải thể doanh nghiệp.  
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(210) 4-2014-14552 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.1.1; 26.13.1; A3.7.24; 
3.7.16 

(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Cao 

Nguyễn  (VN) 

Số 879/28 hương lộ 2, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; dép; giầy; khăn choàng; áo thun.  
 

 
(210) 4-2014-14553 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMTEX PHARMA  (VN) 

Số 279 A1, ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu; dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-14554 (220) 26.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A3.13.6; A3.13.24 

(591) Xanh, vàng, đỏ, tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm  

AMTEX PHARMA  (VN) 

Số 279 A1, ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-14555 (220) 26.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.2 

(591) Xanh đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Vinh Phong Hoa  (VN) 

Số 464B Minh Phụng, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay làm từ rau củ quả, cụ thể là: hải sản chay, thịt chay, viên chay, 
rong biển, nấm, cá chay.  

 

Nhóm 30: Thực phẩm chạy làm từ ngũ cốc, cụ thể là: hải sản chay, thịt chay, ham chay, 
trứng chay, cá chay, chả chay.  

 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu, thực phẩm, chay đóng gói: hải sản chay, thịt chay, 
cá chay, ham chay, nấm, rong biển.  

 

 
(210) 4-2014-14556 (220) 26.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1; 25.1.25 

(591) Xanh lá, xanh đen, đỏ, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Vinh Phong Hoa  (VN) 

Số 464B Minh Phụng, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay làm từ rau củ quả, cụ thể là: hải sản chay, thịt chay, viên chay, 
rong biển, nấm, cá chay.  

 

Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ ngũ cốc, cụ thể là: hải sản chay, thịt chay, ham chay, 
trứng chay, cá chay, chả chay. 

 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu thực phẩm chay đóng gói: hải sản chay, thịt chay, cá 
chay, ham chay, nấm, rong biển.  

 

 
(210) 4-2014-14557 (220) 26.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (591) Nâu đậm, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược quốc tế Diệu Vinh  (VN) 

Xóm 6, thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chế phẩm hoá dược dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
dược phẩm  

 

Nhóm 31: Lâm sản phụ, thổ sản gồm: gỗ dạng nguyên liệu (gỗ thô), cây dược liệu.   
 

 
(210) 4-2014-14558 (220) 26.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (591) Nâu đậm, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược quốc tế Diệu Vinh  (VN) 

Xóm 6, thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, 
huyện Quốc Oai , thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thảo được; chế phẩm hóa dược dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
dược phẩm.  

 

Nhóm 31: Lâm sản phụ, thổ sản gồm: gỗ dạng nguyên liệu (gỗ thô), cây dược liệu.   
 

 
(210) 4-2014-14559 (220) 26.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.5.16; A5.5.21 

(731) Công ty TNHH Sơn Đông  (VN)

D16 Làng Quốc tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-14560 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) Võ Cẩm Giang  (VN) 

7/3/17 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14561 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MITSUBISHI PLASTICS, INC.   (JP) 
1-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8252, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bọc thực phẩm bằng chất dẻo; màng mỏng bọc thực phẩm bằng 
chất đẻo cho mục đích gia dụng; màng mỏng bọc thực phẩm bằng chất dẻo cho mục đích 
công nghiệp; tấm bọc thực phẩm bằng chất đẻo; tấm bọc thực phẩm bằng chất dẻo cho 
mục đích gia dụng; tấm bọc thực phẩm bằng chất dẻo cho mục đích công nghiệp; màng 
mỏng bọc thực phẩm bằng chất dẻo được đựng trong hộp đựng với vật để cắt; tấm bọc 
thực phẩm bằng chất dẻo được đựng trong hộp đựng với vật để cắt; màng mỏng bằng chất 
dẻo dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói cho mục đích gia dụng; 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói cho mục đích công nghiệp; tấm chất dẻo dùng 
để bao gói; tấm chất dẻo dùng để bao gói cho mục đích gia dụng; tấm chất dẻo dùng để 
bao gói cho mục đích công nghiệp. 
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(210) 4-2014-14563 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 1.13.1; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ ORAI  (VN) 

888/4 quốc lộ 1A, khu phố 4, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm Panen xây dựng bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Băng tải [máy móc].  
 
 

(210) 4-2014-14564 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LEO   (VN) 

R14 cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, 
phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 
mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-14565 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Vàng cam, xanh cửu long, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản VNG Việt Nam   (VN) 

Số nhà 13, khu C7, khu đô thị Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp (dịch vụ tư vấn kinh doanh); tư vấn quản 

trị doanh nghiệp; tư vấn trong tổ chức điều hành kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, dịch vụ nhà ở (bất động sản); môi giới bất động sản, quản lý bất 
động sản, cho thuê bất động sản, mua bán bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp.  
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(210) 4-2014-14566 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH Ca Nam  (VN)

Số 83/3/18/9 Nguyễn Văn Quỳ, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện. 
 

 
(210) 4-2014-14567 (220) 26.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.3.1; 1.3.2 

(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH CA NAM  (VN)

Số 83/3/18/9 Nguyễn Văn Quỳ, phường 
Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
 

 
(210) 4-2014-14568 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 21.1.25; 21.1.15; 1.15.1 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh lam, chàm, 

tím, trắng, nâu, xanh lá cây, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất - dịch vụ Sơn Đức  

(VN) 

171 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2014-14570 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.1.2; A5.3.13; 3.7.17 
(591) Nâu đồng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Thu Hằng   (VN) 

Số nhà 01, ngách 268/2 đường Ngọc 
Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm, hải sản đã qua chế biến, đóng hộp và bảo quản; rau củ quả đã 
qua chế biến, đóng hộp và bảo quản; xúc xích; giò chả; pa -tê; lạp sườn; chân giò muối; 
gà muối; bắp bò muối; dăm bông. 
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(210) 4-2014-14571 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.20; 5.3.11; 5.3.16 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh thương mại Công Đức  

(VN) 

186-188 đường Phạm Công Trứ, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược cho mục đích y tế; thảo dược; trà thảo dược; thuốc bổ; chế phẩm 
lô hội dùng cho mục đích dược phẩm, thuốc viên chống oxi hóa; chất tăng cường tiêu hóa 
cho mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 31: Rau diếp tươi; Cây trồng; yến mạch; rau cỏ tươi; cây tầm ma.  
 

 
(210) 4-2014-14572 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đào Gia bản  

(VN) 

Xóm Mới, xã Thịnh Đức, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 31: Con vịt giống. 
 

 
(210) 4-2014-14573 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A5.1.16; A5.1.5; 6.1.2; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh đậm, xanh nhạt 
(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

chè Vũ Thị Dung   (VN) 

Số nhà 107, tổ 14, phường Quang Trung, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2014-14574 (220) 26.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.15.15; 26.1.1; 26.4.2; 26.7.25 

(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh 
(731) Doanh nghiệp tư nhân in 

quảng cáo Chiến Thắng   (VN) 

Tổ 01, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng 
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  
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(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2014-14575 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Hợp tác xã chế biến nông lâm 

sản đồ gỗ và mỹ nghệ Thành 

Công  (VN) 

Xóm Cà Phê 1, xã Minh Lập, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2014-14576 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH th−ơg mại và 

sản xuất Đức Chỉnh Pharma  

(VN) 

Xóm Tân Tiến, xã Tân Quang, thị xã 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-14577 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH th−ơg mại và 

sản xuất Đức Chỉnh Pharma  

(VN) 

Xóm Tân Tiến, xã Tân Quang, thị xã 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2014-14578 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Đức Chỉnh Pharma  

(VN) 

Xóm Tân Tiến, xã Tân Quang, thị xã 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-14580 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; A18.5.7; 9.9.10; 9.9.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến 

Trung  (VN) 

207 Dương Đình Nghệ, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời.  
 

 
(210) 4-2014-14581 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.15; 4.2.11 
(591) Cam, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

truyền thông An Hữu  (VN) 

6B đường số 2, khu phố 4, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống: nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2014-14582 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.4; A26.11.12; 5.7.1 
(591) Cam, xám, đỏ sậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

truyền thông An Hữu   (VN) 

6B đường số 2, khu phố 4, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống: quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2014-14583 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1 
(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 

Khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa gắn cố định (dùng trong nhà tắm, nhà vệ 
sinh và bếp); bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; vòi nước; vòi hoa sen; bình nóng lạnh; thiết bị 
tắm hơi; bệ xí vệ sinh; đường ống dẫn nước (các bộ phận của thiết bị vệ sinh); máy điều 
hòa không khí; bình lọc nước uống; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị sấy 
khô tay dùng trong phòng vệ sinh; lò vi sóng.  

 
 

(210) 4-2014-14585 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng sậm, trắng, nâu xám 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch Paragon Việt Nam  

(VN) 

Số 2 ngõ 96/31, phố Thượng Thanh, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, hướng dẫn khách du lịch, tham quan (du lịch), dịch 
vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2014-14586 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng sậm, trắng, nâu xám 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch Paragon Việt Nam  

(VN) 

Số 2 ngõ 96/31, phố Thượng Thanh, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Du thuyền. 
 

 
(210) 4-2014-14587 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng sậm, trắng, nâu xám 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch Paragon Việt Nam  

(VN) 

Số 2 ngõ 96/31, phố Thượng Thanh, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh doanh khách sạn. 
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(210) 4-2014-14588 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và xuất nhập khẩu 

Quang Linh   (VN) 

48 phố Thịnh Yên, phường Phố Huế, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ tích hợp giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật số; thiết bị truyền phát tín 

hiệu điện tử; thiết bị chống nhiễu [điện]; bộ phận chống sét cho thiết bị truyền hình; phụ 

kiện và thiết bị chia tín hiệu truyền hình số; dây, giắc kết nối tín hiệu hình ảnh và âm 

thanh truyền hình kỹ thuật số; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; bộ khuếch đại tín hiệu.  
 

 
(210) 4-2014-14589 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 2.9.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.4.2 

(591) Hồng, trắng, xanh da trời 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tùng Việt á  (VN) 

313/51 khu phố 5B, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời, bình nước nóng. 

 

Nhóm 20: Gối; gối ôm; nệm; giường; ghế; tủ đựng; bàn làm việc; đồ đạc trong nhà; đồ 

đạc dùng cho văn phòng; ghế trường kỷ; ghế bành; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải). 

 

Nhóm 24: Vỏ nệm; áo gối; chăn bông; tấm trải phủ giường, chăn du lịch; đồ bằng vải 

dùng cho giường. 
 

 
(210) 4-2014-14590 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Sơn 

Tùng  (VN) 

24 An Dương Vương, phường 16, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu, bánh mì, trà (chè). 
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(210) 4-2014-14591 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Sơn 

Tùng   (VN) 

24 An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê (phục vụ ăn uống tại chỗ).  
 
 

(210) 4-2014-14593 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.15.15 
(591) Xanh tím, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm T&T   (VN) 

Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-14594 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh tím, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm T&T  (VN) 

Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-14595 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.15.15 
(591) Xanh tím, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm T&T   (VN) 

Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
825 

(210) 4-2014-14596 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.15.11; 26.11.3; A26.11.8; 
7.3.11 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

tư vấn xây dựng Nam Sài Gòn  

(VN) 

03 ích Thiện, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; 
xây dụng dân dụng và công nghiệp; trang trí nội - ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2014-14597 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thùy Liên  (VN)

Tổ 3, khu 4, phường Yết Kiêu, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2014-14598 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 26.7.25; 2.3.1; 
A2.3.23 

(591) Trắng, đen, hồng, xanh dương, xanh 
đậm, đỏ, cam, vàng, nâu 

(731) Công ty TNHH thương mại Lam 

Hồng  (VN) 

127 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), huấn luyện (đào tạo). 
 
 

(210) 4-2014-14599 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, vàng nghệ, 

đỏ, trắng 
(731) Đỗ Trọng Hiển  (VN) 

Thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông, 
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 07: Van xả, van thoát nước, van xả hơi nước, vòi thoát nước, động cơ hơi nước.  
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(210) 4-2014-14600 (220) 26.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540)   

(731) Công ty TNHH Phước Thành 

Đạt  (VN) 

54/26 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng  
 

 
(210) 4-2014-14601 (220) 26.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(731) Công ty TNHH dầu khí Đại 

Phát  (VN) 

129/7 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (ga) 
 

 
(210) 4-2014-14605 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông  (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14606 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông  (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2014-14607 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông  (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14608 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-14609 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-14610 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-14611 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14612 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dược phẩm Đông 

Nam   (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-14613 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dược phẩm Đông 

Nam   (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14614 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakam 
Distriet, Samutprakarn Province, 
Thailand.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chầt ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dung cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14615 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuổc đùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-14616 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2014-14617 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIRESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistriet, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2014-14618 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
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(210) 4-2014-14619 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A19.13.21; 26.1.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

INFO Việt Nam   (VN) 

Số 27, ngõ 42/3, phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-14620 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A19.13.21; 1.15.15; 26.1.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

INFO Việt Nam   (VN) 

Số 27, ngõ 42/3, phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dinh dưỡng đùng trong y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng đa, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 

 
(210) 4-2014-14621 (220) 26.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 19.7.1 

(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  
(US) 
801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2014-14623 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) KUCHING INTERNATIONAL LTD.  
(TW) 
No. 1-2, Ln. 73, Sec. 2, Zhongshan Rd., 
Tanzi Dist.. Taichung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước; Van cho hệ thống cung cấp nước; phụ kiện nhà tắm; van điều chỉnh 
lưu lượng nước; thiết bị điều chỉnh dùng cho hệ thống cung cấp nước; van trộn nước nóng 
và lạnh bằng gốm; van xoay/quay bằng gốm dùng cho hệ thống cung cấp nước.  

 
 

(210) 4-2014-14624 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 3.7.16; 3.7.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám, xanh lam, xanh 

lục, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

EUREKA Linh Trường  (EUREKA 

Linh Trường) (EUREKA LINH 

TRUONG TRAVEL JOINT STOCK 

COMPANY)   (VN) 

BT3 1 6, khu Eureka Linh Trường, thôn 
6, xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa.  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tua du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

 
(210) 4-2014-14625 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.1.1; 3.7.16; 3.7.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám, xanh lam, xanh 

lục, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

EUREKA Linh Trường (EUREKA 

Linh Trường) (EUREKA LINH 

TRUONG TRAVEL JOINT STOCK 

COMPANY)   (VN) 

BT316, khu Eureka Linh Trường, thôn 6, 
xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tua du lịch. 

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2014-14626 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Nâu, trắng, xanh lá cây 

(731) Huỳnh Ngọc Thạch  (VN) 

ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê sữa; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên 

cơ sở trà. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện); dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-14627 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 7.1.6; A7.1.12; A1.1.10; A1.13.15; 

25.5.2 

(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng, xanh lá 

cây 

(731) Bệnh viện Da liễu  (VN) 

Số 2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện. 
 

 
(210) 4-2014-14628 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Nguyễn Bảo Long  (VN) 

ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
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(210) 4-2014-14629 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.9; 26.4.1; A25.7.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Tín Đạt  (VN)

Thôn Hôm, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK 
(BIZLINK LAWYERS & 
CONSULTANTS) 

 

(511)   Nhóm 19: Sản phẩm vật liệu xây dựng, cụ thể là clinke, gạch, ngói.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-14630 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) EXXON MOBIL CORPORATION  (US) 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính cho máy quay hình, cụ thể là, phần mềm nhận 
dạng khí gas; máy quay hình sử dụng công nghệ hồng ngoại để nhận dạng khí gas. 

 

 
(210) 4-2014-14633 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) CETECO PHARMA LLC.   (US) 
942 Windemere Dr.NW Salem, 
OREGON 97304-2722 USA.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14634 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ cam 
(731) Công ty TNHH Nam Phúc  (VN)

22 Ông ích Khiêm, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y), mua 
bán nguyên liệu thuốc, dụng cụ y tế, dụng cụ y khoa, máy móc thiết bị y tế. 
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(210) 4-2014-14635 (220) 26.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.3.1; 26.1.2 

(591) Đỏ, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân đồ gỗ 

nội thất Thuận Thành  (VN) 

29/7 Châu Văn Liêm, KP7, phường Phú 
Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ dùng nội thất gia đình, văn phòng, trường học như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, 
giá để đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2014-14636 (220) 26.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; A1.1.10; 1.17.25; 1.5.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH liên kết phát 

triển giáo dục SGTIMES  (VN) 

58 Nguyễn Văn Linh, phường Nam 
Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ tư vấn giảng dạy đào tạo giáo dục, dịch vụ dịch thuật. 
 

 
(210) 4-2014-14638 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 

Nam  (VN) 

Số 15 đường Đại Phúc 17, khu 3, phường 
Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-14639 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1 
(731) Công ty TNHH VI NA  (VN) 

Số 64, quốc lộ 51, xã Phước Tân, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm các loại. 
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(210) 4-2014-14640 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty liên doanh MEYER-

BPC  (VN) 

6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14641 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty liên doanh MEYER-

BPC  (VN) 

6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-14642 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) URUFARMA S.A.   (UY) 
Monte Caseros 3260, Montevideo, 
Uruguay 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai và hóc môn dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-14643 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 18.3.23; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Dịch vụ Khoa học Kỹ 

thuật Hải Phòng  (VN) 

102A Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm; gối. 
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Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: chăn, ga, gối, đệm. 
 
 

(210) 4-2014-14649 (220) 26.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 25.1.25 

(591) Đen, nâu, vàng đồng, vàng đồng đậm, 
trắng 

(731) PERNOD RICARD WINEMAKERS 
PTY LTD.  (AU) 
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, 
Australia  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia; rượu vang. 
 
 

(210) 4-2014-14650 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.1.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

KLIX  (VN) 

58/4A đường Nam Hòa, phường Phước 
Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép, máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
và phần mềm, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nông nghiệp, chất dẻo dạng 
nguyên sinh, cao su, tơ, xơ, sợi dệt, phụ liệu may mặc và giày dép, thiết bị và linh kiện 
điện tử, viễn thông (điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính, thiết bị định vị, camera, máy 
chấm công bằng vân tay, bảng điện tử, bộ cắm dây, máy thu GPS, điện trở, cuộn cảm, tụ 
điện, đi-ốt, điện trở chuyển [transistor], đèn hiệu ứng trường, mạch tích hợp, bộ cảm biến, 
ống dẫn sóng, cáp dẫn sóng); hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất 
nhập; dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp; sao chụp (photo); bán buôn đồ có cồn, đồ 
uống không cồn, nước giải khát. 

 
 

(210) 4-2014-14651 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) GALIEN PHARMA   (FR) 
Z.A. Les Hauts de Lafourcade 32201 
Gimont Cedex - France  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-14652 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) DFS GROUP LIMITED   (HK) 

77 Mody Road, 8th Floor Tsimshatsui 
East Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm thương mại và trưng bày nhằm mục đích quảng cáo và quảng 
cáo để bán hàng liên quan đến đồ uống, rượu, rượu vang và đồ uống có cồn. 

 
 

(210) 4-2014-14653 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14654 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 86311132 16.06.2014 US 
(540) 

  

(731) LENOVO (SINGAPORE) PTE. LTD.  (SG)
151 Lorong Chuan #02-01 New Tech 
Park Singapore 556741  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa điện thoại di động; thiết bị sạc cho điện thoại di động; vỏ bọc điện thoại di 
động; giá đỡ điện thoại di động; pin điện thoại di động; miếng dán bảo vệ màn hình điện 
thoại di động; thiết bị trình chiếu của điện thoại di động; đèn chớp của điện thoại di động; 
máy in ảnh từ điện thoại di động; thiết bị hỗ trợ chơi trò chơi trên điện thoại di động; thiết 
bị quay phim, chụp ảnh của điện thoại di động; đèn nháy dùng cho thiết bị quay phim, 
chụp ảnh của điện thọại di động; dây đeo dùng cho điện thoại di động; dây nối dùng cho 
điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2014-14655 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Kiến Hải 

Long   (VN) 

Số 39 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
 

 
(210) 4-2014-14656 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.3.23 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Giày ¸ 

Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; dép có quai hậu.  
 

 
(210) 4-2014-14657 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.3.23; A26.11.12; 9.9.1; 
A9.9.11 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Giày ¸ 

Châu   (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; dép có quai hậu.  
 

 
(210) 4-2014-14658 (220) 26.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Xanh dương nhạt, đỏ, đen 
(731) Đoàn Quang Sáng  (VN) 

A 6-3 Rovepark Residence, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng đìện thoại, thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông, 
cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa.  

 
 

(210) 4-2014-14659 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Siêu Mua  (VN)

236A/2 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: quần áo, giầy dép, mũ nón, ví bóp, thắt lưng, túi xách, 

ba lô, vải vóc đồng hồ, mắt kính. 
 

 
(210) 4-2014-14661 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Đỗ Thị Thanh Hà  (VN) 

Nhà số 62A, ngõ 62, phố Trần Quý Cáp, 

phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2014-14662 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) A5.11.11; 26.3.1; A26.11.12; A5.3.13 

(591) Trắng, đen, vàng, vàng nhạt, xanh 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2014-14663 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần công nghệ W 

A S H H N C  (VN) 

Cụm công nghiệp Tam Quan, thị trấn 

Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định  

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm hàng may mặc: quần, áo, giày, dép, mũ (nón).  
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(210) 4-2014-14664 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất nhựa cao su Hưng 

Long  (VN) 

283A/11 ấp 1, xã An Phú Tây, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Săm (ruột xe); lốp (vỏ xe) xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2014-14665 (220) 27.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.2 

(591) Xanh dương, xanh nõn chuối, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Thu Toàn  (VN) 

62/31 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: bút, vở; áp phích quảng cáo; khăn giấy ăn; giấy vệ sinh 
không dùng trong mục đích y tế.  

 

Nhóm 40: In ốp sét; dịch vụ in; dịch vụ may; may quần áo; gia công da; gia công gỗ.  
 
 

(210) 4-2014-14666 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất nhựa Nam 

Việt  (VN) 

135 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp, tấm phủ bằng chất dẻo 
dùng cho mục đích nông nghiệp, tấm chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp, chất dẻo 
bán thành phẩm. 

 

(210) 4-2014-14667 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.3; 26.4.7; A26.11.13 
(591) Đỏ, xanh dương sậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Đại 

Phát   (VN) 

Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  
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(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm, bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái cây 
dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác bằng tay. 

 

Nhóm 09: Bộ chỉnh lưu dòng điện: dây cáp điện; bộ điều chỉnh ánh sáng [điện]; tủ phân 
phối [điện], chấn lưu điện; cầu chì.  

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống và lhiết bị vệ sinh, thiết bị sưởi ấm, thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng; thiết bị làm nóng nước.  

 

 
(210) 4-2014-14668 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.4; A26.11.9 
(591) Xanh dương nhạt, đỏ, vàng cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Đại 

Phát   (VN) 

Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm cao áp, bơm chân không  [máy móc: máy ép trái cây 
dùng điện cho mục đích gia dụng, máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác bằng tay].  

 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn diện: bộ chỉnh lưu dòng diện: tủ phân phối [điện], ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc; cầu dao điện.  

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh: đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi 
ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng.  

 
 

(210) 4-2014-14669 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Hồng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất mỹ phẩm 

Thành Nhân   (VN) 

49F Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-14670 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH NEWLONG 

INDUSTRIAL Viet Nam  (VN) 

628/54A Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Máy nâng; máy đóng bao; máy đóng gói hàng; máy phân loại dùng trong công 
nghiệp; máy rung dùng trong công nghiệp; máy đóng nắp chai.  

 

 
(210) 4-2014-14671 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DIVA SHOES  (VN)

34 Lâm Hoành, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn giày, dép. 
 

 
(210) 4-2014-14672 (220) 27.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.2 

(731) Công ty TNHH DIVA SHOES   (VN)

34 Lâm Hoành, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bàn buôn giày, dép. 
 

 
(210) 4-2014-14673 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phụng Quỳnh  (VN) 

158/1 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm; thuốc uốn tóc; thuốc duỗi tóc; dầu hấp tóc; xịt dưỡng tóc; thuốc 
trợ nhuộm; thuốc dập tóc.  

 

 
(210) 4-2014-14674 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, xám 
(731) Trương Thị Hoài Vi  (VN) 

Số 60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe ô tô như thanh giằng trước sau; trụ trên dưới; rô tuyn lái trong; rô 
tuyn lái ngoài; rô tuyn bos lái chính; rô tuyn bos lái phụ; trục càng A trên dưới.  
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(210) 4-2014-14675 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; A3.13.24; A3.13.4; 

A16.1.5 

(591) Xanh, đen 

(731) Trung tâm Sáng Tạo và Phát 

Triển Cộng Đồng  (VN) 

27/189 Giảng Võ, Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2014-14676 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.3.1; A3.13.16; A3.13.24; 17.5.1; 

A17.5.9 

(731) 1. Dương Văn Ngọc  (VN) 

503/1 Bến Bình Đông, phường 13, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Lê Nguyễn Thanh Huyền  

(VN) 

503/1 Bến Bình Đông, phường 13, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-14677 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) A25.7.4; 26.15.15; A7.3.7; 7.3.4; 3.4.11; 

7.5.2; 22.5.10; A9.5.15; A12.1.4 

(591) Xanh ngọc, đỏ, nâu, ghi xám, tím nhạt, 

đen, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất Trường Hưng  (VN) 

327 Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm mút xốp (nệm mousse); nệm cao su; nệm lò xo. 
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(210) 4-2014-14678 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH lon nước giải 

khát TBC-Ball Việt Nam  (VN) 

2 Vsip IIA, đường 18, khu công nghiệp 
Vsip IIA, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 06: Lon (hộp) làm bằng kim loại dùng để đựng nước giải khát. 
 
 

(210) 4-2014-14679 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; 26.11.3; 26.3.1; A26.3.6; 
26.4.4; 26.13.25 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà  (VN) 

04 lô A Trường Sơn, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-14681 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 26.4.1; A25.7.21; 26.4.9 
(591) Xanh cốm, xanh da trời, cam, trắng 
(731) Phạm Văn Tuấn  (VN) 

Phòng 605, tòa nhà CT1, khu đô thị Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động. 
 

Nhóm 35: Cho thuê quảng cáo; quảng cáo và dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên máy tính; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ bảo trì phần mềm máy tính; thiết 
kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; nghiên cứu, phát triển giải pháp công 
nghệ tin học trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng; cung cấp giải pháp công 
nghệ cho thương mại điện tử. 
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(210) 4-2014-14682 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A16.1.11; A16.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh cốm, xanh da trời, đỏ, cam, đen, trắng
(731) Phạm Văn Tuấn   (VN) 

Phòng 605, tòa nhà CT1, khu đô thị Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được);chương trình trò 
chơi trên máy vi tính ; phần mềm máy vi tính đã được ghi ; phần mềm máy tính ghi sẵn; 
nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di động. 

 

Nhóm 35: Cho thuê quảng cáo; quảng cáo và dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên máy tính 
;dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động;dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện 
trên Internet;cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ hội thảo 
từ xa; dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; dịch vụ điện thoại; cung cấp dịch vụ giá trị 
gia tăng trên mạng internet ;trao đổi và truyền thông tin trên mạng internet. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính ; dịch vụ bảo trì phần mềm máy tính ;thiết 
kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; nghiên cứu, phát triển giải pháp công 
nghệ tin học trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng; cung cấp giải pháp công 
nghệ cho thương mại điện tử. 

 

 
(210) 4-2014-14683 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.6; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - xuất nhập khẩu 

Thanh Dung  (VN) 

260/79A Lưu Hữu Phước, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem 
làm trắng da. 

 

 
(210) 4-2014-14684 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Gia Vi  (VN) 

160 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách, giày, dép, dây thắt lưng (dây nịt ), mũ (nón), ví 
(bóp), túi xách, ba lô, va li, cặp học sinh, mỹ phẩm, đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2014-14685 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.5.25; 26.13.25 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây 
(731) Vũ Anh Tuấn  (VN) 

45 Nguyễn Khuyến, phường Vinh Tân, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-14686 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.3.23; A26.11.12; 26.4.1 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Trương Thị Ngọc Phương  (VN)

280 Hàm Tử, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật; da thuộc; vật liệu giả da. 
 

 
(210) 4-2014-14687 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH Universe Việt 

Nam  (VN) 

C3/30 Ad, ấp Bốn Mới, đường Phạm 
Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép, mũ nón, hàng thời trang. 
 

 
(210) 4-2014-14688 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm và tài liệu quảng cáo liên quan tới thiết bị kiểm tra định lượng 
glucoza trong máu và bệnh đái đường. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo liên quan tới thiết bị kiểm tra định lượng glucoza 
trong máu và bệnh đái đường. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới thiết bị kiểm tra định lượng glucoza 
trong máu và bệnh đái đường. 

 

 
(210) 4-2014-14689 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.  (US) 
101 Columbia Road, Momstown, New 
Jersey 07962, United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp âm thanh; cáp đồng trục; dây điện; cáp điện; cáp điện tử; cáp Ethemet. 
 

Nhóm 16: Bao bì bằng các tông; hộp để đóng gói bằng các tông ở dạng có thể gập lại và 
dạng lắp ghép. 

 

 
(210) 4-2014-14690 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gà Giống Dabaco  (VN) 

Thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán gà các loại như: gà giống, gà thương phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-14691 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đen, xanh nước biển, đỏ 
(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 

Khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa cố định (dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh và 
bếp); bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; vòi nước; vòi hoa sen; bình nóng lạnh; thiết bị tắm hơi; 
bệ xí vệ sinh; đường ống dẫn nước (các bộ phận thuộc thiết bị lắp đặt vệ sinh); máy điều 
hòa không khí; bình lọc nước uống; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị sấy 
khô tay dùng trong phòng vệ sinh; lò vi sóng.  
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(210) 4-2014-14692 (220) 24.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.15.15; A26.4.24; A5.3.13 

(591) Vàng, đen 
(731) Vũ Hoàng Chí Linh  (VN) 

K36/8 Châu Thượng Văn, phường Hòa 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh. 
 

 
(210) 4-2014-14693 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A1.1.10; 2.9.19; A3.6.3; 1.3.2 
(731) Công ty TNHH thời trang trẻ 

em quốc tế Kudu Kids  (VN) 

2/34 ngõ 305 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 
2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng bằng vải (trang phục); tất; cà vạt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, dây 
lưng, ví da. 

 

 
(210) 4-2014-14694 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị vật 

tư ngân hàng và an toàn Kho 

Quỹ Việt Nam  (VN) 

Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt, két bạc, cửa kho bằng sắt, tủ hồ sơ bằng sắt, thép, kệ sắt. 
 

 
(210) 4-2014-14695 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần thiết bị vật 

tư ngân hàng và an toàn Kho 

Quỹ Việt Nam   (VN) 

Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt. 
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(210) 4-2014-14696 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chìa Khóa 

Trao Tay   (VN) 

166 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; truyền các thông báo quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; 
phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi 
tính; biện pháp đẩy mạnh bán hàng. 

 

 
(210) 4-2014-14697 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chìa Khóa 

Trao Tay  (VN) 

166 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; truyền các thông báo quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; 
phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi 
tính; biện pháp đẩy mạnh bán hàng. 

 

 
(210) 4-2014-14699 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LEO  (VN) 

R14 cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, 
phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 
mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-14701 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.15; A5.1.5; 
A5.1.16 

(591) Tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Nhất Thống   (VN) 

Số 14, phố Tôn Đản, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
851 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo nghiệp vụ chăm sóc sức khoẻ (spa), trang điểm và chăm sóc sắc 
đẹp.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2014-14706 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược HM SP 

Việt Nam   (VN) 

Số nhà 28 - C2, Ciputra, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14707 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm 

Allevia   (VN) 

12/6A Phú Mỹ, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14708 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm 

Allevia   (VN) 

12/6A Phú Mỹ, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức nằng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-14710 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 

Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14711 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 

10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sơn móng tay, thuốc nhuộm tóc, keo xịt 
tóc.  

 

 
(210) 4-2014-14712 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 

10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kềm cắt móng tay, kềm cắt móng chân, dũa móng tay, nhíp nhổ chân mày, kéo 
cắt tóc.  

 

 
(210) 4-2014-14713 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm 1A Việt Nam    (VN) 

Nhà số 1506, khối 2-Mỹ Đình 1, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-14714 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-14715 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-14716 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate  Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2014-14717 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate  Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  

 
 

(210) 4-2014-14718 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate  Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2014-14719 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TOTA Việt Nam   (VN) 

Số 23, ngõ 139/1 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-14720 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cốm, vàng, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TOTA Việt Nam   (VN) 

Số 23, ngõ 139/1 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2014-14721 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P Việt Nam - Chi nhánh đông 

lạnh Bến Tre  (VN) 

Lô A21 đến A35, khu công nghiệp An 
Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ  ̧Đông
(A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Cá, không còn sống; tôm, không còn sống; phi-lê cá; cá, được bảo quản; cá 
đóng hộp; động vật giáp xác, không còn sống. 

 

 
(210) 4-2014-14722 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.9; 26.1.6; 26.13.25 
(591) Xanh đen, xanh dương, đỏ, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Đại Ân   (VN) 

Số 4, đường Lý Thường Kiệt, phường 2, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ  ̧Đông
(A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại (sắt, nhôm, thép không rỉ); cửa bằng kim loại; 
lan can bằng kim loại; cầu thang bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2014-14723 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh nhà hàng 

Hoàng Thành - Hải Thương  

(VN) 

Số 2 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-14724 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH du lịch sinh 

thái Hòn Rùa  (VN) 

2 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong 
y tế.  

 

(210) 4-2014-14725 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3 
(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

REDWOOD  (VN) 

Số 288, đường Chu Văn An, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bàn chải; dụng cụ dùng để vệ 

sinh; xơ rối để làm sạch; miếng cọ rửa; bọt biển cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2014-14731 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.3; 2.9.14; A2.9.15
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Trung tâm phát triển sức 

khỏe bền vững (VietHealth)  

(VN) 

Số 16, lô 13B, đường Trung Yên 11, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án liên quan tới chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ vào xây dựng, bảo vệ nâng 
cao thể chất và tinh thần cộng đồng nhằm xây dựng phát triển xã hội bền vững; tư vấn xây 
dựng chính sách chuyển giao công nghệ. 

 
Nhóm 44: Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các dịch vụ tăng cường 
sức khỏe (trừ hoạt động thể thao); dịch vụ y tế: phục hồi chức năng và vật lý trị liệu: khám 
chữa bệnh cho trẻ khuyết tật vận động, trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ; trẻ chậm nói, 
chăm sóc sức khỏe sinh sản: khám chữa bệnh phụ khoa, chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
khám tư vấn và điều trị các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản. 

 

 
(210) 4-2014-14732 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5 
(591) Đen, đỏ nhạt, đỏ đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Uber Việt Nam  (VN) 

Số 293 Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện từ; bếp hồng ngoại; máy hút khử mùi; xoong chảo nhà bếp 

dùng điện, nồi cơm điện; chậu rửa bát; vòi nước. 
 

 
(210) 4-2014-14733 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Uber Việt Nam  (VN) 

Số 293 Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện từ; bếp hồng ngoại; máy hút khử mùi; xoong chảo nhà bếp 

dùng điện, nồi cơm điện; chậu rửa bát; vòi nước. 
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(210) 4-2014-14734 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 7.1.1; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

may mặc Rồng Vàng  (VN) 

68 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (nước hoa, kem dưỡng da, son môi, phấn trang điểm); xà phòng; tinh dầu. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đồ đá quý; đồng hồ. 
 

Nhóm 18: Da; giả da; các sản phẩm được làm bằng các việt liệu này, bao gồm: cặp, ba lô, 
vali, túi du lịch. 

 

Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; giường; gối; nệm.  
 

Nhóm 24: Khăn tắm; chăn (mÒn); vỏ gối; vỏ nệm; rèm vải; ga trải giường (drap trải 
giường).  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán (mỹ phẩm, xà phòng, tinh dầu, đồ trang sức, đồ đá quý, da, giả da, 
các sản phẩm làm từ da và giả da, đồ nội thất, đồ trang trí nội thất, gối, nệm, khăn, chăn, ga 
trải giường, quần áo, giày, dép, mũ); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2014-14735 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; A26.4.24; 3.13.1; A3.13.24 
(731) Lê Phạm Hải Sơn  (VN) 

Số 483/14 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2014-14736 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) Lê Phạm Hải Sơn  (VN) 

Số 483/14 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hàng may mặc: giày dép, mũ (nón), quần áo thời trang các loại. 
 

 
(210) 4-2014-14737 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) Lê Phạm Hải Sơn  (VN) 

Số 483/14 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hàng may mặc: giày dép, mũ (nón), quần áo thời trang các loại. 
 

 
(210) 4-2014-14738 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA  (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước; ô tô, xe 

cộ tiện ích hạng nhẹ chạy trên đường phức tạp, xe máy, xe tay ga, xe máy có ba bánh, xe 
tay ga có ba bánh, xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe đạp, xe đạp 
điện, xe đạp điện trợ lực, xe máy bốn bánh địa hình (ATV), xe chạy bằng máy trên tuyết 
và băng, xe ô tô dùng để di chuyển khi chơi gôn, xe lăn dùng cho người tàn tật, tàu thủy 
và thuyền, tàu biển cá nhân, máy bay, máy bay trực thăng không người lái công nghiệp và 
bộ phận và phụ kiện của chúng; đầu máy và động cơ dùng cho xe máy, xe tay ga, xe máy 
có ba bánh, xe tay ga có ba bánh và xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; 
đầu máy và động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2014-14739 (220) 27.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.9.1; A25.3.15; 25.1.25; A5.11.5 

(591) Trắng, đỏ. 
(731) Hợp tác xã sản xuất và tiêu 

thụ nấm linh chi  (VN) 

Thôn Xóm Giáo, xã Đầm Hà, huyện 
Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng có chứa nấm linh chi.  
 

 
(210) 4-2014-14742 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 1.15.23; 26.3.1; 24.15.21 
(731) Trương Văn Hùng   (VN) 

Số 39/15 Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo dùng để chơi thể thao cụ thể: quần áo chơi bóng đá, bóng rổ, ten-nít, 

bóng chuyền, quần áo đánh gôn, chạy bộ. 
 

 
(210) 4-2014-14743 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) MIRASOL CONSULTING 

INTERNATIONAL CO., LTD  (KR) 
(Sampyeong-dong) H Square N-dong 
210, 235 Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, 463-400, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Trung Quốc; dịch vụ chuỗi nhà hàng 

ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-14744 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Đen, đỏ cam 
(731) MIRASOL CONSULTING 

INTERNATIONAL CO., LTD  (KR) 
(Sampyeong-dong) H Square N-dong 
210, 235 Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, 463-400, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Nhật Bản; dịch vụ chuỗi nhà hàng 
ăn uống. 
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(210) 4-2014-14749 (220) 27.06.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(731) YONYOU SOFTWARE CO., LTD  
(CN) 
No. 68 Beiqing Road, Haidian District, 
Beijing, China 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; máy vi tính; máy vi tính xách tay; 

chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm 
máy vi tính, ghi sẵn; bộ xử lí thông tin [bộ xử lí trung tâm]; chương trình máy vi tính 
(phần mềm có thể tải xuống được). 

 
Nhóm 35: Quản lý hồ sơ bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong hồ sơ đã được lưu 
trên máy vi tính cho người khác; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tư vấn 
tổ chức và điều hành kinh doanh; kế toán; kế toán ghi sổ sách; lập báo cáo thống kê kế 
toán; kiểm toán. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai cho người khác; lập trình máy vi tính; thiết kế 
phần mềm máy vi tính; cập nhật phần mềm máy vi tính; khôi phục dữ liệu máy vi tính; 
bảo trì phần mềm máy vi tính; phân tích hệ thống máy vi tính; thiết kế hệ thống máy vi 
tính; dịch vụ sao chép chương trình máy vi tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng 
vật lý sang dạng điện tử; nghiên cứu kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2014-14750 (220) 27.06.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(531) 1.15.11; A5.5.20; 26.4.1; A25.3.15; 
26.15.15 

(731) YONYOU SOFTWARE CO., LTD  
(CN) 
No. 68 Beiqing Road, Haidian District, 
Beijing, China  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; máy vi tính; máy vi tính xách tay; 

chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính ghi sẵn; phần mềm 
máy vi tính ghi sẵn; bộ xử lí thông tin [bộ xử lí trung tâm]; chương trình máy vi tính 
(phần mềm có thể tải xuống được).  

 
Nhóm 35:  Quản lý hồ sơ bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong hồ sơ đã được lưu 
trên máy vi tính cho người khác; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tư vấn 
tổ chức và điều hành kinh doanh; kế toán; kế toán ghi sổ sách; lập báo cáo thống kê kế 
toán; kiểm toán. 
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Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai cho người khác; lập trình máy vi tính; thiết kế 
phần mềm máy vi tính; cập nhật phần mềm máy vi tính; khôi phục dữ liệu máy vi tính; 
bảo trì phần mềm máy vi tính; phân tích hệ thống máy vi tính; thiết kế hệ thống máy vi 
tính; dịch vụ sao chép chương trình máy vi tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng 
vật lý sang dạng điện tử; nghiên cứu kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2014-14751 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) YONYOU SOFTWARE CO., LTD  

(CN) 
No. 68 Beiqing Road, Haidian District, 
Beijing, China   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; máy vi tính; máy vi tính xách tay; 

chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính ghi sẵn; phần mềm 
máy vi tính ghi sẵn; bộ xử lí thông tin [bộ xử lí trung tâm]; chương trình máy vi tính 
(phần mềm có thể tải xuống được).   

 
Nhóm 35: Quản lý hồ sơ bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong hồ sơ đã được lưu 
trên máy vi tính cho người khác; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tư vấn 
tổ chức và điều hành kinh doanh; kế toán; kế toán ghi sổ sách; lập báo cáo thống kê kế 
toán; kiểm toán.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai cho người khác; lập trình máy vi tính; thiết kế 
phần mềm máy vi tính; cập nhật phần mềm máy vi tính; khôi phục dữ liệu máy vi tính; 
bảo trì phần mềm máy vi tính; phân tích hệ thống máy vi tính; thiết kế hệ thống máy vi 
tính; dịch vụ sao chép chương trình máy vi tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng 
vật lý sang dạng điện tử; nghiên cứu kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2014-14752 (220) 20.01.2014 

(641) 4-2014-01395 (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Trần Toàn Phát  (VN) 

246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí  
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(210) 4-2014-14753 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) KITAMURA MACHINERY CO., LTD.  
(JP) 
1870 Toide-komyoji, Takaoka-shi, 
Toyama, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ gia công kim loại; máy gia công cơ khí trung tâm dạng nằm 

ngang; máy gia công cơ khí trung tâm dạng đứng; máy gia công cơ khí trung tâm dạng có 
bộ phận giá hình cổng; máy gia công cơ khí trung tâm trục; máy khoan tọa độ.  

 

 
(210) 4-2014-14754 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ALTICOR INC   (US) 
7575 Fulton Street East Ada, Michigan 
49355-0001 USA  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dưỡng da và mỹ phẩm cụ thể là: kem mỹ phẩm, nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm, sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang 
điểm) và chất để tẩy rửa (làm sạch không dùng cho quá trmh sản xuất hay dùng cho y tế) 
tất cả dùng cho mặt, mắt và thân thể; mỹ phẩm (không chứa thuốc) và chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da (không chứa thuốc); kem bôi da để giữ độ ẩm cho da, không chứa thuốc 
(mỹ phẩm) và kem ngăn ngừa lão hóa da, không chứa thuốc (mỹ phẩm); kem ngăn ngừa 
lão hóa da dạng lỏng và dạng sữa sệt, không chứa thuốc (mỹ phẩm); kem bôi chống lão 
hóa trên da (mỹ phẩm); kem bôi chống lão hóa trên da dạng lỏng và dạng sữa sệt (mỹ 
phẩm); kem trang điểm dùng cho mắt (mỹ phẩm); kem trang điểm dùng cho mắt dạng 
lỏng và dạng sữa sệt (mỹ phẩm); kem giữ ẩm dùng cho da (mỹ phẩm); kem giữ ẩm dung 
cho da dạng lỏng và dạng sữa sệt (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2014-14755 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 

930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc, xà phòng, kem đánh răng, dầu gội 

đầu, sữa tắm, chế phẩm để giặt, chất tẩy rửa dùng cho gia đình, chất khử mùi dùng cho cá 
nhân, chất gel dùng cho mục đích mỹ phẩm, mascara (thuốc bôi lông mi mắt), kem chống 
nắng, nước sơn móng, dầu làm bóng móng, son môi,chế phẩm tạo màu cho tóc và tẩy màu 
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cho tóc, chế phẩm tạo nếp tóc lượn sóng và làm xoăn tóc lâu dài, keo bọt và dầu thơm để 
tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc, nước hoa xịt phòng, kem cạo râu, kem ủ chăm sóc tóc, phấn 
màu mắt.  

 

 
(210) 4-2014-14756 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Quang Minh   (VN) 

Thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2014-14757 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Quang Minh    (VN) 

Thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2014-14759 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.11.3; 26.4.4; A26.11.12; 
7.3.11 

(591) Tím, vàng, ghi xám, trắng 
(731) Công ty TNHH Thái Hoa Đô  

(VN) 

P101/56 Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (thực hiện bởi nhà hàng); dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2014-14760 (220) 27.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) PEGAVISION CORPORATION   (TW) 
2F.-1, No.5, Shing Yeh St., Shan Ding 
Vil., Kwei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien 
33341, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng.  
 

 
(210) 4-2014-14769 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.7.1; 5.7.3 
(591) Xanh lá, vàng tươi, nâu, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Liên Nông 

Việt Nam   (VN) 

Lô E2, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

Nhóm 31: Hạt giống. 
 

 
(210) 4-2014-14770 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây 
(731) Lý Lê Minh Phương  (VN) 

113 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản bằng phương pháp sấy khô: chôm chôm, táo, khổ qua, 
củ sen, bí đỏ, cải.  

 

 
(210) 4-2014-14771 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MAY FREAKERS  

(VN) 

Số 18, ngõ 475/41 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2014-14772 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh cỏ úa 
(731) Công ty CP hợp tác đầu tư 

công nghệ CINVICO  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà Housing Đường Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí, khuôn mẫu, đồ gá và dịch vụ mạ trên mọi chất liệu.  
 
 

(210) 4-2014-14775 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.4.7; 26.4.1; A5.3.13
(591) Xanh đậm, đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Nguyên Vy  (VN) 

100 Phan Châu Trinh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn phục vụ món cơm gà; dịch vụ cung cấp thức ăn; đồ 
uống do chính nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-14776 (220) 30.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.1.11; 25.1.6; 26.2.7; A1.1.10 

(591) Trắng, vàng, xanh lá, đà, đen 
(731) Trần Hữu Hải  (VN) 

100 Phan Châu Trinh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn phục vụ món cơm gà; dịch vụ cung cấp thức ăn; đồ 
uống do chính nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-14777 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25 
(731) Trung tâm Sáng Tạo Và Phát 

Triển Cộng Đồng  (VN) 

27/189 Giảng Võ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và dịch vụ giải trí. 
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(210) 4-2014-14778 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; A1.1.10; 26.15.1; 
A5.3.14; A5.3.13 

(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng 
(731) Hợp tác xã Phú Cường  (VN)

Số 2 Cầu Mới, phường Thụy Phương, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm (đã chế biến); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2014-14779 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Bùi Viết Hùng  (VN) 

23 đường 24, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp. 
 
 

(210) 4-2014-14781 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A5.3.15; A5.3.13; 26.13.25 
(591) Xanh đen, đen, trắng 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, China

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ nấm; thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2014-14782 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.13.25 
(591) Xanh đen, đen, trắng 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD   (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, China 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ nấm; thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2014-14783 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh đen, đen, trắng 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD   (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, China 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ nấm; thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2014-14784 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh đen, đen, trắng 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD   (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, China 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ nấm; thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2014-14785 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.15.2; 1.15.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Chu Khánh Hoà  (VN) 

Số 104, ngõ 90, phố Nhân Hòa, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; sơn 
phủ; sơn lót. 

 

 
(210) 4-2014-14786 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Lê Trung Thành  (VN) 

12/16 khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, 
thị xã Dĩ An, Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Khoá cửa, khoá xe (bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện). 
 

Nhóm 35: Mua bán: khóa cửa, khóa xe.  
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(210) 4-2014-14787 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phú Đạt  (VN)

236/20 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Con lăn của thợ sơn nhà, chổi quét sơn, bút lông để vẽ. 
 
 

(210) 4-2014-14788 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phú Đạt   (VN)

236/20 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Con lăn của thợ sơn nhà, chổi quét sơn, bút lông để vẽ. 
 
 

(210) 4-2014-14789 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.1 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại Hồng Giao  

(VN) 

ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inốc. 
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời [thiết bị cung cấp nước nóng]. 
 
 

(210) 4-2014-14790 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 21.1.17; 26.1.1; 15.1.13; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng
(731) Công ty TNHH cơ điện Đại 

Phong  (VN) 

6/9 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Quạt thông gió, quạt ly tâm, quạt hướng trục (bộ phận của động cơ và máy 
móc); hệ thống hút bụi dùng cho mục đích làm sạch; hệ thống khử bụi dùng cho mục đích 
làm sạch; máy hút dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quạt công nghiệp; quạt thông gió; quạt ly tâm; quạt hướng trục; quạt 
phun sương; quạt hơi nước. 
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(210) 4-2014-14791 (220) 30.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.5.3; 25.1.6; 1.3.1; A26.11.12 

(591) Xanh lam, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sắt thép Ngọc 

Biển  (VN) 

Lô số 22 Song Hành, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng như: xà gồ thép; khung kèo sắt; tôn mạ nhôm; tôn tráng 
kẽm; tôn mạ màu; tôn sóng tròn. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thép cán mỏng, tôn cuộn mạ kẽm, tấm lợp bằng kim loại, tấm lợp 
bằng kim loại cách nhiệt, tấm lợp bằng kim loại cách âm.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đại lý vé máy bay; dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2014-14792 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; A25.7.21 

(591) Ngọc thạch, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Đông Phương  (VN)

ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy bao gói; túi bằng giấy dùng để bao gói; túi rác bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2014-14793 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A3.6.3; 26.13.1; A26.1.24; 26.1.1 

(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Mèo Đen  (VN)

Số 13 Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2014-14794 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xanh da trời, xanh đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trịnh Vĩnh Khang  (VN) 

333C Lương Định Của, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại da giả. 
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(210) 4-2014-14795 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Canh cr«m 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Minox Việt Nam  (VN) 

7A/5/32D Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van, ống, vòng đai, vòng đệm, đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ 
dùng cho máy móc công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-14796 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.3; 1.5.1 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại ván ép Thịnh Phát  

(VN) 

133E Đặng Công Bĩnh, ấp 5, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Ván ép; ván lạng.  
 

 
(210) 4-2014-14797 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.5.1; 26.3.1 

(591) Xanh lá cây, xanh cô ban, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại -

điện & điện tử Bình Sơn  (VN) 

1006A tổ 7A Bình Quới, phường 28, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ; stator (phần tĩnh) bộ phận của máy; rotor (trục quay) bộ phận của máy. 
 

(210) 4-2014-14798 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, lam sẫm, trắng 
(731) Công ty TNHH thể thao -

thương mại Thanh Xuân  (VN) 

68 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao như: ghế tập tạ, ghế cong, dây nhảy, dây eo. 
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(210) 4-2014-14799 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đỏ tươi, trắng, vàng, ánh kim 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Hùng 

Gia Phát  (VN) 

231 Lý Thái Tổ, phường 09, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm hương thơm để thắp, hương trầm dùng để cúng; sản phẩm hương, nhang. 
 

 
(210) 4-2014-14800 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.8; A26.11.12 
(591) Tím 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Mai 

Phương  (VN) 

110A, Cách Mạng Tháng 8, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da. 
 

 
(210) 4-2014-14801 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.5.1; 26.1.2; A25.3.3 

(591) Đỏ vàng đất, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoàng Phúc  (VN) 

Tổ 2, ấp Suối Dép, xã Thái Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2014-14802 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BPR HEALTH INTERNATIONAL / 
BPR AGRO   (US) 
2651 N Harwood Street, Suite 370 Dallas 
TX 75201, U.S.A  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, cụ thể là dùng 
trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.  
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(210) 4-2014-14803 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.9; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, tím 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại M.E.B.I.P.H.A  (VN) 

18/8A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-14804 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A25.7.21; 1.5.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, nâu, nâu đỏ, 

hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại M.E.B.I.P.H.A   (VN) 

18/8A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 
 

(210) 4-2014-14805 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại M.E.B.I.P.H.A   (VN) 

18/8A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-14806 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; 26.4.7; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng, đen, xanh cốm 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại M.E.B.I.P.H.A   (VN) 

18/8A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
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(210) 4-2014-14807 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; 26.4.7; 26.7.25 

(591) Vàng, đen, xanh lá, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại M.E.B.I.P.H.A   (VN) 

18/8A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-14808 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Trắng, xanh lá 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại M.E.B.I.P.H.A   (VN) 

18/8A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-14809 (220) 30.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A25.3.3; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại M.E.B.I.P.H.A   (VN) 

18/8A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-14810 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại M.E.B.I.P.H.A   (VN) 

18/8A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
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(210) 4-2014-14811 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A25.7.21; 25.5.2; 26.1.6 
(591) Trắng, vàng, da cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại M.E.B.I.P.H.A   (VN) 

18/8A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-14812 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.15.1; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Vàng, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại M.E.B.I.P.H.A   (VN) 

18/8A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-14813 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại M.E.B.I.P.H.A   (VN) 

18/8A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-14814 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.17.11; A1.5.3 
(591) Xanh lá, đỏ, đen 
(731) 1. Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Phú Bảo Khang  (VN)

39 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Lê Thị Đài Trang  (VN) 

131 Cầu Kinh, khu phố 4, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
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(210) 4-2014-14815 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Trung 

ương MEDIPHARCO- TENAMYD  

(VN) 

Số 8 Nguyễn Trường Té, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14816 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Trung 

ương MEDIPHARCO- TENAMYD  

(VN) 

Số 8 Nguyễn Trường Té, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14817 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Đào Mạnh Hùng  (VN) 

Khu phố Phước Tiến, thị trấn Phước Bửu, 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2014-14818 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 18.1.5; 18.1.23; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất và lắp 

ráp xe điện NIJIA   (VN) 

Thôn Thượng Am, xã Liên Am, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện.  
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(210) 4-2014-14820 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 5.5.1; A5.5.22; A26.11.12 
(731) TIVOLI CO., LTD.   (JP) 

15-4, Doi 1-chome, Yugawaramachi, 
Ashigarashimo-gun, Kanagawa 259-
0303 Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Mứt kẹo hạnh nhân; cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); bánh quy; bánh mì; 
bánh ngọt; sô cô la; ca cao; cà phê; bánh kẹo; bánh quy giòn; kem lạnh ăn được; thạch trái 
cây (bánh kẹo); mật ong; bánh hạnh nhân (bánh ngọt); bánh bao; kẹo lạc, gạo; bánh gạo, 
chè (trà).  

 
 

(210) 4-2014-14821 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) TIVOLI CO., LTD.    (JP) 
15-4, Doi 1-chome, Yugawaramachi, 
Ashigarashimo-gun, Kanagawa 259-
0303 Japan   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Mứt kẹo hạnh nhân; cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); bánh quy; bánh mì; 
bánh ngọt; sô cô la; ca cao; cà phê; bánh kẹo; bánh quy giòn; kem lạnh ăn được; thạch trái 
cây (bánh kẹo); mật ong; bánh hạnh nhân (bánh ngọt); bánh bao; kẹo lạc, gạo; bánh gạo, 
chè (trà).  

 
 

(210) 4-2014-14822 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch men sứ 

Long Hầu   (VN) 

Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Đông 
Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-14823 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Tím hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần MASTER TRAN  

(VN) 

Nhà A10, TT16, KĐT Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-14824 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần MASTER TRAN  

(VN) 

Nhà A10, TT16, KĐT Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-14826 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 25.5.2; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, xanh lá cây 

nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phytosanté Việt 

Nam  (VN) 

P410, nhà B4, tập thể Bộ Ngoại Giao-
Nam Thành Công, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14827 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh cốm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 

Số 1C, tổ 36, cụm 5, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
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(210) 4-2014-14828 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh cốm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 

Số 1C, tổ 36, cụm 5, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-14829 (220) 30.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.7.17; A26.11.9; 5.5.19; 2.5.6 

(591) Hồng, xanh dương, vàng, xanh hòa bình, 
da cam, xanh da trời nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

dược phẩm Việt Pháp  (VN) 

152B Nguyễn Viết Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-14830 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) PRECISE BIOPHARMA PVT. LTD.  (IN)
209, Jhalawar, Patanwala Ind Estate, 
L.B.S. Road, Ghatkopar (West), Mumbai 
400 086, India 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14831 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dược phẩm Đông 

Nam  (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14832 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dược phẩm Đông 

Nam  (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14833 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dược phẩm Đông 

Nam  (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14834 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dược phẩm Đông 

Nam  (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-14835 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.20; 25.1.9; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, ghi 
(731) R & A BAILEY & CO  (IE) 

Nangor House, Western Estate, Nangor 
Road, Dublin 12, Republic of Ireland  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2014-14836 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 20.5.25; 5.5.16; A5.5.21; A26.11.12; 
26.4.4 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần giấy Sông 

Lam  (VN) 

Xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, tỉnh 
Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy. 
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(210) 4-2014-14837 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.24; A7.1.11 
(591) Vàng, nâu, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thép An Phát  

(VN) 

Xóm 18A, xã Nghi Liên, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-14838 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Thiên  (VN)

Tổ 45C, Đa Phước 2, phường Hòa Khánh 
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước uống tinh khiết; nước khoáng thiên nhiên đóng chai. 
 

 
(210) 4-2014-14840 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 19.7.1; A26.4.24; A11.3.2 
(591) Đen, vàng nhạt, vàng cam 
(731) Trần Thị Lưu  (VN) 

Số nhà 15 đường Lê Văn Miến, phường 
Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2014-14841 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, vàng cam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vận tải 

du lịch và thương mại Điện 

Quỳnh  (VN) 

Số nhà 10B, đường Nguyễn Khánh Toàn, 
phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ; cho thuê xe ô tô và xe có động 

cơ khác; kinh doanh dịch vụ kho bãi và dịch vụ hỗ trợ cho vận tải hàng hóa đường bộ. 
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(210) 4-2014-14842 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; 20.7.1; A19.7.22 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh 

lá cây đậm 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

đào tạo VICTORIA  (VN) 

Số 10A/B (số mới: số 18 ngõ 105) khu tập 
thể Tổng Cục II, đường Xuân La, xã Xuân
Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2014-14843 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH IVYCATION tư 

vấn giáo dục Quốc tế  (VN) 

Số 27 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư vấn 
du học, dịch vụ sắp xếp và tổ chức sự kiện với mục đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ cung 
cấp thông tin về giáo dục và đào tạo. 

 

 
(210) 4-2014-14844 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Vàng cam 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

M&D   (VN) 

Số 06/17 ngách 243 khu 18, phường 
Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy cầm và thủy sản. 
 

 
(210) 4-2014-14845 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.9.1; 26.1.1; 25.1.25 

(731) Nguyễn Văn Hồng   (VN) 

59/6 Hùng Vương, phường Tự An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
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(511)   Nhóm 33: Rượu nho. 
 

 
(210) 4-2014-14847 (220) 30.06.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(531) 26.4.2
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Đinh Xuân Hiệp  (VN) 

1184 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; bột sắn; chất thay thế cà phê. 

 

 
(210) 4-2014-14851 (220) 30.06.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(531) 26.15.1; 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24; 
A6.7.5; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng đất, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần SACOLAND  

(VN) 

63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ; dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng 

hóa đường sắt, đường bộ; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý 
vận tải đường biển; dịch vụ đại lý vé máy bay. 

 

 
(210) 4-2014-14852 (220) 30.06.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(531) 4.5.5
(731) ASIA 9 COMPANY LIMITED   (TH)

No.188/6, Lat Phrao 84 (Sangkom 
Songkroh Tai 1) Alley, Wang Thonglang 
Sub-district, Wang Thonglang District, 
Bangkok Metropolis, Thailand  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu bánh snack, kẹo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 

bánh snack, kẹo.  
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(210) 4-2014-14853 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ASIA 9 COMPANY LIMITED     (TH) 
No.188/6, Lat Phrao 84 (Sangkom 
Songkroh Tai 1) Alley, Wang Thonglang 
Sub-district, Wang Thonglang District, 
Bangkok Metropolis, Thailand   

(740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu bánh snack, kẹo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
bánh snack, kẹo.  

 
 

(210) 4-2014-14854 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HONEYS. CO., LTD.  (JP) 
27-1 , Shichihonmatsu, Hashirikuma, 
Kashima-machi, Iwaki-shi, Fukushima, 
Japan  

(740) Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên 
(LNT & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, khăn quàng cổ, quần đùi nịt bụng cho phụ 
nữ, trang phục dệt kim. 

 

(210) 4-2014-14855 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) HONEYS. CO., LTD.   (JP) 
27-1 , Shichihonmatsu, Hashirikuma, 
Kashima-machi, Iwaki-shi, Fukushima, 
Japan   

(740) Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên 
(LNT & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, khăn quàng cổ, quần đùi nịt bụng cho phụ 
nữ, trang phục dệt kim. 

 
 

(210) 4-2014-14856 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) HONEYS. CO., LTD.   (JP) 
27-1 , Shichihonmatsu, Hashirikuma, 
Kashima-machi, Iwaki-shi, Fukushima, 
Japan   

(740) Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên 
(LNT & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, khăn quàng cổ, quần đùi nịt bụng cho phụ 
nữ, trang phục dệt kim. 
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(210) 4-2014-14857 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) HONEYS. CO., LTD.   (JP) 

27-1 , Shichihonmatsu, Hashirikuma, 

Kashima-machi, Iwaki-shi, Fukushima, 

Japan   

(740) Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên 

(LNT & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, khăn quàng cổ, quần đùi nịt bụng cho phụ 

nữ, trang phục dệt kim. 
 

 
(210) 4-2014-14858 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(591) Hồng 

(731) HONEYS. CO., LTD.   (JP) 

27-1 , Shichihonmatsu, Hashirikuma, 

Kashima-machi, Iwaki-shi, Fukushima, 

Japan   

(740) Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên 

(LNT & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, khăn quàng cổ, quần đùi nịt bụng cho phụ 

nữ, trang phục dệt kim. 
 

 
(210) 4-2014-14859 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

GEN-VIET Tất Thành  (VN) 

Số 231 -233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thực phẩm cho em 

bé; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có gaz; tinh dầu dùng để sản xuất đồ uống. 
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(210) 4-2014-14860 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh cốm, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Gen-Viet Tất Thành   (VN) 

Số 231 -233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thực phẩm cho em 
bé; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh.   
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; tinh dầu dùng để sản xuất đồ uống. 
 

 (210) 4-2014-14861 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh tím than, trắng, tím
(731) Phạm Văn Tập   (VN) 

Thôn An Dật, xã Hồng Khê, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước tẩy rửa bồn cầu.  
 
 

(210) 4-2014-14863 (220) 30.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.17.18; A26.4.24 

(591) Xanh lá mạ, xanh da trời nhạt, đen, trắng
(731) Công ty TNHH We-Save  (VN)

79C Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ dịch vụ khuyến mãi (cho người khác) dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho ngườì khác).  

 
 

(210) 4-2014-14864 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.18 
(591) Xanh lá mạ, xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH We-Save   (VN)

79C Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ dịch vụ khuyến mãi (cho người khác) dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho ngườì khác).  

 
 

(210) 4-2014-14865 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; 24.17.18 

(591) Xanh lá mạ, xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH We-Save   (VN)

79C Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ dịch vụ khuyến mãi (cho người khác) dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho ngườì khác).  

 
 

(210) 4-2014-14866 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MARVEL CHARACTERS, INC.   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; đĩa âm thanh; bản ghi âm (có thể tải 
xuống được): bản ghi âm và ghi hình (có thể tải xuống được); loa; ống nhòm (quang học), 
máy tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh, 
đĩa CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD - ROMs (là 
một bộ phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể 
là bộ nạp pi/ hộp điện thoại cầm tay; vi mạch điện tử có chứa dữ liệu bản ghi âm nhạc, 
tấm màn hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-
pắc; chương trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy tính và 
đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn 
phím máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm 
máy vi tính; vỏ và hộp bảo vệ cho máy tính bảng và máy tính xách tay; điện thoại kéo dài, 
nam châm dùng cho mục đích trang trí, máy ảnh (máy quay) kỹ thuật số; máy nghe nhạc, 
xem phim kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số 
đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; đĩa quang học và quang từ chưa ghi dữ liệu; máy đọc 
đĩa quang học và quang từ và máy ghi âm thanh, viđiô và dữ liệu máy tính, máy điện tử 
ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính mắt; thước kẻ có chia khoảng cách (dụng cụ 
đo); tai nghe chùm qua đầu, tai nghe gài vào tai; máy hát karaoke; micrô; máy nghe nhạc 
MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; 
phim điện ảnh, bản ghi âm nhạc (có thể tải xuống được); máy nhắn tin; máy stereo cá 
nhân, máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi 
tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi, máy quay phim; máy ghi hình cát xét; 
máy chạy băng hình cát xét; hộp đựng có chứa băng trò chơi viđiô; đĩa dùng cho trò chơi 
điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; bản ghi hình (có thể tải 
xuống được); điện đài xách tay, miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi 
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tính, mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mặt nạ bảo vệ 
mặt (không dùng cho mục đích y tế); áo phao ghi lê (áo phao cứu sinh); kính bơi; ống thở 
(của thợ lặn). 

 

 
(210) 4-2014-14867 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 
(731) Vũ Văn Vinh  (VN) 

Thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: máy tập chạy bộ bằng điện, máy tập chạy bộ bằng cơ, máy 
tập cơ bụng, xe đạp tập thể dục, bàn bóng bàn, giàn tập tạ, xà đơn xếp.  

 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao: máy tập chạy bộ bằng điện, máy tập chạy bộ bằng 
cơ, máy tập cơ bụng, xe đạp tập thể dục, bàn bóng bàn, giàn tập tạ, xà đơn xếp.  

 

 
(210) 4-2014-14868 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ ánh Sáng 

Phương Đông  (VN) 

99 Phù Đổng Thiên Vương, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy giòn; bánh xốp; bánh; kẹo; bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh quy, bánh quy giòn, bánh xốp, bánh, kẹo, bánh ngọt các loại.  
 

 
(210) 4-2014-14869 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

BE U  (VN) 

Lầu 2, tòa nhà số 16 đường Trương Định, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ âm nhạc, quần áo, giày dép, ba lô; quảng cáo; bán đấu giá; 
tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ 
sỹ, người mẫu; nghiên cứu thị trường; thương mại truyền hình (mua bán phim, mua bán 
chương trình truyền hình, quảng cáo trên truyền hình, mua bán quần áo thời trang qua 
truyền hình). 
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(210) 4-2014-14870 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

BE U   (VN) 

Lầu 2, tòa nhà số 16 đường Trương Định, 
phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung ứng người mẫu thời trang; tổ chức biểu diễn các chương trình văn 
hóa, thời trang; dịch vụ đào tạo người mẫu; dạy trang điểm; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; xuất 
bản sách; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ chụp ảnh nghệ 
thuật; dịch vụ quay phim.  

 
 

(210) 4-2014-14872 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Kim Vĩnh Phát  (VN) 

518 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu, kem và sáp đánh bóng; xà phòng rửa xe.  
 
 

(210) 4-2014-14873 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) G & T FASHION SDN BHD   (MY) 
No. 1, Lorong Maju Utama Satu, Pusat 
Perniagaan Maju Utama, 14000 Bukit 
Mertajam, Penang, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; quần áo phụ nữ; quần áo mặc 
hàng ngày; quần đùi; giày; thắt lưng [trang phục].  

 

 
(210) 4-2014-14874 (220) 30.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A2.1.23; A2.3.23; A2.1.17; A2.3.17; 

2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty cổ phần An Điền Gia  

(VN) 

117/24 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 03: Hương (nhang); hương trầm để cúng tế; dầu thơm; hương liệu (tinh dầu). 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nhang thơm các loại), đại lý thông 
tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quản lý qui trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 
 

(210) 4-2014-14875 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 9.1.10; A26.4.6 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lam 
(731) CONOPCO, INC.  (US) 

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 
New Jersey 07632, The United States of 
America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Xốt may-on-ne; nước xốt cho sa-lát; nước xốt cà chua nấm (xốt); xốt cà chua; 
nước xốt (gia vị); nước xốt làm từ rau quả (gia vị); tương ớt (gia vị); mù tạc; dấm; chất 
phết lên bánh xăng đuých hay bánh mỳ kẹp nhân (hỗn hợp dạng kem của xốt may-on-ne 
và nước xốt làm từ rau quả). 

 

 
(210) 4-2014-14876 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation)  (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2014-14878 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.3; 19.7.1; 26.13.1 

(591) Trắng, đỏ 
(731) Cơ sở Ngọc Thủy  (VN) 

101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; keo xịt tóc; chế phẩm đánh bóng móng tay 
chân; nước sơn móng tay; gel vuốt tóc. 
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, chế phẩm nhuộm tóc, keo xịt tóc, chế phẩm đánh bóng 
móng tay chân, nước sơn móng tay, gel vuốt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-14879 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ môtô 

Nam Bình  (VN) 

Số 46-48-50, đường Dương Thị Cẩm 
Vân, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mô tô, xe máy. 
 

 
(210) 4-2014-14880 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 1.15.11; 25.1.25; 5.3.16 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Phi 

Thanh Vân  (VN) 

283/43 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem ngừa nám tàn nhang; sữa tắm trắng; kem dưỡng trắng; kem và 
bột tắm trắng; sữa rửa mặt; kem dưỡng thể. 

 

Nhóm 05: Thuốc đặc trị mụn. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm: kem ngừa nám tàn nhang, sữa tắm trắng, kem dưỡng trắng, 
kem và bột tắm trắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng thể. 

 

 
(210) 4-2014-14881 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; A5.5.21; 5.5.19; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, tím hồng 
(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 

363/87 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 
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(210) 4-2014-14882 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; 5.3.20 

(591) Nâu, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Mori A Phương Vy  (VN) 

105 đường số 16, tổ 19, khu phố 3, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-14883 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Kim Trần  (VN) 

270 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng hoá; dịch 

vụ lữ hành quốc tế và nội địa. 
 

 
(210) 4-2014-14884 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) A11.3.4; A25.3.3 

(591) Vàng cam, hồng, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại - dịch vụ Tiến 

Phát  (VN) 

Số 475/8 Bạch Đằng, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè). 
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(210) 4-2014-14885 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) KISONE CO., LTD  (KR) 
428ho, Ilsan Techno Town, 138, Ilsan-ro, 
Ilsandong-gu, Goyang-city, Gyonggi-do, 
Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón. 
 

 
(210) 4-2014-14886 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH TOMAGO  (VN)

169 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 
 

 
(210) 4-2014-14887 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nutreco 

International (Việt Nam)  (VN)

Lô số 22A, đường số 1, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản.  
 

 
(210) 4-2014-14888 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nutreco 

International (Việt Nam)  (VN)

Lô số 22A, đường số 1, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản.  
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(210) 4-2014-14889 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thiết bị chiếu 

sáng Minh Long  (VN) 

88 đường số 10, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Máng đèn LED, đèn rọi thẳng xuống (downlight) LED; đèn ốp trần LED; đèn 
chiếu sáng LED. 

 

 
(210) 4-2014-14890 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết bị chiếu 

sáng Minh Long  (VN) 

88 đường số 10, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Máng đèn led; đèn led âm trần; đèn ốp trần led; đèn chiếu sáng led. 
 

 
(210) 4-2014-14891 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; A26.11.9; 26.3.1; 26.4.4 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Giày ¸ 

Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; dép có quai hậu. 
 

 
(210) 4-2014-14893 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1 
(731) SKINCODE AG  (CH) 

Seestrasse 59, 8703 Erlenbach, 
Switzerland 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; tất cả các sản phẩm này 
sử dụng cho da toàn thân và da đầu. 

 

 
(210) 4-2014-14894 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED  (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-14895 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.4.2; A26.4.24 
(731) WANG WEIBING  (CN) 

58 Group 4, Lizhuang Village, Huagang 
Town, Jiangyan City, Jiangsu Province, 
P.R.China 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy thu hoạch; bàn máy cưa [bộ phận của máy]; máy cưa; 

động cơ vận hành bằng khí đốt, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát điện bằng sức 
gió; động cơ điện cho tua bin gió; máy cưa vòng; máy cưa ngang; cưa ngang [bộ phận của 
máy]. 

 
 

(210) 4-2014-14896 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 16.3.17 
(591) Đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Những Trang 

Vàng Việt Nam  (VN) 

809 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ và triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quan hệ công chúng; dịch vụ cho 
thuê phương tiện quảng cáo; phát hành các tài liệu quảng cáo. 
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(210) 4-2014-14897 (220) 30.06.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.1.10; A25.7.7; 7.1.5; A7.1.12; 7.5.2 

(591) Đỏ, xanh, vàng hồng, tím 
(731) Công ty cổ phần Những Trang 

Vàng Việt Nam   (VN) 

809 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ và triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quan hệ công chúng; dịch vụ cho 
thuê phương tiện quảng cáo; phát hành các tài liệu quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-14898 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BEIJING GAMEASE AGE DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
2nd Floor, East Wing, Jingyan Hotel, 
No.29 Shijingshan Road, Shijingshan 
District, Beijing, People's Republic of China

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; vật 
mang dữ liệu từ tính; đĩa quang; chương trình trò chơi máy tính; xuất bản phẩm điện tử, 
có thể tải xuống; đĩa compắc [nghe-nhìn]; máy nghe nhạc cầm tay; phim hoạt hình; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]. 

 

Nhóm 28: Thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi; bài lá; bàn cờ trò 
chơi; bóng cho trò chơi; túi để đồ của trò chơi crickê; thiết bị tập luyện thể hình; máy tập 
thể dục; găng tay dùng cho trò chơi; đồ câu cá. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo lợi ích công cộng; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo (thương 
mại); đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ maket 
cho mục đích quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng hàng hóa và dịch vụ của người 
khác; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; thư điện tử; gửi tin nhắn; thông tin 
liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông 
tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ thư viện lưu động; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; thông tin 
giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]. 
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Nhóm 42: Cho thuê máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; chuyển đổi dữ liệu máy 
tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; tư vấn phần 
mềm máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút. 

 

 
(210) 4-2014-14899 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BEIJING GAMEASE AGE DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
2ND Floor, East Wing, Jingyan Hotel, 
No.29 Shijingshan Road, Shijingshan 
District, Beijing, People's Republic of 
China  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; vật 
mang dữ liệu từ tính; đĩa quang; chương trình trò chơi máy tính; xuất bản phẩm điện tử, 
có thể tải xuống; đĩa compắc [nghe-nhìn]; máy nghe nhạc cầm tay; phim hoạt hình; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]. 

 

Nhóm 28: Thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi; bài lá; bàn cờ trò 
chơi; bóng cho trò chơi; túi để đồ của trò chơi crickê; thiết bị tập luyện thể hình; máy tập 
thể dục; găng tay dùng cho trò chơi; đồ câu cá. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo lợi ích công cộng; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo (thương 
mại); đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ maket 
cho mục đích quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng hàng hóa và dịch vụ của người 
khác; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; thư điện tử; gửi tin nhắn; thông tin 
liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông 
tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ thư viện lưu động; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; thông tin 
giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]. 

 

Nhóm 42: Cho thuê máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; chuyển đổi dữ liệu máy 
tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; tư vấn phần 
mềm máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút. 
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(210) 4-2014-14901 (220) 30.06.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thạnh Mỹ Thành   (VN) 

101/B khu vực Thới Xương 2, phường 
Thới Long, quận ¤ Môn, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý; mua bán nữ trang bằng vàng bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-14902 (220) 30.06.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A17.2.2; A5.5.21; A5.5.20 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thạnh Mỹ Thành   (VN) 

101/B khu vực Thới Xương 2, phường 
Thới Long, quận ¤ Môn, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý; mua bán nữ trang bằng vàng bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-14903 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Tím, đen 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Batto  (VN) 

Số 79 Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu; quảng cáo: thiết bị xả nước cảm ứng dùng cho bồn 
tiểu; vòi xả nuớc cảm ứng; máy sấy tay (dùng trong nhà vệ sinh), thiết bị cảm ứng phân 
phối giấy tự động (thiết bị vệ sinh); thiết bị cảm ứng cung cấp xà phòng tụ động (thiết bị 
vệ sinh), quạt thông gió, đèn điện cảm bị cảm ứng, nắp bồn cầu tự động: thùng rác (có 
mắt thần cảm ứng tự động đóng mở nắp): máy tính, máy tính bảng, điện thoại: bảng điện 
tử phần mềm máy tính (ghi sẵn), hệ thống mành rèm tự dộng dùng điện dây phơi tự động 
dùng điện - hệ thống cửa tự dộng (sử dụng điện năng), khóa cửa điện tử; thiết bị hẹn giờ 
và nhắc việc bằng giọng nói, máy chấm công, máy chấm công bằng thẻ, máy chấm công 
bằng vân tay thẻ điện tử nhận dạng bằng sóng vô tuyến (dùng cho mục đích nhận dạng 
đối tượng bằng sóng vô tuyến), cửa tự động (sử dụng điện năng), thiết bị điện tử điều 
khiển không gian, hàng rào điện tử thiết  bị cảm biến dùng để kiểm soát điều kiện sống 
(kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch của không khí); thiết bị điện tử điều khiển việc cho cá 
ăn tự động và cung cấp oxy tự động cho cá, thiết bị điện tử điều khiển việc cung cấp thức 
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ăn tự động cho vật nuôi trong nhà, hệ thống pin dùng năng lượng mặt trời thiết bị cảnh 
báo rò ga và khóa ga tự động, thiết bị bật tắt đèn cảm ứng điều khiển từ xa, thiết bị truyền 
phát tín hiệu không dây, thiết bị công tắc điều khiển từ xa, đèn cảm ứng tự động, ổ cắm 
hẹn giờ, thiết bị quản lý nàng lượng, bảng điều khiển cảm ứng, công tắc cảm ứng, thiết bị 
cảm biến khí C02, cám biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng), thiết bị mở rộng 
mạng hệ thống nhà thông minh, thiết bị kết nối trung tâm hệ thống nhà thông minh; bộ 
điều khiển rèm mành cảm ứng, thiết bị điều khiển hồng ngoại, thiết bị cảm biến khí ga, 
thiết bị báo khói, thiết bị cảnh báo an ninh, ổ cắm có điều khiển, thiết bị kiểm soát vào la 
nhà thông minh, thiết bị điều khiển đóng mở cửa tự dộng, thiết bị cảm biến đột nhập, thiết 
bị cảm biến mưa, chất Iỏng, thiết bị cảm biến kính vỡ, hệ thống dây phơi tự động, thiết bị 
tưới cây tự động.  

 
 

(210) 4-2014-14904 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.11.3; 7.1.6; 26.15.15; 26.3.23; 
7.1.24; A7.1.12 

(591) Xanh da trời, xám 
(731) Công ty cổ phần xi măng 

Xuân Thành  (VN) 

Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

 
(210) 4-2014-14905 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Nâu đậm 
(731) Công ty TNHH Việt Khánh Phú  

(VN) 

Lô A14 - A15 Cụm công nghiệp Diên 
Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 14: Dây đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Cặp xách, cặp làm việc; túi khoác vai; ví da; ví đựng điện thoại di động; móc 
chìa khoá làm bằng da đà điểu; móc chìa khoá làm bằng da cá sấu.  

 

Nhóm 20: Vỏ trứng điêu khắc dùng trang trí.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng; giày; dép.  
 

Nhóm 28: Thú nhồi bông.  
 

Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên bao bì, in trên mũ và ô che đầu, in trên các tấm che tủ bán hàng.  
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(210) 4-2014-14906 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Nâu đậm 
(731) Công ty TNHH Việt Khánh Phú  

(VN) 

Lô A14 - A15 Cụm Công nghiệp Diên 
Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 14: Dây đồng hồ. 
 

Nhóm 18: Cặp xách, cặp làm việc; túi khoác vai; ví da; ví đựng điện thoại di động; móc 
chìa khoá làm bằng da đà điểu; móc chìa khoá làm bằng da cá sấu. 

 
Nhóm 20: Vỏ trứng điêu khắc dùng trang trí.  

 

Nhóm 25: Thắt lưng; giày; dép.  
 

Nhóm 28: Thú nhồi bông.  
 

Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên bao bì, in trên mũ và ô che đầu, in trên các tấm che tủ bán hàng.  
 

 
(210) 4-2014-14907 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Việt Khánh Phú  

(VN) 

Lô A14 - A15 Cụm Công nghiệp Diên 
phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 14: Dây đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Cặp xách, cặp làm việc; túi khoác vai; ví da; ví đựng điện thoại di động; móc 
chìa khoá làm bằng da đà điểu; móc chìa khoá làm bằng da cá sấu.  

 

Nhóm 20: Vỏ trứng điêu khắc dùng trang trí.    
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giày; dép.    
 

Nhóm 28: Thú nhồi bông.    
 

Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc.    
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên bao bì, in trên mũ và ô che đầu, in trên các tấm che tủ bán hàng.  
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(210) 4-2014-14908 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Việt Khánh Phú  

(VN) 

Lô A14 - A15 Cụm Công nghiệp Diên 
phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 14: Dây đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Cặp xách, cặp làm việc; túi khoác vai; ví da; ví đựng điện thoại di động; móc 
chìa khoá làm bằng da đà điểu; móc chìa khoá làm bằng da cá sấu.  

 
Nhóm 20: Vỏ trứng điêu khắc dùng trang trí.    

 
Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giày; dép.    

 

Nhóm 28: Thú nhồi bông.    
 

Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc.    
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên bao bì, in trên mũ và ô che đầu, in trên các tấm che tủ bán hàng.  
 

 
(210) 4-2014-14909 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Việt Khánh Phú  

(VN) 

Lô A14 - A15 Cụm Công nghiệp Diên 
phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 14: Dây đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Cặp xách, cặp làm việc; túi khoác vai; ví da; ví đựng điện thoại di động; móc 
chìa khoá làm bằng da đà điểu; móc chìa khoá làm bằng da cá sấu.  

 

Nhóm 20: Vỏ trứng điêu khắc dùng trang trí.    
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giày; dép.    
 

Nhóm 28: Thú nhồi bông.    
 

Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc.    
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên bao bì, in trên mũ và ô che đầu, in trên các tấm che tủ bán hàng.  
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(210) 4-2014-14910 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công Ty TNHH Giấy Lan Vi  

(VN) 

86/121-86/123 Ông ích Khiêm, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy 
 

Nhóm 35: Mua bán giấy. 
 

 
(210) 4-2014-14911 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Lê Hoàng Nhật  (VN) 

Số 73, ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới 
Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, platin (bạch kim).  

 

 
(210) 4-2014-14912 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Nguyễn Duy Thịnh  (VN) 

60/1 đường Tôn Thất Tùng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; xúc xích cuộn bột; pho mát; thịt giăm bông, đùi lợn muối, thịt đóng 

hộp; thịt lợn muối xông khói. 
 

 
(210) 4-2014-14913 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.1; A11.3.4; 5.7.1 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu 
(731) Trần Minh Tuấn  (VN) 

Số 120 đường số 10 Cư xá Đài Ra Đa, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê. 
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(210) 4-2014-14914 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Hồng, trắng, xanh, đỏ 
(731) Lê Hoàng Thông  (VN) 

Số 863/5 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn trong siêu thị và trung tâm thương mại các sản phẩm quần 
áo, giầy dép, mũ nón, thực phẩm, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, sản phẩm vệ sinh 
dùng để làm sạch và trang điểm.  

 
 

(210) 4-2014-14915 (220) 01.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.1.12; A1.1.2 

(591) Xanh lá cây, đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao An 

Bình   (VN) 

234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  

 
 

(210) 4-2014-14916 (220) 01.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.15.7; 26.15.15; 7.15.22; 

7.15.1 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại BIMIVINA  (VN) 

Thôn Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác; thanh ghi lò; ống khói; phụ kiện định hình dùng cho lò đốt.  
 

 
(210) 4-2014-14917 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 18.3.23; A5.3.13; 17.2.25 
(731) Công ty TNHH Thủy Vy  (VN)

Số 2, ngõ 69 Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; khách sạn; nhà nghỉ du lịch; quán cà 
phê; quán rượu nhỏ.  
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(210) 4-2014-14920 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.13; A5.7.23; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thiết bị y tế Thảo Minh  (VN) 

85 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khẩu trang. 
 

 
(210) 4-2014-14921 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 

INC.   (US) 
101 Columbia Road, Morristown, New 
Jersey 07962, United States of America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Thiết bị kiểm soát truy cập và an ninh được bán riêng, như bộ phận hoặc kết 
hợp cùng với hệ thống gồm một hoặc nhiều thiết bị tỷ biến, máy quay kỹ thuật số và máy 
quay viđêô, hệ thống phần cứng máy quay để giám sát viđêô sử dụng giao thức Internet, 
máy quay hồng ngoại, máy quay mái vòm tốc độ sử dụng giao thức Internet; thiết bị ghi 
viđêô kỹ thuật số; ống kính cho máy quay; hệ thống giám sát báo động và kiểm soát truy 
cập; đầu đọc thẻ điện tử; bộ điều khiển và đầu đọc điển tử để kiểm soát quyền truy cập 
vào cơ ngơi và vườn tược; đầu đọc nhận dạng tần số vô tuyến; đầu đọc thẻ thông minh; 
khóa cửa dùng dấu vân tay sinh trắc học; khóa điện và điện tử; hệ thống tự động dùng 
điện dùng cho nhà và văn phòng bao gồm bộ đỉều khiển không dây và có dây, thiết bị 
kiểm soát và phần mềm cho các ứng dụng kiểm soát và giám sát thiết bị, hệ thống ánh 
sáng, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, an ninh và hệ thống điện cho nhà và văn 
phòng; điện thoại viđêô; bộ cảm biến báo động; thiết bị báo động chống đột nhập; hệ 
thống an ninh tòa nhà bao gồm phần mềm và phần cứng để cung cấp hình ảnh, viđêô, tình 
trạng báo động, sơ đồ tòa nhà, và thông tin đến một trạm từ xa; thiết bị báo động chống 
trộm; thiết bị báo cháy và sơ tán khẩn cấp, cụ thể là bảng điều khiển báo cháy, bộ cảm 
biến khói, bộ cảm biến nhiệt, trạm kéo thiết bị báo động, thiết bị thông báo có thể nhìn và 
có thể nghe, đèn chớp báo hiệu, còi báo động, chuông, còi và loa; thiết bị báo động cháy; 
thiết bị báo động dò khí; thiết bị báo động an ninh cá nhân; bộ điều khiển báo động an 
ninh; thiết bị báo động an ninh; thiết bị báo động khói; thiết bị báo động âm thanh; phần 
mềm quản lý cơ sở vật chất, cụ thể là phần mềm để kiểm soát hệ thống an ninh và truy 
cập và môi trường tòa nhà.  

 

Nhóm 38: Truyền âm thanh, viđêô và thông tin từ web cam (máy quay trực tuyến), máy 
quay viđêô hoặc điện thoại di động, tất cả có nội dung là tài liệu trực tiếp hoặc đã ghi.  
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Nhóm 45: Giám sát an ninh nhà sử dụng bộ cảm biến kính vỡ không dây và có dây, thiết 
bị dò chuyển động, máy quay, thiết bị báo động ở bể bơi, thiết bị báo động nước và van 
ngắt, bộ cảm biến tiếp xúc ở cổng, cửa ra vào và cửa sổ, thiết bị báo động thời tiết khắc 
nghiệt.   

 

 
(210) 4-2014-14922 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) NIKE INNOVATE C.V  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon 97005-6453, U.S.A  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn; cán gậy đánh gôn; bóng dùng trong môn 

đánh gôn; găng tay đánh gôn; tay cầm gậy đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn; điểm 
phát bóng dùng trong đánh gôn (cọc nhỏ, nhọn để đặt bóng trước khi đánh nó vào từng 
lỗ); túi phủ đầu gậy đánh gôn; vật đánh dấu vị trí quả bóng dùng trong môn đánh gôn; bộ 
dụng cụ để sửa chữa tảng đất cỏ trong chơi gôn.  

 
 

(210) 4-2014-14923 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần gạch men sứ 

Long Hầu   (VN) 

Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng sứ gồm: xí bệt, xí xổm, chậu rửa (gắn cố định), chỗ đi 

tiểu (thiết bị vệ sinh gắn cố định).   
 

 
(210) 4-2014-14924 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tora Hiryo Việt 

Nam   (VN) 

Số 15, đường số 3, khu biệt thự Tấn 
Trường, phường Phú Thuận, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-14925 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH Tora Hiryo Việt 

Nam  (VN) 

Số 15, đường số 3, khu biệt thự Tấn 
Trường, phường Phú Thuận, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-14926 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) NIKE INNOVATE C.V  (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon 97005-6453, U.S.A 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất, và mũ nón, khăn đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-14928 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 14.3.1; A14.3.3 
(731) BIING FENG ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No. 16, Lane 23, Chung Cheng Road, 
Alian, Kaohsiung, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại, máy tạo hình đai ốc. 
 

 
(210) 4-2014-14929 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

xây dựng Kiến Gia Khang  (VN)

256 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa công trình dân dụng và công nghiệp, dịch vụ 
trang trí nội thất. 
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Nhóm 42: Thiết kế tổng thể mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình 
dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2014-14930 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; A9.3.9 
(731) 1. Trần Thị Diệp  (VN) 

Số nhà 42, đường 5 tập thể F361 Yên 
Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

2. Vũ Thị Nhật Linh  (VN) 

Số nhà 146C, ngõ 318 Đê La Thành, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Hương Lan  (VN) 

Nhà số 5, ngách 6/106, ngõ 106 phố 
Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo và váy (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2014-14931 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.4; A3.1.24; 3.1.16; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Đức Khải  

(VN) 

271/7B An Dương Vương, phường 3, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong công nghiệp; nhựa nhân tạo dạng thô/chưa xử lý. 
 

Nhóm 02: ¤ tô; xe máy; xe tải. 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, kệ. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán: ô tô, mô tô, xe máy, xe có động cơ, phụ tùng xe, các loại xe và phụ 
tùng thay thế cho xe; mun bán máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế; mua bán hàng điện lạnh; 
mua bán sản phẩm cơ khí; mua bán trang thiết bị văn phòng và linh phụ kiện thiết bị văn 
phòng; mua bán hàng gỗ gia dụng và công nghiệp; mua bán hàng trang trí nội thất; mua 
bán hàng lưu niệm (hàng thủ công mỹ nghệ); mua bán bia, nước ngọt, bánh kẹo, trái cây, 
cà phê, thuốc lá điếu sản xuất trong nước; mua bán vật tư và thiết bị điện; đại lý kinh 
doanh mua bán xăng, dầu, gas, dầu nhờn (nhớt); mua bán phế liệu; mua bán hàng điện gia 
dụng, linh phụ kiện hàng điện lạnh và điện gia dụng; quản lý dự án; quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình; tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp 
luật). 
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Nhóm 36: Mua bán nhà ở; cho thuê văn phòng; cho thuê mặt bằng; cho thuê nhà xưởng; 
sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan; hoạt động tư vấn đầu tư tài chính. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa và thay thế phụ tùng xe các loại; san lấp mặt bằng; xây dựng dân 
dụng và công nghiệp; xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, bến cảng, sân ga; sửa 
chữa phương tiện giao thông và phương tiện cơ giới đường bộ; bảo dưỡng phương tiện 
giao thông và phương tiện cơ giới đường bộ; bảo dưỡng phương tiện giao thông và phương 
tiện cơ giới đường bộ; xây dựng công trình điện, đường dây điện và trạm biến áp; dịch vụ 
lắp đặt hàng điện lạnh và điện gia dụng; dịch vụ bảo trì hàng điện lạnh và điện gia dụng. 

 

Nhóm 38: Đại lý dịch vụ bưu chính; đại lý dịch vụ viễn thông (không tổ chức cho khách 
truy cập internet). 

 

Nhóm 40: Lắp ráp phương tiện giao thông theo đơn đặt hàng (cho người khác); lắp ráp 
phương tiện cơ giới đường bộ theo đơn đặt hàng (cho người khác); gia công sản phẩm 
nhựa theo đơn đặt hàng (cho người khác); tái chế sản phẩm nhựa; gia công hàng gỗ gia 
dụng và công nghiệp theo đơn đặt hàng (cho người khác); gia công lắp ráp ô tô theo đơn 
đặt hàng (cho người khác). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 44: Nuôi trồng thuỷ hải sản; trồng rừng. 
 

 
(210) 4-2014-14932 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

xanh da trời 
(731) Công ty TNHH ATC Việt Nam  

(VN) 

Số 1, phố Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau ghém tươi; rau tươi; trái cây tươi; rau cỏ tươi. 
 

 
(210) 4-2014-14933 (220) 01.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 11.3.14; 26.4.1 

(731) Công ty cổ phần 7P  (VN) 

491D3 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2014-14934 (220) 01.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540)   

(731) Công ty cổ phần 7P  (VN) 

491D3 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2014-14935 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm quốc 

tế Sao Xanh  (VN) 

Số 18 ngõ 23 phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: dầu gội, dầu xả, dầu hấp, kem ép tóc, kem uốn tóc, kem nhuộm tóc. 
 

 
(210) 4-2014-14936 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Đặng Thị Thanh  (VN) 

Số 481 đường Hà Huy Tập, phường Đại 
Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ. 
 

 
(210) 4-2014-14937 (220) 01.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.7.11; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xanh lá cây, 
xanh đen, vàng, xanh biển 

(731) Công ty cổ phần HATIKA  (VN)

60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản, văn phòng; đại lý bất động sản; 
quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ. 

 

Nhóm 39: Cho thuê xe; đặt chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho việc vận tải; vận tải bằng 
đường hàng không; môi giới vận tải; du lịch. 

 

Nhóm 43: Nhà nghỉ; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2014-14938 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.2; 26.3.23 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Trung 

Trinh  (VN) 

671/7A Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-14940 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Nâu đất 
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư Hưng Phát Đạt  (VN) 

13 đường 27A, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, đồ uống không cồn, nước xả vải, bột giặt. 
 

 
(210) 4-2014-14942 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) FVC PHILIPPINES, INC.  (PH) 
Narra Road, Barrio San Antonio, San 
Pedro, Laguna, Philippines 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; van ống nước bằng kim 
loại. 

 

Nhóm 07: Van [bộ phận của máy]; nắp van [bộ phận của máy móc]; van áp lực [bộ phận 
của máy móc].  

 

 
(210) 4-2014-14943 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thanh Thủy  (VN)

Số 37, ngách 38, ngõ 191 đường Lạc 
Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện). 
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(210) 4-2014-14944 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Hà Dũng  (VN) 

Số 47, ngách 108, ngõ 2, phố Xã Đàn, tổ 
60, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch; vữa dùng trong 
xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-14945 (220) 01.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A17.2.2; 26.1.1; 17.2.17 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Phát Thới An  (VN) 

11 Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, trang sức mỹ nghệ, đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 
 

(210) 4-2014-14946 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh  (VN) 

Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2014-14947 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Xanh dương, xanh tím than 
(731) Đặng Thị Phương Anh   (VN)

Số 30, C7 tổ 48, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào tinh chế; yến sào sơ chế; tổ yến đã được sơ chế và bảo quản 
(làm món ăn); thực phẩm làm từ yến sào; thực phẩm làm từ tổ yến. 
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(210) 4-2014-14948 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 25.7.25; 5.3.11 
(591) Vàng nhạt, xanh rêu nhạt, trắng 
(731) Lê Thị Ngọc Quyền   (VN) 

421/10 đường Sư Vạn Hạnh nối dài, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mát-xa); dịch vụ 

tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 
 

(210) 4-2014-14949 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.22; 5.5.19; 25.1.25; 26.4.9 
(591) Xanh hòa bình, xanh nhạt, hồng, ghi, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-14950 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.13.1; 26.1.5; A25.3.3 
(591) Xanh sẫm, đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh 

nhạt, da cam, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14951 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 1.15.14; 26.1.2; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh nước biển, 

xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn    (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-14952 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-14953 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14954 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14955 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-14956 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-14957 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-14958 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-14959 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-14960 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-14961 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-14962 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-14963 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông    (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05:  Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-14964 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1 
(591) Vàng đồng 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Nguyễn Ân  (VN) 

28/4 Nguyễn Trung Trực, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị máy tính; mua bán linh kiện điện tử.  
 

Nhóm 37: Sữa chữa, lắp đặt các thiết bị điện tử sữa chữa lắp đặt các máy móc công 
nghiệp.  

 

(210) 4-2014-14965 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) HENKEL AG & CO. KGAA   (DE) 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, 
Germany  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm mỹ phẩm làm sạch tóc; chế phẩm 

mỹ phẩm phủ màu tóc; chế phẩm mỹ phẩm nhuộm màu tóc; chế phẩm mỹ phẩm tẩy tóc; 
chế phẩm mỹ phẩm tạo nếp tóc và uốn tóc giữ sóng lâu; xà phòng; sản phẩm chăm sóc da; 
nước rửa tay và cơ thể; nước thơm cho tay và cơ thể; chất khử mùi dùng cho mục đích cá 
nhân; nước hoa; mỹ phẩm có màu (trang điểm); sản phẩm chăm sóc miệng.  
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(210) 4-2014-14966 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) CHEMOFORMA LTD.   (CH) 
Rheinstrasse 28-32 CH-4302 Augst, 
Switzerland  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn và chất phụ gia cho động vật (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-14967 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.3; A26.11.12 
(591) Vàng, đen 
(731) Ngô Doãn Chính   (VN) 

D4/4A đường 385, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ về thẻ thanh toán, phát hành thẻ thanh toán.  

 

 
(210) 4-2014-14969 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A8.1.16; 8.1.18; A8.1.17 
(591) Đỏ đun, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Mùa Xuân  (VN)

Phòng 1408, tòa nhà Thành Công, số 57 
Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-14970 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.5.1; A1.1.10 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ du lịch Phương Đại 

Lợi  (VN) 

Khu B2.19 lô 15 - 16 - 17 đường Võ Văn 
Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2014-14972 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.  

(CA) 
161 Commander Blvd., Agincourt, 
Ontario, M1S 3K9, Canada  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2014-14973 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) BOBBI BROWN PROFESSIONAL 

COSMETICS INC.   (US) 
767 Fifth Avenue, New York, New York 
10153, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-14974 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) SONY CORPORATION   (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Ti vi; thiết bị đọc âm thanh cầm tay; điện thoại thông minh; điện thoại di động; 

loa; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị thu nhận và thiết bị đọc hình ảnh và âm thanh dùng 
cho hệ thống rạp hát gia đình; đầu đọc và đầu ghi đĩa DVD; đầu đọc và đầu ghi đĩa 
quang; thiết bị đọc và thiết bị ghi âm thanh kỹ thuật số; thiết bị đọc và thiết bị ghi hình 
ảnh kỹ thuật số; tai nghe; máy ảnh kỹ thuật số; máy ghi hình [máy quay video xách tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình]; thiết bị quay phim chụp ảnh; thiết bị dẫn đường cho xe cộ 
[máy vi tính trên xe cộ]; vật mang dữ liệu quang học; vật mang dữ liệu từ tính; màn hình 
hiển thị đeo trên đầu; máy tính bảng; máy tính bỏ túi; máy tính xách tay; máy vi tính; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải được]; thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; chương trình trò chơi cho máy trò chơi viđeo tại nhà; mạch điện tử 
và đĩa compact - bộ nhớ chỉ đọc đã được ghi sẵn các chương trình trò chơi cầm tay với 
màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; tập tin (file) nhạc có thể tải về; tập tin (file) video 
có thể tải về; đĩa video và băng viđeo đã ghi sẵn; phim điện ảnh đã lộ sáng; phim dành 
cho máy chiếu đã lộ sáng; giá phim dành cho máy chiếu. 
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(210) 4-2014-14975 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.3; 26.2.1; A17.1.2 
(591) Xanh nước biển, cam, vàng, đỏ, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 

Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; cháo ăn liền; bánh snack; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; hủ 
tiếu ăn liền; bột ngũ cốc dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2014-14976 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) DBA DEUTSCHLAND GmbH  (DE) 

Birkenallee 110-134, 48432 Rheine, Germany
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-14977 (220) 01.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.13.1; 26.4.3; A3.13.24 

(591) Da cam, trắng, đỏ, xanh nước biển 
(731) DBA DEUTSCHLAND GmbH   (DE) 

Birkenallee 110-134, 48432 Rheine, Germany
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-14978 (220) 01.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.3 

(591) Đen, xám, trắng, da cam, đỏ, xanh nước biển
(731) DBA DEUTSCHLAND GmbH   (DE) 

Birkenallee 110-134, 48432 Rheine, Germany 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2014-14980 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) BEIJING GAMEASE AGE DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
2nd Floor, East Wing, Jingyan Hotel, 
No.29 Shijingshan Road, Shijingshan 
District, Beijing, People's Republic of China

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; vật 
mang dữ liệu từ tính; đĩa quang; chương trình trò chơi máy tính; xuất bản phẩm điện tử, 
có thể tải xuống; đĩa compắc [nghe-nhìn]; máy nghe nhạc cầm tay; phim hoạt hình; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]. 

 

Nhóm 28: Thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi; bài lá; bàn cờ trò 
chơi; bóng cho trò chơi; túi để đồ của trò chơi crickê; thiết bị tập luyện thể hình; máy tập 
thể dục; găng tay dùng cho trò chơi; đồ câu cá. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; đại lý 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ maket cho mục đích 
quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng hàng hóa và dịch vụ của người khác; dịch vụ 
tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ khuyển mại [cho người khác]; hệ thống hoá thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ thư điện tử; gửi tin nhắn; 
thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ thư viện lưu động; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; thông tin 
giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]. 

 

Nhóm 42: Cho thuê máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; chuyển đổi dữ liệu máy 
tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; tư vấn phần 
mềm máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút. 

 
 

(210) 4-2014-14982 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-14983 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.21; 3.7.17; 26.3.23 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, xanh dương, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thời trang vải T và T  (VN) 

Số 20/16, đường Võ Thị Sáu, KP 3, 
phường Quyết Thắng, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán vải sợi, quần áo.  
 

 
(210) 4-2014-14984 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xám 
(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 
Osaka, 571-8501, Japan 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt cho mục đích gia dụng; máy giặt cho mục đích công nghiệp; máy rửa 
bát cho mục đích gia dụng; máy rửa bát cho mục đích công nghiệp; máy hút bụi chân 
không cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cho mục đích công nghiệp; máy 
nâng (thang máy); máy nghiền rác có chức năng khử mùi. 

 

 
(210) 4-2014-14985 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 5.9.19; 20.1.1 
(591) Xanh dương 
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 
Osaka, 571-8501, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt cho mục đích gia dụng; máy giặt cho mục đích công nghiệp; máy rửa 
bát cho mục đích gia dụng; máy rửa bát cho mục đích công nghiệp; máy hút bụi chân 
không cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cho mục đích công nghiệp; máy 
nâng (thang máy); máy nghiền rác có chức năng khử mùi. 
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(210) 4-2014-14986 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) SEALCO COMMERCIAL VEHICLE 
PRODUCTS, INC.  (US) 
215 East Watkins, Phoenix, Arizona 
85004, United States of America 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 12: Van dùng cho hệ thống phanh hơi và các bộ phận thay thế cho chúng, đặc biệt 
là sử dụng trong xe cộ.  

 

 
(210) 4-2014-14988 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lương Gia  (VN) 

656/55 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-14989 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Minh Thắng  (VN)

Số 43, ngõ 7, đường Phùng Hưng, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước uống có 
gaz; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố.  

 
 

(210) 4-2014-14990 (220) 01.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 5.3.11; 5.3.4 
(591) Ghi xám, vàng, trắng 
(731) ANDREW HING FONE TSANG  (CA) 

1102-2668 Ash Street, Vancouver, 
Canada  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2014-14991 (220) 01.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(531) 5.3.11; A5.3.14; 5.3.4 

(591) Ghi xám, vàng, trắng 

(731) ANDREW HING FONE TSANG   (CA)

1102-2668 Ash Street, Vancouver, 

Canada  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2014-14992 (220) 01.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(731) ZHANJIANG HAIMAO 

AQUACULTURE BIOSCIENCE 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Westside Dongnan Dock East Island, 

Zhanjiang Guangdong, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 31: Tảo dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật; thực phẩm cho động vật; cám; 

vật nuôi gây giống; cỏ khô làm thức ăn gia súc; thức ăn gia súc; thức ăn vỗ béo cho động 

vật; protein dùng làm thức ăn cho động vật; mồi câu cá [mồi sống]; bột cá làm thức ăn 

động vật. 
 

 
(210) 4-2014-14993 (220) 01.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24; A25.7.22 

(731) ZHANJIANG HAIMAO 

AQUACULTURE BIOSCIENCE 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

Westside Dongnan Dock East Island, 

Zhanjiang Guangdong, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 31: Chất phụ gia cho thức ăn gia súc, không dùng cho mục đích y tế; thức ăn vỗ 

béo cho động vật; thực phẩm giàu protein cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; 

cỏ khô làm thức ăn gia súc.  
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(210) 4-2014-14994 (220) 02.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A26.4.24 

(731) Nguyễn Thanh Hương  (VN)

Số 18 ngõ 162B, phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  
 
 

(210) 4-2014-14995 (220) 02.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.3; 26.1.1; 25.1.25; 25.1.9 

(591) Vàng, đen, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hà Phương  (VN) 

Số 6, tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà 
Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu, cụ thể là: rượu gạo; rượu ba kích; rượu nếp cái hoa vàng; rượu hoa quả; 
rượu ngâm nấm linh chi (không dùng cho mục đích y tế); rượu ngâm thuốc bắc (không 
dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-14996 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở Ngọc Tú Nai-L  (VN)

100, Nguyễn Việt Hồng, phường An 
Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ sơn móng tay, móng chân; dịch vụ cắt sửa móng tay, móng chân; dịch 
vụ trang điểm (làm đẹp); dịch vụ massage (mát xa); chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2014-14997 (220) 02.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.3; 26.1.1; 25.1.25; 25.1.9 

(591) Xanh, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hà Phương  (VN) 

Số 6, tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà 
Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu, cụ thể là: rượu gạo; rượu ba kích; rượu nếp cái hoa vàng; rượu hoa quả; 
rượu ngâm nấm linh chi (không dùng cho mục đích y tế); rượu ngâm thuốc bắc (không 
dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-14998 (220) 02.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 8.1.18 

(591) Nâu, vàng, đỏ 
(731) Cty TNHH Eden Nero  (VN)

30 Trần Văn Thành, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, bánh ăn kèm với kem, bánh mì. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây có ga.  
 
 

(210) 4-2014-14999 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (trading as Seiko Holdings 
Corporation)  (JP) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; thiết bị và dụng cụ đo thời gian và 
bấm giờ (đồng hồ); hộp đựng đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay; các bộ phận và linh 
kiện của các hàng hóa nêu trên. 

 

 
(210) 4-2014-15000 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

AVI Việt Nam  (VN) 

83 Lê Văn Lương, khu Nội Chính, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện. 
 

 
(210) 4-2014-15001 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

AVI Việt Nam  (VN) 

83 Lê Văn Lương, khu Nội Chính, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện. 
 
 

(210) 4-2014-15003 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.3; 26.1.1; A3.7.24 
(591) Ghi, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

Viami  (VN) 

Số nhà 27 Cầu Giấy, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu (máy quét); thiết bị ngoại vi máy tính.  
 
 

(210) 4-2014-15005 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.23; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

đỏ 
(731) Công ty cổ phần CHELATE Việt 

Nam  (VN) 

Số 83, Trần Bình Trọng, phường Đông Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá sinh học, phân bón lót lân hữu cơ, vô cơ, vi sinh, phân kích phát tố 
hoa trái, kích tố lá hạt.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu phân bón lá 
sinh học, phân bón lót lân hữu cơ, vô cơ, vi sinh, phân kích phát tố hoa trái, kích tố lá hạt.  

 

 
(210) 4-2014-15006 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu Song Thuỷ  

(VN) 

Hẻm 3, số nhà 12/15C, đường 30/4, 
phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 29: Tôm sú, đã qua chế biến. 
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(210) 4-2014-15007 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quảng cáo Ngôi Sao 

Nam   (VN) 

159/35 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2014-15009 (220) 02.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1 

(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Phượng Hoàng  

(VN) 

1364 quốc lộ 14, xã Tiến Thành, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện. 
 

Nhóm 39: Phân phối điện. 
 
 

(210) 4-2014-15010 (220) 02.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; 24.9.1 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Kim Tân Đồng 

Khánh  (VN) 

379 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu. 
 

 
(210) 4-2014-15011 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) LARGAN MEDICAL CO., LTD.   (TW) 
2F No. 14, 23rd Rd., Taichung Industrial 
Park, Nantun Dist., Taichung City, 
40850, Taiwan  

(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 

(511)   Nhóm 09: Thấu kính tiếp xúc.  
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(210) 4-2014-15012 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 25.3.1; 21.1.17 
(731) 1. Viện điện tử - Viện Khoa học 

và Công nghệ Quân sự   (VN) 

Số 17 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Công ty cổ phần Tsun Việt 

Nam   (VN) 

Số 55, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là máy vật lý trị liệu đa năng.  
 

 
(210) 4-2014-15014 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.4; A5.5.21; 26.2.7; 26.4.2 
(591) Đỏ đô, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH quốc tế Lựa 

Chọn Xanh  (VN) 

63/15A, đường số 20, phường 08, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao; bánh kẹo; bánh snach ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-15016 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.2.7; A26.11.9; A7.1.11; 7.1.24; 
26.5.1 

(591) Vàng cam, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH đầu tư và xây 

dựng Chính Phương  (VN) 

482/28 Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng 
kim loại cho xây dựng; kẽm. 

 

Nhóm 20: Mành che cửa sổ bên trong nhà (mành che nắng)[đồ nội thất]; giường ngủ; ghế 
dài; tủ nhiều ngăn; ghế ngồi; bàn.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ xây, lát; phá dỡ các 
công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch 
vụ giám sát việc xây dựng công trình. 
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(210) 4-2014-15017 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.3.3 
(591) Đen, vàng nghệ 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Shine Việt Nam   (VN) 

Số 18 ngõ 220 phố Bạch Mai, phường 
Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2014-15018 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.4; 26.5.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen, xanh, ghi 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

nông nghiệp Chiến Thắng  (VN)

Số 07 lô 4, khu đô thị Nam La Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 

 
(210) 4-2014-15019 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đông Nam 

Đức Thành  (VN) 

Lô A8-5, đường C1, Khu Công Nghiệp 
Bourbon An Hòa, xã An Hòa, huyện 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón.  
 

 
(210) 4-2014-15020 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Phong  (VN)

15/7A Đoàn Như Hài, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-15021 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Huỳnh Trung Quân  (VN) 

Thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt phúc bồn tử dẻo (dạng ướt).  
 

Nhóm 30: Trà phúc bồn tử. 
 

Nhóm 32: Si rô phúc bồn tử; nước ép phúc bồn tử. 
 

Nhóm 33: Rượu phúc bồn tử. 
 

 
(210) 4-2014-15022 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.9.24; 3.9.16; 1.3.1; A5.3.13 
(591) Đỏ trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đông lạnh 

thủy sản Long Toàn   (VN) 

Khóm 2, thị trấn Duyên Hải, huyện 
Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá được bảo quản; cá không còn sống; cá đóng hộp; tôm 

đã qua chế biến và dùng làm thực phẩm cho người; mực đã qua chế biến và dùng làm thực 
phẩm cho người.  

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm làm từ cá, cá được bảo quản, cá không còn sống, cá đóng 
hộp, phi-lê cá, tôm đã qua chế biến, cua đã qua chế biến, mực đã qua chế biến, thủy hải 
sản đông lạnh, thủy hải sản đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2014-15024 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược Miền 

Nam   (VN) 

24/6 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-15025 (220) 02.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Miền 

Nam  (VN) 

24/6 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2014-15026 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.5.25; A25.7.21; A26.11.8

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty cổ phần Mộc Đông ¸  

(VN) 

Lô B2 dự án cụm công nghiệp Phú Minh, 

phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, tủ, tủ hồ sơ, giường. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ dân dụng và đồ gỗ văn phòng: bàn, ghế, tủ, tủ hồ sơ, giường. 

 

Nhóm 37: Trang trí nội thất; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng đồ nội thất. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang trí nội thất; thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2014-15027 (220) 02.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(531) 25.1.9; 26.1.2; 25.1.25 

(591) Trắng, xanh dương sẫm, vàng nhạt

(731) Hộ kinh doanh Kim Phượng  

(VN) 

309/7 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh ngọt; bánh mì; mứt khô (dạng kẹo).  
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(210) 4-2014-15029 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.4.2; 5.7.12; A5.7.22 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng, tím, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH Hải Hồng  (VN)

Cầu Đầm, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước quả (đồ uống), nước giải khát 
bằng trái cây (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2014-15030 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Nâu đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần ALPHANAM 

FOOD  (VN) 

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị đối với các mặt hàng: lương thực, thực phẩm (cụ thể là 
bánh, kẹo, thuốc lá, rượu, bia, gạo, thịt, cá, rau, củ, quả), hàng may mặc (quần áo, giày 
dép, túi xách), và đồ gia dụng (cụ thể là đồ dùng trong nhà bếp như nồi, niêu, xoong, 
chảo, thìa, dĩa), đồ điện tử (tivi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, lò vi sóng). 

 

 
(210) 4-2014-15031 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Nâu đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần ALPHANAM 

FOOD  (VN) 

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn, nước sô đa và nước ép hoa quả; bia. 

 

Nhóm 33: Rượu Brandi; rượu Gin; rượu rum; rượu vốt ca; rượu uýt ki; rượu vang. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục 
vụ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2014-15032 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.6; 26.1.1; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần và đầu tư 

phát triển công nghệ Hợp 

Phát  (VN) 

Số 6, ngõ 594, đường Láng, phường Láng 
hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản đã chế biến, rau củ quả đã chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu nông sản, cụ thể: thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản và 
các loại sản phẩm rau củ quả. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt, cụ thể: cây gia vị, cây dược liệu, rau củ quả; dịch vụ làm 
vườn; chăn nuôi, cụ thể: gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản. 

 
 

(210) 4-2014-15033 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25; 5.7.14 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh sẫm, 

vàng, da cam 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15034 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 18.1.5; 2.7.23; 2.7.13; A25.7.21 
(591) Xanh hòa bình, da cam, tím nhạt, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15035 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.2; 1.15.15; A26.11.12; A17.5.2 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, xanh sẫm, 

hồng, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15036 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A19.13.21; 26.4.2; A26.11.8; 3.9.1 
(591) Xanh sẫm, xanh nước biển, da cam, 

vàng, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15037 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, đỏ, xanh sẫm, đen
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15038 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.20; 1.13.1; 2.9.25; A5.5.20 
(591) Xanh hòa bình, tím, hồng, ghi, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15039 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15040 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15041 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ANDA Việt Nam  (VN) 

62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15042 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ANDA Việt Nam  (VN) 

62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15043 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm BIOPRO  (VN) 

Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-15044 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15045 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15046 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-15047 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15048 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15049 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-15050 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15051 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  

(731) Lê Sỹ Tuấn   (VN) 

Số nhà 05A, ngách 2, ngõ 5, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành 

phố Hà Tĩnh 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-15052 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH dược và thiết bị 

y tế Việt Âu  (VN) 

Số 42A đường Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-15053 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tipharco    (VN) 

15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-15054 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nam Đại Thành  

(VN) 

416-418-420 Lý Thường Kiệt, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống inox.  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa.  

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  
 

 
(210) 4-2014-15058 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.3.2; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) SAUDI ARABIAN MINING 

COMPANY (MA'ADEN)   (SA) 
P.O. Box (68861), Riyadh, 11537, Saudi 
Arabia  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất và khoáng chất dùng trong quá trình sản xuất nhôm, nhôm ô-xít, 
bauxit, nhôm flouride, nhôm sulphat, cao lanh, phân lân/phân phosphat, hợp chất nhôm 
hữu cơ (organo-aluminum), magiª, magiª cacbonat, hỗn hợp magiª cacbonat và canxi 
cacbonat, nhôm oxit hydrat clo, magiª cacbonat clorua, bột nhôm, magiª cacbonat silicat 
và borat công nghiệp và các hợp chất hóa học dùng làm phân bón dùng trong gia đình, 
nông nghiệp và nghề làm vườn; hóa chất dùng để bảo quản thực phẩm.  

 

Nhóm 06: Kim loại nhôm dùng trong quá trình sản xuất hợp kim closure stock; và kim 
loại nhôm được biến đổi thành nhôm lá, phiến lá hoặc đồ chứa đựng, làm hoàn toàn bằng 
kim loại và chủ yếu bằng kim loại, dùng trong gia đình như để nấu ăn và bao gói, cũng 
như để làm các nguyên vật liệu trong ngành ăn uống và xây dựng.  
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(210) 4-2014-15059 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Viện Hóa Sinh Biển   (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm bảo quản quả tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán chế phẩm bảo quản quả tươi.  
 

 
(210) 4-2014-15061 (220) 02.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.13.25; 26.5.2; 26.4.9 

(591) Vàng, da cam, vàng thẫm, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH SOLOHA Việt 

Nam  (VN) 

Số 878 phố Trương Định, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá.  
 

 
(210) 4-2014-15063 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Tam 

Nguyên  (VN) 

5C13/2 ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ máy (máy chạy xuồng, máy phun thuốc trừ sâu, máy cắt cỏ).  
 

 
(210) 4-2014-15064 (220) 02.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.1.5; 26.3.3; A25.7.21 

(591) Trắng, đen, nâu, xám 
(731) Hộ kinh doanh Thiên Phong  

(VN) 

2A Đặng Tất, tổ 4, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
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(210) 4-2014-15065 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) Phạm Văn Mạnh  (VN) 

Số 19, ngõ 170, đường Hoàng Ngân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tư vấn về giáo dục và đào tạo kể cả tư vấn về du học; tổ chức 
các khoá đào tạo ngắn hạn; tổ chức hội nghị, hội thảo về giáo dục.  

 

 
(210) 4-2014-15066 (220) 02.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.13.1; A3.13.24 

(591) Xanh dương, đen, nâu, ghi, trắng 
(731) Vũ Hoài Phương  (VN) 

Số nhà 26 ngõ 178, phố Tây Sơn, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn); khuyên tai; đồ trang sức giả kim hoàn; khuy măng sét; kẹp cài ca vát.  

 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; thắt lưng (trang phục); giày; mũ; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm quần áo; giày; mũ; vòng; dây chuyền; đồ trang sức giả 
kim hoàn.  

 

 
(210) 4-2014-15067 (220) 02.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (731) ARIAT INTERNATIONAL, INC.   (US) 

3242 Whipple Road, Union City, CA 
94587, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc thô hoặc bán thành phẩm và da giả; túi đựng quần áo để đi du lịch; túi 
thể thao; dây đai bằng da thuộc; dây cương (bộ yên cương); phụ kiện cho bộ yên cương; 
dây đeo vai bằng da; túi du lịch; túi xách to (túi đi mua hàng); bao đựng danh thiếp làm 
bằng da; ba lô; túi đi mua hàng; túi xách tay; vali (hành lý); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví; 
ví đựng tiền xu; bao để móc chìa khóa; ô; lọng; yên cương; roi da. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ đặt hàng theo ca-tơ-lô theo đường bưu điện, 
và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến (tất cả các dịch vụ này liên quan tới các chế phẩm 
làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, chế phẩm để tẩy trắng đồ da, kem đánh giày cao 
cổ, xi đánh giày cao cổ, kem dùng cho đồ da, chế phẩm bảo quản đồ da (chất làm bóng), 
sáp đánh giày, xi đánh giày, kem đánh giày, sáp dùng cho đồ da, da thuộc, thô hoặc bán 
thành phẩm và da giả, túi đựng quần áo để đi du lịch, túi thể thao, dây đai bằng da thuộc, 
dây cương (bộ yên cương), phụ kiện cho bộ yên cương, dây đeo vai bằng da, túi du lịch, 
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túi xách to (túi đi mua hàng), bao đựng danh thiếp làm bằng da, ba lô, túi đi mua hàng, túi 
xách tay, vali (hành lý), cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví, ví đựng tiền xu, bao để móc chìa 
khóa, ô, lọng, yên cương, roi da, quần áo, khăn quàng cổ, bít tất, thắt lưng (trang phục), 
găng tay (trang phục), giày dép và mũ nón). 

 

 
(210) 4-2014-15068 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 26.13.25; 18.2.1 
(591) Vàng, đen 
(731) ARIAT INTERNATIONAL, INC.    (US)

3242 Whipple Road, Union City, CA 
94587, USA   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc thô hoặc bán thành phẩm và da giả; túi đựng quần áo để đi du lịch; túi 
thể thao; dây đai bằng da thuộc; dây cương (bộ yên cương); phụ kiện cho bộ yên cương; 
dây đeo vai bằng da; túi du lịch; túi xách to (túi đi mua hàng); bao đựng danh thiếp làm 
bằng da; ba lô; túi đi mua hàng; túi xách tay; vali (hành lý); cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví; 
ví đựng tiền xu; bao để móc chìa khóa; ô; lọng; yên cương; roi da.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ đặt hàng theo ca-tơ-lô theo đường bưu điện, 
và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến (tất cả các dịch vụ này liên quan tới các chế phẩm 
làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, chế phẩm để tẩy trắng đồ da, kem đánh giày cao 
cổ, xi đánh giày cao cổ, kem dùng cho đồ da, chế phẩm bảo quản đồ da (chất làm bóng), 
sáp đánh giày, xi đánh giày, kem đánh giày, sáp dùng cho đồ da, da thuộc, thô hoặc bán 
thành phẩm và da giả, túi đựng quần áo để đi du lịch, túi thể thao, dây đai bằng da thuộc, 
dây cương (bộ yên cương), phụ kiện cho bộ yên cương, dây đeo vai bằng da, túi du lịch, 
túi xách to (túi đi mua hàng), bao đựng danh thiếp làm bằng da, ba lô, túi đi mua hàng, túi 
xách tay, vali (hành lý), cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví, ví đựng tiền xu, bao để móc chìa 
khóa, ô, lọng, yên cương, roi da, quần áo, khăn quàng cổ, bít tất, thắt lưng (trang phục), 
găng tay (trang phục), giày dép và mũ nón). 

 
 

(210) 4-2014-15069 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Lotus Pharma 

Inc   (VN) 

632 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm, dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-15070 (220) 02.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (731) ZI-YUAN RICE HUSKING FACTORY  

(TW) 
No. 69, Neighborhood 6, Yongfeng Rd, 
Guanshan Township, Taitung County 
956, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; mầm lúa mì làm thức ăn cho người; bột mì; ngô xay; chế phẩm ngũ cốc; 
bột ngũ cốc hỗn hợp; cháo.  

 
 

(210) 4-2014-15071 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.9; 25.1.25 
(731) ZI-YUAN RICE HUSKING FACTORY  

(TW) 
No. 69, Neighborhood 6, Yongfeng Rd, 
Guanshan Township, Taitung County 
956, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; mầm lúa mì làm thức ăn cho người; bột mì; ngô xay; chế phẩm ngũ cốc; 
bột ngũ cốc hỗn hợp; cháo.  

 
 

(210) 4-2014-15072 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ZI-YUAN RICE HUSKING FACTORY  
(TW) 
No. 69, Neighborhood 6, Yongfeng Rd, 
Guanshan Township, Taitung County 
956, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; mầm lúa mì làm thức ăn cho người; bột mì; ngô xay; chế phẩm ngũ cốc; 
bột ngũ cốc hỗn hợp; cháo.  

 

 
(210) 4-2014-15073 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 24.17.18 
(731) Công ty cổ phần Mwork  (VN)

Số 01, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài 

đặt phần mềm máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2014-15074 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.15.15; 1.15.23 

(731) Công ty cổ phần Mwork   (VN)

Số 01, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 

phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ cài 

đặt phần mềm máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2014-15075 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15 

(731) Công ty cổ phần Mwork  (VN)

Số 01, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 

phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài 

đặt phần mềm máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2014-15077 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 5.7.1; A11.3.3; 26.1.1 

(591) Trắng, nâu, xanh lá cây 

(731) Cao Bá Toàn  (VN) 

363/12/12 Bình Lợi, phường 13, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; quán ăn. 
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(210) 4-2014-15078 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 25.1.6; 26.4.9 
(591) Xanh, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH MTV Thương mại 

dịch vụ quốc tế Gia Thành  

(VN) 

21 đường D11, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa (dạng thô, chưa xử lý), phôi nhựa, hạt nhựa màu, hóa chất phụ gia 

dùng cho ngành sản xuất nhựa, hạt hút ẩm (chế phẩm hóa học), bột tẩy rửa công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-15079 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH MTV Thương mại 

dịch vụ quốc tế Gia Thành  

(VN) 

21 đường D11, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt màu, hạt nhựa, hạt hút ẩm, mực in, phụ gia dùng cho ngành sản 

xuất nhựa, giấy gói quà. 
 

 
(210) 4-2014-15080 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 18.1.23; A18.1.9 
(591) Đen, xám, xanh dương, trắng 
(731) KIM YONG JIN  (KR) 

105-1-3 Seohan Hwasung Town, 
Yongsan - Dong, Dalseo - gu, Daegu, 
Hàn Quốc 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe ô tô; lốp xe đạp; săm lốp khí nén; lốp cho bánh xe; lốp xe, vững chắc, 

cho bánh xe; lốp bánh xe. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ lốp ô tô, lốp xe đạp, săm lốp xe hơi, lốp xe cho bánh xe, lốp 
xe vững chắc cho bánh xe, lốp bánh xe; đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 37: Đắp lại lốp xe; sửa chữa lốp xe. 
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(210) 4-2014-15081 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.7; A25.7.21 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 

Hoàng Đạt  (VN) 

Số 75 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Ga lạnh; dầu lạnh. 
 

Nhóm 06: ống đồng cây; ống đồng bành; ống đồng cuộn; co cút nối bằng đồng; que hàn 
điện; ống gió mềm bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Cửa gió (bộ phận trong hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí); 
tiêu âm dàn lạnh của thiết bị điều hòa không khí. 

 
Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt bảo ôn: ống gió mềm; bông gốm dạng ống; bông khoáng 
dạng ống; cao su xốp dạng ống; cao su lưu hóa dạng ống; bông khoáng dạng tấm; cao su 
xốp dạng tấm; cao su lưu hóa dạng tấm; bông khoáng dạng cuộn; bông gốm dạng cuộn; 
bông thủy tinh; băng keo cách nhiệt, cách điện. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các mặt hàng vật tư thiết bị bảo ôn và điều 
hòa không khí như: ống gió mềm, bông gốm dạng ống, bông khoáng dạng ống, cao su 
xốp dạng ống, cao su lưu hóa dạng ống, bông khoáng dạng tấm, cao su xốp dạng tấm, cao 
su lưu hóa dạng tấm, bông khoáng dạng cuộn, bông gốm dạng cuộn, bông thủy tinh, băng 
keo cách nhiệt, cách điện, ống đồng, máy hút chân không, que hàn điện, co cút nối bằng 
kim loại, ga lạnh, các loại bảo ôn dạng tấm, dạng cuộn, dạng ống, bông thủy tinh cách 
nhiệt, ống gió, cửa gió, máy hút chân không, máy nén khí. 

 

 
(210) 4-2014-15083 (220) 02.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.5.1; 3.9.1; 25.1.6; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, da cam, vàng, trắng, xanh 
dương, đỏ, nâu đỏ, xám bạc, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại thực phẩm Kỷ 

Nguyên  (VN) 

32/6C Lê Ngã, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2014-15084 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(591) Đỏ, trắng 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thị Hoàng Oanh  (VN) 

290/29/25A Nơ Trang Long, phường 12, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Chả lụa; chả bì; chả Huế (một loại chả của tỉnh Thừa Thiên Huế); chả thủ; chả 

chiên; nem chua. 
 

 
(210) 4-2014-15085 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) COSMOCEL, S.A.  (MX) 

Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 

Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 

Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chuyên dụng dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp 

(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 

phân bón dùng cho mục đích nông nghiệp; tác nhân hoạt động bề mặt sử dụng trong nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-15086 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) COSMOCEL, S.A.   (MX) 

Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 

Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 

Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chuyên dụng dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp 

(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 

phân bón dùng cho mục đích nông nghiệp; tác nhân hoạt động bề mặt sử dụng trong nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
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(210) 4-2014-15087 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) COSMOCEL, S.A.   (MX) 

Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 

Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 

Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chuyên dụng dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp 

(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 

phân bón dùng cho mục đích nông nghiệp; tác nhân hoạt động bề mặt sử dụng trong nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-15088 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) COSMOCEL, S.A.   (MX) 

Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 

Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 

Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chuyên dụng dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp 

(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 

phân bón dùng cho mục đích nông nghiệp; tác nhân hoạt động bề mặt sử dụng trong nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-15089 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) COSMOCEL, S.A.   (MX) 

Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 

Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 

Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chuyên dụng dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp 

(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 

phân bón dùng cho mục đích nông nghiệp; tác nhân hoạt động bề mặt sử dụng trong nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
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(210) 4-2014-15090 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) COSMOCEL, S.A.   (MX) 

Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 

Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 

Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480.  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chuyên dụng dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp 

(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 

phân bón dùng cho mục đích nông nghiệp; tác nhân hoạt động bề mặt sử dụng trong nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-15091 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) COSMOCEL, S.A.   (MX) 

Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 

Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 

Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480.  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chuyên dụng dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp 

(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 

phân bón dùng cho mục đích nông nghiệp; tác nhân hoạt động bề mặt sử dụng trong nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-15092 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) COSMOCEL, S.A.   (MX) 

Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 

Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 

Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480.  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chuyên dụng dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp 

(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 

phân bón dùng cho mục đích nông nghiệp; tác nhân hoạt động bề mặt sử dụng trong nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
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(210) 4-2014-15093 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) COSMOCEL, S.A.   (MX) 
Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 
Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 
Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480.  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chuyên dụng dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp 
(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 
phân bón dùng cho mục đích nông nghiệp; tác nhân hoạt động bề mặt sử dụng trong nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-15094 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) COSMOCEL, S.A.   (MX) 
Vía Matamoros #1501, Col. Industrial 
Nogalar, San Nicol¸s de los Garza, 
Nuevo Leãn, MÐxico. C.P.66480.  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp như chất diệt 
nấm và chất diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2014-15096 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.4; A5.1.12; A5.1.5; 24.1.1; 5.7.3; 
24.5.7 

(591) Xanh dương, vàng, ghi, đỏ, đen, trắng 
(731) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD.  

(SG) 
459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 
639934  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia có cồn; bia không cồn; đồ uống không cồn; hỗn hợp bia và đồ uống không 
cồn; hỗn hợp bia và nước ép trái cây; hỗn hợp bia và đồ uống trái cây; hỗn hợp bia và 
nước chanh; bia chứa đồ uống không cồn; bia chứa nước ép trái cây; bia chứa đồ uống trái 
cây; đồ uống không cồn có hương vị bia hoặc có chứa bia; nước ép trái cây và đồ uống 
trái cây có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ uống mạch nha; nước khoáng (đồ uống); nước 
có ga (đồ uống); hỗn hợp của bia và nước chanh; nước khoáng (đồ uống) có hương vị bia 
hoặc chứa bia; nước có ga (đồ uống) có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ uống không cồn 
có ga và có hương vị gừng; nước chanh; chiết xuất của cây hoa bia dùng để làm bia; nước 
uống dùng trong bữa ăn có hương vị bia hoặc chứa bia; bia có nồng độ cồn thấp; nước 
tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm cô đặc dùng để 
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làm đồ uống; đồ uống bao gồm chủ yếu là nước ép trái cây; đồ uống không cồn có ga; xi 
rô mạch nha dùng để làm đồ uống; đồ uống cốc-tai không cồn có hương vị bia hoặc chứa 
bia; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ uống 
đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ 
uống trái cây đông lạnh (sherbets) có hương vị bia hoặc chứa bia; nước ép rau [đồ uống] 
có hương vị bia hoặc chứa bia; nước uống [đồ uống] có hương vị bia hoặc chứa bia; nước 
sô đa có hương vị bia hoặc chứa bia; nước ép trái cây; đồ uống trái cây không cồn; xi rô 
dùng cho đồ uống; các chế phẩm dùng để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2014-15097 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương, vàng 
(731) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD.  

(SG) 
459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 
639934  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia có cồn; bia không cồn; đồ uống không cồn; hỗn hợp bia và đồ uống không 
cồn; hỗn hợp bia và nước ép trái cây; hỗn hợp bia và đồ uống trái cây; hỗn hợp bia và 
nước chanh; bia chứa đồ uống không cồn; bia chứa nước ép trái cây; bia chứa đồ uống trái 
cây; đồ uống không cồn có hương vị bia hoặc có chứa bia; nước ép trái cây và đồ uống 
trái cây có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ uống mạch nha; nước khoáng (đồ uống); nước 
có ga (đồ uống); hỗn hợp của bia và nước chanh; nước khoáng (đồ uống) có hương vị bia 
hoặc chứa bia; nước có ga (đồ uống) có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ uống không cồn 
có ga và có hương vị gừng; nước chanh; chiết xuất của cây hoa bia dùng để làm bia; nước 
uống dùng trong bữa ăn có hương vị bia hoặc chứa bia; bia có nồng độ cồn thấp; nước 
tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm cô đặc dùng để 
làm đồ uống; đồ uống bao gồm chủ yếu là nước ép trái cây; đồ uống không cồn có ga; xi 
rô mạch nha dùng để làm đồ uống; đồ uống cốc-tai không cồn có hương vị bia hoặc chứa 
bia; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ uống 
đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ 
uống trái cây đông lạnh (sherbets) có hương vị bia hoặc chứa bia; nước ép rau [đồ uống] 
có hương vị bia hoặc chứa bia; nước uống [đồ uống] có hương vị bia hoặc chứa bia; nước 
sô đa có hương vị bia hoặc chứa bia; nước ép trái cây; đồ uống trái cây không cồn; xi rô 
dùng cho đồ uống; các chế phẩm dùng để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2014-15098 (220) 02.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.4; A5.1.5; A5.1.12 
(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng 
(731) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD.  

(SG) 
459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 
639934  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 32: Bia có cồn; bia không cồn; đồ uống không cồn; hỗn hợp bia và đồ uống không 
cồn; hỗn hợp bia và nước ép trái cây; hỗn hợp bia và đồ uống trái cây; hỗn hợp bia và 
nước chanh; bia chứa đồ uống không cồn; bia chứa nước ép trái cây; bia chứa đồ uống trái 
cây; đồ uống không cồn có hương vị bia hoặc có chứa bia; nước ép trái cây và đồ uống 
trái cây có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ uống mạch nha; nước khoáng (đồ uống); nước 
có ga (đồ uống); hỗn hợp của bia và nước chanh; nước khoáng (đồ uống) có hương vị bia 
hoặc chứa bia; nước có ga (đồ uống) có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ uống không cồn 
có ga và có hương vị gừng; nước chanh; chiết xuất của cây hoa bia dùng để làm bia; nước 
uống dùng trong bữa ăn có hương vị bia hoặc chứa bia; bia có nồng độ cồn thấp; nước 
tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm cô đặc dùng để 
làm đồ uống; đồ uống bao gồm chủ yếu là nước ép trái cây; đồ uống không cồn có ga; xi 
rô mạch nha dùng để làm đồ uống; đồ uống cốc-tai không cồn có hương vị bia hoặc chứa 
bia; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ uống 
đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể có hương vị bia hoặc chứa bia; đồ 
uống trái cây đông lạnh (sherbets) có hương vị bia hoặc chứa bia; nước ép rau [đồ uống] 
có hương vị bia hoặc chứa bia; nước uống [đồ uống] có hương vị bia hoặc chứa bia; nước 
sô đa có hương vị bia hoặc chứa bia; nước ép trái cây; đồ uống trái cây không cồn; xi rô 
dùng cho đồ uống; các chế phẩm dùng để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-15099 (220) 02.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(731) ZHU DINGHUA  (CN) 
No.14, Xiajiang Group, Jiangxia Village, 
Zhujiating Town, Shaoyang County, 
Hunan Province, China  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; tua vít; khoan xoắn ốc [dụng cụ cầm tay]; 
rìu; dụng cụ để nạo [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ đục lỗ [dụng cụ cầm tay]; bàn là [dụng cụ 
cầm tay không dùng điện]; kéo là dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, không dùng cho 
phẫu thuật; dụng cụ cắt là dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]. 

 

 
(210) 4-2014-15100 (220) 03.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(531) 26.1.2; 4.5.2
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ ILAPTOP  

(VN) 

197 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính. 
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(210) 4-2014-15101 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

AUSTDOOR    (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng; gỗ lát sàn; gỗ xây dựng; 
thanh gỗ để ốp tường, kính dùng cho xây dựng; kính ngăn cách dùng trong xây dựng; kính 
tấm dùng cho cửa sổ, xây dựng), vật liệu xây dựng chịu lửa không bằng kim loại; kính an 
toàn; kính màu dùng cho cửa gỗ; gỗ đã gia công; cửa kính màu; gỗ dùng làm đồ đạc trong 
nhà; gỗ bán gia công.  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đồ gỗ ngoại thất. 
 

Nhóm 35: Mua bán (các nhóm hàng vật liệu xây đựng bằng kim loại, phi kim loại, các 
loại cửa dùng cho xây dựng, đồ gỗ nội thất); quảng cáo; thông tin về thương mại; thông 
tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, để bán Iẻ; giới thiệu sản phẩm, phát hành các tài liệu quảng cáo, phổ biến 
các thông báo quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng bằng kim loại, phi 
kim loại, quan hệ công chúng; cho thuê phương tiện quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2014-15102 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại ECO Việt Nam   (VN)

Số 1, ngách 3/10, phố Nhân Hoà, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị để chiếu sáng; thiết bị lọc nước; 
thiết bị vệ sinh; vòi nước. 

 

 
(210) 4-2014-15103 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại ECO Việt Nam   (VN)

Số 1, ngách 3/10, phố Nhân Hoà, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị để chiếu sáng; thiết bị lọc nước; 
thiết bị vệ sinh; vòi nước; thiết bị phòng tắm. 
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(210) 4-2014-15104 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.7.6; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Đỏ, xanh nước biển, hồng, vàng nhạt, 

nâu 
(731) Hộ kinh doanh Mỹ Lộc  (VN)

Số 19A, phố Nguyễn Thị Định, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt (không dùng phẫu thuật, không gây chảy máu). 

 

 
(210) 4-2014-15105 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; 24.15.21; A18.5.7 
(731) Công ty TNHH tư vấn thuế 

Taxco   (VN) 

Số 355 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ tư vấn thuế.  

 

 
(210) 4-2014-15106 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.4; 26.1.2; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Đoàn Khắc ánh  (VN) 

Số 3 ngách 143/20 phố Nguyễn Chính, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

 
(210) 4-2014-15108 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 5.7.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, hồng, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh 

lam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Diệu Mỹ Huy  (VN) 

14 Hùng Vương, phường Thới Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh bao, bánh ngọt.  
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(210) 4-2014-15109 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6; 25.1.6; 26.1.1; 7.1.5 
(731) Hộ kinh doanh Vương Xuân 

Ban  (VN) 

Thôn Đầm, xã Tân Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
 

 
(210) 4-2014-15110 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 

 
(210) 4-2014-15111 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
 

 
(210) 4-2014-15112 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21; 26.4.2 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; giấy ráp.  
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Nhóm 06: Các loại khóa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; các loại thanh ray trượt 
bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại, bản lề kẹp kính bằng kim 
loại; kẹp kính bằng kim loại, các loại đinh, ốc vít bằng kim loại, nút bấm, tay nắm cửa 
bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ; chi tiết bằng kim loại dùng trong 
xây dựng; bánh xe nhỏ bằng kim loại dùng cho đồ đạc. 

 
Nhóm 07: Khoan cầm tay chạy điện; máy cắt; máy hàn; thiết bị hàn chạy điện; máy tiện 
(máy công cụ); dụng cụ phun sơn bằng khí nén; súng phun sơn; thiết bị bơm hút sơn; máy 
phát điện; máy công cụ hoạt động bằng điện năng và các thiết bị nối của chúng cụ thể là 
mũi khoan, lưỡi đục, lưỡi cưa, đầu chìa vặn, đĩa mài; máy chế biến gỗ.  

 
Nhóm 09: Khóa điện; thiết bị mã hóa từ tính.  

 
Nhóm 35: Mua  bán hóa chất; mua bán các loại máy móc cầm tay: dụng cụ phun sơn 
bằng khí nén súng phun sơn, bơm khí nén, thiết bị bơm hút sơn, máy phát điện, máy công 
cụ hoạt động bằng điện năng và các thiết bị nối của chúng cụ thể là mũi khoan, lưỡi đục, 
lưỡi cưa, đầu chìa vặn, đá mài, máy chế biến gỗ; mua bán vật liệu xây dựng: giấy nhám, 
giấy ráp, các loại khoá bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, các loại thanh ray trượt bằng 
kim loại, chốt cửa bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, bản lề kẹp kính bằng kim loại, kẹp 
kính bằng kim loại, các loại đinh, ốc vít bằng kim loại, nút bấm, tay nắm cửa bằng kim 
loại, chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, chi tiết bằng kim loại dùng trong xây dựng, 
bánh xe nhỏ bằng kim loại dùng cho đồ đạc; mua bán gỗ thô (chưa qua xử lý).  

 
 

(210) 4-2014-15113 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hóa chất; hóa chất công nghiệp; hóa chất ngành sơn.  
 

Nhóm 03: Giấy nhám; giấy ráp.  
 

Nhóm 06: Các loại khóa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; các loại thanh ray trượt 
bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; bản lề kẹp kính bằng kim 
loại; kẹp dính bằng kim loại; các loại đinh, ốc vít bằng kim loại; nút bấm, tay nắm cửa 
bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ; chi tiết bằng kim loại dùng trong 
xây dựng; bánh xe nhó bằng kim loại dùng cho đồ đạc.  

 
Nhóm 07: Khoan cầm tay chạy điện; máy cắt; máy hàn; thiết bị hàn chạy điện; máy tiện 
(máy công cụ); dụng cụ phun sơn bằng khí nén; súng phun sơn; thiết bị bơm hút sơn, máy 
phát điện; máy công cụ hoạt động bằng điện năng và các thiết bị nối của chúng cụ thể là 
mũi khoan, lưỡi đục, lưỡi cưa, đầu chìa vặn, đĩa mài; máy chế biến gỗ.  

 
Nhóm 09: Khóa điện; thiết bị mã hóa từ tính.  

 
Nhóm 12: Xe ôtô; xe cộ chạy bằng đìện; xe ôtô tải; xe máy; máy bay.  
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Nhóm 16: áp phích quảng cáo; tạp chí, ấn phẩm xuất bản định kỳ; sách.  
 

Nhóm 19: Đồ gỗ nội, ngoại thất: cầu thang, cửa, ván sàn.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội, ngoại thất: giường, ghế, bàn, tủ, kệ; hàng thủ công mỹ nghệ lâm 
bằng gỗ và mây tre lá thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 35: Mua  bán hóa chất; mua bán các loại máy móc cầm tay; dụng cụ phun sơn 
bằng khí nén, súng phun sơn, bơm khí nén, thiết bị bơm hút sơn, máy phát điện, máy công 
cụ hoạt động bằng điện năng và các thiết bi nối của chúng cụ thể là mũi khoan, lưỡi đục, 
lưỡi cưa, đầu chìa vặn, đá mài, máy chế biến gỗ; mua bán vật liệu xây dựng: giấy nhám, 
giấy ráp, các loại khóa bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, các loại thanh ray trượt bằng 
kim loại, chốt cửa bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, bản lề kẹp kính bằng kim loại, kẹp 
kính bằng kim loại, các loại đinh, ốc vít bằng kim loại, nút bấm, tay nắm cửa bằng kim 
loại, chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, chi tiết bằng kim loại dùng trong xây dựng, 
bánh xe nhỏ bằng kim loại dùng cho đồ đạc; mua bán gỗ thô (chưa qua xử lý).  

 
Nhóm 37: Xây dựng (công nghiệp và dân dụng); giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; xây dựng cảng, bến tàu; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  

 
Nhóm 39: Phân phát hàng hóa; kho hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí tiêu khiển; dịch vụ thư viện lưu động; tổ chức và điều khiển đại 
hội; dịch vụ câu lạc bộ đêm giải trí); dịch vụ karaoke; tổ chức khiêu vũ; dịch vụ giới thiệu 
phim kịch; thông tin về lĩnh vực giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ quầy rượu (quầy bar).  

 

 
(210) 4-2014-15114 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty CP đầu tư tư vấn dịch 

vụ y tế Y Đạo  (VN) 

Lầu 7, tòa nhà Thiên Nam Building, 111-
112 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ y tế, vật tư y tế, máy móc và thiết bị y tế, thực phẩm chức 
năng, hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp), tinh dầu; hoạt động tư vấn quản lý 
kinh doanh   

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế.  

 
Nhóm 44: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế. 
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(210) 4-2014-15115 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(731) TRANE INTERNATIONAL INC.   (US) 

One Centennial Avenue, Piscataway, 
New Jersey 08855 U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm, thiết bị thông gió và thiết bị điều hòa không khí.  
 
 

(210) 4-2014-15116 (220) 03.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.3.23; A17.3.2 

(731) Công ty luật TNHH một thành 

viên Sài Gòn Phú Sỹ  (VN) 

Phòng 16, lầu 7, tòa nhà Star Building 
33ter - 33bis, Mạc Đĩnh Chi, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; thực hiện các 
dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật, đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các 
công việc có liên quan đến pháp luật.  

 
 

(210) 4-2014-15117 (220) 03.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.2; 1.15.15; 25.1.25 

(591) Trắng, đen, cam 
(731) Công ty TNHH A1 CONCEPT  (VN)

43/28 đường số 10, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế quy 
hoạch công trình.  

 
 

(210) 4-2014-15119 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 6.1.2; 9.7.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, đen, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần du lịch dịch 

vụ Hội An   (VN) 

Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là.  
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-15120 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 9.7.1; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, đen, 

vàng, đỏ cam, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần Du lịch Dịch 

vụ Hội An   (VN) 

Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-15121 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 7.11.1; A7.1.11; 6.7.25; A5.1.6; 
A5.1.12; A6.7.8; 1.15.11 

(591) Trắng, đen, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần Du lịch Dịch 

vụ Hội An    (VN) 

Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2014-15122 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.4.2 
(591) Trắng, nâu đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Du lịch Dịch 

vụ Hội An   (VN) 

Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2014-15123 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.5.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH Nippon Zoki Việt 

Nam   (VN) 

Xã Sơn Hà, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho 
Quan, tỉnh Ninh Bình  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Nguyên liệu thuốc (dược phẩm); chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; 
chất huyết sinh dùng trong ngành y; dược phẩm; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y 
tế; cao dán (dùng trong ngânh y).  

 

Nhóm 29: Thịt thỏ (không còn sống); chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; xúc xích; xúp.  
 
 

(210) 4-2014-15124 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A1.1.10; A25.7.21; 
A26.11.8 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH Nippon Zoki Việt 

Nam   (VN) 

Xã Sơn Hà, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho 
Quan, tỉnh Ninh Bình  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Nguyên liệu thuốc (dược phẩm); chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; 
chất huyết sinh dùng trong ngành y; dược phẩm; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y 
tế; cao dán (dùng trong ngành y).  

 

Nhóm 29: Thịt thỏ (không còn sống); chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; xúc xích; xúp.  
 
 

(210) 4-2014-15125 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.5.1; 26.13.25; 5.7.1 
(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP.  (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê không 
có cồn; đồ uống trên cơ sở cà phê có chứa sữa; cà phê sữa; cà phê pha với sữa nóng; chất 
thay thế cà phê. 

 

 
(210) 4-2014-15126 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.7.1; A24.7.23; A1.1.12; A3.4.2; 
25.1.6; 26.1.2 

(591) Trắng, nâu, xanh dương, vàng, xanh 
cốm, đỏ, đen 

(731) Trần Thị Hiền  (VN) 

64/7 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng cung cấp; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-15127 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghệ kỹ 

thuật Hùng Cường  (VN) 

439/63 đường số 10, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa 

hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không 
khí. 

 

 
(210) 4-2014-15128 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A19.7.16; 19.7.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Đăng Thành  

(VN) 

204/73/18 Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp. 
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(210) 4-2014-15129 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

môi trường và xây dựng Sài 

Gòn  (VN) 

163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; thi công cơ giới, thi 
công xây dựng và lắp đặt hệ thống cấp thoát nước hệ thống quản lý chất thải; duy tu, bảo 
dưỡng hệ thống cấp thoát nước, thu gom chất thải nguy hại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý chất thải, xử lý nước cấp và nước thải để bảo vệ môi trường; dịch 
vụ tiêu hủy chất thải; dịch vụ tái chế chất thải; dịch vụ hủy: vật tư, phương tiện, hàng hóa, 
nguyên liệu, nguyên liệu dược, thuốc thành phẩm, dụng cụ y tế, rác thải và các loại chất 
thải nguy hại khác. 

 
Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn về môi trường; thiết kế công trình cấp 
thoát nước; dịch vụ khảo sát, đánh giá về môi trường. 

 

 
(210) 4-2014-15130 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá, xám, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Bàn Thạch  (VN) 

415/17 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-15132 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 11.3.18; 26.7.25; 25.7.25; 5.9.24; 8.7.17; 
8.1.6; A8.3.12; A11.3.3 

(591) Cam, trắng 
(731) Công ty TNHH LKF   (VN) 

27/71/11 Điện Biên Phủ, phường 15, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2014-15133 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.2 
(591) Hồng đỏ, xanh nhạt 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Bình Minh  (VN) 

570 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé. 

 
 

(210) 4-2014-15134 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 25.5.25 
(591) Xanh thẫm, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Bình Minh  (VN) 

570 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé. 

 
 

(210) 4-2014-15135 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thời trang Hạ 

Vàng  (VN) 

26/43-26/45 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán: giày dép, ba lô, va li, túi xách và các phụ kiện của các 
sản phẩm này. 

 
 

(210) 4-2014-15136 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thời trang Hạ 

Vàng  (VN) 

26/43-26/45 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán: giày dép, ba lô, va li, túi xách và các phụ kiện của các 
sản phẩm này. 

 

 
(210) 4-2014-15137 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4 

(591) Xanh da trời, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH thời trang Hạ 

Vàng  (VN) 

26/43-26/45 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán: giày dép, ba lô, va li, túi xách và các phụ kiện của các 

sản phẩm này. 
 

(210) 4-2014-15138 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.24; 1.15.23; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Vi Biển - AKURUHI  (VN) 

03-05 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống: cung cấp thức ăn và đồ uống. 
 

 
(210) 4-2014-15139 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) A25.7.7; A26.4.24; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH SEWOON 

MEDICAL VINA  (VN) 

Số 8, Vsip II-A, đường số 27, khu công 

nghiệp Việt Nam - Singapore II A, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 10: ống thông (phẫu thuật), ống dò (phẫu thuật); ống thông dò, ống thông cho mục 

đích y tế; ống thông đường tiểu; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; 

ống tia X cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-15140 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sewoon 

Medical Vina  (VN) 

Số 8, Vsip II-A, đường số 27, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II A, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 10: ống thông (phẫu thuật), ống dò (phẫu thuật); ống thông dò, ống thông cho mục 
đích y tế; ống thông đường tiểu; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; 
ống tia X cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15141 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sewoon 

Medical Vina  (VN) 

Số 8, Vsip II-A, đường số 27, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II A, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 10: ống thông (phẫu thuật), ống dò (phẫu thuật); ống thông dò, ống thông cho mục 
đích y tế; ống thông đường tiểu; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; 
ống tia X cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15142 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sewoon 

Medical Vina  (VN) 

Số 8, Vsip II-A, đường số 27, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II A, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 10: ống thông (phẫu thuật), ống dò (phẫu thuật); ống thông dò, ống thông cho mục 
đích y tế; ống thông đường tiểu; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; 
ống tia X cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15143 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 

công nghệ Hợp Tiến  (VN) 

Số 13, ngõ 2, tổ 10, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 
(LUAT THANG LONG COMPANY 
LIMITED) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị nội soi y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phẫu thuật dùng trong 
ngành y; thiết bị chẩn đoán dùng trong ngành y; thiết bị phân tích dùng trong ngành y; 
giường có kết cấu đặc biệt dùng trong ngành y. 

 
 

(210) 4-2014-15144 (220) 03.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.1.1; A2.1.23; 2.3.1; A2.3.23; 

A16.1.11; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH Phan Anh  (VN)

Số nhà 309 Quang Trung 2, phường Đông 
Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cơm cuốn kiểu Nhật Bản (sushi) theo đơn đặt hàng qua điện 
thoại và qua internet. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cơm cuốn kiểu Nhật Bản (sushi). 
 
 

(210) 4-2014-15145 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần DADISON Hoa 

KỲ  (VN) 

Nhà số 33, ngõ 53, phố Nguyễn Khoái, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15146 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần DADISON Hoa 

KỲ  (VN) 

Nhà số 33, ngõ 53, phố Nguyễn Khoái, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-15147 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh  (VN) 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15148 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

An Đạt   (VN) 

Phòng 702 tòa nhà CT1 - 2 khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng, các chất kích thích tăng trưởng cây trồng; chế phẩm sinh học dùng 
trong nông nghiệp, chế phẩm điều chỉnh sự tăng trưởng của thực vật, đất mùn để làm phân 
bón, chất nền dùng để trồng cây không dùng đất (nông nghiệp); máy và thiết bị sản xuất 
phân bón, công cụ máy nông nghiệp, con giống, cây giống, hạt giống, bình phun thuốc trừ 
sâu; phân bón, vật tư nông nghiệp, hạt giống, thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho thủy sản, 
chất phụ gia cho thức ăn thủy sản (không có mục đích y tế), thức ăn bổ sung cho thủy sản 
(không có mục đích y tế), thuốc thú y; mua bán rau màu, củ, quả tươi; hóa chất xử lý nước 
phục vụ cho nuôi trồng thủy sản; hóa chất cải tạo nước; dịch vụ xuất nhập khẩu thuốc bảo 
vệ thực vật, phân bón, vật tư nông nghiệp, hạt giống, thức ăn chăn nuôi. 

 
   

(210) 4-2014-15149 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI  (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
971 

(210) 4-2014-15150 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng đán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước ho, đầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
đầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-15151 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI     (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15152 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-15153 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15154 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED     (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-15155 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15156 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province, Thailand    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2014-15157 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED     (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District, 
Samutprakarn Province, Thailand    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
 
 

(210) 4-2014-15158 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District, 
Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
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(210) 4-2014-15159 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
 
 

(210) 4-2014-15160 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
 
 

(210) 4-2014-15161 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
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(210) 4-2014-15162 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Tất Đạt  (VN) 

Số 697 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: bồn rửa, bồn tắm, bệ xí, sen vòi.. 
 
 

(210) 4-2014-15163 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Thị Các Thủy  (VN)

374A/6 ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; mứt kẹo.  
 
 

(210) 4-2014-15164 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.21; 26.3.23; 7.3.11 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đen 
(731) Công ty TNHH Dịch vụ Quản 

lý Bất động sản Việt Nam  

(VN) 

27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2014-15165 (220) 03.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 15.7.1; 1.15.15; 1.15.5 

(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

vận tải xăng dầu Minh Phát  

(VN) 

Số 64/1M đường D3, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
976 

(210) 4-2014-15166 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6; A25.3.13 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Phạm Ngọc Toàn  (VN) 

Số 83/10 đường số 6, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Bình giữ nhiệt nóng lạnh, ly uống nước các loại; khay; liễn (thố); đĩa; các dụng 

cụ để đựng thức ăn và đồ uống. 
 

 
(210) 4-2014-15168 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Nguyễn Thị Kim Loan  (VN)

Số 154 đường 7A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Chấn lưu đèn. 
 

Nhóm 11: Bóng đèn led (thiết bị chiếu sáng); máng đèn, đèn trang trí; đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2014-15169 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa; dịch vụ 

đặt vé máy bay; dịch vụ đại lý chuyển phát nhanh thư từ, bưu phẩm, bưu kiện hàng hóa 
cho các công ty; dịch vụ làm hộ chiếu, visa; cho thuê xe du lịch.  

 

 
(210) 4-2014-15170 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Lê Thị Thu   (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn, tủ, ghế, giường, kệ, tranh gỗ, salon.  
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(210) 4-2014-15171 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Lê Thị Thu   (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán café; dịch vụ khách 

sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2014-15172 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Lê Thị Thu   (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe gắn máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp điện, phụ tùng xe gắn máy, phụ 

tùng xe ô tô, sơn, dầu nhờn, vàng, bạc, đá quý, vải, chăn (mÒn) để đắp, rèm cửa, khăn phủ 
giường, vỏ nệm (gối), quần, áo (thời trang), giày, dép, mũ (nón), dây đeo quần, rượu, phân 
bón, thuốc trừ sâu, con giống, gạo, cà phê, chè (trà), bánh, kẹo, đường, điện thoại, máy 
tính, ti vi, tủ lạnh, bàn tủ, ghế, giường, mỹ phẩm, dược phẩm . 

 
 

(210) 4-2014-15173 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Lê Thị Thu   (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến 

sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến), 
sản phẩm sữa, đồ uống chứa sữa (sữa là chủ yếu), sữa chua, cà phê, bánh , kẹo, nước giải 
khát, sữa đậu nành, pho mai, bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2014-15174 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng nhạt, xanh lá 
(731) Công ty TNHH MTV Đông Nghi  

(VN) 

51 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-15175 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Liên 

Phong  (VN) 

Số 14TT 13 khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2014-15176 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược Liên 

Phong  (VN) 

Số 14TT 13 khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2014-15177 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

lương thực Hà Việt  (VN) 

Km số 9, quốc lộ 1A, Pháp Vân, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Thạch rau câu (bánh kẹo); mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-15178 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

lương thực Hà Việt  (VN) 

Km số 9, quốc lộ 1A, Pháp Vân, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Thạch rau câu (bánh kẹo); mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền. 
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(210) 4-2014-15180 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.5 
(731) Công ty TNHH TMTM  (VN)

23-25 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt nhão; vỏ trái cây; nho khô; hạt đã chế biến; trái cây sấy. 
 

Nhóm 30: Gạo; bột; mật ong; kem trái cây.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại thực phẩm gốc thực vật đã chế biến để tiêu dùng, rau và quả 
tươi, cà phê, chè, ca cao, đường, mật ong, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, gia vị.  

 

 
(210) 4-2014-15181 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.12.1; 26.1.1; 1.3.1; 1.3.2 
(731) Trần Văn Bình  (VN) 

Số 126, phố Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để cung cấp nước; bình đun nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng).  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị để cung cấp nước, bình đun nước nóng (thiết bị cung cấp nước 
nóng). 

 

 
(210) 4-2014-15182 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Cao Thị Thùy Dung  (VN) 

70 khu phố 6, thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ 
Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem trị nám (mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm); kem làm trắng da 
(mỹ phẩm); sữa tắm; sữa rửa mặt. 

 

Nhóm 35: Mua bán; mỹ phẩm, kem trị nám (mỹ phẩm), kem trị mụn (mỹ phẩm), kem 
làm trắng da (mỹ phẩm), kem làm mờ vết thâm (mỹ phẩm), kem làm mờ sẹo (mỹ phẩm), 
kem chống nắng (mỹ phẩm), kem làm mờ nếp nhăn (mỹ phẩm), sữa dưỡng thể, sữa tắm, 
sữa tắm trắng, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, nước hoa, phấn thơm, viên uống làm trắng da, 
son môi, màu mắt, mát-ca-ra. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
980 

(210) 4-2014-15184 (220) 03.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.14; 5.3.11; 5.3.4; 26.1.2 

(591) Đỏ tươi 
(731) Công ty TNHH THD Canada 

Việt Nam  (VN) 

Số 42, 381/60 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bổ sung năng lượng, bổ sung vi chát, cho người ăn 
kiêng; thực phẩm chức năng giúp giảm béo, duy trì vóc dáng cơ thể; thực phẩm chức năng 
tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy trao đổi chất béo; thực phẩm bổ sung giúp ức chế tự 
sản xuất chất béo; thực phẩm chức giúp giảm chứng thèm ăn, kiểm xoát sự ham muốn ăn 
uống; thực phẩm giúp duy trì cân bằng nội tiết tố. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn: đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, xiro và chế phẩm khác 
làm đồ uống giảm cân, chống béo phì (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-15185 (220) 03.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.14; 5.3.11; 5.3.4; 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH THD Canada 

Việt Nam  (VN) 

Số 42, 381/60 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng giúp chữa các bệnh gan mãn, viêm gan, viêm gan B, 
viêm gan C, gan nhiễm mỡ; thực phẩm chức năng giúp hạ men gan, trị men gan cao do 
dùng nhiều đồ uống có cồn; thực phẩm bổ sung bảo vệ gan toàn diện; thuốc chữa các 
bệnh về gan, viêm gan mãn tính, cấp tính, gan nhiễm mỡ; thuốc chữa bệnh viêm gan, 
viêm gan B, viêm gan C, viêm gan siêu vi; thuốc bảo vệ gan, hạ men gan do dùng nhiều 
đồ uống có cồn. 

 

 
(210) 4-2014-15186 (220) 03.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.1.25; 6.1.2; A5.1.5; A2.1.17 

(591) Vàng, nâu, đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH THD Canada 

Việt Nam  (VN) 

Số 42, 381/60 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng giúp chữa các bệnh gan mãn, viêm gan, viêm gan B, 
viêm gan C, gan nhiễm mỡ; thực phẩm chức năng giúp hạ men gan, trị men gan cao do 
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dùng nhiều đồ uống có cồn; thực phẩm bổ sung bảo vệ gan toàn diện; thuốc chữa các 
bệnh về gan, viêm gan mãn tính, cấp tính, gan nhiễm mỡ; thuốc chữa bệnh viêm gan, 
viêm gan B, viêm gan C, viêm gan siêu vi; thuốc bảo vệ gan, hạ men gan do dùng nhiều 
đồ uống có cồn. 

 
 

(210) 4-2014-15187 (220) 03.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.2; 2.9.25; A5.3.14; 5.3.11 

(591) Đỏ, xanh da trời, nâu, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH THD Canada 

Việt Nam  (VN) 

Số 42, 381/60 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng cho người đau dạ dày mãn tính, cấp tính; thực phẩm 
chức năng hỗ trợ điều trị, chữa bệnh viêm loét dạ dày, đau dạ dày do rượu bia, đồ uống có 
cồn và căng thẳng thần kinh; thực phẩm chức năng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến dạ 
dày; thuốc chữa bệnh đau dạ dày mãn tính, cấp tính; thuốc tăng cường dịch tiêu hóa và 
bảo vệ thành dạ dày; thuốc kháng viêm, kháng u. 

 
 

(210) 4-2014-15188 (220) 03.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A2.1.17; 2.1.25; 2.1.15; A2.3.17 

(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH THD Canada 

Việt Nam  (VN) 

Số 42, 381/60 Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tăng cường chức năng sinh lý, tăng cường chất lượng, số lượng tinh 
trùng; thuốc điều trị vô sinh, sinh lý yếu, liệt dương; thuốc chữa bệnh viêm thận, suy thận, 
viêm tinh hoàn, di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm; thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị vô 
sinh, giúp tăng cường chất lượng, số lượng tinh trùng; thực phẩm bổ sung thăng cường 
chức năng sinh lý, giảm stress, giúp cơ thể khỏe mạnh, hoạt động tình dục đều; thực phẩm 
chức năng hỗ trợ điều trị bệnh viêm thận, suy thận, viêm tinh hoàn, di tinh, mộng tinh, 
xuất tinh sớm. 

 
 

(210) 4-2014-15190 (220) 03.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.14; 5.3.11; 5.3.4; 26.1.2 

(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH THD Canada 

Việt Nam  (VN) 

Số 42, 381/60 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bổ sung insulin cho người tiểu đường; thực phẩm chức 

năng giúp điều trị, chữa bệnh tiểu đường; thực phẩm chức năng giúp cơ thể tăng cường, 

tạo mới insulin; thuốc bổ sung insulin cho người tiểu đường; thuốc chữa bệnh tiểu đường; 

thuốc tăng cường, tạo mới insulin. 
 

 
(210) 4-2014-15191 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) A5.5.20; 10.3.7; 24.9.1; 3.7.17; 

A26.11.12 

(731) Công ty cổ phần Info Việt 

Nam  (VN) 

Số nhà 65, ngõ 260 đường Cầu Giấy, 

phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo thời trang.  
 

(210) 4-2014-15196 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.5; A25.3.3; 25.5.2 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng 

(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Vân Sơn  (VN) 

Số 184 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; lữ hành nội địa; vận tải bằng taxi.  
 

 
(210) 4-2014-15198 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) PHARMAXX INC.  (US) 

331 North Vineland Ave., City of 

Industry, CA 91746, USA. 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-15199 (220) 03.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.1.10; A26.11.12; A26.4.24 

(591) Vàng, đen 
(731) Trần Văn Tuấn  (VN) 

Khu tập thể binh đoàn 12, xã Đại Mỗ, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt. 
 
 

(210) 4-2014-15200 (220) 03.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 7.3.11; 15.7.1; 26.1.2; 1.15.5; 2.9.14 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, trắng 

(731) Phạm Văn Kiệt  (VN) 

ấp 5, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh 
Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: cát, đá, sỏi, xi măng, sắt thép. 
 
 

(210) 4-2014-15201 (220) 03.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.7.3; 26.1.2; 5.7.3; 8.7.5 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, đen, 
trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 

nhập khẩu Khang Nguyên  

(VN) 

Cao Lãm, Cao Thành, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bún; phở; mỳ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bún, phở, mỳ. 
 
 

(210) 4-2014-15202 (220) 03.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 8.7.5; 3.7.3; 26.1.2; 5.7.3 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, đen, 
trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 

nhập khẩu Khang Nguyên  

(VN) 

Cao Lãm, Cao Thành, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Bún; phở; mỳ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bún, phở, mỳ. 
 
 

(210) 4-2014-15203 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Vàng nhạt, đen 
(731) Huỳnh Võ Phi Thương   (VN)

204/73/19 đường Lạc Long Quân, 
phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh như: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, vòi nước, 

gương nhà tắm, bồn cầu và phụ kiện của chúng. 
 
 

(210) 4-2014-15204 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8 
(731) Huỳnh Võ Phi Thương  (VN)

204/73/19 đường Lạc Long Quân, 
phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh như: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, vòi nước, 
gương nhà tắm, bồn cầu và phụ kiện của chúng.  

 
 

(210) 4-2014-15205 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ISEKI & CO., LTD.   (JP) 
700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-
ken, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy trồng lúa; máy trồng rau; máy rải phân bón; máy gieo hạt; máy làm cỏ; 
máy phun hóa chất; máy nâng cây giống; máy xới đất cho rau; động cơ xăng (không dùng 
cho xe cộ); động cơ diezel (không dùng cho xe cộ).  

 
 

(210) 4-2014-15206 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (trading as Seiko Holdings 
Corporation)   (JP) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; thiết bị và dụng cụ đo thời gian và 
bấm giờ (đồng hồ); hộp đựng đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay; các bộ phận và linh 
kiện của các hàng hóa nêu trên.  

 

 
(210) 4-2014-15207 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA (trading as Seiko Holdings 
Corporation)  (JP) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan    

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; thiết bị và dụng cụ đo thời gian và 

bấm giờ (đồng hồ); hộp đựng đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay; các bộ phận và linh 
kiện của các hàng hóa nêu trên.  

 

 
(210) 4-2014-15208 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Đông Đà Thành  

(VN) 

Lô 53A-53B Võ Nguyên Giáp, phường 
Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn. 

 

 
(210) 4-2014-15209 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) KABUSHIKI KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)  
(JP) 
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8280, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống điều khiển giám sát tự động trên tàu hỏa dùng cho báo hiệu đường sắt 

bao gồm thiết bị trung tâm kết nối ngoại vi được trang bị định vị và truyền thông các mô 
đun cho phép giám sát tàu và truyền thông lái tàu, thiết bị giao diện bên đường kết hợp 
với giao đường sắt cao tốc hoặc hai thiết bị này kết hợp với nhau dùng để điều khiển cho 
tàu hoạt động an toàn; thiết bị có các chức năng: báo hiệu, đo đếm, ghi khoảng cách, kiểm 
tra, điều khiển, điều chỉnh, chuyển mạch chạy điện dùng để truyền dữ liệu qua mạng viễn 
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thông có cáp và viễn thông không dây, dùng để truyền dữ liệu từ xa và truyền dữ liệu qua 
mạng nội bộ; thiết bị có các chức năng: đầu vào, xử lý, truyền tải, lưu trữ và đầu ra dữ liệu 
dùng để truyền dữ liệu qua mạng viễn thông có cáp và viễn thông không dây, dùng để 
truyền dữ liệu từ xa và truyền dữ liệu qua mạng nội bộ; thiết bị điện tử dùng để truyền dữ 
liệu qua mạng viễn thông có cáp và viễn thông không dây, dùng để truyền dữ liệu từ xa và 
truyền dữ liệu qua mạng nội bộ; thiết bị ghi và kiểm tra dữ liệu điện tử dùng để truyền dữ 
liệu qua mạng viễn thông có cáp và viễn thông không dây, dùng để truyền dữ liệu từ xa và 
truyền dữ liệu qua mạng nội bộ; hệ thống cảnh báo chạy điện; thiết bị báo hiệu trung tâm 
chạy điện; hệ thống rađiô trung tâm dùng để truyền dữ liệu qua mạng viễn thông có cáp 
và viễn thông không dây, dùng dÓ truyền dữ liệu từ xa và truyền dữ liệu qua mạng nội bộ; 
thiết bị báo hiệu đường sắt phản quang hoặc cơ học; hệ thống thiết bị báo động hoặc cảnh 
báo nguy hiểm; thiết bị hiển thị và truyền phát tín hiệu dùng để truyền dữ liệu qua mạng 
viễn thông có cáp và viễn thông không dây, dùng để truyền dữ liệu từ xa và truyền dữ liệu 
qua mạng nội bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu từ xa; chương trình xử lý dữ liệu (đã được 
ghi sẵn) dùng để truyền dữ liệu qua mạng viễn thông có cáp và viễn thông không dây, 
dùng để truyền dữ liệu từ xa và truyền dữ liệu qua mạng nội bộ; máy tính và thiết bị xử lý 
dữ liệu cùng thiết bị ngoại vi của chúng dùng để truyền dữ liệu qua mạng viễn thông có 
cáp và viễn thông không dây, dùng để truyền dữ liệu từ xa và truyền dữ liệu qua mạng nội 
bộ.  

 

 
(210) 4-2014-15210 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) T1403179Z 04.03.2014 SG 
(540) 

 

(531) A18.4.2; A25.1.10; 9.7.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) DYNAMIC OCEAN PTE LTD   (SG) 

54 Lorong 23 Geylang, #04-01 TM@54, 
Singapore 388380  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; hoa quả và 

rau đã được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch, mứt ướt, mứt quả; trứng, sữa và sản 
phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được.  

 

 
(210) 4-2014-15211 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED   (GB) 
Chivas House, 72 Chancellors Road, 
London W6 9RS, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2014-15212 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED   (GB) 
Chivas House, 72 Chancellors Road, 
London W6 9RS, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2014-15213 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED   (GB) 
Chivas House, 72 Chancellors Road, 
London W6 9RS, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2014-15214 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED   (GB) 
Chivas House, 72 Chancellors Road, 
London W6 9RS, United Kingdom   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2014-15215 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất nước mắm Kim Ngư  (VN) 

Lô 12A khu quy hoạch sản xuất nước 
mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm nêm, nước chấm có nguồn gốc từ động vật (nước chấm pha 
sẵn gia vị trên cơ sở nước mắm là chủ yếu), dầu ăn, cá hộp, bơ thực vật.  
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(210) 4-2014-15216 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) CARGILL THE NETHERLANDS 

HOLDING B.V.   (NL) 
Evert van de Beekstraat 378, 1118 CZ 
Schiphol, The Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Thức ăn và thực phẩm bổ sung có chứa thuốc cho động vật.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  
 
 

(210) 4-2014-15217 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.3.15; A5.5.21 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

thương mại Sen Vàng  (VN) 

SE3-1 lô H11-2, khu phố Mỹ Khánh 3, 
đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất và dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình, sản xuất phim 

(trừ phim quảng cáo); tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; 
dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp.  

 
 

(210) 4-2014-15218 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

thương mại Sen Vàng   (VN) 

SE3-1 lô H11-2, khu phố Mỹ Khánh 3, 
đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo thương 

mại trên truyền hình, quảng cáo ngoài trời; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
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(210) 4-2014-15219 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.9.21; 2.3.7 
(591) Nâu, hồng, trắng 
(731) Trần Phương Anh  (VN) 

209 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi hoa khô, hoa giấy, túi xách, các phụ kiện trang trí và bảo 
quản hoa, mâm quả cưới.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, hội nghị, hội thảo).  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ (quần áo, giày dép); dịch vụ tổ chức sự kiện cưới (nghi lễ 
cưới).  

 

 
(210) 4-2014-15220 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 13.1.6; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ Thiên Hà  (VN) 

53 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn LED (thiết bị chiếu sáng); đèn trang trí; đèn huỳnh quang; đèn 
gắn trên trần nhà; đèn chùm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: bóng đèn, đèn LED (thiết bị chiếu sáng), đèn trang trí, đèn huỳnh 
quang, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm.  

 
 

(210) 4-2014-15221 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; A1.1.10 
(731) Công ty TNHH sản xuất hàng 

tiêu dùng Bình Tân  (VN) 

1016A khu phố 6, hương lộ 2, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; giày thể thao; giày đế phẳng; dép xốp.  
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(210) 4-2014-15222 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh 

Trung I  (VN) 

Số 139F, đường Nguyễn Tất Thành, 
khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-15223 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Chí Thanh  (VN) 

219 lô B, chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 
9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-15224 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

phát triển Châu Long   (VN) 

105 đường số 1, khu phố Ông Nhiêu, 
phường Long Trường, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-15226 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.7; 26.1.1; 26.7.25 
(731) SHANTOU DUBANG CHUANGYI 

TRADE CO., LTD.  (CN) 
Room 2/1106, Youyi International 
Building, No.86, Jinsba Road, Jinping 
District, Shantou City, China 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Diều; quả bóng bay để chơi, quả bóng hơi để chơi; đồ chơi; vật dụng kỳ quặc 
cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ (đồ vật thích hợp cho buổi tiệc); trò chơi; mặt nạ đồ chơi 
(tất cả các sản phẩm đều thuộc nhóm 28). 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
991 

(210) 4-2014-15227 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất Thanh Nga  (VN) 

96 đường 64, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-15228 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) DIMBULAH COFFEE (S) PTE LTD  
(SG) 
51 Anson Road #08-53 Anson Centre, 
Singapore 079904 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống 

trên cơ sở cà phê; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; rễ rau diếp xoăn (chất thay thế cà 
phê); đồ uống sôcôla có sữa; ca cao; đồ uống ca cao có sữa; cà phê; cà phê chưa rang; đồ 
uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; chế phẩm thực vật sử dụng như chất thay thế cà 
phê; chè (trà). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quầy rượu 
nhỏ; dịch vụ quán ăn bình dân và quán giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống tận 
nơi do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống 
có thể mang đi được; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động 
cung cấp thức ăn và đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-15229 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.8; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
1-1 Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-
ku, Osaka, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ăn liền; mì sợi đã làm lạnh sâu; mì sợi được làm lạnh; mì sợi sấy 

khô; đồ ăn đã được chế biến chứa chủ yếu là mì sợi. 
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(210) 4-2014-15230 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.2.1; 24.5.7 
(591) Vàng đồng 
(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 

và thương mại Thông Hưng  

(VN) 

1760 tỉnh lộ 10, khu phố 1, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 
mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm vật liệu xây dựng làm bằng xi măng và xenlulô: tấm ốp trần, tấm lát sàn, 

vách; tấm vật liệu xây dựng làm bằng canxi silicat. 
 

 
(210) 4-2014-15231 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 

và thương mại Thông Hưng  

(VN) 

1760 tỉnh lộ 10, khu phố 1, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm vật liệu xây dựng làm bằng xi măng và xenlulô: tấm ốp trần, tấm lát sàn, 
vách; tấm vật liệu xây dựng làm bằng canxi silicat. 

 

 
(210) 4-2014-15232 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Bảo Phúc  (VN) 

Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-15233 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Bùi Văn Huy   (VN) 

Đội 8, xóm Chí Hòa, thôn Phú Lễ 1, xã 
Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 
Ngãi 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; bình lọc nước uống; máy làm nước uống 
nóng lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-15234 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) SUZHOU PARSUN POWER 
MACHINE CO., LTD.  (CN) 
No.567, Liangang Road, Xushuguan 
Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ đốt trong (không dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ không dùng cho 
xe cộ mặt đất; đầu máy cho tàu thuyền; động cơ cho tàu thuyền; động cơ cho tàu thuyền 
có máy gắn ngoài; cơ cấu đẩy không dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát điện; máy bơm 
nước; cơ cấu đẩy dùng cho tàu biển; động cơ dùng cho tàu biển; thiết bị đẩy dùng cho tàu 
thủy; cơ cấu điều khiển cho máy; động cơ cho tàu thuyền có máy gắn ngoài chạy điện; 
máy công cụ; phụ tùng thay thế cho động cơ của tàu thuyền có máy gắn ngoài. 

 
 

(210) 4-2014-15235 (220) 03.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.6; 26.1.1; A5.5.20; 1.3.1 

(731) Công ty cổ phần dầu khí toàn 

cầu Việt Nam  (VN) 

Số 75 Đức Giang, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ). 
 

 
(210) 4-2014-15236 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) NAUTICA APPAREL, INC.  (US) 
40 West 57th Street, New York, New 
York 10019, United States of America 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: áo vét; quần dài; quần đùi; quần áo khoác; áo len dài tay; áo sơ mi; đồ đi ở chân. 
 
 

(210) 4-2014-15237 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(591) Đen, ghi 
(731) BROS HOLDING LIMITED  (HK) 

Flat F-G, 6/F., Leader Industrial Centre, 
Phase II, 188-202 Texaco Road, Tsuen 
Wan, New Territories, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng xơ dừa; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ dùng để mạng; sợi và 
chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thêu; sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt; sợi và 
chỉ gai dầu; sợi và chỉ đay; sợi và chỉ lanh; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ để khâu; sợi 
bông đã xe; sợi và chỉ đã xe; len đã xe thành sợi; chỉ; sợi và chỉ len; sợi và chỉ len đã xe. 

 

Nhóm 24: Vải sợi dệt và sản phẩm làm từ vải, không bao gồm các sản phẩm thuộc nhóm 
khác; khăn phủ giường; khăn trải bàn, không bằng giấy. 

 

Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-15238 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.7; 26.4.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phước 

Thành 2  (VN) 

ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo dẻo, gạo thơm, gạo nếp, gạo lức, gạo tẻ, gạo tấm. 
 

 
(210) 4-2014-15239 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 3.7.16; 3.7.11; 26.4.3; 26.4.7; 
26.13.25; 1.15.11; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, vàng, xanh 
lá cây, xám 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phước 

Thành 2  (VN) 

ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo dẻo, gạo thơm, gạo nếp, gạo lức, gạo tẻ, gạo tấm. 
 

 
(210) 4-2014-15240 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.15; A25.7.21; 26.15.11; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, nâu, đen, trắng
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  (US)

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-15243 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.3.1; 26.4.2; 1.15.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Cù Văn Tiến  (VN) 

ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi động vật (gia súc, gia cầm, thuỷ sản). 
 

 
(210) 4-2014-15244 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn SANQ SOLITE  

(VN) 

29 Phan Đình Phùng, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2014-15245 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn SANQ SOLITE  

(VN) 

29 Phan Đình Phùng, phường Tân Thành,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2014-15246 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Ngô Sĩ Mạnh  (VN) 

D4/4B tổ 7, khu phố Bình Thuận 2, 

phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); 

máy vi tính; ống nói (micro). 
 

 
(210) 4-2014-15247 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(591) Xanh dương 

(731) Nông Thị Huyền  (VN) 

102 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử như: máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống 

nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng; mua bán 

hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy 

nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ 

mát, tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết 

bị của chúng; mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để 

bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa 

vi tính và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, 

máy ghi âm và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, 

đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh; mua bán đồ gia dụng như: 

quạt điện, quạt máy, bàn là (bàn ủi), đèn điện, đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy 

xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh 

trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị nhà bếp như: nồi cơm 

điện, nồi áp suất, bếp gas, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, 

xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và thiết bị của chúng; mua 

bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, 

máy tiệt trùng siêu tốc; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bi làm đẹp và chăm sóc sức 

khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cờ lê, mỏ lết, dụng cụ mở khóa, két 

sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị của chúng; mua bán 

hàng điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy 

phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán hàng may mặc 

và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, nước giải khát. 
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(210) 4-2014-15250 (220) 03.07.2014 

 

   

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.3; A5.11.11; A25.3.3; 26.4.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, đen 
(731) LOUIS DREYFUS COMMODITIES 

ASIA PTE LTD   (SG) 
12 Marina Boulevard, Marina Bay 
Financial Centre, Tower 3 #33-03, 
Singapore 018982  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2014-15251 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và nước giải khát 

Việt - Mỹ  (VN) 

55/670 đường Hà Huy Tập, xã Đình 
Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
 

(210) 4-2014-15252 (220) 03.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và nước giải khát 

Việt - Mỹ   (VN) 

55/670 đường Hà Huy Tập, xã Đình 
Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
 
 

(210) 4-2014-15253 (220) 03.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.8; 1.15.5; 1.15.15 

(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và nước giải khát 

Việt - Mỹ   (VN) 

55/670 đường Hà Huy Tập, xã Đình 
Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
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(210) 4-2014-15254 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đen, vàng, đỏ 
(731) Đặng Văn Dũng   (VN) 

Số nhà 18, tổ 16, phường Phúc Lợi, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần dài, áo sơ mi, áo khoác, quần lót, áo lót.  
 

 
(210) 4-2014-15255 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần giấy An Hòa  

(VN) 

Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 01: Bột giấy.  
 

Nhóm 16: Giấy in, giấy viết, giấy photocopy, giấy làm từ bột giấy: bìa cứng, bìa (văn 
phòng phẩm).  

 

Nhóm 44: Trồng rừng và chăm sóc rừng. 
 

 
(210) 4-2014-15256 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARM  

(VN) 

P104 - nhà P2 đô thị Nam Thăng Long - 
Ciputra, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-15257 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARM  

(VN) 

P104 - nhà P2 đô thị Nam Thăng Long - 
Ciputra, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
999 

(210) 4-2014-15258 (220) 04.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Xanh trời, xanh lá, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại hạt giống Phú 

Vinh  (VN) 

Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống như: bí hạt đậu, hạt dưa hấu, hạt bí đỏ tròn, hạt đậu cô-ve, hạt bầu, 

hạt bí đao. 
 

Nhóm 35: Mua bán hạt giống như: bí hạt đậu, hạt dưa hấu, hạt bí đỏ tròn, hạt đậu cô-ve, 
hạt bầu, hạt bí đao. 

 

 
(210) 4-2014-15259 (220) 04.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(531) 26.13.25; 4.2.5; A25.7.21; 4.5.21; 
26.11.3 

(731) Bùi Văn Nam  (VN) 

132/126 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế về tin học; cụ thể là: 

lập chương trình máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo 
trì phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; cập nhập phần mềm 
máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-15260 (220) 04.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(531) 1.3.1; 24.1.1; 25.1.6; 5.7.3; A5.5.20; 
A5.11.15 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng, đen, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần Đường 

Quảng Ngãi   (VN) 

Số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi  

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2014-15261 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen 
(731) Công ty cổ phần trực tuyến 

Hoàng Kim  (VN) 

Số 4, hẻm 10, ngách 112/44 phố Nam 
Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi, phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trên mạng internet, cho thuê không gian quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2014-15265 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 25.1.25 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thành 

Vinh  (VN) 

Số nhà 100, tổ 3, phường Bắc Sơn, thị xã 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa (cửa làm bằng nhựa). 
 
 

(210) 4-2014-15266 (220) 04.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.4; 26.1.1; 25.1.25; A1.1.10 

(591) Xanh dương, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Đá Việt Hồng 

Quang  (VN) 

Xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm được làm từ đá, bao gồm: tượng bằng đá, đá xây dựng (đá ốp 
lát), tượng và đồ trang trí mỹ thuật bằng đá.  

 
 

(210) 4-2014-15267 (220) 04.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.9.16; 8.7.5; 5.5.19; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, nâu, đen, trắng 
(731) Trần Thị Trang   (VN) 

Số nhà 68, phố Me, thị trấn Me, huyện 
Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm tép. 
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(210) 4-2014-15268 (220) 04.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(731) GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.   (JP)
2-11-8, Nishi-Gotanda Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính sử dụng trên thiết bị đầu cuối truyền thông di động và 

máy tính cá nhân; chương trình trò chơi máy tính (phần mềm); đĩa CD-ROM và DVD đã 
được ghi; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống); tệp tin âm thanh có thể tải về được; 
tệp tin âm nhạc và tệp tin hình ảnh có thể tải về được; thiết bị và dụng cụ phòng thí 
nghiệm dùng trong trường học, gia đình và trường luyện thi; kính đeo mắt (kính mắt và 
kính bảo hộ); dữ liệu âm thanh và viđêô ở dạng các bản ghi âm thanh và viđêô có thể tải 
về được có tính năng giáo dục, giảng dạy và hướng dẫn; máy và thiết bị viễn thông; thiết 
bị dùng cho mạng thông tin liên lạc, cụ thể là micrô, máy bộ đàm xách tay, điện thoại 
dây, máy thu thanh, thiết bị điều khiển từ xa; bàn tính; cân; thước (dụng cụ đo); thiết bị 
chiếu hình; dụng cụ đo; kính hiển vi; pin điện. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm, tạp chí (xuất bản phẩm, tạp chí xuất bản định kỳ), sách, sách hướng 
dẫn học tập, vở bài tập; văn phòng phẩm; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ máy 
móc); bức tranh và tác phẩm thư pháp; ảnh chụp (được in); giấy, bìa cứng; màng mỏng 
bằng chất dẻo dùng để bao gói; đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; vật liệu vẽ; vật liệu để 
nặn; sách kinh đọc lần theo chuỗi hạt. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ con; búp bê; trò chơi và đồ chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò 
chơi ghép hình; trò chơi câu đố hấp dẫn nhằm thử kiến thứ hoặc tài khéo léo, trò chơi 
tranh ghép mảnh; trò chơi ghép hình dạng hình khối; thảm đồ chơi dùng để xêp trò chơi 
câu đố; bài lá; dụng cụ thể dục và thể thao không thuộc các nhóm khác; bóng cho trò 
chơi; đồ chơi giáo dục; bộ đồ chơi thí nghiệm khoa học trong các lĩnh vực điện, điện tử, 
sóng vô tuyến, vật lý, năng lượng mặt trời và âm nhạc dùng cho trẻ em và người lớn; thiết 
bị phục hồi cơ thể; dụng cụ bắn cung; bể bơi (đồ chơi); găng tay dùng cho trò chơi; ván 
trượt có bánh lăn; đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ câu cá; 
thiết bị vui chơi giải trí cho các trò chơi của người tiêu dùng thích hơp sử dụng vời màn 
hình hiển thị bên ngoài và/hoặc màn hình máy tính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy liên quan đến nghệ thuật, 
thủ công mỹ nghệ, thể thao hoặc kiến thức chung; tổ chức, sắp xếp và tiến hành hội thảo; 
tổ chức các kỳ thi (giáo dục); dạy kèm tại trường luyện thi; giảng dạy và hướng dẫn; xuất 
bản và biên tập ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo); dịch vụ cung cấp tài liệu 
giáo dục cho người khác; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực giáo dục; sản xuất các chương 
trình phát thanh và truyền hình cho mục đích giáo dục và giảng dạy; giáo dục, giảng dạy 
và hướng dẫn bằng các khóa học thông qua trao đổi thư từ; tư vấn và hướng dẫn về giáo 
dục; cho thuê sách; dịch vụ giải trí; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; tổ chức, sắp xếp và tiến hành các 
sự kiện thể thao và giải trí. 
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(210) 4-2014-15270 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá đậm 
(731) Lê Thị Mỹ Hạnh  (VN) 

Phú Riềng, huyện Phước Long, tỉnh Bình 
Phước  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 

 
(210) 4-2014-15271 (220) 04.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 7.3.11; 24.15.3; A26.11.12 

(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần Vạn Phúc 

Long  (VN) 

152 đường Chánh Hưng, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2014-15272 (220) 04.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.1; A5.5.20; A5.5.21; A11.7.3 

(731) Công ty TNHH LKL  (VN) 

5F Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (đồ thời trang).  
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-15273 (220) 04.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.3.1 

(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần hạt điều Gia 

Bảo   (VN) 

Số 28 đường Trương Công Định, khu phố 
Phú Xuân, phường Tân Phú, thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạt dẻ rang; hạt đậu nành rang; mít 
sấy khô; chuối sấy khô. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1003 

(210) 4-2014-15274 (220) 04.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(591) Xanh lá cây

(731) Công ty cổ phần xử lý môi 

trường Việt Nam  (VN) 

26G Lê Quốc Hưng, phường, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm sinh học xử lý môi trường. 
 

 
(210) 4-2014-15278 (220) 04.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7

(591) Đen, cam, trắng

(731) Nguyễn Huy Quý  (VN) 

Xóm 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; váy; thắt lưng (trang phục). 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm: quần áo may sẵn, đồ đi ở chân, đồ 

đội đầu, váy, thắt lưng, túi xách tay.  
 

 
(210) 4-2014-15279 (220) 04.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.14; 1.15.9 

(591) Xanh, đỏ, trắng

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và phát triển thiết bị y tế Số 

1 Hà Nội  (VN) 

Xóm Bãi, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga; đồ uống 

không chứa cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống. 
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(210) 4-2014-15280 (220) 04.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(531) A3.4.2; 26.1.1
(591) Trắng, đỏ, đen
(731) Công ty cổ phần nhà hàng 

KOBE BBQ  (VN) 

18bis Cộng Hoà, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau và hoa quả tươi, cá và hải sản tươi sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, rượu bia và nước giải khát, thuốc lá và các sản 
phẩm chế biến từ tinh bột.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, nhà hàng ăn đồ nướng và đồ nướng BBQ, cung cấp 
thực phẩm và đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-15282 (220) 04.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 

Số 22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-15283 (220) 04.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.8; 5.3.20; 26.3.23
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tài 

Thịnh  (VN) 

Số 313 Nguyễn Du, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-15284 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BEIJING GAMEASE AGE DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
2nd Floor, East Wing, Jingyan Hotel, 
No.29 Shijingshan Road, Shijingshan 
District, Beijing, People's Republic of China

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; vật 
mang dữ liệu từ tính; đĩa quang; chương trình trò chơi máy tính; xuất bản phẩm điện tử, 
có thể tải xuống; đĩa compắc [nghe-nhìn]; máy nghe nhạc cầm tay; phim hoạt hình; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]. 

 

Nhóm 28: Thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi; bài lá; bàn cờ trò 
chơi; bóng cho trò chơi; túi để đồ của trò chơi crickê; thiết bị tập luyện thể hình; máy tập 
thể dục; găng tay dùng cho trò chơi; đồ câu cá. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo; đại lý 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ maket cho mục đích 
quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng hàng hóa và dich vụ của người khác; dịch vụ 
tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; hệ thống hoá thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tinh toàn cầu; cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; thư điện tử; gửi tin nhắn; thông tin 
liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông 
tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ truyền hình.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ thư viện lưu động; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dich vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; thông tin 
giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]. 

 

Nhóm 42: Cho thuê máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; chuyển đổi dữ liệu máy 
tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; tư vấn phần 
mềm máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút.  

 
 

(210) 4-2014-15285 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Kim Hòa Phát  (VN) 

Số 40D, phố Võng Thị, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-15286 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.3.1; A26.3.5 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, hồng, da cam, 

trắng 

(731) Công ty TNHH may mặc Việt 

Thắng  (VN) 

Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện 

Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bảo hộ lao động bằng vải (không dùng cho mục đích phòng chống tai 

nạn). 
 

 
(210) 4-2014-15289 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) DALIAN REFRIGERATION CO., LTD.  

(CN) 

No.888, Xi'nan Road, Shahekou District, 

Dalian, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị điều hoà không khí; thiết bị làm Iạnh 

nước; thiết bị và máy làm đá lạnh; hệ thống và máy làm lạnh; thiết bị và hệ thống thông 

gió [điều hoà không khí]; buồng làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị và máy 

làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm mát.  
 

 
(210) 4-2014-15290 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Nguyễn Quang Minh  (VN)

Số 6 khu A, Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh quy; bánh ngọt; ca cao, kẹo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2014-15291 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 26.4.1; A5.5.21; 20.7.1 
(591) Trắng, xám, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng, đỏ 
(731) Công ty CP tư vấn giáo dục và 

đào tạo JKS  (VN) 

Số 41, khu 6B Làng Việt Kiều Châu Âu, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ thông tin 
giáo dục; dịch vụ tư vấn giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; 
dịch thuật.  

 
 

(210) 4-2014-15293 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ đầu tư Thuận Tiến  (VN) 

59 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 
 

(210) 4-2014-15294 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.1; 5.7.3 
(591) Xanh dương, xanh lá, xám 
(731) Công ty cổ phần Anova Safe 

Food  (VN) 

315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Yến sào; tổ chim (đã chế biến) ăn được; sữa, đồ uống làm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cacao, cà phê, chè. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, hàng thực phẩm công nghệ, 
thực phẩm (bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, ngô, khoai, sắn, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, cacao, 
trái cây, rau, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, hải sản (cá, tôm, cua, mực), gia cầm, trứng). 

 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
 

 
(210) 4-2014-15295 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 

Thiên Ân  (VN) 

Số 577 đường quốc lộ 13, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; nệm. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dệt may gia dụng như: chăn, gối, vỏ gối (bao gối), khăn 
trải giường, khăn trải bàn, nệm. 

 

 
(210) 4-2014-15296 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

San Ta  (VN) 

Số 65/2B khu phố Trung, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; nệm. 
 

Nhóm 24: Bộ drap trải giường; vỏ gối; mÒn (chăn).  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dệt may gia dụng như: chăn, gối, vỏ gối (bao gối), khăn 
trải giường, nệm.  

 

 
(210) 4-2014-15297 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.11; A5.3.15; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Nâu, xanh 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thanh út  

(VN) 

25A đường 3-2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1009 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm thiên nhiên. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; mỹ viện; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2014-15298 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Cam, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại và sản 

xuất Hiệu Mỹ  (VN) 

271A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần jean. 

 
 

(210) 4-2014-15300 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(591) Tím đậm, tím nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Vĩnh Trí   (VN) 

1250-1252 Võ Văn Kiệt, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.   

 
 

(210) 4-2014-15302 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) YUN SEON KANG  (KR) 

(Cheongdam-dong) #201, 12, Dosan-
daero 98-gil, Gangnam-gu, Seoul, 135-
952, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện đào tạo làm tóc [giáo dục]; học viện đào tạo thiết kế tóc [giáo dục]; 

học viện đào tạo trang điểm [giáo dục]; học viện đào tạo chăm sóc da [giáo dục].  
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(210) 4-2014-15303 (220) 04.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.1.8; A3.1.24 

(591) Xanh tím than 
(731) Nguyễn Mai Phúc Thịnh   (VN)

190/92A xóm Đất, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; thông tin về thương mại; cho thuê khoảng không gian 
quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; phát hành các tài liệu quảng cáo.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-15304 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xanh tím than 
(731) Nguyễn Mai Phúc Thịnh   (VN)

190/92A xóm Đất, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; thông tin về thương mại; cho thuê khoảng không gian 
quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; phát hành các tài liệu quảng cáo.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-15306 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Xuân Phi  (VN) 

Số 60 đường Bàu Cát 2, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình camera; thiết bị đọc thẻ; máy chấm công; khóa 
điện tử.   

 

 
(210) 4-2014-15307 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.2; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu tím, vàng 
(731) Công ty cổ phần GEUMSAN  (VN)

56-58-60 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: vitamin (thuốc bổ); thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15308 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.2 
(591) Trắng, vàng, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần GEUMSAN  (VN)

56-58-60 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: vitamin (thuốc bổ); thực phẩm cho trẻ sơ sình dùng cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15309 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GEUMSAN  (VN)

56-58-60 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: vitamin (thuốc bổ); thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15310 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GEUMSAN  (VN)

56-58-60 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: vitamin (thuốc bổ); thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-15311 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.8; 7.3.11; 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ 

(731) Công ty TNHH cà phê trà 

Phương Vy   (VN) 

432A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2014-15312 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH cà phê trà 

Phương Vy   (VN) 

432A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2014-15313 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) A2.3.23; A2.3.16; 2.3.25 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Inox Phước Thành  

(VN) 

675 Lạc Long Quân, phường 10, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; thiết bị tập thể dục.  
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(210) 4-2014-15315 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 3.7.11; 1.5.1; A26.11.12 
(591) Xanh, xám, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần UNIVERSAL 

BUILDING SOLUTIONS Việt Nam  

(VN) 

387-389 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; xi măng; cát. 
 

 
(210) 4-2014-15316 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) 1. Trần Tuấn Khương   (VN)

P42-C2, phường Nam Đồng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

2. Cao Đức Thái  (VN) 

7/61 Vũ Chí Thắng, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

3. Trần Lương Sơn  (VN) 

C4 phòng 209, Trung Tự, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt: khí khô, khí thấp áp, khí hóa lỏng; xăng, dầu, nhớt; 
khí (ga); dầu hỏa hóa lỏng; dầu khí (dạng thô hoặc dạng tinh luyện); sản phẩm từ dầu khí 
hoặc chế phẩm từ dầu khí; nhiên liệu dạng lỏng, dạng rắn hoặc dạng khí; chất đốt động 
cơ; khí và khí hóa lỏng; vật liệu cháy sáng; phụ gia phi hóa học cho chất đốt động cơ và 
chất bôi trơn.  

 

Nhóm 35: Các dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu, đại diện và độc quyền đối với các 
sản phẩm về dầu mỡ, năng lượng hay các chất hidrocacbon.  

 

Nhóm 39: Các dịch vụ liên quan đến kho tàng, lưu giữ, phân phối và vận chuyển các sản 
phẩm năng lượng và dầu mỏ hay các chất hidrocacbon.  

 

Nhóm 40: Xử lý các chất dầu khí và hóa học, đặc biệt là lọc dầu; sản xuất gas và điện.  
 

(210) 4-2014-15317 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.   (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính; đĩa ghi: máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát sét; máy chạy băng cát 
sét; băng cát sét đĩa âm thanh; bản ghi âm (có thể tải xuống được); bản ghi âm và ghi hình 
(có thể tải xuống được); loa, ống nhòm (quang học), máy tính cầm tay; máy quay viđiô 
xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp ảnh; đĩa CD-ROM; ổ đĩa CD-ROM (là 
một bộ phận của máy vi tính), ô ghi CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); điện 
thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ nạp pin; hộp điện thoại cầm 
tay, vi mạch điện tử có chứa dữ liệu bản ghi âm nhạc tấm màn hình của điện thoại cầm 
tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc đĩa com-pắc; chương trình trò chơi trên máy vi 
tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên 
máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính, màn hình máy vi 
tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; điện thoại kéo 
dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh (máy quay) kỹ thuật số, máy nghe 
nhạc và xem phim kỹ thuật sồ; đĩa DVD đã ghi, máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVD; 
đĩa kỹ thuật số đa chức năng đã ghi; đĩa viđiô kỹ thuật số đã ghi; máy điện tử ghi dữ liệu 
cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính măt, tai nghe; máy hát karaoke; micrô, máy nghe nhạc 
MP3: bộ điều biến (là một bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính, 
phim điện ảnh; bản ghi âm nhạc (có thể tải xuống được); máy nhắn tin; máy stereo cá 
nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi 
tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; máy ghi hình cát xét, 
máy chạy băng hình cát xét; hộp đựng có chứa băng trò chơi viđìô; đĩa dùng cho trò chơi 
điện tử bằng viđiô băng từ viđiô, máy điện thoại truyền hình; bản ghi hình (có thể tải 
xuống được); điện đài xách tay, miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi 
tính; máy ghi âm và ghi hình kỹ thuật số; bản ghi âm và ghi hình có thể tải về được, đĩa 
kỹ thuật số độ nét cao, trò chơi điện tử có thể tải về được; phần mềm trò chơi máy tính có 
thể tải về được; phần mềm trò chơi máy tính: các chương trình trò chơi điện tử tương tác; 
trò chơi điện tử có thể tải về thông qua internet và các thiết bị không dây; máy nhận dạng 
tần số vô tuyến (RFlD), máy nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) cho câc trò chơi viđiô; trò 
chơi viđiô tương tác [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] bao gồm hộp hoặc đĩa DVD 
được bán nêng lẻ với máy nhận dạng tần số vô tuyến (RFID)  

 

 
(210) 4-2014-15318 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.   (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi trẻ em và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình 
các nhân vật hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng thẻ bài; 
đồ chơi đa năng dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày: bóng rổ, đồ chơi 
khi tắm; quả bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng hạt đỗ khô (đồ chơi); búp bê nhồi 
vỏ đỗ khô; các khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng, bóng dùng để chơi bô-ling; 
bộ đồ chơi thổi bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ 
phẩm đồ chơi của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en, đồ trang hoàng cây thông Nô-en 
(trừ bánh kẹo và đồ chiếu sáng), bộ sưu tập các bức mô hình nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động 
được dùng cho xe nôi, đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo 
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của búp bê dưới dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành 
động chạy bằng điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài; đồ câu cá; bóng 
dùng cho chơi gôn; găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò chơi 
điện tử cầm tay; bóng để chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng, trò chơi lắp hình; 
dây để chơi trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật; hòn bi đồ chơi; trò chơi có thao 
tác bằng tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc, đồ chơi âm nhạc; trò chơi trong 
nhà; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ chơi nhỏ; trò chơi trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi 
làm bằng vải lông; bóng để tập đấm, con rối, patanh; quả bóng cao su; ván trượt; ván trượt 
tuyết; quả cầu tuyết; bóng đá, con quay, đồ chơi bóp vào phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi 
bông; bàn chơi bóng bàn, trò chơi có mục tiêu; gấu nhồi bông; bóng tennis; hình các nhân 
vật hành động (đồ chơi); bộ xẻng và xô đồ chơi; đồ chơi di động được; xe đồ chơi; đồ 
chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ chơi thủ công theo mô hình; hình các nhân 
vật đồ chơi, ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe tải đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước 
(đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái yô-yô (đồ chơi trẻ em); hộp đựng mô hình đồ 
chơi; mô hình đồ chơi có thể sưu tầm có chứa thẻ hoặc vi mạch điện tử nhận dạng tần số vô 
tuyến (RFID); mô hình nhỏ có thẻ hoặc vi mạch điện tử nhận dạng tần số vô tuyến (RFID).  

 
 

(210) 4-2014-15319 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
 

 
(210) 4-2014-15320 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Oseven  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngọai trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
 

 
(210) 4-2014-15321 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Oseven  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 02: Sơn (ngọai trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
 
 

(210) 4-2014-15322 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Oseven  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
 
 

(210) 4-2014-15323 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Oseven  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
 

 
(210) 4-2014-15324 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Oseven  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
 

 
(210) 4-2014-15325 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Oseven  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
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(210) 4-2014-15326 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.15.15; 26.7.25 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh da trời đậm, cam 

đậm 

(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng  (VN) 

9 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 

phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; chất kích 

thích tăng trưởng cho cây trồng. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 

sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại; thuốc tăng 

sức đề kháng cho cây trồng. 
 

 
(210) 4-2014-15327 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.1.1; 3.7.7; A3.7.24 

(591) Đen, xanh da trời, đỏ 

(731) Công ty TNHH Thái Giang Việt 

Nam  (VN) 

Số 165 phố Thái Hà, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy. 

 

Nhóm 35: Mua bán: linh kiện, phụ kiện, hóa chất chăm sóc dùng cho ô tô, vật liệu xây 

dựng bằng kim loại và phi kim loại, thiết bị nội thất (giường, tủ đồ khô, tủ hồ sơ, bàn, ghế, 

giá để hồ sơ, bộ giường ngủ, bàn họp, bàn nhân viên, ghế phòng họp), đồ gia dụng (nồi, 

xoong, chảo, chậu), đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy 

giặt), thiết bị và dụng cụ bảo hộ lao động (mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, kính bảo hộ chống 

ồn, găng tay bảo hộ, dây đai bảo hộ, giày bảo hộ), thiết bị y tế, máy công nghiệp các loại, 

đồ thủ công mỹ nghệ (hàng mây tre, hàng điêu khắc trên gỗ, đồ gỗ trang trí nội thất, đồ 

lưu niệm), thiết bị chiếu sáng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  
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(210) 4-2014-15328 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(591) Vàng, cam, đỏ đậm, hồng đậm, xanh da 

trời, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Sao Hải 

Vương  (VN) 

16A3 Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Sợi bằng nhựa tổng hợp, không dùng cho ngành dệt; chỉ bằng nhựa tổng hợp, 

không dùng cho ngành dệt. 
 
 

(210) 4-2014-15329 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Vàng, cam, đỏ đậm, hồng đậm, xanh da 

trời, xanh lá cây, đỏ, xanh lá non 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Sao Hải 

Vương  (VN) 

16A3 Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Sợi bằng nhựa tổng hợp, không dùng cho ngành dệt; chỉ bằng nhựa tổng hợp, 

không dùng cho ngành dệt. 
 
 

(210) 4-2014-15330 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
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(210) 4-2014-15332 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.3.1; 26.4.4; 26.1.2; 26.1.6 
(731) NAMCHOW (THAILAND) LTD.  (TH) 

75/28-29, 19th Floor, Ocean Tower 2, 
Sukhumvit soi 19 Road, North Klongtoey, 
Wattana, Bangkok, 10110 Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy giòn làm từ gạo; bánh ăn nhẹ (snack) làm từ gạo; mì gạo; cơm hoặc 
cơm hấp; món tráng miệng làm từ gạo; bánh mỳ; mì sợi; bánh quy; bánh ăn nhẹ (snack). 

 

 
(210) 4-2014-15334 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm để 
tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để tẩy rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2014-15335 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.16; A3.1.24; 3.1.14; 3.1.6 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm để 
tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để tẩy rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2014-15336 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.21 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm để 
tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để tẩy rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2014-15337 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.21 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm để 

tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để tẩy rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2014-15338 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm để 

tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để tẩy rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2014-15339 (220) 04.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540)   

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm để 

tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để tẩy rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng. 
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(210) 4-2014-15340 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.  (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho mục đích y tế); 
vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng (vật liệu dùng cho nha 
khoa) và sáp nha khoa; chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây 
hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2014-15341 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm: bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm. 

 

 
(210) 4-2014-15343 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.4.24 
(731) PERFECT FOOD MANUFACTURING 

(M) SDN. BHD.  (MY) 
A.G. 6876, Alor Gajah Industrial Estate, 
78000 Alor Gajah, Melaka, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mỳ và chế phẩm làm từ ngũ cốc; hỗn hợp để chuẩn bị bánh mỳ, bánh 
nướng và bánh kẹo; bánh kẹo, sản phẩm bánh nướng, bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt; 
bánh quy giòn, thực phẩm làm từ ngũ cốc, thực phẩm có chứa ngũ cốc, socola; bánh kẹo 
phủ socola, bánh quy (thường có hình tròn, nhỏ, phồng lên lúc nướng), bánh bao, bánh 
quế (bánh quy); bánh xốp (bánh quy); món tráng miệng được làm sẵn (trên cơ sở socola); 
món tráng miệng được làm sẵn (bánh kẹo); món tráng miệng được làm sẵn (bánh 
nướng/bánh ngọt); chế phẩm để làm món tráng miệng. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
tiếp thị; tiếp thị quảng cáo; tiếp thị trực tiếp; chiến dịch thị trường; chiến dịch xúc 
tiến/thúc đẩy việc phát triển kinh doanh; chuẩn bị kế hoạch tiếp thị; tiếp thị sản phẩm; xúc 
tiến thương mại trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo trực tuyến 
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trên mạng internet; quảng cáo qua thư; phổ biến các quảng cáo qua mạng truyền thông 
trực tuyến; phổ biến các tài liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng cáo 
phim điện ảnh; tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho mục đích quảng cáo; thực hiện trưng bày 
cho mục đích quảng cáo; xúc tiến/đẩy mạnh (quảng cáo) việc kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2014-15344 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3; 1.15.11; 6.1.2; 3.7.17 
(731) NHN STUDIO629 CORPORATION  (KR)

F1. 8, 16, Daewangpangyo-ro 645beol-
gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, 463-400, Republic of 
Korea 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi điện tử dùng cho điện thoại di 
động; phần mềm trò chơi điện tử dùng cho các thiết bị điện tử cầm tay; phần mềm trò 
chơi điện tử dùng cho các thiết bị không dây; chương trình may vi tính (phần mềm máy vi 
tính có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi điện tử (có thể tải xuống được) dùng cho 
các ứng dụng mạng xã hội và trên các website mạng xã hội; đĩa compắc; vật mang dữ liệu 
từ tính; máy ghi hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể là: cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; cung cấp trò 
chơi máy tính trực tuyến cho các ứng dụng mạng xã hội và trên các website mạng xã hội; 
dịch vụ chế bản đa phương tiện cho trò chơi điện tử; cung cấp một trò chơi máy tính mà 
người sử dụng có thể truy cập vào toàn bộ mạng lưới; cung cấp thông tin trực tuyến liên 
quan đến các trò chơi máy tính và liên quan đến việc nâng cấp máy tính dùng cho trò 
chơi; dịch vụ giáo dục; đào tạo; giải trí; cung cấp trò chơi sử dụng mạng thông tin di động 
không dây; cung cấp hoạt động phòng chơi game máy tính; dịch vụ vui chơi giải trí trong 
nhà; cung cấp tiện nghi giải trí; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 

 
 

(210) 4-2014-15345 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.13.1; 1.15.24 
(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư Trương Gia Phát  (VN) 

8/15 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống không cồn); nước có ga; đồ uống không cồn khác; nước 
ép trái cây (đồ uống không cồn); xi rô và các chế phẩm để làm đồ uống. 
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(210) 4-2014-15346 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.1; 26.1.2; 5.3.20 
(591) Xanh lục, trắng, vàng nâu 
(731) Bùi Huy Long   (VN) 

22 ngõ 2, phố Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15347 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Bùi Huy Long   (VN) 

22 ngõ 2, phố Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15348 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng, xanh 

dương, vàng 
(731) Bùi Huy Long   (VN) 

22 ngõ 2, phố Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15349 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.5.25; A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh da trời, xanh lục, trắng 
(731) Bùi Huy Long   (VN) 

22 ngõ 2, phố Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-15350 (220) 04.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.9.1; 26.1.1; 25.1.6; A5.5.20 

(591) Xanh lam, xanh da trời, xanh lục, trắng, 
xanh lơ 

(731) Bùi Huy Long  (VN) 

22 ngõ 2, phố Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-15351 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Bùi Huy Long   (VN) 

22 ngõ 2, phố Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-15353 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(731) Công ty TNHH Lotus Pharma 

Inc   (VN) 

632 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm, dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-15355 (220) 04.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.3.2 

(731) Phạm Ngọc Tuyền  (VN) 

456/7 khu phố 3A, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy may. 
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(210) 4-2014-15356 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.6; 1.5.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây 
(731) Lưu Hữu Tiến  (VN) 

ấp 5, xã Phước Bình, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2014-15359 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Đoàn Anh Tuấn   (VN) 

Số 67D tổ 2B, kv7, phường An Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát.  
 

 
(210) 4-2014-15360 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) PAYLESS SHOESOURCE 
WORLDWIDE, INC.   (US) 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 
202, Topeka, Kansas 66603, U.S.A.  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; bít tất ngắn; bít tất cao cổ; quần ống bó; quần 
áo lót; và quần áo lót phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2014-15361 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 3.1.4 
(591) Đỏ, cam, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Nguyên Liêm  

(VN) 

Số 4/6, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột khoai mì. 
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(210) 4-2014-15362 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 21.1.17; 15.1.13; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, xám
(731) Công ty TNHH Seebest  (VN)

18 Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công, hàn, tiện, phay, mạ cơ khí chính xác.  
 

 
(210) 4-2014-15363 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh rêu, cam, cam đậm, đen, 

hồng phấn, đỏ 
(731) Công ty TNHH NamCapital  (VN)

42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hải sản làm sạch ăn sống; thực phẩm chế biến sẵn từ cá, mực, tôm, thịt; rau 
quả cuốn hải sản; cá được bảo quản; thịt được bảo quản; rau quả được bảo quản, phơi khô 
hoặc nấu chín.  

 

Nhóm 30: Cơm cuốn kiểu Nhật Bản; nem cuốn; nước xốt gia vị; thảo mộc đã bảo quản 
(gia vị); món bánh thịt chiên giòn. 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm làm từ cá, thịt, các món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ cá, 
mực, tôm, thịt và rau quả cuốn hải sản, lương thực, đồ uống giải khát, thuốc lá; tư vấn 
quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm; xông khói thực phẩm; làm đông lạnh thực phẩm; sấy khô 
thực phẩm; bảo quản rau quả.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống thực hiện bởi nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2014-15366 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.17.11; 1.5.1; A25.7.7; 1.15.11; 
1.15.24; 24.17.18 

(591) Đen, tím, tím nhạt, xanh tím, vàng, nâu, 
đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH DV TM Tiến Đạt (VN)

Số 1 Ngô Tất Tố, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn vec ni; sơn nước; chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như 
sơn).  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bột trét mat-tit; vật liệu xây dựng phi kim loại 
là chất trám sử dụng trong trang trí nhà để sửa chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác 
trên các bề mặt hoặc gỗ;  vật liệu xây dựng phi kim loại là chất trám sử dụng trong trang 
trí nhà để sửa chữa hoặc làm phẳng bề mặt thạch cao.  

 

 
(210) 4-2014-15367 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương đậm, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

An Điền  (VN) 

Khu công nghiệp Thạnh Phú, ấp 1, xã 
Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-15368 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, đen 
(731) DUXTERA (S) PTE LTD.   (SG) 

60 Robinson Road, #11-01 Bank of East 
Asia Building, Singapore 068892  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô. 
 

 
(210) 4-2014-15369 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) THANULUX PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
129/1 Chongnonthri Road, Yannawa 
District, Bangkok 10120 Thailand  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2014-15370 (220) 04.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.3.20; 26.1.1; 25.1.6; 5.7.3 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Công 

Thành 2   (VN) 

Số 947, khu phố Nhơn Hậu 1, phường Tân
Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột cám gạo dùng để tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2014-15371 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Nâu, nâu nhạt, vàng, vàng nhạt, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngân 

Sơn   (VN) 

Số 125 đường Võ Thị Sáu, phường 3, thị 
xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bột mì.  
 
 

(210) 4-2014-15372 (220) 04.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Nguyên Xương Thịnh  

(VN) 

21A-21A1 Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy và sản phẩm làm bằng giấy.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2014-15373 (220) 07.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 9.9.1; A9.9.5; A1.1.10; A1.11.8 

(591) Xanh lam, trắng 
(731) Đỗ Văn Hòa  (VN) 

Nhà A3, ngõ 39, phố Tạ Quang Bửu, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da và giả da: túi, ví, ba lô, cặp bằng da.  
 

Nhóm 25: Sản phẩm quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: giầy dép, thắt lưng, mũ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, ký gửi các sản phẩm làm bằng vải, da và giả da, hàng nông, lâm, 
thủy, hải sản.  

 

 
(210) 4-2014-15374 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược  (VN) 

19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-15375 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hoàng Anh Ngọc  

(VN) 

Đường Cống Bún, thôn Đồng Quan, xã 
Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử bao gồm thiết bị âm thanh, ổ cắm, ti vi. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử, điện gia dụng. 
 

(210) 4-2014-15376 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Hồng nhạt, xanh da trời, đen 
(731) Công ty TNHH WE  (VN) 

Số 2, tổ 23A, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; soạn 
thảo tài liệu quảng cáo. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in; in ốp sét; in ảnh chụp.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ cập nhật phần mềm máy tính; dịch 
vụ bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2014-15377 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 5.7.24; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành  (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 
 

(210) 4-2014-15378 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.4.4; 5.7.5; 5.7.3 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, đen, 

ghi, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại.  

 
 

(210) 4-2014-15379 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.12; A5.3.15; 26.1.1; 
5.7.3; A5.11.2; A5.3.13 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 
đen, ghi, đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại.  

 
 

(210) 4-2014-15380 (220) 07.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.3.1; A26.11.12; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 
đen, ghi, đỏ đậm, đỏ, vàng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại.  

 
 

(210) 4-2014-15381 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

đen, ghi, đỏ, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại.  

 
 

(210) 4-2014-15384 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Quý Dương  (VN) 

Số 17, khu B, Z176, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
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(210) 4-2014-15385 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Đặng Văn Lộc  (VN) 

Khu phố Thăng Long, thị trấn Nam Ban, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2014-15386 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH L.A.F.R.E.S.H Đà 

Lạt  (VN) 

14bis Trần Phú, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt dâu tây ướt. 
 

Nhóm 32: Sirô; nước ép trái cây (đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2014-15387 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.11 
(591) Đỏ đậm, vàng, đỏ tươi 
(731) Võ Quốc Việt  (VN) 

Thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại 
Lộc, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 

 

 
(210) 4-2014-15389 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.20; 2.1.22 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Gia Nguyên Việt  (VN) 

160/12/7A Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày. 
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(210) 4-2014-15390 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Cam 
(731) Công ty TNHH AGROCOM  (VN)

69 đường 179B, khu phố 5, phường Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm enzym dùng cho mục 
đích thú y; thuốc dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho 
mục đích y tế và thú y; chế phẩm thú y; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích thú y. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; thức ăn vỗ béo cho động vật; men 
cho thức ăn động vật; chế phẩm để vỗ béo động vật. 

 

 
(210) 4-2014-15391 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xám, tím. 
(731) Công ty TNHH nhập khẩu và 

phân phối Đông Thái  (VN) 

Số 152/41/3 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-15392 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xám, hồng. 
(731) Công ty TNHH nhập khẩu và 

phân phối Đông Thái   (VN) 

Số 152/41/3 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-15393 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xám, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH nhập khẩu và 

phân phối Đông Thái   (VN) 

Số 152/41/3 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-15394 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Liên Hiệp Tuổi 

Trẻ Di Động  (VN) 

Số 402 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị di động, trang thiết bị viễn thông.  
 
 

(210) 4-2014-15395 (220) 07.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (731) Công ty cổ phần Sundial 

Pharma  (VN) 

 837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-15396 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.3 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  (SG)

31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Business Suites, Singapore 369649 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống sô cô la mạch nha; cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà 
phê nhân tạo; cà phê sữa (cappuceino); đồ uống trên cơ sở ngũ cốc; kem lạnh; bánh ngọt; 
bánh mì; bánh quy; bột nhão; lát ngũ cốc chiên giòn; thực phẩm ăn nhanh làm từ bột mì 
đã chế biến và bột khoai tây; bánh qui dẹt; đồ ăn nhanh làm từ ngô (trừ bánh kẹo), đồ ăn 
làm từ ngô; đồ ăn nhanh dạng thanh có chứa trái cây và quả hạch khô (bánh kẹo); quả 
hạch được bọc (bánh kẹo); thanh ngũ cốc; đồ ăn sáng làm từ ngũ cốc, ngũ cốc và sản 
phẩm ngũ cốc; ngũ cốc ăn liền; ngũ cốc nóng ăn sáng; hỗn hợp trộn sẵn để làm bánh 
nướng; bánh kếp, hỗn hợp làm bánh kếp, đồ ăn nhanh dạng thanh làm từ hạt ngũ cốc, 
bánh làm từ hạt ngũ cốc; bột mì và chế phẩm ngũ cốc, bột yến mạch, yến mạch cán nhỏ 
và hạt lúa mì cán nhỏ; hạt lúa mì vỡ; lúa mì mảnh; chế phẩm lúa mì làm thức ăn cho 
người; mảnh yến mạch dẹt mỏng; đồ uống trên cơ sở yến mạch; bánh gạo; món ăn điểm 
tâm dạng thanh; bánh xốp; tất cả thuộc nhóm 30.  

 

 
(210) 4-2014-15397 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) CALBEE, Inc.  (JP) 
1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; đồ ăn nhanh làm từ khoai tây ở dạng 
khoanh, lát và/hoặc dạng thanh, thỏi; khoai tây chiên dạng khoanh, lát và/hoặc dạng 
thanh, thỏi; lát khoai tây rán giòn; khoai tây đã chế biến; khoai tây đã nấu chín; rau lát 
mỏng; đồ ăn nhanh làm từ rau; rau rán giòn; lát mỏng khoai tây có vị ngọt; đồ ăn nhanh 
làm từ khoai tây có vị ngọt; lát khoai tây rán giòn có vị ngọt. 

 

 
(210) 4-2014-15398 (220) 07.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 4.5.5; 4.5.13; 4.5.15 

(591) Nâu đậm, vàng, trắng. 
(731) CALBEE, Inc.   (JP) 

1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; đồ ăn nhanh làm từ khoai tây ở dạng 
khoanh, lát và/hoặc dạng thanh, thỏi; khoai tây chiên dạng khoanh, lát và/hoặc dạng 
thanh, thỏi; lát khoai tây rán giòn; khoai tây đã chế biến; khoai tây đã nấu chín; rau lát 
mỏng; đồ ăn nhanh làm từ rau; rau rán giòn; lát mỏng khoai tây có vị ngọt; đồ ăn nhanh 
làm từ khoai tây có vị ngọt; lát khoai tây rán giòn có vị ngọt. 

 
 

(210) 4-2014-15399 (220) 07.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 4.5.5; 4.5.13; 4.5.15 

(591) Nâu đậm, vàng, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) CALBEE, Inc.   (JP) 

1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; đồ ăn nhanh làm từ khoai tây ở dạng 
khoanh, lát và/hoặc dạng thanh, thỏi; khoai tây chiên dạng khoanh, lát và/hoặc dạng 
thanh, thỏi; lát khoai tây rán giòn; khoai tây đã chế biến; khoai tây đã nấu chín; rau lát 
mỏng; đồ ăn nhanh làm từ rau; rau rán giòn; lát mỏng khoai tây có vị ngọt; đồ ăn nhanh 
làm từ khoai tây có vị ngọt; lát khoai tây rán giòn có vị ngọt. 

 

 
(210) 4-2014-15400 (220) 07.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.3; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Vàng, cam, trắng, tím 
(731) Phạm Văn Kiên  (VN) 

Khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột rang muối; tương ớt (gia vị); dấm; bột chiên tổng hợp; bột chiên xù; muối 
ớt (gia vị). 
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(210) 4-2014-15401 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.4.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn

thương mại dịch vụ sản xuất 

Hải Kim Long   (VN) 

1/1 Công Trường Tự Do, phường 19, quận
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp điện hồng ngoại; bếp ga; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an 
toàn cho bếp ga: van an toàn, van ga, dây dẫn ga. 

 

 
(210) 4-2014-15402 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 25.1.25; 24.13.1 
(591) Đỏ, ghi, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần Thương hiệu 

Quốc Tế   (VN) 

Số 168 Khuất Duy Tiến, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ chất liệu da và giả da: túi, cặp sách, vali, ba lô, túi du lịch.  
 
 

(210) 4-2014-15403 (220) 07.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất đông nam dược Hồng 

Vượng  (VN) 

1231/21C khu phố 2, tỉnh lộ 43, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2014-15405 (220) 07.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.9; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh dương đậm, cam, đỏ 
(731) Phan Văn Hiếu  (VN) 

360/58 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ đại diện và tư vấn pháp luật.  
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(210) 4-2014-15406 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

SABICO   (VN) 

Số 51, đường số 38, KDC Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (đã qua chế biến), nước chiết từ tổ yến, yến sào, nước cốt gà.  
 

Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo.  
 

Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là: nước khoáng, nước ép hoa quả, nước ép mận, nước ép nho, 
nước ép táo.  

 

 
(210) 4-2014-15408 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 7.15.6 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại 

Phong Thao  (VN) 

Số nhà 55, đường 10B, phố Thanh Bình, 
phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, 
tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; tấm kim loại cho xây dựng; vật liệu gia cố 
bằng kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; mái đua bằng kim loại; mái 
che tường bằng kim loại cho các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-15409 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN)

Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-15410 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần S.P.M   (VN)

Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-15411 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) OSUNG MND CO., LTD.   (KR) 
57, Hwanggeum-ro 109beon-gil, 
Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do 
415-843, Republic of Korea   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa.  
 

 
(210) 4-2014-15414 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Trần Đình Thăng  (VN) 

Số 116 ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Băng dính dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2014-15415 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Minh Dũng  (VN)

Khu Kếu, xã Đạo Đức, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì giấy; bao bì các tông.  
 

Nhóm 20: Giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ kho bãi. 
 

 
(210) 4-2014-15416 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần đa quốc gia 

Tân Phú Minh  (VN) 

78 - 80 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách vải không dệt; túi mua hàng.  
 

Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt may; vải lót dùng cho giầy; vải không dệt. 
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(210) 4-2014-15417 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A26.11.12; A1.1.10; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng cam, xanh dương, xanh lá
(731) Công ty cổ phần phát triển 

xây dựng công nghệ cấp 

thoát nước và môi trường  

(VN) 

Số nhà 64, ngõ 554, tổ 5 đường Trường 
Chinh, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị lọc nước; máy và thiết bị làm sạch nước; thiết bị phân phối 
nước (bình nước nóng lạnh dùng điện).  

 

 
(210) 4-2014-15418 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

REDCO Việt Nam   (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm: nước hoa; sản phẩm chăm sóc da, dầu gội đầu sữa rửa mặt, 
sữa tắm, xà bông (xà phòng) chế phẩm vệ sinh cơ thể, sản phẩm khử mùi cho cá nhân; gel 
vuốt tóc chế phẩm dùng để cạo râu.  

 

Nhóm 25: Quần; áo; mũ(nón), giầy, dép, cà vạt hay nơ đeo cổ; bít tất(vớ), khăn quàng cổ. 
 

 
(210) 4-2014-15419 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) JOLLIBEE FOODS CORPORATION  
(PH) 
6/F Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas 
Jr. Avenue, Pasig City, Philippines  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò, cá (không còn sống), thịt gia cầm; sữa; sản phẩm thức ăn nhanh với 
thành phần là thịt, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là cá, sản phẩm thức ăn nhanh 
với thành phần là thịt gia cầm, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là thịt thú săn, sản 
phẩm thức ăn nhanh với thành phần là hải sản, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là 
trứng, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là rau củ, sản phẩm thức ăn nhanh với 
thành phần là mỡ ăn, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là dầu ăn, sản phẩm thức ăn 
nhanh với thành phần là sản phẩm bơ sữa, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là quả 
hạch.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-15420 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21 
(591) Trắng, cam sẫm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 

Quang Huy Star  (VN) 

37 đường số 1, khu Nam Long, Trần 
Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy nhiệt [cụ thể là: giấy dùng cho máy fax nhiệt, giấy nhiệt dùng cho máy in 
hoá đơn (bill)]. 

 

Nhóm 35: Mua bán: giấy dùng cho máy fax nhiệt, giấy nhiệt dùng cho máy in hoá đơn (bill).  
 

 
(210) 4-2014-15421 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21 
(591) Trắng, cam sẫm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 

Quang Huy Star  (VN) 

37 đường số 1, khu Nam Long, Trần 
Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy nhiệt [cụ thể là: giấy nhiệt dùng cho máy fax, máy in hoá đơn (bill)] 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, giấy fax nhiệt, giấy nhiệt in hoá đơn bill.  
 

 
(210) 4-2014-15422 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, cam sẫm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 

Quang Huy Star  (VN) 

37 đường số 1, khu Nam Long, Trần 
Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy nhiệt [cụ thể là: giấy nhiệt dùng cho máy fax, máy in hoá đơn (bill)]. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, giấy fax nhiệt, giấy nhiệt in hoá đơn (bill).  
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(210) 4-2014-15423 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, cam sẫm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 

Quang Huy Star  (VN) 

37 đường số 1, khu Nam Long, Trần 
Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy nhiệt [cụ thể là: giấy nhiệt dùng cho máy fax, máy in hoá đơn (bill)]. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, giấy fax nhiệt, giấy nhiệt in hoá đơn (bill).  
 

 
(210) 4-2014-15424 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ mỹ phẩm 

My Miu  (VN) 

346/7 Mã Lò, khu phố 6, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc, nước gội đầu và chế phẩm dưỡng 
tóc. 

 

 
(210) 4-2014-15427 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 24.9.1 
(731) Nguyễn Ngọc Thúy  (VN) 

Số 3 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-15429 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Thanh Hiếu  (VN) 

92/64 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-15430 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Hồng  (VN)

96 tổ 30, phường Khương Thượng, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-15431 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.3.1; 4.5.21; 26.2.7; 25.1.25; 

4.5.3; 26.1.6 

(591) Đỏ đô, trắng 

(731) Huỳnh Thị ánh Dương  (VN)

2F Nguyễn Thành ý, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-15432 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.7.16; 3.7.11; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên du lịch Ta Đi  

(VN) 

184 Lý Thường Kiệt, phường Phú 

Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Điều hành tua du lịch; đại lý du lịch. 
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(210) 4-2014-15433 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Nhung  (VN) 

Số 4, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền [đồ 

trang sức, đồ kim hoàn]. 
 

 
(210) 4-2014-15434 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Mai  (VN) 

Số 21, Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố 1, 

phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền [đồ 

trang sức, đồ kim hoàn]. 
 

 
(210) 4-2014-15435 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Liên 

Như  (VN) 

Số 84/1E, ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh 

An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền [đồ 

trang sức, đồ kim hoàn]. 
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(210) 4-2014-15437 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Xanh lá cây, đồng 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật Liên Việt   (VN) 

98/28 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến, đóng gói và bảo quản; dầu ăn thực vật; thịt động 
vật không còn sống; trứng; sữa. 

 

Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa; cà phê; chè (trà); ca cao. 
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; hạt giống cây trồng; động vật sống. 
 
 

(210) 4-2014-15439 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 1.15.11; 26.1.2; 5.7.21; 8.3.1; 
A8.1.10 

(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, xanh dương, 
nâu, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thực phẩm Hương 

Thảo   (VN) 

449/5 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bột dùng để làm bánh. 
 

 
(210) 4-2014-15440 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 3.7.3; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, xanh đen, vàng, 

đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm Safoco  (VN) 

7/13-7/25 Kha Vạn Cân, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ống (nui). 
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(210) 4-2014-15441 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 5.7.3; 5.13.4; 15.7.1 
(591) Xanh đen, vàng, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm Safoco  (VN) 

7/13-7/25 Kha Vạn Cân, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ống (nui). 

 

 
(210) 4-2014-15442 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 24.1.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, đỏ, cam, hồng, 

vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm Safoco  (VN) 

7/13-7/25 Kha Vạn Cân, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ống (nui). 

 

 
(210) 4-2014-15443 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 15.7.1; 5.7.3; 5.9.24 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, đỏ, cam, hồng, 

vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm Safoco  (VN) 

7/13-7/25 Kha Vạn Cân, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì. 
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(210) 4-2014-15444 (220) 07.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A26.11.8; A26.11.9; 26.4.4; 26.1.2 

(591) Xanh đen, đỏ, vàng, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

thực phẩm Safoco  (VN) 

7/13-7/25 Kha Vạn Cân, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì. 
 
 

(210) 4-2014-15445 (220) 07.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.1.8; 2.1.14; 26.4.4; 25.5.2 

(591) Đỏ, đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Vietnam Active  (VN) 

47B1 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch: hướng dẫn khách du lịch, sắp xếp các chuyến du lịch. 
 
 

(210) 4-2014-15446 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A26.11.12; A7.1.12; 7.1.24; 
6.7.4 

(591) Xanh lá cây, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Sea Links City  

(VN) 

Km 09, đường Nguyễn Thông, phường Phú 
Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm và hàng mỹ phẩm, giày dép, 
quần áo, xà phòng, giấy vệ sinh; mua bán rượu, bia; mua bán thuốc lá, mua bán thực 
phẩm tươi sống và chế biến; mua bán dụng cụ và trang thiết bị phục vụ cho việc vui chơi 
giải trí, thể thao. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ tư vấn, đánh giá bất động sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; đại lý vé ô tô, 
máy bay, tàu hỏa, tàu thủy. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao (karaoke, vũ trường, đánh bài, sòng bạc, lướt 
dù trên biển, ca nô, du thuyền, lướt ván); tổ chức và điều hành biểu diễn nghệ thuật thời 
trang, hội nghị, hội thảo; tổ chức điều hành vui chơi cắm trại. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê giải khát; quán rượu (quán 
bar); cho thuê phòng họp và chỗ ở tạm thời. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi, xoa bóp, chăm sóc sức khỏe; nhà dưỡng bệnh; dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2014-15447 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) SG HOLDINGS CO., LTD.   (JP) 
68, Tsunoda-Cho, Kamitoba, Minami-Ku, 
Kyoto-Shi Kyoto-Fu 601-8104, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường sắt; vận tải bằng ô tô; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải hàng 
không; đóng gói hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa; bao gói hàng hóa; thông tin về 
lĩnh vực vận tải; môi giới vận tải. 

 

 
(210) 4-2014-15449 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

nội thất Vạn Thành  (VN) 

100B2 Trần Phú, khóm 2, phường 2, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; tủ nhôm; tủ thép; kệ inôc; bàn; ghế; tủ kệ gỗ trang trí; tủ thờ truyền 
thống, salon gỗ. 

 

Nhóm 35: Mua bán tủ, bàn, ghế, nội thất văn phòng, két sắt, tủ kệ, tủ trang trí, tủ thờ 
truyền thống, đồ gỗ; mua bán gỗ xây dựng; mua bán tủ, kệ nhôm; mua bán tủ, kệ inôc; 
mua bán tủ, kệ nhựa; mua bán vật liệu xây dựng như: xi-măng, cát, sắt, đá, gạch. 

 

 
(210) 4-2014-15450 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Trương Võ Tuấn  (VN) 

215 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn), chương trình máy vi tính (phần 
mềm có thể tải xuống được); vi mạch điện tử; phần mềm máy tính cho phép tải lên, tải 
xuống, truy cập, thông báo, hiển thị, đăng tải nhật ký cá nhân, kết nối, chia sẻ, hoặc cung 
cấp phương tiện truyền thông điện tử hay thông tin điện tử qua máy tính, qua mạng 
internet và qua mạng truyền thông khác; phần cứng máy vi tính; điện thoại di động; máy 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1048 

in và máy đọc mã vạch; phấn cứng máy vi tính; máy đếm tiền; ổ cứng ngoài của máy tính; 
thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh.  

 
 

(210) 4-2014-15451 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng mỹ nghệ Việt Xinh  (VN) 

262 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, cụ thể là bàn ghế, giường, tủ, tủ bếp, kệ, đồ đạc trong nhà.  
 
 

(210) 4-2014-15452 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 3.9.1; 26.1.1; 3.7.7 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, xanh lá cây, 

xanh dương nhạt 
(731) Trung tâm chất lượng nông 

lâm thủy sản vùng 6  (VN) 

386C Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 42: Kiểm tra chất lượng, an toàn về sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm 
thủy sản, muối; chứng nhận, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông 
lâm thủy sản, muối; chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với thực phẩm thủy sản, kiểm tra 
công nhận điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản; chứng 
nhận hợp chuẩn hợp quy đối với hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; chứng 
nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với hệ thống quản lý chất lượng, an toàn cho sản phẩm phi 
thực phẩm, chứng nhận hợp chuẩn hợp quy đối với sản phẩm nông lâm thủy sản và muối 
dùng làm thực phẩm; chứng nhận hợp chuẩn hợp quy đối với sản phẩm nông lâm thủy sản 
và muối phi thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-15453 (220) 07.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.9.1; 25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, nâu 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thành 

Trung  (VN) 

Số 11A, đường Hùng Vương, khóm 3, 
phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức, vàng; bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-15454 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 

công nghệ Hợp Tiến  (VN) 

Số 13, ngõ 2, tổ 10, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 
(LUAT THANG LONG COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị nội soi y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phẫu thuật dùng trong 
ngành y, thiết bị chẩn đoán dùng trong ngành y, thiết bị phân tích dùng trong ngành y; 
giường cỏ kết cấu đặc biệt dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2014-15455 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.23; 4.5.3 
(731) Trần Công Danh  (VN) 

198/47A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2014-15456 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  

(JP) 
1-5, Dosho-machi 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm; sách mỏng về y tề và dược phẩm; tạp chí về y tế và dược phẩm; 
catalô về y tế và dược phẩm; hộp để bao gói bằng giấy; hộp để bao gói bằng bìa cứng; tứi 
(phong bì) bằng giấy dùng để bao gói; túi (phong bì) bằng nhựa dùng để bao gói; chất dẻo 
dạng màng mỏng dùng để đóng gói (bao gói); nhãn bằng giấy; nhãn bằng chất dẻo; giấy 
đã in sẵn tiêu đề.  
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Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin về dược phẩm và y tế qua internet; cung cấp thông 
tin y tế về thuốc, tác dụng tác dụng phụ, tương tác và dược phẩm; tư vấn về y tế; thuốc và 
dược phẩm; thu thập và quản lý dữ liệu lâm sàng cho thử nghiệm lâm sàng tại các cơ sở y 
tế.  

 

 
(210) 4-2014-15457 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.12; 7.1.14; A11.3.3; A11.3.6 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần 

URBANSTATION   (VN) 

Số 27 Hoa Sứ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hòa tan; cà phê hạt; cà phê chưa rang.  

 
 

(210) 4-2014-15458 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.3; A11.3.6; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần 

URBANSTATION    (VN) 

Số 27 Hoa Sứ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hòa tan; cà phê hạt; cà phê chưa rang.  

 
 

(210) 4-2014-15459 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.3; A11.3.6; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần 

URBANSTATION    (VN) 

Số 27 Hoa Sứ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hòa tan; cà phê hạt; cà phê chưa rang.  
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(210) 4-2014-15460 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A11.3.3; A11.3.6 
(591) Xanh ngọc sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần 

URBANSTATION    (VN) 

Số 27 Hoa Sứ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hòa tan; cà phê hạt; cà phê chưa rang.  
 

 
(210) 4-2014-15461 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất mỹ phẩm Dũng Lan  (VN) 

741 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 
chống nắng (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa, kem ngừa mụn (mỹ 
phẩm), kem chống nắng (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2014-15462 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất mỹ phẩm Dũng Lan  (VN) 

741 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 
chống nắng (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa, kem ngừa mụn (mỹ 
phẩm), kem chống nắng (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2014-15463 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất mỹ phẩm Dũng Lan  (VN) 

741 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 
chống nắng (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa, kem ngừa mụn (mỹ 
phẩm), kem chống nắng (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2014-15464 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất mỹ phẩm Dũng Lan  (VN) 

741 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 
chống nắng (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa, kem ngừa mụn (mỹ 
phẩm), kem chống nắng (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2014-15465 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 1.5.1 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, xanh 

dương nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất mỹ phẩm Dũng Lan  (VN) 

741 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 
chống nắng (mỹ phẩm). 
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa, kem ngừa mụn (mỹ 
phẩm), kem chống nắng (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2014-15466 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại nhựa Kim Tường  (VN) 

1008A-1008B Âu Cơ, phường Phú Trung,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; gót giày; đế giày; mũi giày; dây buộc giày; miếng lót giày (không 
dùng cho mục đích chỉnh hình). 

 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, giày cao cổ, giày thể thao, giày khiêu vũ, giày trượt tuyết, 
gót giày, đế giày, mũi giày, dây buộc giày, miếng lót giày (không dùng cho mục đích 
chỉnh hình). 

 

 
(210) 4-2014-15467 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại nhựa Kim Tường  (VN) 

1008A-1008B Âu Cơ, phường Phú Trung,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; gót giày; đế giày; mũi giày; dây buộc giày; miếng lót giày (không 
dùng cho mục đích chỉnh hình). 

 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, giày cao cổ; giày thể thao, giày khiêu vũ, giày trượt tuyết, 
gót giày, đế giày, mũi giày, dây buộc giày, miếng lót giày (không dùng cho mục đích 
chỉnh hình). 

 

 
(210) 4-2014-15468 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại nhựa Kim Tường  (VN) 

1008A-1008B Âu Cơ, phường Phú Trung,
quận Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; gót giày; đế giày; mũi giày; dây buộc giày; miếng lót giày (không 
dùng cho mục đích chỉnh hình). 
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Nhóm 35: Mua bán: giày dép, giày cao cổ; giày thể thao, giày khiêu vũ, giày trượt tuyết, 
gót giày, đế giày, mũi giày, dây buộc giày, miếng lót giày (không dùng cho mục đích 
chỉnh hình). 

 
 

(210) 4-2014-15469 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại nhựa Kim Tường  (VN) 

1008A-1008B Âu Cơ, phường Phú Trung,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; gót giày; đế giày; mũi giày; dây buộc giày; miếng lót giày (không 
dùng cho mục đích chỉnh hình). 

 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, giày cao cổ; giày thể thao, giày khiêu vũ, giày trượt tuyết, 
gót giày, đế giày, mũi giày, dây buộc giày, miếng lót giày (không dùng cho mục đích 
chỉnh hình). 

 

 
(210) 4-2014-15470 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch sinh 

thái Hòn Rùa  (VN) 

02 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15471 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A5.7.23; 5.7.3 
(731) CHIU KA LEUNG   (CN) 

No. 10 Road, National High-Tech 
lndustry Development Zone, Kunming, 
Yunnan, China  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ] ; chế phẩm để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, 
tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh 
răng; mặt nạ đắp mặt để làm đẹp da.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và thú y; thực phẩm cho em 
bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán dùng cho mục đích y tế; vật liệu 
để băng bó [dùng trong y tế]; vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng cho 
mục đích vệ sinh; chế phẩm diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè(trà); ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn; bột cọ; bột mì; chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh nướng (pastry); kẹo; đá ăn; đường; mật ong; mật 
đường; men; bột nở; muối; tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn.  

 

 
(210) 4-2014-15472 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation)   (JP) 
14- 10, Nihonbashi Kayabacho 1 -
chome, Chuo-ku, Tokyo 103 -8210, 
Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 

 
(210) 4-2014-15473 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation)   (JP) 
14- 1 0, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2014-15474 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
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(210) 4-2014-15475 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) GOOD ONE INTER TRADE CO., LTD.  

(TH) 
844 Moo 4 (Bangpoo Industrial Estate 
Soi 12) Sukhumvit Rd., Preaksa, Muang 
Samutprakarn10280, Thailand 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất trừ động vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; thuốc trừ 
muỗi; hương (nhang) trừ muỗi.  

 

 
(210) 4-2014-15476 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.5; A26.4.6; A25.3.13; 1.15.23 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.  (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2014-15477 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh lá cây sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty luật TNHH Tuệ Lâm  

(VN) 

Số 17, ngõ 27, phố Hoàng Như Tiếp, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; tranh tụng tại toà án; dịch vụ trọng tài phân xử (pháp 
lý); tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2014-15478 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Châu  (VN)

200 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận 
Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thời trang như: quần áo, giày đép, mũ nón, thắt lưng, ví 
đựng tiền, túi xách tay, vali, da và giả da, ô (dù). 

 
 

(210) 4-2014-15479 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 

Long  (VN) 

Số E63/7B khu phố Ninh Đức, phường 
Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-15480 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 

Long   (VN) 

Số E63/7B khu phố Ninh Đức, phường 
Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-15483 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Đáng  (VN) 

Số KP2/76 đường Quang Trung, thị trấn 
Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
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(210) 4-2014-15484 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Đáng   (VN) 

Số KP2/76 đường Quang Trung, thị trấn 
Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-15485 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Cương Tây Ninh   (VN) 

Số 312 khu phố 4, phường 4, thành phố 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 
 

(210) 4-2014-15486 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Hiếu  (VN) 

Số C77 đường Nguyễn Văn Linh, ấp 
Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
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(210) 4-2014-15487 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Hiếu   (VN) 

Số C77 đường Nguyễn Văn Linh, ấp 
Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.     
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-15488 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Ngọc  (VN) 

Số 16/7B, ấp Trường Thọ, xã Trường 
Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.     
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 
 

(210) 4-2014-15489 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Ngọc   (VN) 

Số 16/7B, ấp Trường Thọ, xã Trường 
Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.      
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
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(210) 4-2014-15490 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 25.7.17 
(591) Đen, trắng, xanh lam, xám. 
(731) Tachoeasy ¸sia Empresa De 

Geolocalizac·o Limitada  

(MO) 

Calcada de Santo Agostinho, n.o 19, 7.o 
andar, Macau 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền và xử lý dữ liệu, bao gồm các hệ thống được tạo 

thành toàn bộ hoặc chủ yếu từ thiết bị và dụng cụ đó, thiết bị định vị toàn cầu [GPS]; máy 
đo tốc độ góc và đồng hồ đo tốc độ của xe cộ; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính 
trên xe cộ]; thiết bị kiểm tra tốc độ cho xe cộ; dụng cụ hàng hải; thiết bị truyền phát [viễn 
thông]; chương trình máy tính đã ghi sẵn để quản lý thông tin, phần mềm quản lý cơ sở 
dữ liệu, phần mềm gửi tin nhắn và thư điện tử, phần mềm nhắn tin; phần mềm (ghi sẵn); 
cơ sở dữ liệu điện tử [có thể tải về]; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị xử lý dữ liệu; bộ phận 
của các sản phẩm nói trên, thuộc nhóm 9. 

 
Nhóm 39: Vận tải; điều hành các đoàn xe thông qua thiết bị dẫn đường cho xe cộ, thiết bị 
định vị điện tử, máy đo tốc độ góc và đồng hồ đo tốc độ của xe cộ, và thông qua thiết bị 
định vị toàn cầu [GPS]; thông tin về giao thông. 

 

 
(210) 4-2014-15491 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược An Vinh  

(VN) 

Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh dầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; bánh kẹo tẩm thuốc; cao dán; băng vệ sinh.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; vòng tránh thai; bao cao su; bình sữa cho trẻ em bú.  
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; bơ; mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  
 

Nhóm 30: Sôcôla; cà phê; bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở trà; gia vị; chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống; bia; 
nước (đồ uống).  
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Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm, 
đồ uống, hóa chất, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; điều hành kinh doanh khách sạn; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; quỹ đầu tư; môi giới bất động sản; cho 
thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán cà phê; cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2014-15492 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A21.1.2; 21.1.25; 21.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu, vàng, da cam, xanh 

lá cây, tím. 
(731) BOYAA ONLINE GAME 

DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., 
LTD  (CN) 
Room 802, 8B, D3 building, TCL 
industrial park, No.1001 Zhongshanyuan 
Rd., Nanshan District, Shenzhen, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); hộp đựng băng trò chơi video; chương trình 
máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống 
được); chương trình trò chơi máy tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; chương trình 
máy vi tính được ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính được ghi sẵn; thiết bị liên 
lạc qua mạng; cơ cấu vận hành bằng đồng xu cho máy thu hình. 

 

 
(210) 4-2014-15493 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 21.1.1; A21.1.2; 21.1.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu, vàng, da cam, xanh 

lá cây, tím. 
(731) BOYAA ONLINE GAME 

DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., 
LTD   (CN) 
Room 802, 8B, D3 building, TCL 
industrial park, No.1001 Zhongshanyuan 
Rd., Nanshan District, Shenzhen, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; tổ chức các cuộc thi giáo dục và giải trí; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến không thể tải xuống được; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải 
trí; thông tin giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung 
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cấp trò chơi trực tuyến từ điện thoại di động; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích 
quảng cáo; cho thuê thiết bị trò chơi. 

 

 
(210) 4-2014-15494 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 21.1.1; A21.1.2; 21.1.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu, vàng, da cam, xanh 

lá cây, tím. 
(731) BOYAA ONLINE GAME 

DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., 
LTD   (CN) 
Room 802, 8B, D3 building, TCL 
industrial park, No.1001 Zhongshanyuan 
Rd., Nanshan District, Shenzhen, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ thiết kế bao bì; lập trình máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý 
sang dạng điện tử; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không phải 
là chuyển đổi vật lý); cho thuê máy chủ đặt trang web. 

 

 
(210) 4-2014-15495 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.4; 3.3.1; A3.3.24 
(591) Đỏ cam, đen, trắng. 
(731) Bùi Diễm Hương  (VN) 

299 L18, khu dân cư Sông Giồng, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Phở; hủ tiếu, cơm; bánh cuốn; bún; mì sợi.  
 

 
(210) 4-2014-15496 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hành Thiện  

(VN) 

382/19 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo. 
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(210) 4-2014-15497 (220) 07.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2014-15498 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Trương Thị Thu Hà  (VN) 

ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh 
Biên, tỉnh An Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm các loại: mắm cá; mắm tôm; mắm tép; mắm chiết xuất từ thịt động vật; 
mắm ba khía (mắm được làm từ con ba khía); mắm nêm (sản phẩm làm từ cá lên men). 

 

 
(210) 4-2014-15499 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 5.9.21; 5.9.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh. 
(731) Nguyễn Thị Thùy Dương  (VN)

E2.3, chung cư TTTM Cái Khế, phường 
Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); nước chấm chay (nước chấm chiết xuất từ thực vật); tương 
ớt; gia vị; muối; dầu sa tế. 

 
 

(210) 4-2014-15500 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và đầu tư Nam Việt Phát  (VN) 

Nhà 10B, công ty xe lửa Gia Lâm, số 
551, Nguyễn Văn Cừ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe máy, xe đạp thuộc 
nhóm 12.  
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(210) 4-2014-15501 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và đầu tư Nam Việt Phát  (VN) 

Nhà 10B, công ty xe lửa Gia Lâm, số 
551, Nguyễn Văn Cừ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe máy; xe đạp thuộc 
nhóm 12. 

 

 
(210) 4-2014-15502 (220) 08.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.13.25; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, da cam. 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

khách sạn Thăng Long  (VN) 

Số 42, đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Các loại rượu thuộc nhóm 33.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, phục vụ tiệc cưới, dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
đặt chỗ ở khách sạn cho khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2014-15504 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lục, trắng. 
(731) Công ty TNHH NIPON  (VN)

133B Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến, thịt, thịt đã được bảo quản, lát trái cây mỏng, lát quả, lát trái 
cây sấy khô. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hạt đã chế biến, thịt, thịt đã được bảo quản, lát trái 
cây mỏng, lát quả, lát trái cây sấy khô.  

 

 
(210) 4-2014-15505 (220) 08.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Phương Lợi  (VN) 

618/3A Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-15506 (220) 08.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A11.3.4; 5.7.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, nâu, đen. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư Thái Hưng Thịnh  (VN) 

Số 32-34 Ngô Đức Kế, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
 

 
(210) 4-2014-15509 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất thực phẩm Nhật nam  

(VN) 

79/10 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 09, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Chả lụa, nem thịt Huế, jambon, xúc xích, lạp xưởng, chả cá.  
 

 
(210) 4-2014-15510 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) CHEN YILONG   (CN) 
No. 52, New District, Hedong Village, 
Junbu Town, Puning City, Guangdong, 
China.  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính xách tay; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu (usb); pin ganvanic; vỏ loa; tai nghe điện thoại; bộ sạc pin điện thoại di động; vỏ bao 
điện thoại; cáp dữ liệu dùng cho việc trao đổi dữ liệu giữa điện thoại di động và máy vi 
tính.  

 

 
(210) 4-2014-15514 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nông á  (VN)

Số 06 đường E2, tỉnh lộ 2, thôn Quỳnh 
Tân 2, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông 
A Na, tỉnh Đăk Lăk 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón dùng cho nông nghiệp; chế phẩm 
nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng. 

 

 
(210) 4-2014-15516 (220) 08.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 

(591) Xanh dương đậm. 
(731) Trường Đại Học Văn Hoá 

Thành Phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Số 51, đường Quốc Hương, khu phố 4, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 
 

 
(210) 4-2014-15517 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 

Phương Anh  (VN) 

Thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cửa chớp bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; cửa xếp, cửa gấp không bằng kim loại; cửa chớp 
không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-15518 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiên Khang  (VN) 

651 Hồng Bàng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn văn phòng phẩm; bán buôn thiết bị điện tử viễn thông; bán buôn vật 
liệu xây dựng; bán buôn sắt, thép; bán buôn ô tô; bán  buôn máy móc  ngành điện. 

 

 
(210) 4-2014-15519 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sundial 

Pharma   (VN) 

837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-15521 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Vàng, xanh dương, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

NEW T.M.M  (VN) 

1/20 Tân Thành, phường Hoà Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2014-15522 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Vina Star 

Travel  (VN) 

147 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-15523 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoàng Quốc Bảo  (VN) 

182 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Camera, thiết bị giám sát, thiết bị báo trộm, báo cháy.  

 

 
(210) 4-2014-15524 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoàng Quốc Bảo  (VN) 

182 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Camera, thiết bị giám sát, thiết bị báo trộm, báo cháy.  
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(210) 4-2014-15525 (220) 08.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.1.2 

(731) Công ty TNHH An An Phát  (VN)

159/9/12 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-15526 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(731) Trường trung học phổ thông 

Quốc tế Mỹ  (VN) 

102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục) từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến cao đẳng, đại học; dịch vụ 
giáo dục (giảng dạy); trường mầm non; đào tạo nghề; tư vấn đào tạo và giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2014-15527 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(731) Trường trung học phổ thông 

Quốc tế Mỹ  (VN) 

102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục) từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến cao đẳng, đại học; dịch vụ 
giáo dục (giảng dạy); trường mầm non; đào tạo nghề; tư vấn đào tạo và giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2014-15528 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; A26.11.8 
(731) Trường trung học phổ thông 

Quốc tế Mỹ  (VN) 

102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục) từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến cao đẳng, đại học; dịch vụ 
giáo dục (giảng dạy); trường mầm non; đào tạo nghề; tư vấn đào tạo và giảng dạy. 
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(210) 4-2014-15529 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH SM Alupack  (VN)

Lô D12-2, khu công nghiệp Long Bình, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 06: Màng nhôm bọc thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-15530 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH SM ALUPACK  

(VN) 

Lô D12-2, khu công nghiệp Long Bình, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 06: Màng nhôm bọc thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-15531 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.7; 24.13.1; 26.4.2; 26.4.9 
(731) L&P COSMETIC CO., LTD.   (KR) 

(Deungchon-Dong, B107, Wooree 
Venture Town), 466, Gangseo-Ro, 
Gangseo-Gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh dạng bánh; dầu gội đầu; dầu xả tóc; sữa rửa mặt; sữa tắm 
(không dùng cho mục đích y tế); nước hoa; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; thuốc đánh răng; 
hương thơm để thắp. 

 

 
(210) 4-2014-15532 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1 
(731) L&P COSMETIC CO., LTD.  (KR) 

(Deungchon-Dong, B107, Wooree 
Venture Town), 466, Gangseo-Ro, 
Gangseo-Gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh dạng bánh; dầu gội đầu; dầu xả tóc; sữa rửa mặt; sữa tắm 
(không dùng cho mục đích y tế); nước hoa; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; thuốc đánh răng; 
hương thơm để thắp. 
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(210) 4-2014-15533 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) L&P COSMETIC CO., LTD.  (KR) 
(Deungchon-Dong, B107, Wooree 
Venture Town), 466, Gangseo-Ro, 
Gangseo-Gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh dạng bánh; dầu gội đầu; dầu xả tóc; sữa rửa mặt; sữa tắm 

(không dùng cho mục đích y tế); nước hoa; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; thuốc đánh răng; 
hương thơm để thắp. 

 

 
(210) 4-2014-15534 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 
(731) ORACLE LABOCARE CO., LTD. (KR) 

(Deungchon-Dong, #401, Ace Techno 
Tower), 401, 468, Gangseo-Ro, 
Gangseo-Gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh dạng bánh; dầu gội đầu; dầu xả tóc; sữa rửa mặt; sữa tắm 

(không dùng cho mục đích y tế); nước hoa; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; thuốc đánh răng; 
hương thơm để thắp. 

 

 
(210) 4-2014-15535 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 18.1.21 
(591) Đỏ, xanh đen, đen, trắng, xám. 
(731) Phùng Chí Thông  (VN) 

119/6 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn phụ tùng xe máy; bán buôn phụ tùng xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2014-15536 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.3.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH đo đạc tư vấn 

thiết kế xây dựng DCB  (VN) 

655 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm trang trí nội thất. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà cửa, trang trí nội thất. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, đo đạc đất đai, thiết lập bản vẽ xây dựng, khảo sát 

địa chất. 
 

 
(210) 4-2014-15537 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.1 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

đa quốc gia truyền thông 

Panxin  (VN) 

Số 39BT2 bán đảo Linh Đàm, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cụ thể gồm: kem trị nám và trị mụn, kem dưỡng da, kem trang điểm, 

mặt nạ, kem chống lão hóa, kem khử mùi hôi nách hôi chân. 

 

Nhóm 05: Chất ăn kiêng giảm béo; thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-15538 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 1.15.15; 1.15.23; A5.5.21 

(591) Vàng, đen, đỏ, xanh nước biển, cam, 

xanh lá. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ CCM  (VN) 

189 Phan Đình Phùng, phường Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2014-15539 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Kitafood Việt Nam  (VN) 

Phố Mới, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh trung thu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm bánh, kẹo.  
 

 
(210) 4-2014-15541 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A24.17.13 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Trường nhạc Cung Đàn  (VN)

98 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dạy đàn: piano, organ, guitar, thanh nhạc, múa, trống. 

 

 
(210) 4-2014-15542 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GNCOM Việt 

Nam  (VN) 

Nhà vườn lô 10, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-15543 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GNCOM Việt 

Nam  (VN) 

Nhà vườn lô 10, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-15544 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần GNCOM Việt 

Nam  (VN) 

Nhà vườn lô 10, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-15545 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GNCOM Việt 

Nam  (VN) 

Nhà vườn lô 10, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-15549 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.3.16; 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh cốm. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Gia 

Phương Phúc  (VN) 

428 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2014-15550 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 19.11.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược liệu Vinh 

Thoa   (VN) 

127 đường Lê Thánh Tông, phường 
Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, 
§¨k L¨k  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược liệu, thảo dược tự nhiên.  
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(210) 4-2014-15551 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại dịch vụ Thứ Ba  

(VN) 

Số 40, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải biển trong nước và quốc tế; dịch vụ đại lý vận tải tàu biển; dịch 

vụ khai thác cảng thuộc nhóm này như: cho thuê kho bãi, xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ vận 
tải giao nhận hàng hóa (logistics).  

 
Nhóm 42: Xuất bản phần mềm tin học; lập trình máy tính.  

 
 

(210) 4-2014-15553 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH KEEWI  (VN)

6E2 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, bán vé cho các sự kiện cúa đối tác.  

 

(210) 4-2014-15554 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) LONKING (FUJIAN) MACHINERY 

CO., LTD.   (CN) 
1 Lonking Road, Longyan Economic 
Development Zone, Fujian Province, 
People's Republic of China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe nâng dỡ hành lý; hộp số cho phương tiện gian thông trên bộ; bộ phận 

chuyển hướng cho phương tiện giao thông trên bộ; hệ thống thuỷ lực cho xe cộ; trục 
truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp truyền động cho phương tiện giao 
thông trên bộ; cơ cấu giảm tốc cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; trục của xe cộ; xe nâng hàng; mô tơ cho phương tiện giao thông 
trên bộ.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1075 

(210) 4-2014-15555 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.4; 4.3.20; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

xây dựng và thương mại Vĩnh 

Thịnh  (VN) 

Số 28 ngách 396/7 đường Cổ Nhuế, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dụng cụ tránh thai, que thử thai.  
 

 
(210) 4-2014-15556 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tiêu dùng và 

bán lẻ M  (VN) 

Tầng 4, tháp A, tòa nhà Sky City, 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn, chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm chống tĩnh điện 
dùng cho mục đích gia dụng, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không 
dùng cho mục đích y tế (bao gồm chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp, chất tẩy rửa dùng cho 
mục đích gia dụng, chế phẩm làm sạch đường ống chất thải, chất tẩy rửa chén bát, chất 
tẩy rửa dùng trong giặt là), chất tẩy trắng dùng trong giặt là, nước men (nước hồ) dùng 
trong giặt giũ, chế phẩm dùng cho mục đích giặt là, chế phẩm để ngâm giặt, hồ bột để 
giặt là, nước hoa, dầu thơm, chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà (nền nhà), giấy 
đánh bóng, chế phẩm đánh bóng, xà phòng, chế phẩm làm mềm vải dùng để giặt, chế 
phẩm tẩy vết bẩn (vết màu, dấu vết), chế phẩm để vệ sinh thân thể, chế phẩm dùng để 
giặt, để tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2014-15557 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tiêu dùng và 

bán lẻ M  (VN) 

Tầng 4, tháp A, tòa nhà Sky City, 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn, chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm chống tĩnh điện 
dùng cho mục đích gia dụng, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không 
dùng cho mục đích y tế (bao gồm chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp, chất tẩy rửa dùng cho 
mục đích gia dụng, chế phẩm làm sạch đường ống chất thải, chất tẩy rửa chén bát, chất 
tẩy rửa dùng trong giặt là), chất tẩy trắng dùng trong giặt là, nước men (nước hồ) dùng 
trong giặt giũ, chế phẩm dùng cho mục đích giặt là, chế phẩm để ngâm giặt, hồ bột để 
giặt là, nước hoa, dầu thơm, chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà (nền nhà), giấy 
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đánh bóng, chế phẩm đánh bóng, xà phòng, chế phẩm làm mềm vải dùng để giặt, chế 
phẩm tẩy vết bẩn (vết màu, dấu vết), chế phẩm để vệ sinh thân thể, chế phẩm dùng để 
giặt, để tẩy rửa.  

 
 

(210) 4-2014-15559 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA   (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe tay ga (xe scutơ), xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng 
xăng, xe máy có ba bánh, xe tay ga (scutơ) có ba bánh, xe máy ba bánh có bàn đạp và 
một động cơ chạy bằng xăng, và các phụ kiện và bộ phận hợp thành của chúng. 

 
 

(210) 4-2014-15560 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.9.24; 6.1.2; 5.7.24; A5.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, cam, vàng, trắng, xanh 

dương, đỏ. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Trần 

Phó  (VN) 

Thôn Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, quả tươi; quả cam; quả bưởi; quả chanh.  
 
 

(210) 4-2014-15561 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa không dùng 
trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; chế phẩm đánh 
bóng; tinh dầu; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm sạch; chất khử mùi dùng 
cho người hoặc động vật; chất màu dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm rụng lông; 
chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân] ; 
hương, nhang; kem đánh giày; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải; chất hoá học 
làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ] ; chế 
phẩm để giặt; chế phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2014-15562 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thảo Nguyên Phát  (VN) 

124 đường số 3, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt chà bông các loại.  

 
 

(210) 4-2014-15563 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thảo Nguyên Phát  (VN) 

124 đường số 3, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đậu các loại. 

 

 
(210) 4-2014-15564 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 5.5.19; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Vàng, xám, trắng, nâu. 
(731) Quách Hiền Nga  (VN) 

220 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 

[huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ giải trí; dịch vụ người 
mẫu cho các nghệ sĩ; giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2014-15568 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) PRIMA LIMITED   (SG) 
201 Keppel Road, Singapore 099419  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bột mỳ dùng cho thực phẩm, sản phẩm bột xay; bột hòn 

để làm bánh; bột mỳ; chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2014-15569 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A9.7.19 
(731) PRIMA LIMITED   (SG) 

201 Keppel Road, Singapore 099419  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bột mỳ dùng cho thực phẩm; sản phẩm bột xay; bột hòn 
để làm bánh; bột mỳ; chế phẩm ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2014-15570 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; 24.15.3; 3.11.1 
(731) Ngô Anh Ngọc   (VN) 

29/11B Trần Thái Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2014-15571 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, cam, ghi xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại may mặc Dingwang   (VN) 

D9/37C An Phú Tây - Hưng Long, ấp 4, 
xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2014-15572 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xanh tím, xanh dương, ghi xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại may mặc Dingwang   (VN) 

D9/37C An Phú Tây - Hưng Long, ấp 4, 
xã Hưng Long, huyện Bình Cbánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
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(210) 4-2014-15573 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(731) JIANGYIN BONDTAPE 

TECHNOLOGY CORPORATION  
(CN) 
100-7 Xicheng Road, Lingang Sub-
District, Jiangyin City, Jiangsu Province, 
China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 17: Dải băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng; băng 

tự dính, không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; vật liệu cách âm; vật 
liệu không dẫn điện để giữ nhiệt; hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng; vật liệu 
tổng hợp để ngăn cản bức xạ nhiệt; sợi thuỷ tinh để cách điện, cách nhiệt; lá kim loại 
dùng để cách ly; băng và dải cách điện, cách nhiệt; bao bì không thấm nước.  

 
 

(210) 4-2014-15574 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đất Vàng  

(VN) 

Số 372 đường D33, khu dân cư Việt 
Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản 

lý bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2014-15575 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 1.15.15; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương, hồng, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây, cam, đỏ, tím, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nam Ký  (VN)

Sạp 1000, Chợ Bình Tây, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-15576 (220) 08.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.4.24 

(731) Hộ kinh doanh Nam Ký  (VN) 

Sạp 1000, Chợ Bình Tây, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-15577 (220) 08.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2

(591) Đỏ, đen, trắng.

(731) Công ty TNHH Na Đam Phúc 

Nguyễn  (VN) 

12/29/1 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi văn hóa giải trí; tổ chức trình diễn thời 

trang cho mục đích giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dàn dựng chương trình 

biểu diễn; giải trí qua truyền hình. 
 

 
(210) 4-2014-15578 (220) 08.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Na Đam Phúc 

Nguyễn  (VN) 

12/29/1 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi văn hóa giải trí; tổ chức trình diễn thời 

trang cho mục đích giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dàn dựng chương trình 

biểu diễn; giải trí qua truyền hình. 
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(210) 4-2014-15580 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.1.2; 9.7.1; 8.7.5 

(591) Vàng, trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng 

nhạt, nâu. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Việt Green Pearl  

(VN) 

394 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; phở ăn liền; đồ 

gia vị; xốt; (gia vị). 
 

 
(210) 4-2014-15581 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Châu Đại Dương  (VN) 

87 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa; sữa bột; sữa nước.  
 

 
(210) 4-2014-15582 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 3.11.7; A3.11.24; 3.9.18 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Phú Gia Thành  (VN)

Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (đồ ngọt), bánh kẹo, bánh quy; bánh trung thu; chế phẩm ngũ cốc; bánh 

patª. 
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(210) 4-2014-15583 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.1.25; A11.1.4 

(591) Đỏ, đen, xám, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Yamaha Motor Việt Nam  (VN) 

Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 

 

Nhóm 12: Xe máy. 
 

 
(210) 4-2014-15584 (220) 08.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) SHENZHEN JEKO 

COMMUNICATION CO., LTD.  (CN) 

13/F, South China Electric Power 

Building, 2050 Shennan Road Central, 

Futian District, Shenzhen, P.R.C  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dẫn hướng (dụng cụ hàng hải); máy quay video xách tay có 

kèm theo bộ phận ghi hình; điện thoại thông minh; hệ thống phòng trộm chạy điện; thiết 

bị sạc cho pin điện; điện thoại di động; thiết bị truyền thông mạng; tai nghe; máy tính 

xách tay; thiết bị ghi khoảng cách. 
 

 
(210) 4-2014-15587 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 1.15.23 

(591) xanh đen 

(731) Công ty TNHH nguyên liệu 

mài bóng Hân Nghị Việt Nam  

(VN) 

Thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài bóng, mài nhẵn dùng trong ngành chế tạo kim loại ngũ kim như 

sắt, gỗ, nhựa. 
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(210) 4-2014-15589 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Quế Tiên  (VN) 

38/§1 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép, miếng lót giày (không dùng cho mục đích chỉnh hình). 

 
 

(210) 4-2014-15590 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Quế Tiên   (VN) 

38/§1 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép, miếng lót giày (không dùng cho mục đích chỉnh hình). 

 
 

(210) 4-2014-15591 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Quế Tiên   (VN) 

38/§1 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép, miếng lót giày (không dùng cho mục đích chỉnh hình). 

 

 
(210) 4-2014-15592 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại xuất nhập 

khẩu Tiến Đức  (VN) 

74/1Q, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng sử dụng năng 

lượng mặt trời, thiết bị lọc nước, vòi nước, bồn rửa mặt, bồn cầu.  
 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng dùng trong xây dựng, các khớp nối ống nhựa bằng 
nhựa (phụ tùng ống nước nhựa) dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2014-15593 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại dịch vụ BTM  (VN) 

Xóm 8 Thôn Đống, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

Nhóm 35: Nhập khẩu đồ nội thất (cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ). 
 

 
(210) 4-2014-15595 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Kim Thùy   (VN) 

Ki ốt số 3B chợ Tân Hội, ấp Mỹ Thuận, 
xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, mỹ nghệ, đá quý và bán đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-15596 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Trọng Nguyên  (VN)

Số 17 Hưng Đạo Vương, phường 1, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ, đá quý và đá bán quý.  

 

 
(210) 4-2014-15597 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 3.7.17; A26.11.8; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, nâu. 
(731) Công ty TNHH Thủy Minh Khoa  

(VN) 

Số 151 Trần Bình Trọng, xã Lộc Thanh, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 01: Xỉ (phân bón); muối (phân bón); kali; phân lân (phân bón); phân đạm.  
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(210) 4-2014-15598 (220) 09.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.1; 26.1.1; 25.12.1; 24.13.1 

(591) Trắng, nâu, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH cà phê Hoàng 

Anh Phát  (VN) 

26 Trà Khúc, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2014-15599 (220) 09.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.2; 20.5.1; 20.7.1 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) 1. Quan Quang Vinh  (VN)

D2/31 A quốc lộ 50, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

2. Đinh Khắc Tuấn  (VN) 

6A Trần Triệu Luật, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo thương mại điện tử. 
 

 
(210) 4-2014-15600 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) hồng, đen. 
(731) Công ty TNHH G & C   (VN)

Số 170 tổ 8, ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem dưỡng da; kem trang điểm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm: kem dưỡng da, kem trang điểm.  
 

 
(210) 4-2014-15602 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 

HTC  (VN) 

Thôn Như phượng - xã Long Hưng, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 
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(210) 4-2014-15604 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

HTC   (VN) 

Thôn Như phượng, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện.  

 

 
(210) 4-2014-15606 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

HTC   (VN) 

Thôn Như phượng, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2014-15608 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh lục, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Sài 

Gòn  (VN) 

195 Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Quả đóng hộp; trái cây đóng hộp; rau đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2014-15610 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng đồng, đen, xanh. 
(731) Công ty TNHH kim loại màu 

Bảo Thịnh  (VN) 

Số 16/5 Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, Xuân 
Thới Sơn, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
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(210) 4-2014-15611 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) Triệu Quang Phát  (VN) 

Số 264/12A Lê Văn Lương, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2014-15612 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, vàng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần chuyển phát 

nhanh NEW POST   (VN) 

Số 10/20 Trần Nhật Duật, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đưa thư, hàng hóa; dịch vụ chuyển phát nhanh.  
 
 

(210) 4-2014-15613 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quảng cáo Mắt Đỏ   (VN) 

35/12 đường số 51, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2014-15614 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 3.2.1; 22.1.1 
(591) Vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH MTV TMDV du 

lịch Quang Trung Ban Mê  

(VN) 

Số 87 đường 19/5, phường Ea Tam, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển 
hành khách, hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe du lịch.  
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(210) 4-2014-15616 (220) 09.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 2.9.10; 26.4.2

(591) Xanh dương, đỏ, xanh Iá. 

(731) Công ty TNHH Nha Khoa Đức 

Hạnh  (VN) 

1054 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt.  
 

 
(210) 4-2014-15617 (220) 09.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xám bạc, trắng.

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

công nghiệp Tây Giang   (VN) 

Tổ 22, đường 3/10, phường Sông Bằng, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; gang, dạng thô hoặc bán thành phẩm, phôi thép; thép đúc; kim loại 

thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; quặng sắt, Mangan.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên 

các phương tiện truyền thông.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản], tư vấn tài chính, quản lý bất động sản, 

môi giới bất động sản.  
 

 
(210) 4-2014-15618 (220) 09.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Rồng Vàng Châu á  (VN) 

Số nhà 10, ngõ 313, phố Quan Nhân, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Ghế bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa, ghế mát-sa chạy điện (dùng cho 

mục đích y tế); máy massage (mát-sa) thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị 

rung xoa bóp.  
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(210) 4-2014-15619 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 25.1.25; 26.2.7; A25.3.3; 
A26.4.24; 25.7.25; 9.1.1; A9.1.6 

(731) Công ty TNHH thương mại 

rồng vàng Châu á  (VN) 

Số nhà 10, ngõ 313, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Ghế bành cho mục đích y tế  hoặc nha khoa; ghế mát sa chạy điện (dùng cho 
mục đích y tế); máy massage (mát sa); thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị 
rung xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2014-15620 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.13.1; 26.1.5 
(591) Mận nhạt, mận đậm, xám nhạt, xám 

đậm, trắng. 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US)

One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.   
 

Nhóm 16: ấn phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-15621 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Tô Biêu   (VN)

45/13 Phạm Phú Thứ, phường 13, quận 
6, Thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2014-15622 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Tô Biêu   (VN)

45/13 Phạm Phú Thứ, phường 13, quận 
6, Thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
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(210) 4-2014-15623 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Redco Việt Nam   (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Yên Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà(chè), sô cô la, cacao, thực phẩm trên cở sở cacao, thực phẩm trên cở 
sở chất thay thế ca cao.  

 

 
(210) 4-2014-15624 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đich y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15625 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường Công Nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15626 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 

Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15627 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát  (VN) 

A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15628 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát  (VN) 

A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15629 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc. 
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(210) 4-2014-15630 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Eupharma   (VN) 

Số nhà 81, đường Nguyễn Chí Thanh, 
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15631 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 

D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15632 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn

dược phẩm Anh Thy  (VN) 

D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-15633 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 

D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15634 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.4.2; 26.1.2; 26.3.1; 
A5.11.2; 5.5.19 

(591) Da cam, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh 
sẫm, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Hải Anh  (VN) 

Nhà số 14, tập thể Sở địa chính nhà đất, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15635 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh hòa bình, 

vàng, xanh lá cây, ghi, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sat trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15636 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12; A25.7.6 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh hòa bình, 

vang, xanh lá cây, ghi, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2014-15637 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Phạm Gia Nguyễn  (VN)

Số 4 đường Tây Lân, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun áp lực dùng điện; máy nén khí; máy hút bụi; máy rửa xe; máy nén 

khí. 
 

Nhóm 35: Buôn bán máy phun áp lực dùng điện; máy nén khí; máy rửa xe; máy hút bụi. 
 
 

(210) 4-2014-15638 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng môi trường GREEN 

SPACE VINA  (VN) 

20/1A Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời, thiết bị lọc nước, hệ thống xử lý nước. 
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(210) 4-2014-15639 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.15 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

SOLATECH  (VN) 

Số 16, ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng (xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình cầu đường, bến cảng, 
đập); sửa chữa công trình xây dựng; lắp đặt (lắp đặt thang máy, cửa và cửa sổ, cấp thoát 
nước, điều hòa không khí và lắp đặt hệ thống điện); giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2014-15640 (220) 09.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.9.1; A5.5.21; A5.5.20; 5.9.19; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH Lavender 

Garden  (VN) 

Số 22 phố Cầu Đất, phường Chương Dương,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy chì. 
 

Nhóm 36: Bất động sản, phòng dịch vụ cho thuê. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 
 

(210) 4-2014-15641 (220) 09.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.7.1; 3.7.16; 1.5.1 

(731) Công ty TNHH Lavender 

Garden   (VN) 

Số 22 phố Cầu Đất, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy chì. 
 
 

(210) 4-2014-15642 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A25.7.21 
(731) Công ty TNHH Lavender 

Garden  (VN) 

Số 22 phố Cầu Đất, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 09: ắc quy chì. 
 

 
(210) 4-2014-15643 (220) 09.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (731) Công ty TNHH Năm Xanh  (VN)

Tổ 1 thôn Liêm Lạc, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang (dùng làm thức ăn); đậu phộng rang (dùng làm thức ăn); thực 
phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả. 

 

 
(210) 4-2014-15644 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.4.1 
(591) Tím than, vàng. 
(731) Cửa hàng thương mại Kim Yến  

(VN) 

Số nhà 34, tổ 2A, khu 1, phường Cao Xanh,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt điều, mít sấy khô, sầu riêng sấy khô.  
 

 
(210) 4-2014-15647 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Lê Ngọc Thúy  (VN) 

Số 48H Tràng Thi, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi, sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi lụa; sợi len dùng để 
dệt; sợi và chỉ thêu. 

 

Nhóm 24: Vải, vải tơ tằm; vải tơ nhân tạo; vải lụa; vải nhung; vải len. 
 
 

(210) 4-2014-15648 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Khải Thiên Phú  

(VN) 

Số 1, tổ 24 Sở Thượng, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: thịt, cá, hải sản.  
 

 
(210) 4-2014-15649 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.7.17 
(591) Vàng, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH Han Sarang  

(VN) 

214 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ. 
 

 
(210) 4-2014-15650 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; A5.1.5; A5.1.16 
(731) RUN ZHU BIOTECH-LNC CO., LTD.  

(TW) 
No. 157, Zhongshan Rd., Linkou Dist., 
New Taipei City 244, Taiwan.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón dùng trong nông nghiệp; hóa chất 
dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng; gen của hạt giống dùng cho sản xuất nông nghiệp; chế phẩm điều 
hòa sự sinh trưởng cây trồng; anbumin (thực vật hoặc động vật, nguyên liệu thô); chế 
phẩm dùng để bảo quản hoa; alkaloit; phân đạm.  

 

 
(210) 4-2014-15651 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.1.2; 2.9.19; 1.3.1; A5.5.20; 
A26.11.7 

(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Hữu Phước  (VN) 

237/32/19 Hòa Bình, phường Tân Hiệp, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép, mũ nón, quần áo.  
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(210) 4-2014-15652 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Đỏ, đen, ghi. 

(731) Công ty TNHH thương mại K & 

G Việt Nam   (VN) 

Số nhà 16, đường Mỹ Đình, tổ dân phố 

Phú Mỹ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  

 

 
(210) 4-2014-15653 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 24.15.1; A18.1.19 

(591) Đỏ, xanh, vàng, đen. 
(731) Trương Võ Tuấn  (VN) 

215 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy ảnh, máy 

quay phim, máy điện thoại di động, máy điện thoại để bàn, dây cáp truyền hình, dây cáp 

mạng máy tính, tai nghe dùng cho máy tính, điện thoại di động, loa, ốp lưng điện thoại di 
động, bao da điện thoại di động, ba lô, túi xách, cặp sách, sách, ô tô, xe máy, xe đạp; đại 

lý ký gửi các hàng hóa nêu trên.  
 

 
(210) 4-2014-15654 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 2.3.5; A2.3.16; 26.1.1 
(591) Xanh, đen, trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH đào tạo nghề 

TOMILUC  (VN) 

8A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ chăm sóc sắc 

đẹp (nhằm mục đích giải trí), dịch vụ giải trí. 
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(210) 4-2014-15655 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1 
(591) Trắng, da cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phong Sơn  (VN) 

60 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong, sữa ong, sáp ong, keo ong. 
 

 
(210) 4-2014-15656 (220) 09.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.24 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ, tím, cam. 
(731) Nguyễn Hữu Giàu  (VN) 

Số 465, ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao 
Lãnh , tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-15657 (220) 09.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.9.24; 5.7.24; A5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ. 
(731) Nguyễn Hữu Giàu  (VN) 

Số 465, ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 

 
(210) 4-2014-15658 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Tập đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh 
Thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc, 
bút kẻ mắt. 
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Nhóm 14: Nữ trang (đồ trang sức); đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ đeo tay.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi đeo vai; thắt lưng da và ví da; va li và túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  
 

Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng mỹ phẩm, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, túi, ví, 
quần áo, giày dép và mũ nón; dịch vụ bán lẻ và bán buôn các sản phẩm nói trên theo đơn 
đặt hàng qua mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ cho các sản phẩm nói trên; dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (cho 
mục đích bán hàng các sản phẩm nói trên); quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp (spa); thẩm mỹ; chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2014-15659 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2014-15660 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2014-15661 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 
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(210) 4-2014-15662 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2014-15663 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2014-15664 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2014-15665 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 
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(210) 4-2014-15666 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2014-15667 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2014-15668 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 
 

(210) 4-2014-15669 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 
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(210) 4-2014-15670 (220) 09.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(531) 26.4.3; 16.1.1
(591) Đỏ, trắng, xanh lá mạ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ và xây 

lắc điện Thư Dung   (VN) 

Số 02 Trần Kế Xương, phường Hải Châu 
2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2014-15671 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes), nước 

hoa có nồng độ nhẹ (eau de toilette), nước hoa xịt toàn thân; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), 
kem bôi và nước xức dùng cho da, bọt cạo râu, dầu (gel) cạo râu (không chứa dược chất) 
nước xức dùng trước và sau khi cạo râu, phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế 
phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); nước xức tóc; kem 
đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất, chế phẩm khừ mùi trên cơ thể (dùng 
cho cá nhân); chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh 
thân thể); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất.  

 

 
(210) 4-2014-15673 (220) 09.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch sinh 

thái Hòn Rùa  (VN) 

02 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong 
y tế. 
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(210) 4-2014-15674 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm và ấn phẩm in, cụ thể là, bản tin và tạp chí có chứa các thông 
tin về cà phê và người uống cà phê; cái lọc bằng giấy dùng cho người pha cà phê; tập 
anbom ảnh; giấy nghệ thuật (giấy vẽ); bút chì để vẽ; bút lông dùng cho nghệ sĩ; bút; bút 
chì; bút bi; vật dụng đánh dấu trang sách; hộp bút chì; hộp đựng văn phòng phẩm; hộp 
bút; hộp đựng bút chì; văn phòng phẩm; áp phích quảng cáo; khăn ăn bằng giấy; cái lót 
cốc bằng giấy; túi bằng giấy; cái bọc cốc (để đỡ nóng tay khi cầm) bằng giấy; hộp bằng 
bìa cứng hoặc bằng giấy và giấy dùng để bao gói; sách hướng dẫn nhỏ. 

 
Nhóm 21: Cối xay cà phê và cối nghiền cà phê thao tác bằng tay; cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống; cốc bằng giấy; cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại 
được (không chạy điện); cái lót cốc không làm bằng giấy và không phải là đồ vải để trên 
bàn ăn; bình chân không cách nhiệt; cốc/tách đựng cà phê; cốc và tách dùng để uống trà; 
đồ thủy tinh (đồ chứa dùng trong gia đình hoặc bếp); đĩa, đĩa ăn và bát; giá ba chân (đồ 
dùng để trên bàn ăn); hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong 
gia đình); phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện; dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện; hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp); 
ấm đun trà không chạy bằng điện; cái pha trà; ấm trà; cái lọc trà; chân nến (không phải 
bằng kim loại quý); giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý; tượng nhỏ làm bằng gốm; 
tượng nhỏ làm bằng sứ.  

 

Nhóm 30: Chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; chế phẩm cô đặc trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, với hương vị trái cây; 
bánh kẹo ướp lạnh có hương vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc trái cây; cà phê xay 
và cà phê hạt; đồ uống cà phê, chè (trà), cacao và cà phê hơi (được pha bằng cách nén cho 
hơi nước thấm dần qua cà phê nhuyễn), và đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê 
và/hoặc cà phê hơi; đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà), bột sôcôla và vani; cà phê 
pha sẵn uống liền; chè (trà) pha sẵn uống liền; bánh kẹo ướp lạnh, cụ thể là, kem lạnh, 
kem sữa lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món tráng miệng ướp lạnh được chế 
biến trên cơ sở bột đậu nành; sôcôla, kẹo và bánh kẹo; sản phẩm nướng, cụ thể là bánh 
nướng xốp, bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì; banh xăng-
đuých (bánh mì kẹp nhân); thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế biến để dùng như 
ngũ cốc ăn sáng, thực phẩm dạng thanh, hoặc nguyên liệu để chế biến thức ăn; ngũ cốc ăn 
liền; yến mạch đã xay; thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở hạt ngũ cốc; thực 
phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở yến mạch để ăn liền; bánh quy giòn; món ăn 
được chế biến sẵn hoặc để đông lạnh không thuộc các nhóm khác bao gồm chủ yếu là 
gạo, hạt ngũ cốc, hoặc mỳ ống có chứa thịt, đậu nành, thịt gia cầm, hải sản, rau củ, trái 
cây, đậu phụ, và/hoặc pho-mát (với gạo, hạt ngũ cốc, hoặc mỳ ống là thành phần chính); 
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nước xốt (gia vị); nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ sôcôla, cacao, 
cà phê, đường, trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); nước chấm (gia 
vị); nước xốt được chế biến sẵn (gia vị); nước xốt cho món sa-lát, nước xốt trái cây (gia 
vị); nước xốt rau củ (gia vị); thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở bột đậu nành; 
chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm bao gồm si rô hương liệu cho đồ uống, không phải 
là tinh dầu; đường, gia vị, mật ong. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây 
hay rau củ (không cồn); nước trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây (không cồn); 
đồ uống trái cây ướp lạnh (không cồn) và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được 
ướp lạnh (không cồn); trái cây cô đặc và trái cây được nghiền nhuyễn được dùng làm 
nguyên liệu pha chế đồ uống; chế phẩm cô đặc và si rô dùng để pha chế đồ uống được pha 
trộn ướp lạnh (không cồn); đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ 
trái cây hay rau củ (không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn); nước ép rau củ - trái cây 
(đồ uống không cồn); đồ uống được chế biến trên cơ sở rau củ (không cồn); đồ uống chứa 
nước ép rau củ (không cồn); hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) dùng để pha chế đồ 
uống; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà) và 
chè (trà) thảo mộc; nước uống (đồ uềng), nước khoang (đồ uống), nước uống có ga 
(không cồn), nước uống (không cồn) có chứa vitamin và đồ uống không cồn khác; nước 
ngọt (đồ uống không cồn); nước giải khát sủi bọt làm bằng nước xô-đa (không cồn); si rô 
tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống; nước đóng chai có hương vị và không có hương vị 
(không cồn); nước uống tăng lực (không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
được chế biến trên cơ sở đậu nành, không thay thế sữa; nước đậu nành và đồ uống đậu 
nành (không cồn, không thay thế sữa); đồ uống được chế biển trên cơ sở sữa quả hạch và 
nước ép quả hạch, không cồn.  

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán ăn nhỏ, quán rượu nhỏ; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà 
phê, chè (trà), cacao, thực phẩm đóng gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị và dụng cụ chạy bằng 
điện, cụ thể là máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương 
mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia 
dụng và thương mại, thiết bị và dụng cụ không chạy bằng điện, cụ thể là cối xay cà phê 
thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy 
bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, 
đồ dùng gia đình, cụ thể là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không 
phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng 
bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu lam bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi 
nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng 
trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái 
lọc cà phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể 
gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống 
cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ 
thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để 
đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa 
dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng 
hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng 
đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to 
dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp đựng tài liệu, túi đựng sách vở, vali và ô, tất cả đều làm 
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bằng vải, chất dẻo hay da, dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ 
chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ 
kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; phân phối bán buôn, cửa hàng bán 
buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thực 
phẩm đóng gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị và dụng cụ chạy bằng điện, cụ thể là máy xay cà 
phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso 
(cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, thiết bị và 
dụng cụ không chạy bằng điện, cụ thể là cối xay cà phê thao tác bằng tay, cồi nghiền cà 
phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ 
giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun 
trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là 
chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, 
tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải 
(không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép 
mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ 
dùng nấu bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm 
bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót 
cốe không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ 
hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn 
và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè 
hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia 
đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, 
thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm 
nhạc, miềng đệm lót chuột máy tinh, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi 
mua hàng, ví tiền, cặp đựng tài liệu, túi đựng sách vở, vali và ô, tất cả đều làm bằng vải, 
chất dẻo hay da, dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao 
gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho 
các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; dịch vụ đặt hàng qua đường bưu điện và 
dịch vụ đặt hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực tuyến bằng máy 
vi tính, dịch vụ bán, lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực tuyến và dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến tât cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thực phẩm đóng 
gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị và dụng cụ chạy bằng điện, cụ thể là máy xay cà phê chạy 
bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê 
hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, thiết bị và dụng cụ 
không chạy bằng điện, cụ thể là cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao 
tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không 
chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không 
chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, dồ dùng gia đình, cụ thể là chân nến 
(không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm 
bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi 
sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ 
thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có 
thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, 
cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba 
chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), 
các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà 
bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ 
dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm 
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lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giây, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, 
cặp đựng tài liệu, túi đựng sách vở, vali và ô, tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da, dây 
đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ 
chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ 
trang trí cho Giáng Sinh; dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy 
vi tính. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, tiệm cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, 
và nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng; dịch cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(được chuẩn bị bởi nhà hàng); dịch vụ cung cấp cà phê cho văn phòng do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); chuẩn bị thức 
ăn do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị và bán thực phẩm và đồ uống để mang về do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-15675 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) SUPIMA  (US) 
4141 East Broadway Road, Phoenix, 
Arizona 85040, USA  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ thuộc nhóm 23. 
 

Nhóm 24: Tấm phủ giường bằng vải dệt, vỏ gối, khăn tắm bằng vải, vải bông, chăn và 
chăn bông. 

 

Nhóm 25: áo sơmi, quần đùi, áo len dài tay, áo váy, váy và quần áo lót mặc bên trong. 
 

 
(210) 4-2014-15676 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) SUPIMA   (US) 
4141 East Broadway Road, Phoenix, 
Arizona 85040, USA  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ thuộc nhóm 23.  
 

Nhóm 24: Tấm phủ giường bằng vải dệt, vỏ gối, khăn tắm bằng vải, vải bông, chăn và 
chăn bông.  

 

Nhóm 25: áo sơmi, quần đùi, áo len dài tay, áo váy, váy và quần áo lót mặc bên trong. 
 

 
(210) 4-2014-15677 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(731) SUPIMA   (US) 

4141 East Broadway Road, Phoenix, 
Arizona 85040, USA  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ thuộc nhóm 23.  
 

Nhóm 24: Tấm phủ giường bằng vải dệt, vỏ gối, khăn tắm bằng vải, vải bông, chăn và 
chăn bông.  

 

Nhóm 25: áo sơmi, quần đùi, áo len dài tay, áo váy, váy và quần áo lót mặc bên trong. 
 

 
(210) 4-2014-15678 (220) 09.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.13.1; A5.5.21; A5.5.20 

(591) Vàng, nâu, trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH bệnh viện Ngọc 

Phó  (VN) 

316C Phạm Hùng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật. 
 

 
(210) 4-2014-15679 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Trần Phương Linh  (VN) 

72 Hàng Quạt, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm: quần áo thời trang, đồ đi chân, 
đồ đội đầu. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo thời trang; dịch vụ gia công quần áo thời trang, nhuộm vải; xử 
lý vải. 

 

Nhóm 41: Đào tạo và dạy nghề cắt may; đào tạo và dạy nghề thiết kế thời trang. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế thời trang.  
 

 
(210) 4-2014-15682 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 6.1.2; A17.1.5; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Hoàng  (VN) 

Số 1537, đường Hoàng Hoa Thám, xã 
Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, 

công trình nông nghiệp- lâm nghiệp; lắp đặt các công trình phòng cháy và chữa cháy 

rừng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2014-15684 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(591) Đỏ đun. 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Nghị Anh  (VN) 

23/7 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn cụ thể: nước tăng lực; nước ép trái cây; nước có ga; nước 

soda; nước chanh; nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2014-15685 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 1.15.3 

(591) Đen, trắng, cam, vàng. 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Nghị Anh   (VN) 

23/7 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn cụ thể: nước tăng lực; nước ép trái cây; nước có ga; nước 

soda; nước chanh; nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2014-15686 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.17.25 

(591) Xanh dương, trắng, xanh da trời. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ozon - Đất Mũi  (VN) 

ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện 

Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phục vụ du lịch như: mũ nón du lịch, túi xách, quà lưu 

niệm, tôm khô, khô cá lóc, mắm tôm, cua (sống). 
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(210) 4-2014-15687 (220) 09.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ cam, trắng. 
(731) PEPSICO, INC.  (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn; 
đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-15688 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất Ngôi Sao Thời Trang  

(VN) 

263 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 26: Cặp tóc [kẹp tóc mái]; kẹp tóc mai [cặp tóc]; ghim cài [phụ kiện của trang 
phục]; trâm cài tóc; cặp tóc; kẹp [không phải đồ trang sức kim loại quý]; nơ cài tóc. 

 

 
(210) 4-2014-15690 (220) 10.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.15.24; 25.1.25 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Eo Biển Xanh  (VN) 

Khu phố Suối Nước, phường Mũi Né, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp lưu trú ngắn hạn; dịch vụ đặt chỗ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-15691 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Chưa  (VN) 

Tổ 22, ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu ngô; rượu táo; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn được 
pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; đồ uống hoa quả có cồn. 
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(210) 4-2014-15692 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoa Sen Vàng  (VN) 

86A Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-15693 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoa Sen Vàng  (VN) 

86A Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-15694 (220) 10.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.7.7; A3.7.24; 26.3.1; A25.7.5; 26.1.1 

(591) Cam đỏ, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần Bkav  (VN)

Tầng 2, tòa nhà HH1, khu đô thị Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm trình duyệt 
internet.  

 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2014-15695 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ tổ chức hội thảo; dịch vụ giải trí; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; cung cấp dịch vụ hướng dẫn và thông tin giáo dục trực tuyến 
qua mạng truyền thông toàn cầu. 
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(210) 4-2014-15696 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Lê Thị Thu   (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe gắn máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp điện, phụ tùng xe gắn máy, phụ 
tùng xe ô tô, sơn, dầu nhờn, vàng, bạc, đá quý, vải, chăn (mÒn) để đắp, rèm cửa, khăn phủ 
giường, vỏ nệm (gối), quần, áo (thời trang), giày, dép, mũ (nón), dây đeo quần, rượu, phân 
bón, thuốc trừ sâu, con giống, gạo, cà phê, chè (trà), bánh, kẹo, đường, điện thoại, máy 
tính, ti vi, tủ lạnh, bàn tủ, ghế, giường. 

 
 

(210) 4-2014-15697 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Lê Thị Thu   (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe gắn máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp điện, phụ tùng xe gắn máy, phụ 
tùng xe ô tô, dầu nhờn, sơn, vàng, bạc, đá quý, phân bón, thuốc trừ sâu.  

 
 

(210) 4-2014-15698 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Lê Thị Thu   (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cafe; dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê phòng họp. 

 
 

(210) 4-2014-15699 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.3.1; A26.3.6; A5.5.20; 
5.5.16 

(591) Vàng, hồng. 
(731) Nguyễn Thị Kim Ngọc  (VN)

113A5 tập thể cơ khí Hà Nội, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm; khăn phủ giường; khăn mặt bằng vải; khăn tẩy trang bằng vải; khăn 
trải bàn bằng vải; khăn phủ gối bằng vải. 

 

Nhóm 25: Khăn choàng đầu của phụ nữ; khăn quàng cổ; khăn choàng; khăn choàng vai; 
khăn trùm che mặt; khăn xếp. 
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(210) 4-2014-15700 (220) 10.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6
(591) Nâu, đen.
(731) Văn phòng luật sư Kết Nối  

(VN) 

Số 53/53 Vũ Xuân Thiều, phường Sài 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ nghiên cứu pháp luật, 

dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng (dịch vụ pháp lý); 
dịch vụ pháp lý khác.  

 

 
(210) 4-2014-15701 (220) 10.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25; A5.5.20
(731) CHEN, PI-HUA   (TW) 

10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 11073, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; dụng cụ xoa bóp sử dụng lực bấm 

của ngón tay; dụng cụ xoa bóp thẩm mỹ điện tử; thiết bị xoa bóp chân; găng tay dùng để 
xoa bóp; thiết bị xoa bóp tẩm quất; tấm cạo xoa bóp dùng cho mục đích trị liệu; thiết bị 
rung xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp dùng cho mục đích trị 
liệu.  

 

 
(210) 4-2014-15702 (220) 10.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(731) CHEN, PI-HUA    (TW) 
10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 11073, Taiwan    

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; dụng cụ xoa bóp sử dụng lực bấm 

của ngón tay; dụng cụ xoa bóp thẩm mỹ điện tử; thiết bị xoa bóp chân; găng tay dùng để 
xoa bóp; thiết bị xoa bóp tẩm quất; tấm cạo xoa bóp dùng cho mục đích trị liệu; thiết bị 
rung xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp dùng cho mục đích trị 
liệu.  
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(210) 4-2014-15703 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) FUMAKILLA LIMITED   (JP) 
No. 11, Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Thiết bị điện để diệt trừ côn trùng; thiết bị diệt trừ sâu bọ; thiết bị điện để thu 

hút, diệt trừ sâu bọ, côn trùng; ống khuếch tán dùng để diệt trừ sâu bọ và côn trùng (thiết 
bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng); thiết bị diệt trừ muỗi dùng pin. 

 

 
(210) 4-2014-15704 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hai Con Yến  

(VN) 

33B Lê Tấn Toán, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sao chế 

biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen). 

 

 
(210) 4-2014-15705 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hai Con Yến  

(VN) 

33B Lê Tấn Toán, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 
biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen).   

 

 
(210) 4-2014-15707 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

nông nghiệp USFEED  (VN) 

Số 73, Phạm Thái Bường, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc gia cầm các loại; thức ăn thuỷ sản.  
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(210) 4-2014-15708 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

nông nghiệp USFEED  (VN) 

Số 73, Phạm Thái Bường, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc gia cầm các loại; thức ăn thuỷ sản.  
 

 
(210) 4-2014-15709 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

nông nghiệp USFEED  (VN) 

Số 73, Phạm Thái Bường, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc gia cầm các loại; thức ăn thuỷ sản.  
 

 
(210) 4-2014-15711 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tắm rửa dùng cho cơ thể; nước thơm dùng cho cơ thể; kem dưỡng da 
dùng cho cơ thể; kem dưỡng da dùng cho tay; xà phòng bánh, chế phẩm dưỡng da dùng 
cho cơ thể dạng xịt; dầu dưỡng da dùng cho cơ thể; phấn (mỹ phẩm) dùng cho cơ thể.  

 

 
(210) 4-2014-15712 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và thương mại Hưng 

Ngọc  (VN) 

Số 6, ngõ 62, phố Hoàng Như Tiếp, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại, phụ kiện kèm theo cửa cuốn: trục cửa cuốn bằng kim 
loại, tay kéo bằng kim loại dùng cho cửa cuốn; cửa nhôm; cửa bằng thép chống gỉ.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cửa cuốn bằng kim loại, phụ kiện kèm theo cửa 
cuốn: trục cửa cuốn bằng kim loại, tay kéo bằng kim loại dùng cho cửa cuốn, cửa nhôm, 
cửa bằng thép chống gỉ.  

 
 

(210) 4-2014-15714 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần đào tạo và 

hướng nghiệp LIFESCHOOL Việt 

Nam  (VN) 

Lô 34G, khu X4, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán đồ 
dùng cho gia đình, cụ thể là điều hoà, tủ lạnh, máy giặt; dịch vụ mua bán sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm; dịch vụ mua bán băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa 
trắng); dịch vụ mua bán đồ chơi cho trẻ em; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ bán căn hộ, dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động 
sản); dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ tổ chức quyên góp từ thiện; đại lý bất động 
sản; dịch vụ quản lý bất động sản); dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản; dịch vụ cho thuê phòng ở.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục cụ thể là dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ dạy kèm (gia 
sư); dịch vụ giáo dục dự bị; dịch vụ giảng dạy; trung tâm đào tạo (giáo dục); dịch vụ đào 
tạo về sự sống; dịch vụ đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; dịch vụ dạy vi tính; dịch vụ 
hỗ trợ giáo dục; dịch vụ giáo dục nghề nghiệp.  

 
 

(210) 4-2014-15715 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Thiên Xuân  (VN) 

58/2/7 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-15716 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thịnh Hưng   (VN) 

Xóm Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  
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(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, hàng hóa đường bộ bằng xe ô tô, ô tô taxi; dịch vụ 
cho thuê xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2014-15717 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Giàu  (VN) 

Số 465, ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón rễ. 
 

 
(210) 4-2014-15718 (220) 10.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.15; A5.7.23; A5.7.22; 26.1.1 

(591) Vàng, cam, đỏ, trắng, đen. 
(731) Từ Hồng Cường  (VN) 

69 Trương Định, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi - rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2014-15719 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH NAVAVINA  (VN)

91/11 đường An Phú Đông 10, khu phố 
1, phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: bàn, ghế, kệ. 
 

 
(210) 4-2014-15720 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.21 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Khám Phá Mặt Trời  

(VN) 

89 Phó Đức Chính, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Vệ sinh công nghiệp như: vệ sinh máy móc công nghiệp, vệ sinh xưởng, nhà 

máy, sân bãi; vệ sinh nhà cửa và các công trình dân dụng.  
 

 
(210) 4-2014-15721 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đại Việt Long  (VN)

2276/5 quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Sản phẩm da và giả da như: ví, túi xách các loại, vali, túi du lịch, ô lọng.  

 

Nhóm 25: Quần áo, thắt lưng cho trang phục, giày, dép, tất (vớ), mũ.  
 

 
(210) 4-2014-15722 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đại Việt Long  (VN)

2276/5 quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Sản phẩm da và giả da như: ví, túi xách các loại, vali, túi du lịch, ô lọng.  

 

Nhóm 25: Quần áo, thắt lưng cho trang phục, giày, dép, tất (vớ), mũ.  
 

 
(210) 4-2014-15723 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) A25.7.21; 24.15.1; A24.15.7 

(591) Đỏ, xanh lam, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH tiếp vận Tiến Bộ  

(VN) 

Tầng 5 tòa nhà Đinh Lễ, số 1 Đinh Lễ, 

phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc thiết bị như: máy đóng gói bao bì, máy sản xuất các 

sản phẩm từ hạt đậu nành.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
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(210) 4-2014-15724 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 18.1.21; 26.13.25 
(591) Lam sẫm. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thiên Nhẫn  (VN) 

696 Bình Long, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: phanh, má phanh, săm lốp, xích truyền động, ống xả xe 
máy, bộ giảm xóc cho xe máy.  

 

Nhóm 37: Sữa chữa, bảo trì các loại xe như: xe máy, xe đạp, xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2014-15725 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng, đỏ, đen. 
(731) Phạm Quốc Tuấn  (VN) 

Số 35, phố Hòa Mã, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm. 
 

 
(210) 4-2014-15726 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật BCA  (VN) 

3 Trương Quốc Dung, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng máy văn phòng như: máy in, máy 
photo, mực in, dây curoa, dây tín hiệu, đầu in. 

 

 
(210) 4-2014-15727 (220) 10.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 9.1.10; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh nõn chuối, trắng. 
(731) Công ty TNHH thiết bị và xây 

dựng PHOENIX  (VN) 

F1/1M Hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt giàn giáo. 
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(210) 4-2014-15728 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Lam sẫm, xanh da trời, đỏ, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH nhựa Bảo Tín  

(VN) 

100 đường TA32, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nhựa bán thành phẩm: nhựa Acrylic, nhựa PVC, nhựa 
Poly, tấm nhôm nhựa, nhựa PE, nhựa chất luợng cao (super plastic). 

 

(210) 4-2014-15729 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Minh 

Hoàng  (VN) 

95/1062 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2014-15730 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị và xây 

dựng PHOENIX  (VN) 

F1/1M hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị xây dựng như: giàn giáo, cốp pha, máy trộn bê tông, cẩu tháp 
- vận thăng, các loại sắt thép. 

 

 
(210) 4-2014-15731 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng, bạc. 
(731) Hộ kinh doanh cơm tấm Phúc 

Lộc Thọ 3  (VN) 

743-745 đường Kha Vạn Cân, khu phố 3, 
phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2014-15732 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A26.11.8; 26.3.1; A25.7.21; 
4.5.2; 4.5.3 

(591) Vàng, vàng nhạt, xanh da trời, xanh cô 
ban, đen. 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 

công trình giao thông 610  (VN)

968 quốc lộ 1A, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng; xây dựng hệ thống đường sắt, đường bộ; 
xây dựng các công trình công ích. 

 
 

(210) 4-2014-15733 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A26.11.12; A25.7.3; 7.11.5
(591) Lục bảo, xanh nõn chuối, ngọc thạch, đỏ, 

đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH nhà hàng và 

khách sạn Thạnh Phú  (VN) 

52 Bình Phú, khu phố 2, phường Tam Phú, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2014-15734 (220) 09.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.21; A5.7.22; 26.1.1; 25.5.25; 24.5.5 

(591) Trắng, vàng, da cam, xanh. 
(731) Công ty cổ phần Lai Phú  (VN)

ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2014-15735 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thao  (VN) 

148/15 Vũ Tùng, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  
 

Nhóm 35: Mua bán bao cao su.  
 
 

(210) 4-2014-15736 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 18.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh coban, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Quốc tế  

(VN) 

Lô 02-9A khu công nghiệp quận Hoàng 
Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp ở dạng thô. 
 

Nhóm 02: Nhũ tương bạc (chất màu). 
 

Nhóm 12: Sà lan; thân tàu thủy; xe ô tô tải; xe tải chở hàng; tàu thủy; sườn của tàu thủy. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; khai thác mỏ. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển bằng xà lan; vận tải bằng tàu thủy; vận tải bằng ô tô; dịch vụ 
chuyên chở hàng hóa; chuyên chở hàng bằng đường thủy; chở hàng bằng xe tải. 

 
 

(210) 4-2014-15737 (220) 10.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540)   

(591) Ngọc thạch, hồng sẫm. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ y tế B.I.G  (VN) 

304B Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị và dụng cụ y tế như: xe lăn, giường nâng, giường mổ; đồ 
dùng cho trẻ em như: bình sữa, xe tập đi, nôi. 

 

 
(210) 4-2014-15738 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.8; 26.1.4; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh da trời, lam sẫm, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Ngôi Sao Trẻ  (VN) 

30/5 Nguyễn Đình Chi, phường 09, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải không dệt. 
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(210) 4-2014-15739 (220) 10.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.1.2; 26.13.1 

(591) Xanh da trời, lam sẫm, trẵng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Ngôi Sao Trẻ  (VN) 

30/5 Nguyễn Đình Chi, phường 09, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải không dệt. 
 

 
(210) 4-2014-15740 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Đỏ yên chi, ngọc thạch. 
(731) Công ty TNHH kỹ nghệ gỗ Nam 

Phát  (VN) 

121 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phầm từ gỗ như: ván lót sàn gỗ tự nhiên, ván lót sàn công 
nghiệp, ốp tường gỗ, ốp trần gỗ, cầu thang bằng gỗ, tủ bếp bằng gỗ.  

 

 
(210) 4-2014-15741 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ yên chi, đen. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Lê 

Quân  (VN) 

295 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
 

 
(210) 4-2014-15742 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Tín Lợi  (VN) 

B31 cư xá Lam Sơn, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn; đèn điện. 
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(210) 4-2014-15743 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Lam sẫm, đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại bao bì Tân Tiến 

Phát Tài  (VN) 

Lô 29, khu G, đường D2, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in. 
 
 

(210) 4-2014-15744 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng, đỏ, lam sẫm. 
(731) Công ty TNHH giao nhận 

Thương Phát  (VN) 

C4.03 tòa nhà The Manor Officetel, số 
91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; vận chuyển đồ đạc; vận 
tải. 

 

 
(210) 4-2014-15745 (220) 10.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.3.20; 25.1.25; 6.1.2; A25.1.10 

(731) Dương Ngọc Thạch  (VN) 

Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng tinh dầu, nước xức tóc. 
 
 

(210) 4-2014-15746 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Dương Ngọc Thạch  (VN) 

Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng tinh dầu, nước xức tóc. 
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(210) 4-2014-15747 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(731) Dương Ngọc Thạch  (VN) 

Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng tinh dầu, nước xức tóc.  
 
 

(210) 4-2014-15748 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 20.5.7 
(731) Dương Ngọc Thạch  (VN) 

Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng tinh dầu, nước xức tóc.  
 
 

(210) 4-2014-15749 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Xanh biển, trắng, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

muối & thương mại Gia Thịnh  

(VN) 

Số 492, thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Chế phẩm làm nước canh thịt; chế phẩm để nấu canh; nước mắm. 
 

Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị (là nước tương, nước xốt thuộc nhóm này). 
 

 
(210) 4-2014-15750 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-15751 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-15752 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh   
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-15753 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-15754 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-15755 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) NINGBO TECHMATION CO., LTD.  

(CN) 

No.88 Dagang Fifth Road, Beilun 

District, Ningbo, Zhejiang, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xử lý chất dẻo; máy bơm; máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; máy 

công cụ; bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; bơm [bộ phận 

của máy móc, máy hoặc động cơ]; động cơ và máy thủy lực; rô bốt [máy móc]; máy nông 

nghiệp; máy dùng cho công nghiệp dệt. 
 

 
(210) 4-2014-15756 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) NINGBO TECHMATION CO., LTD.  

(CN) 

No.88 Dagang Fifth Road, Beilun 

District, Ningbo, Zhejiang, China   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo; máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi 

máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; hệ thống điện 

cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp, thiết bị điều chỉnh điện; bảng điều 

khiển [điện]; thiết bị đo, bằng điện; mạch tích hợp.  
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(210) 4-2014-15757 (220) 10.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(731) NINGBO TECHMATION CO., LTD.  

(CN) 

No.88 Dagang Fifth Road, Beilun 

District, Ningbo, Zhejiang, China   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ thông tin; 

cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới [cho người 

khác]; điện toán đám mây; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu kỹ thuật; kiểm tra chất 

lượng; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa.   
 

 
(210) 4-2014-15758 (220) 10.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.4

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu ADC Việt Nam  

(VN) 

Số 32 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì 

Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản (gạo, các sản phẩm chế biến từ bột mỳ, các loại hoa 

quả, hạt củ quả khô); mua bán thực phẩm chế biến từ thịt (chân giò muối, mỡ muối, thịt 

hộp); mua bán bánh kẹo, sữa, bia, nước giải khát; mua bán quần áo, giầy dép hàng da và 

giả da; mua bán đồ trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
 

 
(210) 4-2014-15759 (220) 10.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(731) KERN PHARMA, S.L.  (ES) 

C/Venus, 72 Pol. Ind. Colon II E-08228 

Terrassa (Barcelona), Spain  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-15760 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 
LTD.   (IN) 
E-1105 Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-15761 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm 

Trường Tồn   (VN) 

Phòng A406 nhà A, làng sinh viên 
HACINCO, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15762 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại BT   (VN) 

Lô GD2-15, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán nước giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau sàn nhà, nước rửa 
tay, nước thơm xịt đa năng, bột giặt, nước tẩy quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng 
da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất 
dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú ý, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y 
tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ 
tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y 
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tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho 
điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-15763 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Trí Dũng   (VN)

Số nhà 56, ngõ 133 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Học viện bóng đá (huấn luyện thể thao); trại tập luyện thể thao; dịch vụ sắp 
xếp, tổ chức, chuẩn bị và quản lý các sự kiện thể thao; cung cấp tiện nghi thể thao; đào tạo 
thể thao; dịch vụ phòng tập thể thao (GYM) rèn luyện sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2014-15764 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 2.7.12; A17.2.2; 8.7.5 
(591) Xanh dương, vàng, xanh dương nhạt, tím 

nhạt, da cam, xanh lá cây, tím, đỏ, đen, 
trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ ánh 

Sáng Châu á    (VN) 

27/13 Bis Hậu Giang, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15765 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Minh Phương   (VN) 

Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-15766 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15767 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-15768 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-15769 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-15770 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-15771 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-15772 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-15773 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-15774 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-15775 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông  (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15776 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15777 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-15778 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2014-15779 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15780 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-15781 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15782 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15783 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-15784 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15785 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-15786 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-15787 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

My Lan  (VN) 

Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước; vòi sen tắm, vòi khóa mở nước của hệ thống dẫn nước, vòi xịt nước 

(vệ sinh), vòi trộn nước nóng lạnh cho ống nước, phao nước (dùng để ngắt vòi nước tự 

động).  
 

 
(210) 4-2014-15788 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23 

(591) Đỏ, xanh đen, tím. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Nga  (VN) 

249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 

phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ống bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-15789 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thịnh Cường Bắc 

Ninh  (VN) 

Thôn Yên Từ, xã Trung Nghĩa, huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp; khăn giấy 

bỏ túi; khăn giấy lụa.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-15790 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A26.11.13; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

INDONESIA  (VN) 

Số 68/5, phường 4, thành phố Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-15792 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14 
(591) Vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ ánh Sáng 

Phương Đông   (VN) 

99 Phù Đổng Thiên Vương, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè), cà phê, bánh kẹo các loại.  
 

 
(210) 4-2014-15793 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6; 26.1.1; A1.1.10; A25.3.13 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH Domix Phương 

Nam Mªk«ng  (VN) 

118/21 ấp Phú Đông, thị trấn Mái Dầm, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; chế phẩm điều 

hòa sinh trưởng cây trồng.  
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(210) 4-2014-15794 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Domix Phương 

Nam Mªk«ng   (VN) 

118/21 ấp Phú Đông, thị trấn Mái Dầm, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; chế phẩm điều 
hòa sinh trưởng cây trồng.  

 

 
(210) 4-2014-15795 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đen, xanh lá mạ, xám. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Vượng Vinh Xanh  (VN) 

66/13 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (điện thoại, máy tính); đại lý thông 
tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-15796 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng, xám tro, cam. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Vượng Vinh Xanh   (VN) 

66/13 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (điện thoại, máy tính); đại lý thông 
tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-15797 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây đậm, xanh nước biển
(731) Công ty TNHH xây dựng -

thương mại Hiến Long  (VN) 

274/12 Bis Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây lát; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, 
xí nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-15798 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 18.1.21; 18.1.23; A18.1.20 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Back Of The Bike Tours  (VN) 

Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan (du lịch); hướng dẫn khách du lịch; vận 

chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
 

 
(210) 4-2014-15799 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25; 25.1.25; 
A5.3.13; A11.1.18 

(591) Đen, trắng, xanh rêu. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

SAIGON PHIN  (VN) 

45 Đinh Công Tráng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê (cà phê rang, cà phê xay, cà phê hạt, cà phê tươi). 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán bán cà phê lưu động.  
 

 
(210) 4-2014-15800 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.1; A1.1.10; A9.7.19 
(591) Trắng đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Atable Việt Nam   (VN)

Số 2F Quang Trung, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau trộn (salads); xúp (soups).  
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Nhóm 30: Bánh xăng-uýt (sandwhiches) cụ thể gồm: bánh mì kẹp nhân, bánh mì xăng-
uýt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh mì; 
mì sợi (pasta).  

 

 
(210) 4-2014-15801 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hiển Thành Đạt  

(VN) 

52B đường Tân Chánh Hiệp 20, tổ 19, 
khu phố 2A, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện chịu nhiệt.  
 

 
(210) 4-2014-15802 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.3.1; 26.4.4 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất hóa mỹ phẩm GAM MA  

(VN) 

1.17A chung cư Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem trị mụn (không chứa thuốc); kem trị nám da 
(không chứa thuốc).   

 

 
(210) 4-2014-15803 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất hóa mỹ phẩm GAM MA  

(VN) 

1.17A chung cư Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem trị mụn (không chứa thuốc); kem trị nám da 
(không chứa thuốc).  
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(210) 4-2014-15804 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất hóa mỹ phẩm GAM MA  (VN)

1.17A chung cư Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem trị mụn (không chứa thuốc); kem trị nám da 
(không chứa thuốc).  

 

 
(210) 4-2014-15805 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất hóa mỹ phẩm GAM MA   (VN)

1.17A chung cư Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem trị mụn (không chứa thuốc); kem trị nám da 
(không chứa thuốc).  

 

 
(210) 4-2014-15806 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất hóa mỹ phẩm GAM MA  (VN)

1.17A chung cư Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem trị mụn (không chứa thuốc); kem trị nám da 
(không chứa thuốc).  

 

 
(210) 4-2014-15807 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất hóa mỹ phẩm GAM MA  (VN)

1.17 A chung cư Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem trị mụn (không chứa thuốc); kem trị nám da 
(không chứa thuốc).  
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(210) 4-2014-15808 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất hóa mỹ phẩm GAM MA   (VN)

1.17 A chung cư Lạc Long Quân, phường
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem trị mụn (không chứa thuốc); kem trị nám da 
(không chứa thuốc).  

 
 

(210) 4-2014-15809 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công Ty 4 ORANGES CO., LTD.  (VN)

Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 
 

(210) 4-2014-15810 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD.  (VN)

Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện/cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2014-15811 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Tiệm cửa sắt Tín Thành     (VN)

ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng sắt; cửa bằng i-nốc; inốc.  
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(210) 4-2014-15817 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) DONGXING BOYA 
INTERNATIONAL TRADE & 
INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
No. 19 Xingsheng Road Four Lane, 
Dongxing City, Guangxi, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đẩy bằng tay; lốp cho bánh xe cộ; xe nâng dỡ hành lý; khung gầm 
cho xe cộ; phương tiện giao thông đường thuỷ.  

 

 
(210) 4-2014-15818 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Xanh dương đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH K.H.K  (VN) 

127 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán và phê. 

 

 
(210) 4-2014-15820 (220) 10.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Đen, xám, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ A Tổng  (VN) 

847 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tấm nhựa mica, tấm nhôm.  
 

 
(210) 4-2014-15821 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ngôi Sao Liên 

Đô   (VN) 

Số 905A Trần Phú, phường B'Lao, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể hình. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê; quán rượu (quán bar).  
 
 

(210) 4-2014-15822 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

TÊn   (VN) 

487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-15823 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

TÊn   (VN) 

487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-15824 (220) 10.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 25.5.2; 26.4.4; 26.13.25; 26.1.9 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Miwa  (VN)

540/1 S1 lầu 2, Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm; chế phẩm chống thấm dùng trong xây dựng (trừ sơn).  
 

 
(210) 4-2014-15825 (220) 10.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25; 25.5.2 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Miwa  (VN)

540/1 S1 lầu 2, Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ trang trí nội thất 

và ngoại thất; dịch vụ vệ sinh công nghiệp và dân dụng; dịch vụ chống thấm.  
 

 
(210) 4-2014-15826 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 25.5.2; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH Miwa  (VN)

540/1 S1 lầu 2, Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ vận chuyển.  
 

 
(210) 4-2014-15827 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.13.25; 25.5.2; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH Miwa  (VN)

540/1 S1 lầu 2, Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước ngầm; dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2014-15828 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 25.5.2; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH Miwa  (VN)

540/1 S1 lầu 2, Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; dịch vụ chăm sóc cây xanh, cây cảnh.  
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(210) 4-2014-15830 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, vàng. 
(731) Cơ sở sản xuất Vina Sơn 

Trang   (VN) 

Thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2014-15831 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 
(731) Nguyễn Văn Quý   (VN) 

Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 28: Diều. 

 

 
(210) 4-2014-15832 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, ghi. 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

dịch vụ Anh Tú  (VN) 

406 phố Xã Đàn, đường Kim Liên Mới, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy hút mùi dùng cho nhà bếp; bếp điện từ.  

 

 
(210) 4-2014-15833 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) DEERE & COMPANY   (US) 

One John Deere Place, Moline, Illinois 
61265-8098, USA  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); cơ cấu 

ghép nối và cơ cấu trục truyền động (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); 
các công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; lò ấp trứng; lưỡi ủi phía trước; 
máy cày có lưỡi dạng đĩa; máy cày có lưỡi cày đĩa đa lưỡi/máy cày có lưỡi cày đĩa dạng 
chùm; máy trồng mía; lưỡi cày quay; máy ủi có lưỡi ủi phía trước.  

 

 
(210) 4-2014-15837 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) CAESARS WORLD, INC.    (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
NV 89109, U.S.A.   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe cho thể chất và tinh thần tại khu nghỉ dưỡng; dịch vụ trị liệu cho mặt 
và cơ thể; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và La Mã; dịch 
vụ tắm chữa bệnh bằng nước với mục đích thư giãn hoặc vệ sinh; dịch vụ trị liệu bằng liệu 
pháp thể dục thẩm mỹ và trang điểm.  

 

 
(210) 4-2014-15838 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) CAESARS WORLD, INC.    (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
NV 89109, U.S.A.   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe cho thể chất và tinh thần tại khu nghỉ dưỡng; dịch vụ trị liệu cho mặt 
và cơ thể; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và La Mã; dịch 
vụ tắm chữa bệnh bằng nước với mục đích thư giãn hoặc vệ sinh; dịch vụ trị liệu bằng liệu 
pháp thể dục thẩm mỹ và trang điểm.  

 

 
(210) 4-2014-15839 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) CAESARS WORLD, INC.    (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
NV 89109, U.S.A. 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe cho thể chất và tinh thần tại khu nghỉ dưỡng; dịch vụ trị liệu cho mặt 
và cơ thể; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và La Mã; dịch 
vụ tắm chữa bệnh bằng nước với mục đích thư giãn hoặc vệ sinh; dịch vụ trị liệu bằng liệu 
pháp thể dục thẩm mỹ và trang điểm.  
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(210) 4-2014-15843 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đa 

Phúc   (VN) 

395 đường Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-15844 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; đĩa âm thanh; bản ghi âm (có thể tải 
xuống được); bản ghi âm và ghi hình (có thể tải xuống được); loa; ống nhòm (quang học); 
máy tính cầm tay, máy quay vidio xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh, 
đĩa CD-ROM; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROM (là một 
bộ phận của máy vi tính), điện thoại cầm tay, phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin, hộp điện thoại cầm tay; vi mạch điện tử có chứa dữ liệu bản ghi âm nhạc; tấm 
màn hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc, 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy tính và đĩa 
dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím 
máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy 
vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh (máy quay) 
kỹ thuật số; máy nghe nhạc, xem phim kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD, máy 
ghi đĩa DVD; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu 
cá nhân, hộp đựng kính mắt; kính mắt; thước kẻ có chia khoảng cách (dụng cụ đo), tai 
nghe; máy hát karaoke; micrô, máy nghe nhạc MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của 
máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; bản ghi âm nhạc (có thể tải 
xuống được); máy nhắn tin, máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số 
(máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính, máy thu thanh; kính râm, điện thoại; ti 
vi, máy quay phim; máy ghi hình cát xét; máy chạy băng hình cát xét; hộp đựng có chứa 
băng trò chơi viđiô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô, máy điện 
thoại truyền hình; bản ghi hình (có thể tải xuống được); điện đài xách tay; miếng đệm cổ 
tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2014-15845 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 
dụng cụ đo thời gian, đồng hồ báo thức; nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm 
bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ 
trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây 
chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây chuyền 
đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài nơ cài cổ; đồ trang trí dạng đồng xu; cái kẹp 
dùng làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang sức); khoá trượt dùng với các nơ 
cài cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát; cài ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); 
đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ, dây đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ 
đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.  

 
 

(210) 4-2014-15846 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  
 

 
(210) 4-2014-15847 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống chưa thuộc; rương (hòm, va li) và túi du 
lịch, lọng và gậy chống; roi và yên cương; túi xách dùng cho mục đích thể thao; túi xách 
dành cho vận động viên; ba lô đeo sau lưng trẻ em; ba lô đeo sau lưng; túi đựng đồ đi 
biển; cặp sách; hộp đựng thẻ điện thoại bằng da và giả da; ví đựng tiền lẻ; ví đựng tiền xu; 
túi đựng tã trẻ em làm bằng da và giả da; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại; 
túi đựng đồ vệ sinh phụ nữ làm bằng da và giả da; túi đựng đồ tập thể dục; túi xách tay; ba 
lô; bao để móc chìa khoá bằng da và giả da; dây đeo chìa khoá bằng da; túi đựng son 
bằng da hoặc giả da; túi đựng hành lý; thẻ gắn theo hành lý làm bằng da và giả da, túi 
dùng cho các cuộc đi chơi ngắn bằng da và giả da; ví đựng tiền; túi đeo vai học sinh, túi 
đựng đồ đi mua sắm; túi xách đi chợ; ô; túi đeo ở eo; ví.  

 
 

(210) 4-2014-15848 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng chày, 
áo choàng dùng để tắm biển; quần áo tắm biển; thắt lưng (trang phục); yếm (trang phục); 
áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt ngực; mũ 
lưỡi trai; quần bằng da; yếm bằng vải; áo khoác; áo liền váy; cái che tai giữ ấm; đồ đi 
chân; găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc trong ngày lễ Ha-
lô-oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang phục), hàng dệt kim 
(cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần áo, giầy dép, mũ 
nón); áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len; khăn vuông trùm đầu; quần áo nịt dùng cho diễn 
viên múa hoặc vận động viên; nịt chân; găng tay hở ngón (trang phục); ca vát; áo ngủ 
dùng cho nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới, áo khoác mặc ngoài; bộ quần áo pijama; 
quần dài; quần nịt của phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo choàng; dép săng-
đan; khăn quàng cổ; áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc hàng ngày, dép đi 
trong nhà; trang phục ngủ tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng trong khi tập luyện; 
áo dùng trong khi tập luyện, quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo phông; quần áo lót; áo 
gi lê; dải buộc cổ tay (trang phục).  

 
 

(210) 4-2014-15849 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hmh các nhân vật 
hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng; trò chơi bằng bài lá; đồ chơi đa năng 
dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vợt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; quả 
bóng chày, bóng chơi trên biển; túi đựng đỗ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô, các 
khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi thổi 
bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng (đồ chuyên dụng, không phải 
trang phục); bộ đồ chơi cờ; mỹ phẩm đồ chơi của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; 
đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ bánh kẹo và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức 
tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được dùng cho xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi 
tung hứng dạng đĩa, búp bê; quần áo của búp bê dưới dạng đồ chơi; đồ đi kèm vởi búp bê; 
bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động chạy bằng điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ 
dùng cho chơi bài; bộ đồ chơi câu cá; bóng dùng cho chơi gôn; găng tay dùng cho chơi 
gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò chơi điện tử cầm tay; bóng để chơi khúc côn cầu; 
trò chơi có thể bơm phồng, trò chơi lắp hình; dây dÓ chơi trò chơi nhảy dây; cái diều; trò 
chơi ảo thuật, hòn bi đồ chơi; trò chơi có thao tác bằng tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi 
hộp âm nhạc, đồ chơi âm nhạc; trò chơi trong phòng; vật kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ 
chơi nhỏ, trò chơi trong bữa tiệc, bài lá; đồ chơi làm bằng vải lông; bóng để tập đấm; con 
rối; patanh; quả bóng cao su; ván trượt; ván trượt tuyết; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; 
đồ chơi bóp vào phát ra tiếng kêu, đồ chơi nhồi bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục 
tiêu; gấu nhồi bông; bóng tennis; hình các nhân vật hành động (đồ chơi) bộ xẻng và xô đồ 
chơi; đồ chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ 
chơi thủ công theo mô hình; hình các nhân vật đồ chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi), xe 
tải đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; súng phun nước (đồ chơi trẻ em); đồ chơi lên dây cót; cái yô 
yô (đồ chơi trẻ em); mũ đội làm bằng giấy dùng trong bữa tiệc.  
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(210) 4-2014-15850 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ cung cấp giải trí 

trực tuyến; dịch vụ giáo dục; sản xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê phim điện ảnh; 
sản xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê các chương trình truyền hình và truyền 
thanh; sản xuất, trình chiếu, phát hành, và cho thuê các băng ghi âm và ghi hình; thông tin 
giải trí; sản xuất các chương trình giải trí và các chương trình tương tác để phát hành 
thông qua các phương tiện truyền hình, cáp, vệ tinh, truyền thanh và ghi hình, đầu máy 
quay đĩa, đĩa la-ze, đĩa vi tính và các phương tiện điện tử; sản xuất và cung cấp chương 
trình giải trí, tin tức, và thông tin thông qua mạng truyền thông và máy tính; các dịch vụ 
giải trí theo chủ đề và công viên giải trí; dịch vụ giải trí và giáo dục cung cấp cho và liên 
quan đến công viên giải trí theo chủ đề; các buôi trình diễn sân khấu trực tiếp; trình chiếu 
các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình nhà hát; dịch vụ mua vui, dịch vụ 
tương tác trực tuyến, dịch vụ trò chơi trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2014-15851 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.1.2; A25.1.10 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần HAWACO  (VN)

Phòng 702, số 2 Ngô Quyền, tòa nhà 
Tung Sing, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (dịch vụ 
quản lý bất động sản); cho thuê bất động sản như văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy 
hàng và nhà ở.  

 

 
(210) 4-2014-15852 (220) 30.11.2012 

(641) 4-2012-27111 (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) GUARDIAN INDUSTRIES CORP. 
LTD.   (TH) 
42 Moo 7, Nongplamob Sub-District, 
Nongkhae, Saraburi, Thailand 18140  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Cửa kính cho xe cộ; kính chắn gió cho xe cộ; gương chiếu hậu cho xe cộ; 
gương chiếu hậu bên cạnh của xe cộ; gương chống chói của xe cộ.  
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Nhóm 19: Kính xây dựng; kính dùng trong lĩnh vực kiến trúc; phiến và tấm panen bằng 

kính dùng trong xây dựng; cửa sổ, không bằng kim loại; kính cửa sổ chưa có khung dùng 

trong xây dựng, cụ thể là, kính cách nhiệt, cách điện, cách âm để gắn vào khung cửa sổ; 

phiến hoặc tấm panen bằng kính phẳng hoặc kính màu sử dụng trong xây dựng cho cửa 

sổ, cửa ra vào, nhà tắm đứng, tường ngăn; kính dùng trong nhà kính; kính xây dựng, có 

chức năng tích hợp với pin năng lượng mặt trời; kính xây dựng, có chức năng tích hợp với 

tấm pin quang điện; kính xây dựng, có chức năng tích hợp với thiết bị thu năng lượng mặt 

trời.  

 

Nhóm 20: Gương soi sử dụng trong đồ nội thất; kính sử dụng trong đồ nội thất; khung 

tranh ảnh bằng kính; gương soi.  
 

 
(210) 4-2014-15853 (220) 10.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(731) ENCO PRODUCTS LIMITED   (GB)

Grace House, Centra Park, Welwyn 

Garden City, Hertfordshire AL7 1HT 

United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao; đường (không cho mục đích y tế); gạo; bột sắn bột cọ 

sagu; cà phê nhân tạo; bột ngũ cốc và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; 

đá lạnh có thể ăn được; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; mật ong; nước mật đường; nấm 

men cho thực phẩm; bột nở; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm; mù tạc; 

giấm; xốt [gia vị]; gia vị; bánh quy; bánh putding; thanh/thỏi ngũ cốc; kem lạnh; kem trái 

cây [đá lạnh]; nước mật cho thực phẩm; hạt tiêu; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete 

và tinh dầu].  
 

 
(210) 4-2014-15854 (220) 10.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.4.24; 26.1.1 

(731) STRONG H MACHINERY 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

No. 1699, Kaiming Road, Developing 

Zone, Laizhou City, Shandong, China  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Băng mài dùng cho máy cắt; băng mài dùng cho máy cắt đầu bàn; băng mài 

dùng cho máy khâu; băng mài dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2014-15855 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; chế phẩm cô đặc trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, với hương vị trái cây; 
bánh kẹo ướp lạnh có hương vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc trái cây; cà phê xay 
và cà phê hạt; đồ uống cà phê, chè (trà), cacao và cà phê hơi (được pha bằng cách nén cho 
hơi nước thấm dần qua cà phê nhuyễn), và đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê 
và/hoặc cà phê hơi; đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà), bột sôcôla và vani; cà phê 
pha sẵn uống liền; chè (trà) pha sẵn uống liền; bánh kẹo ướp lạnh, cụ thể là, kem lạnh, 
kem sữa lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món tráng miệng ướp lạnh được chế 
biến trên cơ sở bột đậu nành; sôcôla, kẹo và bánh kẹo; sản phẩm nướng, cụ thể là bánh 
nướng xốp, bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì; bánh xăng-
đuých (bánh mì kẹp nhân); thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế biến để dùng như 
ngũ cốc ăn sáng, thực phẩm dạng thanh, hoặc nguyên liệu để chế biến thức ăn; ngũ cốc ăn 
liền; yến mạch đã xay; thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở hạt ngũ cốc; thực 
phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở yến mạch để ăn liền; bánh quy giòn; món ăn 
được chế biến sẵn hoặc để đông lạnh không thuộc các nhóm khác bao gồm chủ yếu là 
gạo, hạt ngũ cốc, hoặc mỳ ống có chứa thịt, đậu nành, thịt gia cầm, hải sản, rau củ, trái 
cây, đậu phụ, và/hoặc pho-mát (với gạo, hạt ngũ cốc, hoặc mỳ ống là thành phần chính); 
nước xốt (gia vị); nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ sôcôla, cacao, 
cà phê, đường, trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); nước chấm (gia 
vị); nước xốt được chế biến sẵn (gia vị); nước xốt cho món sa-lát, nước xốt trái cây (gia 
vị); nước xốt rau củ (gia vị); thực phẩm dạng thanh được chế biến trên cơ sở bột đậu nành; 
chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm bao gồm si rô hương liệu cho đồ uống, không phải 
là tinh dầu; đường, gia vị, mật ong. 

 

Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán ăn nhỏ, quán rượu nhỏ; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà 
phê, chè (trà), cacao, thực phẩm đóng gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị và dụng cụ chạy bằng 
điện, cụ thể là máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương 
mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia 
dụng và thương mại, thiết bị và dụng cụ không chạy bằng điện, cụ thể là cối xay cà phê 
thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy 
bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, 
đồ dùng gia đình, cụ thể là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không 
phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng 
bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi 
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nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng 
trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái 
lọc cà phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể 
gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống 
cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ 
thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để 
đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa 
dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng 
hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng 
đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to 
dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp đựng tài liệu, túi đựng sách vở, vali và ô, tất cả đều làm 
bằng vải, chất dẻo hay da, dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ 
chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ 
kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; phân phối bán buôn, cửa hàng bán 
buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thực 
phẩm đóng gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị và dụng cụ chạy bằng điện, cụ thể là máy xay cà 
phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso 
(cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, thiết bị và 
dụng cụ không chạy bằng điện, cụ thể là cối xay cà phê thao tác bằng tay, cồi nghiền cà 
phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ 
giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun 
trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là 
chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, 
tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải 
(không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép 
mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ 
dùng nấu bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm 
bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót 
cốe không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ 
hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn 
và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè 
hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia 
đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, 
thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm 
nhạc, miềng đệm lót chuột máy tinh, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi 
mua hàng, ví tiền, cặp đựng tài liệu, túi đựng sách vở, vali và ô, tất cả đều làm bằng vải, 
chất dẻo hay da, dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao 
gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho 
các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; dịch vụ đặt hàng qua đường bưu điện và 
dịch vụ đặt hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực tuyến bằng máy 
vi tính, dịch vụ bán, lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực tuyến và dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến tât cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thực phẩm đóng 
gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị và dụng cụ chạy bằng điện, cụ thể là máy xay cà phê chạy 
bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê 
hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, thiết bị và dụng cụ 
không chạy bằng điện, cụ thể là cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao 
tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không 
chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không 
chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, dồ dùng gia đình, cụ thể là chân nến 
(không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm 
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bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi 
sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ 
thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có 
thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, 
cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba 
chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), 
các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà 
bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ 
dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm 
lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giây, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, 
cặp đựng tài liệu, túi đựng sách vở, vali và ô, tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da, dây 
đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ 
chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ 
trang trí cho Giáng Sinh; dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy 
vi tính. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, tiệm cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, 
và nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng; dịch cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(được chuẩn bị bởi nhà hàng); dịch vụ cung cấp cà phê cho văn phòng do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm theo hợp đồng (do nhà hàng thực hiện); chuẩn bị thức 
ăn do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị và bán thực phẩm và đồ uống để mang về do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-15856 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Ninh Văn Chung  (VN) 

Thôn Dầu Cầu, xã Yên Mỹ, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu: vòi sen, thiết bị lọc nước, phụ kiện máy lọc nước, vòi 

chậu rửa.  
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động 
nhằm mục đích gửi và nhận cuộc gọi, fax, thư điện tử và dữ liệu kỹ thuật số khác; máy 
tính xách tay; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); thiết bị sắp xếp điện tử; sổ tay 
điện tử; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị viễn thông di động; thiết bị mạng viễn thông; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính có thể tải xuống được; chương trình 
trò chơi trên máy tính có thể tải xuống được thông qua mạng internet (phần mềm) hoặc 
qua mạng truyền thông toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động hoặc các 
thiết bị thông tin điện tử không dây; chương trình (phần mềm) trò chơi tương tác trên máy 
tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi máy tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); phần mềm trò chơi điện tử dùng cho máy tính, điện thoại di động và máy 
tính bảng hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; phần mềm viễn thông không dây kỹ 
thuật số; phần mềm máy tính dùng trong việc tạo, chỉnh sửa và chuyển thông tin dạng văn 
bản và đồ họa qua mạng truyền thông máy tính, thiết bị không dây, điện thoại hoặc công 
cụ truyền thông khác, điện thoại sử dụng giao thức Internet; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; chương trình máy tính có thể tải xuống để sử dụng trong viễn thông, cụ 
thể là phần mềm viễn thông cho phép một hoặc nhiều người sử dụng truy cập vào mạng 
máy tính toàn cầu; phần mềm có thể tải xuống được trong môi trường mạng xã hội; phần 
mềm có thể tải xuống được để hỗ trợ cho việc quảng cáo trực tuyến, xúc tiến kinh doanh, 
kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh nghiệp; phần mềm có thể tải xuống 
thông qua mạng internet và các thiết bị không dây; phần mềm cho phép truyền tải, truy 
cập, tổ chức và quản lý văn bản, tin nhắn tức thời, trang thông tin cá nhân trực tuyến, văn 
bản, đường dẫn các trang web và hình ảnh thông qua mạng internet hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên một hệ điều hành điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện 
tử không dây; thiết bị để lưu giữ, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị 
xử lý dữ liệu; máy tính xử lý dữ liệu.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí, giáo dục và đào tạo; hoạt động văn hóa và thể thao; 
dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng máy tính cho các cuộc thi 
máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ một mạng máy tính; dịch vụ trò chơi điện tử được 
cung cấp bởi các phương tiện của internet hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc bởi một hệ 
điều hành trên điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp 
các trò chơi bằng các phương tiện của một hệ thống máy tính hoặc qua mạng thông tin 
toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động; dịch vụ trò chơi điện tử có hình 
ảnh, trên máy tính và tương tác thông qua các mạng máy tính hoặc trên hệ điều hành của 
điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp chương trình 
giải trí về lĩnh vực âm nhạc, video, chương tình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể 
thao, trò chơi, sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan đến giải trí thông qua trang 
web và cơ sở dữ liệu; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ 
chức các cuộc thi liên quan đên giáo dục và giải trí; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu 
thể thao; cung cấp nhạc số (không tải xuống được) từ mạng internet; sản xuất bản ghi âm 
nhạc; cung cấp dịch vụ giải trí âm nhạc; dịch vụ giải trí và thông tin giải trí được cung cấp 
bởi phương tiện mạng viễn thông; cung cấp thông tin giải trí và tin tức giải trí trực tuyến 
liên quan đến điện ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, thể thao, du lịch, các sự kiện 
đang diễn ra và những nhân vật nổi tiếng thông qua mạng máy tính hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến 
liên quan đến giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ thư viện lưu 
động; cung cấp tiện nghi thể thao; xuất bản sách, xuất bản sách điện tử và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản không bao gồm những bài quảng cáo; giải trí qua truyền thanh; 
dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho tất cả các vấn đề đã nói ở trên; tất cả các 
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dịch vụ đã nói ở trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua 
mạng thông tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại hoặc qua thiết bị thông tin điện 
tử không dây.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính cho trò chơi; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; chuyển hình ảnh từ dạng gốc sang dạng kỹ thuật số; tư vấn thiết kế 
và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính liên quan đến 
xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên 
quan đến phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng 
máy tính toàn cầu hoặc qua mạng viễn thông; lập trình máy tính; dịch vụ máy chủ cho 
phần mềm ứng dụng máy tính để tìm kiếm và thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng 
máy tính; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ (địa chỉ trang tin điện tử); 
cung cấp thông tin gồm có thông tin trực tuyến về thiết kế và phát triển phần mềm máy 
tính và hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển trang web; tạo lập, bảo trì và lưu trữ các 
trang web cho người khác; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cài đặt, bảo trì, cập nhật 
phần mềm máy tính; diệt vi rút cho máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật 
lý sang dạng điện tử; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; cho thuê phần cứng máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ máy tính; cho thuê 
máy chủ đặt web; cho thuê máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng (ASP) gồm phần mềm có tính năng sử dụng liên quan đến dịch vụ thuê bao âm 
nhạc trực tuyến, phần mềm cho phép người dùng chơi và lập trình trò chơi, âm nhạc, nội 
dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và đa phương tiện liên quan đến giải trí, và phần mềm 
có tính năng trò chơi, bản ghí âm thanh ca nhạc, nội dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và 
đa phương tiện liên quan đến giải trí; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn cho các 
dịch vụ đã nói ở trên.  

 

 
(210) 4-2014-15858 (220) 10.07.2014 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động 

nhằm mục đích gửi và nhận cuộc gọi, fax, thư điện tử và dữ liệu kỹ thuật số khác; máy 
tính xách tay; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); thiết bị sắp xếp điện tử; sổ tay 
điện tử; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị viễn thông di động; thiết bị mạng viễn thông; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính có thể tải xuống được; chương trình 
trò chơi trên máy tính có thể tải xuống được thông qua mạng internet (phần mềm) hoặc 
qua mạng truyền thông toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động hoặc các 
thiết bị thông tin điện tử không dây; chương trình (phần mềm) trò chơi tương tác trên máy 
tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi máy tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); phần mềm trò chơi điện tử dùng cho máy tính, điện thoại di động và máy 
tính bảng hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; phần mềm viễn thông không dây kỹ 
thuật số; phần mềm máy tính dùng trong việc tạo, chỉnh sửa và chuyển thông tin dạng văn 
bản và đồ họa qua mạng truyền thông máy tính, thiết bị không dây, điện thoại hoặc công 
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cụ truyền thông khác, điện thoại sử dụng giao thức Internet; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; chương trình máy tính có thể tải xuống để sử dụng trong viễn thông, cụ 
thể là phần mềm viễn thông cho phép một hoặc nhiều người sử dụng truy cập vào mạng 
máy tính toàn cầu; phần mềm có thể tải xuống được trong môi trường mạng xã hội; phần 
mềm có thể tải xuống được để hỗ trợ cho việc quảng cáo trực tuyến, xúc tiến kinh doanh, 
kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh nghiệp; phần mềm có thể tải xuống 
thông qua mạng internet và các thiết bị không dây; phần mềm cho phép truyền tải, truy 
cập, tổ chức và quản lý văn bản, tin nhắn tức thời, trang thông tin cá nhân trực tuyến, văn 
bản, đường dẫn các trang web và hình ảnh thông qua mạng internet hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên một hệ điều hành điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện 
tử không dây; thiết bị để lưu giữ, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị 
xử lý dữ liệu; máy tính xử lý dữ liệu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí, giáo dục và đào tạo; hoạt động văn hóa và thể thao; 
dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng máy tính cho các cuộc thi 
máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ một mạng máy tính; dịch vụ trò chơi điện tử được 
cung cấp bởi các phương tiện của internet hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc bởi một hệ 
điều hành trên điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp 
các trò chơi bằng các phương tiện của một hệ thống máy tính hoặc qua mạng thông tin 
toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động; dịch vụ trò chơi điện tử có hình 
ảnh, trên máy tính và tương tác thông qua các mạng máy tính hoặc trên hệ điều hành của 
điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp chương trình 
giải trí về lĩnh vực âm nhạc, video, chương tình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể 
thao, trò chơi, sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan đến giải trí thông qua trang 
web và cơ sở dữ liệu; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ 
chức các cuộc thi liên quan đên giáo dục và giải trí; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu 
thể thao; cung cấp nhạc số (không tải xuống được) từ mạng internet; sản xuất bản ghi âm 
nhạc; cung cấp dịch vụ giải trí âm nhạc; dịch vụ giải trí và thông tin giải trí được cung cấp 
bởi phương tiện mạng viễn thông; cung cấp thông tin giải trí và tin tức giải trí trực tuyến 
liên quan đến điện ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, thể thao, du lịch, các sự kiện 
đang diễn ra và những nhân vật nổi tiếng thông qua mạng máy tính hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến 
liên quan đến giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ thư viện lưu 
động; cung cấp tiện nghi thể thao; xuất bản sách, xuất bản sách điện tử và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản không bao gồm những bài quảng cáo; giải trí qua truyền thanh; 
dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho tất cả các vấn đề đã nói ở trên; tất cả các 
dịch vụ đã nói ở trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua 
mạng thông tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại hoặc qua thiết bị thông tin điện 
tử không dây. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính cho trò chơi; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; chuyển hình ảnh từ dạng gốc sang dạng kỹ thuật số; tư vấn thiết kế 
và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính liên quan đến 
xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên 
quan đến phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng 
máy tính toàn cầu hoặc qua mạng viễn thông; lập trình máy tính; dịch vụ máy chủ cho 
phần mềm ứng dụng máy tính để tìm kiếm và thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng 
máy tính; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ (địa chỉ trang tin điện tử); 
cung cấp thông tin gồm có thông tin trực tuyến về thiết kế và phát triển phần mềm máy 
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tính và hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển trang web; tạo lập, bảo trì và lưu trữ các 
trang web cho người khác; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cài đặt, bảo trì, cập nhật 
phần mềm máy tính; diệt vi rút cho máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật 
lý sang dạng điện tử; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; cho thuê phần cứng máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ máy tính; cho thuê 
máy chủ đặt web; cho thuê máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng (ASP) gồm phần mềm có tính năng sử dụng liên quan đến dịch vụ thuê bao âm 
nhạc trực tuyến, phần mềm cho phép người dùng chơi và lập trình trò chơi, âm nhạc, nội 
dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và đa phương tiện liên quan đến giải trí, và phần mềm 
có tính năng trò chơi, bản ghí âm thanh ca nhạc, nội dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và 
đa phương tiện liên quan đến giải trí; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn cho các 
dịch vụ đã nói ở trên. 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động 
nhằm mục đích gửi và nhận cuộc gọi, fax, thư điện tử và dữ liệu kỹ thuật số khác; máy 
tính xách tay; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); thiết bị sắp xếp điện tử; sổ tay 
điện tử; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị viễn thông di động; thiết bị mạng viễn thông; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính có thể tải xuống được; chương trình 
trò chơi trên máy tính có thể tải xuống được thông qua mạng internet (phần mềm) hoặc 
qua mạng truyền thông toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động hoặc các 
thiết bị thông tin điện tử không dây; chương trình (phần mềm) trò chơi tương tác trên máy 
tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi máy tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); phần mềm trò chơi điện tử dùng cho máy tính, điện thoại di động và máy 
tính bảng hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; phần mềm viễn thông không dây kỹ 
thuật số; phần mềm máy tính dùng trong việc tạo, chỉnh sửa và chuyển thông tin dạng văn 
bản và đồ họa qua mạng truyền thông máy tính, thiết bị không dây, điện thoại hoặc công 
cụ truyền thông khác, điện thoại sử dụng giao thức Internet; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; chương trình máy tính có thể tải xuống để sử dụng trong viễn thông, cụ 
thể là phần mềm viễn thông cho phép một hoặc nhiều người sử dụng truy cập vào mạng 
máy tính toàn cầu; phần mềm có thể tải xuống được trong môi trường mạng xã hội; phần 
mềm có thể tải xuống được để hỗ trợ cho việc quảng cáo trực tuyến, xúc tiến kinh doanh, 
kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh nghiệp; phần mềm có thể tải xuống 
thông qua mạng internet và các thiết bị không dây; phần mềm cho phép truyền tải, truy 
cập, tổ chức và quản lý văn bản, tin nhắn tức thời, trang thông tin cá nhân trực tuyến, văn 
bản, đường dẫn các trang web và hình ảnh thông qua mạng internet hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên một hệ điều hành điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện 
tử không dây; thiết bị để lưu giữ, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị 
xử lý dữ liệu; máy tính xử lý dữ liệu. 
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Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí, giáo dục và đào tạo; hoạt động văn hóa và thể thao; 
dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng máy tính cho các cuộc thi 
máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ một mạng máy tính; dịch vụ trò chơi điện tử được 
cung cấp bởi các phương tiện của internet hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc bởi một hệ 
điều hành trên điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp 
các trò chơi bằng các phương tiện của một hệ thống máy tính hoặc qua mạng thông tin 
toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động; dịch vụ trò chơi điện tử có hình 
ảnh, trên máy tính và tương tác thông qua các mạng máy tính hoặc trên hệ điều hành của 
điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp chương trình 
giải trí về lĩnh vực âm nhạc, video, chương tình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể 
thao, trò chơi, sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan đến giải trí thông qua trang 
web và cơ sở dữ liệu; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ 
chức các cuộc thi liên quan đên giáo dục và giải trí; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu 
thể thao; cung cấp nhạc số (không tải xuống được) từ mạng internet; sản xuất bản ghi âm 
nhạc; cung cấp dịch vụ giải trí âm nhạc; dịch vụ giải trí và thông tin giải trí được cung cấp 
bởi phương tiện mạng viễn thông; cung cấp thông tin giải trí và tin tức giải trí trực tuyến 
liên quan đến điện ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, thể thao, du lịch, các sự kiện 
đang diễn ra và những nhân vật nổi tiếng thông qua mạng máy tính hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến 
liên quan đến giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ thư viện lưu 
động; cung cấp tiện nghi thể thao; xuất bản sách, xuất bản sách điện tử và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản không bao gồm những bài quảng cáo; giải trí qua truyền thanh; 
dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho tất cả các vấn đề đã nói ở trên; tất cả các 
dịch vụ đã nói ở trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua 
mạng thông tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại hoặc qua thiết bị thông tin điện 
tử không dây. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính cho trò chơi; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; chuyển hình ảnh từ dạng gốc sang dạng kỹ thuật số; tư vấn thiết kế 
và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính liên quan đến 
xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên 
quan đến phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng 
máy tính toàn cầu hoặc qua mạng viễn thông; lập trình máy tính; dịch vụ máy chủ cho 
phần mềm ứng dụng máy tính để tìm kiếm và thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng 
máy tính; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ (địa chỉ trang tin điện tử); 
cung cấp thông tin gồm có thông tin trực tuyến về thiết kế và phát triển phần mềm máy 
tính và hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển trang web; tạo lập, bảo trì và lưu trữ các 
trang web cho người khác; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cài đặt, bảo trì, cập nhật 
phần mềm máy tính; diệt vi rút cho máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật 
lý sang dạng điện tử; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; cho thuê phần cứng máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ máy tính; cho thuê 
máy chủ đặt web; cho thuê máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng (ASP) gồm phần mềm có tính năng sử dụng liên quan đến dịch vụ thuê bao âm 
nhạc trực tuyến, phần mềm cho phép người dùng chơi và lập trình trò chơi, âm nhạc, nội 
dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và đa phương tiện liên quan đến giải trí, và phần mềm 
có tính năng trò chơi, bản ghí âm thanh ca nhạc, nội dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và 
đa phương tiện liên quan đến giải trí; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn cho các 
dịch vụ đã nói ở trên. 
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(210) 4-2014-15860 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.5; A1.1.10 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED   (KY)

P.O.Box 2681 GT, Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, 
Cayman Islands.  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động 
nhằm mục đích gửi và nhận cuộc gọi, fax, thư điện tử và dữ liệu kỹ thuật số khác; máy 
tính xách tay; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); thiết bị sắp xếp điện tử; sổ tay 
điện tử; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị viễn thông di động; thiết bị mạng viễn thông; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính có thể tải xuống được; chương trình 
trò chơi trên máy tính có thể tải xuống được thông qua mạng internet (phần mềm) hoặc 
qua mạng truyền thông toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động hoặc các 
thiết bị thông tin điện tử không dây; chương trình (phần mềm) trò chơi tương tác trên máy 
tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi máy tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); phần mềm trò chơi điện tử dùng cho máy tính, điện thoại di động và máy 
tính bảng hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; phần mềm viễn thông không dây kỹ 
thuật số; phần mềm máy tính dùng trong việc tạo, chỉnh sửa và chuyển thông tin dạng văn 
bản và đồ họa qua mạng truyền thông máy tính, thiết bị không dây, điện thoại hoặc công 
cụ truyền thông khác, điện thoại sử dụng giao thức Internet; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; chương trình máy tính có thể tải xuống để sử dụng trong viễn thông, cụ 
thể là phần mềm viễn thông cho phép một hoặc nhiều người sử dụng truy cập vào mạng 
máy tính toàn cầu; phần mềm có thể tải xuống được trong môi trường mạng xã hội; phần 
mềm có thể tải xuống được để hỗ trợ cho việc quảng cáo trực tuyến, xúc tiến kinh doanh, 
kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh nghiệp; phần mềm có thể tải xuống 
thông qua mạng internet và các thiết bị không dây; phần mềm cho phép truyền tải, truy 
cập, tổ chức và quản lý văn bản, tin nhắn tức thời, trang thông tin cá nhân trực tuyến, văn 
bản, đường dẫn các trang web và hình ảnh thông qua mạng internet hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên một hệ điều hành điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện 
tử không dây; thiết bị để lưu giữ, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị 
xử lý dữ liệu; máy tính xử lý dữ liệu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí, giáo dục và đào tạo; hoạt động văn hóa và thể thao; 
dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng máy tính cho các cuộc thi 
máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ một mạng máy tính; dịch vụ trò chơi điện tử được 
cung cấp bởi các phương tiện của internet hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc bởi một hệ 
điều hành trên điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp 
các trò chơi bằng các phương tiện của một hệ thống máy tính hoặc qua mạng thông tin 
toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động; dịch vụ trò chơi điện tử có hình 
ảnh, trên máy tính và tương tác thông qua các mạng máy tính hoặc trên hệ điều hành của 
điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp chương trình 
giải trí về lĩnh vực âm nhạc, video, chương tình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể 
thao, trò chơi, sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan đến giải trí thông qua trang 
web và cơ sở dữ liệu; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ 
chức các cuộc thi liên quan đên giáo dục và giải trí; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu 
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thể thao; cung cấp nhạc số (không tải xuống được) từ mạng internet; sản xuất bản ghi âm 
nhạc; cung cấp dịch vụ giải trí âm nhạc; dịch vụ giải trí và thông tin giải trí được cung cấp 
bởi phương tiện mạng viễn thông; cung cấp thông tin giải trí và tin tức giải trí trực tuyến 
liên quan đến điện ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, thể thao, du lịch, các sự kiện 
đang diễn ra và những nhân vật nổi tiếng thông qua mạng máy tính hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến 
liên quan đến giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ thư viện lưu 
động; cung cấp tiện nghi thể thao; xuất bản sách, xuất bản sách điện tử và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản không bao gồm những bài quảng cáo; giải trí qua truyền thanh; 
dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho tất cả các vấn đề đã nói ở trên; tất cả các 
dịch vụ đã nói ở trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua 
mạng thông tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại hoặc qua thiết bị thông tin điện 
tử không dây. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính cho trò chơi; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; chuyển hình ảnh từ dạng gốc sang dạng kỹ thuật số; tư vấn thiết kế 
và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính liên quan đến 
xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên 
quan đến phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng 
máy tính toàn cầu hoặc qua mạng viễn thông; lập trình máy tính; dịch vụ máy chủ cho 
phần mềm ứng dụng máy tính để tìm kiếm và thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng 
máy tính; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ (địa chỉ trang tin điện tử); 
cung cấp thông tin gồm có thông tin trực tuyến về thiết kế và phát triển phần mềm máy 
tính và hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển trang web; tạo lập, bảo trì và lưu trữ các 
trang web cho người khác; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cài đặt, bảo trì, cập nhật 
phần mềm máy tính; diệt vi rút cho máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật 
lý sang dạng điện tử; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; cho thuê phần cứng máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ máy tính; cho thuê 
máy chủ đặt web; cho thuê máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng (ASP) gồm phần mềm có tính năng sử dụng liên quan đến dịch vụ thuê bao âm 
nhạc trực tuyến, phần mềm cho phép người dùng chơi và lập trình trò chơi, âm nhạc, nội 
dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và đa phương tiện liên quan đến giải trí, và phần mềm 
có tính năng trò chơi, bản ghí âm thanh ca nhạc, nội dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và 
đa phương tiện liên quan đến giải trí; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn cho các 
dịch vụ đã nói ở trên. 

 

 
(210) 4-2014-15861 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.5; A1.1.9 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED   (KY)
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Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, 
Cayman Islands.  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động 
nhằm mục đích gửi và nhận cuộc gọi, fax, thư điện tử và dữ liệu kỹ thuật số khác; máy 
tính xách tay; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); thiết bị sắp xếp điện tử; sổ tay 
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điện tử; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị viễn thông di động; thiết bị mạng viễn thông; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính có thể tải xuống được; chương trình 
trò chơi trên máy tính có thể tải xuống được thông qua mạng internet (phần mềm) hoặc 
qua mạng truyền thông toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động hoặc các 
thiết bị thông tin điện tử không dây; chương trình (phần mềm) trò chơi tương tác trên máy 
tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi máy tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); phần mềm trò chơi điện tử dùng cho máy tính, điện thoại di động và máy 
tính bảng hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; phần mềm viễn thông không dây kỹ 
thuật số; phần mềm máy tính dùng trong việc tạo, chỉnh sửa và chuyển thông tin dạng văn 
bản và đồ họa qua mạng truyền thông máy tính, thiết bị không dây, điện thoại hoặc công 
cụ truyền thông khác, điện thoại sử dụng giao thức Internet; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; chương trình máy tính có thể tải xuống để sử dụng trong viễn thông, cụ 
thể là phần mềm viễn thông cho phép một hoặc nhiều người sử dụng truy cập vào mạng 
máy tính toàn cầu; phần mềm có thể tải xuống được trong môi trường mạng xã hội; phần 
mềm có thể tải xuống được để hỗ trợ cho việc quảng cáo trực tuyến, xúc tiến kinh doanh, 
kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh nghiệp; phần mềm có thể tải xuống 
thông qua mạng internet và các thiết bị không dây; phần mềm cho phép truyền tải, truy 
cập, tổ chức và quản lý văn bản, tin nhắn tức thời, trang thông tin cá nhân trực tuyến, văn 
bản, đường dẫn các trang web và hình ảnh thông qua mạng internet hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên một hệ điều hành điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện 
tử không dây; thiết bị để lưu giữ, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị 
xử lý dữ liệu; máy tính xử lý dữ liệu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí, giáo dục và đào tạo; hoạt động văn hóa và thể thao; 
dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng máy tính cho các cuộc thi 
máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ một mạng máy tính; dịch vụ trò chơi điện tử được 
cung cấp bởi các phương tiện của internet hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc bởi một hệ 
điều hành trên điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp 
các trò chơi bằng các phương tiện của một hệ thống máy tính hoặc qua mạng thông tin 
toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động; dịch vụ trò chơi điện tử có hình 
ảnh, trên máy tính và tương tác thông qua các mạng máy tính hoặc trên hệ điều hành của 
điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp chương trình 
giải trí về lĩnh vực âm nhạc, video, chương tình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể 
thao, trò chơi, sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan đến giải trí thông qua trang 
web và cơ sở dữ liệu; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ 
chức các cuộc thi liên quan đên giáo dục và giải trí; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu 
thể thao; cung cấp nhạc số (không tải xuống được) từ mạng internet; sản xuất bản ghi âm 
nhạc; cung cấp dịch vụ giải trí âm nhạc; dịch vụ giải trí và thông tin giải trí được cung cấp 
bởi phương tiện mạng viễn thông; cung cấp thông tin giải trí và tin tức giải trí trực tuyến 
liên quan đến điện ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, thể thao, du lịch, các sự kiện 
đang diễn ra và những nhân vật nổi tiếng thông qua mạng máy tính hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến 
liên quan đến giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ thư viện lưu 
động; cung cấp tiện nghi thể thao; xuất bản sách, xuất bản sách điện tử và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản không bao gồm những bài quảng cáo; giải trí qua truyền thanh; 
dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho tất cả các vấn đề đã nói ở trên; tất cả các 
dịch vụ đã nói ở trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua 
mạng thông tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại hoặc qua thiết bị thông tin điện 
tử không dây. 
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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính cho trò chơi; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; chuyển hình ảnh từ dạng gốc sang dạng kỹ thuật số; tư vấn thiết kế 
và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính liên quan đến 
xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên 
quan đến phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng 
máy tính toàn cầu hoặc qua mạng viễn thông; lập trình máy tính; dịch vụ máy chủ cho 
phần mềm ứng dụng máy tính để tìm kiếm và thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng 
máy tính; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ (địa chỉ trang tin điện tử); 
cung cấp thông tin gồm có thông tin trực tuyến về thiết kế và phát triển phần mềm máy 
tính và hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển trang web; tạo lập, bảo trì và lưu trữ các 
trang web cho người khác; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cài đặt, bảo trì, cập nhật 
phần mềm máy tính; diệt vi rút cho máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật 
lý sang dạng điện tử; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; cho thuê phần cứng máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ máy tính; cho thuê 
máy chủ đặt web; cho thuê máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng (ASP) gồm phần mềm có tính năng sử dụng liên quan đến dịch vụ thuê bao âm 
nhạc trực tuyến, phần mềm cho phép người dùng chơi và lập trình trò chơi, âm nhạc, nội 
dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và đa phương tiện liên quan đến giải trí, và phần mềm 
có tính năng trò chơi, bản ghí âm thanh ca nhạc, nội dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và 
đa phương tiện liên quan đến giải trí; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn cho các 
dịch vụ đã nói ở trên. 

 

 
(210) 4-2014-15862 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 20.5.1; 26.15.15; A3.6.11; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần nhựa  Rạng 

Đông  (VN) 

190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Tấm giả da (dùng để may cặp sách, túi xách, ba lô, vali, ví, bóng thể thao, quai 

dép, giày dép, tấm phủ, vỏ bọc đồ đạc). 
 

 
(210) 4-2014-15863 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 17.3.1; A17.3.2 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Bông Sen  

(VN) 

117-123 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-15864 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, hồng, tím. 
(731) Hộ kinh doanh Dương Quỳnh 

Như   (VN) 

3H & 1E2 Hà Huy Tập, phường 3, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hát karaoke.  
 
 

(210) 4-2014-15865 (220) 10.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị công 

nghệ Trọng Tín  (VN) 

104/3 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải; rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới.  
 
 

(210) 4-2014-15867 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa  (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-15868 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam Sơn,
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
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(210) 4-2014-15869 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Thanh Hóa   (VN) 

Số 232 đường Trần Phú, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2014-15870 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân] và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân [mỹ phẩm]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen [không chứa dược 
chất]; mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da [mỹ phẩm], kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông [không chứa dược chất]; chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; chế phẩm 
dưỡng môi [không chứa dược chất]; phấn bôi da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân [dùng cho mục đích mỹ phẩm] hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp miếng đắp mặt [dùng khi trang điểm]. 

 

 
(210) 4-2014-15872 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 15.7.1; 26.3.4; 6.1.2 
(591) Ghi xám, đen, trắng. 
(731) CHANG YU SHUN   (CN) 

No. 308, 7F-1, Nanking East Road 
Section 5, Sungshan District Taipei City, 
Taiwan, China  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Lớp phủ (không bằng kim loại) dùng cho mục đích xây dựng; vật liệu gia cố 
(không bằng kim loại) dùng cho mục đích xây dựng; vật liệu xây dựng (không bằng kim 
loại); vật liệu lợp mái (không bằng kim loại); tấm lợp mái (không bằng kim loại); công 
trình xây dựng (không bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2014-15874 (220) 11.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.2.9; A3.2.24; A25.7.7 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

quảng cáo trực tuyến OL  (VN)

Số 32/282 Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi; búp bê; xe hẩy chân; gấu bông; xe cộ đồ chơi; đồ chơi xây dựng.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ 
chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo thực hành [thao tác thử]. 

 
 

(210) 4-2014-15875 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.9.24; 5.13.25; 5.3.20; A5.7.22; 5.9.21 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Đào Anh Tuấn  (VN) 

21 Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-15877 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.13.1; 1.15.24; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Việt Gia  (VN) 

Tổ 20, khu 6, phường Quang Trung, 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), đồ uống không cồn. 
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(210) 4-2014-15878 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Tâm Phát  (VN)

Số 17, ngõ 310, đường Nghi Tàm, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm: máy móc thiết bị, phụ tùng khai 
khoáng, máy dệt, thiết bị văn phòng, máy phát điện, động cơ điện, dây điện, quần áo may 
sẵn, đường, sữa, mứt, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, bia, rượu, bột cá, chè, cà phê, 
ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, men, bột nở, muối, gia vị. 

 

 
(210) 4-2014-15880 (220) 11.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.4; 26.1.1; 25.1.6 

(591) Vàng, xanh lam, trắng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Viên Quang 

Truyện  (VN) 

Đông Khương 1, xã Điện Phương, huyện 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 29: Chả. 
 

 
(210) 4-2014-15881 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Tiến Thịnh Phát  (VN) 

176 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-15882 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 25.5.25; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lam, trắng, vàng, đen, xám, vàng 

đồng, cam. 
(731) Công ty cổ phần thiết kế và 

xây dựng công trình Trường 

Sinh  (VN) 

Nguyễn Công Trứ, khu vực 3, phường 1, 
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. 
 

 
(210) 4-2014-15883 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.16; 25.12.1; 26.1.2; 5.7.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lam, xanh lá cây, 

vàng cam. 
(731) Hộ kinh doanh Minh Dũng  

(VN) 

Tổ 1, ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm ruốc; mắm nêm (một loại mắm được làm từ cá). 
 

 
(210) 4-2014-15884 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Trắng, vàng cam, vàng tươi, xanh nước 

biển, ghi. 
(731) Nguyễn Hoài Nam  (VN) 

Thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Bù 
Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất 
và đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2014-15885 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hằng  (VN) 

33/26/6 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón. 
 

 
(210) 4-2014-15887 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hằng  (VN) 

33/26/6 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  
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(210) 4-2014-15888 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 4.1.3 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Sắc 

Đẹp Thiên Thần  (VN) 

Số 5, Châu Vĩnh Tế, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mỹ phẩm, nưóc hoa); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2014-15889 (220) 11.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.2; 25.5.25 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng, 
vàng. 

(731) Nguyễn Quang Minh  (VN)

Thôn Bắc Dũng, xã Hồng Thái, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2014-15890 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) HYUNDAI SUNGWOO 

AUTOMOTIVE KOREA CO., LTD.  
(KR) 
609, Bongeunsa-Ro, Gangnam-Gu, 
Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy cho xe cộ; bộ ắc quy; ắc quy điện; pin mặt trời.  
 
 

(210) 4-2014-15891 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Mỹ Liên  (VN)

K21/5 Đào Duy Từ, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 03: Hương trầm (nhang).  
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(210) 4-2014-15892 (220) 11.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 18.1.5; 26.1.1

(591) Nâu, xanh, trắng.

(731) Công ty cổ phần Big Family  

(VN) 

61 lô E khu dân cư Sadeco Phước Kiểng, 

đường số 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà 

Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-15893 (220) 11.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.10

(591) Vàng, cam.

(731) 1. Đặng Thị Thanh Xuân  (VN) 

365 An Dương Vương, phường 3, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Võ Hồng Uyên Phương  (VN) 

129/16 đường 47, phường Tân Quy, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (hộp) sơ chế, tinh chế. 
 

 
(210) 4-2014-15895 (220) 11.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 25.1.25; 5.3.20; A5.7.23; A25.1.10

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Mặt Trời  (VN) 

Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 

218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí thể thao; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật; 

câu lạc bộ giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2014-15896 (220) 11.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(531) A5.7.22

(591) Đen, trắng, vàng.

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Mặt Trời   (VN) 

Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 

218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí thể thao; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật; 

câu lạc bộ giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2014-15897 (220) 11.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 2.9.19

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Mặt Trời   (VN) 

Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 

218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí thể thao; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật; 

câu lạc bộ giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2014-15898 (220) 11.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(731) KIM SUNG JOON  (KR) 

Gudeok-ro, 232 beon-gil, 14, Seo-gu, 

Busan, Korea, 602-815 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính; gọng kính; khăn lau kính; hộp đựng kính.  
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(210) 4-2014-15899 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; 25.3.1; A25.3.3; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần Anova Milk  

(VN) 

36-38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Yến sào; tổ chim (đã chế biến) ăn được.  
 

(210) 4-2014-15900 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.3.1; A25.3.3; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Anova Milk  

(VN) 

36-38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa.  
 
 

(210) 4-2014-15901 (220) 11.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.1.5; A1.1.10; 26.4.2 

(591) Cam, xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Tâm  (VN) 

380/46/16 Lê Văn Lương, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép; mua bán túi xách, mua bán quần áo; mua bán thực phẩm 
chế biến bao gồm bánh kẹo, thịt, cá, tôm, cua, rau củ quả.  

 
 

(210) 4-2014-15902 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.1; A26.11.12 
(731) PINE RIVER CAPITAL 

MANAGEMENT, L.P.   (US) 
601 Carlson Parkway, Suite 330, 
Minnetonka, Minnesota 55305, United States 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thông tin và tư vấn tài chính; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ tái 
bảo hiểm; dịch vụ tư vấn quỹ tương hỗ; dịch vụ môi giới quỹ tương hỗ; dịch vụ đầu tư quỹ 
tương hỗ; ngân hàng thế chấp; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ đầu tư vốn chủ sở hữu; 
quản lý quỹ đầu tư vốn; dịch vụ đầu tư vốn và quỹ tương hỗ; dịch vụ tài chính, cụ thể là, 
quỹ đầu tư và giao dịch; tư vấn quỹ đầu tư; quỹ đầu tư; quản lý quỹ đầu tư vốn; dịch vụ tài 
chính; thông tin và tư vấn tài chính chuyên sâu; quản lý tài sản tài chính; môi giới chứng 
khoán; môi giới cổ phiếu và trái phiếu; phân tích tài chính; dịch vụ tham vấn tài chính; 
thông tin tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; báo giá chứng khoán; môi giới tài 
chính; dịch vụ tư vấn quỹ tương hỗ.  

 
 

(210) 4-2014-15903 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 86/318,854 24.06.2014 US 
(540) 

  

(731) INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC   (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340 USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe mô tô và linh kiện phụ tùng của xe mô tô.  
 

 
(210) 4-2014-15904 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thủy Trúc   (VN) 

Số 19, tổ 38, tập thể 242 ngõ Gốc Đề, 
đường Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15905 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI  (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15906 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15907 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15908 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-15909 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-15910 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-15911 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 

Nhà B 1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1179 

(210) 4-2014-15912 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)

Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15913 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát    (VN) 

A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em đùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-15914 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát    (VN) 

A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em đùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-15915 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lavitco   (VN) 

Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15916 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dược phẩm Đông 

Nam    (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15917 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dược phẩm Đông 

Nam    (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-15918 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dược phẩm Đông 

Nam   (VN) 

Lô số 2A, đường số 1A, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-15919 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) NEWSTEAD TECHNOLOGIES PTE. 

LTD.   (SG) 
1 ROCHOR CANAL ROAD, #03-82, 
SINGAPORE 188504  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ điện thoại di động; điện thoại di động; thiết bị liên lạc bằng điện thoại di 

dộng; máy tính xách tay; túi đựng máy tính xách tay; máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu 
cho máy vi tính; thiết bị để nối mạng máy tính; thiết bị liên kết đầu cuối trên máy tính; 
máy tính điện; tai nghe cho thiết bị âm thanh; loa (thiết bị âm thanh); máy tính bảng kỹ 
thuật số; máy chiếu viđêô và hình ảnh; thiết bị chụp ảnh; máy ảnh; máy quay viđêô.  

 
 

(210) 4-2014-15920 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) SHANDONG YINBAO TYRE GROUP 

CO., LTD   (CN) 
Taitou Town, Shouguang City, Shandong 
Province, People's Republic of China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; lốp ô tô; túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; săm cho lốp xe 

bơm hơi; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi [lốp]; ổ trục cho bánh xe.  
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(210) 4-2014-15921 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Xanh tím, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

dịch thuật VEDICO  (VN) 

Số 118 AB khu tập thể Viện Thiết kế, xã 
Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; phiên dịch ngôn ngữ cử chỉ; tổ chức và điều 
hành hội thảo; dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); sản xuất 
chương trình biểu diễn.  

 

 
(210) 4-2014-15922 (220) 11.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.13.1; A1.13.15; A11.3.2; A26.11.12 

(591) Trắng, xám, xanh đen, hồng, đỏ tía. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp     (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho dược 
phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-15923 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho dược 
phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15924 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho dược 
phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-15925 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15926 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15927 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-15929 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.24; A7.1.11; 7.3.11; 26.13.25 
(591) Vàng da cam, xanh lá cây, trắng, xanh 

nước biển. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn bất 

động sản Phương Nga  (VN) 

Số 64, ngõ 1 đường Phạm Tuấn Tài, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2014-15930 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO., LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-15931 (220) 11.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.1.12; A5.1.6; 4.3.3 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá, xanh da trời, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Kiên Long  (VN)

Số 170 ấp Thới Hòa, xã Thành Thới A, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa. 

 

 
(210) 4-2014-15932 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Lạc 

Long  (VN) 

473 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2014-15933 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Lạc 

Long   (VN) 

473 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2014-15934 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.4.4; 26.4.9; 25.5.1; 26.13.25 
(591) Xanh cửu long, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại KOMIX  (VN) 

662/32 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm; chế phẩm chống thấm dùng trong xây dựng (trừ sơn). 

 
 

(210) 4-2014-15936 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.4.4; 26.4.9; 25.5.1; 26.13.25 
(591) Xanh cửu long, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại KOMIX  (VN) 

662/32 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ trang trí nội thất 

và ngoại thất; dịch vụ vệ sinh công nghiệp và dân dụng; dịch vụ chống thấm trong xây 
dựng 

 

 
(210) 4-2014-15937 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 25.5.1; 26.4.9; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh cửu long, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại KOMIX  (VN) 

662/32 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ vận chuyển. 
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(210) 4-2014-15938 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.4.9; 26.4.4; 25.5.1; 26.13.25 
(591) Xanh cửu long, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại KOMIX  (VN) 

662/32 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; dịch vụ chăm sóc cây xanh, cây cảnh. 

 

 
(210) 4-2014-15939 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1 
(731) Hoàng Thị Thu Hà  (VN) 

90 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ mát xa; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2014-15940 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mỹ phẩm Vi Anh   (VN) 

5/A3 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 

 
(210) 4-2014-15941 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) Đào Thị Lan   (VN) 

Lô 10, MB6, khu đô thị Bắc Linh Đàm, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: ống hút mũi (dụng cụ y tế); bình sữa cho em bé bú; núm vú giả; van bình sữa; 
bơm dùng để hút sữa mẹ (dụng cụ y tế). 

 
 

(210) 4-2014-15942 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A. 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé; đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
ky; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; cái mở thư; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét 
dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món 
quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí 
bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái chặn giấy; nơ gói 
quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng giấy; khăn trải bàn 
bằng giấy; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chl; hộp và túi đựng bút và bút chì; 
bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh; ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; 
nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm 
khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng nhận; giấy mời; thực 
đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh xăng-đuých bằng chất dẻo hoặc giấy; 
thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; 
thước kẻ chưa chia khoảng cách; vở viết; giấy viết; dụng cụ viết. 

 

 
(210) 4-2014-15943 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MERCK KGAA   (DE) 
Frankfurter Strasse, 64293 Darmstadt, 
Germany 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; chất bố sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; 
muối dùng cho mục đích y tế; muối từ nước khoáng; dược thảo; dầu y tế; dầu mỡ dùng 
cho mục đích y tế; thuốc nhuận tràng; dầu gan cá thu; chất bổ sung dinh dưỡng. 
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Nhóm 29: Cá (không còn sống); hải sản và các sản phẩm thực phẩm được chế biến hoặc 
có nguồn gốc từ cá và hải sản; dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được và các sản phẩm 
có nguồn gốc từ dầu và mỡ ăn; các chiết xuất có nguồn gốc từ dầu ăn và mỡ ăn.  

 

 
(210) 4-2014-15944 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dầu nhờn MASTER Việt Nam  (VN)

Tòa nhà Dragon Hill, 15A1 Nguyễn Hữu 
Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn; dầu nhờn; dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2014-15945 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện AP (VN)

22 Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: ống thép cho dây điện; các phần, đầu nối và phụ kiện nối của ống thép đó. 
 

 
(210) 4-2014-15946 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện AP (VN)

22 Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép (vật liệu xây dựng). 
 
 

(210) 4-2014-15947 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A11.3.7 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồ Thị 

út  (VN) 

Số 51/33 Cao Thắng, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2014-15948 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 2.1.11; 2.3.11; 2.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Nguyễn Ngọc Huân  (VN) 

Số 1B17, đường Mai Động, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-15949 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3; A25.7.22 
(591) Xanh dương, xám, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Dinh dưỡng Hà Nội  (VN) 

Ngõ 319, phố Vĩnh Hưng, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Muối ăn. 

 

 
(210) 4-2014-15950 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Trương Đức Long  (VN) 

42D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2014-15951 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.3 
(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  

(VN) 

159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa (bộ phận của máy].  
 

(210) 4-2014-15956 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.15; A5.5.21 
(591) Tím, tím hồng, xanh đậm, vàng. 
(731) THE THAI DAIRY INDUSTRY CO., 

LTD.   (TH) 
No. 495 Krungthep Kritha Road, 
Huamark Sub-District, Bangkapi District, 
Bangkok 10240 Thailand  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa đặc có đường; bơ.  
 

 
(210) 4-2014-15957 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh, da cam, trắng. 
(731) THE THAI DAIRY INDUSTRY CO., 

LTD.   (TH) 
No. 495 Krungthep Kritha Road, 
Huamark Sub-District, Bangkapi District, 
Bangkok 10240 Thailand  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa đặc có đường.  
 
 

(210) 4-2014-15958 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.7; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh, hồng, da cam, đen, trắng. 
(731) THE THAI DAIRY INDUSTRY CO., 

LTD.   (TH) 
No. 495 Krungthep Kritha Road, 
Huamark Sub-District, Bangkapi District, 
Bangkok 10240 Thailand  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa đặc có đường.  
 

 
(210) 4-2014-15960 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất cơ 

điện và thương mại Phương 

Linh   (VN) 

Tổ 2 cụm 5, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-15961 (220) 11.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; A25.3.3; A26.11.8 

(591) vàng, trắng, đen, đỏ, cam, xanh lá cây. 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 

1800 Vevey, Switzerland  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 09: Giải pháp quản lý các mối quan hệ thông qua liên lạc di động cụ thể là phần 
mềm máy tính để sử dụng cho nhóm và cá nhân trong việc lên lịch, lập kế hoạch hoạt 
động, lập báo cáo và tìm kiếm cơ sở dữ liệu thông qua điện thoại thông minh, điện thoại 
di động, và các phần mềm ứng dụng máy tính khác dùng cho máy tính xách tay và máy 
tính để bàn; chương trình trò chơi máy tính được tải về thông qua Internet [phần mềm].  

 
Nhóm 41: Giáo dục, cung cấp dịch vụ đào tạo, dịch vụ thông tin về giáo dục liên quan đến 
sản phẩm thực phẩm và đồ uống, hoạt động văn hóa và tất cả các dịch vụ này được cung 
cấp trực tuyến, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản [không bao 
gồm những bài quảng cáo]; giáo dục giảng dạy về dinh dưỡng, các dịch vụ giáo dục giảng 
dạy liên quan đến dinh dưỡng và thực phẩm, đặc biệt là truyền thông tin và đưa đề xuất 
trong các lĩnh vực thực phẩm, dinh dưỡng và ăn kiêng.  

 

 
(210) 4-2014-15962 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(591) tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 

Hương  (VN) 

Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
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(210) 4-2014-15963 (220) 11.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.5.2; 2.1.25; A2.1.23 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Phú Gia Thành   (VN) 

Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (đồ ngọt); bánh kẹo; bánh quy; bánh trung thu; chế phẩm ngũ cốc; bánh patê.  
 

 
(210) 4-2014-15964 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.3.2; A3.3.24 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Phú Gia Thành   (VN) 

Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (đồ ngọt); bánh kẹo; bánh quy; bánh trung thu; chế phẩm ngũ cốc; bánh patê.  
 

 
(210) 4-2014-15965 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Phú Gia Thành   (VN) 

Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (đồ ngọt); bánh kẹo; bánh quy, bánh trung thu, chế phẩm ngũ cốc bánh patê.  
 

 
(210) 4-2014-15966 (220) 11.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.1.14; A3.1.24 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Phú Gia Thành   (VN) 

Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (đồ ngọt); bánh kẹo; bánh quy, bánh trung thu, chế phẩm ngũ cốc bánh patê.  
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(210) 4-2014-15967 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Gia 

Minh   (VN) 

Số 50, ngõ 41 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-15968 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) CADILA PHARMACEUTICALS 
LIMITED   (IN) 
Cadila Corporate Campus, Sarkhej-
Dholka Road, Bhat, District Ahmedabad-
382 210, Gujarat, India  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-15969 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) CADILA PHARMACEUTICALS 
LIMITED    (IN) 
Cadila Corporate Campus, Sarkhej-
Dholka Road, Bhat, District Ahmedabad-
382 210, Gujarat, India  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-15970 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HONDA MOTOR CO., LTD   (JP) 
1-1 Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; tay lái dành cho xe máy; lốp dành cho xe máy, bánh xe dành cho xe 
máy, phanh dành cho xe máy; mô tơ dành cho xe máy; động cơ dành cho xe máy, kính 
chắn gió dành cho xe máy, khung gầm dành cho xe máy, gương chiếu hậu dành cho xe 
máy, thiết bị phát tín hiệu báo rẽ dành cho xe máy, còi/chuông chống trộm dành cho xe 
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máy, giảm xóc dành cho xe máy, cần gạt nước dành cho xe máy, moay-ơ dành cho xe 
máy, nắp chụp moay-ơ dành cho xe máy, khớp ly hợp dành cho xe máy, khớp nối dành 
cho xe máy, bình xăng dành cho xe máy, khung dành cho xe máy, yên xe dành cho xe 
máy, nan hoa dành cho xe máy, chân chống dành cho xe máy, xích dành cho xe máy, 
capo dùng cho xe máy, tấm phủ dành cho xe máy, chắn bùn dành cho xe máy, cốp dùng 
cho xe máy, cái để chân của người ngồi sau xe dành cho xe máy.  

 

 
(210) 4-2014-15971 (220) 11.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.20; 5.5.16; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Trung tâm xúc tiến thương 

mại nông nghiệp Hà Nội  (VN) 

Tầng 3, trung tâm khuyến nông Hà Nội, 
phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tổ chức hội chợ, triển 
lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo; dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; lập kế hoạch, tổ chức và 
quản lý các hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá, thể thao, giao lưu và trao đổi thông tin; 
dịch vụ trình bày các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích 
văn hóa hoặc giáo dục.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học kỹ thuật và dịch vụ nghiên cứu, thiết kế liên quan, cụ thể là: 
dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; dịch vụ tư vấn về việc ứng dụng các kiến 
thức khoa học; dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ gây giống động vật; 
dịch vụ trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, dịch vụ tư vấn về sử dụng thuốc; dịch vụ liên 
quan đến nghệ thuật cây cảnh cũng như tạo dáng cây cảnh, thiết kế vườn.  

 

 
(210) 4-2014-15972 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1; 5.13.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh tím đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hội Anh Mỹ  

(VN) 

677 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 
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(210) 4-2014-15973 (220) 11.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.3.1; 18.2.1; 14.1.13 
(731) Lê Huỳnh Phước Lợi  (VN)

ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hoà, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nón bảo hiểm, quần áo, giày, balô và các phụ kiện thời trang cho 
người đi motor - xe máy; mua bán: mắt kính, đồng hồ, đồ trang sức, móc khoá, quà lưu 
niệm. 

 

 
(210) 4-2014-15974 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.1; 3.11.1 
(731) Lê Thị Thuý Vân   (VN) 

Nhà số 3 ngõ 18 đường Đề Thám, 
phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-15975 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, hồng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân kẻ và 

đóng tập học sinh Hòa Bình  

(VN) 

1596 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, tập giấy viết, giấy viết, vở viết hoặc vẽ. 
 

 
(210) 4-2014-15976 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(591) Nâu cà phê. 
(731) Công ty TNHH Ara Coffee Việt 

Nam  (VN) 

Số 14, ngõ Tạm Thương, phố Hàng 
Bông, phường Hàng Gai, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; chế phẩm dinh dưỡng sử dụng như chất thay thế cà phê, chế phẩm thực vật 
sử dụng dùng như chất thay cà phê; sản phẩm bột xay. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-15977 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 

Yến  (VN) 

Số 1, ngách 351/81, đường Lĩnh Nam, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-15979 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.15.3 
(731) SEGA CORPORATION  (JP) 

2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 
144-8531, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi và đồ chơi tiêu khiển.  
 
 

(210) 4-2014-15981 (220) 14.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A11.3.4; A1.1.10; 26.1.2; 26.1.5; 26.1.6 

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại HUCAFOOD  (VN) 

Tổ 9, khóm Hoà Bắc, phường Vĩnh Hoà, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trang trí nội thất bằng gỗ như bàn, ghế, kệ, giường, sofa, tủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất bằng gỗ như bàn, ghế, kệ, giường, sofà, tủ. 
 
 

(210) 4-2014-15982 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

REDCO Việt Nam  (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xe ô tô; phụ tùng xe đạp; phụ tùng xe máy; phụ tùng xe ô tô. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa; dịch vụ đào tạo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quầy rượu; cho thuê chỗ ở tạm thời; quán cà phê; 
dịch vụ đặt chỗ trước chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ trước nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-15983 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.1.24; 3.1.14; A26.4.6; A26.11.12; 
26.11.3 

(591) Vàng, xanh lam, xanh lá cây, tím, nâu, 
nâu đỏ, trắng, đen. 

(731) Trần Nam Trung  (VN) 

Tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 43: Cửa hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2014-15984 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Trần Nam Trung   (VN) 

Tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 43: Cửa hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2014-15985 (220) 14.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.15.21; 26.3.4; 15.1.13; A1.1.8 

(591) Xanh tím, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Khí đốt Hà Nội (VN)

Km 12 quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng (ga) dùng trong dân dụng và công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2014-15986 (220) 14.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.11; A5.5.21; 

A5.5.20; 5.3.20 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cà phê A Mi Go  

(VN) 

560 Sư Vạn Cân, phường 10, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cá phê. 
 

 
(210) 4-2014-15987 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 3.7.17; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xanh dương đậm.
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại Nam Thái Bình  (VN) 

47/12 đường số 12, khu phố 4, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2014-15988 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.1; A26.11.9 
(731) RUIAN AIDELI BRAKE SYSTEM CO., 

LTD.  (CN) 
Baotian Industrial Area, Tangxia Town, 
Ruian City, Zhejiang, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Giảm xóc treo cho xe cộ; phanh cho xe cộ; vòng găng phanh cho xe cộ; khớp ly 
hợp cho xe cộ trên mặt đất; kẹp căng nan hoa bánh xe; má phanh dùng cho xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2014-15992 (220) 14.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (731) Hợp tác xã sản xuất nấm An 

Toàn  (VN) 

Đồng Cửa Làng, phố Quán Tiên, phường 
Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nấm tươi, nấm khô, nấm đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2014-15993 (220) 14.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.11.2; 26.4.2; 26.1.2 

(591) Đỏ, vàng. 
(731) Hà Phương Thư  (VN) 

Nhà số 9, ngách 53/252, tổ 10A phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2014-15994 (220) 14.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 9.7.1; A5.1.12; A5.1.6 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Hoàng Thị Lan  (VN) 

Tòa nhà CT4-3, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận tải hàng hóa và hành khách theo 
hợp đồng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cho thuê phòng họp.  

 
 

(210) 4-2014-15995 (220) 14.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.3.20; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh đậm, vàng nhạt, xanh. 
(731) Lê Văn Hà  (VN) 

Số nhà 3, ngõ 53, tổ 6, khu 5, phường 
Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; hoa tươi; củ tươi; quả tươi; cây giống; hạt giống thực vật.  
 

Nhóm 44: Gieo trồng cây thuốc (cây dược liệu). 
 
 

(210) 4-2014-15996 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh đậm, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu THSHOP  (VN) 

Số 2 đường 715, tổ 2, ấp Trung Hiệp 
Thạnh, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, chất tẩy rửa, dầu gội đầu, sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2014-15997 (220) 14.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.1; A26.4.24; 5.3.6 

(731) Công ty cổ phần Voi Vàng  (VN)

168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón.  
 

 
(210) 4-2014-15998 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A11.3.4 
(591) Trắng, nâu đen, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh Sân Vườn Tình 

Yêu  (VN) 

601 hương lộ 2, khu phố 5, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, 
nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-16001 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Trần Dũng Cần  (VN) 

Số 8 Nguyễn Thiện Thuật, phường Rạch 
Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-16002 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.7.1; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty TNHH du lịch Chào 

Thế Giới  (VN) 

Số 13 Nguyễn Trường Té, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý du lịch; vận tải hành khách 
bằng đường thủy, đường bộ, đường hàng không; đại lý bán vé máy bay.   

 

 
(210) 4-2014-16003 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) OHTA'S ISAN CO., LTD.   (JP) 
3-2, Sengoku 2-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2014-16004 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ACE LIMITED   (CH) 
Barengasse 32, CH-8001 Zurich, 
Switzerland  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm.  
 

 
(210) 4-2014-16005 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) NFC CLOTHIER SDN. BHD.   (MY) 
No. 62, Jalan 8/91, Taman Shamelin 
Perkasa, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo được cung cấp qua internet; dịch vụ 
quản lý kinh doanh và thông tin kinh doanh; dịch vụ thương mại trực tuyến và qua 
internet các sản phẩm quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; cung cấp hoặc cho thuê không 
gian quảng cáo trên internet; biên tập danh bạ thương mại để đăng tải trên internet; biên 
tập các bài quảng cáo để sử dụng trên internet; biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ 
sở dữ liệu máy tính; cung cấp danh bạ thông tin thương mại trực tuyến; cung cấp cơ sở dữ 
liệu có thể tìm kiếm được trong lĩnh vực thông tin kinh doanh sẵn có qua mạng máy tính 
toàn cầu; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực tuyến có thể tìm kiếm được có nội dung về 
sản phẩm và dịch vụ của người bán khác; cung cấp hướng dẫn quảng cáo có thể tìm kiếm 
được có nội dung về sản phẩm và dịch vụ của người bán khác; cung cấp thông tin về bán 
sản phẩm sử dụng internet, và cung cấp thông tin về bán sản phẩm bằng các cách thức 
khác; cung cấp thông tin về sản phẩm sử dựng thiết bị đầu cuối máy tính và điện thoại di 
động; dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đặt hàng qua thư và dịch vụ bán lẻ trực tuyến và trên internet 
liên quan đến các sản phẩm: kính đeo mắt, kính râm, đồ trang sức, đồng hồ, túi xách, sản 
phẩm da, ví tiền, túi du lịch, hành lý, vali, túi đựng quần áo, cặp đựng giấy tờ tài liệu, hộp 
đựng đồ làm đẹp, quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, áo choàng mặc sau khi tắm, bộ quần 
áo tắm, trang phục đi biển, giày dép đi biển, thắt lưng, quần áo lót phụ nữ, giày cao cổ, 
mũ lưỡi trai, áo choàng ngoài, áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc 
sau khi tắm, váy áo, mũ, áo vét, áo nịt len, áo chui, quần áo đan, găng tay, khăn quảng cổ, 
găng tay hở ngón, quần áo mặc bên ngoài, quần yếm, quần jean, áo choàng, quần áo ngủ, 
quần dùi, áo khoác ngắn có mũ (không thấm nước), áo sợi đan chui đầu, dép, khăn 
choàng, áo sơ mi, giày, váy, dép đi trong nhà, quần lót mặc bên trong, bít tất ngắn cổ và 
trang phục dệt kim, quần áo thể thao, bít tất cao cổ, bộ quần áo, lưỡi trai che nắng, áo len 
dài tay, quần áo bơi, áo thun ngắn tay, quần áo bó, áo bành tô, quần dài, áo chẽn không 
tay, áo gilê, áo mưa, áo cánh, áo sơ mi bình thường (không trang trọng), áo pô lô, áo thể 
thao, quần sóoc, đồ giữ ấm cơ thể, đồ trượt tuyết, áo ngắn nửa lưng của phụ nữ và áo len 
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đan, quần ống bó, ca vát, dải băng buộc đầu và cổ tay áo, quần áo trẻ em, trang phục, 
chuỗi hạt, vòng đeo tay và vòng đeo chân, nhẫn, hoa tai, phụ kiện tóc, bộ đồ du lịch, đồ 
dùng văn phòng, vỏ bọc cho các thiết bị điện tử, ví cầm tay, ghim cài, bìa bọc quyển séc, 
hộp đựng danh thiếp, bìa bọc hộ chiếu, hộp đựng mỹ phẩm, thẻ hành lý.  

 
 

(210) 4-2014-16006 (220) 14.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.1.1; 26.1.2; 3.3.1; 5.3.16; 5.3.11 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh 
dương, đen, nâu. 

(731) Hộ kinh doanh nhang Thanh 

Bình   (VN) 

50/2 A ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Hương (nhang) trừ muỗi. 
 

Nhóm 35: Mua bán hương (nhang) các loại; mua bán hương (nhang) trừ muỗi.  
 
 

(210) 4-2014-16007 (220) 14.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.1.1; 5.3.11; 5.3.16; A5.5.20; 5.5.19; 

4.3.3; A5.11.11 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh nhang Thanh 

Bình  (VN) 

50/2 A ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Nhang trừ muỗi.  
 

Nhóm 35: Mun bán nhang (hương) các loại; mua bán nhang trừ muỗi.  
 

 
(210) 4-2014-16009 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh crôm. 
(731) Công ty cổ phần Kỹ thuật 

DDA   (VN) 

246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình.  
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(210) 4-2014-16010 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Da cam, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Hương Hào   (VN)

Đội 8, xóm Nội, xã Cộng Hòa, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí như: gas, xăng, dầu, mỡ, nhớt và các sản 
phẩm liên quan, bếp gas, phụ tùng thay thế ngành ga.  

 

 
(210) 4-2014-16011 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, da cam, vàng, tím, xanh lá cây, đen, 

trắng. 
(731) Lương Hồng Quân   (VN) 

Xóm Ngòi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16012 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16013 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16014 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2014-16015 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea.   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16016 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16017 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District, 
Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16018 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12; A25.7.6 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh hòa bình, 

vàng, da cam, đỏ, xanh lá cây, đen, trắng
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province, Thailand.   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16019 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A25.7.6; A26.11.12 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh hòa bình, 

vàng, da cam, đỏ, xanh lá cây, đen, trắng
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province, Thailand.   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
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(210) 4-2014-16020 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh hòa bình, 

vàng, da cam, đỏ, xanh lá cây, đen, trắng
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province, Thailand   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16021 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12; A25.7.6 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh hòa bình, 

vàng, da cam, đỏ, xanh lá cây, đen, trắng
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2014-16022 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistriet, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16023 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistriet, Muang Samutprakarn District, 
Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2014-16024 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistriet, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-16025 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật. 
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(210) 4-2014-16030 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.3; A9.3.13; A9.3.9 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Pham Thu Thủy  (VN) 

Phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-16031 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 3.5.7; 26.4.1; A3.5.24 

(591) Trắng, xanh, cam. 

(731) Công ty TNHH Hà Xanh  (VN)

Số 8, dãy H1, khu 7.2 ha, phường Vĩnh 

Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ diệt côn trùng có hại cho các tòa nhà và khu công cộng, dịch vụ vệ 

sinh cao ốc văn phòng; dịch vụ phun thuốc diệt muỗi, diệt côn trùng, diệt kiến (không 

dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp). 
 

 
(210) 4-2014-16032 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 1.5.1 

(591) Xanh nhạt, xanh da trời, đỏ. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

IDEEDF  (VN) 

409/24 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đường sữa và các sản phẩm từ sữa; mua bán bánh kẹo; mua bán các 

sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột và tinh bột. 
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(210) 4-2014-16033 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu điện máy Huy Việt  (VN) 

Thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện 
Tiên Duy, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bào; máy cưa; máy khoan; máy gia công cơ khí; máy xây dựng; máy gia 
công gỗ.  

 

 
(210) 4-2014-16034 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc  (VN) 

5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 06: Khóa cài bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); đồ ngũ kim bằng kim loại (vật 
liệu nhỏ); vật liệu xây dựng bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; bulông bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-16035 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc  (VN) 

5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 06: Khóa cài bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); đồ ngũ kim bằng kim loại (vật 
liệu nhỏ); vật liệu xây dựng bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; bulông bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-16036 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; 3.7.11; A5.5.20; A3.7.24; A26.11.8
(591) Xanh, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Việt Nam Kết Nối  (VN) 

88 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; tham 
quan (du lịch); hướng dẫn khách du lịch. 
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(210) 4-2014-16037 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 24.1.1; A14.5.3; 20.7.1; A3.11.3 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Viện phát triển nha khoa 

Thành Công  (VN) 

27 Trần Xuân Hoà, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo về khám chữa bệnh trong lãnh vực nha khoa. 
 

Nhóm 44: Tư vấn và khám chữa bệnh trong lãnh vực nha khoa. 
 

 
(210) 4-2014-16038 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.1.1 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH yến sào Bình 

Định  (VN) 

118 Triệu Quang Phục, phường 11, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến; yến sào; tổ chim yến đã qua chế biến và đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2014-16039 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.1.1 
(731) Cơ sở chế biến thực phẩm 

Hùng Thu  (VN) 

06/2 Chu Mạnh Trinh, phường 1, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 29: Chả lụa. 
 

 
(210) 4-2014-16040 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Đinh Huy Hiệu  (VN) 

12/33 Trần Thái Tông, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đi ốt phát quang LED; bộ thu 
năng lượng mặt trời; đèn đường; đèn điện. 

 

 
(210) 4-2014-16041 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 6.1.2; 26.3.2 
(731) KOU YI IRON WORKS CO., LTD.  

(TW) 
No. 6 &10, Alley 50, Lane 305, Sec. 3, 
Chung Shan Road, Tanzi District, 
Taichung City, Taiwan 

(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ để đóng giày dép; thiết bị để gia công cơ khí đóng giày dép; máy 
đánh giày dùng điện; khuôn cốt giày để đóng giày dép; máy bào rãnh để đóng giày dép; 
máy sấy dùng trong đóng giày dép. 

 

 
(210) 4-2014-16042 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Liễu Tùng  (VN) 

Đường 782, tổ 1, ấp 4, xã Bàu Đồn, 
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-16043 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Liễu Tùng  (VN) 

Đường 782, tổ 1, ấp 4, xã Bàu Đồn, 
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
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(210) 4-2014-16044 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 17.2.5 
(731) Công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ 

Long  (VN) 

Số 7, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm từ ngọc trai. 
 

Nhóm 14: Ngọc trai; đồ trang sức ngọc trai; đồ mỹ nghệ từ ngọc trai. 
 

 
(210) 4-2014-16045 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 

CO., LTD   (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2014-16046 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

gia công - thương mại - dịch 

vụ - sản xuất Hùng Quyên  

(VN) 

C14/4A ấp 3, xã Bình Chánh, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, giấy ăn, khăn ăn làm bằng giấy, khăn lau tay bằng giấy, 

khăn giấy lau mặt, khăn ướt bằng giấy, khăn bằng giấy, miếng lót bằng giấy để tẩy trang, 
miếng lót bằng giấy để làm sạch kính áp tròng, khăn trải bàn bằng giấy, khăn trang trí 
trên bàn ăn làm bằng giấy, miếng lót đĩa trên bàn ăn làm bằng giấy, hộp giấy ăn, hộp giấy 
ăn mang đi du lịch, túi giấy ăn, túi giấy ăn loại nhỏ, giấy ăn khổ lớn dùng trong nhà bếp, 
giấy lau tay, khăn ăn đóng hộp có thể rút ra từng chiếc (dùng trong tiệc cốc tai, tiệc trưa, 
tiệc đêm), giấy vệ sinh dạng cuộn. 
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(210) 4-2014-16049 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ganesh  (VN)

82 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2014-16050 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm giặt giũ và các chế phẩm khác dùng trong giặt là; chế phẩm làm 
sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; chế phẩm chăm sóc, xử lý và làm đẹp vải; chế phẩm 
làm mềm vải, chế phẩm bảo dưỡng vải (làm mềm và dưỡng sợi vải). 

 

 
(210) 4-2014-16051 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 16: Cái lọc cà phê bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2014-16054 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION  
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, WHeat 
Ridge, Colorado 80033, USA  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và sữa đậu nành. 
 

 
(210) 4-2014-16060 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.  

(TW) 
7F, No. 368, Sec. 1, Fu-Hsing South 
Road, Taipei, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa công thức làm từ sữa bò dùng cho người trưởng thành; sữa công thức 

làm từ sữa dê dùng cho người trưởng thành; sữa có chứa men vi khuẩn probiotic; sữa dê cô 
đặc dạng viên; sữa bò cô đặc dạng viên; sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2014-16061 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CVl   (VN) 

Phòng 303, nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-16062 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, vàng, vàng nhạt, nâu, ghi xám, 
đen, trắng. 

(731) Cơ sở Huệ Đạt  (VN) 

84 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Giẻ rửa bát (cước rửa chén), miếng chùi xong nồi. 
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(210) 4-2014-16063 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 3.9.14; 26.4.2; 3.9.18 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, trắng, đỏ, vàng, vàng nâu, 

xanh nõn chuối, đen. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Tây Nam  (VN) 

2/4 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bao cao su, dụng cụ y tế; mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-16064 (220) 14.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(591) Tím, xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, 

vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Quý Chi  (VN) 

TK1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Tôn; tấm lợp bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-16067 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.12; A26.11.8 

(591) Đen, đỏ, xám. 

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 

580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo râu, lưỡi dao cạo râu, hộp đồ cạo râu, túi dao cạo râu.  

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, bàn chải dùng cho cơ thể người, bàn chải làm sạch cho 

răng và lợi. 
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(210) 4-2014-16069 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  
(US) 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, United States of America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ nha khoa, cụ thể là dụng cụ có chứa chế phẩm chăm sóc răng miệng 
dạng bút. 

 

 
(210) 4-2014-16070 (220) 15.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.3.11; A5.3.15; 2.9.25; 2.9.7; 26.4.2 

(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
trắng, đỏ, hồng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế á Châu  (VN) 

Số 91 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16076 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thái Châu An  (VN) 

Số 1 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm may mặc như: quần áo, mũ nón đội đầu, khăn choàng, cà vạt.  
 

 
(210) 4-2014-16077 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH điện tử Huyndai 

Việt Nam  (VN) 

Tầng 5 tòa nhà VINARE số 141 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện, ắc quy điện; pin mặt trời; thiết bị nạp ắc quy, thiết bị sạc pin; dây cáp 
điện; bộ ngắt mạch điện: ổ cắm, phích cắm, công tắc điện và các công cụ tiếp xúc khác; 
điện thoại di động; thiết bị lưu trữ dữ liệu, USB.  
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Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; quạt điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng; lò vi sóng; tủ lạnh; nồi cơm điện; ấm đun điện; thiết bị lọc nước. 

 
 

(210) 4-2014-16078 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH điện tử Huyndai 

Việt Nam   (VN) 

Tầng 5 tòa nhà VINARE số 141 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện, ắc quy điện; pin mặt trời; thiết bị nạp ắc quy, thiết bị sạc pin; dây cáp 
điện; bộ ngắt mạch điện: ổ cắm, phích cắm, công tắc điện và các công cụ tiếp xúc khác; 
điện thoại di động; thiết bị lưu trữ dữ liệu, USB.  

 

Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; quạt điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng; lò vi sóng; tủ lạnh; nồi cơm điện; ấm đun điện; thiết bị lọc nước. 

 
 

(210) 4-2014-16079 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH điện tử Huyndai 

Việt Nam   (VN) 

Tầng 5 tòa nhà VINARE số 141 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện, ắc quy điện; pin mặt trời; thiết bị nạp ắc quy, thiết bị sạc pin; dây cáp 
điện; bộ ngắt mạch điện: ổ cắm, phích cắm, công tắc điện và các công cụ tiếp xúc khác; 
điện thoại di động; thiết bị lưu trữ dữ liệu, USB.  

 

Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; quạt điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng; lò vi sóng; tủ lạnh; nồi cơm điện; ấm đun điện; thiết bị lọc nước. 

 
 

(210) 4-2014-16080 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH điện tử Huyndai 

Việt Nam   (VN) 

Tầng 5 tòa nhà Vinare, số 141 Lê Duẩn, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị cung cấp nước (cây nước nóng lạnh). 
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(210) 4-2014-16081 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH điện tử Huyndai 

Việt Nam   (VN) 

Tầng 5 tòa nhà Vinare, số 141 Lê Duẩn, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện. 
 
 

(210) 4-2014-16082 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH điện tử Huyndai 

Việt Nam   (VN) 

Tầng 5 tòa nhà Vinare, số 141 Lê Duẩn, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện. 
 
 

(210) 4-2014-16084 (220) 15.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A11.3.4; A1.1.10; 26.1.1 

(591) Đỏ sẫm, trắng. 
(731) Nguyễn Lê Chiến  (VN) 

1/8 Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-16085 (220) 15.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

trang trí nội ngoại thất Một 

Đô La  (VN) 

81A Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, cửa cuốn bằng nhôm; cửa 
và vách ngăn bằng kim loại. 
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Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa gỗ dùng trong các công trình xây dựng; kính tấm dùng cho cửa sổ.  
 
 

(210) 4-2014-16086 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Vàng, trắng, xám, đen. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

trang trí nội ngoại thất Một 

Đô La   (VN) 

81A Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

(210) 4-2014-16087 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Xanh dương. 
(731) Nguyễn Thị Kim Oanh  (VN)

Số 1, A6, tập thể công ty Len, khối 8, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; váy; bộ quần áo; quần áo lót. 
 
 

(210) 4-2014-16088 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Tím. 
(731) Vũ Thị Huế  (VN) 

Số 36, ngõ 183, phố Hoàng Văn Thái, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2014-16089 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nước tinh khiết Năm Phương (VN)

Thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai và đóng bình.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa (nước tinh khiết). 
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(210) 4-2014-16090 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sevendays  

(VN) 

Số 31A khu tập thể Cánh Kiến, phường 
Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Khoá cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; đồ sắt dùng cho cửa; khoá móc; 
chìa khoá. 

 
 

(210) 4-2014-16091 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.1.1; A3.11.3; 20.7.1; 6.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Trường trung cấp y tế Vĩnh 

Phúc  (VN) 

Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực y tế, giáo dục trong lĩnh vực y tế, tư vấn hướng nghiệp. 
 
 

(210) 4-2014-16093 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Stella  

(VN) 

280/3/26 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-16094 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1 
(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại dịch vụ Địa Trung 

Hải  (VN) 

57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón vi sinh. 
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(210) 4-2014-16095 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Vàng nghệ, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại dịch vụ Địa Trung 

Hải  (VN) 

57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón vi sinh. 
 
 

(210) 4-2014-16096 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại SONG 

SANH  (VN) 

110 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem dưỡng thể, mặt nạ giấy đấp mặt, nước hoa, kem thoa mặt. 
 
 

(210) 4-2014-16097 (220) 15.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A26.11.12; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Trắng, ghi, vàng, cam. 
(731) Lê Văn Vệ  (VN) 

Phòng 2507 tòa B, Keangnam, đường 
Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phòng khám chữa bệnh. 
 
 

(210) 4-2014-16098 (220) 15.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; A26.11.8 

(591) Xanh đen, xanh xám nhạt. 

(731) Công ty TNHH du lịch Thế Giới 

Việt  (VN) 

43 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán xe ô tô, mua 
bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ. 
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý vé máy bay và vé tàu lửa, 
dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, theo hợp đồng; cho thuê 
xe ô tô.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm nhằm mục đích giải trí, 
giáo dục; dạy nghề, dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 
 

(210) 4-2014-16099 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

khoa học công nghệ Sắc Ký 

Hải Đăng  (VN) 

79 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; thông 
tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh, hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
 

(210) 4-2014-16100 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A11.1.6 
(591) Xanh cốm, đen. 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

trực tuyến Vifami   (VN) 

Phòng 1703, toà 18T2, đường Lê Văn 
Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 21: Đũa; dụng cụ nhà bếp.  
 
 

(210) 4-2014-16106 (220) 15.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh dương, hồng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing 

(VN)   (VN) 

Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân 
Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, bỉm dùng cho trẻ em (tã lót), bỉm dùng cho người lớn.  
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(210) 4-2014-16107 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 19.7.1; A5.7.22; 1.15.15; 1.15.21 
(591) Đỏ, xanh sẫm, vàng, da cam, xanh 

dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Minh   (VN) 

Số 118, đường Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16108 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm 1A Việt Nam   (VN) 

Nhà số 1506, khối 2-Mỹ Đình 1, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16109 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm 1A Việt Nam   (VN) 

Nhà số 1506, khối 2-Mỹ Đình 1, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16110 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phát triển thương 

mại Tân Việt   (VN) 

Số 334, ngách 176, ngõ 120, phố Tân 
Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16111 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Vàng, tím, tím nhạt, ghi, hồng phấn, đen, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ANDA Việt Nam   (VN) 

62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16112 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.6; 1.15.21; 26.7.25; 5.5.19; 
A26.11.12; A5.3.15; 5.7.8 

(591) Xanh lá cây, hồng phấn, hồng, xanh 
cốm, vàng nâu nhạt, da cam, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 

Trường Phát   (VN) 

Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16113 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình   (VN) 

Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16114 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  

(VN) 

Lô 78 Khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2014-16115 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  

(VN) 

Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  
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(210) 4-2014-16116 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  

(VN) 

Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2014-16117 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16118 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12; A25.7.6 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh hòa bình, 

xanh lá cây, vàng, tím, ghi đen, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistriet, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16119 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A25.7.6; A26.11.12 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh hòa bình, 

xanh lá cây, vàng, tím, ghi, đen, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2014-16120 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.6; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh hòa bình, đỏ, ghi, 

trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District, 
Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16121 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A25.7.6; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh hòa bình, đỏ, ghi, 

trắng, da cam. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District, 
Samutprakarn Province, Thailand    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 

phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2014-16122 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(731) Công ty TNHH Tài Lộc  (VN)

K01/31 Tô Ngọc Vân, phường Vĩnh 

Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-16123 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.13.25 

(591) Vàng đồng, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 

trang trí nội thất thương 

mại Tín Thành  (VN) 

510 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 40: Gia công gỗ.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 

thất; thiết kế bản vẽ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2014-16124 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Đen, vàng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Quốc Trung   (VN) 

Bãi Phượng, phường Biên Giang, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn bôi trơn, mỡ bôi trơn, các sản phẩm dầu mỡ 

nhờn, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dầu mazut, nến.  
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(210) 4-2014-16125 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Suncom  (VN)

Số 469 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị báo cháy, thiết bị báo trộm, thiết bị an ninh camera quan sát, 
thiết bị chống sét, thiết bị mạng, máy tính để bàn. 

 
 

(210) 4-2014-16126 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.3.4 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 

Phước Sinh  (VN) 

Khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam 
Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 
Nam 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén bát (chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ). 
 
 

(210) 4-2014-16127 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.4; 26.15.15 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, xanh 

ngọc, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 

Phước Sinh  (VN) 

Khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam 
Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 
Nam 

 

(511)   Nhóm 03: Bọt tuyết rửa xe (chất dùng để tẩy rửa xe, làm sạch xe). 
 
 

(210) 4-2014-16129 (220) 15.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.20; 5.5.19; 26.1.1; 5.5.16 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất Quang Trung  (VN) 

Số nhà 34G đường số 12, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi du lịch, cặp học sinh. 
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(210) 4-2014-16130 (220) 15.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A17.2.2; 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phước 

Sanh  (VN) 

28 đường Hà Huy Tập, phường 3, thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, trang sức. 
 
 

(210) 4-2014-16131 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Tiến  (VN) 

Số 36 ngõ 104 phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-16132 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược 

DANAPHA  (VN) 

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-16133 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Tiến  (VN) 

Số 36 ngõ 104 phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-16134 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 14.3.20; 26.4.2; 1.15.5; 14.7.6 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, nâu. 
(731) Lê Ngọc Anh   (VN) 

Số 18 phố Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Kem giảm đau dùng cho mục đích y tế; thuốc tê ủ; kem bôi tiểu phẫu dùng cho 
mục đích y tế; thuốc tê ủ xăm hình; kem giảm đau xăm thẩm mỹ dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ xăm hình (kim xăm; kim vô trùng; kim xăm thẩm mỹ; kim xăm hình; 
kim xăm nghệ thuật). 

 

 
(210) 4-2014-16135 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Lê Ngọc Anh   (VN) 

Số 18 phố Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Kem giảm đau dùng cho mục đích y tế; thuốc tê ủ; kem bôi tiểu phẫu dùng cho 
mục đích y tế; thuốc tê ủ xăm hình; kem giảm đau xăm thẩm mỹ dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ xăm hình (kim xăm; kim vô trùng; kim xăm thẩm mỹ; kim xăm hình; 
kim xăm nghệ thuật). 

 
 

(210) 4-2014-16136 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Citicom  (VN) 

Tầng 7 tòa nhà Đại Phát, số 82 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống kim loại, dây kim loại; khung nhà bằng 
kim loại; kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; thép, thô hoặc bán thành phẩm; dây 
thép; ống thép; tấm thép. 
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(210) 4-2014-16137 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 7.11.1 
(591) Đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH bất động sản 

Phó Gia  (VN) 

Số 6/75 Nguyễn Công Hoan, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà trọ; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cho thuê 
phòng họp; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2014-16138 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xanh da trời. 
(731) Vũ Xuân Lâm  (VN) 

Số 25 ngõ 29/173 phố Thượng Thanh, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho xe đạp. 
 

 
(210) 4-2014-16144 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ALLERGAN, INC.  (US) 
2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ thực hiện cấy mô lưới nhằm hỗ trợ và phục hồi mô 
mềm. 

 
 

(210) 4-2014-16146 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 

Bình  (VN) 

22 Ông ích Khiêm, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-16147 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.2; A25.7.21 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH may Tiến Thuận  

(VN) 

Thôn Vô Hồi Tây, xã Thụy Thanh, 

huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2014-16149 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ hàn và tự động 

hóa Sơn Vũ  (VN) 

29 khu 3, đường số 6, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt CNC; máy cắt bằng tia plasma; máy cắt bằng tia laze; máy cắt bằng tia 

nước áp suất cao; máy kiểm tra vải. 
 

 
(210) 4-2014-16150 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 1.15.23; 26.1.1 

(591) Xanh dương, vàng, đen, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Hộ kinh doanh điện mặt trời 

Phú Thịnh  (VN) 

113 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 11: Tấm thu năng lượng mặt trời; bình nước nóng năng lượng mặt trời; quạt chạy 

bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; lò nướng sử 

dụng năng lượng mặt trời; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2014-16151 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; A15.7.2; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đen đậm, đen nhạt, trắng. 
(731) JAU YEUAN ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
No.15 Alley 10, Lane 220, Feng Tung Rd., 
Fengyuan Dist., Taichung City 420, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa điện.  
 
 

(210) 4-2014-16152 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.9 
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH Bạch Quả   (VN)

54-56 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ 
hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; sắp xếp các chuyến đi trên biển; cho thuê 
trang phục lặn; cho thuê thiết bị cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn; dịch vụ vận tải; vận 
chuyển hành khách; vận tải bằng đường sắt; dịch vụ hoa tiêu; vận tải đường biển; vận tải 
bằng đường không; vận tải bằng đường bộ.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống: dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; 
nhà trọ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê nhà di động; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 

 

 
(210) 4-2014-16153 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) F.O.S APPAREL GROUP SDN BHD  (MY)
Level 18, The Gardens North Tower, 
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng, hộp đựng kính áp tròng, kính râm dùng trong thể thao, kính quang 
học, đồ dùng quang học, lăng kính quang học, bao đựng kính, gọng kính, kính râm, hộp 
đựng kính mắt, dây chuyền nhỏ buộc kính mắt (dùng cho kính mắt), dây nhỏ buộc kính 
mắt (dùng cho kính mắt), gọng kính mắt, kính mắt, thị kính và kính che mắt (cho đỡ chói).  
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Nhóm 14: Đồ trang sức và đồ trang trí được làm từ bạc nguyên chất, thép không rỉ, ngọc 
bích, titan, đồng thau, đồng đỏ, hợp kim, vàng có gắn đá bán quý hoặc đá tạo hình; vòng 
đeo tay, vòng cổ, nhẫn và vòng đeo trang sức có từ tính hoặc không có từ tính, đồng hồ 
đeo tay. 

 

 
(210) 4-2014-16154 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) F.O.S APPAREL GROUP SDN BHD  (MY)
Level 18, The Gardens North Tower, 
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; giới thiệu sản phẩm; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; đẩy 
mạnh việc bán hàng (quảng cáo bán hàng); dịch vụ giới thiệu hàng hóa (thu thập các loại 
hàng hóa) vì lợi ích của người khác (không bao gồm việc chuyên chở các hàng hóa này) 
giúp khách hàng thuận tiện xem xét và mua các loại hàng hóa này trong cửa hàng bán lẻ; 
nhượng quyền kinh doanh, hỗ trợ việc thành lập và/hoặc điều hành cửa hàng (không bao 
gồm hỗ trợ pháp lý trong việc thành lập và/hoặc điều hành cửa hàng).  

 

 
(210) 4-2014-16158 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; A11.3.4; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Uy Việt Phát  (VN) 

151 Âu Cơ, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán giải khát. 
 

 
(210) 4-2014-16159 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; 26.1.1 
(731) Hoàng Thị Thu Hà   (VN) 

90 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí liên quan đến lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc 
sắc đẹp; dịch vụ mua bán máy móc, trang thiết bị phục vụ cho mục đích thẩm mỹ.  
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ 

trang điểm; dịch vụ mát xa; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2014-16160 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; 24.5.7 

(591) Vàng, vàng đồng, nâu, trắng. 

(731) INHON INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TW) 

4F, No. 12, Wenhu St., Neihu Dist., 

Taipei City 114, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí/cung cấp 

tiện ích giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); thông tin (giải trí); lập kế 

hoạch cho buổi tiệc (giải trí); cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; thông tin giải trí; 

dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí 

ban đêm/hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí. 
 

 
(210) 4-2014-16165 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) CJ CGV CO., LTD.   (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 

Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 

Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 41: Vận hành nhà hát; dịch vụ giới thiệu phim; rạp chiếu phim; thông tin giải trí; 

phân phối phim điện ảnh; cung cấp thông tin và bài viết trong lĩnh vực phim, làm phim và 

giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất chương trình hòa nhạc, chương trình biểu diễn 

âm nhạc, nhạc kịch, chương trình truyền hình hoặc trình diễn kịch; dịch vụ ghi phụ đề cho 

phim, sách; cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của máy chiếu phim; cho thuê phim 

điện ảnh; dịch vụ cung cấp và vận hành các tiện nghi thể thao; dịch vụ xúc tiến các cuộc 

thi đấu thể thao cho người khác; xuất bản các xuất bản phẩm điện tử không tải xuống 

được dưới dạng sách, ấn phẩm định kỳ, tạp chí trong lĩnh vực âm nhạc, khiêu vũ, hòa 

nhạc, biểu diễn, giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; trường 

mẫu giáo; dịch vụ trò chơi dưới hình thức sòng bạc (casino); cung cấp và vận hành tiện 

nghi giải trí; nhiếp ảnh; công viên vui chơi giải trí; cho thuê đồ trang trí sân khấu; cho 

thuê thiết bị trò chơi.  
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(210) 4-2014-16166 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 7.1.6 
(591) Xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

nhôm Việt Pháp  (VN) 

Đường 21A, thị trấn Bình Mỹ, huyện 
Bình Lục, tỉnh Hà Nam  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm. 
 

 
(210) 4-2014-16168 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Võ Duy Tuyến  (VN) 

Số 33/13D đường số 1, khu phố 3, 
phường Bình Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem ngừa nám (mỹ phẩm); kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem làm 
trắng da (mỹ phẩm); sữa tắm; sữa rửa mặt. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem ngừa nám (mỹ phẩm), kem ngừa mụn (mỹ phẩm), 
kem làm trắng da (mỹ phẩm), sữa tắm, sữa rửa mặt, kem làm mờ vết thâm (mỹ phẩm), 
kem làm mờ sẹo (mỹ phẩm), kem chống nắng (mỹ phẩm), kem làm mờ nếp nhăn (mỹ 
phẩm), sữa dưỡng thể, sữa tắm trắng, dầu gội đầu, nước hoa, phấn thơm, viên uống làm 
trắng da, son môi, màu mắt, mát-ca-ra, phấn nền trang điểm, kem tẩy tế bào chết (mỹ 
phẩm), kem tẩy trang (mỹ phẩm); kem giảm thâm quầng mắt (mỹ phẩm), kem tẩy lông 
(mỹ phẩm), kem làm hồng nhũ hoa (mỹ phẩm), kem làm săn da (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2014-16169 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

bánh Tân Quang  (VN) 

Số 159/41 đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường 1, thành phố Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh dẻo; bánh bơ thập cẩm; bánh trung thu (nhân đậu xanh, nhân thập cẩm, 
nhân giò heo, nhân gà quay, nhân khoai môn, nhân dừa, nhân thập cẩm chay, nhân đậu 
xanh chay, nhân hạt sen). 
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(210) 4-2014-16170 (220) 15.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) A25.3.3; A1.1.8; A1.1.2; 7.1.6 

(731) TAIKO CHEMICAL INDUSTRIES 

SDN BHD (190713-W)   (MY) 

No. 39, Persiaran Zarib 1, Taman Pinji 

Mewah, 31500 Lahat, Perak Darul 

Ridzuan, Malaysia  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất (sử dụng trong công nghiệp); soda ash (hóa chất sử dụng 

trong công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2014-16171 (220) 15.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 

Thanh Quyên  (VN) 

167/7/40/22 Phú Định, phường 16, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; bột giặt; dầu gội đầu; nước rửa chén.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, bột giặt, dầu gội đầu, nước rửa chén. 
 

 
(210) 4-2014-16172 (220) 15.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.1.1; 5.5.16; 25.1.25; 

A25.7.7; 25.7.25 

(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng nhạt, đen, trắng.

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2014-16173 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.7.6; 26.1.1; 5.5.16; 26.1.6; A25.7.5; 
25.7.25; A25.7.8 

(591) Vàng, đỏ, trắng, vàng đồng, vàng đồng 
nhạt, vàng đồng đậm. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-16174 (220) 15.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.2; 24.9.1; 26.1.1; 5.5.16; A25.7.7; 

A26.11.12; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ, ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-16175 (220) 15.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.9.1; 26.1.1; 5.5.16; 26.1.2; 9.1.10; 

A26.11.12; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-16176 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.1.1; 5.5.16; 9.1.10; 
A1.1.10; 25.7.25 

(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-16177 (220) 15.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 25.7.25; 25.1.25; 26.1.1; 5.5.16; 9.1.10 

(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-16178 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 24.9.1; 26.1.1; 5.5.16; 9.1.10; 
25.5.25; A1.1.10 

(591) Ghi, đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng, vàng nhạt, 
vàng đậm, đen. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

6/134 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-16179 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.1.1; 5.5.16 

(591) Trắng, xám, đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng đậm, 

vàng nhạt, tím nhạt, tím đậm, nâu nhạt, 

nâu đậm, đen. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

6/134 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2014-16180 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 25.7.25; 24.9.1; 26.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh lá cây 

nhạt, vàng nâu, đỏ, trắng, vàng, vàng 

đồng, đen, vàng đậm. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2014-16181 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Như Tâm  (VN) 

G3-4, đường số 10, KDC Phú An, 

phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-16182 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Như Tâm  (VN) 

G3-4, đường số 10, KDC Phú An, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-16183 (220) 15.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Như Tâm  (VN) 

G3-4, đường số 10, KDC Phú An, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16184 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh T&T Đại Lộc  (VN) 

Số 6, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; 
vòi [van]; thiết bị khử mùi không khí. 

 

 
(210) 4-2014-16185 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Ký  (VN) 

Số 419, ấp Long Phú, xã Long Giang, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Muối tinh sấy khô; muối tiêu; muối ớt; muối i ốt; muối hạt; bột canh.  
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(210) 4-2014-16186 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 

(731) Quách Văn Hiền  (VN) 

Số 215, ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay làm từ rau củ quả, cụ thể là: xúc xích chay; chả lụa chay; gà 

chay; bò viên chay; cá viên chay; tôm chay. 
 

 
(210) 4-2014-16187 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.5; 26.1.2 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Hoàng Cương  

(VN) 

Số 103 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vòi rửa, chậu rửa, lò vi sóng, tủ lạnh, bếp điện từ, bếp hồng 
ngoại, bếp ga, máy hút mùi, máy sấy bát, máy rửa bát, lò nướng, máy giặt, dụng cụ nhà 

bếp. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết lập bản vẽ xây dựng; 

thiết kế quần áo; thiết kế công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-16188 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LS Việt Nam  (VN) 

Số 22, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 

bổ sung cazein dùng cho ăn kiêng, thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho em bé. 
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(210) 4-2014-16189 (220) 16.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.13.25 

(591) Vàng kem, vàng đồng, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH JSY  (VN) 

163/15/18 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay; dây chuyền; hoa tai; vòng cổ; nhẫn; mặt dây chuyền.  
 

 
(210) 4-2014-16190 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.3.1; 24.15.21; 26.5.1 
(591) Trắng, nâu đỏ, hồng y. 
(731) Công ty cổ phần PQC 

Hospitality  (VN) 

194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thàn phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-16191 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15 
(591) Xanh lơ, trắng, đen, xanh lá cây, xanh 

thiên thanh. 
(731) Công ty cổ phần PQC 

Hospitality  (VN) 

194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-16192 (220) 16.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540)   

(591) Nâu cà phê, vàng đồng. 
(731) Công ty cổ phần PQC 

Hospitality  (VN) 

194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1245 

(210) 4-2014-16193 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.3.4; 26.15.15; A17.2.2; 
26.5.1 

(591) Đen, trắng, xanh lục bảo, xanh nước 
biển, xanh đậm. 

(731) Công ty cổ phần PQC 

Hospitality   (VN) 

194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức hội thảo; dịch vụ vũ trường; lập kế hoạch cho buổi 
tiệc (giải trí); tổ chức các sự kiện liên quan tới văn hóa, giáo dục và nghệ thuật, các buổi 
trình diễn ca nhạc nghệ thuật. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ (nghi lễ).  
 

 
(210) 4-2014-16194 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6 
(591) Cam, nâu sô cô la, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn PQC  

(VN) 

194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-16195 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.1.14 
(731) DAIRY FARMING PROMOTION 

ORGANIZATION OF THAILAND  
(TH) 
No. 160 Mittraphap Road, Mittraphap 
Sub-district, Muak Lek District, Saraburi, 
18180 Thailand  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
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(210) 4-2014-16196 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A3.4.2; A26.11.12 

(731) DAIRY FARMING PROMOTION 
ORGANIZATION OF THAILAND  
(TH) 
No. 160 Mittraphap Road, Mittraphap 
Sub-district, Muak Lek District, Saraburi, 
18180 Thailand  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 
 

(210) 4-2014-16197 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.4.2 
(731) DAIRY FARMING PROMOTION 

ORGANIZATION OF THAILAND  
(TH) 
No. 160 Mittraphap Road, Mittraphap 
Sub-district, Muak Lek District, Saraburi, 
18180 Thailand  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 
 

(210) 4-2014-16198 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 JAPAN 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy điện dùng cho gia đình, các bộ phận và các linh kiện của máy giặt. 
 
 

(210) 4-2014-16200 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Kabushiki Kaisha Uchida Yoko (also 

trading as Uchida Yoko Co., Ltd.)   (JP) 
4-7, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị bao gói hoặc đóng gói; máy cắt giấy, máy gắn xi (dùng cho, 
mục đích công nghiệp); máy cột buộc thành bó hoặc tập; máy đục và bấm lỗ giấy dùng 
cho các công ty in và đóng sách; máy sắp xếp giấy; máy khâu gíấy; máy gập giấy; máy và 
thiết bị in hoặc đóng sách cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp; máy phủ lớp ngoài 
cho giấy.  

 

 
(210) 4-2014-16201 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) KANDENKO CO., LTD.   (JP) 

8-33, Shibaura 4-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 108-8533 Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt công trình điện; dịch vụ lắp đặt mạng viễn thông; dịch vụ thi 

công xây dựng công trình dân dụng; dịch vụ lắp đặt đường ống bao gồm cả lắp đặt máy và 
thiết bị điều hòa không khi, lắp đặt thiết bị ống nước, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí 
và hệ thống ống nước; dịch vụ bồi tường bao gồm cả: quét sơn tường và trần nhà, dán giấy 
phủ tường và trần nhà, làm sàn (nhà, cầu); dịch vụ lắp đặt thiết bị phòng cháy bao gồm cả: 
lắp đặt thiết bị báo cháy, lắp đặt thiết bị cảnh báo khẩn cấp.  

 

 
(210) 4-2014-16203 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh nhà hàng Tâm 

Phương  (VN) 

Số 7, ngõ 89, phố Xã Đàn, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-16204 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ tin học Kỳ Việt  (VN) 

2/67 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính. 
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(210) 4-2014-16205 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 

Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán vết thương, vật 
liệu băng bó dùng cho mục đích y tế; vật liệu để hàn răng, sáp in dấu răng; chất tẩy uế 
dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm diệt loài gây hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.  

 

Nhóm 32: Nước uống có gas; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; nước ép rau quả 
(đồ uống); xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm dùng để làm đồ uống; bia.  

 

 
(210) 4-2014-16206 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6; 26.4.2; 7.5.2 
(731) Công ty TNHH nông lâm thủy 

sản Trường Thành   (VN) 

168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủy sản, hải sản, thực phẩm chế biến từ thủy sản và hải sản; 
mua bán: máy móc ngành nông nghiệp và thủy sản, thức ăn gia súc và thức ăn thủy hải sản.  

 

 
(210) 4-2014-16207 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.17.5 
(731) Công ty Cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 

Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán vết thương, vật 
liệu băng bó dùng cho mục đích y tế; vật liệu để hàn răng, sáp in đấu răng; chất tẩy uế 
dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm diệt loài gây hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.  
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Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2014-16208 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại 

Phúc Thái   (VN) 

Lô 1A đường N1, cụm công nghiệp An 
Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).  
 
 

(210) 4-2014-16210 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1 
(731) PORTER INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
1F., No.858, Sec.4, Chung Ching Rd., 
Daya Dist., Taichung City, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi xách tay; túi du lịch; ba lô túi xách học sinh; túi dùng ở bãi 
biển; tui mua hàng; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch,  túi thể thao; ví bỏ túi; ví tiền; 
cặp da; bao để móc chìa khóa; vali (hành lý); ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong); yên cương; dây đeo vai bằng da thuộc; hộp bằng da thuộc hoặc giả da; ô che nắng; 
dù (ô); gậy chống; cái địu để mang vác động vật; da động vật; da chưa thuộc; túi cho 
người cắm trại; sợi dây da thuộc; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; túi (bao, túi nhỏ) bằng da 
thuộc để bao gói.  

 

Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; quần áo ngủ; áo khoác ngoài của phụ 
nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; quần bơi; quần áo bơi; bộ áo liền quần 
(trang phục chống bụi mặc ngoâi khi làm việc); áo gilê, áo sơ mi; quần áo lót mặc bên 
trong; áo phông ngắn tay; áo vét (trang phục); bộ quần áo; áo mưa; áo pacca; váy; giày 
cao cổ (đồ đi chân); giày thể thao (đồ đi chân); đồ đi ở chân (trang phục); dép đi trong 
nhà; nẹp kim loại dung cho giày và giày cao cổ; mũ; găng tay (trang phục); bao tay của 
phụ nữ (trang phục); ca vát; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; khăn buộc cổ dùng 
cho đàn ông (trang phục); bít tất ngắn cổ; dải băng buộc đầu (trang phục).  

 

 
(210) 4-2014-16211 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1 
(731) PORTER INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
1F., No.858, Sec.4, Chung Ching Rd., 
Daya Dist., Taichung City, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1250 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 

nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 

và dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ 

kiểm tra (giám sát); thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị giảng dạy; thiết bị ghi, truyền vâ 

tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi (nghe-nhìn); máy tính; 

thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; bao chuyên dụng để đựng điện thoại di động; bao 

chuyên dụng để đựng máy vi tính xách tay; bao chuyên dụng để đựng máy tính bảng; cặp 

dẹt chuyên dụng để đựng điện thoại di động; cặp dẹt chuyên dụng để đựng máy vi tính 

xách tay; cặp dẹt chuyên dụng để đựng máy tính bảng; túi chuyên dụng để đựng điện 

thoại di động; túi chuyên dụng để đựng máy vi tính xách tay; túi chuyên dụng để đựng 

máy tính bảng; hộp chuyên dụng để đựng kính đeo mắt; kính râm; mũ bảo hiểm cho thể 

thao; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thẻ từ được mã hóa; nhật 

ký điện tử (máy tính điện tử loại nhỏ); phần mềm máy tính dùng cho trò chơi điện tử 

(được ghi sẵn); chương trình máy tính được ghi sẵn; chuột máy vi tính (thiết bị xử lý ®÷ 

liệu); miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; thước (dụng cụ đo); la 

bàn chỉ hướng; kính lúp (quang học); còi để gọi chó; điện thoại di động.  

 

Nhóm 14: Đá quý; đồ trang sức; chuỗi hạt (đồ trang sức); vòng đeo tay (đồ trang sức); 

nhẫn (đồ trang sức); hoa tai; mặt dây chuyền (đồ trang sức); trâm gài đầu (đồ trang) sức); 

huy hiệu bằng kim loại quý; khuy măng sét; trái tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh 

đeo ở cổ (đồ trang sức); đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức); kẹp cài ca vát; ghim cài ca vát; 

dây chuyền (đồ trang sức); hộp bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); vỏ 

đồng hồ; hộp đựng chuyên dụng cho đồ trang sức (hộp nhỏ); đồng hồ bỏ túi và các bộ 

phận của chúng; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giây; đồng hồ đeo tay; 

đồng hồ; dây đeo của đồng hồ đeo tay; dây đeo cửa đồng hồ đeo tay bằng kim loại quý; 

dây đeo của đồng hồ đeo tay dạng mắt xích; hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ; vòng 

đeo chìa khoá (đồ nữ trang giả rẻ tiền).  
 

 
(210) 4-2014-16212 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.5.19; A5.5.20; 5.3.6 

(731) Bùi Ngọc Đức   (VN) 

101 tổ 13, ấp 10, xã Sông Ray, H.Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng), 

quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ c'ủa người khác, dịch vụ giới thiệu 

sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán; giới thiệu sản phẩm, 

trưng bày sản phẩm.  

 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục) khóa đào tạo từ xa, dịch vụ dạy 

dỗ; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; nhà nghỉ dưỡng bệnh; vật lý 

trị liệu; viện điều dưỡng; dịch vụ trị liệu.  
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(210) 4-2014-16213 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.2 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thịnh Hòa   (VN) 

GB6-GB7 đường Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2014-16214 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khang Chính  (VN)

32 - Lê Độ, phường Chính Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 21: Bình nước bằng nhựa; ca bằng nhựa; cốc bằng nhựa; ly bằng nhựa; bát bằng 
nhựa; đĩa bằng nhựa; bình nước bằng thuỷ tinh; cốc bằng thuỷ tinh; ly bằng thuỷ tinh; bát 
bằng thuỷ tinh; đĩa bằng thuỷ tinh.  

 

 
(210) 4-2014-16215 (220) 16.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.3 

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Cao Thắng  (VN) 

Số 135 ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức mỹ nghệ, đá quý và bán đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-16216 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A17.2.2; 26.1.2 

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng KIM KHANH   (VN) 

Khu vực nhà lồng A, chợ Trường An, ấp 
Tân Quới Dông, xã Trường An, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức mỹ nghệ, đá quý và bán đá quý.  
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(210) 4-2014-16217 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất cà phê Phúc 

Hậu  (VN) 

Tổ 1, ấp Tân Biên, xã An Nông, huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2014-16218 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.1 

(591) Nâu cánh gián. 
(731) Nam Phát  (VN) 

Số 2/7 Châu Văn Liêm, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-16219 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KAISER PAPER 

Việt Nam  (VN) 

Lô 24 Dương Dình Nghệ, phường An 
Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em; băng vệ sinh phụ nữ; thuốc diệt trừ côn trùng; chế phẩm chống 

uric; chế phẩm vi khuẩn dùng trong nghành y và thú y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  
 

 
(210) 4-2014-16220 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A2.1.23; A2.5.23; 2.5.2; 3.4.18 
(731) YU HYE SOOK   (KR) 

# 237-T201 Eunpyeong New Town 
Umulgol Apartment, # 84 Jingwan-
Dong, Eunpyeonggu, Seoul 122-732, 
Korea 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-16222 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sinh học 

Trường Xuân  (VN) 

Lô 1H - khu nông nghiệp công nghệ cao 
Củ Chi, ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm mỡ đã được chế biến, bảo quản.  
 

Nhóm 31: Nấm mở tươi.  
 
 

(210) 4-2014-16223 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sinh học 

Trường Xuân  (VN) 

Lô 1H - khu nông nghiệp công nghệ cao 
Củ Chi, ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm rơm đã được chế biến, bảo quản.  
 

Nhóm 31: Nấm rơm tươi.  
 
 

(210) 4-2014-16224 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) PENANG WHITE CURRY SDN. BHD.  
(MY) 
8, Persiaran Industri Rapat 2, Kawasan 
Perindustrian Ringan Sri Rapat, 31350 
Ipoh, Perak, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; mỳ sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mỳ sợi; miến [sợi dẹt]; 
đồ gia vị; xốt [gia vị].  

 
 

(210) 4-2014-16225 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xây dựng 

xuất nhập khẩu Hoàng Hiệp  

(VN) 

48/8 Lam Sơn P.02, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn. 
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(210) 4-2014-16226 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A11.3.23 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, xanh lá 

cây, ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại BT  (VN) 

Lô GD2- 1 5, cụm công nghiệp Ngọc 
Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2014-16227 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dược Đồng 

Nai   (VN) 

221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16228 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.1.2; A1.1.10; 2.5.8 
(591) Da cam, vàng, xanh dương, xanh nước 

biển, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần y dược Pháp 

Âu  (VN) 

Số 202A, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-16229 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần RELI USA  

(VN) 

434/76/50 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-16230 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 2.9.25; 26.4.2 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, ghi, xanh lá cây, 

hồng nhạt, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USAPHA  (VN) 

Đường TS 11, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16231 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-16232 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, ghi, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District, 
Samutprakarn Province, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16233 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, ghi, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn District, 
Samutprakarn Province, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16234 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn CBS   (VN) 

Tầng 5, tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý 
Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 45: Các dịch vụ pháp lý như: dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tranh tụng và tố 
tụng, dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, dịch vụ nghiên cứu pháp luật. 
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(210) 4-2014-16235 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.2 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thịnh Hòa   (VN) 

GB6-GB7 đường Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2014-16236 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.5.3; 3.1.4; 5.3.20 

(591) Vàng, da cam, xanh lá, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Vũ Hoàng  (VN) 

Số 1, tổ 7 Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: giấy viết, bút viết, vở/sổ ghi chép; bưu thiếp; đề can (giấy có 
dán keo sẵn một mặt) dùng để trang trí; bao bì bằng nhựa dùng để bao gói. 

 
 

(210) 4-2014-16237 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.2; 3.1.4; 5.3.20 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Vũ Hoàng  (VN) 

Số 1, tổ 7 Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm: giấy viết; bút viết; vở, sổ ghi chép, bưu thiếp; bao bì bằng 
nhựa dùng để bao gói. 

 
 

(210) 4-2014-16238 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 25.1.25; 17.2.25 
(731) Phạm Việt Hải  (VN) 

Số 1, ngõ 512, Hoàng Hoa Thám, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng 
thực hiện); quán ăn tự phục vụ (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê (do nhà hàng 
thực hiện). 
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(210) 4-2014-16239 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 25.1.25; 17.2.25 
(731) Phạm Việt Hải  (VN) 

Số 1, ngõ 512, Hoàng Hoa Thám, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng 
thực hiện); quán ăn tự phục vụ (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê (do nhà hàng 
thực hiện). 

 

 
(210) 4-2014-16240 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) ACE Limited  (CH) 

Barengasse 32, CH-8001 Zurich, 
Switzerland 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2014-16241 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Một Đại Dương  (VN) 

7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá gồm: mồi câu nhân tạo, lưỡi câu, dây cước, mồi câu cá có mùi 
thơm, cần câu, ống cuộn dây câu. 

 

 
(210) 4-2014-16243 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xanh cốm, đỏ, vàng. 
(731) Nguyễn Hoàng Anh  (VN)

34 Hàm Long, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh gạo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-16244 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ZHENG CHU GENG  (CN) 
No. 8 West Alley 15, Xi XI Da Rd., 
LongTian Town, ChaoNan Dist., 
ShanTou, GuangDong Province, China 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Màng chắn (âm thanh); loa phóng thanh; micrô; ống nghe; tai nghe; thiết bị 
kiểm tra (giám sát), dùng điện; bộ ghép nối âm thanh; máy nghe nhạc âm thanh nối cho cá 
nhân; máy học tập (thuộc về thiết bị giảng dạy); camera dùng với thiết bị truyền (ghi) hình. 

 
 

(210) 4-2014-16245 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 1.15.21; 26.15.15; 1.15.9 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho trang điểm; xà phòng; dầu dưỡng da 
không chứa dược chất; chất dưỡng da; chế phẩm (mỹ phẩm) dùng để tắm không chứa 
dược chất; muối tắm không chứa dược chất; kem dưỡng toàn thân, tay và mắt không chứa 
dược chất; chế phẩm làm đẹp chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc toàn thân không chứa 
dược chất; sữa tắm; xà phòng tắm toàn thân và rửa tay; xà phòng dạng dung dịch; bọt tẩy 
rửa; chất tẩy rửa tay và mặt; dầu tắm không chứa dược chất; sữa tắm không chứa dược 
chất; kem và dầu thoa mặt không chứa dược chất; phấn trang điểm cho mặt (mỹ phẩm); 
kem dưỡng ẩm không chứa dược chất; kem dưỡng ẩm cho da; chÓ phẩm chống nắng (mỹ 
phẩm); chế phẩm tắm nắng (mỹ phẩm); chế phẩm rửa tay dạng dung dịch; chế phẩm làm 
sạch; khăn lau dùng cho mục đích trang điểm; giấy lau tẩm dầu thơm (mỹ phẩm); chế 
phẩm chăm sóc da không chứa dược chất; kem mỹ phẩm ướp lạnh không sử dụng cho y 
tế; phấn rôm (mỹ phẩm); chất làm se da cho mục đích trang điểm. 

 
 

(210) 4-2014-16246 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; A25.7.7; 18.1.21 
(731) Lương Phú Cường   (VN) 

G292/86, khu 10, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Gàu đào của máy đào đất. 
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(210) 4-2014-16247 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 3.7.6; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu nhạt. 
(731) Duck King Co., Ltd.  (TH) 

49/3 M.2 Don Sai, Ban Pho, 
Chachoengsao 24140, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Vịt (không còn sống); gia cầm (không còn sống).  
 

 
(210) 4-2014-16250 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.1.1; 18.1.21; 26.5.1 

(731) Nguyễn Tiến Cường  (VN) 

Số 13 Nguyển Biểu, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Dép cao su. 
 

 
(210) 4-2014-16251 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, tím. 
(731) Công ty TNHH thương mại Ân 

Thái  (VN) 

37 đường 281 Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì, mì sợi, bánh mì, bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2014-16252 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hoàng Xuấn Truyền  (VN)

Số 55 đường số 7, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn led (thiết bị chiếu sáng); đèn trang trí; đèn chiếu sáng; nồi điện; ấm 
đun nước chạy bằng điện; quạt điện. 
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(210) 4-2014-16253 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần I CHI Việt 

Nam  (VN) 

Số 2, xa lộ Trường Sơn, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn dầu. 
 

 
(210) 4-2014-16254 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.1; 1.15.23; 1.15.9; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH SXTM xuất nhập 

khẩu thực phẩm ánh Sáng  

(VN) 

85/2 đường 363, tổ 13 ấp Mũi Lớn 2, xã 
Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 
 

 
(210) 4-2014-16255 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Tím, trắng, đen. 
(731) Lê Thị Bích  (VN) 

Số 657 đường số 34, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp triệt lông vĩnh viễn.  
 

 
(210) 4-2014-16256 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Đại Hùng  (VN) 

1142B Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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1262 

(210) 4-2014-16257 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.7.16; 3.7.10; 26.1.6; 1.7.6; A3.4.14; 

A5.11.2 
(591) Trắng, nâu đỏ, hồng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Yến Finest  (VN)

413/3 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nước yến nhung sâm bổ dưỡng phù hợp cho mục đích y tế; nước yến collagen 
bổ dưỡng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng bổ dưỡng phù hợp cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uồng làm từ tổ yến).  
 
 

(210) 4-2014-16258 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.7.16; 3.7.10; A26.11.12; 26.4.2 

(591) Trắng, nâu đỏ, tím hồng, vàng, vàng đậm
(731) Công ty cổ phần Yến Finest  (VN)

413/3 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nước yến nhung sâm bổ dưỡng phù hợp cho mục đích y tế; nước yến collagen 
bổ dưỡng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng bổ dưỡng phù hợp cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống làm từ tổ yến).  
 

 
(210) 4-2014-16259 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.7.16; 3.7.10; A26.11.12; A5.3.13; 6.1.2

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, vàng
(731) Công ty cổ phần Yến Finest  (VN)

413/3 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nước yến nhung sâm bổ dưỡng phù hợp cho mục đích y tế; nước yến collagen 
bổ dưỡng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng bổ dưỡng phù hợp cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống làm từ tổ yến).  
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(210) 4-2014-16260 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.1.12 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Minh 

Giang   (VN) 

337 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ô tô, phụ tùng, phụ kiện cho xe ô tô; mua bán các 

sản phẩm sau: nắp thùng xe bán tải, tấm lót thùng xe bán tải, cản trước và cản sau xe ô tô, 
lướt gió ca pô xe ô tô, viền đèn trước và sau xe ô tô, khung xe ô tô, nắp ốp chén cửa xe « 
tô, nắp ốp nắp xăng xe ô tô, nắp ốp trang trí mặt trước và mặt sau của xe ô tô, nắp ốp bốn 
cánh cửa xe ô tô, nắp ốp gương chiếu hậu xe ô tô, nắp ốp mặt ga lăng xe ô tô, nẹp bước 
chân xe ô tô, nắp ốp quanh kiếng xe ô tô, chắn bùn xe ô tô, che mưa xe ô tô, nắp chụp 
bánh dự phòng, đuôi cá dành cho xe ô tô, tay mở cốp xe ô tô, viền đèn nháy xe ô tô, khay 
hành lý xe ô tô, nắp ốp biển số xe ô tô, nắp ốp vè lồi xe ô tô, nắp ốp loa xe ô tô, ốp chồng 
trầy cho xe ô tô, giảm xóc (phuộc nhún) trước, giảm xóc (phuộc nhún) sau, lò xo các loại, 
đèn xe ô tô, thanh ba ga mui, phim cách nhiệt, đệm da cho xe, các loại đèn led cho xe tải 
và xe ô tô chở hàng đông lạnh, nhíp dùng cho xe ô tô; mua bán đồ nhựa như sau: thùng, 
khay, dùng cho xe ô tô con, xe ô tô tải, xe ô tô chở khách. 

 
 

(210) 4-2014-16261 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.15.21; 26.15.15 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Minh 

Giang   (VN) 

337 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ô tô, phụ tùng, phụ kiện cho xe ô tô; mua bán các 

sản phẩm sau: nắp thùng xe bán tải, tấm lót thùng xe bán tải, cản trước và cản sau xe ô tô, 
lướt gió ca pô xe ô tô, viền đèn trước và sau xe ô tô, khung xe ô tô, nắp ốp chén cửa xe « 
tô, nắp ốp nắp xăng xe ô tô, nắp ốp trang trí mặt trước và mặt sau của xe ô tô, nắp ốp bốn 
cánh cửa xe ô tô, nắp ốp gương chiếu hậu xe ô tô, nắp ốp mặt ga lăng xe ô tô, nẹp bước 
chân xe ô tô, nắp ốp quanh kiếng xe ô tô, chắn bùn xe ô tô, che mưa xe ô tô, nắp chụp 
bánh dự phòng, đuôi cá dành cho xe ô tô, tay mở cốp xe ô tô, viền đèn nháy xe ô tô, khay 
hành lý xe ô tô, nắp ốp biển số xe ô tô, nắp ốp vè lồi xe ô tô, nắp ốp loa xe ô tô, ốp chồng 
trầy cho xe ô tô, giảm xóc (phuộc nhún) trước, giảm xóc (phuộc nhún) sau, lò xo các loại, 
đèn xe ô tô, thanh ba ga mui, phim cách nhiệt, đệm da cho xe, các loại đèn led cho xe tải 
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và xe ô tô chở hàng đông lạnh, nhíp dùng cho xe ô tô; mua bán đồ nhựa như sau: thùng, 
khay, dùng cho xe ô tô con, xe ô tô tải, xe ô tô chở khách. 

 

 
(210) 4-2014-16262 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.2; A18.1.9 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Minh 

Giang   (VN) 

337 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ô tô, phụ tùng, phụ kiện cho xe ô tô; mua bán các 
sản phẩm sau: nắp thùng xe bán tải, tấm lót thùng xe bán tải, cản trước và cản sau xe ô tô, 
lướt gió ca pô xe ô tô, viền đèn trước và sau xe ô tô, khung xe ô tô, nắp ốp chén cửa xe « 
tô, nắp ốp nắp xăng xe ô tô, nắp ốp trang trí mặt trước và mặt sau của xe ô tô, nắp ốp bốn 
cánh cửa xe ô tô, nắp ốp gương chiếu hậu xe ô tô, nắp ốp mặt ga lăng xe ô tô, nẹp bước 
chân xe ô tô, nắp ốp quanh kiếng xe ô tô, chắn bùn xe ô tô, che mưa xe ô tô, nắp chụp 
bánh dự phòng, đuôi cá dành cho xe ô tô, tay mở cốp xe ô tô, viền đèn nháy xe ô tô, khay 
hành lý xe ô tô, nắp ốp biển số xe ô tô, nắp ốp vè lồi xe ô tô, nắp ốp loa xe ô tô, ốp chồng 
trầy cho xe ô tô, giảm xóc (phuộc nhún) trước, giảm xóc (phuộc nhún) sau, lò xo các loại, 
đèn xe ô tô, thanh ba ga mui, phim cách nhiệt, đệm da cho xe, các loại đèn led cho xe tải 
và xe ô tô chở hàng đông lạnh, nhíp dùng cho xe ô tô; mua bán đồ nhựa như sau: thùng, 
khay, dùng cho xe ô tô con, xe ô tô tải, xe ô tô chở khách. 

 

 
(210) 4-2014-16263 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Minh 

Giang   (VN) 

337 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ô tô, phụ tùng, phụ kiện cho xe ô tô; mua bán các 
sản phẩm sau: nắp thùng xe bán tải, tấm lót thùng xe bán tải, cản trước và cản sau xe ô tô, 
lướt gió ca pô xe ô tô, viền đèn trước và sau xe ô tô, khung xe ô tô, nắp ốp chén cửa xe « 
tô, nắp ốp nắp xăng xe ô tô, nắp ốp trang trí mặt trước và mặt sau của xe ô tô, nắp ốp bốn 
cánh cửa xe ô tô, nắp ốp gương chiếu hậu xe ô tô, nắp ốp mặt ga lăng xe ô tô, nẹp bước 
chân xe ô tô, nắp ốp quanh kiếng xe ô tô, chắn bùn xe ô tô, che mưa xe ô tô, nắp chụp 
bánh dự phòng, đuôi cá dành cho xe ô tô, tay mở cốp xe ô tô, viền đèn nháy xe ô tô, khay 
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hành lý xe ô tô, nắp ốp biển số xe ô tô, nắp ốp vè lồi xe ô tô, nắp ốp loa xe ô tô, ốp chồng 
trầy cho xe ô tô, giảm xóc (phuộc nhún) trước, giảm xóc (phuộc nhún) sau, lò xo các loại, 
đèn xe ô tô, thanh ba ga mui, phim cách nhiệt, đệm da cho xe, các loại đèn led cho xe tải 
và xe ô tô chở hàng đông lạnh, nhíp dùng cho xe ô tô; mua bán đồ nhựa như sau: thùng, 
khay, dùng cho xe ô tô con, xe ô tô tải, xe ô tô chở khách. 

 

 
(210) 4-2014-16264 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng đất, vàng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Dương 

Hoàng Thái  (VN) 

9 Lý Tự Trọng, khu vực 1, phường 3, 
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: vàng, bạc, đá quý, nữ trang, trang sức bằng kim 

loại quý, trang sức bằng đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-16265 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 16.3.17 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

truyền thông MAITECH  (VN) 

7 khu phố Mỹ Hoàng, Phú Mỹ Hưng, 
đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; định giá bất 

động sản; môi giới bất động sản. 
 

(210) 4-2014-16266 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) PTC INC.   (US) 
140 Kendrick Street Needham, 
Massachusetts, 02494, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho thiết kế với sự trợ giúp của máy vi tính, cho sản xuất 

với sự trợ giúp của máy vi tính, và cho kỹ thuật với sự trợ giúp của máy vi tính; phần mềm 
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máy tính cho hiển thị và mô hình kỹ thuật số, cụ thể là, phần mềm máy tính cung cấp hiển 
thị hai chiều và ba chiều và khả năng đồ họa cho hình vẽ, thiết kế, mô hình và đồ họa 
được tạo từ máy tính; phần mềm máy tính cho quản lý quá trình phát triển sản phẩm, cụ 
thể là, phần mềm quản lý dữ liệu thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD), phần mềm 
quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM), tiến trình sản phẩm và tự động hóa sản xuất; phần mềm 
máy tính cho quy trình làm việc, và không gian làm việc chia sẻ cho mục đích quản lý 
vòng đời sản phẩm (PLM), hợp tác, quản lý cấu trúc và thay đổi, quản lý các yêu cầu, và 
lên kế hoạch sản xuất; bộ phát triển phần mềm máy tính bao gồm chương trình máy tính 
cho thiết kế giao diện người dùng, chương trình tiện ích máy tính, thư viện sưu tập tài liệu 
và thư viện liên kết động (DLL's), và mã mẫu đặc biệt để sử dụng trong các tuỳ biến của 
phần mềm máy tính hoặc sự phát triển các chương trình phần mềm khác tương tác với 
phần mềm; phần mềm có kèm theo hướng dẫn sử dụng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo giáo dục về máy tính.  

 
Nhóm 42: Giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể 
là, xử lý các vấn đề về phần mềm máy tinh thông qua điện thoại; cập nhập phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính, cụ thể là, dịch vụ bảo trì và sửa lỗi cho phần mềm máy 
tính; tư vấn về máy tính, cụ thể là, tư vấn phần mềm máy tính và phần cứng máy tính; 
dịch vụ phát triển sản phẩm cho người khác; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển sản 
phẩm; bảo trì phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2014-16267 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) PTC INC.   (US) 
140 Kendrick Street Needham, 
Massachusetts, 02494, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho quản lý quá trình phát triển sản phẩm, cụ thể là phần 

mềm thiết kế với sự trợ giúp của máy vi tính, phần mềm quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM), 
phần mềm hiển thị và tạo thông tin về sản phẩm; phần mềm máy tính cho tự động hóa quy 
trình làm việc, tiến trình sản xuất, quản lý cấu trúc/thay đổi, quản lý các yêu cầu, và lên 
kế hoạch sản xuất cho mục đích quản lý vòng đời sản phẩm (PLM); phần mềm máy tính 
cho không gian làm việc hơp tác và chia sẻ tận dụng khả năng của máy tính dùng chung; 
phần mềm có kèm theo hướng dẫn sử dụng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo giáo dục về máy tính.  

 
Nhóm 42: Giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể 
là, xử lý các vấn đề về phần mềm máy tính thông qua điện thoại; cập nhập phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính, cụ thể là, dịch vụ bảo trì và sửa lỗi cho phần mềm máy 
tính; tư vấn về máy tính, cụ thể là, tư vấn phần mềm máy tính và phần cứng máy tính; 
dịch vụ phát triển sản phẩm cho người khác; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển sản 
phẩm; bảo trì phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2014-16268 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Lê Thế Hoàn Kim  (VN) 

Số 74-92, đường Triệu Việt Vương, 
phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm, làm tóc.  
 

Nhóm 45: Cho thuê áo cưới.  
 
 

(210) 4-2014-16269 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 
1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm ở dạng sữa; chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước 
hoa; xà phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể, tất cả các sản phẩm nêu trên không dùng 
cho tóc hoặc da đầu.  

 

 
(210) 4-2014-16270 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ALBION CO., LTD.    (JP) 
1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc ((serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 
chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà 
phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể, tất cả các sản phẩm nêu trên không dùng cho tóc 
hoặc da đầu.  

 
 

(210) 4-2014-16271 (220) 16.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (731) ALBION CO., LTD.    (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm ở dạng sữa; chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước 
hoa; xà phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể, tất cả các sản phẩm nêu trên không dùng 
cho tóc hoặc da đầu.  
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(210) 4-2014-16272 (220) 16.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (731) ALBION CO., LTD.    (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 
chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da;  chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy 
trang; bộ trang điểm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể, tất cả các sản 
phẩm nêu trên không dùng cho tóc hoặc da đầu.  

 
 

(210) 4-2014-16273 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ALBION CO., LTD.    (JP) 
1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; 
mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy 
trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể, tất cả các sản 
phẩm nêu trên không dùng cho tóc hoặc da đầu.  

 
 

(210) 4-2014-16274 (220) 16.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (731) ALBION CO., LTD.    (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; 
mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy 
trang; bộ trang điểm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể, tất cả các sản 
phẩm nêu trên không dùng cho tóc hoặc da đầu.  

 

 
(210) 4-2014-16275 (220) 16.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25; A26.4.24; 26.13.25

(731) CHI, TAO-SONG  (TW) 
9F., No. 1, Hongchang 10th St., Taoyuan 
City, Taoyuan County 33077, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý kim loại đã được rèn; mạ kim loại; mạ điện; đúc kim loại; dịch vụ rèn; xử 
lý kim loại. 
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(210) 4-2014-16276 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Huỳnh Quốc Tuấn  (VN) 

20 đường số 20, khu phố 5, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2014-16277 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển mỹ 

phẩm Hoa Tuyền  (VN) 

25/13 đường số 9, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; sữa rửa 
mặt; nước hoa, sữa tắm. 

 
 

(210) 4-2014-16278 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Anh 

Phương  (VN) 

202/9A Lã Xuân Oai, tổ 6, khu phố 3, 
phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội dầu, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2014-16279 (220) 16.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.15.15; A17.2.2; 25.1.25; 21.1.17 

(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH Việt Nghi  (VN)

198 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các trang thiết bị nhà hàng khách sạn; thiết bị buồng phòng: chăn, ga 
(drap), gối nệm, giường phụ, móc áo, áo choàng tắm, khăn các loại, thảm chùi chân, máy 
sấy tóc, máy hơ tay, hộp đựng khăn giấy; thiết bị nhà hàng: dao, muỗng, nĩa, đũa, chén, 
dĩa, ly, nồi buffet, kệ buffet, bình đựng nước trái cây, bàn, ghế, bục phát biểu, bục sân 
khấn, chân nến, bao ghế, khăn trải bàn; thiết bị vệ sinh: máy hút bụi, máy chà sàn, máy 
thổi, máy giặt thảm giặt ghế, máy đánh bóng.  
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(210) 4-2014-16280 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 1.15.15 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 

Số 84, phố Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác. 
 
 

(210) 4-2014-16281 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) 1. NOPHADON JIRAVARAPHAN  (TH)

420 Lakeside Villa 1, 5.5 Km. Bangna-
Trad, Bangplee, Samutprakarn, Thailand 
10540 
2. LALIDA JIRAVARAPHAN  (TH) 
420 Lakeside Villa 1, 5.5 Km. Bangna-
Trad, Bangplee, Samutprakarn, Thailand 
10540 
3. LALINTIP JIRAVARAPHAN  (TH) 
420 Lakeside Villa 1, 5.5 Km. Bangna-
Trad, Bangplee, Samutprakarn, Thailand 
10540 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý nhà hàng khách sạn, quản lý cung cấp đồ ăn thức uống và quản 
lý cung cấp đồ ăn nhanh. 

 
 

(210) 4-2014-16283 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2; A26.11.9; 25.7.20 
(731) SHENZHEN RUIREN ELECTRONICS 

CO.,LTD.  (CN) 
Floor6. E, ChaoLiTong Building, No.5, 
Langshan 1st Rd, Nanshan District, 
Shenzhen, China 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị sạc pin; pin điện.  
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(210) 4-2014-16284 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) SHENZHEN RUIREN ELECTRONICS 
CO.,LTD.   (CN) 
Floor6. E, ChaoLiTong Building, No.5, 
Langshan 1st Rd, Nanshan District, 
Shenzhen, China  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị sạc pin; pin điện.  

 

 
(210) 4-2014-16285 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phúc -

V10  (VN) 

E5/3, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức, vàng; bạc; đá quý. 
 
 

(210) 4-2014-16286 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(731) CBN INTERNATIONAL CO., LTD. (TW)

9F-3, NO.85, Cinghua St., Sanmin 
District, Kaohsiung city 80771, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đan vợt đánh bóng; máy tiện ren vợt đánh bóng; máy cắm lông vũ dùng 
trong sản xuất quả cầu lông.  

 
 

(210) 4-2014-16290 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.21; 2.9.23 
(731) ANAIT LIMITED   (VG) 

P O Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; mỏ neo dùng trong sản xuất đồng hồ; đồng hồ nguyên tử; 
hộp dây cót dùng trong sản xuất đồng hồ; hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ; hộp 
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đựng đồng hồ [trưng bày]; dụng cụ đo thời gian; đồng hồ bấm giây; dụng cụ bấm giờ; 
đồng hồ tích hợp chức năng chỉ thời gian ở nhiều địa điểm; vỏ đồng hồ; kim đồng hồ; 
đồng hồ; đồng hồ chạy điện; bộ máy đồng hồ; đồng hồ điện tử; mặt đồng hồ dùng trong 
sản xuất đồng hồ; đồng hồ chủ (đồng hồ lớn); bộ phận chuyển động của đồng hồ; quả lắc 
dùng trong sản xuất đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; dây đeo của đồng hồ đeo tay; đồng hồ 
mặt trời; dây đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ; mặt kính đồng hồ, 
mặt kính của đồng hồ; lò xo của đồng hồ; đồng hồ đeo tay. 

 

 
(210) 4-2014-16291 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.11; 26.4.2; A18.5.7 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Tâm Thánh  (VN) 

247/15 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh hệ thống cửa hàng mua bán: các sản phẩm dành cho trẻ em gồm ba 
lô, túi xách, va-li, bóp (ví), giày dép, quần áo, khăn các loại, các loại bỉm và tã, mũ nón, 
kẹp tóc, băng đô, bông tai giả, vòng đeo tay các loại, thú nhồi bông, đồ chơi, mắt kính, 
phấn thơm, nước hoa, sữa tắm, dầu gội đầu, bông ngoái tai, ly uống nước, chén bát ăn 
cơm, bình sữa, núm vú giả, chậu tắm, bình nước, đồ nội thất cho trẻ em gồm tủ quần áo, 
bàn ghế, tủ nhựa, giá sách, giường, tủ đầu giường, đèn bàn, nôi, xe đẩy, văn phòng phẩm 
gồm sách vở, bảng, bút, kéo, thước, com-pa, màu vẽ, đồ chơi xếp hình, keo dán các loại, 
giấy màu, ghim bấm các loại, hộp đựng bút.  

 

 
(210) 4-2014-16293 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16294 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) F.O.S APPAREL GROUP SDN BHD  (MY)
Level 18, The Gardens North Tower, 
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng, hộp đựng kính áp tròng, kính râm dùng trong thể thao, kính 
quang học, đồ dùng quang học, lăng kính quang học, bao đựng kính, gọng kính, kính râm, 
hộp đựng kính mắt, dây chuyền nhỏ buộc kính mắt (dùng cho kính mắt), dây nhỏ buộc 
kính mắt (dùng cho kính mắt), gọng kính mắt, kính mắt, thị kính và kính che mắt (cho đỡ 
chói). 

 

Nhóm 25: Quần áo cho nam, nữ và trẻ em; ủng; giày và dép đi trong nhà. 
 

 
(210) 4-2014-16296 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HEALTU 2000 INC  (CA) 
70 Beaver Creek Road#30, Richmond 
Hill, Ontario, L4B 3B2, Canada  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-16297 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HEALTU 2000 INC  (CA) 
70 Beaver Creek Road#30, Richmond 
Hill, Ontario, L4B 3B2, Canada  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-16298 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) HEALTU 2000 INC  (CA) 
70 Beaver Creek Road#30, Richmond 
Hill, Ontario, L4B 3B2, Canada  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-16299 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HEALTU 2000 INC  (CA) 
70 Beaver Creek Road#30, Richmond 
Hill, Ontario, L4B 3B2, Canada  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16300 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HEALTH 2000 INC   (CA) 
70 Beaver Creek Road#30, Richmond 
Hill, Ontario, L4B 3B2, Canada  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16301 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HEALTH 2000 INC  (CA) 
70 Beaver Creek Road#30, Richmond 
Hill, Ontario, L4B 3B2, Canada  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-16302 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HEALTH 2000 INC   (CA) 
70 Beaver Creek Road#30, Richmond 
Hill, Ontario, L4B 3B2, Canada   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16304 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A25.7.21 
(591) Xanh đen, đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Lê 

Dương  (VN) 

Số 4i-5i Quân Trấn, Hùng Vương, 
phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn lưu trú; dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quán nước giải khát.  
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(210) 4-2014-16305 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, xanh dương sẫm, vàng cam.

(731) Công ty TNHH MELDOSOL Việt 

Nam  (VN) 

Số 32, ngõ 243, phố Nam Dư, phường 

Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong, sáp ong, keo ong, sữa ong chúa.  
 

 
(210) 4-2014-16306 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 5.3.20; A3.13.4; A3.13.24 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh lá mạ. 

(731) Công ty TNHH MELDOSOL Việt 

Nam  (VN) 

Số 32, ngõ 243, phố Nam Dư, phường 

Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong, sáp ong, keo ong, sữa ong chúa.  
 

 
(210) 4-2014-16307 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 5.5.4; A5.5.21 

(591) Đen, trắng, vàng cam, hồng nhạt, vàng. 

(731) Công ty TNHH MELDOSOL Việt 

Nam  (VN) 

Số 32, ngõ 243, phố Nam Dư, phường 

Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong, sáp ong dùng làm thực phẩm, keo ong dùng làm thực phẩm, sữa ong 

chúa dùng làm thực phẩm.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1276 

(210) 4-2014-16308 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, da cam, 

vàng, trắng. 
(731) VIVRA WELLNESS   (IN) 

Shop No. 129 Ectasy First Floor City of 
Joy, Mulund West, City: Greater 
Mumbai (M CORP.), 400080, Taluka: 
Mumbai, District: Mumbai, Maharashtra, 
India  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2014-16309 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hùng Việt Phát   (VN) 

164 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  

 

 
(210) 4-2014-16311 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) TANNING RESEARCH 

LABORATORIES, LLC   (US) 
1190 N. US Highway 1, Ormond Beach, 
FL 32174, U.S.A.  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Nước xức, chất gien (gel), kem hoặc chất lỏng dạng xịt có chứa thuốc dùng 
thoa da khi bị cháy nắng; chế phẩm có chứa thuốc để bảo vệ da; chế phẩm chăm sóc da có 
chứa thuốc.  

 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân (không được xếp vào các nhóm khác).  
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(210) 4-2014-16312 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.12; A5.1.5; A5.1.16 
(731) TANNING RESEARCH 

LABORATORIES, LLC   (US) 
1190 N. US Highway 1, Ormond Beach, 
FL 32174, U.S.A.  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc da khi đi nắng và sản phẩm chăm sóc da (không chứa 
thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm); các chế phẩm bảo vệ da khi đi nắng (chế phẩm 
chống nắng có tác dụng lọc tia nắng có hại cho da và chế phẩm chống nắng ngăn tia nắng 
tiếp xúc với da) dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Nước xức, chất gien (gel), kem hoặc chất lỏng dạng xịt có chứa thuốc dùng 
thoa da khi bị cháy nắng; chế phẩm có chứa thuốc để bảo vệ da; chế phẩm chăm sóc da có 
chứa thuốc.  

 

Nhóm 25: Đồ đi ở chân (không được xếp vào các nhóm khác).  
 

 
(210) 4-2014-16313 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.1; 25.1.6; 24.1.1; A7.1.12; 7.1.5; 
A1.1.10 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Hoàng Phương   (VN) 

Thôn Đường Yên, xã Xuân Nén, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa và sản phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Trà (chè), trà xanh (đồ uống); nước ép và chiết xuất từ trà xanh (đồ uống); các 
loại chè, cà phê dùng cho thực phẩm và đồ uống.  

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không cồn; đồ uống từ hoa quả; nước ép hoa quả; 
nước uống tăng lực cho mục đích giải khát; bia; nước khoáng (đồ uống); xi-rô và chế 
phẩm để làm đồ uống; nước uống tinh khiết.  

 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu, quảng cáo hàng lương thực thực phẩm, đồ uồng như 
sữa đậu nành, đá tinh khiết (để ăn), nước đá, nước trà đóng chai, kem, cà phê, chè, đường, 
gạo, bột sắn, chất thay thế cà phê, sản phẩm kết hợp với sữa, bia, nước uống giải nhiệt 
đóng chai, nước suối, nước khoáng và nước có ga, các loại đồ uống, nước ép hoa quả, 
nước trải cây lên men, đồ uống, đồ uống ngọt không có rượu, xi-rô, các chất cô đặc và bột 
để làm đồ uống, nước tăng lực, nước giải khát có hương vị, nước uống dùng cho thể thao và 
các chế phẩm dùng để sản xuất các loại đồ uống, rượu vang, các loại rượu mạnh, rượu mùi.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1278 

(210) 4-2014-16314 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION   (JP) 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh sử dụng trong gia đình.  
 

 
(210) 4-2014-16315 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy  

 

 
(210) 4-2014-16316 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy.  

 

 
(210) 4-2014-16317 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1279 

(210) 4-2014-16318 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16319 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16320 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16321 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1280 

(210) 4-2014-16322 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16323 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

(210) 4-2014-16324 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16325 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1281 

(210) 4-2014-16326 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16327 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16328 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16329 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1282 

(210) 4-2014-16330 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16331 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16332 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16333 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1283 

(210) 4-2014-16334 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, trái 
cây sấy. 

 

 
(210) 4-2014-16335 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương.  
 

 
(210) 4-2014-16336 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương. 
 

 
(210) 4-2014-16337 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, bột ngọt, tương cà chua, tương ớt, nước tương. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1284 

(210) 4-2014-16339 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDICI Việt Nam  

(VN) 

Số nhà 39, ngõ 88, phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2014-16340 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 21.1.17; 26.3.4; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh rêu sẫm. 
(731) Công ty TNHH GIOBRAND  (VN)

387-389 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phân tích và nghiên cứu thị trường; marketing; 
quan hệ công chúng; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị. 

 

 
(210) 4-2014-16341 (220) 16.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) BION HEALTHCARE PVT.LTD.  (IN) 
313, Neelkanth Palace-B, 100 Feet 
Anand Nargar Road, Satellite 
Ahmedabad 380015, Gujarat, India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 
 

 
(210) 4-2014-16342 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mũi Kim Vàng  (VN) 

257 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón). 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1285 

(210) 4-2014-16343 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Myolie Trần  (VN)

22 đường số 9, khu phố 4, phường Bình 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-16344 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Bena  

(VN) 

95/86/21 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-16345 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 25.7.25; 
A5.5.22; 5.5.19 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
vàng đồng, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Bena  

(VN) 

95/86/21 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-16346 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.7.25; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, xanh ngọc sẫm, cam, đỏ, 

vàng, hồng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Tuấn Anh  (VN) 

136A Khiếu Năng Tĩnh, khu phố 8, 
phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm làm cho người thon lại; kem làm trắng da; 
mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm chống nắng. 

 

 
(210) 4-2014-16347 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Đỏ. 
(731) Nguyễn Tấn Trung   (VN) 

Lô 2 BT5 Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hát karaoke. 
 

 
(210) 4-2014-16348 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 1.15.5; 23.1.1 
(591) Trắng, xám, đỏ thậm, đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Minh Phương Thịnh  (VN) 

66 Võ Văn Tần, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 

Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi ghép hình; gấu bông, 
gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1287 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2014-16349 (220) 17.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 4.3.3; 26.13.1 

(591) Vàng, trắng, nâu, đen. 
(731) Công ty cổ phần VNG  (VN)

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 

Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi ghép hình; gấu bông, 
gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2014-16350 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH L.H. Thiên Bình  

(VN) 

58 đường C12 Cộng Hòa, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ nội thất].   
 

Nhóm 24: Chăn; rèm cửa ra vào; màn chống muỗi; túi ngủ [dạng tấm phủ], túi ngủ [chăn 
phủ]; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; đồ bằng vải dùng cho giường; vỏ nệm. 
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Nhóm 27: Tấm thảm.  
 

 
(210) 4-2014-16351 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất sơn APBOLLO  (VN) 

8/14 Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; sơn phủ, sơn lót, sơn 
phủ cho gỗ. 

 
Nhóm 17: Sơn cách điện, cách nhiệt. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại: nhựa (Acrylic, Epoxy, Resin), chất lỏng phụ trợ dùng với tác 
nhân, chất pha loãng sơn (Aceton, Toluene; Xylen...). 

 

 
(210) 4-2014-16352 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 25.1.6; A15.7.2; 15.7.1 
(591) Xanh, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại Ha 

Va  (VN) 

266/20 Độc Lập, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, đồ uống có cồn (trừa bia). 
 

 
(210) 4-2014-16353 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 1.15.11; A11.3.4 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng, xanh lá cây, ghi. 
(731) Công ty TNHH Tám Trình   (VN)

A1 Quang Trung I, xã Gia Lâm, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân; cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1289 

(210) 4-2014-16355 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25; A26.4.6 
(731) Công ty TNHH Đại Tây Dương  

(VN) 

Lô F, đường số 5, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
 
 

(210) 4-2014-16356 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Vạn Phúc  (VN) 

41 đường 783 Tạ Quang Bửu, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Tấm che mắt khi ngủ; mũ trùm đầu; miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót 
dùng cho đồ đi chân; thắt lưng (trang phục). 

 
 

(210) 4-2014-16357 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.3 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Vạn Phúc  (VN) 

41 đường 783 Tạ Quang Bửu, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Tấm che mắt khi ngủ; mũ trùm đầu; miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót 
dùng cho đồ đi chân; thắt lưng (trang phục). 

 
 

(210) 4-2014-16359 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.13.1; 1.15.23 
(591) Xám, xanh lục. 
(731) Lê Thị Minh Nguyệt  (VN) 

633/18/7G Lê Hồng Phong, phường 10, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-16361 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hợp tác xã chè Tân Cương 

Phúc Linh  (VN) 

Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 
 

(210) 4-2014-16363 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.4 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiên Lâm   (VN) 

40 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc trừ sâu hoạt động bằng động cơ chạy xăng; máy phun thuốc 
trừ sâu hoạt động bằng điện; máy cắt cỏ; máy cưa xích. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy phun thuốc trừ sâu hoạt động bằng động cơ chạy xăng; mua bán 
máy phun thuốc trừ sâu hoạt động bằng điện; mua bán máy cắt cỏ; mua bán máy cưa xích. 

 

 
(210) 4-2014-16364 (220) 17.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 15.7.1; A5.7.22; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 
đậm, nâu nhạt, nâu đậm. 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Bản Sắc Việt  (VN) 

965 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay. 
 

 
(210) 4-2014-16365 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Bản Sắc Việt  (VN) 

965 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Ca vát; khăn choàng. 
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(210) 4-2014-16366 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.4; 4.5.5; A7.1.12; A6.7.5 
(731) Công ty TNHH An An Phát  (VN)

159/9/12 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, tã em bé. 
 

 
(210) 4-2014-16367 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.15.15 
(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 

Bảo Tín  (VN) 

90/13 Tân Thới Nhất 21, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2014-16368 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.3.13 
(591) Đỏ, ghi xám. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 

Bảo Tín  (VN) 

90/13 Tân Thới Nhất 21, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2014-16372 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Trần Thụy Thúy Vi  (VN) 

184/54 Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm điện gia dụng như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp hồng 
ngoại, bộ đồ dùng nhà bếp, chảo chống dính.  
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(210) 4-2014-16373 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  (VN)

685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-16374 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  (VN)

685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-16375 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  (VN)

685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-16376 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  (VN)

685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-16377 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  (VN)

685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2014-16378 (220) 17.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng.

(731) Công ty TNHH Genesis Pure 

Việt Nam  (VN) 

Tầng 7 tòa nhà Oriental Tower, số 324 

Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 

chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Thực phẩm chế biến sẵn trên cơ sở chiết xuất từ rau, quả; thực phẩm chế biến 

sẵn trên cơ sở chiết xuất từ măng cụt, kỳ tử; chế phẩm dùng chế biến thực phẩm trên cơ sở 

chiết xuất từ rau, quả; rau, quả đã được nấu chín, bảo quản, phơi khô được đóng hộp; nước 

ép rau, quả (măng cụt, kỳ tử) dùng để nấu ăn; mứt quả.  
 

 
(210) 4-2014-16379 (220) 17.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 26.15.1; 26.15.15; 26.1.1 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 

LTD.  (CN) 

No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 

Dongguan, Guangdong, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính ứng dụng, có 

thể tải xuống được; máy fax; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ghi hình; 

máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị báo động (bằng âm thanh); pin điện.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu hoá học; thiết kế công nghiệp; thiết kế phần 

mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SanS), 

(phần mềm hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người sử 

dụng truy cập từ xa); điện toán đám mây; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống 

máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính. 
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(210) 4-2014-16380 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A9.9.15; 26.3.4; 26.4.2 
(591) Nâu, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Thế Hệ Trẻ  (VN) 

Số 47 đường số 9, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo; đào tạo các khóa học ngắn ngày theo chuyên đề; dịch vụ dạy kèm; tổ 
chức hội thảo và hội nghị chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; xuất bản 
sách.  

 

 
(210) 4-2014-16381 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh đen, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tiến Biển  (VN)

Thôn Trinh Cát, xã Đông Cơ, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 
 

(210) 4-2014-16382 (220) 17.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A25.7.22; 1.15.23; A3.9.12; 3.9.1 

(591) Vàng cam, vàng, xanh lá cây, xanh 
dương nhạt, hồng. 

(731) Nguyễn Đình Phương  (VN)

17.32 chung cư G, khu Miếu Nổi, 
phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm - chất chiết ra từ cá; dầu thực vật.  
 

 
(210) 4-2014-16383 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Luông  (VN) 

Số 232, ấp An Định 2, chợ Cái Bông, xã An 
Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền [đồ 
trang sức, đồ kim hoàn]. 

 
 

(210) 4-2014-16384 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.13.25; A1.1.8; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Thái Thành 

Nhân  (VN) 

E7/211A, quốc lộ 50, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, gồm: tủ, giường, ghế, bàn, kệ ti vi, bàn trang điểm.  
 
 

(210) 4-2014-16385 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng thương mại Khánh 

Trân  (VN) 

169 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện); sơn chống thấm; sơn chống rỉ.  
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2014-16386 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Da cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

trang trí nội thất Trường 

Thịnh Phát  (VN) 

910/5 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị nhà bếp, thiết bị vệ 
sinh, trang thiết bị ngành xây dựng.  
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(210) 4-2014-16387 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.15; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, xanh dương 

nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Tiến Thịnh  (VN) 

Lô P1, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16388 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.15; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, xanh dương 

nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Tiến Thịnh   (VN) 

Lô P1, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-16390 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16391 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16392 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16393 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16394 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam 

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16395 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16396 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.16 
(591) Nâu sẫm, nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

& xuất nhập khẩu Hưng Thắng  

(VN) 

Tầng 7 tòa nhà 52 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-16397 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

& xuất nhập khẩu Hưng Thắng  

(VN) 

Tầng 7 tòa nhà 52 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16398 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

& xuất nhập khẩu Hưng Thắng  

(VN) 

Tầng 7 tòa nhà 52 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16399 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng Nước 

Hoa 168  (VN) 

540 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nước hoa); đại lý thông tin thương 

mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt bàng. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-16400 (220) 17.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 26.4.2

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Cửa hàng Nước 

hoa 168  (VN) 

540 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nước hoa); đại lý thông tin thương 

mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 

quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  
 

 
(210) 4-2014-16401 (220) 17.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) A1.5.3; 7.15.6; A26.11.13 

(591) Hồng, trắng, xanh nước biển đậm, xanh 

lá cây. 

(731) Công ty TNHH cơ khí chế tạo 

công nghệ mới Miền Nam  (VN) 

411 đường Phú Thọ Hòa, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy cán; máy gia công kim loại; máy công cụ; máy tiện (máy công cụ).  
 

 
(210) 4-2014-16403 (220) 17.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 20.5.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Tân Kim Phụng  

(VN) 

F44/68 ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; giấy bao gói. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (giấy cuộn, giấy vệ sinh); đại lý 

thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 

mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  
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(210) 4-2014-16405 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) LIST HOLDING AG   (CH) 
Berstel strasse 24, CH 4422 Arisdorf, 
Switzerland 

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng trong công nghệ chất dẻo nhớt và thiết bị của máy này, cụ thể là lò 
nhào trộn đơn trục và đa trục; máy trộn và máy nhào trộn dùng trong công nghiệp, bao 
gồm: vỏ máy, trục máy, bộ phận nhào trộn, bộ phận đo mức nhào trộn, thanh trộn, ổ trục, 
bộ truyền động, thiết bị đầu vào và thiết bị đầu ra và thiết bị khử bụi (là bộ phận của máy 
trộn và máy nhào trộn).  

 

Nhóm 42: Tư vấn kỹ thuật, triển khai và thiết kế thi công trong công nghệ chất dẻo nhớt, 
cụ thể là trong lĩnh vực trao đổi chất và nhiệt bằng cách sử dụng các máy móc và thiết bị 
trộn nhào trộn; thiết kế máy và thiết bị công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-16406 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh, hồng sen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 

Quang Minh Anh  (VN) 

163/19/1 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-16408 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.24; 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Đỏ, xanh nước biển, cam. 
(731) Công ty cổ phần khai thác và 

quản lý chợ đầu mối Hà Nội  

(VN) 

C4, số 25 đường Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản bao gồm: tinh bột sắn, sắn (củ mì), lạc (đậu phộng), 
điều, ngô, khoai lang, đỗ, lúa, rau. 
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(210) 4-2014-16409 (220) 17.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.9.1; 3.13.1; 25.7.25; 25.1.25 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) 1. Lê Thị Thu Hằng   (VN) 

Số 217C phố An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Thị Phú Tâm  (VN) 

Số 15/188, phố Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy; đồ đội đầu, găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; thắt lưng 
(trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy; đồ đội đầu, găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; thắt 
lưng (trang phục).  

 
 

(210) 4-2014-16410 (220) 17.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.1.1; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Lê Thị Thu Hằng  (VN) 

Số 217C phố An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Pa-tê gan; xúc xích; lạp xưởng; thịt giăm bông; thịt lợn muối; nước mắm; trái 
cây được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Gia vị; xốt (gia vị); nước tương; hương liệu cho đồ uống; bánh ngọt; kem lạnh.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước uống có gas.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: pa-tê gan; giăm bông; thịt Iợn muối; xúc xích; lạp xưởng; 
nước mắm; gia vị; nước tương. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn; căng tin. 

 

 
(210) 4-2014-16411 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

cung ứng dịch vụ TAD  (VN) 

Số 54 Hàm Tử Quan, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng dùng cho điện thoại di động; chương trình trò chơi trên 
điện thoại di động, điện thoại; phụ kiện điện thoại di động.  

 
Nhóm 35: Mua bán điện thoại; mua bán phụ kiện điện thoại di động; mua bán phần mềm 
ứng dụng cho điện thoại di động.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa điện thoại; bảo dưỡng và sửa chữa phụ kiện điện thoại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm ứng dụng cho điện thoại di động; dịch vụ cài đặt 
ứng dụng cho điện thoại di động; dịch vụ số hóa tư liệu, dịch vụ cho thuê máy chủ đặt 
trang tin điện tử; dịch vụ tạo lập và duy trì trang web cho người khác.  

 
 

(210) 4-2014-16412 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

cung ứng dịch vụ TAD   (VN) 

Số 54 Hàm Tử Quan, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in.  

 
 

(210) 4-2014-16413 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Đinh Tuấn Hiệp  (VN) 

Số 5, ngách 218/125, phố chợ Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2014-16414 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Đinh Tuấn Hiệp  (VN) 

Số 5, ngách 218/125, phố chợ Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2014-16415 (220) 17.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A7.1.11; 7.1.24; 26.15.15 

(591) Vàng, da cam, đỏ, xanh lam, xanh tím, 
tím nhạt, trắng. 

(731) Vũ Ngọc Hoà  (VN) 

Tổ 14, phường Phúc Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nội thất, sơn ngoài trời.  
 

 
(210) 4-2014-16416 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16 
(731) Công ty TNHH sản phẩm xây 

dựng DINGO   (VN) 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; bê tông; bê tông tươi.  
 

 
(210) 4-2014-16417 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.15 
(731) VERTEX MACHINERY WORKS CO., 

LTD.  (TW) 
1FL., No. 296, Sec. 1, Fongshih Road., 
Fengyuan Dist., Taichung City 420, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 

 
(210) 4-2014-16418 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.19; 26.15.11; 20.7.1; 26.15.9 
(731) VERTEX MACHINERY WORKS CO., 

LTD.   (TW) 
1FL., No. 296, Sec. 1, Fongshih Road., 
Fengyuan Dist., Taichung City 420, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
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(210) 4-2014-16419 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) IDEMITSU KOSAN CO., LTD.   (JP) 
1-1, 3-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hydrocacbon; iso-para-phin dạng hydrocacbon (hóa chất 
công nghiệp); dung môi (hóa chất công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2014-16421 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8 
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

Tuổi Trẻ   (VN) 

Tầng 18, tòa nhà Icon 4, 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động, phần mềm ứng dụng trên máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2014-16422 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty cổ phần hợp tác 

Thành Công  (VN) 

Số 29- ngõ 72, phố Chính Kinh, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: Đầu nối ống không bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: ống dẫn cứng không bằng kim loại (xây dựng). 
 

 
(210) 4-2014-16423 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở Nguyễn Minh Tâm  (VN)

ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa tinh luyện (dầu ăn); bột sữa dừa; nước cốt dừa đóng lon; thủy sản chế 
biến như: tôm, cá đông lạnh, sấy khô.  
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(210) 4-2014-16425 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CVI  (VN) 

Phòng 303, nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-16426 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ALISHAN GROUP LIMITED  (HK) 
Flat/Rm A 13/F Hang Seng, Tsuen Wan 
Building, 289 Sha Tsui Road, Tsuen 
Wan NT, Hongkong 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu điện tử; thuốc lá; thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; hộp đựng thuốc 
lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; hộp đựng thuốc lá để hít; diêm; hộp diêm; bật 
lửa dành cho người hút thuốc; đầu lọc thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2014-16427 (220) 17.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.20; 5.3.9; A5.5.21 

(591) Xanh, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Vân Anh  (VN)

Số 2, ngõ 389/6 phố Vọng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; tấm lót cốc bằng vải; rèm cửa ra vào; vỏ 
gối; lụa.  

 

Nhóm 25: Quần áo; áo váy; khăn quàng cổ; váy; áo vest; áo dài của phụ nữ mặc trong 
những dịp đặc biệt. 

 

 
(210) 4-2014-16428 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ 
thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ 
phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; chế 
phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm chăm sóc 
da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm dùng để 
cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông (không chứa 
dược chất), chế phẩm (mỹ phẩm) làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống 
nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi 
da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mục đích mỹ phẩm), tăm bông 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau 
mỹ phẩm (được tẩm nước thơm mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm 
hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho 
mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm), xà phòng có 
chứa dược chất. 

 

 
(210) 4-2014-16429 (220) 17.07.2014

 

  

(441) 25.09.2014
(540) (531) 26.1.6; 25.7.25

(591) Xanh lá cây, tím, đỏ, đen, trắng, vàng, da 
cam, hồng. 

(731) Công ty cổ phần 8 Media  (VN) 

Số 143, ngõ 69A, đường Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm; dịch vụ 

thiết kế đồ họa; dịch vụ thiết kế nội thất; tư vấn thiết kế. 
 
 

(210) 4-2014-16431 (220) 17.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Như Tâm  (VN) 

G3-4, đường số 10, KDC Phú An, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-16433 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.1; A19.11.11 
(731) Công ty TNHH CARBOLINE Việt 

Nam  (VN) 

Lô D-4R-CN, KCN Mỹ Phước 3, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn sàn; sơn tường; sơn chống thấm; vecni; thuốc màu; thuốc nhuộm (không 
dùng cho mục đích trang điểm). 

 

 
(210) 4-2014-16434 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Trường Giang  (VN) 

103 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng; gạch ốp lát; gạch lát nền; gạch trang trí. 
 

 
(210) 4-2014-16435 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Hoàng Thị Nội  (VN) 

Đội 6, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, khăn quàng cổ, bít tất. 
 

 
(210) 4-2014-16436 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.2.1 
(731) Lê Thanh Tùng  (VN) 

61 Đỗ Đăng Tuyển, ấp lô 6, xã An Nhơn 
Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; chế phẩm cọ rửa sàn nhà; chế phẩm làm mềm vải (dùng để 
giặt); chế phẩm để giặt; chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ). 
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(210) 4-2014-16437 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; A3.4.2; 3.4.13; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Lê 

Gia  (VN) 

90/14/18 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò, sản phẩm chế biến từ thịt bò. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-16438 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) LION STATIONERY CO. PTE LTD.  
(SG) 
29 Kaki Bukit Road 2, K.B. Warehouse 
Complex, Singapore 417852 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính [keo dán] cho 
mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; tập anbom; 
thẻ thông báo [văn phòng phẩm]; vật liệu đóng sách; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; 
hộp cho bút; giá nhỏ chia ngăn để đựng văn phòng phẩm [đồ dùng văn phòng]; vải dùng 
để đóng sách; chất lỏng để xoá [đồ dùng văn phòng]; bìa [văn phòng phẩm]; dao rọc giấy 
[đồ dùng văn phòng]; bộ phân phối băng dính [đồ dùng văn phòng]; bìa tệp hồ sơ [văn 
phòng phẩm]; bảng vẽ; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; tập giấy vẽ; bút vẽ; đinh ấn để đính giấy 
vẽ vào bàn vẽ; hộp dụng cụ vẽ; eke để vẽ; thước vuông góc để vẽ; băng đàn hồi cho văn 
phòng; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; bút máy; thước lượn để kẻ đường 
cong; quả địa cầu; keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vải hồ gôm cho mục 
đích văn phòng; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; gôm [chất dính] cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; thiết bị dán nhãn bằng tay; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; đất sét 
để nặn; thiết bị đục lỗ dùng cho văn phòng; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; tập giấy viết 
[văn phòng phẩm]; tập giấy viết thư; hộp màu vẽ [đồ dùng học sinh]; bút lông để vẽ; bút 
lông dùng cho họa sỹ; giá vẽ của họa sỹ; máy vẽ truyền [dụng cụ vẽ]; dải băng giấy; tờ 
giấy [văn phòng phẩm]; máy hủy giấy [sử dụng cho văn phòng]; cái kẹp giấy; vật dụng 
chặn giấy; bút màu [bút sáp]; hồ dán cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; ống cắm bút 
chì; ống đựng ruột bút chì; ruột bút chì; gọt bút chì; máy gọt bút chì; bút chì; quản bút; 
bút [đồ dùng văn phòng]; tẩy bằng cao su; thước vẽ; đồ dùng cho trường học [văn phòng 
phẩm]; băng keo tự dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; tấm xenluloza tái chế 
dùng để bao gói hàng hoá; thước vuông góc; miếng đệm dùng để đóng dấu; vật dụng giữ 
con dấu; con dấu [đóng dấu]; con dấu địa chỉ; hộp đựng con dấu; ống cắm bút và bút chì; 
ghim dập cho văn phòng; dụng cụ dập ghim [đồ dùng văn phòng]; hồ dán bằng tinh bột 
cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; văn phòng phẩm; chữ bằng thép; bút bằng thép; 
hộp khuôn tô màu; tấm khuôn tô màu; khuôn tô màu; khuôn tô màu [văn phòng phẩm]; 
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giấy dính [văn phòng phẩm]; bảng tính số học, bàn tính; thẻ cho phiếu thư mục; đồ dùng 
giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; đồ dùng giảng dạy dưới dạng đồ chơi; giấy kính dùng 
cho máy chiếu [văn phòng phẩm]; ru băng máy chữ; xi niêm phong; giấy gói [văn phòng 
phẩm]; giấy bao gói; hộp đựng đồ viết [bộ dụng cụ]; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; 
phấn viết; vật liệu dùng để viết; vở viết hoặc vẽ; tập giấy viết; giấy viết; bảng đá đen dùng 
để viết; bảng viết. 

 

 
(210) 4-2014-16439 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(731) LION STATIONERY CO. PTE LTD.  

(SG) 
29 Kaki Bukit Road 2, K.B. Warehouse 
Complex, Singapore 417852 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính [keo dán] cho 
mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; tập anbom; 
thẻ thông báo [văn phòng phẩm]; vật liệu đóng sách; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; 
hộp cho bút; giá nhỏ chia ngăn để đựng văn phòng phẩm [đồ dùng văn phòng]; vải dùng 
để đóng sách; chất lỏng để xoá [đồ dùng văn phòng]; bìa [văn phòng phẩm]; dao rọc giấy 
[đồ dùng văn phòng]; bộ phân phối băng dính [đồ dùng văn phòng]; bìa tệp hồ sơ [văn 
phòng phẩm]; bảng vẽ; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; tập giấy vẽ; bút vẽ; đinh ấn để đính giấy 
vẽ vào bàn vẽ; hộp dụng cụ vẽ; eke để vẽ; thước vuông góc để vẽ; băng đàn hồi cho văn 
phòng; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; bút máy; thước lượn để kẻ đường 
cong; quả địa cầu; keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vải hồ gôm cho mục 
đích văn phòng; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; gôm [chất dính] cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; thiết bị dán nhãn bằng tay; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; đất sét 
để nặn; thiết bị đục lỗ dùng cho văn phòng; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; tập giấy viết 
[văn phòng phẩm]; tập giấy viết thư; hộp màu vẽ [đồ dùng học sinh]; bút lông để vẽ; bút 
lông dùng cho họa sỹ; giá vẽ của họa sỹ; máy vẽ truyền [dụng cụ vẽ]; dải băng giấy; tờ 
giấy [văn phòng phẩm]; máy hủy giấy [sử dụng cho văn phòng]; cái kẹp giấy; vật dụng 
chặn giấy; bút màu [bút sáp]; hồ dán cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; ống cắm bút 
chì; ống đựng ruột bút chì; ruột bút chì; gọt bút chì; máy gọt bút chì; bút chì; quản bút; 
bút [đồ dùng văn phòng]; tẩy bằng cao su; thước vẽ; đồ dùng cho trường học [văn phòng 
phẩm]; băng keo tự dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; tấm xenluloza tái chế 
dùng để bao gói hàng hoá; thước vuông góc; miếng đệm dùng để đóng dấu; vật dụng giữ 
con dấu; con dấu [đóng dấu]; con dấu địa chỉ; hộp đựng con dấu; ống cắm bút và bút chì; 
ghim dập cho văn phòng; dụng cụ dập ghim [đồ dùng văn phòng]; hồ dán bằng tinh bột 
cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; văn phòng phẩm; chữ bằng thép; bút bằng thép; 
hộp khuôn tô màu; tấm khuôn tô màu; khuôn tô màu; khuôn tô màu [văn phòng phẩm]; 
giấy dính [văn phòng phẩm]; bảng tính số học, bàn tính; thẻ cho phiếu thư mục; đồ dùng 
giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; đồ dùng giảng dạy dưới dạng đồ chơi; giấy kính dùng 
cho máy chiếu [văn phòng phẩm]; ru băng máy chữ; xi niêm phong; giấy gói [văn phòng 
phẩm]; giấy bao gói; hộp đựng đồ viết [bộ dụng cụ]; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; 
phấn viết; vật liệu dùng để viết; vở viết hoặc vẽ; tập giấy viết; giấy viết; bảng đá đen dùng 
để viết; bảng viết. 
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(210) 4-2014-16440 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) PASCO SHIKISHIMA CORPORATION  
(JP) 
3, Shirakabe 5-chome, Higashi-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken Japan 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mì; chế 
phẩm ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; mật ong; 
nước mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt [gia vị]; gia vị; bánh 
mì kẹp nhân; bột nhào cho thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-16442 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 24.17.5; 1.15.23 
(731) LA BICYCLE (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
58 Moo 2, Tambol Oam-Yai, Amphur 
Sampran, Nakornpathom Province 
73160, Thailand 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng thay thế của xe đạp; xe chạy bằng điện (phương tiện giao 
thông) và phụ tùng thay thế của xe chạy bằng điện; xe cộ (phương tiện giao thông). 

 

 
(210) 4-2014-16443 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) BLISSFUL CENTANY 

INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh xốp, bánh quế; bánh tổ ong.  
 
 

(210) 4-2014-16444 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, cụ thể là thuốc chống đông tụ sử dụng trong điều trị hội chứng 
nghẽn động mạch vành cấp tính, bệnh nghẽn tĩnh mạch sâu và bệnh tắc tĩnh mạch phổi. 

 
 

(210) 4-2014-16445 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, và các bộ phận, phụ kiện của ôtô cụ thể là: động cơ dùng cho ô tô; lốp 

dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô; thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe 
« tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn 
dùng cho ô tô; bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ 
lưới tản nhiệt dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng 
cho xe cộ; giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô (chi tiết dùng cho ô tô); bậc thang lên 
xuống dùng cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng 
cho xe ô tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe « 
tô; ống xả khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo 
dùng cho xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc 
hãm) dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành 
bánh xe; vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý 
(dạng thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; 
bánh lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền 
động dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; 
cần điều khiển cấp truyền động (cần sổ) dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng 
cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; 
đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng cho ô tô; dường gờ trang trí phía bên 
cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp 
ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng 
dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho 
xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; 
xe gắn máy, và các bộ phận, phụ kiện của xe gắn máy cụ thể là: động cơ cho xe gắn máy; 
lốp xe gắn máy; bánh xe gắn máy; gương chiểu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng 
cho xe cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ (chi tiết dùng cho phương tiện giao thông); giá gắn 
giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình nhiên liệu dùng 
cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ 
bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm phủ xe gắn 
máy [đã tạo hình]; giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước 
dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên dùng cho 
xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe găn máy; 
đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi 
đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; 
các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền. 
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(210) 4-2014-16446 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xe điện Châu Âu  

(VN) 

Tầng 5, nhà D1, 161 đường Nguyễn 
Lương Bằng, phường Quang Trung, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, các phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện liên quan. 
 
 

(210) 4-2014-16447 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, xám, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH xe điện Châu Âu  

(VN) 

Tầng 5, nhà D1, 161 đường Nguyễn 
Lương Bằng, phường Quang Trung, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, các phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện liên quan. 
 
 

(210) 4-2014-16448 (220) 17.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên MEGAVINA  (VN)

Số 56, đường số 12, tỉnh lộ 793, ấp 
Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ cuộc tham quan du lịch. 
 
 

(210) 4-2014-16449 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16 

(731) Phạm Thị Thu Hồng  (VN) 

27/18 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất xử lý ao hồ; chất kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt nấm; chất diệt cỏ dại và 
động vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh cho cây. 

 

Nhóm 29: Sữa bột. 
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(210) 4-2014-16450 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.5.1; 26.4.1; 26.7.25; 26.13.25 

(731) Ngụy Ngọc Hiếu  (VN) 

Số 2G, ngõ 237, đường Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Ví đựng danh thiếp; ví đựng tiền, ví bỏ túi; ví đựng đồ trang điểm; cặp da; balo; 
túi xách tay. 

 

 
(210) 4-2014-16451 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) HO CHIN CHANG   (TW) 
No 504, Zi You Street, West Park, Jia Yi 
City, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: dầu gội; Sữa tắm; phấn trang điểm; kem làm trắng da; kem dưỡng 
môi; son môi. 

 

 
(210) 4-2014-16452 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 20.7.1; 1.5.1; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Cam, đỏ, xanh. 
(731) Văn phòng luật sư Nam Hà Nội  

(VN) 

Số 73 ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 

 
(210) 4-2014-16453 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH mạng việt Toàn 

Cầu  (VN) 

Số 14 Alexandre de Rhodes, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình và truyền dẫn, phát sóng; phát sóng 
truyền thanh, truyền hình không dây.  
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Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình 
biểu diễn; giải trí qua truyền thanh; giải trí trên truyền hình; dịch vụ đại lý bán vé(giải 
trí); dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2014-16454 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Duy Thông  (VN) 

111/6A Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Tín hiệu điều hướng cho xe cộ (hệ thống đèn vàng gắn 2 bên xe phát tín hiệu rẽ 
phải hoặc trái); đèn hiệu báo lùi cho xe cộ; đo trang trí nội, ngoại thất xe cộ như: vỏ bọc 
ghế ngồi cho xe cộ, tấm phủ cho bánh lái xe cộ, đai bảo hiểm dùng cho ghế ngồi xe cộ, 
cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ.  

 

 
(210) 4-2014-16455 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Tân Lợi Đạt   (VN) 

98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại cho xe cộ; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; khóa 
móc; chìa khóa; khóa bánh xe; khóa lò xo.  

 

 
(210) 4-2014-16456 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.9.1; 1.5.1; 3.1.1; 25.1.25; A3.1.22 

(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Tân Lợi Đạt  (VN) 

98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Vỏ bao tay lái dùng cho xe cộ; đồ trang trí nội, ngoại thất xe cộ như: vỏ bọc 
ghế ngồi cho xe cộ, tấm phủ cho bánh lái xe cộ, đai bảo hiểm dùng cho ghế ngồi xe cộ, 
cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ.  
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(210) 4-2014-16458 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và thương mại An Thái  

(VN) 

Km số 3 đường Phùng Hưng, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; vôi quét tường; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp 

lót phủ trước khi sơn); chất kết dính dùng cho sơn; tấm dán bằng sơn có thể thay đổi vị trí.  
 

Nhóm 19: Gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vữa dùng cho xây dựng; vữa 
lỏng để trát hở kẻ tường. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sơn nội thất và ngoại thất; trát vữa, trát thạch cao; dịch vụ chống ẩm; 
dịch vụ về cách nhiệt, cách âm trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-16459 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hãng sơn 

Đông á  (VN) 

Số 104 ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2014-16460 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.7; 26.1.2; 25.5.25; A5.3.13 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Đào Văn Tấn  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy; vở viết; bìa các tông; khăn giấy; khăn trải bàn bằng giấy. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh; giấy; vở viết; bìa các tông; khăn giấy; khăn trải bàn 
bằng giấy.  
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(210) 4-2014-16461 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.15.15; A17.2.2 

(591) Đen, cam. 

(731) DONGFENG MOTOR 

CORPORATION   (CN) 

Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan 

Economic & Technical Development 

Zone, Wuhan City, Hubei Province, 

China  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe tải; khung gầm ô tô; thân xe ô tô; toa xe chở hàng; má phanh dùng cho 

xe ô tô; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; 

hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; kính chắn gió.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; đánh bóng xe cộ; chóng gỉ co 

xe cộ; rửa xe cộ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; trợ giúp khi hỏng xe 

[sửa chữa]; dịch vụ phun sơn cho xe cộ; bôi trơn xe cộ [tra dầu mỡ]; thông tin về lĩnh vực 

sửa chữa; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn. 
 

 
(210) 4-2014-16462 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 18.5.1 

(731) LIM, CHAI JIN  (KR) 

Cj Bldg 5F, 419 Jeungsan - ro, 

Eunpyung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; túi vải; túi đeo vai; thẻ (nhận biết) hành lý làm bằng da; 

túi đựng dụng cụ bằng da thuộc; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ví tiền; túi cầm tay cho 

phụ nữ; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ba lô; túi đựng giày; vali; ví đựng đồ trang 

điểm; túi xách tay; bao để móc chìa khóa; túi đựng mỹ phẩm; túi đựng đồ trang điểm (túi 

rỗng); ví đựng danh thiếp; bộ đồ du lịch [đồ da]; túi cho thể thao; túi bằng da thuộc để bao 

gói; túi mua hàng; túi đựng phụ kiện cho vật nuôi; túi xách cho vật nuôi; túi đựng quần áo 

dùng để đi du lịch; túi sách học sinh; túi có bánh xe để đi mua hàng; da động vật; vali và 

túi du lịch; ô và dù; gậy chống; roi da; bộ yên cương và yên cương. 

 

Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi; quần đùi; quần áo lót mặc bên trong; thắt lưng; đồ đội đầu; 

quần áo dùng ở bãi biển; tất ngắn cổ; bộ quần áo tắm; áo choàng; dép lê dùng khi tắm; 

găng tay; đồ giữ ấm cổ/chân/tay.  
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(210) 4-2014-16463 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.1; 1.5.1; 1.15.23 
(591) Cam, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vim Consultancy  (VN) 

Lầu 6, khu B, 116-118 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp; dịch vụ 
tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại; đại lý xuất 
nhập khẩu.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ môi giới đầu tư; dịch vụ môi giới khách hàng; 
dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ đại lý hải quan. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy; dịch vụ lưu giữ hâng 
hóa; dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt, đường bộ và đường thủy; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; 
dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ môi giới vận tải. 

 

 
(210) 4-2014-16466 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Tấn Lực  (VN) 

ấp 4, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ 
phẩm; hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu); hương liệu (tinh dầu). 

 

Nhóm 05: Cao dán. 
 

Nhóm 29: Dầu có thể ăn được. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; chế phẩm ngũ cốc; thức ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm giàu tinh bột; tinh dầu dùng cho thực 
phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu). 

 

 
(210) 4-2014-16467 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.15.15; 2.9.25; A26.11.12; 25.5.25 

(731) Công ty cổ phần Tín Nhất  (VN)

39/12 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16468 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.20; 1.15.15; A5.1.5; A26.11.12 

(731) Công ty cổ phần Tín Nhất  

(VN) 

39/12 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-16469 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.20; 2.9.1; 1.15.15; 26.4.2 

(731) Công ty cổ phần Tín Nhất  (VN)

39/12 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-16470 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.20; 2.9.22; A26.11.12; 1.15.15 

(731) Công ty cổ phần Tín Nhất  

(VN) 

39/12 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-16471 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.20; 2.9.25; 1.15.15; 26.4.2 

(731) Công ty cổ phần Tín Nhất  

(VN) 

39/12 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16472 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.3.1; 2.3.5; 1.15.15; 26.4.2 

(731) Công ty cổ phần Tín Nhất  

(VN) 

39/12 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-16474 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 26.3.1 
(731) WELCOME ONCHO DENKI LTD.  (HK)

11th Floor, Trend Centre, 29 Cheung Lee 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí, thiết bị xử lý không khí, quạt cuốn dùng cho thiết 
bị điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh nước, thiết bị thông gió. 

 
 

(210) 4-2014-16475 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ vận tải Sài Gòn An Phú  (VN)

82/18 đường số 15, khu phố 9, phường 
Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2014-16478 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ thiết bị y tế VTM  (VN) 

Số 129L phố Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị đo huyết áp, thiết bị và dụng cụ y tế; nhiệt kế cho mục đích y tế; thiết 
bị rung xoa bóp, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16480 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Trần 

Ngọc Luyện  (VN) 

ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc, huyện 
Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2014-16481 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến dừa 

Lương Quíi  (VN) 

Lô A36, A37, khu công nghiệp An Hiệp, 
ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Cơm dừa nạo sấy; dầu dừa nguyên chất; dầu dừa tinh luyện; dầu dừa thô; bột sữa 
dừa (làm bằng nước cốt cô đặc dùng làm thực phẩm); sữa dừa (nước cốt dừa đóng lon). 

 

Nhóm 32: Nước dừa đóng lon dùng để uống (nước uống không chứa cồn). 
 
 

(210) 4-2014-16483 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.2; 26.1.2; 2.1.11; 8.7.5; 5.9.21; 26.4.2
(591) Trắng, vàng, tím, nâu, đen, xanh lá cây, 

xanh dương, xanh cốm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-16484 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 8.7.5; 5.9.21; 26.4.2
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, 

xanh dương, xanh cốm, tím. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2014-16486 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hồng Tuyết  (VN)

382B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 
 

(210) 4-2014-16487 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Tuyết   (VN)

382B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thơm các loại.  
 
 

(210) 4-2014-16488 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Tuyết   (VN)

382B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chuỗi hạt, trang sức dùng trong lĩnh vực phật giáo.  
 
 

(210) 4-2014-16489 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tuyết Mai  (VN) 

99/9 Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Sàn nâng. 
 
 

(210) 4-2014-16490 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.13.1; 26.1.2; 26.1.9; 26.1.4 
(591) Xanh dương, xanh than, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Hoàng 

Thịnh  (VN) 

266/56 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông; máy trộn. 
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Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-16491 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc  (VN) 

Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16492 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 

Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16493 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 

Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-16494 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-16495 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-16496 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16497 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16498 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16499 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-16500 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-16501 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-16502 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16503 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trưng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16505 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.5.1; 26.5.3; 26.5.4 

(591) Xanh dương, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

Bách Thịnh  (VN) 

39A Bạch Đằng, phường Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; 
quảng cáo ngoài trời; trang trí quầy hàng. 

 

 
(210) 4-2014-16506 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.15.5 

(591) Đỏ. 
(731) Huỳnh Văn Duẩn  (VN) 

Lô 01,02 - B2.4 Nguyễn Văn Linh, 
phường Nam Dương, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dich vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng cung cấp.  
 
 

(210) 4-2014-16507 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.11.3 
(731) BANK OF AMERICA CORPORATION  

(US) 
100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan.  
 
 

(210) 4-2014-16508 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hội Nghệ nhân và Thương 

hiệu Việt Nam   (VN) 

Số 8, ngõ 256 đường Xuân Đỉnh, phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Hoạt động văn hóa.  
 
 

(210) 4-2014-16509 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hội Nghệ nhân và Thương 

hiệu Việt Nam   (VN) 

Số 8, ngõ 256 đường Xuân Đỉnh, phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 41: Hoạt động văn hóa.  
 

 
(210) 4-2014-16510 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) SANOFI  (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-16511 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Trắng, xanh dương. 
(731) P.T.ARISTA LATINDO  (ID) 

J1. K.H.Mohammad Mansyur No.128, 
Jakarta 11210, Indonesia  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng một lần cho trẻ em; quần tã dùng một lần cho trẻ em; tã lót dùng 
một lần cho người lớn; quần tã dùng một lần cho người lớn, tấm lót vệ sinh dùng một lần; 
khăn vệ sinh khử trùng dùng một lần.  

 
 

(210) 4-2014-16512 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) P.T.ARITA LATINDO  (ID) 
J1. K.H.Mohammad Mansyur No. 128, 
Jakarta 11210, Indonesia  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng một lần cho trẻ em; quần tã dùng một lần cho trẻ em; tã lót dùng 
một lần cho người lớn; quần tã dùng một lần cho người lớn; tấm lót vệ sinh dùng một lần; 
khăn vệ sinh khử trùng dùng một lần.  
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(210) 4-2014-16513 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh da trời đậm, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 

Thanh Long  (VN) 

157/68/54 K Dương Bá Trạc, phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni và các chất sơn quét tương tự (trừ sơn cách điện, cách nhiệt), chất 
bảo quản gỗ.  

 

 
(210) 4-2014-16514 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SUCOM Việt 

Nam  (VN) 

Số 58, ngõ 10, tổ 25, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; 
thiết bị gia nhiệt; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để 
tinh lọc nước.  

 

 
(210) 4-2014-16516 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Tô Thành  (VN) 

59/66/2 khu phố 1, Mã Lò, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Giá đỗ tươi.  
 

 
(210) 4-2014-16520 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.15.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá. 
(731) Công ty TNHH An Hưng Nông  

(VN) 

55/9 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-16525 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A14.5.2 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16527 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ PM Việt Nam  (VN) 

Số 69 phố Nguyễn Trường Té, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mát - xa); dịch vụ chăm sóc và làm đẹp da 
và tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ tư vấn về chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2014-16528 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.2 
(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 

Đại Việt  (VN) 

421 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; khuỷu ống 
bằng kim loại cho ống dẫn. 

 

Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; hộp cầu dao điện 
[điện]; cầu dao điện; cuộn dây điện; cáp đồng trục; dây dẫn điện; đầu nối cho dây điện; 
bộ nối [điện]; công tắc điện; chấn lưu đèn. 

 

Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; thiết bị điều hòa không khí; quạt gió [điều hòa 
không khí]; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; bộ lọc cho điều hòa không 
khí; quạt gió của ống khói; hệ thống và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết 
bị làm lạnh nước. 
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(210) 4-2014-16529 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.2.1; 26.2.3 
(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 

Đại Việt  (VN) 

421 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; khuỷu ống 
bằng kim loại cho ống dẫn. 

 

Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; hộp cầu dao điện 
[điện]; cầu dao điện; cuộn dây điện; cáp đồng trục; dây dẫn điện; đầu nối cho dây điện; 
bộ nối [điện]; công tắc điện; chấn lưu đèn. 

 

Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; thiết bị điều hòa không khí; quạt gió [điều hòa 
không khí]; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; bộ lọc cho điều hòa không 
khí; quạt gió của ống khói; hệ thống và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết 
bị làm lạnh nước. 

 

 
(210) 4-2014-16533 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng, ghi xám, đỏ, vàng
(731) NIPPON PAINT (THAILAND) CO., 

LTD.  (TH) 
101 Moo 3, Soi Suksawad 76, Suksawad 
Road, Bangchak, Prapradaeng, 
Samutprakarn 10130, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ. 
 

 
(210) 4-2014-16534 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) F.O.S APPAREL GROUP SDN BHD  
(MY) 
Level 18, The Gardens North Tower, 
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức và đồ trang trí được làm từ bạc nguyên chất, thép không rỉ, ngọc 
bích, titan, đồng thau, đồng đỏ, hợp kim, vàng có gắn đá bán quý hoặc đá tạo hình; vòng 
đeo tay, vòng cổ, nhẫn và vòng đeo trang sức có từ tính hoặc không có từ tính, đồng hồ 
đeo tay. 

 

Nhóm 25: Quần áo cho nam, nữ và trẻ em; ủng; giày và dép đi trong nhà. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1332 

(210) 4-2014-16535 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION (KR)
181, 2-ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu dùng cho bánh ngọt (tinh dầu); chất hóa học làm sáng màu dùng 
cho mục đích gia dụng (giặt giũ); hồ bột để giặt là; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da; 
hương thơm để thắp; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch; dầu gội đầu; thuốc đánh răng; 
kem đánh giày; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ); chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; 
dầu gội cho động vật cảnh. 

 

 
(210) 4-2014-16537 (220) 18.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 18.3.2; 18.3.23; 24.15.21; A26.11.12 

(591) Đen, vàng, cam, trắng. 
(731) Lê Văn Vượng  (VN) 

¤ 3 lô 06 tổ 75, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sơn nội thất và ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2014-16540 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nova Medica  

(VN) 

27/15 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-16541 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nova Medica  

(VN) 

27/15 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-16542 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí  (VN) 

36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-16543 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ công nghệ xuất 

nhập khẩu BEDONA  (VN) 

34/7F Đông Lân Bà Điểm, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị xử lý nước. 
 

 
(210) 4-2014-16544 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25 
(731) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 41: Vận hành nhà hát; dịch vụ giới thiệu phim; rạp chiếu phim; thông tin giải trí; 
phân phối phim điện ảnh; cung cấp thông tin và bài viết trong lĩnh vực phim, làm phim và 
giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất chương trình hòa nhạc, chương trình biểu diễn 
âm nhạc, nhạc kịch, chương trình truyền hình hoặc trình diễn kịch; dịch vụ ghi phụ đề cho 
phim, sách; cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của máy chiếu phim; cho thuê phim 
điện ảnh; dịch vụ cung cấp và vận hành các tiện nghi thể thao; dịch vụ xúc tiến các cuộc 
thi đấu thể thao cho người khác; xuất bản các xuất bản phẩm điện tử không tải xuống 
dược dưới dạng sách, ấn phẩm định kỳ, tạp chí trong lĩnh vực âm nhạc, khiêu vũ, hòa 
nhạc, biểu diễn, giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; trường 
mẫu giáo; dịch vụ trò chơi dưới hình thức sòng bạc (casino); cung cấp và vận hành tiện 
nghi giải trí; nhiếp ảnh; công viên vui chơi giải trí; cho thuê đồ trang trí sân khấu; cho 
thuê thiết bị trò chơi. 
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(210) 4-2014-16545 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

gas Venus  (VN) 

Số 27, ngõ 172 Ngọc Hà, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất. 
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng; cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch 
vụ vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ và đường biển; dịch vụ vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2014-16546 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.13; A25.7.21; 18.3.23; 
26.3.23; 26.1.2 

(731) Công ty xây dựng và thương 

mại T.C.D (TNHH)  (VN) 

37 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm làm từ vật liệu tổng hợp (composite) như: bồn chứa nước; tủ kệ 
bếp; quầy rượu; bàn giả đá, giả gỗ; ghế giả đá, giả gỗ. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm làm từ vật liệu tổng hợp (composite) 
như: bồn tắm, bồn chứa nước, bể bơi di động, nhà bảo vệ di động, nhà vệ sinh di động, 
cầu giao thông, cầu tuột, máng trượt, tủ kệ bếp, quầy rượu, bàn ghế giả đá, giả gỗ. 

 

 
(210) 4-2014-16547 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.17; 25.3.1 
(731) 9001-6262 QuÐbec Inc.  (CA)

30 rue des Grands-Lacs, Saint- Augustin 
-de- Desmaures (QuÐbec) G3A 2E6, 
Canada 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm và kính bảo hộ dùng cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe 
đạp, người trượt băng và trượt tuyết; đồng hồ điện tử dùng cho xe đạp cụ thể là đồng hồ 
đo tốc độ xe đạp. 
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Nhóm 12: Xe đạp; các bộ phận và phụ tùng của xe đạp, cụ thể là ghi đông, tay phanh, 
băng dán với bề mặt có ma sát dùng cho tay phanh, yên xe, lốp xe, bàn đạp, cổ phốt, 
khung xe, hệ thống treo để giảm xóc cho xe đạp, bánh xe và vành bánh xe, giỏ đựng chai 
nước, giá để đồ dùng cho xe đạp, túi đựng đồ được gắn vào xe đạp, chuông cho xe đạp, 
bơm xe đạp và bộ dụng cụ để sửa chữa lốp xe. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2014-16548 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) 9001-6262 QuÐbec Inc.  (CA)

30 rue des Grands-Lacs, Saint- Augustin 
-de- Desmaures (QuÐbec) G3A 2E6, 
Canada 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm và kính bảo hộ dùng cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe 

đạp, người trượt băng và trượt tuyết; đồng hồ điện tử dùng cho xe đạp cụ thể là đồng hồ 
đo tốc độ xe đạp. 

 
Nhóm 12: Xe đạp; các bộ phận và phụ tùng của xe đạp, cụ thể là ghi đông, tay phanh, 
băng dán với bề mặt có ma sát dùng cho tay phanh, yên xe, lốp xe, bàn đạp, cổ phốt, 
khung xe, hệ thống treo để giảm xóc cho xe đạp, bánh xe và vành bánh xe, giỏ đựng chai 
nước, giá để đồ dùng cho xe đạp, túi đựng đồ được gắn vào xe đạp, chuông cho xe đạp, 
bơm xe đạp và bộ dụng cụ để sửa chữa lốp xe. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2014-16549 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) 9001-6262 QuÐbec Inc.  (CA)

30 rue des Grands-Lacs, Saint- Augustin 
-de- Desmaures (QuÐbec) G3A 2E6, 
Canada 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm và kính bảo hộ dùng cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe 
đạp, người trượt băng và trượt tuyết; đồng hồ điện tử dùng cho xe đạp cụ thể là đồng hồ 
đo tốc độ xe đạp. 

 
Nhóm 12: Xe đạp; các bộ phận và phụ tùng của xe đạp, cụ thể là ghi đông, tay phanh, 
băng dán với bề mặt có ma sát dùng cho tay phanh, yên xe, lốp xe, bàn đạp, cổ phốt, 
khung xe, hệ thống treo để giảm xóc cho xe đạp, bánh xe và vành bánh xe, giỏ đựng chai 
nước, giá để đồ dùng cho xe đạp, túi đựng đồ được gắn vào xe đạp, chuông cho xe đạp, 
bơm xe đạp và bộ dụng cụ để sửa chữa lốp xe. 
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Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-16550 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) 9001-6262 QuÐbec Inc.   (CA)

30 rue des Grands-Lacs, Saint- Augustin 
-de- Desmaures (QuÐbec) G3A 2E6, 
Canada  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm và kính bảo hộ dùng cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe 

đạp, người trượt băng và trượt tuyết; đồng hồ điện tử dùng cho xe đạp cụ thể là đồng hồ 
đo tốc độ xe đạp.  

 
 

(210) 4-2014-16551 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.1; 26.13.25; A3.7.24; 
3.7.16 

(731) 9001-6262 QuÐbec Inc.   (CA)

30, rue des Grands-Lacs, Saint- Augustin 
- de - Desmaures (QuÐbec) G3A 2E6, 
Canada  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm và kính bảo hộ dùng cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe 

đạp, người trượt băng và trượt tuyết; đồng hồ điện tử dùng cho xe đạp cụ thể là đồng hồ 
đo tốc độ xe đạp.  

 
 

(210) 4-2014-16552 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) M/S DHARAMPAL SATYAPAL LTD  
(IN) 
1711, S-P. Mukherjee Marg, Delhi-
110006, India  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm mát hơi thở; viên ngậm làm thơm mát hơi thở (Pan 

masaia). 
 

Nhóm 30: Bột gia vị bạch đậu khấu được phủ màu bạc; kẹo cao su (không dùng cho mục 
đích y tế); kẹo, bánh kẹo.  
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(210) 4-2014-16553 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

OSAKI BRAKE Việt Nam   (VN) 

24 Lô A, tòa nhà Gò Dầu 2, đường Tân 
Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy. 

 

 
(210) 4-2014-16554 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 3.7.16; 3.7.21 
(731) Công ty cổ phần thế giới Yến 

Sào   (VN) 

58 Nguyễn Cư Trinh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng được làm từ yến sào, nhân sâm, linh chi, nhung hươu.  
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm làm từ yến sào.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói thực phẩm chức năng có nguồn gốc yến sào đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2014-16555 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15; A5.3.13; 
5.3.11; 26.4.1 

(591) Xanh, trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Vườn Xuân   (VN) 

282 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
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(210) 4-2014-16556 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại quảng cáo Kim 

Ngưu   (VN) 

15/9B Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; mặt nạ dưỡng da.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, mỹ phẩm, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, thực 
phẩm chức  năng. 

 
 

(210) 4-2014-16557 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1; A5.3.13; 

5.3.11; A5.3.15 
(591) Xanh, trắng, nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Vườn Xuân   (VN) 

282 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2014-16559 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 5.3.20 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tip Top   (VN) 

87/1A đường TA 32, khu phố 7, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Yến mạch đã qua chế biến dùng làm thực phẩm cho con người.  
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(210) 4-2014-16560 (220) 18.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.9.1 

(591) Xanh lá cây, nâu. 
(731) Trần Thảo Vi  (VN) 

139/I7B Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. 
 
 

(210) 4-2014-16561 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.6; 26.1.1; 26.7.25; 19.7.26 
(591) Nâu, hồng, xanh nước biển. 
(731) Trần Thảo Vi   (VN) 

139/I7B Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. 
 

 
(210) 4-2014-16562 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 2.3.1; 2.3.25 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng. 
(731) Trần Thảo Vi   (VN) 

139/I7B Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.  
 
 

(210) 4-2014-16563 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.1.12 
(591) Đỏ mận, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và du 

lịch Gia Minh   (VN) 

Số 1 lô 3 A, khu đô thị mới ngã năm sân 
bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2014-16564 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh tím than, xanh hòa bình, vàng, 

trắng. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh 
Thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng các sản phẩm mỹ phẩm, quần áo, quần áo cho mẹ 
và bé, giày dép, mũ nón thời trang, đồ thể dục thể thao, sách vở cho học sinh, đồ điện tử 
văn phòng và gia đình (tivi, máy tính, điện thoại di động), điện lạnh văn phòng và gia 
đình (tủ lạnh, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng), đồ nội 
thất văn phòng và gia đình (tủ bàn ghế), thực phẩm tươi sống (hải sản, tôm, cá), thực 
phẩm khô (nấm, miến); dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử cho mục đích bán hàng 
các sản phẩm nói trên; bán lẻ và bán buôn các sản phẩm nói trên theo đơn đặt hàng qua 
mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ các sản phẩm nói trên; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua thương mại điện tử.  
 

 
(210) 4-2014-16565 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A18.1.19 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh 
Thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng các sản phẩm mỹ phẩm, quần áo, quần áo cho mẹ 
và bé, giày dép, mũ nón thời trang, đồ thể dục thể thao, sách vở cho học sinh, đồ điện tử 
văn phòng và gia đình (tivi, máy tính, điện thoại di động), điện lạnh văn phòng và gia 
đình (tủ lạnh, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng), đồ nội 
thất văn phòng và gia đình (tủ bàn ghế), thực phẩm tươi sống (hải sản, tôm, cá), thực 
phẩm khô (nấm, miến); dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử cho mục đích bán hàng 
các sản phẩm nói trên; bán lẻ và bán buôn các sản phẩm nói trên theo đơn đặt hàng qua 
mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ các sản phẩm nói trên; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua thương mại điện tử.  
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(210) 4-2014-16566 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A18.1.19; 18.1.23; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng các sản phẩm mỹ phẩm, quần áo, quần áo cho mẹ 
và bé, giày dép, mũ nón thời trang, đồ thể dục thể thao, sách vở cho học sinh, đồ điện tử 
văn phòng và gia đình (tivi, máy tính, điện thoại di động), điện lạnh văn phòng và gia 
đình (tủ lạnh, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng), đồ nội 
thất văn phòng và gia đình (tủ bàn ghế), thực phẩm tươi sống (hải sản, tôm, cá), thực 
phẩm khô (nấm, miến); dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử cho mục đích bán hàng 
các sản phẩm nói trên; bán lẻ và bán buôn các sản phẩm nói trên theo đơn đặt hàng qua 
mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ các sản phẩm nói trên; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua thương mại điện tử.  

 

 
(210) 4-2014-16567 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh tím than. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng các sản phẩm mỹ phẩm, quần áo, quần áo cho mẹ 
và bé, giày dép, mũ nón thời trang, đồ thể dục thể thao, sách vở cho học sinh, đồ điện tử 
văn phòng và gia đình (tivi, máy tính, điện thoại di động), điện lạnh văn phòng và gia 
đình (tủ lạnh, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng), đồ nội 
thất văn phòng và gia đình (tủ bàn ghế), thực phẩm tươi sống (hải sản, tôm, cá), thực 
phẩm khô (nấm, miến); dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử cho mục đích bán hàng 
các sản phẩm nói trên; bán lẻ và bán buôn các sản phẩm nói trên theo đơn đặt hàng qua 
mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ các sản phẩm nói trên; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua thương mại điện tử.  
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(210) 4-2014-16568 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; 26.4.2; A16.1.6; A16.1.5 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng các sản phẩm mỹ phẩm, quần áo, quần áo cho mẹ 
và bé, giày dép, mũ nón thời trang, đồ thể dục thể thao, sách vở cho học sinh, đồ điện tử 
văn phòng và gia đình (tivi, máy tính, điện thoại di động), điện lạnh văn phòng và gia 
đình (tủ lạnh, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng), đồ nội 
thất văn phòng và gia đình (tủ bàn ghế), thực phẩm tươi sống (hải sản, tôm, cá), thực 
phẩm khô (nấm, miến); dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử cho mục đích bán hàng 
các sản phẩm nói trên; bán lẻ và bán buôn các sản phẩm nói trên theo đơn đặt hàng qua 
mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ các sản phẩm nói trên; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua thương mại điện tử.  
 
 

(210) 4-2014-16570 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.11.11; 3.7.17; 
A3.7.24 

(591) Vàng kim loại, xanh đậm. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh và 

quản lý bất động sản 

VINHOMES  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh 
Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ 
quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ quản lý/giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 
sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ.  
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Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 
nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2014-16572 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Đen, vàng. 
(731) Đặng Thị Bình  (VN) 

703- D11 tổ 4 phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo người lớn, quần áo lót, tất, mũ, thắt lưng (trang phục). 
 
 

(210) 4-2014-16573 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) FUJIMAK CORPORATION   (JP) 
5-14-5, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, 
105-0004 Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn thức ăn chạy điện dùng trong thương mại; máy cắt thức ăn chạy điện 
dùng trong thương mại; máy băm và thái thức ăn chạy điện dùng trong thương mại; máy 
băm thịt dùng trong thương mại; máy đóng bao thức ăn dùng trong thương mại; máy rửa 
bát đĩa dùng trong thương mại; máy trộn và máy nhào chạy điện dùng trong thương mại; 
máy bóc vỏ chạy điện dùng trong thương mại; máy chế biến thức ăn chạy điện dùng trong 
thương mại; máy nghiền rác dùng trong thương mại; máy vo gạo (máy móc).  

 

Nhóm 11: Nồi nấu (dùng điện hoặc gaz) dùng trong thương mại; bếp lò nấu nướng (dùng 
điện hoặc gaz) dùng trong thương mại; lò nướng bánh mỳ dùng trong thương mại; máy 
nướng bánh mỳ dùng trong thương mại; máy làm bánh mỳ dùng trong thương mại; nồi áp 
suất (nồi hấp), chạy điện dùng trong thương mại; máy pha cà phê, chạy điện dùng trong 
thương mại; khuôn bánh quế, dùng điện; nồi nấu mì chạy điện dùng trong thương mại 
(thiết bị nấu nướng); thiết bị sấy khô bát đĩa dùng trong thương mại (thiết bị sấy khô); 
thiết bị khử trùng bát đĩa dùng trong thương mại; thiết bị phân phối nước uống dùng trong 
thương mại; chảo rang thức ăn chạy điện; nồi hấp thức ăn bằng hơi chạy điện (thiết bị nấu 
nướng); thiết bị nấu nướng thức ăn chạy điện; chảo rán thức ăn chạy điện; thiết bị nướng 
chạy điện; chảo om thức ăn chạy điện; nồi hơi dùng để nấu nướng chạy điện (thiết bị nấu 
nướng); lò hâm thức ăn dùng điện hoặc gaz (thiết bị nấu nướng); thiết bị làm nóng nước; 
mặt bàn bếp là bộ phận gắn liền với bếp nấu; bồn rửa; thiết bị lọc nước; chảo rán dùng 
điện hoặc gaz (thiết bị nấu nướng); bếp lò nấu nướng dùng điện; bếp lò nấu nướng dùng 
gaz (thiết bị nấu nướng); vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); vỉ nướng chả (thiết bị nấu nướng); 
tấm sưởi nóng; lò nấu nướng (dùng điện hoặc gaz) dùng trong thương mại; lò vi sóng 
(thiết bị nấu nướng); nồi nấu cơm (dùng điện hoặc gaz) dùng trong thương mại; nồi nấu 
cháo (dùng điện hoặc gaz) dùng trong thương mại; lò hâm thức ăn; máy ướp lạnh; tủ lạnh; 
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hệ thống cung cấp nước; hệ thống làm mềm nước; thiết bị ion hóa dùng để xử lý nước; 
thiết bị phân phối chất tẩy uế trong nhà bếp; thiết bị vòi hoa sen phun không khí dùng cho 
thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2014-16574 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vilaco   (VN)

Số 75B, đường 208, An Đồng, phường 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt, tẩy rửa; chế phẩm làm mềm vải; mỹ phẩm, đầu gội đầu; chế 
phẩm làm sạch; chế phẩm làm thơm không khí.  

 

 
(210) 4-2014-16575 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.13.25; A25.3.15 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Lê Phan Anh  (VN) 

15 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-16576 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 012631181 25.02.2014 EM 
(540) 

 

(731) ASTRAZENECA AB  (SE) 
151 85 Sodertalje, Sweden  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
 
 

(210) 4-2014-16577 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 012631123 25.02.2014 EM 
(540) 

 

(731) ASTRAZENECA AB   (SE) 
151 85 Sodertalje, Sweden  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
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(210) 4-2014-16578 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  
(JP) 
1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-
ku, Osaka, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ăn liền; mì sợi đã làm lạnh sâu; mì sợi được làm lạnh; mì sợi sấy 
khô; đồ ăn đã được chế biến chứa chủ yếu là mì sợi. 

 

 
(210) 4-2014-16580 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh cốm, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Kiến trúc 

Xanh Greenmore Việt Nam  (VN)

Số 10, ngách 164, ngõ 192, phố Lê 
Trọng Tấn, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 
 

 
(210) 4-2014-16581 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành  (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-16582 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) DAEWOONG PHARMACEUTICAL 
CO., LTD  (KR) 
163-3, Samsung-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Vật liệu ghép xương. 
 

 
(210) 4-2014-16583 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) DAEWOONG PHARMACEUTICAL 
CO., LTD   (KR) 
163-3, Samsung-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Vật liệu ghép xương. 

 

 
(210) 4-2014-16585 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng; kem đánh răng; bút dùng để làm trắng răng; miếng 

vá/miếng cao làm trắng răng; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm 
làm trắng răng; chế phẩm tẩy, rửa răng không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2014-16586 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xanh đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần TDS  (VN)

Lầu 9, cao ốc văn phòng President Place, 
số 93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp đồ ăn 
thức uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2014-16587 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh rêu. 
(731) Công ty cổ phần TDS   (VN)

Lầu 9, cao ốc văn phòng President Place, 
số 93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh.   
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp đồ ăn 
thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-16588 (220) 18.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.9.16 

(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH Chiếc Muỗng 

Vàng  (VN) 

11B Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia, các loại nước uống không cồn. 
 

Nhóm 33: Rượu, các loại thực uống có cồn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng cung cấp, nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-16589 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
(731) PURE INTERNATIONAL GROUP 

LTD  (VG) 
Moore Stephens, Palm Grove House, P O 
Box 3186, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý dự án kinh doanh; tư vấn 
quản lý dự án (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật); quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý 
kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan tới quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây 
dựng, quản lý kinh doanh, quản lý dự án kinh doanh. 
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Nhóm 37: Hoàn thiện công trình dân dụng và giám sát việc xây dựng công trình; hoàn 
thiện công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp; tư vấn giám sát xây dựng; tư vấn xây dựng; 
thông tin về xây dựng.  

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; lập quy hoạch đô thị; kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng; nghiên cứu dự án kỹ thuật, dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hoá chất. 

 
 

(210) 4-2014-16590 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh dương, xám, trắng. 
(731) PURE INTERNATIONAL GROUP 

LTD   (VG) 
Moore Stephens, Palm Grove House, P O 
Box 3186, Wickhams Cay 1, Road Town, 
Tortola, BRITISH VIRGIN ISLANDS  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý dự án kinh doanh; tư vấn 
quản lý dự án (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật); quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý 
kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan tới quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây 
dựng, quản lý kinh doanh, quản lý dự án kinh doanh.  

 

Nhóm 37: Hoàn thiện công trình dân dụng và giám sát việc xây dựng công trình; hoàn 
thiện công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp; tư vấn giám sát xây dựng; tư vấn xây dựng; 
thông tin về xây dựng.   

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; lập quy hoạch đô thị; kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng; nghiên cứu dự án kỹ thuật, dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất [engineering]. 

 
 

(210) 4-2014-16591 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương, trắng. 
(731) PURE INTERNATIONAL GROUP 

LTD   (VG) 
Moore Stephens, Palm Grove House, P O 
Box 3186, Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, BRITISH VIRGIN ISLANDS  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý dự án kinh doanh; tư vấn 
quản lý dự án (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật); quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý 
kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan tới quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây 
dựng, quản lý kinh doanh, quản lý dự án kinh doanh.  
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Nhóm 37: Hoàn thiện công trình dân dụng và giám sát việc xây dựng công trình; hoàn 
thiện công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp; tư vấn giám sát xây dựng; tư vấn xây dựng; 
thông tin về xây dựng.   

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; lập quy hoạch đô thị; kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng; nghiên cứu dự án kỹ thuật, dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất [engineering]. 

 

 
(210) 4-2014-16592 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh dương, xám, trắng. 
(731) PURE INTERNATIONAL GROUP 

LTD   (VG) 
Moore Stephens, Palm Grove House, P O 
Box 3186, Wickhams Cay 1, Road Town, 
Tortola, BRITISH VIRGIN ISLANDS  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý dự án kinh doanh; tư vấn 
quản lý dự án (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật); quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý 
kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan tới quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây 
dựng, quản lý kinh doanh, quản lý dự án kinh doanh.  

 
Nhóm 37: Hoàn thiện công trình dân dụng và giám sát việc xây dựng công trình; hoàn 
thiện công trình xây dựng nhà máy, xí nghiệp; tư vấn giám sát xây dựng; tư vấn xây dựng; 
thông tin về xây dựng.   

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; lập quy hoạch đô thị; kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng; nghiên cứu dự án kỹ thuật, dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất [engineering]. 

 

 
(210) 4-2014-16593 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời. 
(731) Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Thông tin Kinh tế và Tài 

chính   (VN) 

Lầu 3-5, số 293 Điện Biên Phủ, phường 
15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục thực hành liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tài chính kế 
toán, kinh doanh và marketing; dịch vụ giáo dục liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tài 
chính kế toán, kinh doanh và marketing; dịch vụ đào tạo liên quan đến quản trị doanh 
nghiệp, tài chính kế toán, kinh doanh và marketing; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp (tư 
vấn đào tạo liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tài chính kế toán, kinh doanh và 
marketing). 

 

 
(210) 4-2014-16594 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) MONDE NISSIN CORPORATION  

(PH) 
22 /23 Flr., 6750 Office Tower, Ayala 
Avenue, Makati City, Philippines 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; mỳ ống; mỳ ý, gia vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia 
vị bột cà-ri; sản phẩm bột xay; bột mì; đồ ăn nhanh trên cơ sở gạo; đồ ăn đã được chế biến 
trên cơ sở mì sợi; mỳ sợi; nước sốt [gia vị]; đồ gia vị. 

 

 
(210) 4-2014-16596 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(591) Ghi sáng, đen. 
(731) Công ty TNHH TM&XNK Hải 

Phong  (VN) 

Số 11A, ngách 236/18, đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy các loại, túi giấy các loại, giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-16597 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh nõn 

chuối, ghi sáng, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH TM&XNK Hải 

Phong   (VN) 

Số 11A, ngách 236/18, đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy các loại, túi giấy các loại, giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2014-16598 (220) 18.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; A26.11.12; 25.7.25; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh nõn 

chuối, xanh lam, ghi sáng, vàng, đen, trắng
(731) Công ty TNHH TM&XNK Hải 

Phong   (VN) 

Số 11A, ngách 236/18, đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy các loại, túi giấy các loại, giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-16599 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Vĩnh Tài  (VN) 

421 Mã Lò, khu phố 1, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: chai nhựa, lọ nhựa, bình nhựa, túi, hộp. 
 

 
(210) 4-2014-16600 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Ban điều phối Dự án hỗ trợ 

nông nghiệp, nông dân và nông

thôn tỉnh Tuyên Quang  (VN) 

16 Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2014-16601 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.4.18; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, nâu đậm, trắng. 
(731) Ban điều phối Dự án hỗ trợ 

nông nghiệp, nông dân và nông

thôn tỉnh Tuyên Quang  (VN) 

16 Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
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(511)   Nhóm 31: Động vật sống. 
 

 
(210) 4-2014-16602 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.4.18; A1.1.10; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu đậm, đỏ, 

đen, trắng. 
(731) Ban điều phối Dự án hỗ trợ 

nông nghiệp, nông dân và nông

thôn tỉnh Tuyên Quang  (VN) 

16 Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang  

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống.  
 

 
(210) 4-2014-16603 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; A1.1.10; 24.1.1; A6.3.20; 
A6.3.13; 6.1.2 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu, 
trắng, vàng đạm, vàng nhạt, xanh dương, 
xanh nước biển, xám, đen. 

(731) Ban điều phối Dự án hỗ trợ 

nông nghiệp, nông dân và nông

thôn tỉnh Tuyên Quang  (VN) 

16 Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang   

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2014-16604 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 25.1.6; 5.7.5; 24.1.1; 6.1.2 
(591) Vàng, bạc, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá mạ, nâu, da cam nhạt. 
(731) Ban điều phối Dự án hỗ trợ 

nông nghiệp, nông dân và nông

thôn tỉnh Tuyên Quang  (VN) 

16 Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang   

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn.  
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(210) 4-2014-16605 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 3.4.18; 26.2.7 
(591) Da cam, trắng, hồng phấn, đỏ đậm, đỏ 

nhạt, vàng, đen. 
(731) Ban điều phối Dự án hỗ trợ 

nông nghiệp, nông dân và nông

thôn tỉnh Tuyên Quang  (VN) 

16 Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang   

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống.  
 

 
(210) 4-2014-16606 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.3; 6.1.2; 25.1.6; 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh lá mạ, 

nâu, trắng, đỏ, đỏ nâu, đen. 
(731) Ban điều phối Dự án hỗ trợ 

nông nghiệp, nông dân và nông

thôn tỉnh Tuyên Quang  (VN) 

16 Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang   

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống. 
 
 

(210) 4-2014-16609 (220) 21.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (731) Công ty TNHH tư vấn và 

thương mại AGAPE  (VN) 

146E Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc. 
 
 

(210) 4-2014-16610 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A26.4.24 
(731) Nguyễn Thị Bích Thuyền  (VN)

Lầu 6, phòng 619, chung cư H3, 384 
Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, thiết bị vật liệu nha khoa.  
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(210) 4-2014-16611 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 

Khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp); 
vòi nước; vòi hoa sen; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị sấy khô tay dùng 
trong phòng vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2014-16612 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Phạm Việt Hùng   (VN) 

Khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp); 
bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; vòi nước; vòi hoa sen; bình nóng lạnh; thiết bị tắm hơi; bệ xí 
vệ sinh; đường ống dẫn nước (các bộ phận thuộc thiết bị lắp đặt vệ sinh); máy điều hòa 
không khí; bình lọc nước uống; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị sấy khô 
tay dùng trong phòng vệ sinh; lò vi sóng.  

 

 
(210) 4-2014-16613 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 

Khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp); 
bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; vòi nước; vòi hoa sen; bình nóng lạnh; thiết bị tắm hơi; bệ xí 
vệ sinh; đường ống dẫn nước (các bộ phận thuộc thiết bị lắp đặt vệ sinh); máy điều hòa 
không khí; bình lọc nước uống; bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị sấy khô 
tay dùng trong phòng vệ sinh; lò vi sóng.  

 
 

(210) 4-2014-16615 (220) 21.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.1.6; A3.1.24 

(591) Hồng, xanh. 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Phượng  (VN)

134 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dành cho trẻ em.  
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Nhóm 10: Bình sữa cho em bé, van bình sữa cho em bé, núm vú giả cho trẻ em.  
 

Nhóm 25: Quần áo cho trẻ em.  
 

 
(210) 4-2014-16616 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.7.25 
(591) Xanh lục. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

lắp Tiến Thành   (VN) 

Số 30 ngõ 142 đường Cổ Nhuế, phường 
Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc phong tê thấp.  
 

 
(210) 4-2014-16617 (220) 21.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.15; 15.7.1 

(591) Vàng, đỏ, xanh lam, xanh lục. 
(731) Phạm Văn Hát  (VN) 

Thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đặt hạt rau củ quả; lưỡi cày; máy đánh luống soi gạch; máy thu hoạch 
khoai tây cà rốt; máy bỏ khóm mạ; máy gieo mạ trên khay.  

 

 
(210) 4-2014-16619 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.4.9; 26.4.4; A26.11.7 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất đồ dùng gia đình Việt 

Nam  (VN) 

Khu phố Bình Phước B, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: tủ, giá/kệ, bàn, ghế; khay/rổ bằng mây, tre.  
 

Nhóm 21: Ly, tách, lọ/bồn hoa, chậu (hoa); tất cả bằng gốm sứ.  
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(210) 4-2014-16621 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nguyễn Gia Khôi  (VN) 

50/21 đường TX25, khu phố 2, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu bôi trơn cho động cơ; chất bôi trơn dùng cho động cơ, đai truyền.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt, dầu bôi trơn cho động cơ, chất bôi trơn dùng cho động cơ.  
 
 

(210) 4-2014-16622 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng, xanh da trời. 
(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

Vy Vy  (VN) 

Thửa số 175 Hồ Quý Ly, khóm Mỹ 
Quới, phường Mỹ Quý, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng bình; nước uống đóng chai.  
 
 

(210) 4-2014-16623 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đại Nam Anh   (VN) 

172/89/8 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh dùng trong gia đình, máy nước nóng năng lượng mặt 
trời, thiết bị vệ sinh trong nhà bếp, phụ kiện trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, thiết bị 
lắp đặt trong xây dựng, bồn nước bằng inốc, bồn nước bằng nhựa.  

 

 
(210) 4-2014-16629 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A1.1.10; A5.3.13; A5.3.15; 
1.15.23 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Happylife  (VN) 

Số A19/5, đường TTH20, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2014-16630 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ROUDYE INTERNATIONAL CO., 
LTD   (TW) 
1F., No.8, Xuntang Rd., Bali Dist., New 
Taipei City 249, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm để uốn tóc; xà phòng dạng lỏng dùng 
cho tay, mặt và thân; dầu gội, chế phẩm để tắm. 

 
 

(210) 4-2014-16631 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ROUDYE INTERNATIONAL CO., 
LTD   (TW) 
1F., No.8, Xuntang Rd., Bali Dist., New 
Taipei City 249, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm để uốn tóc; xà phòng dạng lỏng dùng 
cho tay, mặt và thân; dầu gội, chế phẩm để tắm. 

 

(210) 4-2014-16632 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ROUDYE INTERNATIONAL CO., 
LTD   (TW) 
1F., No.8, Xuntang Rd., Bali Dist., New 
Taipei City 249, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm để uốn tóc; xà phòng dạng lỏng dùng 
cho tay, mặt và thân; dầu gội, chế phẩm để tắm. 

 
 

(210) 4-2014-16633 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) ROUDYE INTERNATIONAL CO., 
LTD   (TW) 
1F., No.8, Xuntang Rd., Bali Dist., New 
Taipei City 249, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm để uốn tóc; xà phòng dạng lỏng dùng 
cho tay, mặt và thân; dầu gội, chế phẩm để tắm. 

 

 
(210) 4-2014-16634 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A5.5.20; 5.5.4; 26.4.2; 25.1.6; 
26.7.5 

(591) Đỏ đô, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Quốc Tế Lựa 

Chọn Xanh  (VN) 

63/15A, đường số 20, phường 08, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao; bánh, kẹo; bánh snach ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-16635 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A5.5.20; 25.1.6; 5.5.4; 26.4.2; 
26.7.5 

(591) Đỏ đô, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Quốc Tế Lựa 

Chọn Xanh  (VN) 

63/15A, đường số 20, phường 08, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao; bánh, kẹo; bánh snach ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-16636 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.4; A5.5.20; 26.4.2; 26.7.5; 
25.1.6 

(591) Đỏ đô, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Quốc Tế Lựa 

Chọn Xanh  (VN) 

63/15A, đường số 20, phường 08, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao; bánh, kẹo; bánh snach ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-16638 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đặng Thế Vinh  (VN)

41 Hồ Ngọc Cẩn, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh 
răng. 

 
 

(210) 4-2014-16639 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.15; 24.17.21; 19.13.1; 9.5.1; 
5.3.20 

(591) Xanh lá cây, vàng ánh kim. 
(731) Đông y gia truyền Quý Nhân 

Đường  (VN) 

Xóm 5, Yến Vỹ, xã Hương Sơn, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh theo Đông y.  
 

 
(210) 4-2014-16640 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương  (VN) 

Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chế phẩm 
sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm hóa học để bảo quản thực 
phẩm; men gốm; chế phẩm làm lạnh. 

 

Nhóm 02: Đường thắng (chất mầu thực phẩm); phẩm mầu cho thực phẩm; chất nhuộm 
mầu thực phẩm; sơn dùng trong xây dựng (không gồm sơn cách điện, cách nhiệt); mực in; 
chế phẩm chống ăn mòn. 

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; hương liệu (tinh dầu); hương liệu dùng cho đồ uống (tinh 
dầu); hương liệu dùng cho bánh (tinh dầu); chế phẩm làm thơm không khí. 

 

Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; quần tã trẻ em (tã lót dạng quần); thực phẩm cho em 
bé; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; khoáng chất bổ sung 
cho thực phẩm. 

 

Nhóm 16: Giấy viết; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; hộp làm bằng giấy hoặc các tông; 
văn phòng phẩm; yếm dãi của trẻ em bằng giấy. 

 

Nhóm 29: Dầu ăn; nước mắm; chất chiết ra từ thịt (dùng làm đồ ăn cho người); thịt (dùng 
làm đồ ăn cho người); cá không còn sống (dùng làm đồ ăn cho người); trái cây đóng hộp 
(dùng làm đồ ăn cho người); rau đã được bảo quản; sữa đậu nành (thay thế sữa); sữa; 
trứng (thực phẩm). 
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Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ 
uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; ca cao; trà (chè); trà ướp lạnh; bánh ngọt và mặn; 
bánh kẹo; bánh mì; bánh quy; ca-ra-men (thuộc về bánh kẹo); chế phẩm ngũ cốc (dùng 
làm đồ ăn cho người); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch hoa quả (thuộc về bánh 
kẹo); mì ăn liền; nước tương (xì dầu); gia vị; gạo; mì sợi. 

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; động vật sống; hoa tự nhiên; hạt giống; thực phẩm cho động 
vật.  

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; đồ uống không chứa cồn thuộc nhóm này; bia; nước ép 
trái cây (thuộc về đồ uống); đồ uống được ép từ trái cây (không chứa cồn); xi rô dùng cho 
đồ uống. 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ mua bán hoá chất công 
nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi 
khuẩn không dùng cho mục đích y tế và thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế 
phẩm chống gỉ, phẩm mầu, chế phẩm nhuộm gỗ, véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh 
răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng 
để làm sạch, than (nhiên liệu), ga nhiên liệu, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến 
(nhiên liệu), thuốc dùng cho người, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm cho em bé, thực phẩm ăn kiêng, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, 
khóa cửa, hộp bằng kim loại, móc bằng kim loại, khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim 
của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, vật liệu xây dựng, két an toàn, động 
cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, máy nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, 
máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy khuấy, máy nén khí, máy trộn bê 
tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy tiện, máy nghiền, máy nhuộm, 
máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông nghiệp, máy móc dùng cho 
mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài dao, máy hút bụi, mấy sấy khô 
quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát điện, máy xay/máy nghiền chạy 
điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, máy cơ điện dùng trong công nghiệp 
hoá chất, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng cụ cắt, dụng cụ để mài, dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng tay, thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh, 
thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị đo, mũ bảo 
hiểm, thiết bị dập lửa, điện thoại, điện thoại di động, pin điện thoại, phụ kiện điện thoại, 
dây điện thoại, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm không 
khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng trong ngành y, thiết bị điều hoà không 
khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc 
nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của kim loại quý, vàng, kim cương, đá quý, 
đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ điện tử, hộp nhạc, giá để nhạc cụ, văn 
phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc chất dẻo, tạp chí, bỉm trẻ em, băng dính, 
ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su, băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách 
âm, ba lô, túi xách, vali, ví, đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc 
bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim 
loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, đồ đạc nội thất làm từ gỗ, đồ nghệ 
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thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia 
đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thiết bị lau chùi, bàn chải đánh răng, 
dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi 
nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều (trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không 
bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ bằng chun dùng 
trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng 
cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng vải, áo gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ ren tua kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ 
trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, chiếu, giấy dán tường, thảm tập thể dục, 
lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, đồ chơi, bóng để chơi trò chơi, ván trượt, 
đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ 
thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng 
hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, 
kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ 
sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau củ quả 
tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, 
nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô 
dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, 
thuốc lá. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe; dịch vụ cho thuê tủ ướp lạnh; cất giữ 
hàng hóa; vận chuyển hành khách; bao gói hàng hóa. 

 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; xông khói thực phẩm; làm đông lạnh thực 
phẩm; nghiền, ép trái cây; xử lý nước; dịch vụ may. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); công viên vui chơi, giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải 
trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức và điều khiển 
hội nghị. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; căng tin; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thủy tinh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ khám chữa bệnh; 
dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục 
đích chữa bệnh, phục hồi chức năng). 

 

 
(210) 4-2014-16641 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, xanh rêu. 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 

Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ 
uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; ca cao; trà (chè); trà ướp lạnh; bánh ngọt và mặn; 
bánh kẹo; bánh mì; bánh quy; ca-ra-men (thuộc về bánh kẹo); chế phẩm ngũ cốc (dùng 
làm đồ ăn cho người); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch hoa quả (thuộc về bánh 
kẹo); mì ăn liền; nước tương (xì dầu); gia vị; gạo; mì sợi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; căng tin; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2014-16642 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.7; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 

Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ 
uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; ca cao; trà (chè); trà ướp lạnh; bánh ngọt và mặn; 
bánh kẹo; bánh mì; bánh quy; ca-ra-men (thuộc về bánh kẹo); chế phẩm ngũ cốc (dùng 
làm đồ ăn cho người); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch hoa quả (thuộc về bánh 
kẹo); mì ăn liền; nước tương (xì dầu); gia vị; gạo; mì sợi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; căng tin; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thủy tinh. 

 
 

(210) 4-2014-16643 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 

Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ 
uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; ca cao; trà (chè); trà ướp lạnh; bánh ngọt và mặn; 
bánh kẹo; bánh mì; bánh quy; ca-ra-men (thuộc về bánh kẹo); chế phẩm ngũ cốc (dùng 
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làm đồ ăn cho người); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch hoa quả (thuộc về bánh 
kẹo); mì ăn liền; nước tương (xì dầu); gia vị; gạo; mì sợi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; căng tin; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thủy tinh. 

 
 

(210) 4-2014-16644 (220) 21.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.15.1; A5.5.22; 3.13.1; 1.15.9 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh đen, xanh lá cây, 
xanh lá mạ, vàng, trắng, nâu lợt, đen, da 
cam. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Khải Huyền  (VN) 

58 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt đa năng, cụ thể là: xà phòng; chế phẩm làm sáng bóng; xà phòng khử 
mùi; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; xà 
phòng khử trùng tẩy uế. 

 
 

(210) 4-2014-16645 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Song My   (VN) 

70 đường số 52-AP, khu phố 2, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-16646 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 1.17.11; 2.7.12; 3.5.15 
(591) Da cam, xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, 

xan côban, ghi, nâu nhạt, kem, đen, 
trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Be Sante  (VN) 

Số 122 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-16647 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 2.7.12; A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 
(591) Vàng, vàng sẫm, xanh nước biển, ghi, 

xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 

Minh   (VN) 

A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-16648 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 

Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16649 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lavitco  (VN) 

Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-16655 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) A19.13.21 

(591) Xanh dương, đỏ, da cam, trắng. 
(731) Lê Văn San   (VN) 

Số 79/51/1 đường số 4, KP 7, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16656 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) A19.13.21 

(591) Xanh dương, đỏ, da cam, trắng. 
(731) Lê Văn San    (VN) 

Số 79/51/1 đường số 4, KP 7, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, diện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 

dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1366 

(210) 4-2014-16657 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 

Long   (VN) 

Lô số 2 - khu A tập thể Liên Cơ quan - 
Từ Liêm, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16658 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.4.2; 26.13.25; 25.3.1 
(591) Ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phụ tùng xe máy 

Đức Minh   (VN) 

Số 130 đường Lê Gia Định, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm, công tắc điện (cho xe đạp điện, xe máy), bình ắc qui (cho xe đạp 

điện, xe máy).  
 

 
(210) 4-2014-16659 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.3.1; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phụ tùng xe máy 

Đức Minh   (VN) 

Số 130 đường Lê Gia Định, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy như: vành xe, giảm xóc, gương, xích xe máy, tay 
nắm.  
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(210) 4-2014-16660 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phụ tùng xe máy 

Đức Minh   (VN) 

Số 130 đường Lê Gia Định, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; công tắc điện (cho xe đạp điện, xe máy); bình ắc qui (cho xe đạp 

điện, xe máy).  
 

 
(210) 4-2014-16661 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phụ tùng xe máy 

Đức Minh    (VN) 

Số 130 đường Lê Gia Định, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy như: vành xe, giảm xóc, gương, xích xe máy, tay 
nắm.  

 

 
(210) 4-2014-16662 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Đắc Đoàn  (VN) 

Thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính các loại dùng cho văn phòng, gia đình và doanh nghiệp (thuộc nhóm 

này).  
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(210) 4-2014-16665 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) EPOTECH COMPOSITE CORP.  (TW) 
1F., No. 22-1, Dongguan Road, Dongshi 
Dist., Taichung City 423, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa epoxy chưa qua chế biến; nhựa tổng hợp chứa cốt sợi thủy tinh; chế phẩm 
làm thấm ướt dùng để nhuộm trong ngành dệt và chế phẩm hoàn thiện dùng trong dệt vải; 
nhựa nhân tạo chưa qua chế biến; nhựa tổng hợp chưa qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2014-16666 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.1.1; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ 
đậm, đỏ nhạt, nâu, xám, đen, da cam. 

(731) Epotech Composite Corp.   (TW) 
1F., No. 22-1, Dongguan Road, Dongshi 
Dist., Taichung City 423, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa epoxy chưa qua chế biến; nhựa tổng hợp chứa cốt sợi thủy tinh; chế phẩm 
làm thấm ướt dùng để nhuộm trong ngành dệt và chế phẩm hoàn thiện dùng trong dệt vải; 
nhựa nhân tạo chưa qua chế biến; nhựa tổng hợp chưa qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2014-16667 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) EPOTECH COMPOSITE CORP.    (TW) 
1F., No. 22-1, Dongguan Road, Dongshi 
Dist., Taichung City 423, Taiwan   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa nhân tạo bán thành phẩm; nhựa tổng hợp bán thành phẩm; sợi cácbon 
không dùng trong ngành dệt; màng mỏng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; vải sợi 
dùng để cách nhiệt, cách điện.  

 

 
(210) 4-2014-16668 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) A&E TELEVISION NETWORKS, LLC  
(US) 
235 East 45th Street, New York, New 
York 10017, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh truyền hình, cụ thể là phát các chương trình lên đài truyền 
hình, phát các hình ảnh, phát các chương trình trên Internet, phát các chương trình trên 
truyền hình cáp và trên sóng đài phát thanh, phát các chương trình kỹ thuật số, phát qua 
vệ tinh và qua sóng âm thanh; dịch vụ phát sóng chương trình âm thanh và hình ảnh qua 
mạng liên lạc toàn cầu; dịch vụ truyền tin qua không trung, qua vệ tinh và qua đài phát 
thanh và qua truyền hình cáp; dịch vụ truyền dữ kiện điện tử qua vệ tinh; truyền dữ kiện 
điện tử qua mạng máy tính địa phương và mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ thông tin liên 
lạc qua băng thông rộng, cụ thể là qua vệ tinh, qua truyền hình cáp và truyền âm thanh, 
hình ảnh, tín hiệu và dữ liệu qua mạng không dây (vô tuyến); dịch vụ truyền tin tức và 
hình ảnh theo yêu cầu của người sử dụng; dịch vụ thông tin liên lạc không dây, cụ thể là 
truyền các chương trình truyền hình và hình ảnh động tới các thiết bị di động; cung cấp 
trực tuyến các phòng nói chuyện phiếm (phòng chat) và các bản tin điện tử để truyền các 
tin nhắn điện tử giữa các người dùng với nhau liên quan đến các phim tài liệu, vở kịch và 
các chủ đề liên quan đến du lịch, thực phẩm và rượu vang, nấu ăn, vui chơi giải trí, nhà, 
nuôi dạy con cái, âm nhạc, y tế, tin tức, thời trang, làm đẹp, đám cưới, mua sắm, các mối 
quan hệ, sự nghiệp, kinh doanh, quản lý tiền bạc, công nghệ, môi trường, bất động sản, 
làm vườn, thiết kế nội thất, giải trí, văn hóa nổi tiếng, lịch sử, văn học, trò chơi và lối 
sống; dịch vụ đăng tải các chương trình truyền hình. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục được phát lên các chương trình truyền hình với các 
chủ đề liên quan đến quyền lợi chung của con người; dịch vụ giáo dục và giải trí phát lên 
các chương trình đa phương liện có liên quan đến quyền lợi chung của con người thông 
qua nhiều dạng truyền tin đa phương tiện; sản xuất và dàn dựng các chương trình truyền 
hình và hình ảnh động; biên tập các chương trình truyền hình và hình ảnh động; lập các 
chương trình (đặt các chương trình) truyền hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trực 
truyến cơ sở dữ liệu liên kết tới các trang web của các nhà cung cấp nội dung liên quan 
đến các phim tài liệu, vở kịch và các chủ đề liên quan đến du lịch, thực phẩm và rượu 
vang, nấu ăn, vui chơi giải trí, nhà, nuôi dạy con cái, âm nhạc, y tế, tin tức, thời trang, làm 
đẹp, đám cưới, mua sắm, các mối quan hệ, sự nghiệp, kinh doanh, quản lý tiền bạc, công 
nghệ, môi trường, bất động sản, làm vườn, thiết kế nội thất, giải trí, văn hóa nổi tiếng, lịch 
sử, văn học, trò chơi và lối sống; cung cấp tin tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí thông 
qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giải trí, cụ thể là, tổ chức hoạt động trò chơi thời 
gian thực cho người khác thông qua Internet, nền tảng di động, và mạng máy tính nội bộ; 
dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi Internet, nền tảng di động, và mạng máy tính 
nội bộ; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp sử dụng tạm thời của trò chơi tương tác không 
thể tải về được.  

 

 
(210) 4-2014-16669 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Xanh ngọc, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần máy và thiết 

bị VAKO Việt Nam   (VN) 

Số 164 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và phụ tùng máy bơm, van, máy thủy lực, động cơ điện, động 
cơ diezen.  
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(210) 4-2014-16670 (220) 21.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.5.1; A2.5.23; A2.5.22 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, vàng, 
trắng, đỏ. 

(731) Hộ kinh doanh Không Tên 

Biển Hiệu  (VN) 

Số 65 Âu Cơ, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; quần áo; trang phục; bộ quần 
áo; quần áo may sẵn; áo Pông-sô.  

 
 

(210) 4-2014-16673 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A26.4.6 
(731) JORDANA COSMETICS 

CORPORATION   (US) 
2035 E. 49th Street, Los Angeles, CA 
90058 USA  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Son môi; soi môi dạng lì; son môi bỏng; son kẻ viền môi; chế phẩm mỹ phẩm 
điểm màu mắt; phấn kẻ lông mày; chế phẩm mỹ phẩm kẻ viền mắt; mát-ca-ra; chế phẩm 
mỹ phẩm kẻ viền mắt dạng lỏng; bút chì kẻ lông mày; chế phẩm tẩy trang mắt; kem nền 
dạng lỏng; phấn trang điểm dạng nén; kem che khuyết điểm; phấn má hồng; dầu làm 
bóng móng; chế phẩm dưỡng móng; kem lót (trang điểm). 

 
 

(210) 4-2014-16676 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC  
(US) 
4111 East 37th Street North Wichita, 
Kansas 67220, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-16677 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Tạ Việt Anh  (VN) 

Số 203 tổ 22, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2014-16678 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Nâu đỏ. 
(731) Lương Viết Thảo  (VN) 

495/8/27 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2014-16679 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh, cam. 
(731) Nguyễn Văn Minh  (VN) 

42 Trần Hữu Dực, khối 3A, thị trấn Khe 
Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng giặt; nước giặt; dầu gội; sữa tắm; nước rửa chén; nước lau sàn; nước 
rửa nhà vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2014-16680 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Lâm Văn Hồng  (VN) 

201/37/10 Nguyễn Thị Nê, tổ 5, ấp Phú 
Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Trà túi lọc; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2014-16681 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, xanh ngọc, xám. 
(731) Công ty cổ phần 

Homeclick.Vn  (VN) 

56 Phó Cơ Điều, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý 

quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng cáo; cập nhật tư liệu 

quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; thông tin về thương mại. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp, tiến hành, tổ chức, điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp, tiến hành, 

tổ chức, điều khiển hội nghị; sắp xếp, tiến hành, tổ chức, điều khiển hội thảo; sắp xếp, tiến 

hành, tổ chức, điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức các cuộc thi giải trí; huấn luyện, 

đào tạo. 

 

Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web, trang tin điện tử cho người khác; tư vấn kiến trúc; 

kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ xây dựng; chuyển đổi tài liệu hoặc 

dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử. 
 

 
(210) 4-2014-16682 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Wincom  (VN) 

12/49 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 

và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 

bột trên cơ sở sữa bột [sản phẩm thay thế sữa]; sữa giàu protein. 
 

 
(210) 4-2014-16683 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công 

nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
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(210) 4-2014-16684 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2014-16685 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2014-16686 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A17.2.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Vạn  (VN) 

Số 647A, ấp Nhơn An, xã Nhơn Thạnh, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý: vàng, bạc; đồ trang sức; đá quý; kim cương; dây chuyền [đồ 
trang sức, đồ kim hoàn]. 

 
 

(210) 4-2014-16687 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.4.13; A3.4.2; 25.1.6 
(591) Cam, đen, trắng, nâu nhạt, xám. 
(731) Hộ kinh doanh Hai Con Bò  (VN)

30 Thống Nhất, khu phố 3, phường Bình 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-16688 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.4.13; A3.4.2; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, xám, cam. 
(731) Hộ kinh doanh Hai Con Bò  

(VN) 

30 Thống Nhất, khu phố 3, phường Bình 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-16689 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.3; 26.2.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty TNHH phát triển văn 

hoá và giáo dục Icrazy  (VN) 

Số nhà 39D khu tập thể Đại học Thương 
Mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 

(511)   Nhóm 41: Thông tin về lĩnh vực giáo dục; tổ chức thi cử học đường; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; giáo dục thể chất; tổ chức cuộc thi giáo dục hoặc giải trí; tổ chức lớp học qua 
trao đổi thư từ (dịch vụ giáo dục). 

 

 
(210) 4-2014-16691 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) WD-40 MANUFACTURING 

COMPANY  (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A. 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn. 
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Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc; chất tẩy nhờn; chất làm sạch để dùng trên các bề 
mặt bằng kim loại. 

 
Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng. 

 

Nhóm 25: áo thun ngắn tay; trang phục khi đi xe đạp, cụ thể là áo nịt len (đan tay hoặc 
dệt kim) và quần yếm. 

 

 
(210) 4-2014-16692 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) WD-40 MANUFACTURING 

COMPANY   (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A.  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn.  
 

Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc; chất tẩy nhờn; chất làm sạch để dùng trên các bề 
mặt bằng kim loại.  

 
Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng.  

 

Nhóm 25: áo thun ngắn tay; trang phục khi đi xe đạp, cụ thể là áo nịt len (đan tay hoặc 
dệt kim) và quần yếm. 

 

 
(210) 4-2014-16693 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) WD-40 MANUFACTURING 
COMPANY   (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A.  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn.  
 

Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc; chất tẩy nhờn; chất làm sạch để dùng trên các bề 
mặt bằng kim loại.  

 

Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng.  
 

Nhóm 25: áo thun ngắn tay; trang phục khi đi xe đạp, cụ thể là áo nịt len (đan tay hoặc 
dệt kim) và quần yếm. 
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(210) 4-2014-16694 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.6 
(591) Vàng, xanh lam, đen, trắng. 
(731) WD-40 MANUFACTURING 

COMPANY   (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A.  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn.  
 

Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc; chất tẩy nhờn; chất làm sạch để dùng trên các bề 
mặt bằng kim loại.  

 

Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng.  
 

Nhóm 25: áo thun ngắn tay; trang phục khi đi xe đạp, cụ thể là áo nịt len (đan tay hoặc 
dệt kim) và quần yếm. 

 

(210) 4-2014-16695 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.6 
(591) Vàng, xanh lam, đen, trắng. 
(731) WD-40 MANUFACTURING 

COMPANY   (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A.  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn.  
 

Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc; chất tẩy nhờn; chất làm sạch để dùng trên các bề 
mặt bằng kim loại.  

 

Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng.  
 

Nhóm 25: áo thun ngắn tay; trang phục khi đi xe đạp, cụ thể là áo nịt len (đan tay hoặc 
dệt kim) và quần yếm. 

 

 
(210) 4-2014-16697 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 

ốc Sông Hồng  (VN) 

Tầng 15, tòa nhà văn phòng 165 phố 
Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí 
tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P Co.,LTD.)
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ thể dục thể hình. 
 

 
(210) 4-2014-16698 (220) 11.07.2012

(641) 4-2012-15115 (441) 25.09.2014

(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.9

(591) Xanh da trời, xanh ngọc, xanh lá cây, da 

cam. 

(731) Công ty cổ phần dệt may - 

đầu tư - thương mại Thành 

Công  (VN) 

36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại bông, xơ, sợi, vải, hàng may mặc, giày dép và máy móc, 

thiết bị, phụ tùng, nguyên phụ liệu, vật tư, vật liệu, hóa chất, thuốc nhuộm, bao bì ngành 

dệt may; mua bán thiết bị lạnh, điều hòa không khí, máy, máy thu thanh-thu hình, vật liệu 

xây dựng, phương tiện vận tải; kinh doanh trung tâm thương mại, cụ thể mua bán các 

hàng hóa như sau: bia, nước ngọt, nước uống có ga và không có ga, nước khoáng, nước 

yến, dầu ăn, đường, nước mắm, nước tương, xì dầu, tương ớt, tương cà, bột ngọt, hạt nêm, 

bột canh, gia vị, muối tiêu, gạo, nếp, mè, mì, hủ tiếu, phở, nui, miến, bún tàu, cháo, thịt 

gà, thịt vịt, thịt heo, cá, ếch, cua, ghẹ, thỏ, trứng, tôm, mực, mắm, rau, củ, quả, nấm, hải 

sâm, kim chi, trái cây bột mì, bột dinh dưỡng, dấm, mật ong, mù tạt, khô bò, khô mực, 

tôm khô, nem, củ kiệu, củ hành, dưa món, bát, đĩa, đũa, chén, ly, tách, ấm, nồi, chảo, bếp 

ga, dao, kéo, bột giặt, nước rửa chén, xà bông cục, nước xả, giấy vệ sinh, tã giấy, khăn 

giấy, chất tẩy rửa, nước lau nhà và lau bếp, xà phòng, nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm và 

rửa mặt, kem đánh răng, nước hoa xịt phòng, mỹ phẩm, thuốc diệt muỗi, côn trùng, vải, 

quần áo may sẵn, khăn, ga giường, gối, nệm, chiếu, chăn, giày, dép, túi xách, dây nịt, hoa 

giả, văn phòng phẩm, tivi, tủ lạnh, đầu đĩa, máy ảnh, bếp điện, máy tính, loa; môi giới 

thương mại; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa các mặt hàng, bông, xơ, sợi, vải, hàng may 

mặc, giày dép và máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên phụ liệu, vật tư, vật liệu, hóa chất, 

thuốc nhuộm, bao bì ngành dệt may; lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công 

nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp; bán lẻ đồ uống; bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng 

chuyên doanh; bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chi tiết: bán lẻ trong 

siêu thị, trung tâm thương mại các mặt hàng may mặc, giày dép và các sản phẩm từ thịt, 

thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, đèn và bộ đèn, đồ dùng gia đình 

khác, đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh, hàng văn hóa giải trí, sách, báo, tạp chí, 

văn phòng phẩm, băng, đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả đĩa trắng, thiết bị dụng cụ thể dục, 

thể thao, trò chơi, đồ chơi, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, hoa, cây cảnh, nước hoa, mỹ 

phẩm, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các tác phẩm 

nghệ thuật khác (trừ đồ cổ, đồng hồ, mắt kính, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu). 
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(210) 4-2014-16699 (220) 21.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.7.17; A26.4.6; 25.3.1 
(731) BERLI JUCKER FOODS LIMITED  

(TH) 
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, 
Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110, 
Thailand 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê pha sẵn; chè (trà) pha sẵn; thạch trái cây [bánh kẹo]; đồ uống trên cơ sở 

ngũ cốc (ngũ cốc là chủ yếu). 
 

Nhóm 32: Nước trái cây ép; nước rau ép [đồ uống]; nước tăng lực là đồ uống không cồn 
và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống không cồn có hương vị trái cây; nước khoáng 
[đồ uống]; nước có ga [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2014-16700 (220) 21.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(731) THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF 
IRELAND (ALSO TRADING AS 
SEVEN-UP INTERNATIONAL)   (BM) 
Corner House, 20 Parliament Street, 
Hamilton, Bermuda 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), nước uống có hương vị và các 

loại đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để 
làm đồ uống; đồ uống không cồn đông lạnh với đá ăn xay nhuyễn.  

 

 
(210) 4-2014-16701 (220) 21.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(731) PEPSICO, INC.   (US) 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  
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(210) 4-2014-16702 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.11.9; 26.1.2 

(731) TAIZHOU JINLONG PUMP CO., LTD.  

(CN) 
Shanshilingkou, Daxi Town, Wenling 

City, Zhejiang, P.R. China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; máy bơm; bơm 
nước ô tô [bộ phận của động cơ]; bơm chân không [máy móc]; bơm khí nén; bơm thuỷ 

lực; bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; van [bộ phận của máy]; máy khí nén. 
 

 
(210) 4-2014-16703 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 3.2.1; 26.1.2 

(731) TAIZHOU JINLONG PUMP CO., LTD.  
(CN) 

Shanshilingkou, Daxi Town, Wenling 

City, Zhejiang, P.R. China  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; máy bơm; bơm 

nước ô tô [bộ phận của động cơ]; bơm chân không [máy móc]; bơm khí nén; bơm thủy 
lực; bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; van [bộ phận của máy]; máy khí nén.  

 

 
(210) 4-2014-16704 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 26.4.3; 26.3.23; 3.9.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng nhạt, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thành Tâm  (VN) 

Số 43/43 đường Phan Bội Châu, khóm 2, 

phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thực phẩm chế biến từ cá, cá được bảo quản; cá (không còn sống); 

tôm (không còn sống); cua (không còn sống).  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1380 

(210) 4-2014-16705 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.4.3; 26.3.23; 3.9.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng nhạt, vàng đậm, xanh 

duơng, xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH thương mại

dịch vụ Thành Tâm  (VN) 

Số 43/43 đường Phan Bội Châu, khóm 2, 
phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thực phẩm chế biến từ cá; cá được bảo quản; cá (không còn sống); 
tôm (không còn sống); cua (không còn sống). 

 
 

(210) 4-2014-16706 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt. 
(731) Công ty TNHH Health Vina  

(VN) 

Số 7B khu giãn dân, tổ 49A, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ 
phẩm); kem ngừa mụn (mỹ phẩm); sữa tắm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa rửa mặt, kem làm trắng da (mỹ phẩm), kem dưỡng da 
(mỹ phẩm), kem ngừa mụn (mỹ phẩm), sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa, kem chống nắng 
(mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2014-16707 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.16; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, nâu. 
(731) Trung tâm bảo tồn đa dạng 

sinh học Nước Việt Xanh  (VN) 

K39/21 đường Thành Vinh 1, phường 
Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến: nghiên cứu sinh học; nghiên 
cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  
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(210) 4-2014-16708 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Trắng, ghi, đen. 
(731) TSBC ENGINEERING SDN.BHD.  (MY)

No.10 (PTD 5749), Jalan SiLC 1/4, 
Taman Perindustrian SiLC, 79200 
Nusajaya, Johor, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đào có gắn các gầu; máy đào xúc; máy nghiền (máy móc); gầu kẹp định 
hướng lực gắn vào máy đào xúc; máy cẩu phá dỡ công trình xây dựng; bộ nối ghép (bộ phận 
của máy móc, không dùng điện); máy đào xúc có đai đặt trên phao làm việc dưới nước.  

 

 
(210) 4-2014-16709 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty Liên doanh chế tạo 

xe máy Lifan-Việt Nam   (VN) 

Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện.  
 
 

(210) 4-2014-16710 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng, ghi. 
(731) YIN LUN  (CN) 

No. 140 Zhushan, Chuanshan Town, 
Liujiang District, Guang Xi Province, 
China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo râu; lưỡi dao cạo râu; hộp đồ cạo râu; túi dao cạo râu.  
 

 
(210) 4-2014-16711 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

quảng cáo Coffee Media  (VN) 

479/5/8 đường TA28, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế thời trang; thiết kế thời trang.  
 

 
(210) 4-2014-16712 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư LOTAS  

(VN) 

Lô E2 CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 
1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa gỗ, ván nhựa, ván gỗ.  

 

 
(210) 4-2014-16713 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 4.5.1; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, vàng nhạt. 
(731) THAI EDIBLE OIL CO., LTD.   (TH) 

3366/6-8 Soi Manorom, Rama 4 Rd., 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn.  

 

 
(210) 4-2014-16715 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.5; A3.7.24; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Quý Thị   (VN) 

Số 215B5 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè; cà phê; ca cao; chất thay thế cà phê; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở 

cà phê. 
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(210) 4-2014-16716 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 1.15.9; A1.1.12 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

SHV  (VN) 

Lô 8 CN 18 KCN Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch rửa xe; nước rửa kính ô tô; dung dịch rửa vành xe, la-zăng xe (mâm 
xe); dung dịch dưỡng và làm bóng lốp; dung dịch làm sạch bộ phận nhựa bên trong xe; 
dung dịch đánh bóng bề mặt sơn.  

 

 
(210) 4-2014-16717 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Đức Thành  (VN) 

Tầng 1, Trường đào tạo cán bộ Hội nông 
dân Việt Nam, km9 đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); quế (gia vị); hồi (gia vị); gừng (gia vị).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: chè (trà), hồi, quế, gừng.  
 

 
(210) 4-2014-16718 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Đức Thành  (VN) 

Tầng 1, Trường đào tạo cán bộ Hội nông 
dân Việt Nam, km9 đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); quế (gia vị); hồi (gia vị); gừng (gia vị).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: chè (trà), hồi, quế, gừng.  
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(210) 4-2014-16719 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 25.12.1; A25.7.22; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, da cam. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hồng 

Nhô   (VN) 

ấp Ngô Kim, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện 
Hông Dân, tỉnh Bạc Liêu  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Xuống (thuyền); vỏ lãi (một loại xuồng) bằng composite.  
 

 
(210) 4-2014-16720 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.4; A5.5.20; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 

Quang Minh   (VN) 

Lô C21/I, đường số 2F khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc. xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng không dùng cho mục đích y tế); 
nước tăng lực có ga (nước giải khảt giàu năng lượng có ga không dùng cho mục đích y 
tế); nước ngọt có ga; đồ uống không có cồn; nước uống đóng chai; nước uống đóng bình.  

 

 
(210) 4-2014-16721 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.7; 3.1.4; 26.1.2; 5.7.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, 

trắng, da cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 

Quang Minh   (VN) 

Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng không dùng cho mục đích y tế); 
nước tăng lực có ga (nước giải khát giàu năng lượng có ga không dùng cho mục đích y 
tế); nước ngọt có ga; đồ uống không có cồn; nước uống đóng chai, nước uống đóng bình.  
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(210) 4-2014-16722 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; A26.4.24 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 

Quang Minh   (VN) 

Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng không dùng cho mục đích y tế); 

nước tăng lực có ga (nước giải khát giàu năng lượng có ga không dùng cho mục đích y 
tế); nước ngọt có ga; đồ uống không có cồn; nước uống đóng chai; nước uống đóng bình.  

 

 
(210) 4-2014-16723 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; A6.1.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh rêu, đen, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 

Quang Minh   (VN) 

Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng không dùng cho mục đích y tế); 

nước tăng lực có ga (nước giải khát giàu năng lượng có ga không dùng cho mục đích y 
tế); nước ngọt có ga, đồ uống không có cồn; nước uống đóng chai, nước uống đóng bình.  

 

 
(210) 4-2014-16724 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840. United States of America 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16728 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thuận Phú  (VN) 

654 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16729 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thuận Phú  (VN) 

654 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16730 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thuận Phú  (VN) 

654 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16731 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thuận Phú  (VN) 

654 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-16732 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải dịch vụ 

Phương Anh  (VN) 

Số 31 đường 11, KDC Him Lam 6A, ấp 
4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-16733 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.13.25; 7.1.6 
(731) HANKOOK TIRE CO., LTD  (KR) 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, 135-723, Korea 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; lốp xe đạp; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi (lốp); vỏ bọc cho lốp xe; 
lốp xe máy; miếng vá bằng cao su dính để vá săm xe; săm cho xe đạp; săm cho xe máy; 
săm cho lốp xe bơm hơi; săm cho bánh xe cộ; săm cho lốp xe cộ; lưới trùm hành lý cho 
xe cộ; vỏ xe bơm khí (lốp xe); túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; vành của xe cộ; vỏ bọc 
yên của xe đạp; vỏ bọc yên của xe máy; đai an toàn cho ghế xe cộ; xéc măng phanh cho 
xe cộ; giảm xóc cho xe cộ; giá chở ván trượt tuyết cho xe con; chốt chống trượt cho lốp; 
lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc cho xe cộ; ta lông dùng để đắp lại lốp xe; ta lông lốp cho xe 
cộ (đai của trục lăn); mặt lăn cho xe cộ (đai của trục lăn); chốt chống trượt cho xe cộ; lốp 
liền xăm cho xe đạp; lốp liền xăm cho xe máy; van cho lốp xe cộ; lốp bánh xe. 

 
 

(210) 4-2014-16734 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., 

LTD   (KR) 
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; lốp xe đạp; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi (lốp); vỏ bọc cho lốp xe; 
lốp xe máy; miếng vá bằng cao su dính để vá săm xe; săm cho xe đạp; săm cho xe máy; 
săm cho lốp xe bơm hơi; săm cho bánh xe cộ; săm cho lốp xe cộ; lưới trùm hành lý cho 
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xe cộ; vỏ xe bơm khí (lốp xe); túi đựng dụng cụ để sửa chữa săm xe; vành của xe cộ; vỏ 
bọc yên của xe đạp; vỏ bọc yên của xe máy; đai an toàn cho ghế xe cộ; xéc măng phanh 
cho xe cộ; giảm xóc cho xe cộ; giá chở ván trượt tuyết cho xe con; chốt chống trượt cho 
lốp; lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc cho xe cộ; ta lông dùng để đắp lại lốp xe; ta lông lốp cho 
xe cộ (đai của trục lăn); mặt lăn cho xe cộ (đai của trục lăn); chốt chống trượt cho xe cộ; 
lốp liền xăm cho xe đạp, lốp liền xăm cho xe máy; van cho lốp xe cộ; lốp bánh xe. 

 
 

(210) 4-2014-16735 (220) 22.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1 

(731) Công ty TNHH Thụy Ký  (VN)

Số 98 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-16737 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
 
 

(210) 4-2014-16738 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp.  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
 
 

(210) 4-2014-16739 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp.  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
 

 
(210) 4-2014-16740 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
 

 
(210) 4-2014-16741 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
 

 
(210) 4-2014-16742 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
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(210) 4-2014-16743 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  

 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
 
 

(210) 4-2014-16744 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  

 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
 
 

(210) 4-2014-16745 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  

 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
 
 

(210) 4-2014-16746 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  

 
Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  

 

 
(210) 4-2014-16747 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
 

 
(210) 4-2014-16748 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
 

 
(210) 4-2014-16749 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
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(210) 4-2014-16750 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp.  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 

(210) 4-2014-16751 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2014-16752 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2014-16753 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
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(210) 4-2014-16754 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2014-16755 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2014-16756 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp.   
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2014-16757 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
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(210) 4-2014-16758 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp.  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2014-16759 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, sản phẩm hóa học dùng cho nông lâm nghiệp   
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi; rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2014-16760 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).   
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2014-16761 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).   

 
Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 

 

 
(210) 4-2014-16762 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).   
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2014-16763 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi; rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2014-16764 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
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(210) 4-2014-16765 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2014-16766 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2014-16767 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 

S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; sản phẩm hóa học (hoá chất) dùng cho nông lâm nghiệp (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2014-16770 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, da cam. 
(731) Công ty TNHH phát triển thương 

mại và dịch vụ Minh Ngọc  (VN)

Số 6, ngõ 1, phố Bùi Huy Bích, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học.  
 

 
(210) 4-2014-16773 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Minh Định  

(VN) 

92/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-16774 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(591) Xanh lá, vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Minh Định  

(VN) 

92/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 
 

(210) 4-2014-16776 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Anh Ngọc  

(VN) 

Tổ 4 cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lương thực, thực phẩm, rau quả. 
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(210) 4-2014-16777 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đầu tư du lịch Miền 

Nam  (VN) 

158 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đại lý bán vé máy 
bay. 

 

 
(210) 4-2014-16779 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Trần Thị Thu Quyên  (VN)

243/24C Phan Đình Phùng, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà (chè), phân bón, thức ăn gia súc, cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2014-16781 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.16; 7.3.11; A6.7.8; A6.7.6; 7.1.24 
(591) Xanh lá đậm, hồng sen. 
(731) Công ty TNHH đầu tư Phúc 

Khang Sen Việt  (VN) 

51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

 
(210) 4-2014-16782 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Ruột bánh mì; bột để làm bánh ngọt; bột dùng để rán; sản phẩm ngũ cốc đã 
được xát kỹ; bột mì dùng cho thực phẩm; bột dùng để làm bánh kếp rau; gạo đã được xát 
kỹ; các sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; mì sợi; ngũ cốc dùng nấu súp; cơm; 
bánh bao; đậu đã được chế biến; bánh mì; bánh kẹo; đường; nước mật đường; chất làm 
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ngọt tự nhiên; đường ôligôsaccharic; muối; xốt đậu nành; gochu-jang-gia vị Hàn quốc 
(hỗn hợp nhão được lên men mặn và cay nồng làm từ hạt tiêu, ớt đỏ, gạo nếp, đậu nành); 
hỗn hợp nhão (đậu nành) [gia vị]; đồ gia vị; xốt (gia vị); gia vị cay; dấm; gia vị; bột ca ri 
(gia vị); trà (chè); cà phê; nước xốt cho sa-lát; bột cho kem lạnh; tinh bột cho thực phẩm; 
hỗn hợp làm bánh gạo, hỗn hợp làm bánh mì, hỗn hợp làm kem lạnh, hỗn hợp làm bánh 
quy, hỗn hợp làm bánh ngọt nóng. 

 

 
(210) 4-2014-16783 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A3.4.4; 3.4.1; A3.4.23 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Hoàng Phương  (VN) 

Thôn Đường Yên, xã Xuân Nén, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống giải nhiệt đóng chai; nước có ga (đồ uống); nước ép hoa quả; 
nước tăng lực (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo hàng lương thực thực phẩm, đồ uống như 
sữa đậu nành, đá tinh khiết (để ăn), nước đá, nước trà đóng chai, kem, cà phê, chè, đường, 
gạo, bột sắn, chất thay thế cà phê, sản phẩm kết hợp với sữa, bia, nước uống giải nhiệt 
đóng chai, nước suối, nước khoáng và nước có ga, các loại đồ uống, nước ép hoa quả, 
nước trái cây lên men, đồ uống ngọt không có rượu, xi rô, các chất cô đặc và bột để làm 
đồ uống, nước tăng lực, nước giải khát có hương vị, nước uống dùng cho thể thao và các 
chế phẩm dùng để sản xuất các loại đồ uống, rượu vang, các loại rượu mạnh, rượu mùi. 

 
 

(210) 4-2014-16785 (220) 22.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A5.3.15; A5.7.22; 1.15.15; 26.4.2 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, 
vàng đậm. 

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Hoàng Phương   (VN) 

Thôn Đường Yên, xã Xuân Nén, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà xanh (đồ uống); nước ép và nước chiết xuất từ trà xanh (đồ uống). 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước tinh khiết (đồ uống); nước ép trái cây không 
chứa cồn; nước ép cà rốt. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo trà, trà xanh (đồ uống), nước ép và nước 
chiết xuất từ trà xanh (đồ uống), đồ uống không chứa cồn, nước tinh khiết (đồ uống), 
nước ép trái cây không chứa cồn, nước ép cà rốt. 
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(210) 4-2014-16786 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Hoàng Minh Tuấn  (VN) 

Phòng 204 - CT2A, khu đô thị Mỹ Đình 
II, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm trong sạch không khí, chế phẩm khử mùi không khí; chất diệt 

khuẩn. 
 

 
(210) 4-2014-16787 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty C.P Đại Thịnh  (VN)

Cụm công nghiệp Phong Khê 2, xã 
Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy. 

 

 
(210) 4-2014-16788 (220) 22.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.3.1; 3.2.1; A1.1.10; 26.1.1 

(731) Công ty cổ phần Giáo dục 

Liên minh Bách khoa  (VN) 

12/45 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở và trung học 

phổ thông; giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2014-16789 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.7.5; 5.5.4; 1.3.1; 25.1.6 
(591) Đỏ đô, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH quốc tế Lựa 

Chọn Xanh  (VN) 

63/15A, đường số 20, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa đậu nành. 
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(210) 4-2014-16790 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.4; 1.3.1; 25.1.6; 26.7.5 
(591) Đỏ đô, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH quốc tế Lựa 

Chọn Xanh   (VN) 

63/15A, đường số 20, phường 08, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa đậu nành. 
 

 
(210) 4-2014-16791 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngày Thắng Lợi  

(VN) 

Số nhà 114, phố Lê Lai, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2014-16792 (220) 22.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.5.1; 26.1.2; 25.5.25; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, cam. 
(731) Lưu Kim Anh  (VN) 

37 Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ (IPTC) 

 

(511)   Nhóm 19: Cấu kiện xây dựng bằng bê tông; hàng rào phân ranh giới, không bằng kim loại 
dùng cho đường xá; tấm lát đường không bằng kim loại; cột (cọc) không bằng kim loại; 
hàng rào cọc không bằng kim loại; bảng báo hiệu không phản quang và không cơ giới, 
không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-16793 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.11.3; 25.3.1; 
A25.3.3 

(591) Trắng, đỏ, xanh. 
(731) Võ Vân Trường  (VN) 

P. 1901 tòa nhà Saigon Trade Center, 37 
Tôn Đức Thắng, phường Bến nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ (IPTC) 
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(511)   Nhóm 42: Kiểm định; phân tích hóa học; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; khảo sát địa chất; kiểm tra chất lượng (kiểm soát chất lượng). 

 

 
(210) 4-2014-16794 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.11.1; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

gia dụng Đông á  (VN) 

Số 19A ngõ 253, phố Thuý Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ: giường, ghế và các thiết bị cầm tay dùng để mát-xa.  
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: bếp nấu dùng điện (bếp lẩu, bếp từ, bếp hồng ngoại), lò 
vi sóng, lò nướng dùng điện, máy sấy tóc, quạt sưởi điện, bình thủy điện, ca nấu mì bằng 
điện, ấm điện, quạt hơi nước, quạt điện, nồi áp suất dùng điện (nồi hầm); đồ điện gia dụng 
gồm: nồi cơm điện. 

 
 

(210) 4-2014-16795 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 

Minh Phương Thịnh  (VN) 

66 Võ Văn Tần, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính. 

 

Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi ghép hình; gấu bông, 
gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến, thông tin về giải trí; sản 
xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2014-16797 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.6; 26.4.2; 9.7.1 
(731) Nguyễn Anh Tâm  (VN) 

73 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-16798 (220) 22.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A2.9.15; 2.9.14; 3.7.10; 25.7.20; 26.1.1 

(731) Huỳnh Phước Trung  (VN)

137 ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, 
huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
 

 
(210) 4-2014-16799 (220) 22.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 25.1.25; A25.7.8; A5.5.20; 24.13.1; 

A24.13.23 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Sĩ Hoàng  (VN) 

206/19/30 Long Thuận, phường Long 
Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo dài. 
 
 

(210) 4-2014-16800 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 2.9.1; 26.3.1; 20.5.7 
(591) Nâu đỏ, xanh cốm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân Bách Tùng  

(VN) 

Số nhà 46, ngõ 268, phố Lê Trọng Tấn, 
tổ 37, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm đinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16801 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình     (VN) 

Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16802 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình   (VN) 

Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16803 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.15.11; 26.15.9 
(591) Xanh tím, đỏ, đen, trắng. 
(731) Trương Thế Lộc  (VN) 

Số 48 Lê Lợi, K3, phường 2, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán ổ cắm điện, công tắc ngắt điện, cầu dao ngắt mạch điện, công tắc 
ngắt điện tự động (áp tô mát), chấn lưu đèn ống, tắc te dùng cho đèn ống; buôn bán đèn 
chiếu sáng dân dụng và công nghiệp, quạt điện, bóng đèn điện, máng đèn điện, bình đun 
nước nóng, dây điện, bảng điện, cầu chì điện, bộ chỉnh lưu dòng điện, tủ phân phối (điện), 
nồi cơm điện, đèn pin.  
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(210) 4-2014-16810 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Hà Đông   (VN) 

Khu tập thể xí nghiệp xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16811 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-16812 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16813 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phụ tùng xe máy 

Đức Minh   (VN) 

Số 130 đường Lê Gia Định, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; công tắc điện (cho xe đạp điện, xe máy); bình ắc qui (cho xe đạp 

điện, xe máy).  
 

 
(210) 4-2014-16814 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phụ tùng xe máy 

Đức Minh   (VN) 

Số 130 đường Lê Gia Định, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy như: vành xe, giảm xóc, gương, xích xe máy, tay 

nắm.  
 

 
(210) 4-2014-16815 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.1.1; 1.15.5; 3.7.17 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, xanh lá 

cây, trắng. 
(731) Viện Dinh Dưỡng - Bộ Y tế   (VN)

Số 48B phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-16816 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, tím, xanh lá cây, xanh nước biển, 
xanh dương, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Thái Lan   (VN) 

Tổ 65, khu 6, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch dừa.  

 

 
(210) 4-2014-16817 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Quảng Bình   (VN) 

Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ 
Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hỗn hợp chứa đạm, lân, kali; phân lân; phân đạm (phân 

urê); phân trộn (phân ủ); phân urê lân kép.   
 

 
(210) 4-2014-16818 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Quảng Bình   (VN) 

Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ 
Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hỗn hợp chứa đạm, lân, kali; phân lân; phân đạm (phân 
urê); phân trộn (phân ủ); phân urê lân kép.  

 

 
(210) 4-2014-16819 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Quảng Bình   (VN) 

Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ 
Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hỗn hợp chứa đạm, lân, kali; phân lân; phân đạm (phân 
urê); phân trộn (phân ủ); phân urê lân kép.  

 

 
(210) 4-2014-16820 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.4.4 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, đỏ. 
(731) Công ty TNHH ROTO   (VN)

Số 31 Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa bằng i-nốc (inox).  
 

 
(210) 4-2014-16821 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(591) Hồng đậm, xám, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

phát triển Ngọc Viễn Đông  

(VN) 

440/13/7 Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; kem ngừa 

mụn (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2014-16822 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(591) Vàng chanh, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

phát triển Ngọc Viễn Đông  

(VN) 

440/13/7 Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; kem ngừa 
mụn (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2014-16823 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; A26.4.24 
(591) Trắng, xám, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

phát triển Ngọc Viễn Đông  (VN)

440/13/7 Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; kem ngừa 
mụn (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2014-16824 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A17.2.2; A25.7.21; A26.4.24 
(591) Trắng, xám, đen, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

phát triển Ngọc Viễn Đông  (VN)

440/13/7 Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; kem ngừa 
mụn (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2014-16825 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hải sản Thu Trọng 1  (VN) 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm đã qua chế biến gồm: cá nguyên con, mực nguyên con, bạch 
tuộc, maza (hải sản, cùng họ với bạch tuộc), kẽm (hải sản, cùng họ với bạch tuộc); thực 
phẩm chế biến từ cá. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đã qua chế biến gồm: cá nguyên con, mực nguyên con, 
bạch tuộc, maza (hải sản, cùng họ với bạch tuộc), kẽm (hải sản, cùng họ với bạch tuộc), 
thực phẩm chế biến từ cá. 
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(210) 4-2014-16827 (220) 22.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A20.1.5; 26.11.3; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm. 

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 

Số 59/4D ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại. 
 

 
(210) 4-2014-16828 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Tím. 
(731) Công ty cổ phần Ngôi Nhà Sức 

Khỏe  (VN) 

Số 79 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; tinh dầu; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16830 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 3.1.8; 3.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Thái Thị Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 27/4 Phan Sào Nam, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thú y. 
 

 
(210) 4-2014-16831 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng 

Phúc  (VN) 

ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, huyện 
Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Thuyền máy (vỏ lãi, xuồng ghe). 
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(210) 4-2014-16832 (220) 22.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 7.1.6; A7.1.12; 24.9.1; 26.1.6; 1.13.1; 

24.13.1; 2.9.25 
(591) Đỏ, xanh, vàng gold. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

CITYPHAR Sài Gòn  (VN) 

259 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-16833 (220) 22.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A2.3.17; 2.3.25 

(591) Hồng, vàng, nâu trắng. 
(731) Trịnh Văn Trường  (VN) 

21/103 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2014-16834 (220) 22.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.1.4; 26.1.2; 1.15.23; 2.3.1; 

25.5.25 
(591) Xanh, trắng, xanh lá nâu. 
(731) Trịnh Văn Trường  (VN) 

21/103 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-16835 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống); nước suối (đồ uống); nước 
tăng lực (đồ uống, không dùng cho mục đích y tế); nước uống thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước ép trái cây. 
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(210) 4-2014-16836 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống); nước suối (đồ uống); nước 
tăng lực (đồ uống, không dùng cho mục đích y tế); nước uống thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước ép trái cây. 

 
 

(210) 4-2014-16838 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 

dưỡng Nutri Nest  (VN) 

316 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 32: Nước uống không cồn được chiết xuất từ tổ yến (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2014-16839 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.8; 14.5.1 
(591) Xanh, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Đối Tác Chân 

Thật  (VN) 

70 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; hương liệu cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-16840 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.3.23; A14.1.3; 26.13.25; 26.15.15
(591) Xanh dương đậm. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại A.L.S  (VN) 

297/12 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Các loại van công nghiệp (bộ phận của máy móc): van xả hơi, van áp lực, van 
bướm, van bi, van cổng, van cầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán van công nghiệp như là : van xả hơi, van áp lực [bộ phận của máy 
móc], van bướm, van bi, van cổng, van cầu. 

 

 
(210) 4-2014-16842 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH LUCAS Việt Nam  

(VN) 

88 đường 36, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột dành cho trẻ em; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực 

phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm công thức (dùng cho mục 
đích y tế); thực phẩm cho em bé (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-16843 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.9 
(731) KABUSHIKI KAISHA NICHIREI 

(NICHIREI CORPORATION)  (JP) 
19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo mặc đi làm (không phải quần áo bảo hộ lao động); quần áo 

khoác ngoài; quần đùi; quần dài; áo phông ngắn tay; tạp dề (trang phục); áo choàng trắng 
dài; quần áo thể thao; áo vét có khóa kéo; áo ấm chui đầu; đồ đội đầu; mũ; đồ đi ở chân, 
giày và giày cao cổ; găng tay (trang phục). 

 
 

(210) 4-2014-16845 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tới  

(VN) 

Số 407, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
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(210) 4-2014-16846 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trạng  

(VN) 

Số 294, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-16847 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.1.2; 26.3.2; 26.1.1 

(591) Cam, xanh dương đậm, trắng, xanh ngọc, 
đỏ, xanh lá cây, vàng. 

(731) Hộ kinh doanh Thảo Huỳnh  

(VN) 

ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 33: Các loại rượu (đồ uống) như: rượu gạo, rượu nếp, rượu chuối hột, rượu nho, 

rượu mật ong, rượu vôtca. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại rượu (đồ uống) như: rượu gạo, rượu nếp, rượu chuối hột, rượu 

nho, rượu mật ong, rượu vôtca. 
 

 
(210) 4-2014-16848 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.4.24; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Tuấn Liêm  (VN) 

Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm 

Dơi, tỉnh Cà Mau 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý. 
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(210) 4-2014-16850 (220) 22.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; A15.7.2 

(591) Xanh lam đậm, cam, trắng. 
(731) Đặng An Thanh  (VN) 

C5 Thống Nhất 1, xã Tân Thứ Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phồ Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2014-16851 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vàng đá quý 

Song Hỷ  (VN) 

Số 133 ngõ 1194 đường Láng, phường Láng
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 14: Vàng bạc (kim loại quý); đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc (kim loại quý), đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-16852 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vàng đá quý 

Song Hỷ  (VN) 

Số 133 ngõ 1194 đường Láng, phường Láng
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng bạc (kim loại quý); đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc (kim loại quý); đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý.  
 
 

(210) 4-2014-16854 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) TIBREWALA ELECTRONICS 
LIMITED   (IN) 
H.No.6-56/2/40, Bombay Highway, Bala 
Nagar, Hyderabad - 500037, Telangana, 
India  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Tụ điện, điện từ, rơle điện, môđun chuyển mạch bán dẫn thyristo và cuộn cảm.  
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(210) 4-2014-16856 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) MERZ PHARMA GmbH & CO. KGaA  
(DE) 
Eckenheimer LandstraBe 100, D-60318 
FRANKFURT am MAIN, GERMANY  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-16858 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MACY'S MERCHANDISING GROUP, 
INC.   (US) 
11 Penn Plaza, New York, NY 10001, 
U.S.A.  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đi chân; mũ nón; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-16859 (220) 22.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 11.3.5; 19.9.1; 26.4.2; 8.7.5 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, da cam, đen, 
trắng. 

(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 
23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền, miến ăn liền, mỳ ăn liền vị bò rán; cháo 
ăn liền.  

 
 

(210) 4-2014-16860 (220) 22.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 11.3.5; 19.9.1; 26.4.2; 8.7.5 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh nõn chuối, 
tím, nâu, đen, trắng. 

(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 
23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền, miến ăn liền, mỳ ăn liền vị bò rán; cháo 

ăn liền.  
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(210) 4-2014-16861 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 11.3.5; 19.9.1; 8.7.5 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh nõn chuối, 

hồng, đen, trắng. 
(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền, miến ăn liền, mỳ ăn liền vị bò rán; cháo 

ăn liền.  
 

 
(210) 4-2014-16864 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  

(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH THD Canada 

Việt Nam  (VN) 

Số 42, 381/60 Nguyễn Khang, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2014-16865 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3 
(591) Đỏ, vàng, cam, đen. 

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 

Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn 

tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công chúng; hỗ trợ điều 

hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; marketing.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo: Giảng dạy ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 

và giải trí].  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 

bảo dưỡng phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê máy 
chủ đặt web, cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử.  
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(210) 4-2014-16866 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.3.20 
(591) Đỏ, vàng, cam, đen. 
(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 

Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn 
tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công chúng; hỗ trợ điểu 
hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghtệp; marketing. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo: giảng dạy ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
và giải trí].  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
bảo dưỡng phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê máy 
chủ đặt web, cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử.  

 

 
(210) 4-2014-16867 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Vàng, cam, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

STA  (VN) 

Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; sôcôla; bánh mỳ; kem lạnh.  
 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; bia; nước ép trái cây, nước quả ép; 
nước sinh tố, nước sô đa. 

 

 
(210) 4-2014-16868 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.5.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Nhôm Hà Nội  (VN) 

Thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm; nhôm lá; dây nhôm; nhôm thanh.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nhôm, lá nhôm, dây nhôm, nhôm 
thanh, nhôm bán thành phẩm). 
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(210) 4-2014-16869 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-16871 (220) 22.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Mã Thanh Danh  (VN) 

138/25 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt muỗi ; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, 
thuốc xua đuổi côn trùng và sâu bọ, hương xua đuổi côn trùng và sâu bọ; chất diệt khuẩn; 
chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc thú y. 

 

Nhóm 24: Mùng (màn chống muỗi); drap (ga trải giường); vỏ gối; chăn; vải; túi ngủ 
(dạng tấm phủ).  

 

 
(210) 4-2014-16872 (220) 22.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 2.7.13; 2.7.23 

(731) DYNAMIC TEAM CORPORATION  (HK)
RM. 1702, Sino Centre, 582-592 Nathan 
Road., Mongkok, Kln., Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo phát triển cá nhân; cung cấp các khóa đào tạo; đào tạo quản lý kinh 
doanh; đào tạo kỹ năng kinh doanh; dịch vụ tư vấn đào tạo kinh doanh; dịch vụ đào tạo 
kinh doanh; tiến hành hội thảo về đào tạo.  

 

 
(210) 4-2014-16874 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Vĩnh Thạnh  (VN) 

B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 
Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-16876 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Hải  (VN) 

Số 3, D7, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-16877 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.25; 26.15.15; 26.5.1; 26.4.4 
(591) Xanh, vàng nghệ, vàng cam, ghi. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Hải  (VN) 

Số 3, D7, khu đô thị mới Đại Kim, 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-16879 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 7.1.6; A7.1.12 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Cát 

An  (VN) 

D19-09 Hoàng Anh Gia Lai 3, Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-16880 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(731) WAKO SHOJI CO., LTD.   (JP) 

26-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Nhật; nhà hàng ăn uống phục vụ 
món côtlet thịt lợn tẩm bột; căng tin; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2014-16881 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) WAKO SHOJI CO., LTD.    (JP) 
26-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Nhật; nhà hàng ăn uống phục vụ 
món côtlet thịt lợn tẩm bột; căng tin; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-16882 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) WAKO SHOJI CO., LTD.    (JP) 
26-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Nhật; nhà hàng ăn uống phục vụ 
món côtlet thịt lợn tẩm bột; căng tin; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-16884 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 24.17.5; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng, ghi, đen. 
(731) Công ty cổ phần Thương hiệu 

Quốc tế  (VN) 

Số 168 Khuất Duy Tiến, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ chất liệu da và giả da: túi, cặp sách, vali, ba lô, túi du lịch.  
 

 
(210) 4-2014-16885 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.2.7; 25.5.2; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Quang Huy  

(VN) 

201A Tô Ký, ấp Mới 2, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni. 
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(210) 4-2014-16886 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, nâu. 
(731) Công ty cổ phần đào tạo -

phát triển Thời Đại  (VN) 

Số 89 Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ. 
 
 

(210) 4-2014-16887 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đen, xanh dương đậm, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phúc Tín Hoàng  (VN) 

19 Đội Cung, phường Phú Hội, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn.  
 

Nhóm 39: Du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; vận tải.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; đặt 
chỗ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2014-16888 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH tư vấn-dịch vụ 

quảng cáo sản xuất phim 

Truyền Thông Việt  (VN) 

444/29 Lê Văn Khương, phường Thới 
An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất phim video; cho thuê máy quay 
video xách tay có bộ phận ghi hình. 

 
 

(210) 4-2014-16890 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.9.21; 5.9.15 
(731) LUZ FRANQUIAS S.A.    (BR) 

Alameda Amazonas, 594, 3o andar, Zip
Code 06454-070, Barueri, S·o Paulo, Brasil 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng, hộp đựng kính áp tròng, dây xích đeo của kính mắt, hộp đựng 
kính đeo mắt, dây nhỏ đeo kính mắt, thấu kính quang học, kính đeo mắt, gọng kính đeo 
mắt, kính râm. 

 
 

(210) 4-2014-16891 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.9.15; 5.9.21 
(731) LUZ FRANQUIAS S.A.    (BR) 

Alameda Amazonas, 594, 3o andar, Zip 
Code 06454-070, Barueri, S·o Paulo, 
Brasil  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng, hộp đựng kính áp tròng, dây xích đeo của kính mắt, hộp đựng 
kính đeo mắt, dây nhỏ đeo kính mắt, thấu kính quang học, kính đeo mắt, gọng kính đeo 
mắt, kính râm. 

 

 
(210) 4-2014-16892 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23; A5.5.20 
(731) LUZ FRANQUIAS S.A.   (BR) 

Alameda Amazonas, 594, 3o andar, Zip 
Code 06454-070, Barueri, S·o Paulo, 
Brasil 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng, hộp đựng kính áp tròng, dây xích đeo của kính mắt, hộp đựng 
kính đeo mắt, dây nhỏ đeo kính mắt, thấu kính quang học, kính đeo mắt, gọng kính đeo 
mắt, kính râm. 

 
 

(210) 4-2014-16893 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.4.2 
(731) DSG INTERNATIONAL LIMITED  (VG)

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; quần tã dùng một lần 
không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; miếng đệm lót cho người lớn không tự kiềm chế; 
miếng đệm lót bên dưới cho người không tự kiềm chế; quần co dãn cho người không tự 
kiềm chế; quần thấm hút được dùng cho người không tự kiềm chế; quần vệ sinh; tã dùng 
một lần không bằng vải dệt; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt; khăn giấy ướt tẩm 
nước thơm dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1424 

(210) 4-2014-16895 (220) 23.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.2; A26.11.8; 26.11.3; 26.7.25; 

26.4.1 
(731) Võ Văn Phúc  (VN) 

165 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-16897 (220) 23.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 5.7.1; 26.1.1; A11.1.2 

(591) Nâu, trắng. 
(731) Đặng Thiều Quang  (VN) 

Nhà 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-16899 (220) 23.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 4.3.3; A26.11.8; 26.1.2; 26.4.4 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh NGUYÊN ANH  

(VN) 

2D/1A Trịnh Đình Thảo, phường Hoà 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ để khâu; sợi; sợi và chỉ len; sợi 
tơ và chỉ tơ nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2014-16902 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.2.7; 26.13.25 
(731) Nguyễn Văn Huấn  (VN) 

117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất keo dính dùng trong công nghiệp, keo dán giấy dùng trong công nghiệp; 
keo silicon; nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo nhân tạo dạng thô; hóa chất dùng trong 
công nghiệp; chế phẩm dùng để hàn và tôi kim loại.  
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Nhóm 32: Nước uống hoa quả (không cồn); nước uống tăng lực (đồ uống không cồn, 
không dùng cho mục đích y tế), nước uống có ga; nước uống không cồn; bia, nước uống 
đóng chai.  

 

 
(210) 4-2014-16903 (220) 23.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.9.1; 3.7.1; A1.5.3; 25.1.6; 24.1.1 

(591) Đen, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Huấn  (VN) 

117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến, tổ yến sơ chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến súp yến), 
sữa, nước mắm, dầu ăn.  

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; hạt nêm (gia vị): chè (trà); đường ăn; nước tương (xì dầu); bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước uống hoa quả (không cồn); nước uống tăng lực (đồ uống không cồn, 
không dùng cho mục đích y tế); nước uống có ga, nước uống không cồn; bia; nước uống 
đóng chai.  

 

Nhóm 36: Mua bán nhà đất; môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình nhà ở: xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; 
trang trí nội ngoại thất công trình; san lấp mặt bằng; tư vấn công trình xây dựng.  

 

Nhóm 41: Tư vấn giáo dục; giáo dục và đào tạo.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến: dịch vụ nuôi trồng thủy sản; bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp. dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ spa: dịch 
vụ cắt tóc; dịch vụ cắm hoa; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thú y.  

 

 
(210) 4-2014-16904 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A1.1.10 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đào tạo NLP 

ENGLISH   (VN) 

268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1426 

(210) 4-2014-16906 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Toàn Thắng  (VN)

ấp Phú Quới, xã Yên Luông, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại như: kem trị mụn, kem trị nám, kem trị thâm, kem trị tàn 
nhang, kem trị đồi mồi, kem dưỡng trắng (dùng để bôi trên bề mặt da).  

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.   
 
 

(210) 4-2014-16907 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Trần Thị Liên  (VN) 

Phố Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 
nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2014-16909 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Toàn  (VN) 

Xóm 9, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Đạt, 
huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 
nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2014-16911 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Cao Đại Phát   (VN)

295 tổ 1 khu 5 phường Hồng Hà, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ vệ sinh; bình nước nóng lạnh dùng trong nhà vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2014-16912 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH T&T Motor   (VN)

Số 22, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe điện; xe máy; xe mô tô; động cơ cho xe máy.  
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(210) 4-2014-16913 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Đình Thụy   (VN) 

Số 3 ngõ 139/8 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn sưởi ấm phòng tắm; thiết bị sưởi ấm và thiết bị làm lạnh; quạt điện; thiết bị 
điều hòa không khí.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện gia dụng.  
 

 
(210) 4-2014-16914 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Xanh. 
(731) Nguyễn Đình Thụy   (VN) 

Số 3 ngõ 139/8 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn sưởi ấm phòng tắm; thiết bị sưởi ấm và thiết bị làm lạnh; quạt điện; thiết bị 
điều hòa không khí.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện gia dụng.  
 

 
(210) 4-2014-16915 (220) 23.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.3.4; A17.2.2; A25.7.5 

(591) Da cam, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Phú Thành   (VN) 

Thanh Vị, Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vât liệu xây dựng không bằng kim loại  
 

 
(210) 4-2014-16916 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.3.1; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh thẫm, danh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Phú Thành    (VN) 

Thanh Vị, Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
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(210) 4-2014-16919 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Ngọc  

(VN) 

889 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện gia dụng, đèn trang trí, ổ khóa.  

 
 

(210) 4-2014-16921 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

vàng bạc đá quý Kim Long 

Mekong   (VN) 

Số 4 Lê Thị Hồng Gấm, phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang.  

 

 
(210) 4-2014-16922 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

vàng bạc đá quý Kim Long 

Mekong   (VN) 

Số 4 Lê Thị Hồng Gấm, phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang.  

 
 

(210) 4-2014-16923 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

vàng bạc đá quý Kim Long 

Mekong   (VN) 

Số 4 Lê Thị Hồng Gấm, phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang.  
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(210) 4-2014-16924 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

vàng bạc đá quý Kim Long 

Mekong   (VN) 

Số 4 Lê Thị Hồng Gấm, phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang. 

 

 
(210) 4-2014-16929 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tuyết Mai  (VN) 

99/9 Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước không bằng kim loại hoặc 
chất dẻo, phụ kiện ống dẫn nước không bằng kim loại hoặc chất dẻo (co, tê, lơi). 

 

 
(210) 4-2014-16930 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thiên Vũ  (VN) 

K2 , phòng 101, ngõ 81, đường Trần 
Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, sinh phẩm y tế; bông băng dùng cho mục 

đích y tế; gạc y tế. 
 

 
(210) 4-2014-16931 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thiên Vũ  (VN) 

K2, phòng 101, ngõ 81, đường Trần 
Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-16932 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Anh  (VN)

34 Hàm Long, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-16934 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 10.3.7; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xám, đen, xanh dương, xanh đậm, xanh 

lá cây, đỏ, nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sơn 

NICEWALLS  (VN) 

30 đường số 1B, KDC Lý Chiêu Hoàng, 
KP5, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Chất bảo quản gỗ, thuốc màu, vecni, sơn, chất pha loãng dùng cho sơn. 

 

 
(210) 4-2014-16935 (220) 23.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A1.13.10; 1.13.1; A25.7.7 

(591) Nâu, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, đen, trắng kem. 

(731) Công ty TNHH tư vấn 

Agrident Việt Nam  (VN) 

Số 800 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản; mua bán trái dừa. 

 

 
(210) 4-2014-16937 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 

Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng đán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-16938 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ  (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-16939 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ  (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-16950 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Việt Hùng   (VN) 

Tổ dân phố số 8, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trừng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-16951 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 

Tổ dân phố số 8, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-16952 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phụ tùng xe máy 

Đức Minh   (VN) 

Số 130 đường Lê Gia Định, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; công tắc điện (cho xe đạp điện, xe máy); bình ắc qui (cho xe đạp 
điện, xe máy).  

 
 

(210) 4-2014-16953 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phụ tùng xe máy 

Đức Minh   (VN) 

Số 130 đường Lê Gia Định, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy như: vành xe, giảm xóc, gương, xích xe máy, tay nắm.  
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(210) 4-2014-16954 (220) 23.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(531) 1.15.23; 25.1.25

(591) Đỏ, trắng.

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Nhất Duy   (VN) 

Tầng 15, tòa nhà Harec, số 4A, phố Láng 

Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh kem xốp, bánh ngọt, bánh trứng, bánh ga tô, bánh làm từ bột gạo.  
 

 
(210) 4-2014-16955 (220) 23.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 2.1.11; 2.1.1; 26.1.1; A1.1.10; 25.1.6; 

A8.5.10 

(591) Trắng, đỏ, đen, vàng đồng, nâu. 

(731) Công ty TNHH nhà hàng Món 

Huế  (VN) 

7 Cao Thắng, phường 02, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, cụ thể là cung cấp món vịt quay và các món ăn khác được 

làm từ vịt quay. 
 

 
(210) 4-2014-16956 (220) 23.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.11.1

(591) Đỏ, xanh đen.

(731) Doanh nghiệp tư nhân nệm 

Quỳnh Nhi   (VN) 

Số 109, tổ 1, khu phố 1, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 

 

Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; áo gối. 
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(210) 4-2014-16957 (220) 23.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.3.1; A26.3.5; A1.1.8; A1.1.2; 26.3.4 

(731) Công ty TNHH Văn Tứ   (VN)

Số 36 phố Bà Triệu, phường Phạm Ngũ 
Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện, dây cáp điện. 
 
 

(210) 4-2014-16958 (220) 23.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.3.1; A26.3.5; A1.1.8; A1.1.2; 26.3.4 

(731) Công ty TNHH Văn Tứ   (VN)

Số 36 phố Bà Triệu, phường Phạm Ngũ 
Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện.  
 
 

(210) 4-2014-16959 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Gia Anh   (VN) 

Số 184 B2 phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị chống sét cho các tòa nhà.  
 

(210) 4-2014-16960 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng
(731) Công ty cổ phần xử lý nước 

và môi trường Tân Đại Minh  

(VN) 

152/120 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
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(210) 4-2014-16961 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GK Việt Nam  

(VN) 

Khu dân cư số 03, phường Trung Hưng, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2014-16962 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) SUHEUNG CO., LTD   (KR) 

61 Osongsaengmyeong-ro, Osong-eup, 
Heungdeok-gu Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, Korea  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-16963 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-16964 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-16965 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-16966 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-16968 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Quốc 

Thành  (VN) 

313-315 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa bằng inox các loại.  
 
 

(210) 4-2014-16969 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.13.25; 26.2.3 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Nguyễn Thị Huyền Trang  (VN)

Số 34, tổ 5, khối Yên Vinh, phường Hưng 
Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; các sản phẩm sữa từ đậu nành; nước uống làm từ sữa đậu; đậu 
nành hạt đã bảo quản, dùng cho thực phẩm. 
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(210) 4-2014-16970 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24; 26.13.25; 26.2.3 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Nguyễn Thị Huyền Trang  (VN)

Số 34, tổ 5, khối Yên Vinh, phường Hưng
Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây không có cồn.  
 

 
(210) 4-2014-16971 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) DYNAMIC TEAM CORPORATION  (HK)
Rm. 1702, Sino centre, 582-592 Nathan 
road., Mongkok, kln., Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo phát triển cá nhân; cung cấp các khóa đào tạo; đào tạo quản lý kinh 
doanh; đào tạo kỹ năng kinh doanh; dịch vụ tư vấn đào tạo kinh doanh; dịch vụ đào tạo 
kinh doanh; tiến hành hội thảo về đào tạo.  

 

 
(210) 4-2014-16972 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Nâu. 
(731) Công ty TNHH Sao Vàng Long 

Xuyên  (VN) 

Số 108 đường Điện Biên Phủ, phường 
Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chiếu phim. 
 

 
(210) 4-2014-16973 (220) 23.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A6.3.4; 26.3.1; A26.3.6 

(591) Xanh nước biển, xám, đỏ, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Hà Nội  (VN) 

Ngõ 319, phố Vĩnh Hưng, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí 
tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P Co.,LTD.)
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(511)   Nhóm 30: Muối ăn. 
 

 
(210) 4-2014-16974 (220) 23.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

 

(731) Nguyễn Thái Phương   (VN) 

21/43 đường Hồng Lạc, phường 10, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, dung dịch dùng để diệt nấm mốc, rong rêu, bệnh và làm sạch 

nước cho hồ cá cảnh và thủy sản, các sản phẩm hỗ trợ trong nuôi tôm, cá cảnh và bể thủy 

sinh; mua bán cây trồng, phân bón, đất, cát, sỏi, đá, san hô, sứ, bóng đèn, đèn, van, vòi, 

ống dẫn, bình lọc, bình ôxy, mô tơ, bể cá, bình thủy tinh, giá, kệ; mua bán cá, cua, tôm, 

ốc. 
 

 
(210) 4-2014-16977 (220) 23.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.1.1; A26.3.6; 

26.3.1 

(591) Xanh tím than, trắng. 

(731) Công ty TNHH giải trí âm 

nhạc Thùy Dương  (VN) 

172 Trương Công Định, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ âm nhạc. 
 

 
(210) 4-2014-16978 (220) 23.07.2014

  (441) 25.09.2014

(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.11.3; 26.3.23 

(591) Vàng, trắng.

(731) Công ty TNHH giải trí âm 

nhạc Thùy Dương  (VN) 

172 Trương Công Định, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy âm nhạc; câu lạc bộ âm nhạc. 
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(210) 4-2014-16979 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.7.1; 5.3.20 
(591) Đỏ, vàng, nâu cam, trắng, xanh lá cây, 

xanh lá mạ, xám. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Phước 

Thịnh Kiên Giang  (VN) 

Nền 98, lô D, đường Võ Văn Tần, khu 
phố Kiên Tân, thị trấn Kiên Lương, 
huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2014-16982 (220) 23.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 6.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất chả mực Hoài 

Phương  (VN) 

Tổ 4, khu 2, phường Hồng Gai, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Chả mực. 
 

 
(210) 4-2014-16983 (220) 23.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 24.9.1; 1.5.1 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Cơ sở Lan Chinh  (VN) 

Số 241, tổ 7, khu 7, phường Cao Xanh, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 29: Chả mực. 
 

 
(210) 4-2014-16984 (220) 23.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 3.9.1; 6.1.2; 18.3.2; 5.7.3; 25.1.6; 3.9.15 

(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Cơ sở chả mực Tiến Chuyên  (VN)

Chợ Hạ Long 1, phường Bạch Đằng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Chả mực. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
 

 
1440 

(210) 4-2014-16985 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LTD  (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 
 

(210) 4-2014-16986 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) GUANGZHOU SUN SARA COSMETIC 
CO., LTD   (CN) 
407, D3 Building, Gateway 2 Park Office 
Dist, Lianhe Industrial Area, Huanyuan 
Rd, Baiyun Dist, Guangzhou, China 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước xức tóc; nước hoa; chế phẩm trang điểm; tinh dầu; dầu xả dưỡng. 
 
 

(210) 4-2014-16991 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 3.9.1; A3.9.24; A3.9.4 
(591) Đỏ, da cam, tím, hồng tím nhạt, trắng, 

đen. 
(731) Đặng Huỳnh ức My  (VN) 

Tầng 1 chung cư Carillon, 171A Hoàng 
Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; trường mầm non.  
 
 

(210) 4-2014-16993 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh cô ban. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

hải sản Phan Thiết  (VN) 

49 Lâm Đình Trúc, phường Phú Thủy, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mực một nắng, mực hai nắng, mực trứng sữa, mực khô. 
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(210) 4-2014-16994 (220) 23.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Trịnh Văn Hiệu  (VN) 

Thôn Tuyên Bá, xã Quảng Phú, huyện 
Lương Tài, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 11: Van điều mức nước bằng kim loại trong bình chứa, trong thùng chứa (bộ phận 

của thiết bị vệ sinh); vòi nước; vòi cho đường ống; vòi chống tóe nước; vòi của ống dẫn; 
vòi khóa bằng kim loại (bộ phận của thiết bị vệ sinh).  

 

 
(210) 4-2014-16995 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Vũ Văn Xiêm  (VN) 

Khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khỏe răng miệng; dịch vụ nha khoa. 

 

 
(210) 4-2014-16999 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.1.2; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần nội thất ZIC  

(VN) 

46/25/4A đường 61, tổ 3, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; kệ đựng đồ; giá sách. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giường, tủ, bàn, ghế, kệ đựng đồ, giá sách. 
 

 
(210) 4-2014-17007 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 18.1.21 
(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần hóa dầu Đô 

Việt   (VN) 

Số 8, ngõ 142, đường Ngô Gia Tự, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán lốp ô tô, xe máy; đại lý phân phối lốp ô tô, xe máy.  
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Nhóm 37: Dịch vụ về lốp ô tô và xe máy cụ thể như: đắp lại lốp xe, lưu hóa lốp xe, bơm 
vá lốp xe, thay lốp xe.  

 
 

(210) 4-2014-17008 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) MEREK KGAA   (DE) 
Frankfurter Strasse, 64293 Darmstadt, 
Germany  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc và chế phẩm dược dùng trong y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; 
chế phẩm vitamin và/hoặc khoáng chất sử dụng như chất bổ sung cho thực phẩm (cho 
mục đích y tế; dầu và mỡ ăn và chất chiết xuất của chúng dùng cho mục đích y tế; dầu 
gan cá thu. 

 

Nhóm 29: Dầu cá (dầu ăn); dầu có thể ăn được và chất chiết xuất của chúng sử dụng như 
thực phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hoặc dùng trong sản xuất thực phẩm dinh 
dưỡng/thực phẩm bổ sung và các thực phẩm khác.  

 
 

(210) 4-2014-17009 (220) 24.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A25.7.21; 7.1.24; A7.1.12; A6.7.5 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 

Thắng   (VN) 

E2103, The Manor, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cột quảng cáo bằng kim loại; cột mốc bằng kim loại không phản quang; cột trụ 
bằng kim loại cho xây dựng; dầm kim loại dùng trong xây dựng; khung kim loại dùng cho 
xây dựng; tấm kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liêu lợp 
mái bằng kim loại; giàn giáo bằng kim loại; ván khuôn bằng kim loại để đổ bê tông; biển 
hiệu bằng kim loại, không phản quang và không vận hành cơ giới cho đường; ống bằng 
kim loại; bồn chứa bằng kim loại.  

 

Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; tập albom; niên giám; thẻ thông báo, 
giấy nhắc việc (văn phòng phẩm); túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo dùng 
để bao gói; bìa cặp để kẹp tài liệu; sách; lịch; bìa cứng; catalô; đề can; bìa tệp hồ sơ (văn 
phòng phẩm); kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); phong bì; tờ rơi; mẫu tờ khai, in sẵn; bản in 
đồ họa; ảnh biểu diễn đồ họa, thiếp chúc mừng; sổ tay hướng dẫn; tạp chí; ảnh chụp (dạng 
in); tranh ảnh cổ động bằng giấy hoặc bìa cứng, áp phích bằng giấy hoặc bìa cứng; ấn 
phẩm; xuất bản phẩm dạng in. 

 

Nhóm 19: Asphan, nhựa đường; gỗ lát sàn, ván sàn; gạch; kính xây dựng; vật liệu xây 
dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim loại; đá xây dựng; gỗ 
xây dựng; ván khuôn, cốp pha không bằng kim loại để đổ bê tông; cấu kiện xây dựng 
bằng bê tông.  

 

Nhóm 24: Cờ hiệu, biểu ngữ.  
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Nhóm 25: Quần áo, trang phục; mũ; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng (bất 
động sản); đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; khai thác mỏ; xây dựng nhà máy, xí 
nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu.  

 

Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); 
sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo).  

 

 
(210) 4-2014-17010 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Dương Bá Thắng   (VN) 

H15/34 K119 đường Phạm Như Xương, 
phường Hòa Khánh Nam, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2014-17011 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.2 
(591) Xám, tro. 
(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 

tùng ô tô xe máy Hưng Yên  

(VN) 

Cụm công nghiệp xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ đúc áp lực nhôm hợp kim và gia công cơ khí.  
 

 
(210) 4-2014-17012 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-17013 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-17014 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.5.1; 26.3.23; A17.2.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương hiệu nội 

thất LUXXY  (VN) 

Số 57, ngõ 164, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ trang trí nội ngoại thất như giường; tủ, bàn, ghế, đồ gỗ mỹ thuật.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hóa liên quan đến đồ nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, 
kệ, tác phẩm nghệ thuật.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thi công hoàn thiện công 
trình, nội thất.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế kiến trúc công trình.   
 

 
(210) 4-2014-17016 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thép Thủ Đức  

(VN) 

Km9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Thép cán các loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại).  
 

 
(210) 4-2014-17017 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.13.1; 10.5.25 
(591) Đen, trắng. 
(731) DSG INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; quần tã dùng một lần 
không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; miếng đệm lót cho người lớn không tự kiềm chế; 
miếng đệm lót bên dưới cho người không tự kiềm chế; quần co dãn cho người không tự 
kiềm chế; quần thấm hút được dùng cho người không tự kiềm chế; quần vệ sinh; tã dùng 
một lần không bằng vải dệt; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt; khăn giấy ướt tẩm 
nước thơm dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-17018 (220) 24.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (731) DSG INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; quần tã dùng một lần 
không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; miếng đệm lót cho người lớn không tự kiềm chế; 
miếng đệm lót bên dưới cho người không tự kiềm chế; quần co dãn cho người không tự 
kiềm chế; quần thấm hút được dùng cho người không tự kiềm chế; quần vệ sinh; tã dùng 
một lần không bằng vải dệt; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt; khăn giấy ướt tẩm 
nước thơm dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-17019 (220) 24.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.3.1; A1.3.20 

(591) Vàng, cam, đỏ, trắng, xanh da trời. 
(731) Ong Hồng Quyên  (VN) 

690/15/5 Nguyễn Duy, phường 12, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch dừa; mứt; mứt quả.  
 

 
(210) 4-2014-17020 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại xuất nhập khẩu 

mỹ phẩm Thái Nguyễn   (VN) 

A1/21B ấp 1, đường Công Nghệ Mới, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem(mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm trắng da; 
sữa tắm; kem hấp dầu tóc; kem ngừa tàn nhang. 

 
 

(210) 4-2014-17021 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Nghĩa 

Phong   (VN) 

19/10C2 Lê Văn Khương, khu phố 5, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem(mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm trắng da; kem 
hấp dầu tóc; nước dưỡng tóc; dầu bóng tóc.  

 
 

(210) 4-2014-17022 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Thời Đại Xanh  

(VN) 

1489 Huỳnh Tấn Phát, KP1, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe mô tô, phụ tùng xe mô tô, xe đạp.  
 

 
(210) 4-2014-17023 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH điện tử tin học 

Sao Biển  (VN) 

449/50 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; phần mềm máy tính; chi tiết: 
máy vi tính; máy tính xách tay; máy tính bảng, tai nghe, chuột máy vi tính, miếng đệm lót 
chuột máy vi tính, nguồn máy vi tính, thùng máy vi tính; chương trình trò chơi máy tính; 
chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy vi tính (ghi 
sẵn).  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2014-17024 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 

Đại Việt  (VN) 

421 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; khuỷu ống 
bằng kim loại cho ống dẫn. 

 

Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; hộp cầu dao điện 
[điện]; cầu dao điện; cuộn dây điện; cáp đồng trục; dây dẫn điện; đầu nối cho dây điện; 
bộ nối [điện]; công tắc điện; chấn lưu đèn.  

 

Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; thiết bị điều hòa không khí; quạt gió [điều hòa 
không khí]; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; bộ lọc cho điều hòa không 
khí; quạt gió của ống khói; hệ thống và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết 
bị làm lạnh nước. 
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(210) 4-2014-17025 (220) 24.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 

Đại Việt  (VN) 

421 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; khuỷu ống 
bằng kim loại cho ống dẫn. 

 
Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; hộp cầu dao điện 
[điện]; cầu dao điện; cuộn dây điện; cáp đồng trục; dây dẫn điện; đầu nối cho dây điện; 
bộ nối [điện]; công tắc điện; chấn lưu đèn. 

 
Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; thiết bị điều hòa không khí; quạt gió [điều hòa 
không khí]; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; bộ lọc cho điều hòa không 
khí; quạt gió của ống khói; hệ thống và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết 
bị làm lạnh nước. 

 

 
(210) 4-2014-17029 (220) 24.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.5.2; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh da trời, da 

cam. 
(731) Dương Văn Tân  (VN) 

Xóm 4, tổ 3, phường Chiềng Cơi, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

 
(511)   Nhóm 29: Thuỷ hải sản đã chế biến (cá, tôm, cua, mực). 

 

 
(210) 4-2014-17030 (220) 24.07.2014

  (441) 25.09.2014
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thái An Sinh  

(VN) 

55 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, 
quận I, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-17031 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thái An Sinh  

(VN) 

55 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, 
quận I, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Mua bán (kinh doanh): dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-17032 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thái An Sinh  

(VN) 

55 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, 
quận I, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-17033 (220) 24.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.5.1; A1.5.3 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Sang  (VN) 

18Bis/9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng kinh doanh. 

 

(210) 4-2014-17034 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Cam, xanh. 
(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 

011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nghiền; máy xay. 
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(210) 4-2014-17035 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Hồ Việt Phương  (VN) 

P208, nhà B1, ngõ 203, phố Chùa Bộc, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, dây cáp điện. 

 

 
(210) 4-2014-17036 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 9.9.1; A9.9.11; 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giầy Thượng Đình  (VN) 

Số 277, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giày (trang phục). 

 

 
(210) 4-2014-17038 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.11; 26.15.9; 24.13.1 
(591) Vàng, xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Dương Hùng  (VN)

Số nhà 20, ngõ 137 Hồ Đắc Di, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Giường cũi cho trẻ em bằng gỗ; nôi cho trẻ em bằng gỗ; quầy ăn di động cho 

trẻ em bằng gỗ; khung tập đi cho trẻ em bằng gỗ; bàn, ghế cho trẻ em bằng gỗ; xe cũi đẩy 
cho trẻ em bằng gỗ. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2014-17039 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-17050 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Mỹ   (VN) 

44 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17051 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Mỹ   (VN) 

44 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-17052 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Miền 

Nam   (VN) 

24/6 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2014-17053 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh, đen. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

công nghệ INNOVUS  (VN) 

Số 12 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán camera, hệ thống âm thanh thông báo, thiết bị mạng, hệ thống tổng 
đài, hệ thống lưu trữ, bộ chuyển đổi.  

 

 
(210) 4-2014-17054 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xám, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thịnh Huy  (VN) 

Số 162/40 Nguyễn Văn Lượng, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo cháy, thiết bị báo động; thiết bị quan sát; thiết bị quản lý ra vào; 
thiết bị điều khiển thông minh; thiết bị âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-17055 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược OPV  (VN)

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17056 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-17057 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17058 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17059 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17070 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 318 tập a (09.2014) 
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(210) 4-2014-17071 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17072 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17073 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-17074 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.21 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Lê 

Bảo Minh  (VN) 

10A Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Máy tính, máy quay phim, máy ảnh, máy in dùng với máy tính, máy fax, bộ 
ngắm nhiếp ảnh.  

 

 
(210) 4-2014-17076 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  
(731) Lê Hòa Trinh  (VN) 

Tổ 11A, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản, đại lý bất động 
sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ 
thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê phòng ở.  

 

 
(210) 4-2014-17077 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Lê Hòa Trinh   (VN) 

Tổ 11A, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản, đại lý bất động 
sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ 
thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê phòng ở.  

 

 
(210) 4-2014-17078 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Ghi, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần Fansipan 

Green  (VN) 

Tầng 16 tòa Charmvit Tower, 117 Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Môi giới thương mại; dịch vụ giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 41: Tư vấn giáo dục.  
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(210) 4-2014-17079 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.2; 24.15.1 
(591) Xanh lá. 
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY  (US) 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 
IL 60642, United States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, kẹo cao su, kẹo cao su có thể thổi thành bong bóng, kẹo, kẹo bạc hà, 
viên kẹo hình giọt nước và viên kẹo hình thoi. 

 
 

(210) 4-2014-17080 (220) 24.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 7.1.1 

(591) Cam nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH trang trí nội 

thất Khánh An  (VN) 

111/15 đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bồn rửa, vòi nước.  
 
 

(210) 4-2014-17081 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại ý Mỹ  (VN) 

Phòng 1901, Saigon Trade Center, số 37 
Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 21: Chai thủy tinh; lọ thủy tinh; ly thủy tinh; bình thủy tinh; bát thủy tinh; đĩa thủy tinh. 
 
 

(210) 4-2014-17083 (220) 24.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xây dựng 

Trung Vĩnh  (VN) 

ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chiết xuất từ bùn khoáng tươi và khô thiên nhiên. 
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(210) 4-2014-17085 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, đen, cam. 
(731) Công ty cổ phần Những Cánh 

Buồm Phương Đông  (VN) 

Số 10 Hàng Mành, phường Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận chuyển hàng khách bằng tàu du lịch.  
 

 
(210) 4-2014-17086 (220) 24.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh rêu, đỏ, 
trắng. 

(731) Nguyễn Trung Đức  (VN) 

67/25 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước hoa, mỹ phẩm, dầu dừa tinh khiết, tinh dầu dừa. 
 

 
(210) 4-2014-17087 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.6; A5.1.12; A6.3.2; A6.3.5 
(591) Xanh ngọc, xanh da trời, xanh lá cây, 

trắng, vàng đậm, vàng nhạt, nâu, xám, 
đen, kem. 

(731) Lê Thị Kim Hoàng  (VN) 

78 đường số 1, khu phố Ông Nhiêu, 
phường Long Trường, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort). 
 
 

(210) 4-2014-17088 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.4; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 
(731) Bùi Đình Trọng  (VN) 

181/11 đường 3 tháng 2, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Nước mắt nhân tạo, thuốc nhỏ mắt, thuốc dùng để rửa kính áp tròng. 
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(210) 4-2014-17089 (220) 24.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 1.15.23; A1.1.10; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh tím, đỏ, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Ngọc Anh  (VN) 

S26-1 Sky Garden 1, Nguyễn Văn Linh, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng nông sản đã qua chế biến, thực phẩm chức năng nhập 
khẩu từ Hàn Quốc. 

 

 
(210) 4-2014-17090 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
 

 
(210) 4-2014-17091 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
 

 
(210) 4-2014-17092 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
 

 
(210) 4-2014-17093 (220) 24.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
 

 
(210) 4-2014-17094 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
 
 

(210) 4-2014-17095 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
 

 
(210) 4-2014-17096 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
 

 
(210) 4-2014-17097 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh. 
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(210) 4-2014-17098 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang   (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh. 

 

 
(210) 4-2014-17099 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Ngô Thế Huy  (VN) 

57 tổ 7A, khu phố Đông Ba, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi (thiết bị vệ sinh).  

 

 
(210) 4-2014-17100 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.   

 

 
(210) 4-2014-17101 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.3.6; A18.5.7; 26.1.6 
(591) Đỏ đen, trắng, tím. 
(731) Võ Tường Công  (VN) 

280/110/14 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; chất bảo quản gỗ; chất chống rỉ; chế phẩm màu.  
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(210) 4-2014-17102 (220) 24.07.2014 

 

  

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 26.4.3; A1.1.10; A1.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đồng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo led 

Phó QuÝ   (VN) 

132A Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán hộp đèn, bảng hiệu, pano quảng cáo, bản vẽ quảng cáo, 
đèn led, vật liệu dùng trong quảng cáo; mua bán máy móc và thiết bị phụ tùng điện lạnh 
như: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hoà không khí, máy điều hoà nhiệt độ. 

 

 
(210) 4-2014-17103 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Dược 5   (VN) 

558 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-17104 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Sang  (VN)

117 đường T6, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc điã kỹ thuật số. 

 
 

(210) 4-2014-17105 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại sơn 

dầu Môtô Kiều   (VN) 

191-193 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2014-17106 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 1.15.5; A5.3.13 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh dương đậm, đen, 

trắng. 

(731) Công ty TNHH Việt Giai Thành  

(VN) 

8A An Dương Vương, phường 16, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa (hộp quẹt) dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; đá lửa.  
 

 
(210) 4-2014-17107 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 1.15.5 

(591) Xanh dương, vàng, cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH Vlệt Giai Thành  

(VN) 

8A An Dương Vương, phường 16, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa (hộp quẹt); hộp diêm; đá lửa.  
 

(210) 4-2014-17108 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh dương, ghi xám. 

(731) Công ty TNHH Việt Giai Thành  

(VN) 

8A An Dương Vương, phường 16, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa (hộp quẹt); hộp diêm; đá lửa.  
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(210) 4-2014-17109 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Việt Giai Thành  

(VN) 

8A An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa (hộp quẹt); hộp diêm; đá lửa.  
 
 

(210) 4-2014-17111 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Việt Giai Thành  

(VN) 

8A An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa (hộp quẹt); hộp diêm; đá lửa.  
 
 

(210) 4-2014-17112 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.15.5; 3.7.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam, ghi xám, trắng, đen
(731) Công ty TNHH Việt Giai Thành  

(VN) 

8A An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa (hộp quẹt); hộp diêm; đá lửa.  
 

 
(210) 4-2014-17113 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược ánh 

Dương   (VN) 

Số 7, đường Nắn Cải, phường Hoàng 
Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-17114 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược ánh 

Dương   (VN) 

Số 7, đường Nắn Cải, phường Hoàng 
Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-17115 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.6; 26.4.2; 24.1.1 
(731) WD-40 MANUFACTURING 

COMPANY   (US) 
1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, U.S.A.  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất phủ bảo vệ để ngăn ngừa gỉ và hạn chế ăn mòn.  
 

Nhóm 03: Chất làm sạch mối tiếp xúc; chất tẩy nhờn; chất làm sạch để dùng trên các bề 
mặt bằng kim loại.  

 
Nhóm 04: Dầu bôi trơn và thẩm thấu đa công dụng.  

 

Nhóm 25: áo thun ngắn tay; trang phục khi đi xe đạp, cụ thể là áo nịt len (đan tay hoặc 
dệt kim) và quần yếm.  

 

 
(210) 4-2014-17116 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Minh 

Trí   (VN) 

36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2014-17117 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(300) 86/311,538 17.06.2014 US 
(540) 

  

  
(731) WALDEN UNIVERSITY, LLC   (US) 

650 South Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, United States  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm máy tính không tải xuống được, và các ứng 

dụng phần mềm máy tính, để đánh giá việc chuyển tín dụng giữa các tổ chức giáo dục.  
 

 
(210) 4-2014-17118 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Sơn Lạng Sơn   (VN) 

Số 211A, đường Bắc Sơn, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn [trừ bia].  

 

 
(210) 4-2014-17122 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN)

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-17123 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN)

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
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(210) 4-2014-17124 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đen, xanh nước biển. 
(731) VEE RUBBER CORPORATION 

COMPANY LIMITED   (TH) 
924 Rama IX Road, Bangkapi Sub-
District, Huay Kwang District, Bangkok 
10310, Thailand  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp cho xe cộ; săm lốp cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2014-17126 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.5.1; A19.13.21; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Huỳnh Thị Bích Thảo  (VN)

64 đường 26, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng; quảng cáo: dược phẩm, 

thực phẩm chức năng; đại lý xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng; giới thiệu 
sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; nhà thuốc; phòng khám chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2014-17129 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 24.1.1; A11.3.3 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Ân 

Thiên Hoàng  (VN) 

178/TK, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hòa tan. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê bột, cà phê túi lọc, cà phê hòa tan. 
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(210) 4-2014-17130 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.5.1; A26.11.8; 26.15.15 

(591) Đỏ, đen. 

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 

dựng bất động sản Nam Hiệp  

(VN) 

E1/27 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị 

trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2014-17131 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.5.1; A17.2.2; 24.1.1; 1.15.3 

(731) Phan Thị Tuyến  (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (ngoại trừ khóa bằng điện). 
 

 
(210) 4-2014-17133 (220) 24.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.15.11; 26.15.9; A18.1.18; 

19.1.3 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

viễn thông Sài Gòn  (VN) 

Lô 46, công viên phần mềm Quang 

Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị mini: thực phẩm, đồ uống (không bao gồm cà phê, các sản 

phẩm liên quan đến cà phê). 
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(210) 4-2014-17140 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt - Pháp 

sản xuất thức ăn gia súc 

(PROCONCO)  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 

 
 

(210) 4-2014-17141 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Duyên Hồng  (VN) 

Số 1725, ấp 8, xã Tân An Luông, huyện 
Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, mỹ nghệ, đá quý và đá bán quý. 

 

 
(210) 4-2014-17142 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Duyên Hồng  (VN) 

Số 1725, ấp 8, xã Tân An Luông, huyện 
Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, mỹ nghệ, đá quý và đá bán quý. 

 

 
(210) 4-2014-17143 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng 

Trung Anh  (VN) 

730 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu gioăng bơm, gioăng ngăn kéo, gioăng 

trục trung tâm, quạt tăng áp, bơm bánh răng, bơm pít - tông, ruột bơm pít - tông, bộ hơi 
động cơ, phụ tùng máy công trình. 
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(210) 4-2014-17144 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.5.1 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng 

Trung Anh  (VN) 

730 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu gioăng bơm, gioăng ngăn kéo, gioăng 
trục trung tâm, quạt tăng áp, bơm bánh răng, bơm pít - tông, ruột bơm pít - tông, bộ hơi 
động cơ, phụ tùng máy công trình. 

 
 

(210) 4-2014-17145 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
Indiana 46285, USA 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn vật nuôi dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-17146 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 9.1.10; 26.15.15; 9.1.8 
(591) Tím, xám. 
(731) Trần Ngọc Minh Thoa   (VN)

Số 125A Nguyễn Sơn, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép, xăng - đan.  
 
 

(210) 4-2014-17147 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.14; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá nhạt, xanh dương, xanh lá 

cây, trắng. 
(731) Hợp tác xã Vụ Hồng   (VN)

Thôn Nà Ma, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn  

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
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(210) 4-2014-17148 (220) 25.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) 7.1.6; 26.2.7 

(591) Tím, trắng. 
(731) Nguyễn Lan Anh  (VN) 

9 khu biệt thự Phú Gia, đường Hà Huy 
Tập, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống; quán cà phê; quán rượu; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2014-17149 (220) 25.07.2014 

 

 

(441) 25.09.2014 
(540) (531) A2.5.17; A2.5.23; A2.5.22; 26.1.1 

(731) Lâm Thị Mai  (VN) 

Thôn Bó Chầu, xã Hoàng Văn Thụ, 
huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; chai sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình; 
núm vú giả cho trẻ em ngậm; núm vú giả. 

 

Nhóm 18: Dây đeo để giữ trẻ em; địu trẻ em; địu em bé. 
 

Nhóm 25: Quần dài của trẻ em; yếm dãi; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); quần áo (quần áo trẻ 
em); mũ (mũ trẻ em); bộ quần áo tắm (bộ quần áo tắm trẻ em). 

 
 

(210) 4-2014-17200 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Sinh 

học Dược NA NO GEN   (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế 
phẩm hóa dược.   

 
 

(210) 4-2014-17201 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Công nghệ Sinh 

học Dược NA NO GEN    (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế 
phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2014-17202 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Sinh 

học Dược NA NO GEN    (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế 
phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2014-17203 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Sinh 

học Dược NA NO GEN    (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế 
phẩm hóa dược.  

 
 

(210) 4-2014-17204 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Sinh 

học Dược NA NO GEN    (VN) 

Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế 
phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2014-17205 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Đỏ sậm, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 

Hậu cần phía Bắc  (VN) 

Thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Đồ bảo hộ lao động chống tai nạn và thương tích không dùng trong ngành y 
bao gồm: găng tay, giày, quần, áo, mũ; phao cứu sinh.  

 

Nhóm 17: Các sản phẩm từ cao su tự nhiên như: vật liệu cao su để làm lốp xe, ống mềm 
cao su; các phụ tùng cao su kỹ thuật như: chân đế, vòng đệm bằng cao su, tấm đệm giảm 
sóc bằng cao su.  
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Nhóm 18: Các sản phẩm từ da hoặc giả da như: hộp bằng da hoặc bằng bìa giả da, túi 
xách tay; túi xách dành cho phụ nữ; roi da; cặp sách học sinh; ví đựng tiền.  

 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; dép; giày; mũ; đồng phục.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa bằng ôtô; vận chuyển hành khách; cứu nạn dưới nước; 
dịch vụ cứu nạn.  

 

 
(210) 4-2014-17221 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

tổng hợp Minh Mai (VN)   (VN) 

Thôn Đông Quách, xã Nam Hà, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2014-17222 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH BZT USA (VN)  (VN)

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 
trường nước.   

 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thuỷ sản; thực phẩm chức 
năng; dược phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thủy sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ 
sản, thức ăn cho tôm cá, thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-17225 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.3.23; 5.7.14 
(591) Xanh lá cây, cam. 
(731) Hộ kinh doanh cá thế Nam 

Phương  (VN) 

15/25 đường 8, khu phố 5, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây đã qua sơ chế; trái cây khô; trái cây đóng hộp; quả đông lạnh; mứt làm 
từ hoa quả (mứt ướt); rau và hoa quả đã chế biến. 

 

 
(210) 4-2014-17226 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh cá thế Nam 

Phương  (VN) 

15/25 đường 8, khu phố 5, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rong biển đã chế biến dùng cho thực phẩm; quả đông lạnh; sa lát rau; trái cây 

đã bóc vỏ (quả); xalat trái cây; quả đã bóc vỏ. 
 

 
(210) 4-2014-17241 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

  

(531) 24.17.17; 24.17.25; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá cây, ghi. 
(731) Công ty cổ phần Phần mềm 

trực tuyến và Thương mại 

điện tử  (VN) 

Số 5 khu P10 ngõ 91, phố Nguyễn An 
Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2014-17242 (220) 25.07.2014 

  (441) 25.09.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải 

và Kế toán Việt Nam  (VN) 

Số 15B ngách 40 ngõ 79 đường Cầu 
Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, kiểm toán; dịch vụ tư vấn thuế; dịch vụ kê khai thuế. 
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Phần V 

 

đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký  
thiết kế bố trí  mạch tích hợp 

 

 
Số đơn: 7- 2014 – 00005 

Ngày nộp đơn:  23/06/2014  

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Lõi hard IP chip RFID cho thẻ thụ động hoạt động ở tần số HF 

Chủ đơn: Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện của chủ đơn: Trung tâm Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 

Tác giả:  

 Hồ Quang Tây, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Phú Quốc, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Phạm Thanh Hùng, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nguyễn Hoàng Đức, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Đỗ Hoàng Sang, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Chức năng: nhớ            Cấu trúc: MOS           Công nghệ: CMOS 0,13 m 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn lõi hard IP chip RFID cho thẻ thụ động hoạt động ở tần 

số HF được sản xuất với công nghệ CMOS 0,13 m, bản mạch này bao gồm 6 lớp kim loại, điện 

áp hoạt động của mạch là 1,8 V, công suất tiêu thụ thấp khoảng 140 W, kích thước bộ nhớ 
EEPROM trong chip là 2 Kb, chip được tích hợp trên các thẻ giao tiếp RFID thụ động hoạt động 

tại tần số 13,56 MHz, kích thước lõi chip: 1556 m x 1275 m. 

    
 

Số đơn: 7- 2014 – 00006 

Ngày nộp đơn:  23/06/2014  

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Lõi hard IP chip RFID cho thẻ thụ động hoạt động ở băng tần 
UHF 

Chủ đơn: Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện của chủ đơn: Trung tâm Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 

Tác giả:  
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Nguyễn Đức Nguyên, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nguyễn Phú Quốc, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Phạm Thanh Hùng, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nguyễn Văn Bình, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Võ Tuấn Nam, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Chức năng: nhớ            Cấu trúc: MOS           Công nghệ: CMOS 0,13 m 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn lõi hard IP RFID cho thẻ thụ động hoạt động ở băng 

tần UHF được thiết kế với công nghệ CMOS 0,13 m, bản mạch này gồm 6 lớp kim loại, điện áp 

hoạt động của mạch là 1,8 V, công suất tiêu thụ thấp khoảng 36,8 W, kích thước bộ nhớ 
EEPROM trong chip là 1 Kb, chip được tích hợp trên các thẻ giao tiếp RFID thụ động hoạt động 

tại băng tần UHF, kích thước lõi chip: 1440 m x 1275 m. 

    
 

Số đơn: 7- 2014 – 00007 

Ngày nộp đơn:  23/06/2014  

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Lõi hard IP của mạch khuếch đại công suất thấp cho EEPROM 

Chủ đơn: Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện của chủ đơn: Trung tâm Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 

Tác giả:  

 Hồ Quang Tây, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Minh Dưỡng, Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Chức năng: khuếch đại công suất thấp            Cấu trúc: MOS           Công nghệ: CMOS 0,13 m 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn lõi hard IP mạch khuếch đại công suất thấp cho 

EEPROM được sản xuất với công nghệ CMOS 0,13 m, bản mạch này bao gồm 3 lớp kim loại, 

điện áp hoạt động của mạch là 1,8 V, công suất tiêu thụ thấp khoảng 140 W, kích thước bộ nhớ 
EEPROM trong chip là 2 Kb, chip được tích hợp trên các thẻ giao tiếp RFID thụ động hoạt động 

tại tần số 13,56 MHz, kích thước lõi chip: 1556 m x 1275 m. 
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Phần vI 

 
CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 

 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2011-03366 30879 25.09.2012 05.08.2014     A61K 31/00 

1-2012-00591 30927 25.09.2012 18.08.2014     B60R 25/00 

1-2012-00592 30928 25.09.2012 18.08.2014     B60R 25/00 

1-2012-00628 32088 25.01.2013 06.08.2014     H04N 7/00 

1-2012-01053 35652 25.11.2013 14.08.2014     C03B 11/00 

1-2012-01949 32176 25.01.2013 01.08.2014     C03C 17/32 

1-2012-02114 32197 25.01.2013 01.08.2014     B24B 37/04 

1-2013-00345 33841 27.05.2013 11.08.2014     H04J 99/00 

1-2013-00466 34728 26.08.2013 15.08.2014     C07K 16/22 

1-2013-02108 36754 25.02.2014 13.08.2014     C07C 319/20 

1-2013-02337 35871 25.11.2013 25.07.2014     A61K 31/4439 

1-2013-02406 36459 27.01.2014 28.07.2014     B65D 50/06 

1-2013-02407 36460 27.01.2014 28.07.2014     B65D 83/22 

1-2013-02423 35616 25.10.2013 30.07.2014     C12P 5/02 

1-2013-02430 36464 27.01.2014 28.07.2014     A01N 43/22 

1-2013-02435 35886 25.11.2013 29.07.2014     B05D 3/10 

1-2013-02442 36467 27.01.2014 25.07.2014     A01C 1/06 

1-2013-02493 36148 25.12.2013 30.07.2014     A01N 47/28 

1-2013-02509 36788 25.02.2014 30.07.2014     A47G 25/08 

1-2013-02510 36789 25.02.2014 30.07.2014     A43D 25/06 

1-2013-02511 36790 25.02.2014 30.07.2014     A43B 13/22 

1-2013-02513 37686 26.05.2014 30.07.2014     A01G 33/00 

1-2013-02537 36152 25.12.2013 08.08.2014     B63B 35/36 

1-2013-02553 35635 25.10.2013 01.08.2014     C10G 47/00 

1-2013-02554 37356 25.04.2014 06.08.2014     C09K 8/588 

1-2013-02574 35922 25.11.2013 31.07.2014     A21D 2/14 

1-2013-02595 36160 25.12.2013 18.08.2014     C07D 213/40 

1-2013-02601 36481 27.01.2014 13.08.2014     H04B 1/59 

1-2013-02616 37152 25.03.2014 25.07.2014     C07D 239/70 

1-2013-02620 36166 25.12.2013 30.07.2014     F16D 55/224 

1-2013-02621 36485 27.01.2014 25.07.2014     F03B 13/18 

1-2013-02646 36169 25.12.2013 08.08.2014     F02P 3/05 

1-2013-02672 36489 27.01.2014 18.08.2014     A01N 25/30 

1-2013-02673 37160 25.03.2014 18.08.2014     C12N 15/82 

1-2013-02675 36174 25.12.2013 11.08.2014     C07D 487/04 

1-2013-02685 37162 25.03.2014 31.07.2014     C07K 16/40 

1-2013-02686 36176 25.12.2013 31.07.2014     C07K 16/40 
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1-2013-02726 35943 25.11.2013 28.07.2014     C08J 3/14 

1-2013-02736 37696 26.05.2014 08.08.2014     B21C 47/22 

1-2013-02737 36495 27.01.2014 01.08.2014     B01D 53/047 

1-2013-02750 36811 25.02.2014 28.07.2014     B65D 21/02 

1-2013-02771 36196 25.12.2013 18.08.2014     C07C 51/02 

1-2013-02776 37173 25.03.2014 28.07.2014     A01N 25/34 

1-2013-02789 36505 27.01.2014 14.08.2014     C12P 7/10 

1-2013-02792 38080 25.06.2014 29.07.2014     C02F 3/20 

1-2013-02796 37362 25.04.2014 06.08.2014     B60P 1/28 

1-2013-02797 36203 25.12.2013 06.08.2014     A47J 37/06 

1-2013-02801 36204 25.12.2013 04.08.2014     H04W 88/02 

1-2013-02802 35952 25.11.2013 04.08.2014     H04B 1/40 

1-2013-02805 36506 27.01.2014 12.08.2014     B05B 1/18 

1-2013-02816 35955 25.11.2013 30.07.2014     A01N 43/16 

1-2013-02826 36208 25.12.2013 07.08.2014     B66B 11/02 

1-2013-02829 36816 25.02.2014 01.08.2014     C07D 487/04 

1-2013-02834 36210 25.12.2013 04.08.2014     G06F 3/06 

1-2013-02835 36510 27.01.2014 08.08.2014     C09B 69/10 

1-2013-02836 35959 25.11.2013 08.08.2014     A61Q 5/00 

1-2013-02837 35960 25.11.2013 08.08.2014     A61Q 5/00 

1-2013-02843 35961 25.11.2013 11.08.2014     F25B 47/02 

1-2013-02845 36212 25.12.2013 06.08.2014     G06K 9/00 

1-2013-02854 36214 25.12.2013 04.08.2014     G02B 7/04 

1-2013-02855 37365 25.04.2014 14.08.2014     A61M 35/00 

1-2013-02866 36216 25.12.2013 01.08.2014     C07J 71/00 

1-2013-02867 36825 25.02.2014 01.08.2014     C25B 1/16 

1-2013-02871 36827 25.02.2014 20.08.2014     B65D 41/32 

1-2013-02887 36830 25.02.2014 11.08.2014     G06F 13/00 

1-2013-02893 36519 27.01.2014 14.08.2014     A61K 39/12 

1-2013-02894 35964 25.11.2013 14.08.2014     A61K 39/12 

1-2013-02900 36831 25.02.2014 14.08.2014     C08G 18/79 

1-2013-02902 36521 27.01.2014 14.08.2014     A23L 1/308 

1-2013-02910 37370 25.04.2014 14.08.2014     B41F 13/00 

1-2013-02915 36221 25.12.2013 12.08.2014     B07B 1/46 

1-2013-02923 36836 25.02.2014 14.08.2014     C07D 249/04 

1-2013-02924 36837 25.02.2014 29.07.2014     A23L 2/38 

1-2013-02937 38081 25.06.2014 31.07.2014     C01B 17/04 

1-2013-02945 35972 25.11.2013 28.07.2014     C07H 17/08 

1-2013-02961 36841 25.02.2014 12.08.2014     A23J 1/14 

1-2013-02962 36842 25.02.2014 12.08.2014     A01H 4/00 

1-2013-02972 36845 25.02.2014 19.08.2014     F02G 1/00 

1-2013-02973 36846 25.02.2014 19.08.2014     F01N 3/08 

1-2013-02976 36234 25.12.2013 18.08.2014     A01H 5/00 

1-2013-02983 36237 25.12.2013 31.07.2014     B65D 5/38 

1-2013-02995 35978 25.11.2013 20.08.2014     C03C 1/00 

1-2013-03015 35982 25.11.2013 30.07.2014     C07D 471/04 

1-2013-03033 36545 27.01.2014 11.08.2014     C12N 1/00 

1-2013-03038 36247 25.12.2013 31.07.2014     B65D 77/04 

1-2013-03054 36250 25.12.2013 12.08.2014     E21B 43/08 
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1-2013-03056 36553 27.01.2014 30.07.2014     H04N 7/26 

1-2013-03067 36855 25.02.2014 28.07.2014     G05F 1/67 

1-2013-03077 36564 27.01.2014 18.08.2014     C08G 63/60 

1-2013-03087 36861 25.02.2014 05.08.2014     C07D 471/04 

1-2013-03109 36566 27.01.2014 13.08.2014     C07K 16/22 

1-2013-03112 36270 25.12.2013 13.08.2014     C03C 17/00 

1-2013-03113 36271 25.12.2013 13.08.2014     C03C 17/245 

1-2013-03115 36568 27.01.2014 06.08.2014     A01N 43/54 

1-2013-03116 36569 27.01.2014 06.08.2014     A01N 43/42 

1-2013-03121 37191 25.03.2014 11.08.2014     A61K 39/09 

1-2013-03134 36571 27.01.2014 08.08.2014     C11D 3/00 

1-2013-03135 36865 25.02.2014 08.08.2014     A61K 8/27 

1-2013-03169 36871 25.02.2014 12.08.2014     H01F 5/02 

1-2013-03185 36583 27.01.2014 01.08.2014     F02C 3/04 

1-2013-03186 36584 27.01.2014 01.08.2014     F02C 3/04 

1-2013-03190 36585 27.01.2014 04.08.2014     B05C 5/02 

1-2013-03197 37196 25.03.2014 12.08.2014     C07K 16/22 

1-2013-03216 36591 27.01.2014 08.08.2014     B65D 23/12 

1-2013-03231 36882 25.02.2014 05.08.2014     C04B 24/12 

1-2013-03255 36599 27.01.2014 18.08.2014     A61F 13/15 

1-2013-03275 36300 25.12.2013 08.08.2014     C21B 5/06 

1-2013-03276 36892 25.02.2014 31.07.2014     F27D 17/00 

1-2013-03277 37722 26.05.2014 01.08.2014     B65G 35/08 

1-2013-03293 36896 25.02.2014 08.08.2014     A61K 8/19 

1-2013-03410 36927 25.02.2014 08.08.2014     A61K 9/00 

1-2013-03412 37411 25.04.2014 01.08.2014     A63B 67/18 

1-2013-03428 36649 27.01.2014 07.08.2014     C23C 2/00 

1-2013-03431 36650 27.01.2014 08.08.2014     F22B 35/103 

1-2013-03503 36942 25.02.2014 07.08.2014     C07C 233/55 

1-2013-03508 38088 25.06.2014 11.08.2014     B32B 15/04 

1-2013-03607 36970 25.02.2014 25.07.2014     F16B 25/02 

1-2013-03615 37748 26.05.2014 20.08.2014     C07D 213/56 

1-2013-03711 37010 25.02.2014 05.08.2014     C12C 7/17 

1-2013-03730 37754 26.05.2014 20.08.2014     A61K 47/48 

1-2013-03750 37023 25.02.2014 08.08.2014     B22D 17/04 

1-2013-03827 37048 25.02.2014 08.08.2014     H01L 31/04 

1-2013-03844 37239 25.03.2014 08.08.2014     C06B 23/00 

1-2013-03863 37055 25.02.2014 06.08.2014     H04H 60/58 

1-2013-03868 37768 26.05.2014 20.08.2014     C07K 14/605 

1-2013-03887 37061 25.02.2014 06.08.2014     H04W 28/02 

1-2013-03906 37774 26.05.2014 08.08.2014     C01B 15/047 

1-2013-04094 37261 25.03.2014 07.08.2014     C07C 2/12 

1-2014-00029 37819 26.05.2014 30.07.2014     F16L 27/12 

1-2014-00414 37616 25.04.2014 15.08.2014     B81B 3/00 

1-2014-01551 38608 25.07.2014 11.08.2014     B23K 9/167 

2-2011-00194 02174 25.03.2013 12.08.2014     C21C 5/52 
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Phần vII 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5780/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-03932  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH chuyển giao công nghệ và dịch vụ y tế 

Nhà số 26, ngõ 41 đường An Dương Vương, tổ 42, cụm 7, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-03190  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-03247  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-03270  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-03272  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-03428  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00607  (220) Ngày nộp đơn 04/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00674  (220) Ngày nộp đơn 11/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00719  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00720  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00721  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01122  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01493  (220) Ngày nộp đơn 10/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01494  (220) Ngày nộp đơn 10/06/2011 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 318 Tập A (09.2014) 

 

 
1481 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01595  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01607  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01836  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01926  (220) Ngày nộp đơn 19/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02167  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02415  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02416  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02417  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02659  (220) Ngày nộp đơn 05/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02695  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02743  (220) Ngày nộp đơn 12/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00316  (220) Ngày nộp đơn 07/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01206  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01402  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2012 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01614  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01615  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02065  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02346  (220) Ngày nộp đơn 08/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02464  (220) Ngày nộp đơn 20/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02521  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02546  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02688  (220) Ngày nộp đơn 12/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03242  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00038  (220) Ngày nộp đơn 04/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00180  (220) Ngày nộp đơn 17/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00200  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00298  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00351  (220) Ngày nộp đơn 31/01/2013 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00398  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00692  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01052  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01053  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01132  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01364  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01607  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02177  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02616  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02658  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02675  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5832/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02929  (220) Ngày nộp đơn 17/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5833/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-00923  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5833/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-01865  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2007 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5835/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-02852  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5836/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02812  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5837/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01822  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5838/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02341  (220) Ngày nộp đơn 01/09/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5839/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01651  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5840/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00023  (220) Ngày nộp đơn 03/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5841/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00436  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5842/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01062  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5842/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-04036  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5843/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01365  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5844/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00946  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5845/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02846  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5845/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02847  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5846/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00229  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2011 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5847/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-02006  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5847/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00999  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5848/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02733  (220) Ngày nộp đơn 17/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5850/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00095  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5851/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02903  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5852/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02413  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5853/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01577  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5853/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01578  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5854/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00112  (220) Ngày nộp đơn 16/01/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5855/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02283  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5857/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03391  (220) Ngày nộp đơn 07/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5858/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02027  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5859/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-00520  (220) Ngày nộp đơn 04/03/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5860/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02744  (220) Ngày nộp đơn 12/10/2011 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5861/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00282  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5861/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01803  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5861/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01804  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5861/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-03633  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5862/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02696  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5863/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02254  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5864/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01700  (220) Ngày nộp đơn 01/07/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5865/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03696  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5866/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2005-00791  (220) Ngày nộp đơn 10/06/2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5867/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-03484  (220) Ngày nộp đơn 22/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5867/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-03485  (220) Ngày nộp đơn 22/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5868/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02347  (220) Ngày nộp đơn 08/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5868/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00068  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5869/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-01916  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2008 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5870/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01600  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5871/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02608  (220) Ngày nộp đơn 29/09/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5872/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02697  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5872/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03666  (220) Ngày nộp đơn 10/02/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5872/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00821  (220) Ngày nộp đơn 15/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5874/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03821  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5875/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02573  (220) Ngày nộp đơn 27/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5876/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01839  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5877/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02973  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5878/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03473  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5878/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01307  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5879/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03879  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5879/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03882  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5879/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00142  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2013 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5879/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00143  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5879/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02995  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5880/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01013  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5881/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02143  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5882/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02738  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5883/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01189  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5884/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-00215  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5886/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-00963  (220) Ngày nộp đơn 19/04/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5886/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01181  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5886/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01307  (220) Ngày nộp đơn 24/05/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5886/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02976  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5887/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00057  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5888/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01526  (220) Ngày nộp đơn 17/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5889/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00317  (220) Ngày nộp đơn 07/02/2012 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5890/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01751  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5892/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00210  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5892/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00248  (220) Ngày nộp đơn 25/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5893/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01663  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5893/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03880  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5894/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00460  (220) Ngày nộp đơn 07/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5895/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00437  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5896/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02028  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5897/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02870  (220) Ngày nộp đơn 27/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5898/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01592  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5898/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01596  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5898/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02994  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6279/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02923  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2012 

Mục sửa đổi: Tác giả sáng chế 

Bổ xung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Đoàn Ngọc Tứ 

Địa chỉ: Viện thủy công, số 1 ngõ 95 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6287/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  
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(210)  Số đơn: 1-2012-03381  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6290/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02031  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6291/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01135  (220) Ngày nộp đơn 11/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6292/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02645  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6293/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02340  (220) Ngày nộp đơn 01/09/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6294/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-00477  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6294/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00361  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6294/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01233  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2003 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6294/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03295  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6295/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-01781  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2008 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6296/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02581  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6296/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02634  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6297/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01728  (220) Ngày nộp đơn 01/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6297/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02893  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 318 Tập A (09.2014) 

 

 
1511 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6297/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02894  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6298/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-01577  (220) Ngày nộp đơn 25/06/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6298/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-02690  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6298/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-03161  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6298/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00775  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6298/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-00067  (220) Ngày nộp đơn 11/01/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6298/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-00162  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6298/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01223  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6298/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02539  (220) Ngày nộp đơn 14/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6298/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-03785  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD.) 

Số 107C1, tập thể Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6299/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  
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(210)  Số đơn: 1-2007-01535  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6301/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02919  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2010 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6301/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02928  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2011 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6301/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00572  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6301/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00863  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6301/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00948  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6301/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-001017  (220) Ngày nộp đơn 13/04/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6301/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01221  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6301/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02916  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6302/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01901  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6302/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00743  (220) Ngày nộp đơn 20/03/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6302/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01116  (220) Ngày nộp đơn 23/04/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6302/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01886  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6302/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02526  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6302/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00531  (220) Ngày nộp đơn 21/02/2013 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6303/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-01918  (220) Ngày nộp đơn 21/09/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6304/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02535  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2011 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6305/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2006-00578  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6305/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2006-01479  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6305/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2006-01480  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6305/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-00090  (220) Ngày nộp đơn 16/01/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6305/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-00915  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6305/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-01478  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6305/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-01664  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6305/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-00855  (220) Ngày nộp đơn 09/04/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6305/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-01265  (220) Ngày nộp đơn 27/05/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6305/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00756  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6305/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00722  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6306/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-00784  (220) Ngày nộp đơn 13/04/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6306/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-00896  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6306/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-02797  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2007 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6306/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-03152  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6306/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01091  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6307/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03636  (220) Ngày nộp đơn 04/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6307/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01190  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6308/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03597  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6309/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-02802  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6309/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00169  (220) Ngày nộp đơn 22/01/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6408/ TB-SHTT, ngày 14/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-03443  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn 

Địa chỉ của chủ đơn mới là: 

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6617/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2005-01704  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2005 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn 

Tên của chủ đơn mới là: 

ORGANON BIOSCIENCES NEDERLAND B.V., (NL) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6617/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-01497  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2007 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn 

Tên của chủ đơn mới là: 

ORGANON BIOSCIENCES NEDERLAND B.V., (NL) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6617/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-01770  (220) Ngày nộp đơn 31/08/2007 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn 

Tên của chủ đơn mới là: 

ORGANON BIOSCIENCES NEDERLAND B.V., (NL) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6617/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-01040  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2008 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn 

Tên của chủ đơn mới là: 

ORGANON BIOSCIENCES NEDERLAND B.V., (NL) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6618/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2005-01704  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2005 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn 

Tên và địa chỉ của chủ đơn mới là: 

MERCK SHARP & DOHME B.V., (NL) 

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, The Netherlands 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6618/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-01497  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn 

Tên và địa chỉ của chủ đơn mới là: 

MERCK SHARP & DOHME B.V., (NL) 

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, The Netherlands 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6618/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-01770  (220) Ngày nộp đơn 31/08/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn 

Tên và địa chỉ của chủ đơn mới là: 
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MERCK SHARP & DOHME B.V., (NL) 

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, The Netherlands 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6618/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-01040  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn 

Tên và địa chỉ của chủ đơn mới là: 

MERCK SHARP & DOHME B.V., (NL) 

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, The Netherlands 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6818/ TB-SHTT, ngày 27/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03529  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn 

Tên và địa chỉ của chủ đơn mới là: 

HlTACHI METALS, LTD. (JP) 

2-1, Shibaura 1-chome Minato-ku, Tokyo, 105-8614, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6818/ TB-SHTT, ngày 27/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03289  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn 

Tên và địa chỉ của chủ đơn mới là: 

HlTACHI METALS, LTD. (JP) 

2-1, Shibaura 1-chome Minato-ku, Tokyo, 105-8614, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6819/ TB-SHTT, ngày 27/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-04118  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2013 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ của chủ đơn 

Địa chỉ của chủ đơn mới là: 

2656 Crosspark Road, Suite 100, Coralville, Iowa 52241, United States of America 

2) Tác giả sáng chế 

Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Sanjib BERA 

Địa chỉ: 400 Algonquin Court, Blacksburg, Virginia 24060, USA 

Quốc tịch: ấn Độ 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6895/ TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-03136  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn 

Địa chỉ của chủ đơn mới là: 

1400 Broadfield, Suite 500 Houston, TX 77084, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6900/ TB-SHTT, ngày 29/08/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01828  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn 

Tên và địa chỉ của chủ đơn mới là: 

Hitachi, Ltd., (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

_____________________________________________________________________________ 

 
b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5781/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00439  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ Y tế 

Nhà số 26, ngõ 41 đường An Dương Vương, tổ 42, cụm 7, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5781/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-01731  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ Y tế 

Nhà số 26, ngõ 41 đường An Dương Vương, tổ 42, cụm 7, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5849/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00182  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5849/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00183  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5856/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00446  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5856/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00447  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5856/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00448  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5856/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00449  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2013 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5856/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00451  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5873/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00289  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5891/ TB-SHTT, ngày 25/07/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00236  (220) Ngày nộp đơn 21/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6300/ TB-SHTT, ngày 08/08/2014  

(210)  Số đơn: 3-2012-01673  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6619/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00818  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô A2 - CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6620/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-00819  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô A2 - CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6621/ TB-SHTT, ngày 22/08/2014  

(210)  Số đơn: 3-2014-00449  (220) Ngày nộp đơn 28/03/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Cụm CN-TTCN An Thái, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

_____________________________________________________________________________ 

 
c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6103/SHTT-NH2, ngày 01/08/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-18707  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Phương Bắc và Đồng sự 

Tầng 5, Cao ốc Bitexco, số 19-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6024/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-17789  (220) Ngày nộp đơn 25/08/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

            Danh mục sản phẩm mới là: 

Công ty Luật TNHH Phương Bắc và Đồng sự 

Nhóm 05: Chế phẩm làm thuốc và chế phẩm dược dùng cho da liễu. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-04525  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-04526  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-04527  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-04528  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-04529  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-08521  (220) Ngày nộp đơn 03/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-08522  (220) Ngày nộp đơn 03/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-15024  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-15025  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-15026  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-15027  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-21520  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-27102  (220) Ngày nộp đơn 15/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-27103  (220) Ngày nộp đơn 15/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 
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Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-27104  (220) Ngày nộp đơn 15/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6018/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-18440  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm mới là:  

Nhóm 07: Băng tải (máy móc); rô bốt (máy móc); máy phân loại hàng hóa; máy xếp hàng 
trên giá kệ; thiết bị và máy móc dùng để chất hàng và bốc dỡ hàng; tất cả các sản phẩm 
nói trên được thiết kế chỉ dùng cho mục đích chất hàng, bốc dỡ hàng, phân loại hàng hoá, 
xếp hàng trên giá kê. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6017/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-18764  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên công nghệ Đề An 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6016/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-14089  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 25, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6015/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2009-26228  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen Switzerland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6013/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-06807  (220) Ngày nộp đơn 11/04/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6012/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-16220  (220) Ngày nộp đơn 25/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6011/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-30147  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu và mô tả nhãn hiệu: 

            Mẫu nhãn hiệu và mô tả nhãn hiệu mới là: 

 

- Mầu sắc: đen, xanh cô ban, vàng, đỏ, kem sữa. 

- Mô tả: Hình vuông, chính giữa hình vuông đặt theo chiều chéo là hình que kem mầu 
trắng. Đầu que kem hướng về góc phải phía trên của hình vuông, đầu que kem không 
còn nguyên vẹn, để lộ lớp vỏ trắng bao phủ bên ngoài lớp kem mầu vàng bên trong. 
Phần cuối que kem là cán que mầu vàng. Xuất phát từ que kem theo hướng của que 
kem là các vệt mầu đỏ tạo thành hai nửa của hình vuông. Nửa phía dưới có mầu đen. 
Chính giữa phần này là dòng chữ “Retros” mầu trắng viết cách điệu. Phần kéo xuống 
của chữ “R” kéo dài qua chữ “t”. Phía nửa bên kia của hình chữ nhật nền mầu kem 
sữa, ngay liền kề thân giữa của que kem là logo hình cầu mầu xanh cô ban, xung 
quanh hình cầu là các ngôi sao vàng, ở giữa hình cầu là chữ “Quiches” viết cách điệu 
mầu trắng, là tên tự đặt, phát âm được, gạch chân ở chữ “Q” kéo dài. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6010/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-30143  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu và mô tả nhãn hiệu: 

            Mẫu nhãn hiệu và mô tả nhãn hiệu mới là: 

 

- Mầu sắc: trắng, vàng, hồng đỏ, xanh cô ban, đỏ hồng. 

- Mô tả: Hình quạt, phần xoè ra của hình có mầu hồng đỏ. Phần gần cuối là vệt sọc mầu 

vàng kéo dài khắp chiều rộng cánh quạt. Chính giữa sọc vàng là hình cầu mầu xanh cô 

ban, xung quanh viền bên trong hình cầu là các ngôi sao mầu vàng. Chính giữa quả cầu là 

chữ “Quiches” viết cách điệu mầu trắng, phần đuôi chữ kéo dài hết cả chữ, in mầu trắng, 

là tên tự đặt, phát âm được. Bên dưới quả cầu là dòng chữ “Retros” mầu vàng. Phần đuôi 

chữ “R” kéo dài xuống trùm qua chữ “t”. Ngay bên dưới là quả dâu mầu hồng đỏ, khối 

kem kéo dài cho đến tận cuối hình chóp nhọn của hình quạt. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6009/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-30144  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu và mô tả nhãn hiệu: 

            Mẫu nhãn hiệu và mô tả nhãn hiệu mới là: 

 

- Mầu sắc: nâu, nâu đen, xanh cô ban, vàng, nâu vàng. 
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- Mô tả: Hình quạt, phần xoè ra của hình có mầu nâu đen. Phần gần cuối mầu nâu đen là 

vệt sọc mầu nâu vàng kéo dài khắp chiều rộng cánh quạt. Chính giữa sọc vàng là hình cầu 

mầu xanh cô ban, xung quanh viền bên trong hình cầu là các ngôi sao mầu vàng. Chính 

giữa quả cầu là chữ “Quiches” viết cách điệu mầu trắng, phần đuôi chữ kéo dài hết cả 

chữ, in mầu trắng, là tên tự đặt, phát âm được. Bên dưới quả cầu là dòng chữ “Retros” 

mầu vàng. Phần đuôi chữ “R” kéo dài xuống trùm qua chữ “t”. Ngay bên dưới là miếng 

socola mầu nâu, khối kem kéo dài cho đến tận cuối hình chóp nhọn của hình quạt. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6008/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-11008  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6007/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-19763  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là:  

Nhóm 07: Mô tơ điện (loại không dùng cho phương tiện đường bộ). 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cửa cuốn làm bằng kim loại, cửa làm bằng kim loại, 
động cơ dùng cho cửa cuốn; quảng cáo cửa cuốn làm bằng kim loại, cửa làm bằng kim 
loại, động cơ dùng cho cửa cuốn và các phụ kiện đi kèm cửa cuốn. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6006/SHTT-NH2, ngày 30/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-19764  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là:  

Nhóm 07: Mô tơ điện (loại không dùng cho phương tiện đường bộ). 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cửa cuốn làm bằng kim loại, cửa làm bằng kim loại, 
động cơ dùng cho cửa cuốn; quảng cáo cửa cuốn làm bằng kim loại, cửa làm bằng kim 
loại, động cơ dùng cho cửa cuốn và các phụ kiện đi kèm cửa cuốn. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7424/TB-SHTT, ngày 16/09/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-06113  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu: 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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Phần VIII 

 
chuyển giao đơn 

 
 
 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5885/TB-SHTT, ngày 25/07/2014 

(210)  Số đơn: 1-2007-00215  (220) Ngày nộp đơn: 30/01/2007 

Bên chuyển giao:        

 MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (US) 

 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MJN U.S. Holdings LLC  (US) 

 2701 Patriot Boulevard, 4th Floor, Glenview, Illinois 60026, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6280/TB-SHTT, ngày 08/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2009-02404  (220) Ngày nộp đơn: 10/11/2009 

Bên chuyển giao:        

 BLUE LAGOON PEARLS PTY LTD (AU) 

 203 South Terrace, South Fremantle, Western Australia 6162, Australia 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Marine Easy - Clean Pty Ltd  (AU) 

 203 South Terrace, South Fremantle, Western Australia 6162, Australia 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6288/TB-SHTT, ngày 08/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2012-03381  (220) Ngày nộp đơn: 13/11/2012 

Bên chuyển giao:        

 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (DE) 

 Muller Strasse 178, 13353 Berlin, Germany 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Bayer Intellectual Property GmbH (DE) 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6288/TB-SHTT, ngày 08/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2012-03381  (220) Ngày nộp đơn: 13/11/2012 

Bên chuyển giao:        

 Bayer Intellectual Property GmbH (DE) 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
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Bên  nhận chuyển giao:  

 Bayer HealthCare LLC (US) 

 100 Bayer Boulevard, Whippany, New Jersey 07981-0915, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6403/TB-SHTT, ngày 14/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2008-01797  (220) Ngày nộp đơn: 17/07/2008 

Bên chuyển giao:        

 NOKIA CORPORATION (FI) 

 Keilalahdentie 4, FIN-02150 ESPOO, Finland 

Bên  nhận chuyển giao:  

 MEMORY TECHNOLOGIES, LLC  (US) 

 6787 W. Tropicana Ave., Suite 238, Las Vegas, Neveda 89103, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6404/TB-SHTT, ngày 14/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-02764  (220) Ngày nộp đơn: 18/10/2010 

Bên chuyển giao:        

 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. (NL) 

 C.J. van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, The Netherlands 

Bên  nhận chuyển giao:  

 ABBVIE BAHAMAS LTD  (BS) 

Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, The 
Bahamas 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6405/TB-SHTT, ngày 14/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2009-01225  (220) Ngày nộp đơn: 10/06/2009 

Bên chuyển giao:        

 SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) 

 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308203, Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED (JP) 

1-1, kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040031, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6406/TB-SHTT, ngày 14/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-03051  (220) Ngày nộp đơn: 27/09/2013 

Bên chuyển giao:        

 LEE, Jung-Hyun (KR) 

 323-19 Samseong-dong, Dong-Gu Daejeon 300-170, Republic of Korea 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 318 Tập A (09.2014) 

 

 
1539 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Kim, Ok-Soon (KR) 

204-1302 Seonbimaeul Apt. 2-danji, Songchon-dong, Daedeok-Gu, Daejeon 306-776, 
Republic of Korea 

Kim, Ok-Soon (KR) trở thành đồng chủ đơn với LEE, Jung-Hyun (KR) 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6407/TB-SHTT, ngày 14/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-01049  (220) Ngày nộp đơn: 26/04/2010 

Bên chuyển giao:        

 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (DE) 

 Muller Strasse 178, 13353 Berlin, Germany 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Bayer Intellectual Property GmbH (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany 

Bayer Intellectual Property GmbH (DE) trở thành đồng chủ đơn với  

Astrazeneca Ab (SE) 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-01816  (220) Ngày nộp đơn: 15/07/2010 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

 PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-02424  (220) Ngày nộp đơn: 10/09/2010 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-01340  (220) Ngày nộp đơn: 24/05/2011 
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Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

 PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-02959  (220) Ngày nộp đơn: 01/11/2011 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-03071  (220) Ngày nộp đơn: 15/07/2010 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-03072  (220) Ngày nộp đơn: 15/07/2010 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-03418  (220) Ngày nộp đơn: 09/12/2011 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 
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 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-03528  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2011 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2012-00177  (220) Ngày nộp đơn: 19/01/2012 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2012-02980  (220) Ngày nộp đơn: 09/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-00345  (220) Ngày nộp đơn: 31/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  
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PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-00346  (220) Ngày nộp đơn: 31/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-00362  (220) Ngày nộp đơn: 01/02/2013 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-00366  (220) Ngày nộp đơn: 01/02/2013 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-00407  (220) Ngày nộp đơn: 06/02/2013 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
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20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-00489  (220) Ngày nộp đơn: 18/02/2013 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-01716  (220) Ngày nộp đơn: 06/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-03743  (220) Ngày nộp đơn: 27/11/2013 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-03745  (220) Ngày nộp đơn: 27/11/2013 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-04096  (220) Ngày nộp đơn: 25/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2013-04097  (220) Ngày nộp đơn: 25/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2014-00045  (220) Ngày nộp đơn: 06/01/2014 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6897/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2014-00048  (220) Ngày nộp đơn: 06/01/2014 

Bên chuyển giao:        

 PANASONIC CORPORATION (JP) 

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6898/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-02556  (220) Ngày nộp đơn: 26/09/2011 
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Bên chuyển giao:        

 CDS NU-STEEL HOMES INTERNATIONAL CO., LTD. (JP) 

 Kezuka Bld, 2-27-3, Taitou, Taitou-ku, Tokyo 1100016, Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

CDS NU STEEL HOLDINGS LIMITED (HK) 
Unit D, 11/F Eton Building, 288 Des Voeux Road Central, Hong Kong 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6899/TB-SHTT, ngày 29/08/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-03054  (220) Ngày nộp đơn: 15/11/2010 

Bên chuyển giao:        

1. SINOCHEM CORPORATION (CN) 

28 Fuxingmennei Dajie, Xicheng District, Beijing 100031, China 

2. SHENYANG RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD (CN) 

8 Shenliaodong Road, Tiexi District, Shengyang, Liaoning 110021, China 

Bên  nhận chuyển giao:  

SHENYANG SCIENCREAT CHEMICALS CO.,LTD (CN) 
Xihejiubei Street 17, Shengyang Economic And Technological Development Zone, 
Shengyang China 

 

 

 
 b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6499/SHTT-NH2, ngày 18/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-00265  (220) Ngày nộp đơn: 06/01/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Phú Tín 

26/66 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Cường Thuỷ 

Số 15, hẻm 29/78/80 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6262/SHTT-NH2, ngày 08/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-12262  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 Tăng Đức Khương 

 Số 9, ngõ 193 ngách 25 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH tư vấn đầu tư Primevn 
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 Số 102, ngõ 66/41 phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6261/SHTT-NH2, ngày 08/08/2014 

(210)  Số đơn: 4-2009-06265  (220) Ngày nộp đơn: 03/04/2009 

Bên chuyển giao:        

 Burt's Bees, Inc. 

 701 Distribution Drive, Durham, North Carolina 27709, U.S.A 

Bên  nhận chuyển giao:  

 The Burt's Bees Products Company 

 1221 Broadway, Oakland, California 94612, USA 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6025/SHTT-NH2, ngày 30/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-09562  (220) Ngày nộp đơn: 14/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Khởi Phát 

Số 40, tổ 5, 467/175 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH thương mại Khởi Phát 

 Số 40/175/467 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5925/SHTT-NH2, ngày 25/07/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-22747  (220) Ngày nộp đơn: 01/10/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần hàng tiêu dùng MA SAN 

Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên LAMKA 

Tầng 6, toà nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5924/SHTT-NH2, ngày 25/07/2014 

(210)  Số đơn: 4-2011-02284  (220) Ngày nộp đơn: 11/02/2011 

Bên chuyển giao:        

 PT Sinar Sosro 

Jalan Raya Bekasi Km. 28, Cakung-Jakarta Timur, Indonesia 
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Bên  nhận chuyển giao:  

 Mr. Soekianto Sosrodjojo 

 Mr. Soewito Sosrodjojo 

 Mr. Soejani Sosrodjojo 

 Mrs. Kuniarti Sosrodjojo 

 Mr. Sukowati Sosrodjojo 

JI. Kintamani I No. 39, RT 001 RW007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan 

Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14240, Indonesia 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5923/SHTT-NH2, ngày 25/07/2014 

(210)  Số đơn: 4-2011-23448  (220) Ngày nộp đơn: 04/11/2011 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH EURO MEDICA SAN Té Việt Nam 

Lô 4B, khu đô thị phát triển 4A, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm VINAMEDIC 

 Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5923/SHTT-NH2, ngày 25/07/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-03207  (220) Ngày nộp đơn: 28/02/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương 

Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương 

Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5921/SHTT-NH2, ngày 25/07/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-03208  (220) Ngày nộp đơn: 28/02/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương 

Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương 

Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5055/SHTT-NH2, ngày 27/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-01883  (220) Ngày nộp đơn: 24/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Lưu Thị Minh Hường 

Phòng 415, B2 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Sớm 

 Số 3 Phan Đình Giót, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5053/SHTT-NH2, ngày 27/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-01884  (220) Ngày nộp đơn: 24/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Lưu Thị Minh Hường 

Phòng 415, B2 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Sớm 

 Số 3 Phan Đình Giót, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5051/SHTT-NH2, ngày 27/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-07183  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Vạn Phát Tuệ 

528/5/18A Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần tư vấn Tre 

 C4/13 Lê Đình Chi, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5049/SHTT-NH2, ngày 27/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2009-16902  (220) Ngày nộp đơn: 12/08/2009 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dịch vụ Phong Cách Sống Mới 

 Số 84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiếu Nhi Mới 

Số 84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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